


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 
bộ khoa học và công nghệ 

cục sở hữu trí tuệ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

công báo 
sở hữu công nghiệp 

tập a 
 
 

industrial property 
official gazzete 

volume a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-2014 
321 

 
 

hà nội 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 

MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn u tiên, ngày nộp đơn u tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của ngời nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của ngời đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là ngời nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là ngời nộp đơn và ngời được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn u tiên, ngày nộp đơn u tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của ngời nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của ngời đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn u tiên, ngày nộp đơn u tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của ngời nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 
(740) Tên, địa chỉ của ngời đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
(11) 40213 
(21) 1-2010-01487 (51) 7 A61K  31/166, A61P  35/00 

(22) 11.11.2008 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2008/083147 11.11.2008 (87) WO2009/064738 A9 22.05.2009 
(30) 60/987,333 12.11.2007 US 

61/012,364 07.12.2007 US 
61/058,528 03.06.2008 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2011 
(71) BIPAR SCIENCES, INC.  (US) 

400 Oyster Point Boulevard, Suite 200, South San Francisco, California 94080, United 
States of America 

(72) SHERMAN, Barry M. (US), BRADLEY, Charles (US), OSSOVSKAYA, Valeria S. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất 4-iodo-3-nitrobenzamit dùng để điều trị bệnh ung thư 

vú và chế phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ít nhất một chất ức chế poly(ADP-riboza)polymeraza (PARP) dùng 
để điều trị bệnh ung thư vú âm tính với ít nhất một trong số ER, PR và HER2. Sáng chế 
cũng đề cập đến chế phẩm chứa ít nhất một chất ức chế PARP và ít nhất một tác nhân trị 
khối u dùng để điều trị bệnh ung thư vú. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến hợp chất 4-iodo-
3-nitrobenzamit kết hợp với các tác nhân trị khối u dùng để điều trị bệnh ung thư vú và 
chế phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 40214 
(21) 1-2013-00829 (51) 7 E03F  5/00 

(22) 18.03.2013 (43) 25.12.2014 
(30) 1203000279 19.03.2012 TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2013 
(71) Công ty Cổ phần Cơ điện môi trường LILAMA  (VN) 

Khu dịch vụ công cộng, khu kinh tế Dung Quất, Bình Đông, Bình Sơn, tỉnh Quảng 
Ngãi, Việt Nam 

(72) Frank Panning (DE), Andreas Teichmann (DE), Marko Weise (DE) 
(54) Đê di động dạng ống sử dụng được nhiều lần

  (57)    Sáng chế đề cập đến đê di động dạng ống sử dụng được nhiều lần bao gồm các đơn vị đê 
(1) và các chi tiết nối (N). Trong đó đơn vị đê (1) có dạng túi kín hai đầu được làm từ vật 
liệu không thấm nước. Mỗi đơn vị đê (1) có mặt trên và mặt dưới các mặt trên và dưới 
này lần lượt tương ứng có các lỗ nạp (2) và xả (3) để qua đó bơm vào hoặc xả ra chất 
lỏng hoặc vật liệu có tính lưu biến khi sử dụng hoặc khi không sử dụng. Hình dạng tiết 
diện mặt cắt ngang của đơn vị đê được định hình và gia cố bởi các các gân gia cường 
(4), đai (6) được gắn trong lòng của đơn vị đê (1). Các đơn vị đê (1) được liên kết với 
nhau bằng các miếng dính hoặc hệ thống thanh liên kết (5). Chi tiết nối (N) có thể liên 
kết hai đơn vị đê riêng biệt tại bất kỳ góc liên kết nào để tạo thành một bể chứa đặt trên 
bất kỳ bề mặt nào nhu mặt đất, bê tông, mặt biển. . .  
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(11) 40215 
(21) 1-2013-01309 (51) 7 H02K  29/03,  1/06 

(22) 24.07.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/CN2012/079102 24.07.2012 (87) WO102100333 04.01.2013 
(30) 201210055354.7      05.03.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2013 
(71) ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO., LTD.  (CN) 

Yilida road, Hengjie town, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang 318056, China 
(72) ZHANG, Qizhong (CN), ZHANG, Wei (CN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Động cơ điện một chiều không chổi điện

  (57)    Sáng chế liên quan đến động cơ điện một chiều không chổi điện gồm một stato có các 
răng stato được ghép cặp, một rôto cô các cực từ được ghép cặp và một trục quay được lắp 
ở tâm của rôto, trong đó mỗi răng stato được quấn bằng một dây quấn, ở mỗi mặt cắt 
ngang của stato, đường nối giữa điểm giao nhau của một phần hình cung đỉnh răng của 
răng stato và trục răng của răng stato và tâm của phần hình cung đỉnh răng có thể tạo 

thành một góc lệch tâm cơ học  với trục răng của răng stato, là góc lớn hơn 00 và nhỏ 
hơn 900. Vòng tròn đỉnh răng của răng stato được thiết kế có dạng hình cung, lệch tâm so 
với tâm quay của rôto sao cho động cơ điện một chiều không chổi điện có thể loại bỏ 
được "điểm chết" khởi động và khởi động thành công. Một dòng điện truyền động theo 
quy tắc sóng hình sin cũng có thể được phối hợp để làm cho từ trường khe hở không khí 
thay đổi một cách đồng đều theo quy tắc sóng hình sin, nhờ đó mà giảm được gợn sóng 
mômen, độ rung và tiếng ồn.  
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(11) 40216 
(21) 1-2013-01630 (51) 7 A61H 7/00 

(22) 28.05.2013 (43) 25.12.2014 
(75) 1. Trần Truyền Kiệt  (VN)

42 lô A, khu dân cư K8, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

2. Trần Truyền Tiến  (VN) 

3L/2 Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Cây gãi lưng có nan quạt trượt

  (57)    Sáng chế đề cập đến cây gãi lưng có các nan quạt (3) trượt tương đối với nhau nhờ sự tác 
động giữa chốt và rãnh trên các nan quạt (3) và nan giữa (2), các chốt và rãnh được bố trí 
đối xứng nhau, như vậy khi các nan quạt (3) trượt thì các rãnh của nan quạt (3) này sẽ va 
chạm vào các chốt của nan quạt (3) khác, các nan quạt (3) sẽ lấy nan quạt giữa (2) để cố 
định với thân cán (1).  
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(11) 40217 
(21) 1-2013-01631 (51) 7 A61H 7/00 

(22) 28.05.2013 (43) 25.12.2014 
(75) 1. Trần Truyền Kiệt  (VN)

42 lô A, khu dân cư K8, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

2. Trần Truyền Tiến  (VN) 

3L/2 Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Cây gãi lưng có nan quạt trượt

  (57)     Sáng chế đề cập đến cây gãi lưng bao gồm bộ phận chủ yếu là móng gãi, thân cán, nan 
giữa (2), nan quạt (3) và nan quạt (4), trong đó thân cán có lỗ thân cán được đinh ốc 
định vị để cố định nan giữa (2), các nan quạt (3) và nan quạt (4), ở nan giữa (2) có hai 
chốt và hai rãnh được bố trí xen kẽ nhau và đối xứng nhau qua lỗ nan giữa (2), ở nan 
quạt (3) cũng có hai chốt và hai rãnh được bố trí xen kẽ với nhau, tuy nhiên hai chốt và 
hai rãnh của nan quạt (3) này được bố trí ngược với cách bố trí ở nan giữa (2), còn nan 
quạt (4) cũng có hai chốt và hai rãnh được bố trí giống như cách bố trí ở nan giữa (2).  
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(11) 40218 
(21) 1-2013-01639 (51) 7 C22F  1/00 

(22) 28.05.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2013 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) TAKAHASHI, Katsunori (JP), MATSUNAGA, Hisahiro (JP), WATANABE, Keiji 

(JP), KUWAYAMA, Michihiro  (JP), YAMAGUCHI, Koji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất chất hóa rắn được hyđrat hóa và chất 

hóa rắn được hyđrat hóa  

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất hoá rắn được hyđrat hoá mà chất hoá rắn 
được hyđrat hoá này có tuổi thọ cao trong môi trường có ứng suất lặp đi lặp lại. Phương 
pháp này bao gồm bước trộn xỉ luyện thép và chất liệu chứa SiO2 với nước, trong đó: xỉ 
luyện thép có tỷ lệ bột, sau khi được ngâm trong nước nóng ở nhiệt độ 800C trong 10 
ngày, bằng hoặc nhỏ hơn 2,5% theo khốỉ lượng và mođul độ mịn bằng hoặc lớn hơn 4,5; 
và chất liệu chứa SiO2 được sử dụng là các hạt xỉ lò cao được nghiền, hoặc các hạt xỉ lò 
cao được nghiền và tro bay. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến chất hoá rắn được 
hyđrat hoá thu được bằng phương pháp nêu trên.  
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(11) 40219 
(21) 1-2013-01657 (51) 7 H01Q 3/26, 21/00, H04B 1/44, G01S 

7/02 
(22) 30.05.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2013 
(71) Học viện kỹ thuật quân sự  (VN)

Số 236 đường Hoàng Quốc Việt, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Đại Phong  (VN), Nguyễn Phùng Bảo  (VN), Nguyễn Quang Huy  (VN) 
(54) Môđun thu phát tích hợp băng tần x

  (57)   Sáng chế đề cập tới mô đun thu-phát tích hợp bao gồm: vỏ hộp kim loại (27) chống 
nhiễu có các cánh tản nhiệt trên đó để tăng khả năng tỏa nhiệt; phần cao tần được tích 
hợp nhiều đường thu phát (2) được bố trí trong vỏ hộp kim loại (27), mỗi đường thu phát 
gồm nhánh thu và nhánh phát sử dụng cùng một khâu điều khiển; khoang điều khiển 
(19) là khoang độc lập có chứa khâu điều khiển (3) thực hiện chức năng kiểm soát, đo 
lường và điều khiển bộ tham số tín hiệu, các chế độ làm việc của tất cả các phần tử của 
nhánh phát, nhánh thu của các đường thu phát, nhờ đó có khả năng điều khiển mềm dẻo, 
linh hoạt, chủ động đưa ra các quyết định cục bộ điều chỉnh tham số tín hiệu, chế độ làm 
việc tùy theo điều kiện môi trường cục bộ tại vị trí làm việc; vách ngăn (23) làm bằng 
vật liệu kim loại được bố trí để ngăn giữa phần cao tần (22) và khoang điều khiển (19) 
để dung hòa trường điện từ và chống can nhiễu nội bộ; tấm lót trong ở nắp trên của vỏ 
hộp kim loại (27) được làm bằng vật liệu hấp thụ sóng điện từ để chống can nhiễu.  
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(11) 40220 
(21) 1-2013-01676 (51) 7 B63B 35/58 

(22) 03.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Ân Phụ  (VN) 

Km 8 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long, Quảng Ninh 
(72) Tô Văn Thành (VN) 
(54) Tàu thủy có vỏ dạng hình bán cầu

  (57)    Sáng chế đề cập đến tàu thủy có vỏ dạng hình bán cầu bao gồm: vỏ tàu có dạng hình bán 
cầu sao cho cho tàu có thể chịu tác động của sóng và gió như nhau theo mọi hướng; hệ 
thống đẩy và hệ thống bánh lái được bố trí ở phần phía trước theo hướng tiến của tàu; hệ 
thống đẩy dược bố trí ở phía trước hệ thống bánh lái.  
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(11) 40221 
(21) 1-2013-01710 (51) 7 B29C  43/02,  43/10,  51/10,  70/00 

(22) 05.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2014 
(71) CHAEI HSIN ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No. 208-22, Chung-Ching Rd., Situn District, Taichung City 407, Taiwan 
(72) WANG, SHUI MU (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu compozit dẻo nhiệt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu compozit dẻo nhiệt bao gồm các 
bước: (a) cắt màng dẻo nhiệt và vật liệu vải, trong đó màng dẻo nhiệt bao gồm lớp bề 
mặt và lớp bám dính, và điểm nóng chảy của lớp bề mặt cao hơn so với lớp bám dính; 
(b) đặt màng dẻo nhiệt lên bệ của máy đúc, hướng lớp bám dính lên phía trên, và phủ vật 
liệu vải lên màng dẻo nhiệt, trong đó bệ này bao gồm nhiều rãnh được tạo ra trong đó, 
nhiều hình lõm và lồi được sắp xếp ở mặt trên của nó, và nhiều lỗ được tạo ra đồng đều ở 
mặt trên của nó và nối thông với nhiều rãnh; và (c) làm nóng màng dẻo nhiệt bằng cách 
sử dụng bộ phận làm nóng để làm nóng chảy lớp bám dính và để làm mềm lớp bề mặt.  
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(11) 40222 
(21) 1-2013-01719 (51) 7 F16L  49/00 

(22) 06.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2013 
(75) KUO, YING-HSIEN  (TW) 

No. 62, Wuquan 7th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Phương pháp chế tạo đầu nối ống co dãn nhờ áp lực chất lỏng

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo đầu nối ống co dãn được tạo ra nhờ áp lực 
chất lỏng. Phương pháp này bao gồm bước bố trí các tấm tiêu chuẩn có dạng tròn có khe 
ở giữa vào thành ngoài vật liệu phôi dạng ống được dự kiến tạo hình dạng. Thông qua bộ 
phận tạo áp lực của cơ cấu tạo hình dạng nhờ áp lực chất lỏng để tạo ra áp lực lên mép 
trên và dưới vật liệu phôi dạng ống, nhờ đó tạo ra không gian đóng kín bên trong vật liệu 
phôi dạng dạng ống, đồng thời lợi dụng nạp chất lỏng áp lực vào bên trong không gian 
này làm cho bên trong vật liệu phôi dạng ống ở trạng thái cao áp. Tháo dỡ dần dần các 
tấm tiêu chuẩn có dạng tròn và điều chỉnh từ từ tăng áp bộ phận tạo áp lực nhờ vào áp 
lực bên trong làm cho vật liệu phôi dãn ra, sau đó dùng máy thủy lực để loại bỏ dần dần 
áp lực bên trong nhằm đảm bảo cân bằng với áp lực bên ngoài. Nhờ vào tính chất vật lý 
co dãn của vật liệu phôi mà tạo ra hình dạng lồi lõm, kết quả là đầu nối ống co dãn có 
các phần lồi lõm được chế tạo ra từ quá trình xử lý áp lực vật liệu phôi ống. Do đó, 
phương pháp theo sáng chế không những làm giảm chi phí sản xuất mà còn đảm bảo đầu 
nối ống có độ dày đều và độ cứng được duy trì.  
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(11) 40223 
(21) 1-2013-01722 (51) 7 E03B  3/28, B01D  53/26 

(22) 09.11.2011 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/IB2011/002738     09.11.2011 (87) WO/2012/069901 31.05.2012 
(30) 0197510     25.11.2010 CH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2014 
(71) 1. LEHKY, PAVEL  (CH) 

Imfeldstrasse 16, CH-8037 Zurich, CH 
2. LEHKY, JAN MARC  (CH) 
Imfeldstrasse 16, CH-8037 Zurich, CH 
3. LEHKY HAGEN, MONIQUE  (CH) 
Untere Briggasse 29, CH-3902 Brig-Glis, Switzerland, CH 

(72) LEHKY, Pavel (CH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống tách nước từ không khí và phương pháp trồng cây sử 

dụng hệ thống này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tách nước từ không khí, hệ thống này có giá thành thấp và 
dễ chế tạo. Trong quá trình tách hơi nước từ không khí, trong đó hơi nước từ các vùng 
thể tích lớn của không khí được tập trung bằng cách hấp thụ vào trong vùng thể tích nhỏ 
của dung dịch hút ẩm (14), mà từ đó nó được thu hồi bởi đường ống qua lớp chọn lọc 
(12). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp trồng cây sử dụng hệ thống này.  
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(11) 40224 
(21) 1-2013-01753 (51) 7 A63B 23/00 

(22) 10.06.2013 (43) 25.12.2014 
(75) Cái Việt Anh Dũng  (VN)

94/179/9 đường APĐ 9, KP1, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị phục hồi chức năng cho khớp khuỷu

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phục hồi chức năng cho khớp khuỷu sử dụng trong các bài 
tập giúp giảm độ cứng của khớp, hoặc các bài tập giúp khớp vận động. Thiết bị theo 
sáng chế bao gồm động cơ điện một chiều, bộ phận truyền động được sử dụng để khuếch 
đại mômen của động cơ điện, và cơ cấu chấp hành sáu bậc tự do có chức năng truyền 
mômen từ đầu ra của bộ phận truyền động đến khớp khuỷu của người sử dụng.  
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(11) 40225 
(21) 1-2013-01757 (51) 7 H02B 13/00 

(22) 10.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2013 
(75) Hồ Viết Thống  (VN) 

56 Kim Mã Thượng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(54) Thiết bị mạch vòng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mạch vòng ba pha trung áp có một vỏ kín chứa khí cách 
điện với ba đầu ra ba pha, hai đầu ra để nối tới hai phía "a" và "b" của nguồn điện và 
một đầu ra để nối tới nhánh rẽ, bên trong vỏ kín có hai bộ chuyển mạch và có thể có bộ 
bảo vệ và dao nối đất, trong đó: bộ chuyển mạch thứ nhất là cầu dao phụ tải có ba trạng 
thái "đóng"/ "mở"/"nối đất" được nối giữa hai đầu ra để nối tới hai phía của nguồn điện, 
và bộ chuyển mạch thứ hai là cầu dao đảo chiều được nối giữa một đầu ra để nối tới 
nhánh rẽ và nối tới hai đầu ra để nối tới hai phía của nguồn điện.  

Thiết bị mạch vòng nêu trên có chức năng như thiết bị mạch vòng đã biết nhưng 
giảm được một bộ chuyển mạch, nhờ đó giảm được kích thước và có cấu trúc đơn giản 
hơn.  
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(11) 40226 
(21) 1-2013-01771 (51) 7 C02F 1/14 

(22) 11.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2013 
(75) Nguyễn Thiện Phúc  (VN)

Nhà 32, khu BT1, Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(54) Hệ thống thiết bị tạo nước ngọt từ nước mặn

  (57)   Hệ thống thiết bị tạo nước ngọt từ nước mặn gồm lòng chảo gương lõm, tiêu cực (F), gắn 

với đĩa (A) và giá xoay (G), hệ thống thiết bị này có thể thay đổi được góc phương (), 

góc tầm () của trục tâm lòng chảo để hướng tập trung nguồn nhiệt hứng được từ mặt 
trời vào điểm tiêu cự (F), ở đấy lắp thùng nhỏ (T) thông với ống vào (Ov), ống ra (Or), 
xuyên qua đĩa (A) rồi bẻ cong lên trên, tạo thành bộ phận đun nấu (DN), nối tiếp với nó 
là bộ phận ngưng tụ (NT), việc đóng mở khoá van (V1) để cấp nước đầu vào, cũng như 

việc thay đổi các thông số góc (), góc () được lập trình điều khiển tự động theo định 
mức thời gian, đảm bảo quá trình chưng cất lấy nước ngọt được thực hiện một cách liên 
tục suốt ban ngày có nắng. 
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(11) 40227 
(21) 1-2013-01777 (51) 7 A01G  25/16, 27/06 

(22) 11.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2013 
(71) 1. Lưu Văn Hiển  (VN) 

Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

2. Lưu Văn Nhàng  (VN) 

Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

3. Lưu Văn Hiền  (VN) 

Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 
(72) Lưu Văn Hiển (VN), Lưu Văn Nhàng (VN), Lưu Văn Hiền (VN) 
(54) Hệ thống trồng trọt tự động cấp thoát nước

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống trồng trọt tự động cấp thoát nước bao gồm: khuôn (2), ống 
cấp nước (3), ống thông khí (4) và nằm bên trong khuôn (2) lần lượt là lớp giữ nước (6), 
lớp chặn vật liệu rời (7), lớp dẫn truyền (8); và lớp đất trồng (9) với ống thông khí (4) 
nằm trong lớp đất trồng (9). Khi đưa nước qua ống cấp nước (3), nước di vào lớp vật liệu 
giữ nước, qua lớp chặn vật liệu rời (7), thấm ngược lên lớp vật liệu dẫn truyền và cung 
cấp cho lớp đất trồng, trong khi nước dư thừa thoát ra theo ống thông khí (4) và không 
khí được cung cấp cho đất trồng qua ống thông khí (4). Sáng chế còn đề xuất phương án 
điều khiển tự động để áp dụng trong trồng trọt qui mô lớn.  
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(11) 40228 
(21) 1-2013-01778 (51) 7 A01G 27/00 

(22) 11.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2013 
(71) 1. Lưu Văn Hiển  (VN) 

Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

2. Lưu Văn Nhàng  (VN) 

Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

3. Lưu Văn Hiền  (VN) 

Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 
(72) Lưu Văn Hiển (VN), Lưu Văn Nhàng (VN), Lưu Văn Hiền (VN) 
(54) Bình tự động cấp thoát nước

  (57)   Sáng chế đề xuất bình tự động cấp nước và thông khí bao gồm thân trên (20) gồm hai lớp 
tạo thành phần chứa nước (24) và hai ống thông (22,23) xuyên qua đáy của thân trên 
(20) ở vị trí tương ứng với phần chứa nước (24); thân giữa (30) bao gồm phần trên (31), 
phần giữa (32) có các lỗ xuyên (321) và phần dưới (33); thân dưới (50) có ống chỉ mực 
nước (52) với đầu trên cao hơn đầu dưới của một ống thông (23); tấm chịu lực (4) chặn 
đầu dưới của phần dưới (33) của thân giữa (30) và cách đáy thân dưới (50) một khoảng 
nhất định; lớp vật liệu dẫn truyền (81) được nạp vào giữa hai lưới chặn (84) và (85); và 
vật liệu nuôi dưỡng được nạp vào bên trong thân giữa (30).  
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(11) 40229 
(21) 1-2013-01779 (51) 7 A01G 27/00 

(22) 11.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2013 
(71) 1. Lưu Văn Hiển  (VN) 

Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

2. Lưu Văn Nhàng  (VN) 

Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 

3. Lưu Văn Hiền  (VN) 

Số 20A khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ 
(72) Lưu Văn Hiển (VN), Lưu Văn Nhàng (VN), Lưu Văn Hiền (VN) 
(54) Chậu tự động cấp thoát nước và hệ thống trồng cây sử dụng 

chậu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chậu tự động cấp thoát nước đều đặn nhờ lực thẩm thấu, bao gồm 
thân chậu (5) có ống cấp nước (51) ở đáy và ống chỉ mực nước (52) ở bên hông; chân đỡ 
(7); thân hình ống (1) gồm phần trên (12), phần trung gian (13) có nhiều lỗ xuyên (15) 
và phần dưới (14); hai tấm chặn (2,3) với tấm chặn trên (2) cao hơn đầu trên của ống chỉ 
mực nước (52); tấm chịu lực (4) đỡ phần dưới (14) và phần trung gian nằm bên trong 
thân chậu (5); lớp giữ nước (81) được bố trí giữa hai tấm chặn (2) và (3); lớp dẫn truyền 
(82) và lớp đất trồng (83) được nạp vào bên trong thân hình ống (1). Sáng chế còn đề cập 
đến hệ thống chậu trồng cây tự động cấp thoát nước sử dụng chậu nêu trên.  
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(11) 40230 
(21) 1-2013-01831 (51) 7 F03B 1/02, 3/02 

(22) 17.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.06.2013 
(75) Vũ Trọng Phi  (VN) 

83/8/ Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuật 
(54) Tua-bin hai trục quay

  (57)     Sáng chế đề cập đến tua-bin hai trục quay lợi dụng lực hút của trái đất để tạo ra mômen 
quay, tua-bin bao gồm bộ truyền động xích gồm có dây xích, đĩa xích dẫn, đĩa xích bị 
dẫn, trục quay và máng chứa; khác biệt ở chỗ, tua-bin hai trục quay theo sáng chế hoạt 
động không cần cột áp nước, nhờ đó tiết kiệm một trữ lượng thủy điện lớn và cũng phù 
hợp khi sử dụng trong các nhà máy điện nguyên tử.  
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(11) 40231 
(21) 1-2013-01861 (51) 7 H02B 7/00 

(22) 19.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2013 
(71) Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện lực (EDI).  (VN) 

Phòng 804, tòa nhà A3B 92 Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 
(72) Hồ Viết Thống (VN), Hồ Minh (VN) 
(54) Trạm biến áp một cột

  (57)     Sáng chế đề cập đến trạm biến áp bao gồm: máy biến áp được bố trí trên trụ đỡ và cụm 
hạ áp được bố trí bên trong trụ đỡ này; và thiết bị mạch vòng được bố trí độc lập. Trụ đỡ 
có hai thành bên đổi nhau và có hai mặt hở đối nhau, cụm hạ áp được bố trí giữa hai 
thành bên và bố trí ở cả hai mặt hở đối nhau nên có số lượng áp tô mát bảo vệ các lộ ra 
hạ áp nhiều hơn so với trạm một cột đã biết. Thiết bị mạch vòng nêu trên có hai bộ 
chuyển mạch, ít hơn một bộ so với thiết bị mạch vòng đã biết, hơn nữa, các bộ chuyển 
mạch và bộ bảo vệ được bố trí theo một cột dọc nên thiết bị mạch vòng theo sáng chế 
này có chiều rộng nhỏ hơn thiết bị mạch vòng nhỏ nhất đã biết. Theo một phương án 
khác, không gian bên trong của trụ đỡ máy biến áp được ngăn bằng một vách ngăn dọc 
tạo thành hai ngăn riêng để bố trí cả cụm hạ áp và thiết bị mạch vòng của trạm biến áp 
bên trong một trụ đỡ.  
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(11) 40232 
(21) 1-2013-01927 (51) 7 E02D  5/02 

(22) 24.06.2013 (43) 25.12.2014 
(71) NAN-YA PLASTICS CORPORATION  (TW) 

201, Tung Hwa N. Road, Taipei, Taiwan. 
(72) Hong-Kuo Cheng (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm vách ngăn bằng nhựa dẻo được cài khóa chặt khít với 

nhau không có mối nối 

  (57)   Sáng chế đề cập đến tấm vách ngăn được dùng trong các đập ngăn nước để giữ đất bên 
sông, hồ và bờ biển. Trong đó các tấm vách ngăn này được làm bằng nhựa nhiệt dẻo và 
được tạo ra liền khối bằng máy ép đùn chất dẻo tạo thành các tấm dạng sóng, hoặc dạng 
hình chữ M hoặc chữ Z. Tấm vách ngăn có mép mộng xoi và rãnh mép trên mỗi phía 

của nó. ít nhất một gân bịt kín nhô ra trên cả hai hoặc một trong số mép mộng xoi và 
rãnh mép của tấm vách ngăn. Khi các tấm vách ngăn được cài khoá với nhau, thì các 
tấm này được tạo ra như đập chắn để giữ đất hoặc ngăn nước nhằm giữ không cho nước 
chảy vào và ngăn chặn sự phá hỏng tải trọng nền móng và sự lún mặt đất.  
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(11) 40233 
(21) 1-2013-02459 (51) 7 H02K  33/00 

(22) 05.08.2013 (43) 25.12.2014 
(30) 10-2013-0059667 27.05.2013 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2013 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314 Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) PARK, Dong Sun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tạo rung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo rung bao gồm vỏ bọc có khoảng trống bên trong; bộ 
rung được bố trí và rung trong vỏ bọc; và nhiều chi tiết chống rung được lắp đặt trong ít 
nhất một trong số vỏ bọc và bộ rung và được chế tạo bằng các vật liệu khác nhau, trong 
đó nhiều chi tiết chống rung được chống lên nhau và được tạo ra nguyên khối với nhau 
hoặc được bố trí liền kề với nhau.  
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(11) 40234 
(21) 1-2013-02490 (51) 7 G02B  6/46 

(22) 15.10.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/KR2012/008396 15.10.2012 (87) WO 2013/100338 04.07.2013 
(30) 10-2011-0146808      30.12.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2013 
(71) HYUNDAI INDUSTRY CO., LTD.  (KR) 

26, Seobong-ro 755 beon-gil, Jeongnam-myeon, Hwaseong-si Gyeonggi-do, 445-961 
(KR) 

(72) KIM, Hwang Kyung (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cụm ống truyền thông được tạo ra có kết cấu đấu nối để bảo 

vệ sợi cáp quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm ống truyền thông được tạo ra có kết cấu đấu nối là kết cấu đấu 
nối một cặp ống truyền thông bao gồm ống phía trong và ống phía ngoài để bảo vệ cáp 
quang. Sáng chế có thể cải thiện năng suất làm việc và ngăn chặn các sản phẩm bị 
khiếm khuyết bằng cách loại trừ thao tác bóc ống phía ngoài ra khi đấu nối một cặp ống 
truyền thông để bảo vệ cáp quang và thành phần và việc lắp ráp kết cấu đấu nối là đơn 
giản và dễ dàng. Ngoài ra, sáng chế tạo khả năng đấu nối theo đường thẳng và lắp ráp 
chính xác ống phía trong nhờ ống phía trong cố định chi tiết và đầu đấu nối cố định ống 
phía ngoài, đạt được sự không thấm nước hoàn toàn nhờ kết cấu vòng đệm được cải 
thiện, ống phía trong cố định chi tiết và đầu đấu nối cố định ống phía ngoài và bổ sung 
một cách đáng kể độ bền của phần đấu nối ống trong và ngoài. Ngoài ra, sáng chế có thể 
làm giảm một cách đáng kể các chi phí liên quan đến việc đấu nối cặp ống truyền thông 
để bảo vệ cáp quang nhờ sự cải thiện về kết cấu của ống phía trong cố định chi tiết và 
đầu đấu nối cố định.  
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(11) 40235 
(21) 1-2013-02877 (51) 7 B21B  
(22) 13.09.2013 (43) 25.12.2014 
(30) 102121430 17.06.2013 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2013 
(71) CHINA STEEL CORPORATION  (TW) 

1, Chung-Kang Road, Hsiao Kang, Kaohsiung 81233, Taiwan 
(72) JUAN, CHIH-HAO  (TW), LIN, CHENG-HUI (TW), WU, YUNG-LIANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Trục lăn dùng cho quy trình mạ nhúng nóng tấm thép 

  (57)     Sáng chế đề cập tới trục lăn (10) dùng cho quy trình mạ nhúng nóng tấm thép bao gồm: 
đầu thứ nhất (11); đầu thứ hai (12) đối nhau với đầu thứ nhất (11); và phần thân dạng 
trục vít (13) nằm giữa đầu thứ nhất (11) và đầu thứ hai (12), phần thân (13) này có các 
phần lồi (131) và các phần lõm (132) nằm xen kẽ nhau, các phần lồi (131) và các phần 
lõm (131) lần lượt có các mặt cong lồi (131a) và các mặt cong lõm (132a), trong đó các 
mặt cong lõm (132a) tiếp tuyến với các mặt cong lồi (131a). Như vậy, diện tích tiếp xúc 
giữa trục lăn (10) và tấm thép (20) cần mạ được giảm tới mức tối thiểu, nhờ đó ngăn 
không cho các tạp chất dạng hạt cọ xát và làm hư hại bề mặt của tấm thép và cải thiện 
đáng kể hiệu quả của quy trình mạ.  
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(11) 40236 
(21) 1-2013-03796 (51) 7 H02K  007/08 

(22) 02.12.2013 (43) 25.12.2014 
(30) 102121056 14.06.2013 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2013 
(75) FEI-LONG GU  (TW) 

NO. 25, LN. 451, DONGFENG RD., NORTH DIST., TAINAN CITY, TAIWAN 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Khớp nối trục động cơ truyền động trực tiếp

  (57)     Sáng chế đề cập tới khớp nối trục động cơ truyền động trực tiếp, trong đó trên mặt đầu 
trục dẫn động của động cơ truyền động trực tiếp có thiết kế hai vấu, tâm của trục dẫn 
động có thiết kế hốc lõm để cắm ngõng của khớp nối. Trên ngõng khớp có lồng một đai 
định vị, trên mặt đai định vị có thiết kế hai lỗ chờ, trong hai lỗ chờ đó có đặt ống lót, 
trên ống lót có rãnh để cắm khớp hai vấu của trục dẫn động. Kết cấu đơn giản của khớp 
nối trục động cơ truyền động trực tiếp theo sáng chế giúp giảm thiểu số lượng chi tiết 
liên kết, nhờ đó giúp giảm giá thành sản xuất, giảm thiểu công sức khi lắp đặt các chi 
tiết máy, đơn giản hóa quy trình lắp đặt, giảm đáng kể độ rung lắc khi vận hành máy, 
đồng thời cho phép truyền tải công suất đầu ra lớn hơn.  
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(11) 40237 
(21) 1-2013-03881 (51) 7 B60S 3/04 

(22) 10.12.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2013 
(75) Công ty cổ phần xây dựng viễn thông miền Nam  (VN) 

Số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hệ thống rửa xe tự động

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống rửa xe tự động, nhằm mục đích tiết kiệm thời gian rửa xe, 
chất lượng rửa xe đồng đều, không gây ô nhiễm môi trường và tránh được mọi nguy cơ 
hư hỏng, mất mát có thể xảy ra, bao gồm: máy bơm nước áp lực cao; máy nén khí; bình 
bọt tuyết; hệ thống vòi phun nước và bọt tuyết ; động cơ mang hệ thống vòi phun nước 
và bọt tuyết; động cơ gắn bánh và cọ rửa bánh xe; tủ điện chứa bộ điều khiển và màn 
hình LCD cảm ứng để điều khiển và hiển thị thông tin cần thiết; hệ thống khung sàn; 
bồn chứa nước; hệ thống van điều áp, van điện điều khiển nước - khí - bọt tuyết; công 
tắc hành trình; hệ thống thu gom, lắng lọc và xử lý nước thải.  
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(11) 40238 
(21) 1-2013-03992 (51) 7 H04L  29/10 

(22) 28.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/CN20113/071980   28.02.2013 (87) WO 2013/131440 12.09.2013 
(30) 201210061918.8        09.03.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2013 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city, 
Guangdong Province, PRC, 518044 

(72) LI Wenzheng (CN), ZHONG Chaoyu (CN), CHEN Jian (CN), WU Yue (CN), XIE 
Ming (CN) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống truyền thông mạng

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống truyền thông mạng để sử dụng trong nhân hệ 
thống mà ở đó luồng thu-phát dữ liệu mạng và cổng lắng nghe (listening socket) được 
tạo thành. Phương pháp bao gồm các bước: kết hợp luồng thu-phát dữ liệu mạng với 
cổng lắng nghe và bổ sung cổng lắng nghe vào hàng đợi e-pôn (epoll queue), trong đó e-
pôn là một cơ chế thông báo sự kiện vào/ra có khả năng mở rộng trong hệ điều hành 
máy tính mã nguồn mở; lắng nghe các sự kiện trong hàng đợi e-pôn bởi cổng lắng nghe 
và thực thi hoạt động cụ thể tương ứng với sự kiện và gửi thông báo đến luồng thu phát 
dữ liệu mạng kết hợp với cổng lắng nghe khi nhận biết sự kiện yêu cầu phát/thu dữ liệu 
và phát/thu dữ liệu mạng bởi luồng thu-phát dữ liệu mạng theo thông báo từ cổng lắng 
nghe.  
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(11) 40239 
(21) 1-2013-04115 (51) 7 G06F  11/34 

(22) 27.12.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/CN2012/087636 27.12.2012 (87) WO 2013/123815 A1 29.08.2013 
(30) 201210040970.5      22.02.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2013 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518000, P.R. China 

(72) NIE, Kefeng (CN), LIN, Daozheng (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu nhận thời gian khởi động máy tính

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để thu nhận thời gian khởi động, liên quan 
đến lĩnh vực kỹ thuật máy tính. Phương pháp thu nhận thời gian khởi động bao gồm: thu 
nhận khoảng thời gian thứ nhất và khoảng thời gian thứ hai, tất cả các quy trình xử lý 
tương ứng với chương trình khởi động trong khoảng thời gian thứ nhất đều được thiết lập 
và tốc độ vận hành thông thường của bộ xử lý trung tâm (CPU) nằm trong khoảng thời 
gian định truớc trong khoảng thời gian thứ hai đều nhỏ hơn trị số ngưỡng định trước và 
đánh giá liệu có chương trình nào được thực hiện trong khoảng thời gian thứ hai bởi 
người sử dụng hay không và nếu được thực hiện, thu nhận thời gian khởi động theo 
khoảng thời gian thứ nhất, khoảng thời gian thứ hai và hệ số lỗi định trước. Sáng chế cải 
thiện độ chính xác của thời gian khởi động.  
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(11) 40240 
(21) 1-2013-04164 (51) 7 C02F  3/00,  3/02,  3/06 

(22) 31.12.2013 (43) 25.12.2014 
(30) 10-2013-0069744   18.06.2013 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.12.2013 
(71) 1. KOREA ENGINEERING CONSULTANTS CORPORATION  (KR) 

6, Sanseong-daero 476beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam, Gyeonggi-do, Korea 
2. GLOBE ENVIRONMENT TEC., LTD.  (KR) 
26, Seongseogongdannam-ro 23-gil, Dalseo-gu, Daegu, Korea 
3. ETCONSULTING CO., LTD.  (KR) 
200-2, Dongbyun-dong, Buk-gu, Daegu, Korea 

(72) Choong Ho DO (KR), Jung Woo HONG (KR), Yoon Hyun CHO (KR), Yong Sik 
KUNG (KR), Si Won KIM (KR), Nguyen Ky Phung (VN), Tran Cong Tan (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị xử lý nước cống và nước thải

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nước cống và nước thải để loại bỏ các tạp chất có 
trong nước cống và nước thải bằng cách sử dụng các thùng phản ứng. Thiết bị xử lý nước 
cống và nước thải này bao gồm một hoặc nhiều bộ phận có thể thay đổi thể tích (30) 
được lắp giữa thùng thiếu oxy thứ nhất (12) và thùng ưa khí (13) và có cấu tạo để cho 
phép thành ngăn (19) tạo ra ranh giới giữa thùng thiếu oxy thứ nhất (12) và thùng ưa khí 
(13) để được lắp ráp theo cách lựa chọn; bộ phận dẫn nước cống và nước thải (40) có cấu 
tạo để cho phép nước cống và nước thải đã loại nitrat bởi thùng thiếu oxy thứ nhất (12) 
đi qua đó; và bộ phận điều chỉnh tốc độ dòng (50) có cấu tạo để mở hoặc đóng bộ phận 
dẫn nước cống và nước thải 40. Bởi vậy, năng suất của thùng phản ứng thay đổi để phù 
hợp với điều kiện làm việc của thiết bị xử lý nước cống và nước hoặc tính chất của nước 
cống và nước thải tạo ra để thời gian lưu của thùng phản ứng có thể được điều chỉnh và 
hiệu suất xử lý của thiết bị xử lý nước cống và nước thải có thể được tối đa hóa.  
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(11) 40241 
(21) 1-2014-00048 (51) 7 H04N  7/32 

(22) 17.05.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/003158     17.05.2013 (87) WO 2013/175748 A1 28.11.2013 
(30) 61/651,653     25.05.2012 US 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 
(72) SASAI, Hisao (JP), TERADA, Kengo (JP), SHIBAHARA, Youji (JP), TANIKAWA, 

Kyoko (JP), SUGIO, Toshiyasu (JP), MATSUNOBU, Toru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp mã hóa ảnh động, phương pháp giải mã ảnh động, 

thiết bị mã hóa ảnh động, thiết bị giải mã ảnh động và thiết bị 

mã hóa và giải mã ảnh động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hoá ảnh động bao gồm: thực hiện mã hoá số học 
nhị phân thích ứng ngữ cảnh trong đó giá trị xác xuất có thể thay đổi được sử dụng, trên 
thông tin thứ nhất trong số nhiều loại thông tin dịch vị thích ứng mẫu (SAO - sample 
adaptive offset) được sử dụng cho SAO mà là quy trình gán giá trị dịch vị tới giá trị điểm 
ảnh của một điểm ảnh nằm trong hình ảnh được tạo ra nhờ mã hoá hình ảnh đầu vào 
(S11); và liên tiếp thực hiện mã hoá số học đường vòng trong đó giá trị xác xuất cố định 
được sử dụng, trên thông tin thứ hai và thông tin thứ ba trong số nhiều loại thông tin 
SAO (S12), trong đó thông tin thứ hai và thứ ba được mã hoá được đặt sau thông tin thứ 
nhất được mã hoá trong dòng bit.  
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(11) 40242 
(21) 1-2014-00246 (51) 7 A61B  17/04 

(22) 27.12.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/KR2012/011652 27.12.2012 (87) WO/2013/100671 A3 04.07.2013 
(30) 10-2011-0144111      28.12.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2014 
(75) KIM, JIN SUNG  (KR) 

Meunwookeum-ro 19, 103-610 (Dongchoon-dong, Dongnam apartment Yeonsoo-gu 
Incheon 406-756), Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thòng lọng dùng trong phẫu thuật nội soi có phần đầu phía 

sau được nối bằng ren 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thòng lọng dùng trong phẫu thuật nội soi có phần đầu phía sau nối 
bằng ren. Các đường ren tương ứng ăn khớp với nhau được tạo ra tại một phần của thanh 
rỗng và một phần của phần đầu phía sau ăn khớp với nhau sao cho thanh rỗng và phần 
đầu phía sau có thể được nối hoặc được tách rời khỏi nhau thông qua mối nối bằng ren. 
Phần đầu phía sau có thể được tách rời khỏi thanh rỗng ngay cả khi không được tác 
động với một lực mạnh. Quy trình khâu sử dụng thòng lọng dùng trong phẫu thuật nội 
soi có thể được thực hiện dễ dàng hơn.  
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(11) 40243 
(21) 1-2014-00312 (51) 7 B41J  2/175,  2/125,  2/14 

(22) 24.10.2011 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2011/057515 24.10.2011 (87) WO 2013/062518 02.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.12.2014 
(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.  (US) 

11445 Compaq Center Drive W., Houston, Texas 77070, United States of America 
(72) VAN BROCKLIN, Andrew L. (US), GHOZEIL, Adam L. (US), ANDERSON, Daryl 

E. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cơ cấu đầu in phun, thiết bị phun chất lưu và phương pháp đưa 

ra giá trị đếm tương ứng với lượng chất lưu trong thiết bị 

phun chất lưu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu in phun, thiết bị phun chất lưu và phương pháp của nó. 
Thiết bị phun chất lưu bao gồm buồng cung cấp chất lưu để lưu trữ chất lưu, buồng phun 
gồm có vòi và cơ cấu phun tương ứng để phun có lựa chọn chất lưu qua vòi, và rãnh để 
thiết lập sự trao đổi chất lưu giữa buồng cung cấp chất lưu và buồng phun. Thiết bị phun 
chất lưu còn bao gồm cơ cấu cảm biến áp suất có tấm cảm biến để đưa ra giá trị điện áp 
tương ứng với diện tích tiết diện ngang của lượng chất lưu trong ít nhất buồng phun.  
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(11) 40244 
(21) 1-2014-00376 (51) 7 C07D  7/20 

(22) 31.10.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/CN2012/083797 31.10.2012 (87) WO 2013/135051 A1 19.09.2013 
(30) 201210067815.2      14.03.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.02.2014 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) WANG, Rongqiu (CN), XIANG, Tuowen (CN), XU, Chaoyang  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống nhận dạng và kiểm soát giấy tờ có 

giá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống nhận dạng và kiểm soát giấy tờ có giá. Hệ 
thống này bao gồm một phần tiếp nhận (21), một phần nhận dạng (22), một phần điều 
khiển (23), một phần truyền (24) và một máy tính chuyên biệt (25). Trong phần nhận 
dạng (22), thông tin nhận dạng hoàn chỉnh về giấy tờ có giá được chia thành thông tin 
nhận dạng cơ bản và thông tin nhận dạng cấp cao. Chỉ có thông tin nhận dạng cơ bản mà 
phần điều khiển (23) yêu cầu được gửi tới phần điều khiển (23) và thông tin mà phần 
điều khiển (23) không yêu cầu được phần nhận dạng (22) gửi trực tiếp tới máy tính 
chuyên biệt (25). Phần nhận dạng (22) chỉ gửi thông tin nhận dạng cơ bản tới phần điều 
khiển (23) nên lượng dữ liệu được truyền đi chỉ bằng một phần mười lượng dữ liệu gốc 
và tốc độ truyền có thể tăng lên mười lần, nhờ đó giải quyết được vấn đề giấy tờ có giá 
không thể được xử lý liên tục và nhanh chóng do tốc độ truyền nối tiếp giữa phần điều 
khiển (23) và phần nhận dạng (22) thấp.  
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(11) 40245 
(21) 1-2014-00390 (51) 7 G07D  7/20 

(22) 26.10.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/CN2012/083555 26.10.2012 (87) WO 2013/131375 A1 12.09.2013 
(30) 201210062147.4      09.03.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.02.2014 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) CHEN, Guang (CN), LIANG, Tiancai (CN), WANG, Kun (CN), CHEN, Dingxi (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị nhận dạng giấy tờ có giá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nhận dạng giấy tờ có giá gồm có vỏ (1); trụ rỗng xoay trong 
suốt (21); dây đai kẹp hình khuyên (41) được đỡ bởi ít nhất hai con lăn căng (301-312) 
và ép tỳ lên trụ rỗng (21), bề mặt phía ngoài của dây đai kẹp hình khuyên (41) và bề mặt 
phía ngoài của trụ rỗng (21) tạo ra đường kẹp và vận chuyển giấy tờ có giá, và chiều dài 
của đường kẹp và vận chuyển lớn hơn chiều dài của giấy tờ có giá theo chiều vận 
chuyển; ít nhất một thiết bị thu nhận thông tin (51), bộ phận thu nhận thông tin của thiết 
bị thu nhận thông tin (51) nằm liền kề với bề mặt phía trong của trụ rỗng (21), đối diện 
với ít nhất một phần của bề mặt phía ngoài của dây đai kẹp hình khuyên (41), và được cố 
định tương đối so với thành phía ngoài (11, 12) của vỏ (1); và thiết bị dẫn động lần lượt 
dẫn động trụ rỗng (21) và dây đai kẹp hình khuyên (41) để chuyển động đồng thời theo 
các hướng ngược nhau.  
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(11) 40246 
(21) 1-2014-00392 (51) 7 G07D  7/20, H04N  1/387 

(22) 26.10.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/CN2012/083594 26.10.2012 (87) WO2013/127186 06.09.2013 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.02.2014 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) YU, Yuanchao (CN), LIANG, Tiancai (CN), CHEN, Dingxi  (CN), WANG, Kun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp để nhận dạng giấy tờ

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị nhận dạng giấy tờ (100) và phương pháp nhận dạng giấy tờ. 
Thiết bị nhận dạng giấy tờ (100) bao gồm khối thu thập dữ liệu ảnh (10), khối dò dòng 
lỗi (20), khối chia ảnh (30), khối lưu trữ dữ liệu mẫu chuẩn (40), khối phân tích tổng hợp 
(50), khối tạo mẫu mới (60) và khối xác định (70). Thiết bị nhận dạng giấy tờ (100) sẽ 
chia mẫu chuẩn thành các mẫu con mới bằng cách chia mẫu này với biên là vị trí dòng 
lỗi, sau đó so khớp các mẫu con với ảnh của giấy tờ cần được nhận dạng để tránh sự ảnh 
hưởng của các dòng lỗi đối với việc so khớp mẫu và cải thiện tỉ lệ chấp nhận của thiết bị 
nhận dạng giấy tờ.  
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(72) DECKMAN, Rob (US), REPP, Richard, E. (US), GUYER, Curt (US), 
WESTENDORF, Justin (US), PARMER, Timothy (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ cài để dùng trong tử cung, kit chứa dụng cụ này và 

phương pháp sử dụng dụng cụ này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống trong tử cung (dụng cụ cài) bao gồm dụng cụ trong tử 
cung (IUD), dụng cụ cài hoặc dụng cụ chuyên dùng để đặt IUD vào trong cổ tử cung của 
bệnh nhân nữ, các phương pháp liên quan đến quy trình đặt, và các phương pháp sản 
xuất dụng cụ cài này.  
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(86) PCT/US2012/050461 10.08.2012 (87) WO 2013/025560 21.02.2013 
(30) 61/522,806      12.08.2011 US 
(71) SENOMYX, INC.  (US) 

4767 Nexus Centre Drive, San Diego, California 92121, United States of America 
(72) TACHDJIAN, Catherine (US), TANG, Xiao Qing (CN), KARANEWSKY, Donald S. 

(US), SERVANT, Guy (CA), LI, Xiaodong (CN), ZHANG, Feng (CN), CHEN, Qing 
(US), ZHANG, Hong (CN), DAVlS, Timothy (US), DARMOHUSODO, Vincent (US), 
WONG, Melissa (US), SELCHAU, Victor (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất điều biến vị ngọt, chế phẩm chứa hợp chất này và phương 

pháp làm tăng vị ngọt của chế phẩm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), hoặc muối hoặc solvat của nó. Hợp chất 
này là hữu ích để làm chất điều biến vị ngọt. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa 
hợp chất trên và phương pháp làm tăng vị ngọt của chế phẩm.  
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(11) 40249 
(21) 1-2014-00448 (51) 7 C07D  487/14, A61K  31/519, A61P  

37/00 
(22) 10.08.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2012/070876     10.08.2012 (87) WO2013/024895 21.02.2013 
(30) 2011-177270 12.08.2011 JP 

2011-177289 12.08.2011 JP 
2012-097073 20.04.2012 JP 
2012-103516 27.04.2012 JP 
2012-103517 27.04.2012 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.02.2014 
(71) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

7-1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010054, Japan 
(72) HAYASHI, Keishi (JP), WATANABE, Tsuneo (JP), TOYAMA, Koji (JP), KAMON, 

Junji (JP), MINAMI, Masataka (JP), UNI, Miyuki (JP), NASU, Mariko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất dị vòng ba vòng, chất ức chế Janus kinaza và thuốc 

chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất pyrimiđin ba vòng và các hợp chất pyriđin ba vòng có 
hoạt tính ức chế JAK.  
Hợp chất dị vòng ba vòng có công thức (Ia):  
 

  
 
 
trong đó các nhân Aa và Ba, Xa, Ya, R1a, R2a, R3a, L1a, L2a, L3a và na là như được xác định 
trong phần mô tả.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
46 

(11) 40250 
(21) 1-2014-00491 (51) 7 C08F  8/22, C08C  19/14 

(22) 17.07.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2012/063993 17.07.2012 (87) WO2013/011017 24.01.2013 
(30) 11005942.5 20.07.2011 EP 

11005975.5 21.07.2011 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2014 
(71) LANXESS INTERNATIONAL SA  (CH) 

Route Louis Braille 12, CH-1763 Granges-Paccot, Switzerland 
(72) LEIBERICH, Ricarda (DE), RITTER, Joachim (DE), PAUL, Hanns-Ingolf (DE), 

WIESNER, Udo (DE), LUSGEN, Holger (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất chất gắn kết và cao su được brom hóa 

thu được từ phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình thân thiện với môi trường, có hiệu quả về năng lượng để 
sản xuất chất gắn kết, quy trình này sử dụng tác nhân brom hóa và tác nhân oxy hóa để 
tăng cường việc sử dụng brom có trong tác nhân brom hóa. Trong một phương án được 
ưu tiên, môi trường chung đối với cả polyme hóa dung dịch và brom hóa sau đó của cao 
su được sử dụng.  
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(11) 40251 
(21) 1-2014-00643 (51) 7 H04L  5/00,  5/14 

(22) 26.07.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2012/048318 26.07.2012 (87) WO/2013/016525 31.01.2013 
(30) 61/551,932 26.07.2011 US 

13/558,110 25.07.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2014 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) DAMNJANOVIC, Jelena, M. (US), CHEN, Wanshi (CN), MONTOJO, Juan (US), 
WEI, Yongbin (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông báo hiệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây, cụ thể là kỹ thuật 
truyền thông tin điều khiển để hỗ trợ hoạt động trên nhiều sóng mang thành phần (CC: 
Component Carrier). Thiết bị người dùng (UE: User Equipment) có thể được tạo cấu 
hình có nhiều CC trong tập hợp sóng mang. Nhiều CC có thể được liên hệ với các cấu 
hình liên kết lên liên kết xuống khác nhau và có thể có các khung con liên kết xuống và 
các khung con liên kết lên khác nhau. Theo một khía cạnh, thông tin điều khiển liên kết 
lên (UCI: Uplink Control Information) cho CC thứ cấp (SCC: Secondary CC) có thể 
được truyền trên CC sơ cấp (PCC: Primary CC) dựa vào thời gian truyền thông tin UCI 
cho PCC (và không dựa vào thời gian truyền thông tin UCI cho SCC). Ví dụ, thông báo 
cho phép liên kết xuống trên SCC có thể được truyền dựa vào thời gian truyền thông báo 
cho phép liên kết xuống trên PCC. Theo khía cạnh khác, thông báo cho phép liên kết lên 
cho SCC có thể được truyền trên PCC dựa vào thời gian truyền thông báo cho phép liên 
kết lên cho PCC (và không dựa vào thời gian truyền thông báo cho phép liên kết lên cho 
SCC).  
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(21) 1-2014-00659 (51) 7 C08G  18/18, B29C  44/12,  44/38, 

F16L  13/02,  58/18,  59/14 
(22) 29.08.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2012/066719 29.08.2012 (87) WO/2013/030203 07.03.2013 
(30) 11179510.0      31.08.2011 EP 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) Christof GRIESER-SCHMITZ (DE), Gianpaolo TOMASI (IT), Ludwig WINDELER 

(DE), Alex POPOV (DE), Carsten ELLERSIEK (DE), Annika HALWE-
BOMMELMANN (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình để sản xuất ống cách nhiệt và hệ polyuretan để 

sản xuất ống cách nhiệt này 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình để sản xuất ống cách nhiệt, sử dụng hệ polyuretan bao gồm 
thành phần isoxyanat (a), hỗn hợp rượu đa chức (b) và ít nhất một chất xúc tác để sản 
xuất ống cách nhiệt, trong đó thời gian nổi váng cho hệ polyuretan nhỏ hơn thời gian để 
đưa hệ polyuretan vào trong ống, sử dụng các amin cụ thể làm chất xúc tác trong hệ 
polyuretan để sản xuất ống cách nhiệt và ngoài ra sáng chế đề xuất ống cách nhiệt có thể 
thu được nhờ quy trình theo sáng chế.  
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(11) 40253 
(21) 1-2014-00698 (51) 7 A61K  31/55,  31/404, C07D  223/14, 

A61P  25/00 
(22) 14.09.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2012/055597 14.09.2012 (87) WO 2013/040471 A2 21.03.2013 
(30) 61/535,300      15.09.2011 US 
(71) DEMERX, INC.  (US) 

305 South Andrews Avenue Suite 515 Fort Lauderdale, FL 33301, United States of 
America 

(72) GLESS, Richard D. (US), SCHINZER, William C. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Ansolvat của muối của noribogain

  (57)     Sáng chế đề cập đến các ansolvat của muối noribogain bền, hữu dụng trong bào chế 
dược phẩm để làm thuyên giảm cơn đau do cảm nhận đau của bệnh nhân. Các ansolvat 
này có thể được điều chế bằng huyền phù đặc của các dạng solvat hóa, tốt hơn là 
noribogain hydroclorua được sovat hóa bằng MeOH trong EtOH/n−íc.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2014 
(71) KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI  (JP) 

2-1, Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-0004 Japan 
(72) Naotake YOSHIZAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Động cơ có bộ mã hóa

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ có bộ mã hóa như động cơ secvô SM, chẳng hạn bao gồm 
động cơ gồm có trục (SH) và giá lắp (11) ở phía đối diện với phía tải, đĩa (110) được kết 
nối với trục (SH) và có các khe phản xạ (111) được tạo dọc theo hướng theo chu vi, 
nguồn sáng (141) được tạo cấu hình để phát ánh sáng tới khe phản xạ (111), phần tử tiếp 
nhận ánh sáng (142) được tạo cấu hình để tiếp nhận ánh sáng được phát ra từ nguồn sáng 
(141) và được phản xạ bởi khe phản xạ (111), tấm nền (120) được bố trí với nguồn sáng 
(141) và phần tử tiếp nhận ánh sáng (142), nắp bộ mã hóa (50) được lắp cố định vào giá 
lắp (11) để che đĩa (110) và tấm nền (120), và chi tiết đỡ (52) được bố trí trên nắp bộ mã 
hóa (50).  
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(11) 40255 
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(72) MAKIOKA, Toshiaki (JP), YOSHIYA, Kazunori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lốp hơi dùng cho xe hai bánh

  (57)     Sáng chế đề cập đến lốp hơi dùng cho xe hai bánh có thể cải thiện tính năng bám trong 
khi đảm bảo khả năng thoát nước và cũng đạt được tính chịu ăn mòn tốt. Lốp hơi dùng 
cho xe hai bánh theo sáng chế có mẫu talông định hướng có các rãnh khác nhau được 
tạo ra trên bề mặt talông, mỗi rãnh hội tụ về phía trước theo hướng quay của lốp trong 
đó: các rãnh khác nhau được tạo ra là ba rãnh xiên chéo khác nhau (từ 2a đến 2c) kéo 
dài ở hình vẽ khai triển của mẫu talông, từ đầu tiếp xúc talông tới đường xích đạo của 
lốp (e) khi được uốn cong để lệch hướng về phía đường xích đạo của lốp; ba rãnh xiên 

chéo khác nhau (từ 2a đến 2c), mỗi rãnh lần lượt có độ dài ,,  các độ dài này thỏa 

mãn biểu thức (I) <, biểu thức (II) 1-<; và số n trong số các rãnh xiên chéo, 

mỗi rãnh giao cắt với kinh tuyến (m) của lốp được xác định thỏa mãn biểu thức (III) n4 
(trong đó các rãnh xiên chéo giả định được bố trí nằm trong khoảng từ 60% đến 70% 
toàn bộ chu vi của lốp).  
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2. CHULALONGKORN UNIVERSITY  (TH) 
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(72) PRASITCHOKE, Phathanon (TH), CHANDAVASU, Chaya (TH), SHOTIPRUK, 
Artiwan (TH), BOONNOUN, Panatpong (TH) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Phương pháp chiết lutein/xantophyl từ nguyên liệu tự nhiên 

và lutein/xantophyl tinh chế thu được bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chiết lutein từ nguyên liệu tự nhiên, trong đó phương 
pháp này gồm bước cải biến lutein este tự nhiên trong nguyên liệu trên thành lutein tự do 
và/hoặc lutein este có phân tử lượng thấp, chiết nguyên liệu nêu trên bằng chất lưu siêu 
tới hạn trong điều kiện tối ưu. Phương pháp này cho hiệu suất lutein thô cao với mức tinh 
khiết cao do được chiết trong điều kiện linh hoạt. Do đó, lutein thu được không bị thoái 
biến. Lutein thô có thể được tiếp tục tinh chế nhờ sắc ký để thu được lutein tinh chế cao. 
Phương pháp theo sáng chế có thể dùng để chiết xantophyl hoặc xantophyl khác ngoài 
lutein.  
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5. Department of Medical Sciences (dmse)   (TH) 
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(72) Setthapramote Chayanee (TH), Tadahiro Sasaki (JP), Motoki Kuhara (JP), Ramasoota Pongrama 

(TH), Thattiyaphong Aree (TH), Anantapreecha Surapee (TH), Sawanpanyalert Pathom (TH), 
Yoshinobu Okuno (JP), Kazuyoshi Ikuta (JP), A-nuegoonpipat Atchareeya (TH), Dhepakson 
Panadda (TH), Prachasuphap Apichai (TH), Pattarin Prawatsilpa (TH) 

(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Kháng thể đơn dòng kháng virut gây bệnh sốt xuất huyết và 

phương pháp sản xuất kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng kháng virut gây bệnh sốt xuất huyết và phương 
pháp sản xuất kháng thể đơn dòng kháng virut gây bệnh sốt xuất huyết này. Kháng thể 
đơn dòng theo sáng chế là kháng thể kháng tất cả các kiểu huyết thanh của virut gây 
bệnh sốt xuất huyết. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tế bào lai bao gồm 
bước dung hợp tế bào đơn nhân của bệnh nhân nhiễm virut gây bệnh sốt xuất huyết với 
tế bào dung hợp.  
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Diane, P. (US), HARIANAWALA, Abizer (IN), SKELL, Jeffrey (US), MARSHALL, 
John (US), KOCHLING, Jianmei (US), PALACE, Gerard (US), PETERSCHMITT, 
Judith (US), SIEGEL, Craig (US), CHENG, Seng (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xác định hợp chất và muối hemitartrat của nó ở 

dạng vô định hình và tinh thể có mặt trong mẫu 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp xác định muối hemitartrat của hợp chất có công thức cấu 
trúc sau:  
 
  

 
 
(Hemitartrat của hợp chất có công thức I), và các dạng tinh thể đơn cụ thể của 
hemitartrat của hợp chất có công thức (I) này được đặc trưng bởi nhiều đặc điểm và phép 
đo vật lý khác nhau trong mẫu máu thu được từ đối tượng bị mắc bệnh Fabry, bệnh 
Gaucher.  
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(22) 13.05.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2013/040753 13.05.2013 (87) WO2013/180941 05.12.2013 
(30) 61/654,016 31.05.2012 US 

13/721,955 20.12.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2014 
(71) MOHAWK INDUSTRIES, INC.  (US) 

1975 West Oak Circle, Marietta, GA 30062, United States of America 
(72) CLARK, Thomas (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp sản xuất sợi xốp liên tục  

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sợi thảm liên tục, xốp trong đó, theo nhiều 
phương án, phương pháp này bao gồm các bước: (A) nghiền các chai PET tái chế thành 
các hạt mỏng; (B) rửa các hạt mỏng; (C) phát hiện và loại bỏ tạp chất gồm các hạt tạp 
chất, ra khỏi nhóm các hạt mỏng; (D) đưa các hạt mỏng đi qua máy ép đùn MRS trong 
khi duy trì áp suất trong phần MRS của máy ép đùn MRS thấp hơn khoảng 1,5 milibar 
(150Pa); (E) đưa polyme nóng chảy thu được đi qua ít nhất một cơ cấu lọc có khả năng 
lọc cỡ micron nhỏ hơn khoảng 50 micron; và (F) tạo hình polyme tái chế thành sợi thảm 
liên tục, xốp mà chủ yếu bao gồm PET tái chế.  
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(11) 40260 
(21) 1-2014-01158 (51) 7 B65D  17/34 

(22) 26.11.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/IB2012/056729   26.11.2012 (87) WO2013080117 06.06.2013 
(30) 13/305,097   28.11.2011 US 
(75) SCHORRE, CHRISTOPHER  (US) 

717 Brownlee Circle, Austin, TX 78703, United States of America 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tai giật của lon đựng đồ uống và phương pháp chế tạo tai giật 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tai giật của lon đựng đồ uống dạng cánh (10), gọi tắt là tai giật lon 
dạng cánh, có chiều rộng và chiều cao đủ để chứa thông tin quảng cáo như lô-gô, khẩu 
hiệu, thông báo các cuộc thi đấu, họa hình, địa chỉ trang web, hình ảnh khắc, các thông 
điệp tiếp thị quảng cáo hoặc thông tin khác nhắm tới khách hàng sử dụng đồ uống. Tai 
giật lon dạng cánh (10) có thể được tách ra khỏi lon và bảo quản trong túi mà không gây 
tổn thương nhờ các mép tròn nhẵn và sự gọn nhỏ của nó. Tai giật lon dạng cánh (10) đủ 
lớn tới mức nó không rơi được vào trong lon khi được tách ra và không tạo ra thương tổn 
hay nguy cơ bị tắc. Tai giật lon dạng cánh có đầu nâng hình chữ U (10C) để chứa phần 
lồng vào của ngón tay, để nang tai giật, để giật mở lon một cách dễ dàng hơn. Đầu nâng 
hình chữ U cong (10C) của tai giật lon dạng cánh còn chứa vách ngăn của mũi để cho 
phép uống đồ uồng từ lon mà không phải ngửa đầu quá xa về phía sau. Đồng thời sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp chế tạo tai giật nói trên.  
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(11) 40261 
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31/4196,  31/4439, A61P  31/14 

(62) 1-2011-00870   
(22) 10.06.2010 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2010/038077 10.06.2010 (87) WO 2010/144646 16.12.2010 
(30) 61/186,291 11.06.2009 US 

61/242,836 16.09.2009 US 
61/243,596 18.09.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2011 
(71) ABBVIE BAHAMAS LTD.  (BS) 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 
Bahamas 

(72) Randolph, John T. (US), Degoey, David A. (US), Kati, Warren M. (US), Hutchins, 
Charles W. (US), Donner, Pamela L. (US), Krueger, Allan C. (US), Motter, Christopher 
E. (US), Nelson, Lissa T. (US), Matulenko, Mark A. (US), Keddy, Ryan G. (CA), 
Jinkerson, Tammie K. (US), Hutchinson, Douglas K. (US), Flentge, Charles A. (US), 
Wagner, Rolf (US), Maring, Clarence J. (US), Tufano, Michael D. (US), Betebenner, 
David A. (US), Rockway, Todd W. (US), Liu, Dachun  (CN), Pratt, John K. (US), 
Sarris, Kathy (US), Woller, Kevin R. (US), Wagaw, Seble H. (US), Califano, Jean C. 
(US), Li, Wenke (CN), Caspi, Daniel D. (US), Bellizzi, Mary, E. (US), Gao, Yi (US) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Hợp chất có hoạt tính kháng virut và dược phẩm chứa nó 

  (57)   Sáng chế đề xuất hợp chất có tác dụng ức chế sự sao chép của virut gây bệnh viêm gan C 
(Hepatitis C virus: HCV). Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này, 
dược phẩm chứa hợp chất này có tác dụng điều trị bệnh nhiễm HCV của nó.  
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(11) 40262 
(21) 1-2014-01207 (51) 7 C10L  1/182,  1/02,  1/04 

(22) 14.09.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/KR2012/007385 14.09.2012 (87) WO/2013/039354 A3 21.03.2013 
(30) 10-2011-0092854      14.09.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2014 
(75) LEE, YONG-MAN  (KR) 

Calmsesang Pre-school, 343-1, Sinwol-ri, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonansi, 
Chungcheongnamdo 331-835, Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong chứa 

butanol sinh học 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong. Chế 
phẩm này chứa: 1-88% trọng lượng butanol sinh học, hoặc hỗn hợp của butanol sinh học 
và; 3-75% trọng lượng của dung môi hydrocacbon parafin; 3-35% trọng lượng của 
toluen; và 6-30% trọng lượng xylen, tính trên tổng trọng lượng của chế phẩm.  
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(11) 40263 
(21) 1-2014-01283 (51) 7 G01S  13/40, G08B  13/16, A61B  

5/00,  5/08,  5/107,  5/11, F21V  
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(22) 21.09.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2012/074299   21.09.2012 (87) WO/2013/042786 28.03.2013 
(30) 2011-205460 21.09.2011 JP 

2012-022579 04.02.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2014 
(75) SAITOH MITSUMASA  (JP) 

7-8, Torigoe, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0064, Japan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị phát hiện sự bất thường của cơ thể người sử dụng rađa 

sóng đứng và phương pháp vận hành thiết bị này 

  (57)   Sáng chế đề xuất thiết bị phát hiện sự bất thường của cơ thể người sử dụng rađa sóng 
đứng và phương pháp vận hành thiết bị này. Trong đó, các điôt phát sáng (LED) được 
sắp xếp theo vòng tròn, môđun laze sóng đứng, đế có bộ phận tính toán được bố trí trên 
đó, và bộ điều khiển LED được đặt bên trong vỏ. Đèn chiếu sáng được chiếu ra ngoài từ 
các LED, và các vi sóng được truyền từ môđun laze sóng đứng và các sóng phản xạ được 
phát hiện. Bộ phận tính toán kết hợp sóng truyền và sóng phản xạ để phát hiện sóng 
đứng, và khoảng cách đến cơ thể mà sóng được phản xạ và sự dịch chuyển nhỏ (ví dụ, 
nhịp tim và nhịp thở) của cơ thể được phát hiện dựa vào sóng đứng. Do vậy, nếu chỉ lắp 
đặt thiết bị này vào vị trí mà có sẵn sự chiếu sáng trong nhà vệ sinh, phòng tắm, hành 
lang, và vị trí tương tự cũng cho phép phát hiện vị trí của người ở trong đó, và nhịp thở, 
nhịp tim, và các thông số tương tự cũng được phát hiện, và cho phép phát hiện chính xác 
những thay đổi bất thường có liên quan đến các bệnh lý của con người.  
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(21) 1-2014-01290 (51) 7 H04W  12/08,  12/10,  4/00,  68/00, 

H04L  29/06 
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(30) 2011-236699   28.10.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2014 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8001, Japan 
(72) ZHANG, Xiaowei (CN), PRASAD, Anand Raghawa (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông và phương pháp điều khiển truyền 

thông dùng cho hệ thống truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống truyền thông bao gồm: mạng; các máy phục vụ truyền thông 
kiểu máy (MTC); và thiết bị MTC, trong đó mạng giữ danh sách các máy phục vụ MTC 
được cấp phép để gửi tín hiệu khởi động đến thiết bị MTC và loại khởi động mà máy 
phục vụ MTC được cấp phép để gửi, và trong đó theo danh sách này, mạng xác minh 
liệu máy phục vụ MTC có được phép gửi tín hiệu khởi động đến thiết bị MTC hay không 
và liệu tín hiệu khởi động có được cấp phép để gửi hay không. Sáng chế cũng đề xuất 
phương pháp điều khiển truyền thông dùng cho hệ thống truyền thông.  
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(21) 1-2014-01403 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/381,  

31/4353,  31/4985, A61P  35/00,  
37/00, C07D  471/14,  487/04,  
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(22) 02.11.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2012/063194 02.11.2012 (87) WO2013/067274 10.05.2013 
(30) 61/555,393      03.11.2011 US 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) James John Crawford (GB), Daniel Fred Ortwine (US), BinQing Wei (CN), Wendy B. 

Young (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất heteroaryl pyridon và aza-pyridon dùng làm chất 

ức chế hoạt tính Bruton Tyrosin Kinaza (BTK) và dược phẩm 

chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hợp chất heteroaryl pyridon và aza- pyridon công thức (I):  
 

  
 

trong đó một hoặc hai trong số các biến X1, X2, X3 là N và các chất đồng phân đối ảnh, 
các chất hỗ biến và muối dược dụng của nó. Hợp chất theo sáng chế hữu ích để làm chất 
ức chế hoạt tính Bruton Tyrosin Kinaza (BTK) và để điều trị các rối loạn miễn dịch như 
viêm gây ra bởi kinaza BTK. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(72) CARDOSA, Mary, Jane (MY), JAMlLUDDlN, Mohamad, Fakruddin (US), HAMlD, 
Sharifah, Binti (MY) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vacxin kháng virut đường ruột ở người và phương pháp sản 

xuất vacxin này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vacxin kháng virut đường ruột ở người. Vacxin này chứa hạt giống 
virut, hạt giống virut chứa polypeptit của Enterovirut. Ngoài ra. sáng chế còn dề cập đến 
catxet biểu hiện chứa gen khởi đầu được liên kết có điều khiển với axit nucleic mã hóa 
hạt giống virut và phương pháp sản xuất vacxin này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.05.2014 
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330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
(72) SEO, Sang Hyun (KR), CHO, Seong Jun  (KR), KANG, Kyung Il (KR), PARK, Min 

Ju  (KR), YANG, Tae Joo  (KR), PARK, Seung Won (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế biến gluten ngô lên men, gluten ngô lên men 

và chất phụ gia thức ăn gia súc chứa gluten ngô này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế biến gluten ngô lên men nhằm cải thiện chất 
lượng của gluten ngô, là nguồn protein thực vật, đến gluten ngô lên men được sản xuất 
bằng phương pháp này, và chất phụ gia thức ăn gia súc chứa nó. Sáng chế đề cập đến 
gluten ngô lên men chất lượng cao có các đặc tính cải thiện dùng làm nguồn protein 
trong thức ăn gia súc bằng cách cấy chủng Bacillus sp. vào gluten ngô, là nguồn có hàm 
lượng protein cao nhưng ít được sử dụng do có độ tiêu hoá thấp, và nuôi cấy pha rắn 
chủng Bacillus sp. này, và phương pháp chế biến nó.  
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(11) 40268 
(21) 1-2014-01518 (51) 7 B66C 3/00, 13/40 

(22) 09.05.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ minh hiếu Cẩm Phả  (VN)

Tổ 33, khu Đông Tiến 2, phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Trần Văn Thiện (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 
(54) Gầu ngoạm có một pít-tông được điều khiển từ xa bằng sóng 

radio 

  (57)    Sáng chế đề cập đến gầu ngoạm có một pít-tông được điều khiển từ xa bằng sóng radio, 
cụ thể là gầu ngoạm có một pít-tông được điều khiển từ xa bằng sóng radio với dung tích 
đa dạng như dung tích 3m3, 5m3, 7m3, 10m3, 15m3, 20m3, 25m3, 30m3 nhằm mục đích sử 
dụng để bốc, xếp và vận chuyển hàng. Gầu ngoạm có một pít-tông được điều khiển từ xa 
bằng radio theo sáng chế bao gồm cụm xà trên (1), cụm di chuyển trên (2) cụm di 
chuyển dưới (3), cụm tay gầu (4) và cụm cánh gầu (5).  
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(21) 1-2014-01580 (51) 7 G06F  3/033, A61H  23/02 

(22) 17.10.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2012/076790    17.10.2012 (87) WO 2013/058266 A1 25.04.2013 
(30) 2011-243904     19.10.2011 JP 
(71) ART-FACTORY CO., LTD.  (JP) 

2-20-12, Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan 
(72) AKIHISA, Yuichi (JP), SUZUKI, Fumihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chuột máy tính quang được tích hợp bộ xoa bóp 

  (57)     Sáng chế đề xuất chuột máy tính quang được tích hợp bộ xoa bóp được tạo kết cấu sao 
cho phần bề mặt đáy của chuột máy tính quang được tạo thành hình dạng lõm cong vào 
phía trong thân chính của chuột, bộ rung xoa bóp được bố trí theo kiểu nhô ra tại vị trí 
được làm lõm cong vào phía trong thân chính của bề mặt đáy của chuột, và một trong 
hai công tắc bất kỳ để điều khiển hoạt động của chuột máy tính được sử dụng để bật 
hoặc tắt bộ nguồn cấp điện tới bộ rung xoa bóp, và để chọn chế độ rung. Do đó, người 
dùng chuột sử dụng gan bàn tay cầm chuột để làm cho phần lõm vào phía trong thân 
chính của bề mặt đáy của chuột máy tính quang tiếp xúc với bộ rung xoa bóp để thực 
hiện xoa bóp.  
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(11) 40270 
(21) 1-2014-01595 (51) 7 G06F  7/00 

(22) 16.05.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 2013-111332 27.05.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.05.2014 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Hiroshi Imamura (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin, phương pháp xử lý thông tin và 

phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính 

  (57)   Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý thông tin để điều khiển, trong một vùng chụp ảnh, việc 
chụp các ảnh có độ phóng đại lớn với góc nhìn nhỏ hơn góc nhìn của vùng chụp ảnh 
này, hiển thị cho người vận hành lựa chọn các mẫu cơ bản, mỗi trong số các mẫu này 
đều biểu thị sự phân bố của các vị trí mà tại đó cần lần lượt chụp các ảnh có độ phóng 
đại lớn. Điều kiện chụp ảnh đối với các ảnh có độ phóng đại lớn, vốn được liên kết với 
mẫu cơ bản được chọn từ các mẫu cơ bản, sẽ được điều chỉnh theo lệnh của người vận 
hành. Thiết bị chụp ảnh sẽ được làm cho chụp các ảnh có độ phóng đại lớn trong vùng 
chụp ảnh này theo điều kiện chụp ảnh đã được điều chỉnh.  
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Guangdong 518044, China 

(72) Wen ZHA  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị hội thoại người - máy

  (57)    Sáng chế đề cập đến lĩnh vực công nghệ máy tính và đề xuất thiết bị và phương pháp hội 
thoại người-máy, gồm phương pháp hội thoại người- máy được áp dụng cho máy chủ, 
bao gồm các bước: tiếp nhận dữ liệu trước hội thoại được truyền bởi máy khách thứ 
nhất; lấy dữ liệu sau hội thoại được so khớp với dữ liệu trước hội thoại, dữ liệu sau hội 
thoại bao gồm dữ liệu thứ nhất được thu thập từ ít nhất một máy khách thứ hai; và gửi trả 
dữ liệu sau hội thoại về máy khách thứ nhất. Theo sáng chế, đối với dữ liệu trước hội 
thoại từ máy khách, hội thoại người-máy được hoàn tất bằng cách thu thập dữ liệu từ các 
máy khách khác để so khớp dữ liệu sau hội thoại tương ứng và gửi trả dữ liệu sau hội 
thoại về máy khách truyền dữ liệu trước hội thoại. Nhờ đó, khả năng đáp ứng của máy 
đối với cách diễn đạt phức tạp của người dùng và sự chấp nhận lỗi trong cách diễn đạt 
được cải thiện đáng kể.  
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61/558,370 10.11.2011 US 
61/558,369 10.11.2011 US 

(71) ORYZON GENOMICS, S.A.  (ES) 
C/Sant Ferran, 74, E-08940 Cornellμ de Llobregat, Spain 

(72) ORTEGA MUNOZ, Alberto (ES), FYFE, Matthew Colin Thor  (GB), MARTINELL 
PEDEMONTE, Marc (ES), ESTIARTE MARTINEZ, MarÝa de Ios ¸ngeles (ES), 
VALLS VIDAL, Nuria (ES), KURZ, Guido (DE), CASTRO PALOMINO LARIA, 
Julio Cesar (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất (hetero)aryl xyclopropylamin dùng làm chất ức chế 

demetylaza đặc hiệu lysin 1 (LSD1), quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất (hetero)aryl xyclopropylamin có công thức (I)  
 

  
 

trong đó, các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế 
được dùng làm chất ức chế demetylaza đặc hiệu lysin 1 (LSD1) và hữu dụng để sử dụng 
trong trị liệu, bao gồm, ví dụ, để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ung thư, bệnh và tình 
trạng bệnh lý về thần kinh hoặc sự lây nhiễm virut.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống tạo các cấu trúc từ trường

  (57)   Sáng chế đề cập tới hệ thống tạo các cấu trúc từ tính bao gồm nhiều mạch từ hóa và 
nhiều cuộn cảm ứng được sử dụng để in theo cách dùng từ tính, nhiều nguồn từ tính lên 
trên nhiều mảnh vật liệu có thể từ hóa được. Nhiều mảnh vật liệu có thể từ hóa được có 
thể là đang dịch chuyển trên hệ thống điều khiển chuyển động. Nhiều cuộn cảm ứng có 
thể được định cấu hình trên một hoặc nhiều khung đỡ. Hệ thống điều khiển chuyển động 
có thể là hệ thống truyền tải.  
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(72) Vandenabeele, Steven (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây chuyển gen có tính trạng liên quan đến năng suất được 

tăng cường và phương pháp tạo ra cây chuyển gen này 

  (57)   Nói chung, sáng chế đề cập đến lĩnh vực sinh học phân tử và đề cập đến phương pháp 
tăng cường các tính trạng liên quan đến năng suất khác nhau quan trọng trong kinh tế ở 
cây. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến phương pháp tăng cường các tính trạng liên quan 
đến năng suất ở cây bằng cách điều biến sự biểu hiện ở cây của axit nucleic mã hóa cho 
polypeptit giống PRR (Pseudo Response Regulator-like: giống yếu tố điều hòa giả đáp 
ứng). Sáng chế cũng đề cập đến cây có sự biểu hiện được điều biến của axit nucleic mã 
hóa cho polypeptit giống PRR, cây này có các tính trạng liên quan đến năng suất được 
tăng cường so với cây đối chứng. Sáng chế còn đề xuất axit nucleic mã hóa cho 
polypeptit giống PRR chưa biết cho đến nay, và cấu trúc chứa nó, hữu dụng để thực hiện 
phương pháp theo sáng chế.  
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(72) Deepak Goswami (IN), Diwakar Varshney (IN), Sumeet Verma (IN), Vikram Puri (IN)
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị bảo vệ cho khóa dạng trụ trên phương tiện xe cộ 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị bảo vệ cho ổ khóa hình trụ ở xe cộ. Thiết bị bảo vệ cho ổ 
khóa hình trụ ở xe cộ theo sáng chế bao gồm thân gắn (300) và nắp, nắp này được gắn 
đồng trục trên thân gắn (300) và quay được, nắp (100) này gồm có hốc nhận khóa từ 
được đặt ở tâm (102) và lỗ lồng chìa khóa (101), lỗ lồng chìa khóa (101) này của nắp 
được sắp thẳng hàng với lỗ lồng chìa khóa (401) của ổ khóa hình trụ, tấm đậy (200) 
được lắp đặt giữa thân gắn (300) và nắp (100) này và được gắn quay được quanh trục 
trên trục đứng (302) ở thân gắn (300) và đồng thời tấm đậy này được cấu tạo để vận 
hành được ở phía chu vi của nắp hoặc mặt trong ở trên đỉnh của nắp, lên đến chiều dài 
được xác định trước, do vậy mà đạt được chuyển dịch ghép đôi giữa nắp và tấm đậy để 
không che phủ hoặc che phủ lỗ lồng chìa khóa (401) của ổ khóa hình trụ trong khi quay 
nắp.  
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(72) SHIN, Won Sik (KR), PARK, Hye Ok (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ lọc sinh học, thiết bị và phương pháp để loại bỏ các chất có 

mùi hôi và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

  (57)   Sáng chế đề cập đến bộ lọc sinh học để loại bỏ chất có mùi hôi và hợp chất hữu cơ dễ 
bay hơi. Bộ lọc này bao gồm ống xốp có khả năng cấp một hoặc nhiều nguồn cacbon và 
oxy làm nguồn chất dinh dưỡng và môi trường thích hợp cho sự sinh trưởng của vi sinh 
vật. Bộ lọc này còn bao gồm lồng được lèn giá thể bọt polyuretan, làm tăng lượng vi sinh 
vật bám vào giá thể này và ngăn ngừa sự nén của giá thể, từ đó cải thiện hiệu suất loại bỏ 
mùi hôi và độ bền của bộ lọc. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị bao gồm tổ hợp của bộ 
lọc sinh học và bộ lọc hữu cơ tự nhiên, và phương pháp để loại bỏ chất có mùi hôi và hợp 
chất hữu cơ dễ bay hơi, có hiệu suất loại bỏ mùi hôi cải thiện.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) N-(3[3-[2-cloro-5-(metoxy)phenyl]aminoquinoxalin-2-

yl)amino]sulfonylphenyl)-2-merylalaninamit làm chất ức 

chế phosphatiđylinositol 3-kinaza để điều trị khối u ác tính 

tăng sinh mô bạch huyết 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức A được sử dụng để điều trị chứng tăng sinh 
mô bạch huyết ác tính, trong đó liệu pháp này bao gồm việc cung cấp cho bệnh nhân 
một lượng hữu hiệu của hợp chất này. 
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(72) Tatsumi Yoshio (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) ắc quy kín

  (57)    Sáng chế đề cập đến ắc quy kín bao gồm bình chứa (2), được chia thành nhiều ngăn bình 
điện phân (2S) bởi các vách ngăn bình chứa (21), và nắp (4) có vách ngăn nắp 41 được 
hàn vào vách ngăn bình chứa (21) bằng cách bịt kín nhiệt. Mỗi vách ngăn bình chứa (21) 
bao gồm phần nghiêng của bình chứa 5x được tạo ra tại vị trí cao hơn đầu trên của thành 
bên bình chứa từ (2a) đến (2d), mỗi vách ngăn nắp (41) bao gồm phần nghiêng của nắp 
(6x) được tạo ra để phù hợp với phần nghiêng của bình chứa (5x), và phần dẫn hướng (6) 
để chỉnh thẳng vị trí của phần nghiêng của bình chứa (5x) với phần nghiêng của nắp (6x) 
được lắp vào phần nghiêng của nắp (6x).  
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(11) 40279 
(21) 1-2014-01721 (51) 7 D01H  9/04,  9/08 

(22) 27.05.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 2323/CHE/2013 28.05.2013 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.05.2014 
(71) LAKSHMI MACHINE WORKS LTD.  (IN) 

Perianaickenpalayam, Coimbatore - 641 020, Tamilnadu State, India 
(72) Srinivasan Rajasekaran (IN), Kasidurmam Manickam Subramaniam (IN), Natarajan 

Vijay mohan (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Cơ cấu tay đổ sợi dùng cho máy xe sợi

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu tay đổ sợi dùng cho máy xe sợi, tương tự như khung tốc độ. Cơ 
cấu tay đổ sợi này bao gồm nhiều cụm tay đổ sợi, cụm tay đổ sợi này giúp thay thế búp 
sợi thô đầy bằng ống búp sợi rỗng trong quá trình đổ sợi. Cấu trúc của mỗi cụm tay đổ sợi 
được thay đổi theo cách để nó có thể loại bỏ khả năng va chạm trong quá trình đổ sợi.  
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(11) 40280 
(21) 1-2014-01738 (51) 7 G06F  21/00, H04L  9/08,  9/32, 

H04W  12/04,  12/06 
(22) 31.10.2011 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/FI2011/050953     31.10.2011 (87) WO/2013/064716 10.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2014 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, Fl-02150 Espoo, Finland 
(72) Silke HOLTMANNS (DE), Pekka Johannes LAlTINEN (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo cơ chế an ninh cho mã ngoài 

  (57)  Sáng chế đề cập tới phương pháp để tạo ra cơ cấu an ninh cho mã ngoài, trong đó, 
phương pháp bao gồm bước nhận mã ngoài bao gồm yêu cầu cho chìa khóa tự khởi động 
cụ thể cho máy chủ (Ks_NAF). Phương pháp còn bao gồm xác định bộ phận nhận diện 
máy chủ (NAF-Id) và thẻ bài an ninh. Ngoài ra, phương pháp còn bao gồm bước tạo ra 
chìa khóa tự khởi động cụ thể cho máy chủ (Ks_NAF) dựa trên bộ phận nhận diện máy 
chủ (NAF-Id), và tạo ra chìa khóa tự khởi động cụ thể cho mã ngoài (Ks_is_NAF) sử 
dụng chìa khóa tự khởi động cụ thể cho máy chủ (Ks_NAF) và thẻ bài an ninh. Phương 
pháp cũng bao gồm bước sử dụng chìa khóa tự khởi động cụ thể cho mã ngoài (K_js_ 
NAF) cho cơ cấu an ninh của mã ngoài.  
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(11) 40281 
(21) 1-2014-01754 (51) 7 A61K  31/4709,  9/20,  47/02,  47/32,  

47/36,  47/38, C07D  215/56 
(22) 29.11.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2012/080887     29.11.2012 (87) WO 2013/081044 A1 06.06.2013 
(30) 2011-261727     30.11.2011 JP 
(71) TOYAMA CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

2-5, Nishishinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan 
(72) KAKUDA, Sahoe (JP), MIYAZAKI, Tsutomu (JP), OKADA, Kotaro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Viên nén chứa metansulfonat hydrat của axit 1-xyclopropyl-

8-(diflometoxy)-7-[(1R)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl]-4-

oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic 

  (57)   Sáng chế đề cập đến viên nén chứa metansulfonat của axit 1 -xyclopropyl-8- 
(diflometoxy)-7-[(1R)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl]-4-oxo-1,4- 
dihydroquinolin-3-carboxylic (hợp chất A) với lượng nằm trong khoảng từ 80% đến 
97,5% trọng lượng. Viên nén này có kích cỡ nhỏ hơn viên nén Geninax 200mg hiện có 
bán trên thị trường. Nhờ viên nén này có khả năng ngâm chiết cao, và có độ cứng và tính 
vụn tơi cao, nên sự tuân thủ chế độ thuốc được cải thiện. Do viên nén theo sáng chế 
được bao bằng màng mỏng và vận chuyển nên nó hữu ích dùng để làm viên nén chứa 
hợp chất A nêu trên.  
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(11) 40282 
(21) 1-2014-01767 (51) 7 A61K  9/19,  38/22,  38/26,  38/28,  

47/02,  47/10,  47/12,  47/14,  47/18,  
47/20,  47/22,  9/00,  9/08 

(22) 31.10.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2012/062816 31.10.2012 (87) WO/2013/067022 10.05.2013 
(30) 61/553,388 31.10.2011 US 

61/609,123 09.03.2012 US 
(71) XERIS PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

3208 Red River, Suite 300, Austin, TX 78705, United States of America 
(72) PRESTRELSKI, Steven (US), SCOTT, Nancy (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm điều trị bệnh tiểu đường và phương pháp bào chế chế 

phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm để sử dụng ngoài đường tiêu hóa chứa insulin có bộ nhớ 
pH nằm trong khoảng từ 1 đến 4 hoặc từ 6 đến 8 và dung môi phân cực không proton, 
trong đó insulin được hòa tan trong dung môi phân cực không proton này và insulin 
được hòa tan ở dạng monome và dạng dime ổn định hoặc hỗn hợp của chúng, hàm lượng 
nước trong chế phẩm là nhỏ hơn hoặc bằng 15% trọng lượng/thể tích.  
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(11) 40283 
(21) 1-2014-01788 (51) 7 B62J  35/00 

(22) 02.06.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 2013-117971 04.06.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2014 
(71) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP) 

300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 Japan 
(72) Daisuke IWATA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xe mô tô 

  (57)   Sáng chế đề cập đến xe mô tô có cầu được bố trí giữa các phần phía sau của thanh ốp yên 
xe bên phải và bên trái. Cầu có phần phẳng đặt ở phía trên các thanh ốp yên xe và các 
phần bên phải và bên trái kéo dài xuống phía dưới từ các đầu phải và đầu trái của phần 
phẳng và lần lượt được nối với các thanh ốp yên xe bên phải và bên trái. Ngoài ra, ở vị trí 
bên dưới cầu, cầu phụ là thân tách biệt với cầu, được bố trí ở giữa các phần phía sau của 
các thanh ốp yên xe bên phải và bên trái. Phần sau của bình chứa nhiên liệu đặt ở vị trí 
bên dưới phần phẳng của cầu và được đỡ theo cách sao cho bản cánh được lắp trên các 
giá gắn trên bề mặt phía trên của cầu phụ.  
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(11) 40284 
(21) 1-2014-01789 (51) 7 H05B  37/02,  39/04, G05F  1/00 

(22) 01.11.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/AU2012/001336 01.11.2012 (87) WO 2013/063646 A1 10.05.2013 
(30) 2011904564      03.11.2011 AU 
(71) SCHNEIDER ELECTRIC SOUTH EAST ASIA (HQ) PTE LTD.  (SG) 

10 Ang Mo Kio Street 65, #01-01/03 Techpoint, Singapore 569059, Singapore 
(72) STELMACH, Aleksander Roman (AU), VANDERZON, James Robert (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông và điều khiển góc dẫn trong hệ 

thống điều khiển tải được điều khiển pha, thiết bị tạo xung 

dòng điện và chỉ báo sự thay đổi mức, thiết bị điều khiển góc 

dẫn  từ xa, thiết bị tải được điều khiển pha và hệ thống điều 

khiển tải được điều khiển pha 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông và điều khiển góc dẫn trong hệ thống 
điều khiển tải được điều khiển pha, phương pháp bao gồm các bước: tạo xung dòng điện 
có mức biên độ thứ nhất và độ rộng trong suốt khoảng thời gian không dẫn điện và 
truyền xung dòng điện tạo ra tới ít nhất một thiết bị điều khiển từ xa qua dây dẫn; ánh 
xạ góc dẫn vào thời gian ánh xạ bên trong xung dòng điện, thay đổi mức xung dòng 
điện; chỉ báo góc dẫn ở bộ chỉ báo góc dẫn thứ nhất; kiểm tra mức xung dòng điện ở bộ 
điều khiển góc dẫn và tạo tín hiệu tới bộ điều khiển góc dẫn; kiểm tra mức xung dòng 
điện ít nhất ở mỗi thiết bị điều khiển từ xa; và chỉ báo góc dẫn bởi bộ chỉ báo góc dẫn ít 
nhất ở mỗi thiết bị điều khiển từ xa. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị tạo xung dòng 
điện và chỉ báo sự thay đổi mức, thiết bị điều khiển góc dẫn từ xa và thiết bị tái được 
điều khiển pha.  
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(11) 40285 
(21) 1-2014-01792 (51) 7 A61K  9/08,  31/122,  33/30,  47/32,  

47/36,  31/045,  31/125,  47/02,  
47/34,  47/38, A61P  27/02 

(22) 31.10.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2012/078128     31.10.2012 (87) WO/2013/065720 10.05.2013 
(30) 2011-240167     01.11.2011 JP 
(71) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

8-1, Tatsuminishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 5448666, Japan 
(72) MATSUMURA, Yasuko (JP), FURUMIYA, Chinatsu (JP), ITOH, Masashi  (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm trong nước để sử dụng trong nhãn khoa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm trong nước để sử dụng trong nhãn khoa chứa (A) 
tepenoit, (B) kẽm clorua và (C) ít nhất một thành phần được chọn từ nhóm bao gồm hợp 
chất polyme có gốc xenluloza, polyme có gốc vinyl, polyetylen glycol và dextran. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp ức chế sự hút bám của tepenoit trong chế phẩm 
trong nước để sử dụng trong nhãn khoa này với vật chứa, nhờ đó tạo ra chế phẩm có thể 
ức chế việc giảm lượng tepenoit trong thời gian dài, phương pháp tăng cường tác dụng ức 
chế sự giải phóng histamin của chế phẩm và phương pháp truyền tác dụng ức chế các 
dịch tiết ra từ mắt tới chế phẩm này.  
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(11) 40286 
(21) 1-2014-01793 (51) 7 A61K  9/08,  33/30,  47/10,  31/045,  

47/02, A61P  27/02 
(22) 31.10.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2012/078126 31.10.2012 (87) WO/2013/065719 10.05.2013 
(30) 2011-240145 01.11.2011 JP 
(71) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

8-1, Tatsuminishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 5448666, Japan 
(72) MATSUMURA, Yasuko (JP), FURUMlYA, Chinatsu (JP), ITOH, Masashi  (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm trong nước để sử dụng trong nhãn khoa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm trong nước để sử dụng trong nhãn khoa có độ pH lớn hơn 
hoặc bằng 7, chứa tepenoit và kẽm clorua. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp ức chế sự hút bám của tepenoit trong chế phẩm trong nước để sử dụng trong nhãn 
khoa này với vật chứa, nhờ đó tạo ra chế phẩm có thể ức chế việc giảm lượng tepenoit 
trong thời gian dài, phương pháp tăng cường tác dụng ức chế sự giải phóng histamin của 
chế phẩm và phương pháp truyền tác dụng ức chế các dịch tiết ra từ mắt tới chế phẩm 
này.  
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(11) 40287 
(21) 1-2014-01795 (51) 7 C09D  133/06, C08K  5/5435,  5/544 

(22) 03.12.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2012/074228 03.12.2012 (87) WO 2013/079718 A1 06.06.2013 
(30) 11191799.3      02.12.2011 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2014 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) LOCK, Kam (GB), DUCROCQ, M Laudine (FR), MARAL, Jean-Luc (FR), SMETS, 

Gregory (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ hai thành phần, hộp đựng thực phẩm hoặc đồ 

uống và phương pháp khắc phục vết trầy xước trên hộp đựng 

thực phẩm hoặc đồ uống sử dụng chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ hai thành phần, thích hợp để phủ lên nền kim loại, cụ 
thể là hộp đựng thực phẩm và đồ uống, chế phẩm phủ này chứa: thành phần thứ nhất bao 
gồm vật liệu cao su acrylic; và thành phần thứ hai bao gồm vật liệu chức silan. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp khắc phục vết trầy xước trên hộp, đựng thực 
phẩm hoặc đồ uống có sử dụng chế phẩm phủ theo sáng chế.  
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(11) 40288 
(21) 1-2014-01831 (51) 7 A01C  11/02 

(22) 04.06.2014 (43) 25.12.2014 
(30) JP2013-118151 04.06.2013 JP 

JP2013-135393 27.06.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2014 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, JAPAN 
(72) Kazuhiro Naka (JP), Tooru Fukui  (JP), Takuya Okada  (JP), Masanori Seike  (JP), 

Masaru Nomura  (JP), Hikaru Osano  (JP), Satoshi Kato  (JP), Makoto Yamaguchi  
(JP), Torizu Tatsuyuki  (JP), Daisuke Imaizumi (JP), Naoki Hotta  (JP), Manabu 
Takahashi (JP), Takayuki Fujishiro  (JP), Hideki Yamashita  (JP), Shuhei Kawakami  
(JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy trồng cây con 

  (57)   Sáng chế đề xuất máy trồng cây con gồm thân xe (2), cơ cấu thanh truyền nâng (3), bộ 
phận trồng cây (4) ở phía sau của thân xe (2) để di chuyển lên và xuống nhờ cơ cấu 
thanh truyền nâng (3); dụng cụ san bằng (27) ở phía sau của thân xe (2) để san bằng bề 
mặt ruộng; trong đó bệ đỡ san bằng (76) để đỡ dụng cụ san bằng (27) được lắp ở phía 
trước của bệ đỡ san bằng (76); các cần quay san bằng thứ nhất bên phải và bên trái (75a) 
để nối các đầu bên phải và bên trái của dụng cụ san bằng (27) và bệ đỡ san bằng (76) 
được lắp, cần quay san bằng thứ hai (75b) được lắp giữa các cần quay san bằng thứ nhất 
bên phải và bên trái (75a), cần quay san bằng thứ hai (75b) được lắp dụng cụ nâng san 
bằng (77) để di chuyển dụng cụ san bằng (27) lên và xuống.  
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(11) 40289 
(21) 1-2014-01843 (51) 7 B62J 19/00 

(22) 05.06.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 201320326778.2 07.06.2013 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2014 
(71) GIANT (KUNSHAN) CO., LTD.  (CN) 

NO. 889, HONGHU RD., KUNSHAN CITY 215300, CHINA, P.R.C. 
(72) CHEN, Jack (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm khung xe đạp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm khung xe đạp gồm gióng đầu, gióng đứng, chi tiết liên kết, và 
giá đỡ. Chi tiết liên kết có phần thứ nhất, hai phần thứ hai và hai phần định vị. Phần thứ 
nhất được nối với gióng đứng. Hai phần định vị cách nhau một khoảng và kéo dài một 
khoảng về phía gióng đầu từ phần thứ nhất để cùng nhau tạo ra phần giới hạn giữa 
chúng. Hai phần thứ hai được nối với gióng, đầu và được đặt giữa gióng đầu và hai phần 
định vị. Giá đỡ được lắp tháo ra được vào phần giới hạn tương ứng với chi tiết liên kết để 
chứa vật dụng hoặc phụ kiện cầm tay. Do đó, sáng chế giúp cho người đạp xe có thể lấy 
vật dụng hoặc phụ kiện cầm tay ra và đặt vật dụng hoặc phụ kiện cầm tay vào giá đỡ ở tư 
thế đạp xe tự nhiên của họ.  
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(11) 40290 
(21) 1-2014-01952 (51) 7 H04W  4/02 

(22) 04.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/CN2013/072154 04.03.2013 (87) WO 2013/139203 A1 26.09.2013 
(30) 201210080101.5      23.03.2012 CN 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian Shenzhen, Guangdong 
518044, China 

(72) TAO, Yucao (CN), ZHOU, Tao (CN), MENG, Jinfeng  (CN), DONG, Xijun  (CN), 
ZHONG, Rui (CN), YU, Jun  (CN), WANG, Boqiang  (CN), LIAN, Han  (CN), 
ZHENG, Chunlei (CN), WANG, Wei (CN), LIU, Yu  (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tương tác, thiết bị đầu cuối người sử dụng, máy 

phục vụ và hệ thống, phương tiện lưu trữ máy tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tương tác dựa trên vị trí, thiết bị đầu cuối người sử 
dụng, máy phục vụ, hệ thống và phương tiện lưu trữ máy tính, liên quan đến lĩnh vực 
máy tính. Phương pháp này bao gồm các bước: gửi tọa độ địa lý của vị trí của người sử 
dụng đến máy phục vụ vị trí; nhận từ máy phục vụ vị trí và hiển thị danh sách POI chứa 
ít nhất một POI tương ứng với tọa độ địa lý; thu được lệnh tạo nhóm, và yêu cầu tạo 
nhóm được gửi đến máy phục vụ đăng nhập dựa trên lệnh tạo nhóm; và tương tác được 
thực hiện với máy phục vụ đăng nhập dựa trên nhóm để cung cấp cho người sử dụng 
dịch vụ tương tác trong nhóm, trong đó nhóm được tạo ra bởi máy phục vụ đăng nhập 
dựa trên POI được mang theo trong yêu cầu tạo nhóm. Theo phương pháp này, nhóm 
được tạo ra dựa trên POI tương ứng với tọa độ địa lý, và dịch vụ tương tác được cung cấp 
cho người sử dụng dựa trên nhóm, và nhờ đó mở rộng chế độ tương tác và phạm vi của 
dịch vụ dựa trên vị trí, và đạt được sự chia sẻ thông tin tốt hơn giữa những người sử 
dụng.  
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(11) 40291 
(21) 1-2014-01955 (51) 7 C07H  19/06,  19/16, A61K  

31/7072,  31/708, A61P  31/14 
(22) 17.12.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2012/075688 17.12.2012 (87) WO/2013/092447 27.06.2013 
(30) 61/577,712      20.12.2011 US 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) SMITH, Mark (GB), TALAMAS, Francisco Xavier (US), ZHANG, Jing (US), 

ZHANG, Zhuming (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị hoặc ngăn ngừa nhiễm virut viêm 

gan C và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  
 

  
 
Hợp chất này dùng để điều trị hoặc ngăn ngừa nhiễm virut viêm gan C. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 40292 
(21) 1-2014-01981 (51) 7 B62L  3/08 

(22) 17.06.2014 (43) 25.12.2014 
(30) JP2013-127825 18.06.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.06.2014 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHlKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Takanobu FUSHIMI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe dạng yên ngựa được trang bị kết cấu hệ thống phanh liên động. Kết 
cấu này tạo ra lực phanh như được thiết kế để hoạt động một cách hiệu quả nhằm đáp lại 
lực được tạo ra bằng cách vận hành của các tay phanh ngay cả khi các phanh đĩa được sử 
dụng cho cả phanh bánh trước lẫn phanh banh sau. Xe máy (1) bao gồm tay phanh phải 
(50); tay phanh trái (60), bộ cân bằng (70) để phân phối lực vận hành đưa đến tay phanh 
trái (60) giữa cơ cấu phanh bánh trước (30) và cơ cấu phanh bánh sau (40); và dây liên 
động (75) truyền lực vận hành được phân phối từ bộ cân bằng (70) đến cơ cấu phanh 
bánh trước (30). Cơ cấu phanh bánh trước (30) có xi lanh chính (52) được lắp trên tay lái 
trái (12L) hoặc tay lái phải (12R) cùng với tay phanh phải (50), và phanh bánh trước 
(31). Cơ cấu phanh bánh sau (40) có xi lanh chính (62) được lắp trên tay còn lại trong số 
tay lái trái (12L) và tay lái phải (12R) cùng với tay phanh trái (60), và phanh bánh sau 
(41).  
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(11) 40293 
(21) 1-2014-02000 (51) 7 E03B 1/00, F01D 15/00, F04B 17/00 

(22) 18.06.2014 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2014 
(75) 1. Nguyễn Đức Thanh  (VN)

Nhà B22, tổ 122, Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

2. Nguyễn Đức Bình  (VN) 

Nhà B22, tổ 122, Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

3. Nguyễn Đức Anh  (VN) 

Nhà B22, tổ 122, Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

4. Nguyễn Quang Hải  (VN) 

Nhà A6, tổ 122, Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
(54) Hệ thống bơm nước và phát điện

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống bơm nước và phát điện bao gồm: nhà máy điện (7) để tạo 
ra điện năng từ các hệ thống phong điện (24) và/hoặc hệ thống điện mặt trời (11) và kết 
hợp với lưới điện bên ngoài (9) để cấp điện qua dây dẫn (8) cho trạm bơm (2) để hút 
nước thông qua ống hút (3) và đẩy nước qua ống đẩy (4) đến một độ cao nhất định vượt 
được đồi hoặc núi (23), sau đó nước được dẫn xuống trong ống đẩy (4) để chạy tuabin 
phát diện ở trạm phát điện (5) được gắn liền với ống đẩy (4) để tạo ra điện năng, nước ở 
đầu ra của trạm phát điện (5) được dẫn xuống và xả vào vùng môi sinh nhân tạo (15) cần 
phát triển môi sinh động, thực vật; điện năng tạo ra ở trạm phát điện (5) được truyền qua 
dây dẫn (6) đến nhà máy điện (7) để hòa vào lưới điện của nhà máy diện (7), bổ sung 
vào lượng điện của nhà máy điện (7) và bù lại một phần lượng diện tiêu thụ của trạm 
bơm (2) hoặc cung cấp điện năng cho lưới điện bên ngoài (9).  
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(11) 40294 
(21) 1-2014-02001 (51) 7 D05B  23/00,  35/06 

(22) 04.12.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/GB2012/053003 04.12.2012 (87) WO2013/083968 13.06.2013 
(30) 1120923.6      06.12.2011 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2014 
(71) MONTFORT SERVICES SDN. BHD.  (CN) 

Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong 
Kong, China 

(72) Richard STURMAN (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận của máy khâu

  (57)   Sáng chế đề cập đến bộ phận của máy khâu cần được cải tiến để có thể định vị chính xác 
bộ phận đỡ so với chi tiết gia công dệt kết hợp.  

Bộ phận của máy khâu (10), để giữ chặt bộ phận đỡ (16) có các phần thứ nhất và 
thứ hai (30, 32) khác nhau trong vỏ (18) và sau đó giữ chặt bộ phận đỡ (16) và vỏ (18) 
kết hợp với chi tiết gia công dệt (44), bao gồm cụm kim (12) và bộ cảm biến (28). Cụm 
kim (12) bao gồm ít nhất một kim (14) có thể di chuyển một cách tùy chọn qua tấm đỡ 
kim (20) mà khi sử dụng đỡ vỏ (18) và chi tiết gia công dệt (44). Cụm kim (12) cũng bao 
gồm bộ phận điều khiển để điều khiển chuyển động của kim hoặc tùng kim (14) qua tấm 
đỡ kim (20) để tùy ý dẫn động chỉ khâu tương ứng qua ít nhất vỏ (18). Kim này hoặc 
từng kim (14) đồng thời kéo dài qua tấm đỡ kim (20) định ra mốc chi tiết gia công (DwP). 
Bộ phận điều khiển còn điểu khiển dịch chuyển tiến của ít nhất vỏ (18) qua cụm kim 
(12). Bộ cảm biến (28) được bố trí nối thông với bộ phận điều khiển và nằm cách mốc 
chi tiết gia công một khoảng cách định trước (D1). Bộ cảm biến (28) khi sử dụng phát 
hiện phần chuyển tiếp (42) giữa các phần khác nhau thứ nhất và thứ hai (30, 32) của bộ 
phận đỡ (16) mà nằm bên trong vỏ (18) được đỡ bởi tấm đỡ kim (20). Bộ cảm biến (28) 
gừi thông tin phát hiện được của phần chuyển tiếp (42) tới bộ phận điều khiển nhờ đó bộ 
phận điều khiển hạn chế sự dịch chuyển tiến của vỏ (18) và bộ phận đỡ (16) qua cụm 
kim (12) để định vị phần chuyển tiếp (42) so với mốc chi tiết gia công (DwP).  
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(11) 40295 
(21) 1-2014-02023 (51) 7 B65G  53/12,  53/54,  53/60, F16K  

17/164 
(22) 23.11.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/IB2012/056690    23.11.2012 (87) WO2013/076704 30.05.2013 
(30) BO2011A000668    23.11.2011 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2014 
(71) WAMGROUP S.P.A.  (IT) 

Strada degli Schiocchi, 12, Modena, Italy 
(72) MARCHESINI, Vainer (IT), GOLINELLI, Luca (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Van giảm áp dùng cho các thùng chứa, cụ thể là các xilô, phù 

hợp để tải các sản phẩm rắn rời bằng khí nén 

  (57)   Sáng chế này đề cập đến van giảm áp (1) dùng cho các thùng chứa (3) phù hợp để tải các 
sản phẩm rắn rời bằng khí nén, cụ thể là các xilô. Van (1) bao gồm thân van (2), có đầu 
thứ nhất mà nối thông khí nén với bên trong của thùng chứa (3) và đầu thứ hai mà được 
kết hợp với bộ phận điều khiển dòng chảy (7), chịu tác động của màng đóng (8) tương 
ứng. Bộ phận điều khiển dòng (7) thiết lập một cách định kỳ việc nối thông chất lưu giữa 
thân van (2) và ống dẫn (22) nối với bên ngoài. Van (1), khác biệt ở chỗ, ít nhất một 
phần của ống dẫn (22) nối với bên ngoài được tạo phù hợp để tạo ra biến dạng đàn hồi 
bởi sự chênh áp suất tồn lại giữa bên trong của thùng chứa (3) và bên trong của bản thân 
ống dẫn (22).  
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(11) 40296 
(21) 1-2014-02034 (51) 7 E06B  5/16,  3/76 

(22) 22.11.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/NO2012/050234 22.11.2012 (87) WO2013/077745 A1 30.05.2013 
(30) 20111608      22.11.2011 NO 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2014 
(71) BOCON HOLDING AS  (NO) 

Tollbugt, 9/11 N-8001 Bodo.(NO) 
(72) DOBAKK, Espen (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Cánh cửa chống cháy 

  (57)   Sáng chế đề cập đến cánh cửa chống cháy dùng trong các ngành công nghiệp và để lắp 
vào các lỗ cửa trong các kết cấu như các tòa nhà, tàu thuyền và/hoặc các kho chứa dầu 
và khí đốt trên đất liền và biển, trong đó cửa chống cháy với cánh cửa chống cháy này 
giúp tạo lối đi giữa các phân khác nhau của các kết cấu này. Cánh cửa chống cháy được 
cấu tạo để hoạt động như vật chắn phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành để chống việc lan 
tỏa của ngọn lửa, khói và/hoặc áp lực. Cánh cửa này gồm hai phần cánh, trong đó mỗi 
phần cánh gồm một bề mặt chính. Những phần cánh được lắp ráp tạo ra khoảng trống ở 

giữa chúng mà không cần các thành phần làm cứng bên trong khoảng trống này. ít nhất 
một bề mặt chính là bề mặt cong đơn.  
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(11) 40297 
(21) 1-2014-02040 (51) 7 A61P  35/00, A61K  38/00,  39/00,  

39/395 
(22) 21.11.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2012/066205 21.11.2012 (87) WO 2013/078271 30.05.2013 
(30) 61/562,157 21.11.2011 US 

61/639,452 27.04.2012 US 
(71) IMMUNOGEN, INC.  (US) 

830 Winter Street Waltham, MA 02451, United States of America 
(72) SETIADY, Julianto (US), PARK, Peter, U. (US), CHITTENDEN, Thomas (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm chứa thể liên hợp miễn dịch kháng yếu tố sinh 

trưởng biểu bì (EGFR) để ức chế sự sinh trưởng của các tế bào 

khối u kháng liệu pháp điều trị bằng EGFR 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa một lượng hữu hiệu thể liên hợp miễn dịch kháng 
yếu tố sinh trưởng của các tế bào khối u đã phát triển cơ chế kháng EGFR và/hoặc ALK. 
Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm nêu trên dùng để điều trị cho đối tượng có tế bào của 
khối u kháng.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
95 

(11) 40298 
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31/495, A61P  7/00 
(22) 29.11.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2012/066938 29.11.2012 (87) WO2013/082210 06.06.2013 
(30) 61/564,559 29.11.2011 US 

61/614,292 22.03.2012 US 
61/641,698 02.05.2012 US 
61/666,291 29.06.2012 US 

(71) PEROSPHERE INC.  (US) 
20 Kenosia Avenue, Danbury, CT 06810, United States of America 

(72) STEINER, Solomon, S. (US), LAULICHT, Bryan, E. (US), BAKHRU, Sasha, H. (US), 
MATHIOWITZ, Edith (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất đảo ngược tác dụng chống đông

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất đảo ngược tác dụng chống đông máu, phương pháp điều chế 
hợp chất này, dược phẩm chứa hợp chất này và kit chẩn đoán chứa hợp chất này.  
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(11) 40299 
(21) 1-2014-02077 (51) 7 C12N  15/37, A61K  39/295, A61P  

35/00, C12N  15/62 
(22) 03.12.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/IB2012/056912    03.12.2012 (87) WO/2013/080187 06.06.2013 
(30) 2011/08841    01.12.2011  ZA 
(71) UNIVERSITY OF CAPE TOWN  (ZA) 

Lovers Walk, Rondebosch, 7701 Cape Town, South Africa 
(72) Rybicki, Edward Peter (ZA), Hitzeroth, lnga Isabel (ZA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt giống virut papillomavirut ở người dạng khảm, phương 

pháp sản xuất hạt giống virut này và dược phẩm chứa hạt 

giống virut này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hạt giống virut (VLP) papillomavirut ở người (HPV) dạng khảm có 
đường kính khoảng 30nm, phương pháp sản xuất hạt giống virut này và dược phẩm chứa 
hạt giống virut này. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều trị và/hoặc điều trị dự 
phòng bệnh nhiễm HPV và/hoặc bệnh ung thư cổ bằng cách sử dụng VLP HPV dạng 
khảm theo sáng chế cho đối tượng.  
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(11) 40300 
(21) 1-2014-02106 (51) 7 C07D  215/12,  401/12,  409/12,  

409/14,  471/04, C07F  7/08, A61K  
31/47,  31/4709,  31/4375, A61P  
33/10 

(22) 07.11.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2012/063802 07.11.2012 (87) WO2013/081783 06.06.2013 
(30) 61/563,926      28.11.2011 US 
(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, United States of America 
(72) LAHM George Philip (US), KAR Moumita (IN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất sulfonamit có tác dụng trừ giun sán và chế phẩm 

chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1, N-oxit, và muối của nó,  
 

  
 
trong đó Q, A, Rl, R2, R3 và n được xác định như được nêu trong bản mô tả. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất có công thức 1. Hợp chất và chế phẩm 
này có tác dụng diệt ký sinh trùng để điều trị bệnh nhiễm giun sán ở động vật.  
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(11) 40301 
(21) 1-2014-02126 (51) 7 A61K  9/00,  9/107 

(22) 07.12.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2012/068615 07.12.2012 (87) WO 2013/086449 13.06.2013 
(30) 61/568,089 07.12.2011 US 

61/625,401 17.04.2012 US 
(71) ALLERGAN, INC.  (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, United States of America 
(72) VEHIGE, Joseph G. (US), SIMMONS, Peter A. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm và nhũ tương hữu dụng làm nước mắt nhân tạo để 

điều trị bệnh khô mắt 

  (57)   Sáng chế đề xuất nhũ tương không chứa muối dùng để điều trị bệnh khô mắt và tình 
trạng bệnh lý khác về mắt, trong đó nhũ tương này chứa dầu thầu dầu và không chứa dầu 
oliu, do đó nó kéo dài thời gian phá vỡ màng nước mắt ("Tear Break-Up Time", TBUT) 
và tạo ra cảm giác thoải mái hơn.  
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(11) 40302 
(21) 1-2014-02133 (51) 7 G07D  7/08 

(22) 07.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2013/052404 07.02.2013 (87) WO 2013/124160 A1 29.08.2013 
(30) 12001217.4      23.02.2012 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2014 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) Edgar Muller  (CH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Tài liệu và vật phẩm mang thông tin nghe được, phương pháp 

sản xuất tài liệu và vật phẩm này và thiết bị đọc để xác thực 

tài liệu và vật phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tài liệu và vật phẩm mang thông tin để xác thực bằng âm thanh tài 
liệu và vật phẩm đã nêu, trong đó thông tin hiện diện trong hoặc trên tài liệu và vật phẩm 
đã nêu dưới dạng hàm mật độ phổ tần số và thời gian (ảnh phổ), ảnh phổ được thể hiện 
bằng cách sử dụng phương tiện bảo an tài liệu. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
sản xuất tài liệu và vật phẩm đã nêu; thiết bị đọc để hiển thị thông tin xác thực bằng âm 
thanh nghe được từ tài liệu và vật phẩm đã nêu; phương pháp xác thực tài liệu và vật 
phẩm đã nêu và việc sử dụng ảnh phổ cho các mục đích xác thực tài liệu.  
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(11) 40303 
(21) 1-2014-02177 (51) 7 F23G  5/44,  5/14,  5/46 

(22) 07.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/KR2013/000965 07.02.2013 (87) WO 2013/129784 06.09.2013 
(30) 10-2012-0019572      27.02.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.07.2014 
(71) 1. YOUNGJIN BLUETECH CO., LTD.   (KR) 

241, Noksansaneopbuk-ro, Gangseo-gu, Busan 618-818, Republic of Korea 
2. LEE, SEOK JIN  (KR) 
305-301 Booyoung 3-cha Apt., 15, Ancheongbuk-ro, Jinhae-gu, Changwon-si, 
Gyeongsangnam-do 645-766, Republic of Korea 
3. LEE, YOUNG JE  (KR) 
104-1002 Ilshinnim Apt., 359, Angol-ro, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do 
645-759, Republic of Korea 

(72) LEE, Seok Jin (KR), LEE, Young Je (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống nồi hơi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống nồi hơi bao gồm: vỏ ngoài, mặt bên của nó có cửa xả khí 
thải và cửa nạp vật liệu thải; vỏ trong bố trí bên trong vỏ ngoài để tạo ra khoảng không 
trữ nước giữa vỏ trong và vỏ ngoài; và nhiều bộ phận phun bố trí bên trong vỏ trong. Các 
bộ phận phun có dãy lỗ phun thứ nhất được bố trí theo phương thẳng đứng trong thân 
chính, và dãy lỗ phun thứ hai được bố trí cách khỏi dãy lỗ phun thứ nhất ở góc định 
trước ống ngoài của thân chính là ống rỗng, hai phần trên và dưới của nó hở để nối thông 
với khoảng không trữ nước; dãy đầu phun thứ nhất và dãy đầu phun thứ hai được tạo ra 
dưới dạng các thân ống rỗng được luồn vào ống ngoài để lần lượt được kết hợp với dãy 
lỗ phun thứ nhất và dãy lỗ phun thứ hai ở mặt ngoài của thân chính; và ống trong tạo ra 
cửa phun khí do một phần thân của nó là hở. Các lỗ phun của dãy lỗ phun thứ nhất được 
bố trí theo kiểu so le để có độ cao khác so với các lỗ phun của dãy lỗ phun thứ hai.  
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(11) 40304 
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(22) 07.12.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2012/081802    07.12.2012 (87) WO2013/085036 13.06.2013 
(30) 2011-270683 09.12.2011 JP 

2011-007307 09.12.2011 JP 
(71) NIPRO CORPORATION  (JP) 

3-9-3 Honjo-Nishi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5318510 JAPAN 
(72) UETAKE, Kazuaki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tấm dùng để bao gói thuốc dạng vỉ

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm dùng để bao gói thuốc dạng vỉ có khả năng bảo vệ túi khỏi áp 
lực do ngoại lực ở trạng thái kết hợp. Tấm dùng để bao gói thuốc dạng vỉ (10) có tấm thứ 
nhất (14) trong đó túi (16) có khả năng đựng thuốc và mỗi phần phồng nhô ra (18) được 
nhô ra từ bề mặt phía trên và tấm thứ hai (15) được gắn vào bề mặt phía dưới của tấm thứ 
nhất (14) và chặn khe hở của túi (16). Khoảng cách thứ nhất (L1) từ bề mặt phía trên của 
tấm thứ nhất (14) đến đầu nhô của phần phồng (18) là dài hơn khoảng cách thứ hai (L2) 
từ bề mặt phía trên của tấm thứ nhất (14) đến đầu nhô của túi (16).  
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(11) 40305 
(21) 1-2014-02250 (51) 7 G10L 15 

(22) 10.07.2014 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2014 
(71) Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT  (VN)

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, Hà Nội 
(72) Bùi Tấn Quang (VN), Trần Thế Trung (VN) 
(54) Quy trình tổng hợp tiếng nói tiếng Việt cho từ vay mượn 

  (57)    Sáng chế đề xuất một quy trình tổng hợp tiếng nói tiếng Việt cho từ vay mượn, sử dụng 
quy trình tổng hợp tiếng nói tiếng Việt có sẵn chỉ có khả năng đọc từ thuần Việt Quy 
trình được đề xuất gồm hai bước chính là cắt từ vay mượn thành từng mảnh rồi sinh ra 
phiên âm thuần Việt cho từng mảnh. Quy trình có sử dụng bảng tra phiên âm được lưu 
sẵn, để đảm bảo tăng tốc độ xử lý khi tổng hợp tiếng nói.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
103 

(11) 40306 
(21) 1-2014-02252 (51) 7 G10L 15 
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(71) Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT  (VN)

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, Hà Nội  
(72) Trần Thế Trung (VN), Bùi Tấn Quang (VN) 
(54) Quy trình tổng hợp tiếng nói tiếng Việt cho từ vay mượn 

  (57)   Sáng chế đề xuất một quy trình tổng hợp tiếng nói cho từ vay mượn, sử dụng phương 
pháp có chuyển đổi từ vay mượn đầu vào thành chuỗi âm vị và sau đó chuyển đổi chuỗi 
âm vị thành tín hiệu âm thanh, như phương pháp mô hình Markov ẩn, trong đó bước 
chuyển đổi từ vay mượn đầu vào thành chuỗi âm vị được thực hiện theo hai bước chính 
là: cắt từ vay mượn thành từng mảnh, và chọn ra chuỗi âm vị ứng với mỗi mảnh. Quy 
trình có sử dụng các số liệu thống kê lấy từ một từ điển đã được xây dựng sẵn, trong đó 
chứa các từ đã biết và đã được cắt thành từng mảnh ứng với các chuỗi âm vị của từ đó. 
Cụ thể, từ vay mượn được cắt tại vị trí của các nhóm nguyên âm; và chuỗi âm vị ứng với 
mỗi mảnh là chuỗi âm vị xuất hiện nhiều nhất trong từ điển ứng với mảnh cắt và các 
mảnh lân cận nó.  
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(11) 40307 
(21) 1-2014-02258 (51) 7 C12N  1/18, B32B  27/30, B65D  
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(22) 13.12.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/FR2012/052914 13.12.2012 (87) WO/2013/088074 20.06.2013 
(30) 11 61599      14.12.2011 FR 
(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE  (FR) 

41, rue Etienne Marcel, F 75001 Paris, France 
(72) DOBEL, Sandrine (FR), MALAQUIN, Anthony Bernard (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Màng dẻo ba lớp, vật liệu dẻo và bao bì để bảo quản nấm men

  (57)    Sáng chế đề cập đến màng dẻo ba lớp có thể thấm khí cacbon đioxit nhưng không thấm 
khí oxy được dùng làm bao bì cho các sản phẩm lỏng hoặc bán lỏng mà sinh khí. Sáng 
chế còn đề cập đến vật liệu dẻo gồm màng dẻo thứ nhất là màng dẻo ba lớp và màng dẻo 
thứ hai được đục lỗ đều để sản xuất bao bì bảo quản các sản phẩm lỏng hoặc bán lỏng 
chứa nấm men, như nấm men dạng sệt.  
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(11) 40308 
(21) 1-2014-02269 (51) 7 A61B  17/02 

(22) 20.12.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2012/076528 20.12.2012 (87) WO 2013/092938 27.06.2013 
(30) 2011/0746      21.12.2011 BE 
(71) MEDENVISION  (BE) 

Kapucijnenvoer 101, Leuven, B-3000, Belgium 
(72) FOULON, Wouter (BE), WINNELINCKX, Bastiaan (BE), CORTEN, Kristoff (BE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dụng cụ banh miệng vết mổ trong phẫu thuật

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ y tế (100) dùng để giữ mở vết mổ trong quá trình phẫu 
thuật. Dụng cụ y tế này bao gồm dụng cụ banh vết phẫu thuật (110), hệ banh cơ học 
(120), bộ phận tạo lực (126) dùng để cuốn tự động bộ phận giống hình dây thon dài 
(124) để tạo độ căng lên bộ phận giống như dây kéo dài (124) này.  
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(11) 40309 
(21) 1-2014-02272 (51) 7 A43B  7/08,  7/12 

(22) 13.11.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2012/072494 13.11.2012 (87) WO 2013/087324 A1 20.06.2013 
(30) PD2011A000395      16.12.2011 IT 
(71) GEOX S.P.A  (IT) 

Via Feltrina Centro, 16, I-31044 MONTEBELLUNA, Localitμ Biadene - (Treviso), 
Italy 

(72) POLEGATO MORETTI, Mario (IT) 
(74) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG PARTNERS JSC.) 
(54) Giày chống nước và thoáng khí

  (57)    Sáng chế đề cập đến giày chống nước và thoáng khí (10, 100, 200, 300, 400) bao gồm 
cụm mũ (11, 211), và lớp có chức năng chống nước và thoáng khí (13, 113, 213, 313, 
413) ở bên trong, một phần đế (15, 115, 215, 315 , 415) được gắn với cụm mũ (11, 211) 
ở phía dưới, ít nhất một lớp thoáng khí (16, 116, 216, 316, 416) được tạo ra dưới khoảng 

để chân (A) bên trong giày (10, 100, 200, 300, 400). ít nhất một chỗ hở (17, 117, 217, 
317, 417) nằm ngang với giày (10, 100, 200, 300, 400) gần với chỗ nối của cụm mũ (11, 
211) với phần đế (15, 115, 215, 315, 415), ít nhất một chỗ hở (17, 117, 217, 317, 417) 
mở về hướng ra mép ngoài (16a, 116a, 216a, 316a, 416a) của ít nhất một lớp thoáng khí 
(16, 116, 216, 316, 416).  
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(30) 61/587,280      17.01.2012 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) SUTTON, Paul (US), LOESER, Eric  (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Muối và muối dạng tinh thể của hợp chất dihydropyrolo[1,2-

c]imidazolyl có tác dụng ức chế aldosteron syntaza hoặc 

aromataza, quy trình điều chế và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến muối phosphat của hợp chất 4-(R)-6,7-dihydro-5H-pyrolo[1,2-
c]imidazo-5-yl-3-flo-benzonitril có công thức (I), đặc biệt là dạng tinh thể, và dạng cụ 
thể của muối này. Muối và các dạng muối này được dùng để phòng và/hoặc điều trị 
bệnh và/hoặc rối loạn gián tiếp tạo ra bởi aldosteron syntaza và/hoặc aromataza. Sáng 
chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa muối và dạng muối này và quy trình điều chế 
chúng.  
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(11) 40311 
(21) 1-2014-02305 (51) 7 A61F  13/15,  13/49, B26D  1/40, 

B26F  1/38 
(22) 06.12.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2012/081598    06.12.2012 (87) WO/2013/089009 20.06.2013 
(30) 2011-273010    14.12.2011  JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) SAITO, Koji (JP), ISHINO, Yuichi (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Thiết bị cắt và phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút sử 

dụng thiết bị cắt này 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị cắt được tạo ra có con lăn cắt (2) có lưỡi dao cắt (21) nằm ở bè 
mặt theo chu vi ngoài (20) của chúng, và con lăn chặn (3) nhận lưỡi dao cắt (21). Bề mặt 
theo chu vi ngoài (20) của con lăn cắt (2) có mặt tương ứng với bộ phận tấm (20A) nằm 
ở vị trí tương đối thấp và tuơng ứng với bộ phận tấm vào lúc cắt bộ phận dạng dải, và 
mặt tương ứng với phần rìa thừa (20B) nằm ở vị trí tương đối cao so với mặt tương ứng 
với bộ phận tấm (20A) và bao gồm một phần của bộ phận dạng dải ngoài bộ phận tấm, 
và mặt tương ứng với bộ phận tấm (20A) và mặt tương ứng với phần rìa thừa (20B) được 
bố trí liền kề với nhau qua lưỡi dao cắt (21). Kết cấu có khả năng hút và giữ phần rìa 
thừa ở mặt tương ứng với phần rìa thừa (20B) được tạo thích ứng. Sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút bằng cách sử dụng thiết bị cắt nêu trên.  

 
  

  
 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
109 

(11) 40312 
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405/12 
(22) 14.12.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2012/075595 14.12.2012 (87) WO/2013/087864 20.06.2013 
(30) 1121803.9      16.12.2011 GB 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) LACHIA, Mathilde, Denise (FR), DE MESMAEKER, Alain (BE), VILLEDIEU-

PERCHERON, Emmanuelle (FR), WOLF, Hanno, Christian (DE), JUNG, Pierre, 
Joseph, Marcel (FR), LANFERMEIJER, Franciscus Cornelis (NL), VAN DEN 
WIJNGARD, Paul Willem Jan (NL), SCREPANTI, Claudio (IT) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất strigolactam, chế phẩm điều chỉnh tăng trưởng thực 

vật, chế phẩm thúc đẩy hạt nảy mầm chứa hợp chất này, 

phương pháp kiểm soát cỏ dại và phương pháp cải thiện cây 

trồng 

  (57)     

  
 

Sáng chế đề cập đến các hợp chất strigolactam có công thức (I), chế phẩm điều chỉnh 
tăng trưởng thực vật và chế phẩm thúc đẩy hạt nảy mầm chứa các hợp chất này. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp điều chỉnh tăng trưởng thực vật, phương pháp thúc 
đẩy sự nảy mầm của hạt và phương pháp kiểm soát cỏ dại cũng như phương pháp cải 
thiện cây trồng bằng cách dùng các hợp chất strigolactam có công thức (I) hoặc chế 
phẩm chứa chúng.  
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(21) 1-2014-02357 (51) 7 A01N  37/30,  43/38,  47/04, A01P  

3/00 
(22) 21.01.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/051684     21.01.2013 (87) WO 2013/111894 A1 01.08.2013 
(30) 2012-012787     25.01.2012 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) IWATA, Atsushi (JP), KURAHASHI, Makoto  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp kiểm soát bệnh ở thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát bệnh ở thực vật có hiệu quả kiểm soát vượt trội 
đối với các bệnh ở thực vật.  
Chế phẩm kiểm soát bệnh ở thực vật bao gồm hợp chất amint có công thức (1):  
 

  
 
trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong bản mô tả,  
và captan có hiệu quả kiểm soát vượt trội đối với các bệnh ở thực vật. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp kiểm soát bệnh ở thực vật bằng cách sử dụng chế phẩm này.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
111 

(11) 40314 
(21) 1-2014-02358 (51) 7 A01N  37/30,  43/36,  43/38, A01P  
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(72) IWATA, Atsushi (JP), KURAHASHI, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp kiểm soát bệnh ở thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát bệnh ở thực vật có hiệu quả kiểm soát vượt trội 
đối với các bệnh ở thực vật. Chế phẩm kiểm soát bệnh ở thực vật bao gồm hợp chất 
amint có công thức  
 

  
 
trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong bản mô tả,  
và fludioxonil có hiệu quả kiểm soát vượt trội đối với các bệnh ở thực vật. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp kiểm soát bệnh ở thực vật bằng cách sử dụng chế phẩm 
này.  
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(71) PURETEQ A/S  (DK) 

Norgesvej 13, Tved, DK-5700 Svendborg, Denmark 
(72) SOGAARD, Dennis (DK) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ lọc ẩm để làm sạch khí ống khói, phương pháp làm sạch khí 

ống khói và tàu bao gồm bộ lọc ẩm này 

  (57)   Bộ lọc ẩm để làm sạch khí ống khói, bộ lọc ẩm gồm đầu thứ nhất và đầu thứ hai. Hơn 
nữa, bộ lọc ẩm gồm có vách hình khuyên kéo dài giữa đầu thứ nhất và đầu thứ hai để tạo 
ra buồng có trục dọc, vách hình khuyên và các đầu này có mặt trong và mặt ngoài, trong 
đó buồng gồm có lỗ nạp và lỗ xả, các lỗ này là nhằm lưu thông chất lỏng và xác định 
hướng xuôi dòng từ lỗ nạp đến lỗ xả. Hơn nữa, bộ lọc ẩm bao gồm hệ thống phân phối 
chất lỏng gồm có ít nhất một lỗ xả chất lỏng để phân phối màng lỏng lên mặt trong của 
buồng. Sau cùng, bộ lọc ẩm còn bao gồm phương tiện được bố trí để làm quay màng 
lỏng ở mặt trong của vách hình khuyên so với vách hình khuyên. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp làm sạch khí ống khỏi và tàu bao gồm bộ lọc ẩm này.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
113 

(11) 40316 
(21) 1-2014-02392 (51) 7 C12P  19/00,  19/04,  19/16,  19/20 
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61/590,503 25.01.2012 US 
(71) ARLA FOODS AMBA  (DK) 

Sonderhoj 14, DK-8260 Viby J, Denmark 
(72) BERTELSEN, Hans (DK), WEJSE, Peter Langborg (DK), BUSCH, Jon Weis (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất chế phẩm chứa galacto-oligosacarit

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm chứa galacto- oligosacarit cũng 
như chế phẩm chứa galacto-oligosacarit.  
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Leslie (US), KIM, Yong-In (KR), KUNZ, Christian Carsten Silvester (DE), 
ROGUSKA, Michael (US), SPLAWSKI, Igor (PL), STEFANIDAKIS, Michael (AU), 
LIAO, Sha-Mei (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Kháng thể được phân lập, phân tử axit nucleic được phân lập 

chứa nucleotit mã hóa kháng thể và chế phẩm chứa kháng 

thể này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến kháng thể được phân lập hoặc mảnh gắn kết kháng nguyên của 
chúng gắn kết với yếu tố bổ thể P. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phân tử axit 
nucleic được phân lập, vectơ chứa phân tử axit nucleic này, tế bào chủ được phân lập và 
chế phẩm chứa kháng thể này.  
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(72) HENTHORNE, Lisa (US), MOVAHED, Ben (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xử lý nước và hệ thống xử lý nước trên cơ sở 

màng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nước bao gồm các bước: nạp lượng nước thứ 
nhất vào các khối xử lý; xử lý lượng nước thứ nhất này; xả dòng nước đã được xử lý ra 
khỏi mỗi khối trong số các khối xử lý; tách dòng nước đã được xử lý ra khỏi mỗi khối 
trong số các khối xử lý thành dòng nước thấm và dòng nước cô đặc loại bỏ; giám sát mỗi 
dòng nước thấm, điều khiển hoạt dộng của ít nhất một trong số các khối xử lý trên cơ sở 
các dung sai đặc tính nước định trước mà nằm trong khoảng nồng độ định trước trên cơ 
sở các chất lượng khác nhau của các dòng nước thấm; kết hợp các dòng nước thấm của ít 
nhất hai khối trong số các khối xử lý trên cơ sở các đặc tính xác định và các dung sai đặc 
tính nước định trước; và xả dòng nước sản phẩm và ít nhất một dòng nước cô đặc loại bỏ. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hệ thống xử lý nước trên cơ sở màng.  
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DOPPALAPUDI, Sivanageswara Rao (IN), KENCHEGOWDA, Bommegowda 
Yadaganahalli (IN), FERNAND, George (IN), GEORGE, Jenson (IN), MADHAVAN, 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chất dẫn xuất của aza adamantan 

  (57)   Sáng chế đề xuất các chất dẫn xuất amit nhất đinh mà có khả năng ức chế 11-- 

hyđroxysteroit đehyđrogenaza typ 1 (11 -HSD-1) và do đó có thể được dùng để điều trị 
một số rối loạn nhất định mà có thể được phòng hoặc điều trị bằng cách ức chế enzym 
này. Ngoài ra, sáng chế đề xuất các hợp chất, phương pháp điều chế chúng, các dược 
phẩm chứa các hợp chất này đề điều trị một số rối loạn bệnh lý nhất định. Kỳ vọng rằng 
các hợp chất theo sáng chế có thể được dùng điều trị các tình trạng bệnh lý như bệnh đái 
tháo đường không phụ thuộc insulin typ 2 (NIDDM), chứng kháng insulin, bệnh béo 
phì, hiện tượng giảm nồng độ glucoza khi đói, chứng giảm dung nạp glucoza, rối loạn 
bệnh lý liên quan đến lipit bệnh rối loạn mỡ máu, bệnh cao huyết áp và cũng như các 
bệnh khác.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất amit vòng làm chất ức chế 11-beta-hydroxysteroit 

dehydrogenaza  

  (57)   Sáng chế đề xuất các chất dẫn xuất amit nhất định có khả năng ức chế 11-- 

hyđroxysteroit đehyđrogenaza typ 1 (11-HSD-1) và do đó có thể được dùng đề điều trị 
một số rối loạn bệnh lý nhất định mà có thể được phòng bệnh hoặc điều trị bệnh bằng 
cách ức chế enzym này. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất các hợp chất, các phương pháp 
điều chế chúng, các dược phẩm chứa các hợp chất này được dùng trong việc điều trị một 
số rối loạn bệnh lý nhất định. Mong đợi rằng các hợp chất theo sáng chế có thể được 
dùng để điều trị các tình trạng bệnh lý như bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin 
typ 2 (NIDDM), chứng kháng insulin, bệnh béo phì, giảm nồng độ glucoza khi đói, giảm 
mức độ dung nạp glucoza, các rối loạn bệnh lý liên quan đến lipit như bệnh rối loạn mỡ 
máu, cao huyết áp và cũng như các bệnh lý khác và các tình trạng bệnh lý khác.  
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SE-164, 83 Stockholm, Sweden 
(72) CAVERNI, Alessandro (IT), PRADAS, Jose Luis (ES) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải phóng tài nguyên trong mạng 

truyền thông không dây 

  (57)    Theo sáng chế, thiết bị người dùng (UE - User Equipment) được tạo cấu hình để thực 
hiện phương pháp giải phóng các tài nguyên kênh truyền tải dành riêng tăng cường 
(Enhanced Dedicated Transport Channel - E-DCH) chung được sử dụng cho việc truyền 
kênh điều khiển chung (Common Control Channel - CCCH) tới mạng. Theo phương 
pháp này, UE khởi tạo việc truyền của thông tin lập lịch (scheduling information - SI) 
tới mạng sau khi truyền dữ liệu CCCH cuối cùng khả dụng tại UE, mà không quan tâm 
đến tổng trạng thái bộ đệm E-DCH (Total E-DCH Buffer Status - TEBS) tại UE có bằng 
zero hay không. UE còn có cấu trúc để giải phóng các tài nguyên E-DCH chung để phản 
hồi lại việc gửi đi SI. Theo một ví dụ, UE khởi tạo việc truyền của SI sau khi truyền 
MAC-i PDU chứa dữ liệu CCCH cuối cùng khả dụng tại UE, mà không quan tâm đến 
TE/BS có bằng zero tại UE hay không. Phương pháp này cũng có thể bao gồm UE thiết 
lập TEBS là zero trong SI được báo cáo tới mạng, mà không quan tâm đến TEBS có bằng 
zero tại UE hay không.  
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Jonathan ALVEY  (US), Laurent Raymond Maurice SANIÌRE  (FR), Stephen Robert 
FLETCHER (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dihydropyrimidinoisoquinolinon và dược phẩm chứa 

chúng dùng để điều trị rối loạn viêm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dihydropyrimidinoisoquinolinon mới có công thức (Ia):  
 

  
 
trong đó L1, G, R1 là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế là chất 
đối kháng thụ thể liên hợp G-protein có liên quan trong các tình trạng viêm GPR84. 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất hợp chất này và dược phẩm chứa nó để 
ngăn ngừa và/hoặc điều trị các tình trạng viêm (ví dụ bệnh viêm ruột (IBD), bệnh viêm 
đa khớp dạng thấp, bệnh viêm mạch), các bệnh về phổi (ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn 
tính (COPD)) và các bệnh phổi kẽ (ví dụ bệnh xơ hóa phổi tự phát (IPF)), các tình trạng 
viêm dây thần kinh, các bệnh nhiễm trùng, các bệnh tự miễn, các bệnh về nội tiết 
và/hoặc chuyển hóa, và/hoặc các bệnh liên quan đến sự suy yếu các chức năng của tế 
bào miễn dịch.  
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ITO, Maki  (JP), HAYAKAWA, Jun-ya  (JP), ISOBE, Takehiko  (JP), TOKUTAKE, 
Taichi  (JP), SHINKAI, Yousuke (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất liên tục nhựa polycarbonat có phân tử 

lượng cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cải tiến liên tục nhựa polycarbonat có phân tử lượng 
cao bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp liên kết giữa tiền polyme polycarbonat 
thơm với hợp chất diol béo, trong đó thời gian của hỗn hợp phản ứng trong lò phản ứng 
liên kết và trùng hợp được rút ngắn để đạt được hiệu suất tốt.  

Phương pháp này bao gồm công đoạn (A) sản xuất tiền polyme polycarbonat thơm 
bằng phản ứng đa trùng ngưng giữa hợp chất đihydro thơm với dieste carbonat và công 
đoạn (B) thực hiện phản ứng liên kết và trùng hợp giữa tiền polyme polycarbonat thơm 
với hợp chất diol béo trong lò phản ứng liên kết và trùng hợp, trong đó tiền polyme 
polycarbonat thơm sản xuất được bởi công đoạn (A) được nạp liên tục vào lò phản ứng 
liên kết và trùng hợp, trong khi hợp chất điol béo được nạp liên tục vào dưới áp suất 
giảm khoảng 13 Pa hoặc thấp hơn để tiến hành phản ứng.  
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(72) Mamoru OTSUBO (JP), Takazumi HAYASHI (JP), Hiroki YOSHINO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu phần trước của xe dạng yên ngựa

  (57)   Sáng chế đề cập đến kết cấu phần trước của xe dạng yên ngựa nhằm mục đích ngăn chặn 
cảm giác về sự thay đồi của gió thổi khi lái xe và các bộ phận bên trong không dễ bị 
nhìn thấy qua miệng hở trên mặt trước, nếu tấm ốp trước có miệng hở trên mặt trước. 
Kết cấu phần trước của xe dạng yên ngựa theo sáng chế bao gồm: khung xe (10); ống 
đầu (11) được bố trí trên phần trước của khung xe và đỡ bánh trước (21) theo cách lái 
được; tay lái (24) được bố trí bên trên ống đầu và lái bánh trước; tấm ốp trước (41) dùng 
để che vùng ở các phía bên của ống đầu; tấm ốp tay lái (42) được bố trí bên trên tấm ốp 
trước và che toàn bộ tay lái, và được trang bị các lỗ thông (42a, 42b) nằm ở phía bên các 
phần tay nắm (25L, 25R) của tay lái và phía bên ống đầu; và miệng hở trên mặt trước 
(55) được tạo ra trên phần thành trước của tấm ốp trước, ở phía trước ống đầu. Ngoài ra, 
thành dẫn gió (71), có bề mặt nghiêng mà thấp dần xuống dưới về phía sau, và nằm gối 
chồng lên miệng hở trên mặt trước khi nhìn từ phía trước, được bố trí trong tấm ốp trước, 
nằm sau miệng hở trên mặt trước và nằm trước ống đầu.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bề mặt chuyển chất lỏng và quy trình sản xuất bề mặt này

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất bề mặt chuyển chất lỏng, quy trình này bao gồm: 
bước cung cấp bề mặt titan hoặc hợp kim titan; bước tạo bề mặt titan hoặc hợp kim titan 
thành bề mặt cứng bằng cách thấm các phần tử ngoài nút để tạo thành bề mặt cứng; và 
nếu cần khắc bề mặt đã làm cứng để tạo thành biên dạng bề mặt mong muốn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất sản phẩm sirô chứa vitamin 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm sirô chứa vitamin, quy trình này bao 
gồm các bước: a) làm trơ toàn bộ thiết bị dùng trong quy trình; b) đưa sirô đường vào 
trong các thiết bị này và bổ sung các vitamin trong môi trường trơ; c) bổ sung glucoza 
đã được loại nước và khử oxy trong môi trường trơ; d) khử oxy sản phẩm sirô thu được; 
và e) đóng gói sản phẩm sirô trong môi trường trơ.  
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MUEHLEBACH, Michel (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hỗn hợp diệt loài gây hại chứa spiroheteroxyclic pyrolidin 

dion và phương pháp kiểm soát loài gây hại thực vật 

  (57)   Chế phẩm diệt loài gây hại chứa thành phần hoạt tính là hỗn hợp của thành phần A và 
thành phần B, trong đó thành phần A là hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
trong đó Q là  
i hoặc ii  
 

  
 
trong đó X , Y và Z, m và n, A, G, và R, như được xác định theo điểm 1, và thành phần 
B là hợp chất được chọn từ chất diệt côn trùng như được xác định theo điểm 1. Sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp kiểm soát loài gây hại thực vật.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm tinh bột nhiệt dẻo thu được từ chất thải nông nghiệp 

và phương pháp sản xuất chế phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến tinh bột nhiệt dẻo thu được từ việc tạo hợp chất hỗn hợp bao gồm 
chất thải nông nghiệp chứa tinh bột với lượng từ 45 đến 70% theo tổng khối lượng của 
chế phẩm, trong đó chất thải nông nghiệp chứa hàm lượng tinh bột ít hơn 50% trọng 
lượng khô; polyme tổng hợp nhiệt dẻo với lượng từ 25 đến 50% theo tổng trọng lượng 
của chế phẩm; chất dẻo hóa với lượng từ 1 đến 10% theo tổng trọng lượng của chế phẩm 
và chất liên hợp với lượng từ 1 đến 5% theo tổng trọng lượng của chế phẩm, trong đó 
việc tạo hợp chất được thực hiện ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trong phòng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp phòng trừ côn trùng, chất phụ trợ lỏng và 

phương pháp điều chế chất phụ trợ này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ côn trùng bao gồm các bước điều chế hỗn 
hợp trộn thùng bằng cách trộn thuốc diệt côn trùng và chất phụ trợ lỏng, trong đó chất 
phụ trợ hầu như không chứa thuốc diệt ấu trùng và chứa ít nhất 1% khối lượng 
polyorganosiloxan, và ít nhất 20% khối lượng dung môi hữu cơ; và phun hỗn hợp trộn 
thùng lên bề mặt nước. Sáng chế cũng đề cập đến chất phụ trợ lỏng để điều chế hỗn hợp 
trộn thùng diệt ấu trùng, trong đó chất phụ trợ hầu như không chứa thuốc diệt côn trùng 
và chứa ít nhất 1% khối lượng polyorganosiloxan,và ít nhất 20% khối lượng dung môi 
hữu cơ. Cuối cùng, sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế chất phụ trợ này, bao 
gồm bước trộn polyorganosiloxan và dung môi hữu cơ.  
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(22) 01.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2013/052027 01.02.2013 (87) WO 2013/113869 A1 08.08.2013 
(30) 61/594,734 03.02.2012 US 

12154063.7 06.02.2012 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2014 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) Andrea CALLEGARI (IT), Eric DECOUX (FR), Christine REINHARD (CH), Lorenzo 

SIRIGU (IT), Thierry MAURON (CH), Yves BERTHIER (FR) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra và lưu giữ ký hiệu nhận dạng cho đồng hồ, 

phương pháp xác thực và nhận dạng đồng hồ và hệ thống để 

xác định ký hiệu nhận dạng từ đồng hồ 

  (57)     Phương pháp và hệ thống để tạo ra và lưu giữ ký hiệu nhận dạng cho đồng hồ có ít nhất 
một viên đá quý. Phương pháp gồm bước xác định một hoặc nhiều đặc tính của ít nhất 
một viên đá quý và dò tìm một vị trí tương đối của ít nhất một viên đá quý trong đồng 
hồ. Phương pháp gồm thêm bước tạo ra ký hiệu nhận dạng cho đồng hồ phụ thuộc vào ít 
nhất một trong số một hoặc nhiều đặc tính của ít nhất một viên đá quý và vị trí tương đối 
tương ứng của ít nhất một viên đá quý và lưu giữ ký hiệu nhận dạng trong một cơ sở dữ 
liệu hoặc thiết bị.  
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(11) 40331 
(21) 1-2014-02569 (51) 7 C07K  14/435 

(22) 23.01.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2013/022685 23.01.2013 (87) WO2013/122720 22.08.2013 
(30) 61/599,583      16.02.2012 US 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH) 
(72) LEE, Mikyong (US), CHEN, Jeng, Shong (US), DE FONTES, Cheryl, Marie (US), 

CONVILLE, Jared (US), PALEKAR, Narendra (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Polypeptit được thiết kế có hoạt tính diệt loài gây hại, phân 

tử axit nucleic mã hóa polypeptit này, cây trồng chuyển gen, 

chế phẩm chứa polypeptit này và phương pháp tạo ra 

polypeptit được thiết kế có hoạt tính diệt loài gây hại này   

  (57)    Sáng chế đề cập đến các polypeptit được thiết kế có hoạt tính diệt loài gây hại ở mức cao 
với khả năng kháng phổ rộng các loài gây hại và các phương pháp tạo ra polypeptit này 
được bộc lộ. Các trình tự nucleotit mã hóa polypeptit được thiết kế có hoạt tính diệt loài 
gây hại có thể được sử dụng để biến nạp vào các sinh vật chưa có nhân điển hình và các 
sinh vật có nhân điển hình để tạo ra các polypeptit có hoạt tính diệt loài gây hại. Các 
sinh vật và/hoặc các polypeptit tái tổ hợp được tạo ra bởi các vi sinh vật tái tổ hợp có thể 
được sử dụng để kiểm soát các loài gây hại trong môi trường khác nhau.  
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(11) 40332 
(21) 1-2014-02576 (51) 7 C08G  69/28 

(22) 25.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/054828     25.02.2013 (87) WO 2013/129341 A1 06.09.2013 
(30) 2012-041523     28.02.2012 JP 
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5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008324 Japan 
(72) TOCHIHARA, Tatsuya (JP), SHINOHARA, Katsumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất polyamit

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất polyamit theo mẻ, quy trình này bao gồm bước 
trùng hợp nóng chảy trực tiếp không có mặt dung môi thành phần diamin gồm có p-
xylylendiamin với lượng 70% mol hoặc cao hơn và thành phần axit dicarboxylic gồm có 
axit dicarboxylic béo có 6 đến 18 nguyên tử cacbon với lượng 70% hoặc cao hơn. Trong 
quy trình này, sự lắng đọng của chất rắn trong đoạn hơi của bình phản ứng và trong ống 
hơi được ngăn chặn, và sự kết hợp vào chất rắn không nóng chảy có nguồn gốc từ các 
chất lắng đọng giảm.  
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(22) 23.01.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2013/022660 23.01.2013 (87) WO2013/116053 08.08.2013 
(30) 61/594,107      02.02.2012 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) FISCHER Lindsey G. (US), CROUSE Gary D. (US), SPARKS Thomas C. (US), 

BAUM Erich W.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm phòng trừ loài gây hại, quy trình phòng trừ loài gây 

hại, quy trình biểu hiện các tính trạng đặc hiệu và quy trình 

phòng trừ các loài nội ký sinh, ngoại ký sinh hoặc cả hai loại 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có các công thức ("Công thức Một" & "Công thức Hai" và 
"Công thức Ba") 
 

  
 
trong đó 
Ar1, Het, Ar2, R1, R2, R3, R4, và R5 là như được xác định trong bản mô tả.  
Sáng chế còn đề cập tới quy trình phòng trừ loài gây hại, quy trình biểu hiện các tính 
trạng đặc hiệu, quy trình phòng trừ các loài nội ký sinh, ngoại ký sinh hoặc cả hai loại 
này. 
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(11) 40334 
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Level 1, No. 142 He Dan Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200233, China
(72) WANG, Liming (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vòng bịt kín, vỏ bọc nối cáp và phương pháp bịt kín cáp trong 

vỏ bọc nối cáp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòng bịt kín cho cáp, gồm thân dạng vòng được tạo bằng cách quấn 
băng đàn hồi có các lớp băng đàn hồi liền kề của băng đàn hồi được kết dính tháo được 
với nhau, và thân dạng vòng có phần mở bên có khả năng co được tạo bằng cách cắt theo 
phương hướng kính thân dạng vòng và có kết cấu chạy theo phương hướng kính qua thân 
dạng vòng sao cho cáp có thể được đặt theo phương hướng kính bên trong thân dạng 
vòng qua phần mở bên có khả năng co; và phần kéo dài có kết cấu để kéo dài ra khỏi lớp 
ngoài cùng của băng đàn hồi của thân dạng vòng ở một phía của phần mở bên có khả 
năng co và có thể được kết dính với lớp ngoài cùng của băng đàn hồi ở phía còn lại của 
phần mở bên có khả năng co để bao bọc phần mở bên có khả năng co này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kim loại phủ sơ bộ dùng cho ô tô

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm kim loại phủ sơ bộ dùng cho ô tô có sức chịu hàn, sức chịu ăn 
mòn, và khả năng tạo hình mỹ mãn. Sáng chế đề xuất tấm kim loại phủ sơ bộ dùng cho « 

tô bao gồm một tấm kim loại và một lớp phủ () trên ít nhất một bề mặt của tấm kim 

loại, trong đó lớp phủ () bao gồm một nhựa hữu cơ (A), các hạt gốm phi oxit (B) được 
chọn từ ít nhất một loại borua, các cacbua, các nitrit, và các silixit và có điện trở ở 25oC 

nằm trong khoảng từ 0,1 x 10-6 đến 185 x 10-6cm, và chất tạo màu chống ăn mòn (C).  
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(86) PCT/JP2013/052985    08.02.2013 (87) WO 2013/118854 A1 15.08.2013 
(30) 2012-025754 09.02.2012 JP 

2012-259122 27.11.2012 JP 
(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 
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(54) Dẫn xuất xycloalkan và dược phẩm chứa dẫn xuất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng của nó có tác dụng 
điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh có liên quan đến kênh natri:  
[Công thức 1]  

 

  
 

trong đó: Ar1 và Ar2 là nhóm heteoaryt hoặc nhôm aryl; R1, R2 và R3 là nguyên tử hydro, 
nguyên tử halogen, nhóm C1-C6 alkyl, nhóm C1-C6 alkyl được halogen hóa, nhóm 
hydroxy C1-C6 alkyl, nhóm C1-C6 alkoxy C1-C6 alkyl hoặc nhóm C3-C7 xycloalkyl 
hoặc nhóm xyano; R4 và R5 là nguyên tử hydro, nguyên tử halogen. nhóm C1-C6 alkyl. 
nhóm C1-C6 alkyl được halogen hóa, nhóm hydroxyl, nhóm hydroxy C1-C6 alkyl, 
nhóm C1-C6 alkoxy C1-C6 alkyl. nhóm C3 -C7 xycloalkyl hoặc nhóm C1-C6 alkoxy; 
n là số nguyên từ 1 đến 3; và  
nhóm heteroaryl hoặc nhóm aryl tùy ý có một hoặc hai nhóm độc lập được chọn từ 
nguyên tử halogen, nhóm C1-C6 alkyl: nhóm C1-C6 alkyl được hagogen hóa, nhóm 
hydroxyl, nhóm hydroxy C1-C6 alkyl. nhóm C1-C6 alkoxy C1-C6 alkyl, nhóm C3-C7 
xycloalkyl nhóm carboxyl, nhóm xyano, nhóm amino, nhóm C1-C3 alkylamino và 
nhóm di-C1-C3 alkylamino, và nếu nhóm heteroaryl hoặc nhóm aryl có hai nhóm như 
vậy thì hai nhóm này là giống nhau hoặc khác nhau. Ngoài ra. sáng chế cũng đề cập đến 
dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrimidin có tác dụng diệt nấm, quy trình điều chế 

chúng, chế phẩm hoá nông chứa hợp chất này, phương pháp 

khống chế nấm có hại gây bệnh cho cây và hạt giống được xử 

lý bằng hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimiđin có tác dụng diệt nấm I, phương pháp sử dụng 
chúng và phương pháp khống chế các loài nấm gây bệnh cho cây. Sáng chế còn đề cập 
đến hạt giống được xử lý bằng ít nhất một hợp chất này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến quy trình điều chế hợp chất có công thức I.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrimidin có tác dụng diệt nấm, quy trình điều chế 

chúng, chế phẩm hoá nông chứa hợp chất này, phương pháp 

khống chế nấm có hại gây bệnh cho cây và hạt giống được xử 

lý bằng hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimiđin I có tác dụng diệt nấm, phương pháp sử dụng 
chúng và phương pháp khống chế các loài nấm gây bệnh cho cây. Sáng chế còn đề cập 
đến hạt giống được xử lý bằng ít nhất một hợp chất này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến quy trình điều chế hợp chất có công thức I.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chủng vi khuẩn E. coli tái tổ hợp có khả năng sản xuất L-

threonin và phương pháp sản xuất L-threonin sử dụng chủng 

vi khuẩn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi sinh vật có khả năng sản xuất L-threonin hoặc L- tryptophan và 
phương pháp sản xuất L-threonin hoặc L-tryptophan bằng cách sử dụng vi sinh vật này. 
Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn Escherichia coli tái tổ hợp có hiệu quả 
hơn trong việc sản xuất L-threonin hoặc L-tryptophan bằng cách làm gia tăng sản xuất 
ATP được sử dụng làm nguồn năng lượng phong phú nhất trong tế bào khi sản xuất L-
threonin hoặc L-tryptophan; và phương pháp sản xuất L-threonin hoặc L-tryptophan nhờ 
sử dụng vi sinh vật này.  
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One New Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0138, United States of 
America 

(72) CITTI Olivier (FR), FOURCADE Julien P. (FR), KAZMIERCZAK Andrea  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật phẩm chịu nhiệt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật phẩm chịu nhiệt có thể chứa ít nhất khoảng 10% trọng lượng 
Al2O3 và ít nhất khoảng 1% trọng lượng SiO2. Theo một phương án, vật phẩm chịu nhiệt 
có thể chứa chất phụ gia. Theo phương án cụ thể, chất phụ gia có thể bao gồm TiO2, 
Y2O3, SrO, BaO, CaO, Ta2O5, Fe2O3, ZnO, hoặc MgO. Vật phẩm chịu nhiệt có thể chứa 
ít nhất khoảng 3% trọng lượng của chất phụ gia. Theo phương án khác, vật phẩm chịu 
nhiệt có thể chứa không lớn hơn khoảng 8% trọng lượng của chất phụ gia. Theo phương 
án khác nữa, tốc độ rão của vật phẩm chịu nhiệt có thể bằng ít nhất khoảng 1x10-6 giờ-1 . 
Theo phương án khác, tốc độ rão của vật phẩm chịu nhiệt có thể không lớn hơn khoảng 5 
x 10-5 giờ-1. Trong phương án minh hoạ, vật phẩm chịu nhiệt có thể có máng chảy tràn 
thuỷ tinh hoặc khối tạo hình.  

 
  

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
140 

(11) 40341 
(21) 1-2014-02630 (51) 7 G06F  12/08 

(22) 31.01.2013 (43) 25.12.2014 
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(72) Zhuo CHEN (CN), Zipan BAI (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý tệp tin

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống xử lý tệp tin. Phương pháp xử lý tệp tin có 
thể bao gồm bước nhận yêu cầu mở tệp tin, áp dụng cho vùng bộ nhớ tương ứng với tệp 
tin được yêu cầu mở và thiết lập thuộc tính của vùng bộ nhớ là không thể đọc và không 
ghi được. Sau khi nhận yêu cầu đọc tệp tin, thì có thể truy cập vùng bộ nhớ tương ứng 
với tệp tin được yêu cầu đọc. Nếu không truy cập được vì nguyên nhân thất bại là thuộc 
tính của vùng bộ nhớ là không đọc được và không ghi được, thì dữ liệu tệp tin được yêu 
cầu đọc có thể thu được từ điã bằng cách gọi hàm xử lý ngoại lệ truy cập bộ nhớ được 
đăng ký trong một hệ điều hành. Dữ liệu tệp tin thu được có thể được lưu giữ trong vùng 
bộ nhớ. Thuộc tính của vùng bộ nhớ có thể được thiết lập là có thể dọc được và có thể 
ghi được và dữ liệu tệp tin có thể đọc được từ vùng bộ nhớ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Tấm thấu kính dùng cho đèn chiếu sáng và đèn chiếu sáng

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thấu kính và đèn chiếu sáng mà không bị ảnh hưởng bởi nhiệt 
độ từ nguồn sáng, thậm chí nếu tấm thấu kính là nhỏ. Tấm thấu kính (1) dùng cho đèn 
chiếu sáng có phần thấu kính (11) che nguồn sáng (2) và phần thấu kính được tạo thành 
theo cách mà vùng gờ nổi thấu kính (12) đồng tâm được tạo thành một cách riêng rẽ trên 
phần trung tâm bên ngoài và phần ngoại biên bên trong để cho không bị chồng lên nhau.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm nhựa nhiệt dẻo và phương pháp sản xuất chế phẩm 

này 

  (57)   Sáng chế đề xuất chế phẩm nhựa nhiệt dẻo có khả năng đúc tuần hoàn để thu được sản 
phẩm đúc có bề mặt bên ngoài tốt, và phương pháp sản xuất chế phẩm nhựa này. Chế 
phẩm nhựa nhiệt dẻo theo sáng chế gồm (A) nhựa polybutylen terephtalat, (B) nhựa 
polyetylen terephtalat và (C) nhựa liên kết ngang, trong đó tỷ lệ trộn của (B) nhựa 
polyetylen terephtalat nằm trong khoảng từ 10 đến 70 phần khối lượng, và tỷ lệ của (C) 
nhựa liên kết ngang nằm trong khoảng từ 0,0001 đến 10 phần khối lượng tính cho 100 
phần khối lượng của (A) nhựa polybutylen terephtalat.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị xử lý dây điện và phương pháp để xử lý dây điện 

  (57)   Thiết bị xử lý dây điện và một phương pháp để xử lý dây điện có thể loại bỏ công việc 
điều chỉnh phức tạp và nâng cao hiệu quả sản xuất dây điện, tránh thiệt hại cho lõi dây 
và màng bọc, và cắt nhẹ nhàng một mặt cắt của một vỏ bọc cách điện được lắp đặt. Một 
vỏ bọc cách điện (91) có một vết rạch (C) hình thành dọc theo một hướng chiều dọc của 
dây điện (90) được cắt dọc theo một hướng vòng tròn để bóc vỏ bọc cách điện (91). Có 
lắp một cặp chi tiết cắt rạch (31, 32) được bố trí để dịch chuyển gần hơn và ra xa nhau 
và được bố trí để cắt vào vỏ cách điện (90). Cặp chi tiết cắt rạch (31, 32) bao gồm các bộ 
phận dao cắt (35, 36) được bố trí dọc theo hướng hình tròn của vỏ bọc cách điện (91), bộ 
phận dao cắt (35) của một chi tiết cắt rạch (31) bao gồm có một đoạn thẳng (35C) kéo 
dài thẳng về hướng chi tiết cắt rạch.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp truyền thông và hệ thống truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống truyền thông bao gồm bước trong đó, thời gian của thiết bị 
được gắn trên xe được áp dụng khi chất lượng của các sóng điện GPS là ít hơn hoặc bằng 
với ngưỡng định trước hoặc khi thiết bị được gắn trên xe là ở trong vị trí suy giảm chính 
xác được chứa trong cơ sở dữ liệu vị trí suy giảm chính xác của thời gian GPS.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cắt quay và phương pháp cắt quay

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt quay (1) bao gồm hai dụng cụ cắt, từng dụng cụ cắt này 
có lưỡi cắt (211) dọc theo đầu đỉnh của phần biên ngoài của nó (21) có mặt cắt dạng 
hình nón, và cắt vật liệu hình trụ (80) thành các đoạn có độ rộng định trước bằng cách 
kẹp vật liệu hình trụ (80) giữa các lưỡi cắt (211) của hai dụng cụ cắt (2A, 2B) để các lưỡi 
cắt (211) lần lượt được đặt trên biên trong và ngoài của vật liệu hình trụ (80), và quay và 
dịch chuyển tương đối hai dụng cụ cắt (2A, 2B) dọc theo toàn bộ biên của vật liệu hình 
trụ (80). Trong thiết bị cắt quay (1), đường tưởng tượng thứ hai L2 nối tâm trục A của 
vật liệu hình trụ (80) và tâm trục O2 của dụng cụ cắt mặt biên trong 2B được dịch 
chuyển theo hướng biên C của vật liệu hình trụ (80) quanh tâm trục A của vật liệu hình 
trụ (80) so với đường tưởng tượng thứ nhất L1 nối tâm trục A của vật liệu hình trụ (80) 
và tâm trục O1 của dụng cụ cắt mặt biên ngoài (2A).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông vô tuyến, phương pháp truyền thông vô 

tuyến và vật ghi đọc được bằng máy tính 

  (57)   Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử, cũng như phương pháp và vật ghi đọc được bằng máy 
tính, liên quan đến việc sử dụng các tập con của các ô mạng truyền đa điểm đã được 
điều phối (CoMP). Thiết bị điện tử theo sáng chế bao gồm mạch xử lý được tạo cấu hình 
để lựa chọn các ô mạng truyền làm tập con của tập CoMP của các ô mạng truyền được 
sử dụng để hỗ trợ các hoạt động truyền thông vô tuyến với thiết bị người sử dụng (UE). 
Mạch xử lý lựa chọn các các ô mạng truyền dựa vào bản tin từ UE, bản tin này bao gồm 
thông tin chất lượng kênh gộp (CQI) cho ít nhất hai kênh truyền thông giữa UE và các « 
mạng truyền tương ứng trong số các ô mạng truyền.  
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(54) Quy trình tổng hợp ure bao gồm dòng thụ động hóa ở đáy của 

cột cất phần nhẹ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp ure trực tiếp từ amoniac và cacbon đioxit với 
khả năng chống ăn mòn tăng, bao gồm, trong bộ phận tổng hợp áp suất cao, bước phản 
ứng trong lò phản ứng thẳng đứng (R) được nạp ít nhất một luồng cacbon đioxit mới 
chứa tác nhân thụ động hóa, và bước phân hủy-cất phần nhẹ của các tác nhân phản ứng 
chưa được chuyển hóa, trong đó hỗn hợp khí-lỏng thu được ở phần đầu của lò phản ứng 
được phân tách thành luồng khí và dòng chất lỏng được nạp tương ứng vào phần cuối và 
phần đầu của cột cất phần nhẹ.  
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(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông báo thay đổi cấu hình 

giữa điểm truy nhập và trạm 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông báo thay đổi cấu hình giữa 
điểm truy nhập và trạm. Theo một phương án cụ thể, phương pháp truyền thông báo thay 
đổi cấu hình giữa điểm truy nhập và trạm bao gồm bước truyền khung từ trạm đến điểm 
truy nhập. Khung này có số thứ tự báo hiệu liên quan đến cấu hình của điểm truy nhập. 
Phương pháp này còn bao gồm bước, đáp lại việc truyền khung, thu khung cập nhật từ 
điểm truy nhập. Khung cập nhật này chỉ báo ít nhất một sự thay đổi cấu hình của điểm 
truy nhập.  
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(72) NORRMAN, Karl (SE), WIFVESSON, Monika (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị vận hành các nút trong hệ thống 

truyền thống tế bào 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp hỗ trợ chuyển giao cuộc gọi chuyển mạch kênh tới 
chuyển mạch gói trong hệ thống truyền thông tế bào (101), nút thứ nhất (611, 711, 800) 
(ví dụ, nút đích chuyển mạch gói) tạo ra ngữ cảnh bảo mật đối với máy khách (601, 701) 
mà cuộc gọi của nó được chuyển giao. Phương pháp này bao gồm nút thứ nhất (611, 
711, 800) thu (501) ít nhất một khóa mật mã từ nút thứ hai (607, 707) (ví dụ, nút chuyển 
mạch kênh hỗ trợ kết nối đang tồn tại) và thu (503) các tham số nhận dạng của các thuật 
toán bảo mật được hỗ trợ bởi máy khách (601, 701) từ nút thứ ba (609, 709) (ví dụ, nút 
chuyển mạch gói hỗ trợ kết nối đang tồn tại); Nút thứ nhất (61l, 711, 800) sử dụng (505) 
ít nhất một khóa mật mã và các tham số nhận dạng để tạo ra ngữ cảnh bảo mật đối với 
máy khách (601, 701).  
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(72) WANG, Ye-Kui (CN), COBAN, Muhammed Zeyd (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp mã hóa, giải mã dữ liệu viđêo và thiết bị thực hiện

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã viđêo. Bộ mã hóa viđêo 
báo hiệu cho biết việc xử lý song song đầu sóng (WPP) có được sử dụng để mã hóa hình 
ảnh của chuỗi hình ảnh viđêo hay không. Nếu WPP được sử dụng để mã hóa hình ảnh, 
bộ mã hóa tạo ra đơn vị lớp trừu tượng mạng (NAL) đoạn được mã hóa bao gồm nhiều 
luồng phụ, mỗi trong số các luồng phụ này bao gồm dãy bit liên tiếp đại diện cho hàng 
của khối cây mã hóa (CTB) trong đoạn của hình ảnh. Bộ giải mã viđêo nhận dòng bít 
bao gồm các đơn vị NAL đoạn được mã hóa. Hơn nữa, bộ giải mã viđêo có thể xác định, 
dựa trên phần tử cú pháp trong dòng bit, rằng đoạn được mã hóa sử dụng WPP và có thể 
giải mã đoạn này sử dụng WPP.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđêo 

  (57)   Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa viđêo tạo ra dòng bit bao gồm phần tử cú pháp cho biết 
hình ảnh mã hóa theo một trong hai chế độ mã hóa thứ nhất hoặc chế độ mã hóa thứ hai. 
Trong chế độ mã hóa thứ nhất, hình ảnh được mã hóa hoàn toàn sử dụng xử lý song 
song đầu sóng (WPP). Trong chế độ mã hóa thứ hai, mỗi ô của hình ảnh được mã hóa 
không sử dụng WPP và hình ảnh có thể có một hoặc nhiều ô. Bộ giải mã viđêo có thể 
phân giải phần tử cú pháp của dòng bit. Đáp ứng với việc xác định rằng phần tử cú pháp 
có giá trị cụ thể, bộ giải mã viđêo giải mã hình ảnh hoàn toàn sử dụng WPP. Đáp ứng 
với việc xác định rằng phần tử cú pháp không có giá trị cụ thể, bộ giải mã viđêo giải mã 
mỗi ô của hình ảnh mà không sử dụng WP P.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý âm thanh và vật ghi dữ liệu 

chứa chỉ lệnh để thực hiện phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề xuất các phương pháp và thiết bị cho phép tính toán hiệu quả từ số thực 
thành số ảo trên các hệ số trong biểu diễn miền tần số của tín hiệu âm thanh. Sự tính 
toán từ số thực thành số ảo có thể tiến hành thông qua bước tổng hợp từ tần số thành thời 
gian, sau đó tổng hợp từ thời gian thành tần số. Các phương án làm ví dụ theo sáng chế 
đề xuất phương pháp tạo ra biểu diễn miền tần số phức hợp một phần của tín hiệu âm 
thanh trên cơ sở biều diễn miền tần số thực của tín hiệu, cũng như hệ thống xử lý âm 
thanh và vật ghi dữ liệu chứa chỉ lệnh đọc được bởi máy tính để thực hiện phương pháp 
này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp để giải mã hình ảnh

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp giải mã hình ảnh bao gồm các bước:  giải mã khối còn 
dự bằng cách lượng tử hóa và biến đổi ngược khối còn dư đã được giải mã entropy; tạo 
ra khối dự đoán thông qua việc bù chuyển động; và giải mã hình ảnh bằng cách thêm 
khối còn dư đã được giải mã vào khối dự đoán, trong đó, trên cơ sở của số tối đa của các 
ứng viên véc tơ chuyển động của danh sách ứng viên véc tơ chuyển động có liên quan 
tới khối dự đoán, danh sách ứng viên véc tơ chuyển động được điều chỉnh bằng cách 
thêm ứng viên véc tơ chuyển động cụ thể hoặc bằng cách loại bỏ phần trong các ứng 
viên véc tơ chuyển động, và trong bước tạo khối dự đoán, véc tơ chuyển động dự đoán 
của khối dự đoán được xác định trên cơ sở của danh sách ứng viên véc tơ chuyển động 
được điều chỉnh. Do đó, độ phức tạp của các thao tác số học trong quá trình ghi mã/giải 
mã hình ảnh sẽ được giảm.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe kiểu ngồi để chân hai bên

  (57)   Sáng chế đề cập đến xe kiểu ngồi để chân hai bên có kết cấu đi dây cho phép bó theo 
cách có hiệu quả ống dẫn dầu phanh và dây điện được bố trí lần lượt theo thứ tự ở bên 
phải và bên trái bánh trước. Xe kiểu ngồi để chân hai bên theo sáng chế có cụm chi tiết 
kẹp thứ nhất (57) ở bên trên ống ngoài trái (282L), dùng để giữ cố định dây điện (51) 
của cảm biến tốc độ bánh xe (49). Xe nói trên còn có cụm chi tiết kẹp thứ hai (58) dùng 
để bó dây điện (51) và ống dẫn dầu phanh (50) ở gần như trên cùng một độ cao với cụm 
chi tiết kẹp thứ nhất (57), ở bên trên ống ngoài phải (282R) và về phía cụm má phanh 
(47). Cụm chi tiết kẹp thứ hai (58) có chi tiết kẹp dây điện thứ hai (641) để lắp cố định 
dây điện (51) và còn có chi tiết kẹp dây điện thứ ba (642) để đổi chiều định hướng của 
dây điện (51) dọc theo ống dẫn dầu phanh (50). Dây điện (51) và ống dẫn dầu phanh 
(50) tạo thành phần lắc (B1) được uốn cong theo phương nằm ngang giữa cụm chi tiết 
kẹp thứ hai (58) và cầu nối dưới (27).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tác nhân làm tăng cường độ dẫn nhiệt, chế phẩm nhựa chứa 

tác nhân này và phương pháp cải thiện độ dẫn nhiệt của chế 

phẩm nhựa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tác nhân làm cải thiện độ dẫn nhiệt, chế phẩm nhựa chứa tác nhân 
này và vật phẩm được tạo khuôn được tạo thành từ chế phẩm nhựa. Sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp làm cải thiện độ dẫn nhiệt của sáng chế.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất aIkynylbenzen được thế hai lần ở vị trí 3, 5 và dược 

phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc muối của nó (R1, X1, X2, Y và Z 
trong công thức là như được thể hiện trong phần mô tả sáng chế.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất olefin

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất olefin có thể tạo ra olefin với hiệu suất cao 
bằng phản ứng loại nước của rượu ngay cả khi có mặt keton mà không xuất hiện các 
phản ứng phụ như phản ứng ngưng tụ Aldol của keton. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất olefin có thể tạo ra olefin với hoạt tính cao và độ chọn lọc cao 
trong một bước phản ứng bằng cách cho keton tương ứng phản ứng trực tiếp với hydro. 
Phương pháp sản xuất olefin từ rượu nêu trên bằng cách sử dụng silicaget (A) làm chất 
xúc tác loại nước, chất này thu được bằng cách cho silicagel (X) điều chế được từ alkyl 
orthosilicat tiếp xúc với hợp chất nhôm tan trong nước và nung sản phẩm thu được: hoặc 
chất này thu được từ silicagel (Y) xử lý ướt điều chế được từ silicat kiềm và silicagel (A) 
chứa hợp chất nhôm với lượng nguyên tố nhôm nằm trong khoảng từ 0 đến 1000ppm và 
tổng lượng kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ nằm trong khoảng từ 0 đến 350ppm. 
Phương pháp sản xuất olefin từ keton nêu trên tạo ra olefin từ keton và hydro trong một 
bước phản ứng với sự có mặt của silicagel (A) và chất vô cơ chứa bạc (B).  
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(54) Thiết bị và phương pháp giải mã và mã hóa hệ số biến đổi 

  (57)   Giải pháp được sử dụng trong sáng chế là sử dụng cùng hàm đối với sự phụ thuộc của 
ngữ cảnh và sự phụ thuộc của tham số tượng trưng hóa vào các hệ số biến đổi được mã 
hóa/giải mã trước. Việc sử dụng cùng hàm - và thay đổi các tham số của hàm - thậm chí 
có thể áp dụng đối với các khối biến đổi có kích thước khác nhau và/hoặc các phần tần 
số của các khối biến đổi trong trường hợp các hệ số biến đổi được sắp xếp trong không 
gian trong các khối biến đổi. Biến thể khác của ý tưởng này là sử dụng cùng hàm với sự 
phụ thuộc của tham số tượng trưng hóa vào các hệ số biến đổi được mã hóa/giải mã 
trước với các kích cỡ khác nhau của khối biến đổi của hệ số biến đổi hiện thời, các loại 
thành phần thông tin khác nhau của khối biến đổi của hệ số biến đổi hiện thời và/hoặc 
các phần tần số khác nhau mà hệ số biến đổi hiện thời được đặt nằm trong khối biến đổi. 
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(11) 40360 
(21) 1-2014-02785 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

38/14,  38/58, C23C  2/02,  2/06,  
2/28 

(22) 06.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/052762    06.02.2013 (87) WO 2013/121953 A1 22.08.2013 
(30) 2012-028271    13.02.2012  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2014 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) KONDO Yusuke (JP), HAYASHI Kunio (JP), OGAWA Toshio (JP), MATSUTANI 

Naoki (JP), GOTO Koichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nguội, tấm thép mạ và phương pháp sản xuất các 

tấm thép này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội chứa, theo % khối lượng: C: 0,020 - 0,080; Si: 
0,20 - 1,00; Mn: 0,80 - 2,30; Al: 0,010 - 0,100; và còn chứa một hoặc hai nguyên tố 
trong số Nb và Ti sao cho thoả mãn: 0,005% < Nb+Ti <0,030%. Tổ chức của tấm thép 
này chứa ferit, bainit, và các pha khác, tỷ lệ diện tích của ferit nằm trong khoảng từ 80 
đến 95% tỷ lệ diện tích của ferit không tái kết tinh trong ferit nằm trong khoảng từ 1 đến 
10%, tỷ lệ diện tích của bainit nằm trong khoảng từ 5 đến 20%, tổng các pha khác nhỏ 
hơn 8%. Đường kính đường tròn tương đương của cacbonitrua chứa một hoặc cả hai 
nguyên tố Nb và Ti nằm trong khoảng từ 1 đến 10nm và độ bền kéo của tấm thép này 
bằng 590MPa hoặc cao hơn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến tấm thép mạ và phương 
pháp sản xuất các tấm thép này.  
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(11) 40361 
(21) 1-2014-02787 (51) 7 C07D  471/00,  471/04,  487/04,  

491/052, A61K  31/4353,  31/436,  
31/407, A61P  35/00,  37/00 

(22) 23.01.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/FR2013/050136 23.01.2013 (87) WO 2013/110890 01.08.2013 
(30) 1200193      24.01.2012 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2014 
(71) 1. LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, France 
2. VERNALIS (R&D) LTD.  (GB) 
100 Berkshire Place, Wharfedale Road, Winnersh, Berkshire RG41 5RD, United 
Kingdom 

(72) Thierry LE DIGUARHER (FR), Patrick CASARA (FR), JÐr«me-Benoit STARCK 
(FR), Jean-Michel HENLIN (FR), James Edward Paul DAVIDSON (GB), James 
Brooke MURRAY (NZ), Christopher John GRAHAM (GB), I-Jen CHEN (GB), Oliver 
GENESTE (FR), John HICKMAN (GB), StÐphane DEPIL (FR), Arnaud LE TIRAN 
(FR), Miklos NYERGES (HU), Guillaume DE NANTEUIL (FR) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất indolizin, quy trình điều chế và dược phẩm chứa 

chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thúc (I):  
 

  
 
trong đó Ra, Rb, Rc, Rd, R1, R2, R3, R4, R5, X, Y và Het như được định nghĩa trong phần 
mô tả.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 40362 
(21) 1-2014-02789 (51) 7 D05B  93/00 

(62) 1-2013-03979   
(22) 05.09.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2012/073246     05.09.2012 (87) WO 2013/039079 A1 21.03.2013 
(30) 2011-220511 13.09.2011 JP 

2011-259543 09.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2014 
(71) YAMATO SEWING MACHINE MFG. CO. LTD.  (JP) 

4-12, Nishi-Temma 4-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 530-0047, Japan 
(72) HASHIMOTO, Seiji (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
(54) Đường khâu kiểu móc xích nhiều chỉ

  (57)   Sáng chế đề cập đến đường khâu kiểu mắt xích nhiều chỉ được tạo ra trên vải theo 
phương thức vòng chỉ của kim được tạo ra dưới mặt nguyệt bởi kim có thể chuyển động 
thẳng đứng trong khi giữ chỉ của kim được ngoắc bằng chuyển động tiến của móc tạo 
vòng có thể chuyển động tiến lùi theo chiều về cơ bản vuông góc với đường chuyển 
động thẳng đứng của kim, và vòng chỉ của kim buộc phải đan vòng với chỉ của móc tạo 

vòng được giữ bởi móc tạo vòng. ít nhất một vòng chỉ của kim nằm ở đầu cuối theo 
chiều khâu trong số các vòng chỉ của kim được tạo ra trên bề mặt sau của vải buộc phải 
tự tạo vòng với chỉ của kim đi qua vải. Điều này đảm bảo tạo ra đường khâu kiểu mắt 
xích nhiều chỉ có khả năng ngăn ngừa một cách chắc chắn hiện tượng rối đường khâu 
trên đường khâu kiểu mắt xích nhiều chỉ mà không phụ thuộc vào lực căng tác động vào 
chỉ của kim và chỉ của móc tạo vòng.  
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(11) 40363 
(21) 1-2014-02800 (51) 7 C12P  19/02,  7/10 

(22) 16.01.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/DK2013/000006 16.01.2013 (87) WO2013/120492 22.08.2013 
(30) 61/586,844      15.02.2012 US 
(71) INBICON A/S  (DK) 

Kraftvaerksvej 53, Skaebaek, DK-7000 Fredericia, Denmark 
(72) LARSEN, Jan (DK), MOGENSEN, Kit Kellebjerg (DK), JORGENSEN, Pia (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý sinh khối lignoxenluloza bằng cách kiểm 

soát ngược bước xử lý sơ bộ thủy nhiệt 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sinh khối lignoxenluloza bao gồm các bước: 
cung cấp nguyên liệu sinh khối lignoxenluloza; xử lý sơ bộ nguyên liệu sinh khối này 
bằng việc xử lý sơ bộ thủy nhiệt liên tục trong thiết bị phản ứng được tăng áp; đo số 
lượng xylan hoặc số lượng lignin trong dòng ra của sinh khối được xử lý sơ bộ từ thiết bị 
phản ứng xử lý sơ bộ; và kiểm soát thiết bị phản ứng xử lý sơ bộ để duy trì, trong dòng 
ra của sinh khối được xử lý sơ bộ, mức được định trước của số lượng xylan đo được hoặc 
số lượng lignin. Phương pháp này cho phép kiểm soát liên tục sự phân giải của sinh khối 
lignoxenluloza trong bước xử lý sơ bộ, và do đó tạo ra việc đánh giá liên tục độ nghiêm 
ngặt của việc xử lý sơ bộ.  
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(11) 40364 
(21) 1-2014-02816 (51) 7 C08L  25/04,  63/00,  67/02 

(22) 28.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/055329     28.02.2013 (87) WO/2013/129547 06.09.2013 
(30) 2012-043706     29.02.2012 JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) SHIROTANI, Kosuke (JP), SHIRAKAWA, Nobuaki (JP), MATSUDA, Masashi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần nhựa dẻo nhiệt và vật phẩm đúc khuôn từ hợp phần 

này 

  (57)    Sáng chế đề xuất: hợp phần nhựa dẻo nhiệt bao gồm copolyme gốc acryl/styren chứa 
nhóm epoxy (III) với lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 1 phần khối lượng đối với 100 
phần khối lượng của hợp phần nhựa bao gồm nhựa gốc styren (I) và nhựa polyetylen 
terephtalat (II); và vật phẩm đúc khuôn từ hợp phần này, cả hai hợp phần này đều có các 
đặc tính cơ học và độ bóng bề mặt tuyệt vời.  
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(11) 40365 
(21) 1-2014-02823 (51) 7 A61K  9/24,  31/155,  31/522,  

31/7048, A61P  3/10 
(22) 06.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2013/054524 06.03.2013 (87) WO2013/131967 12.09.2013 
(30) 61/607,771      07.03.2012 US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) ITO, Masanori (JP), EGUSA, Kenji (JP), KLEINBECK, Kyle (US), MESSERSCHMID, 

Roman (DE), SCHNEIDER, Peter (DE), VOLETI, Venkata (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm chứa hỗn hợp dược chất của metformin và chất ức 

chế dipeptiyl peptidaza-4 (DPP-4) hoặc chất ức chế chất đồng 

vận chuyển natri glucoza-2 (SGLT-2) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hỗn hợp dược chất liều cố định của chất ức chế 
dipeptiyl peptidaza-4 (DPP-4) và/hoặc chất ức chế chất đồng vận chuyển natri glucoza-2 
(SGLT-2), và metformin ở dạng giải phóng kéo dài (extended release form/metformin 
XR), và quy trình bào chế dược phẩm này. Dược phẩm theo sáng chế là hữu dụng để 
điều trị một số bệnh.  
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(11) 40366 
(21) 1-2014-02843 (51) 7 H04W  16/16,  16/32,  84/10 

(22) 29.01.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/051862     29.01.2013 (87) WO 2013/132920 A1 12.09.2013 
(30) 2012-047867     05.03.2012 JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan  
(72) SAWAI, Ryo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển truyền thông, phương pháp điều khiển 

truyền thông và trạm gốc 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển truyền thông bao gồm bộ xác định mà xác định 
rằng loại truy nhập của tế bào nhỏ mà ít nhất chồng lên một phần tế bào macro của hệ 
thống truyền thông vô tuyến là loại truy nhập đóng hay loại truy nhập mở, bộ nhận dạng 
mà, khi được xác định rằng loại truy nhập của tế bào nhỏ là loại truy nhập đóng, nhận 
dạng thiết bị đầu cuối người sử dụng của tế bào macro mà được bảo vệ khỏi nhiễu gây 
bởi tín hiệu vô tuyến từ tế bào nhỏ, và bộ điều khiển nhiễu mà truyền tín hiệu điều khiển 
nhiễu tới trạm gốc của tế bào nhỏ sao cho nhiễu trên thiết bị đầu cuối người sử dụng 
được nhận dạng bởi bộ nhận dạng được làm giảm.  
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(11) 40367 
(21) 1-2014-02851 (51) 7 A23G  1/00,  1/12 

(22) 25.01.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2013/051513 25.01.2013 (87) WO2013/110795 01.08.2013 
(30) 12152901.0      27.01.2012 EP 
(71) ROYAL DUYVIS WIENER B.V.  (NL) 

Schipperslaan 15, NL-1541 KD Koog aan de Zaan, The Netherlands 
(72) KRUIVER Jan (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và quy trình làm kẹo sô-cô-la thành khối ăn được

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống (1) làm kẹo sô-cô-la thành khối ăn được, cụ thể là khối 
chứa ca-cao, như; dung dịch hoặc hỗn hợp ca-cao, sô-cô-la, bao gồm máy cắt, cụ thể 
còn gọi là máy biến đổi vị (14), máy biến đổi vị này bao gồm vỏ (16), trục (17) lắp quay 
được trong vỏ (16) này, phương tiện (19, 20) để buộc khối ăn được phải chịu các ứng 
suất cắt cao, phương tiện (21, 22 ) để trải rộng khối ăn được sau khi nó đã bị buộc phải 
chịu ứng suất cắt cao, và lỗ nạp (24, 25) để cấp khí đến khối ăn được trải rộng. Hệ thống 
này còn bao gồm thiết bị bay hơi kiểu màng mỏng (15) để chế biến khối ăn được thoát 
ra khỏi máy cắt (14). Ngoài ra, sáng chế đề cập đến quy trình chế biến chất chảy được, 
cụ thể là làm kẹo sô-cô-la thành khối ăn được.  
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(11) 40368 
(21) 1-2014-02852 (51) 7 A46B  5/00 

(22) 01.03.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2012/027165 01.03.2012 (87) WO2013/130080 06.09.2013 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New York, New York 10022, United States of America 
(72) WECHSLER, Andreas (DE), MOSKOVICH, Robert (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng

  (57)   Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng có đầu dụng cụ đạt được tác động 
làm sạch tăng cường trong quá trình chải. Theo một phương án thực hiện sáng chế, dụng 
cụ chăm sóc răng miệng có thể bao gồm: tay cầm kéo dài từ đầu gần đến đầu xa; đầu 
dụng cụ bao gồm: phần côngxôn kéo dài từ đầu xa của tay cầm; khối phỏng cầu nhô 
khỏi bề mặt trước của phần côngxôn; tấm cứng, tấm cứng nằm cách phần côngxôn bởi 
khe hở; và chất liệu đàn hồi thứ nhất trong khe hở nối linh hoạt tấm cứng với phần 
côngxôn, chất liệu đàn hồi thứ nhất bao bọc khối phỏng cầu và che bề mặt sau của tấm 
cứng và bề mặt trước của phần côngxôn; các chi tiết làm sạch răng nhô ra từ bề mặt 
trước của tấm cứng; và tấm cứng xoay quanh khối phỏng cầu đáp lại các lực chải được 
tác động vào đầu dụng cụ.  
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(11) 40369 
(21) 1-2014-02853 (51) 7 G01L  3/10, B62D  5/04, G01D  

5/12, G10L  25/00 
(22) 30.10.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2012/077946    30.10.2012 (87) WO2013/145400 03.10.2013 
(30) 2012-082734    30.03.2012 JP 
(71) SHOWA CORPORATION  (JP) 

1-14-1, Fujiwara-cho, Gyoda City, Saitama 361-8506, Japan 
(72) Hiroyuki MUTO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị dò góc tương đối và thiết bị lái bằng điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị dò góc tương đối bao gồm bộ cảm biến đo từ thứ nhất (41) 
và bộ khuếch đại điện áp thứ nhất (43) để xuất ra tín hiệu tương ứng với góc quay tương 
đối giữa trục quay thứ nhất và trục quay thứ hai; mạch khuếch đại thứ nhất (45) để 
khuếch đại tín hiệu ra của bộ khuếch đại điện áp thứ nhất (43); bộ cảm biến đo từ thứ hai 
(42) và bộ khuếch đại điện áp thứ hai (44) để xuất ra tín hiệu tương ứng với góc quay 
tương đối này và có các đặc tuyến đối ngược với các đặc tuyến của tín hiệu ra của bộ 
cảm biến đo từ thứ nhất (41) và bộ khuếch đại điện áp thứ nhất (43); mạch khuếch đại 
thứ hai (46) để khuếch đại tín hiệu ra của bộ khuếch đại điện áp thứ hai (44); điện trở thứ 
nhất (47) được mắc giữa mạch khuếch đại thứ nhất (45) và cực cấp nguồn (50c), hoặc 
giữa mạch khuếch đại thứ nhất (45) và cực nối đất (cực GND) (50d); điện trở thứ hai 
(48) được mắc giữa mạch khuếch đại thứ hai (46) và cực cấp nguồn (50c), hoặc giữa 
mạch khuếch đại thứ hai (46) và cực nối đất (50d) và tại vị trí tương ứng với vị trí mắc 
điện trở thứ nhất (47).  
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(11) 40370 
(21) 1-2014-02854 (51) 7 C07C  51/64,  53/18,  53/126 

(22) 01.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/KR2013/000829 01.02.2013 (87) WO2013/115595 08.08.2013 
(30) 10-2012-0011317      03.02.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2014 
(71) LG LIFE SCIENCES LTD.  (KR) 

LG Gwanghwamun Bldg. 92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul 110-062, Republic of 
Korea 

(72) PARK Ae Ri (KR), KIM Bong Chan (KR), AN Ji Eun  (KR), LEE Hee Bong  (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất có dẫn xuất flo hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất công thức hóa học 1 bằng cách sử 
dụng nước hoặc các axit khác nhau dùng làm chất bổ sung vào phản ứng cộng Michael 
giữa hợp chất có công thức hóa học 2 và hợp chất có công thức hóa học 3.  
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(11) 40371 
(21) 1-2014-02858 (51) 7 A61F  13/15,  13/494,  13/496 

(22) 27.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/058915    27.03.2013 (87) WO/2013/146839 A1 03.10.2013 
(30) 2012-077889  29.03.2012 JP 

2013-047366  08.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2014 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) HASHlMOTO, Tatsuya (JP), OTSUBO, Toshifumi (JP), OKUBO, Tetsuo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút dùng một lần

  (57)   Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút dùng một lần thích hợp để ngăn mông lộ ra khi 
sử dụng và đảm bảo sự vừa vặn được mong đợi của các đường biên của miệng ống với cơ 
thể người mặc sao cho tránh rò rỉ dịch thải cơ thể. Vật dụng này bao gồm tấm eo đàn hồi 
hình khuyên được làm từ tấm eo phía trước và tấm eo phía sau nối với nhau và tấm đũng 
có cấu trúc thấm hút và được nối với tấm eo đàn hồi, trong đó các mép đầu bên trong 
tương ứng của tấm eo phía trước và phía sau kết hợp với các mép bên của tấm đũng kéo 
dài theo chiều dọc để tạo ra các đường biên của cặp miệng ống, trong đó tấm đũng bao 
gồm cặp tấm ở miệng ống nối với hai mép bên của cấu trúc thấm hút, trong đó các tấm ở 
miệng ống tương ứng bao gồm vùng bên trong liền kề với cấu trúc thấm hút và vùng bên 
ngoài liền kề vùng bên trong sao cho vùng bên trong nâng lên trên cấu trúc thấm hút dọc 
theo hai mép bên của cấu trúc thấm hút để xác định đường biên của miệng ống và vùng 
bên ngoài được uốn cong ra phía ngoài theo chiều ngang để xác định các đường biên của 
miệng ống.  
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(11) 40372 
(21) 1-2014-02860 (51) 7 A61K  8/36,  8/34,  8/39,  8/86, 

A61Q  19/10, C11D  1/04,  1/06,  
3/20 

(22) 01.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/055687  01.03.2013 (87) WO/2013/129653 06.09.2013 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2014 
(71) KAO CORPORATION   (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  
(72) MASUI, Takashi (JP), TANAKA, Noriyuki (JP), ABE, Keita (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm làm sạch da

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch da, chứa các thành phần (A), (B) và (C) dưới 
đây:  
(A) là alkyl ete axit cacboxylic có công thức (1):  

R1 -O-(CH2CH2O)n-CH2-COOH (1) 
trong đó, R1 là nhóm alkyl có 4 đến 22 nguyên tử cacbon; n tương ứng với một số từ 0 
đến 20;  
trong đó, R1 có số cacbon trung bình là từ 10,8 đến 12,8; lượng các thành phần trong đó 
n=0 là nằm trong khoảng từ 4,3 đến 30% trọng lượng; và tổng lượng liên kết các thành 
phần trong đó n=1 và thành phần trong đó n = 2 là ít nhất 20% trọng lượng và ít hơn 
40% trọng lượng; và  
(B) là axit béo có công thức (2):  

R2-COOH (2) 
trong đó, R2 là nhóm alkyl hoặc nhóm alkenyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh có 9 đến 
21 nguyên tử cacbon, và  
(C) chất trung hòa,  
trong đó, tổng lượng các thành phần (A) và (B) là từ 20 đến 50% trọng lượng, độ trung 
hoà của các thành phần (A) và (B) là từ 0,6 đến 0,9, và độ nhớt ở 30oC là từ 10 đến 
50000 dPa.s.  
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(11) 40373 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2014 
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14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  
(72) MASUI, Takashi (JP), TAKEUCHI, Hiroki (JP), YAMADA, Shinji (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm làm sạch da

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch da, chứa 0,1 đến 30% trọng lượng mỗi thành 
phần (A) và (B) dưới đây:  
(A) là alkyl ete axit cacboxylic có công thức (1) hoặc muối của nó :  
R1-O-(CH2CH2O)n-CH2-COOM (1)  
trong đó, R1 là nhóm alkyl có 4 đến 22 nguyên tử cacbon; n tương ứng với một số từ 0 
đến 20, và M là nguyên tử hyđro, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, ion amoni hoặc ion 
amoni hữu cơ; 
 trong đó, R1 có số cacbon trung bình là từ 10,8 đến 12,8; giá trị trung bình của n là từ 
2,5 đến 3,4; lượng có mặt của thành phần trong đó n - 0 là nằm trong khoảng từ 9,6 đến 
27% trọng lượng; và tổng lượng có mặt liên kết của thành phần trong đó n-1 và của 
thành phần trong đó n = 2 là ít nhất 20% trọng lượng và ít hơn 40% trọng lượng; và  
(B) là muối kali hoặc muối alkanolamin của axit béo có công thức (2) 
 R2-COOY (2) trong đó,  
R2 là nhóm alkyl hoặc nhóm alkenyl có 9 đến 22 nguyên tử cacbon, và Y là kali hoặc 
alkanolamin.  
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129, 2nd Floor, Chung Shan N. Road Sec. 1, Taipei, 10418, Taiwan 
(72) Fu-Lai YU (TW), Chin-Tien HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm rèm cửa sổ và môđun điều khiển của nó

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm rèm cửa sổ bao gồm thanh trên, kết cấu che, phần dưới, các dây 
treo nối với các bộ quấn đây, và môđun điều khiển. Môđun điều khiển có trục chủ động 
lắp với các bộ quấn dây, vỏ gắn liền với trục chủ động, bộ hãm lắp quanh trục chủ động, 
và bộ nhả. Bộ hãm có trạng thái khóa trong đó bộ hãm này hãm sự chuyển động quay 
của vỏ và trục chủ động để giữ phần dưới ở vị trí mong muốn, và trạng thái mở trong đó 
sự quay của vỏ và trục chủ động là được phép để hạ phần dưới nhờ tác dụng của trọng 
lực. Bộ nhả có cơ cấu dẫn động được nối theo cách điều chỉnh được với bộ hãm và có 
hình dạng thuôn dài. Cơ cấu dẫn động có thể quay quanh trục theo chiều dọc của nó để 
chuyển bộ hãm từ trạng thái khoá sang trạng thái mở.  

 
  

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
174 

(11) 40375 
(21) 1-2014-02874 (51) 7 C07K  16/30 

(22) 21.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/CU2013/000001 21.02.2013 (87) WO2013/127373 06.09.2013 
(30) CU/P/2012-0035      01.03.2012 CU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2014 
(71) CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR  (CU) 

Calle 216 Esq. a 15, Atabey, Playa., La Habana 11600, Cuba 
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PAZOS, Ana Victoria (CU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể đơn dòng, dược phẩm và kit chứa kháng thể này 

dùng để điều trị khối u 

  (57)   Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng và mảnh của kháng thể này, có tính đặc hiệu 
kép và ái lực mạnh với N-axetyl GM3 gangliosit và N-glycolyl GM3 gangliosit và 
không có khả năng nhận diện các gangliosit khác. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
dược phẩm và kit chứa kháng thể và mảnh của kháng thể này dùng để điều trị khối u.  
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Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switcherland 
(72) HJERTAAS, Morten (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ cấp nguồn điện một chiều và bộ cấp điện bao gồm bộ cấp 

nguồn điện một chiều này 

  (57)   Sáng chế đề xuất bộ cấp nguồn DC (9-1) dùng cho bộ cấp điện để sử dụng trong mạng 
lưới cấp nguồn DC. Bộ cấp nguồn DC này bao gồm thiết bị chặn dòng điện thứ nhất (17) 
được bố trí để cho phép dòng điện chạy theo chiều thứ nhất (19-1) qua nó, và để chặn 

dòng điện chạy theo chiều thứ hai (19-2) ngược với chiều thứ nhất (19-1). ở đây, chiều 
thứ nhất là chiều chạy của dòng điện trong quá trình hoạt động bình thường của mạng 
lưới cấp nguồn DC. Bộ cấp nguồn DC (9-1) này còn bao gồm bộ chuyển mạch thứ nhất 
(21) được mắc đối song song với thiết bị chặn dòng điện thứ nhất (17), trong đó, bộ 
chuyển mạch thứ nhất (21) này có thể được điều khiển trong trạng thái thông của nó để 
cho phép, một cách có lựa chọn, dòng điện ngược, trong quá trình hoạt động bình 
thường của mạng lưới cấp nguồn DC, chạy qua bộ chuyển mạch thứ nhất (21) này theo 
chiều thứ hai (19-2) để vòng qua thiết bị chặn dòng điện thứ nhất (17), và có thể được 
điều khiển trong trạng thái ngắt của nó để chặn dòng điện theo chiều thứ hai (19-2) khi 
xảy ra sự cố trong mạng lưới cấp nguồn DC này. Sáng chế cũng đề xuất bộ cấp điện bao 
gồm bộ cấp nguồn DC nêu trên.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)   Sáng chế đề xuất vật dụng thấm hút trong đó tấm phía trên (2) không có hình dạng lồi 
lõm thông thường, và tấm phía trên (2) mang lại cảm giác khô ráo và không gây ra cảm 
giác bám dính ngay sau khi thấm hút kinh nguyệt có độ nhớt cao. Vật dụng thấm hút 
này có tấm phía trên cho dịch thể thấm qua (2), tấm phía sau không cho dịch thể thấm 
qua (6), và chất thấm hút (3) được bố trí giữa tấm phía trên cho dịch thể thấm qua (2) và 
tấm phía sau không cho dịch thể thấm qua (6), trong đó tấm phía trên cho dịch thể thâm 
qua (2) có gramma nằm trong khoảng từ 5 đến 30 g/m2 và chiều dày nằm trong khoảng 
từ 0,10 đến 0,30mm trong vùng mà mạch máu chảy dọc đến tiếp xúc với lỗ hở bài tiết, 
tấm phía trên cho dịch thể thấm qua (2) chứa chất biến đổi máu (8) ở bề mặt tiếp xúc với 
da (7) của vùng mà mạch máu chảy dọc đến tiếp xúc với lỗ hở bài tiết, và chất biến đổi 
máu (8) là hợp chất dựa trên polyoxypropylen-glycol.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ đo

  (57)   Sáng chế đề cập đến dụng cụ đo (50) mà trong đó mặt số (120) được giữ ở vị trí định 
trước bởi mặt số (120) được kẹp giữa vỏ trên (60) và vỏ dưới (80) để gài và cố định vỏ 
trên (60) và vỏ dưới (80) với nhau, trong đó mặt số (120) có phần tấm đàn hồi (124) và 
khi vỏ trên (60) và vỏ dưới (80) được gài và gắn cố định với nhau, mặt số (120) có kết 
cấu để được giữ ở vị trí định trước trong trạng thái mà ở đó phần tấm đàn hồi (124) được 
ép về phía vỏ dưới (80). Lực để ép tỳ vào mặt số (120) được tạo nhờ sự đàn hồi tạo ra bởi 
phần tấm đàn hồi (124) bị biến dạng do nén về phía vỏ dưới (80) bởi phần nhô ép (73) 
được tạo ở vỏ trên (60).  
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(11) 40379 
(21) 1-2014-02894 (51) 7 A01H  5/00, C12N  15/29,  15/62,  

15/63,  15/82, C07K  19/00 
(22) 01.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2013/024488 01.02.2013 (87) WO2013/116764 08.08.2013 
(30) 61/593,555 01.02.2012 US 

61/625,222 17.04.2012 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Rd., Indianapolis, Indiana 46268, United States of America 
(72) LIRA, Justin M. (US), CICCHILLO, Robert M. (US), YERKES, Carla (US), 

ROBINSON, Andrew E. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Axit nucleic phân lập được mã hóa peptit vận chuyển vào lục 

lạp, vật liệu thực vật chứa axit nucleic này và phương pháp 

sản xuất vật liệu thực vật chuyển gen 

  (57)   Sáng chế đề cập đến vật liệu và phương pháp để biểu hiện peptit, polypeptit và protein 
được chuyển vào lạp thể của tế bào chứa lạp thể. Theo một số phương án, sáng chế đề 
cập đến peptit vận chuyển vào lục lạp có thể đưa polypeptit vào lạp thể và axit nucleic 
mã hóa polypeptit này. Theo một số phương án, sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất 
vật liệu chuyển gen (ví dụ thực vật chuyển gen) chứa peptit vận chuyển vào lục lạp này, 
cũng như vật liệu thực vật được sản xuất bằng phương pháp này và nông phẩm được tạo 
ra bằng vật liệu này.  
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(11) 40380 
(21) 1-2014-02896 (51) 7 B32B  15/08, B05D  1/36,  7/14,  

7/24, C23C  26/00, C09D  5/08,  7/12
(22) 28.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/001203    28.02.2013 (87) WO/2013/128928 06.09.2013 
(30) 2012-042026    28.02.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2014 
(71) 1. NIPPON STEEL & SUMIKIN COATED SHEET CORPORATION  (JP) 

1-5-6, Nihombashi-homchou, Chuou-ku, Tokyo 1030023, Japan 
2. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan 
3. NIHON PARKERIZING CO., LTD.  (JP) 
1-15-1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, Japan 

(72) SHIRAGAKI, Nobuki (JP), SUGITANI, Tomokazu (JP), OYOKAWA, Hiroyuki (JP), 
YONETANI, Satoru  (JP), KANAI, Hiroshi (JP), SHIMODA, Nobuyuki (JP), OURA, 
Ichiro (JP), KIKUCHI, Hitoshi  (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tấm thép mạ nhôm kẽm có bề mặt được phủ và phương pháp sản 

xuất tấm thép này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ nhôm kẽm có bề mặt được phủ bao gồm: tấm thép 
được mạ; màng phủ composit được tạo ra bằng cách phủ tác nhân xử lý bề mặt nền nước 
lên tấm thép mạ và làm khô tác nhân xử lý bề mặt nền nước này. Tác nhân xử lý bề mặt 
nền nước này chứa nhựa có thể phân tán trong nước (A), hợp chất coban (B), và nước, và 
có độ pH nằm trong khoảng từ 7,5 đến 10. Màng phủ composit chứa nhựa có thể phân 
tán trong nước (A) và hợp chất coban (B). Phần trăm khối lượng của nhựa có thể phân 
tán trong nước (A) trong màng phủ composit là 90% hoặc lớn hơn. Khối lượng của 
màng phủ composit trên một bề mặt của tấm thép đã mạ nằm trong khoảng từ 0,5 đến 
3,5g/m2. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép mạ này.  
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(11) 40381 
(21) 1-2014-02902 (51) 7 F21S  2/00,  8/04, F21V  33/00, 

H01L  51/52 
(22) 26.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/FR2013/050387 26.02.2013 (87) WO 2013/128108 A1 06.09.2013 
(30) 1251857      29.02.2012 FR 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, F-92150 Suresnes, France 
(72) SARRANT-FORESTI, Maud (FR), GUERlNG, Paul-Henri (FR), BENKEMOUN, 

Yves (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tấm phát sáng và tường nhà

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm phát sáng (10) bao gồm ít nhất hai thiết bị OLED (5) được đặt 
cạnh nhau để tạo thành mặt phía trước của tấm phát sáng và xác định hai vùng phát sáng 
(S5) được ngăn cách bởi vùng trung gian (S7). Hơn thế nữa, tấm (10) bao gồm phương 
tiện tạo kết nối phát sáng để bảo đảm, khi hai thiết bị OLED (5) ở trạng thái "bật", sự 
liên tục nhìn thấy được bằng mắt thường giữa vùng trung gian (S7) và hai vùng phát sáng 
(S5), phương tiện tạo kết nối phát sáng được định vị ở phía sau hoặc ngang bằng với bề 
mặt phía trước của tấm (10).  
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(11) 40382 
(21) 1-2014-02904 (51) 7 A44B  19/42 

(22) 26.11.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2012/080516    26.11.2012 (87) WO 2014/080534 A1 30.05.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2014 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) SHIMAI Hideo (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị đo chiều dài dây khoá kéo liên tục

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đo chiều dài dây khóa kéo (20) để đo chiều dài của dây 
khóa kéo liên tục (C1), có khả năng đảm bảo số lượng răng khóa kéo và chiều dài của 
dây khóa kéo liên tục đồng nhất. Thiết bị này bao gồm con lăn thứ nhất (21) và con lăn 
thứ hai (22) được bố trí đối diện với con lăn thứ nhất (21) để kẹp dây khóa kéo liên tục 
(C1), trong đó con lăn thứ nhất (21) sẽ đếm số răng (E) của cặp hàng răng khóa kéo 
(EL) ứng với số vòng quay của con lăn thông qua bộ giải mã đếm (32), và con lăn số thứ 
hai (22) đo chiều dài của dây khóa kéo liên tục (C1) thông qua bộ giải mã đo (42).  
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(11) 40383 
(21) 1-2014-02915 (51) 7 C08L  23/08 

(22) 31.01.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2013/051867 31.01.2013 (87) WO2013/113797 08.08.2013 
(30) 1201578.0      31.01.2012 GB 
(71) NORNER AS  (NO) 

Asdalstrand 291, N-3960 Stathelle, Norway 
(72) Irene HELLAND  (NO), Tore DRENG  (NO), Arild FOLLESTAD  (NO) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Polyetylen, quy trình sản xuất polyetylen, hợp phần chứa 

polyetylen, vật dụng làm bằng polyetylen và quy trình sản 

xuất vật dụng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polyetylen chứa: (i) 20% đến 70% trọng lượng là etylen polyme có 
trọng lượng phân tử thấp, (ii) 20% đến 70% trọng lượng là etylen copolyme có trọng 
lượng phân tử cao thứ nhất; và (iii) 0,5% đến 9,5% trọng lượng là etylen copolyme có 
trọng lượng phân tử cao thứ hai. Sáng chế cũng đề xuất quy trình sản xuất polyetylen, 
hợp phần chứa polyetylen, vật dụng làm bằng polyetylen và quy trình sản xuất vật dụng 
này.  
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(72) SAGARA, Takeshi (JP), ITO, Satoru (JP), OTSUKI, Sachie (JP), NONOSHITA, 

Katsumasa (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất vòng ngưng tụ quinolylpyrolopyrimidyl hoặc muối 

của nó 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng ức chế thụ thể yếu tố sinh trưởng biểu bì 
(Epidermal Growth Factor Receptor: EGFR) và có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của tế 
bào. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm dùng để phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh ung 
thư dựa trên tác dụng ức chế EGFR của hợp chất này. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp 
chất có công thức (I) hoặc muối của nó.  
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(72) MACDONALD, Lynn (US), GAO, Min (US), MORRA, Marc., R. (US), 
ALESSANDRI-HABER, Nicole, M. (US), LaCROIX-FRALISH, Michael, L. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể kháng kênh ion mẫn cảm với axit 1(ASIC1) và dược 

phẩm chứa kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể được phân lập hoặc mảnh liên kết kháng nguyên của nó 
liên kết đặc hiệu với kênh ion mẫn cảm với axit (ASIC1). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến dược phẩm chứa kháng thể này dùng để điều trị chứng đau ở người.  
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(72) NAKASHITA, Masashi (JP), WADA, Ichiro (JP), NODA, Yuki (JP), HASHINO, 

Akira (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)   Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút trong đó tấm trên có thể thấm chất lỏng có cấu 
trúc không đồng đều bao gồm mặt lồi và mặt lõm trên bề mặt tiếp xúc với da, và do đó 
ngay cả sau khi máu kinh nguyệt có độ nhớt cao được tấm trên thấm hút sẽ không tạo 
cảm giác dính và sẽ tạo cảm giác mịn và khô. Vật dụng thấm hút này có kết cấu sau 
đây. Vật dụng thấm hút bao gồm tấm trên có thể thấm chất lỏng, tấm dưới không thấm 
chất lỏng, và phần thấm hút giữa tấm trên có thể thấm chất lỏng và tấm dưới không 
thấm chất lỏng; trong đó vật dụng thấm hút được đặc trưng ở chỗ tấm trên có thể thấm 
chất lỏng bao gồm chất làm trơn máu ở ít nhất mặt lồi tại vùng tiếp xúc lỗ bài tiết có độ 
nhớt động bọc nằm trong khoảng từ 0,01-80mm2/s ở 40oC, tỷ lệ giữ nước nằm trong 
khoảng từ 0,01-4,0% khối lượng, và trọng lượng phân tử trung bình nhỏ hơn trọng lượng 
1,000.  
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1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-8512 Japan 
(72) Yukiko TAKE (JP), Yoshihito KUDO (JP), Masashi OHNO (JP), Satoru SHIOBARA 

(JP), Naoki OKADA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cáp sợi quang và phương pháp rút bộ phận quang học 

  (57)   Sáng chế đề cập đến cáp sợi quang có khả năng rút bộ phận quang học bên trong một 
cách dễ dàng bằng cách tách vỏ bắt đầu từ các rãnh cắt và có khả năng giảm nguy cơ tổn 
thất truyền trong các sợi quang gây ra bởi sự uốn cáp hoặc sự thay đổi nhiệt độ. Cáp sợi 
quang (1) có cấu trúc trong đó bộ phận quang học (2) được bọc bằng vỏ (3) có mặt cắt 
ngang hình chữ nhật, bộ phận quang học (2) chứa các sợi quang (5) bên trong màng (4) 
được tạo ra dưới dạng hình trụ theo cách sao cho cả hai đầu của màng (4) chồng lên 
nhau. Các phần tử kéo (13) được bố trí trong vỏ (3) ở cả hai bên của bộ phận quang học 
(2) trên cùng một đường thẳng, và các giấy chống dính (13) để rút bộ phận quang học 
(2) được bố trí ở bên trên và dưới để xen bộ phận quang học (2) vào giữa và song song 
với cùng một đường thẳng trong đó bộ phận quang học (2) và các phần tử chịu kéo (13) 
được bố trí. Hai rãnh cắt (11) để tách còn được tạo ra trên cạnh dài của vỏ (3) trên mỗi 
bên trong số bên trên và dưới của nó, và bộ phận quang học (2) không được đặt trên các 
đường thẳng nối các rãnh cắt ghép đôi tương ứng (11) đối nhau ở bên trên và dưới.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Màn hình cảm ứng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến màn hình cảm ứng có màn hình hiển thị và thiết bị siêu âm. Thiết bị 
siêu âm này có thể bao gồm dãy cảm biến sử dụng các cảm biến áp điện để phát hiện 
tôpô bề mặt của đối tượng sinh học hoặc đối tượng khác mà nó tiếp xúc với bề mặt của 
màn hình. Màn hình có thể là màn hình tinh thể lỏng (LCD - Liquid Crystal Display) 
hoặc màn hình điốt phát sáng (LED - Light Emitting Diode).  
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2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 5568601, Japan 
(72) YOSHIKAWA Kiyonobu  (JP), YAMANE Takeshi (JP), NAKAMURA Makio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp bọc hạt bằng kim loại và hạt bọc kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt bọc kim loại cho phép giảm tới mức tối thiểu sự sinh nhiệt liên 
kết với sự oxi hóa trong khi bọc hạt và cũng đạt được độ bền bám dính cao vào hạt với 
lượng nhỏ của bột sắt. Sáng chế cũng đề xuất hạt bọc kim loại đạt được độ bền bám dính 
vào hạt ưu việt mà không cần gia tăng lượng bột kim loại thậm chí khi bột kim loại có 
cỡ hạt tương đối lớn được sử dụng nhằm sẵn sàng xử lý. Trong phương pháp bọc hạt 
bằng kim loại bằng cách làm cho bột kim loại chứa sắt là thành phần chính của nó để 
bám dính vào hạt, phương pháp bao gồm bước bọc sơ bộ để bọc hạt bằng chất giữ bằng 
cách làm cho chất giữ để bám dính vào hạt, chất giữ có thể giữ bột kim loại trên hạt; và 
lớp bọc kim loại để bọc hạt sau bước bọc sơ bộ với bột kim loại bằng cách làm cho bột 
kim loại để bám dính vào hạt.  
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(22) 22.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/054598      22.02.2013 (87) WO 2013/129263 A1 06.09.2013 
(30) 2012-042179      28.02.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.09.2014 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6518585 (JP) 
(72) SAKASHITA Shinji (JP), YOSHIDA Satoshi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thép và mối hàn có tính chống ăn mòn điện hóa 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thép và mối hàn có tính chống ăn mòn điện hóa. Thép này có tính 
chống ăn mòn điện hóa cao và thành phần bao gồm (theo % khối lượng): C: 0,01-0,30; 
Si: 0,1-1,0; Mn: 0,1-2,0%; P: 0,04 hoặc thấp hơn; S: 0,03 hoặc thấp hơn; Al 0,010-0,10; 
Cu: 0,3- 3,0; Ni 0,3-5,0; Ti: 0,010-0,10; Ca: 0,0005-0,0050; N 0,0020-0,0080; và O: 
0,0010 hoặc thấp hơn, với lượng còn lại là Fe và tạp chất không thể tránh được, và N* 
trong công thức (1) là 0,0001 hoặc thấp hơn. (1) N* [N]- 0,29 [Ti] (dấu ngoặc vuông chỉ 
hàm lượng theo % khối lượng).  
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(71) ELI LILLY AND COMPANY   (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America  
(72) CORVARI, Vincent, John (US), WILLIAMS, Barbara, Ann (US), DONOVAN, 

Patrick, Daniel (US), MARKHAM, Aaron, Paul (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm chứa kháng thể IL-17 dùng để điều trị bệnh viêm 

khớp dạng thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể kháng IL-17. Dược phẩm này được 
dùng để điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp, bệnh vảy nến, bệnh viêm cột sống dính khớp 
hoặc bệnh đa u tủy.  
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(11) 40392 
(21) 1-2014-02947 (51) 7 G06F  17/30 

(22) 06.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2013/024881 06.02.2013 (87) WO2013/119626 15.08.2013 
(30) 61/595,502      06.02.2012 US 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-Les-Moulineaux, France 
(72) MASSOULIE, Laurent (FR), lOANNIDIS, Efstratios (GR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tìm kiếm nội dung trong cơ sở dữ liệu và máy tính 

dùng để tìm kiếm nội dung trong cơ sở dữ liệu 

  (57)    Trong việc tìm kiếm nội dung tương tác thông qua phép so sánh, việc tìm kiếm một đối 
tượng mục tiêu trong cơ sở dữ liệu được thực hiện bằng cách tìm đối tượng giống với 
mục tiêu nhất từ danh sách ngắn các đối tượng. Danh sách đối tượng mới sau đó được 
đưa ra dựa trên sự lựa chọn trước đây. Quá trình này được lặp lại cho đến khi mục tiêu 
có xuất hiện trong danh sách được đưa ra và tại đó thì kết thúc tìm kiếm. Giải pháp cho 
vấn đề tìm kiếm nội dung tương tác được đề xuất trong điều kiện yêu cầu không đồng 
nhất, trong đó các đối tượng mục tiêu được chọn từ phân bố xác xuất không đồng nhất. 
Giả thiết các đối tuợng được nhúng trong không gian metric kép mà có thể quan sát 
được hoàn toàn bởi thuật toán tìm kiếm. Dựa trên những giả thiết này, một phương pháp 
tìm kiếm dựa trên phép so sánh hiệu quả được đề xuất mà chi phí về mặt số lượt truy vấn 
cớ thể được giới hạn bởi hằng số kép của phép lồng c và entropi H của phân bố yêu cầu. 
Cụ thể hơn, sáng chế chỉ ra rằng chi phí tìm kiếm trung bình là CF=O(c5H) mà cải thiện 
giới hạn đã được biết đến trước đây và là bậc tối ưu đối với hằng số c.  
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(71) Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam  (VN)

18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Dương Ngọc Tú (VN), Peter Proksch (DE), Dương Anh Tuấn (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất thuốc trừ sâu từ lá ngâu (Aglaia 

odorata) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thuốc trừ sâu từ lá ngâu (Aglaia odorala) bao 
gồm các bước như thu hái mẫu lá ngâu tươi, sấy khô nguyên liệu và nghiền thành bột, 
chiết 3 lần trong etanol (90-96%) có khuấy và gia nhiệt (50-70oC) trong 8 giờ, gộp các 
dịch lọc rồi loại dung môi bằng cô cất chân không, chiết phân lớp với dung môi n-hexan 
(tỉ lệ thể tích dung môi n-hexan so với dịch chiết etanol là 1:1) để loại phần kém phân 
cực không có hoạt tính, sau đó dịch etanol được chiết tiếp ba lần với dung môi etylaxetat 
(tỉ lệ dung môi etylaxetat so với dịch chiết etanol là 1:1) để làm giầu hoạt chất 
rocaglamit, cô loại bớt etyaxetat thu được căn chiết etylaxetat, định lượng căn chiết 
etylaxetat (1000-3000ppm) rồi hòa tan trong etanol (0,6-1% so với lượng cặn chiết 
etylaxetat có sử dụng siêu âm trong 45 phút), thêm phụ gia Tween 80 (0,2-0,6% so với 
lượng cặn chiết etylaxetat), khuấy đều thu được chế phẩm trừ sâu hại rau.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2014 
(71) Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam  (VN)

18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Dương Ngọc Tú (VN), Đặng Đức Quyết (VN), Dương Anh Tuấn (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất thuốc trừ nấm bệnh hại cây từ củ nghệ 

(Curcuma longa) 

  (57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thuốc trừ nấm bệnh hại cây từ củ nghệ 
(Curcuma longa), trong đó nguyên liệu củ nghệ được thu mua sau khi trồng từ 10- 16 
tháng tuổi, rửa sạch, cắt lát mỏng, sấy hoặc phơi khô, nghiền nhỏ rồi được ngâm chiết 
ba lần (mỗi lần từ 10-12 giờ) trong etanol 90-96%, có gia nhiệt từ 50-800C và sử dụng 
cánh khuấy. Phần dịch chiết được lọc rồi đem cô cất chân không với áp suất từ 0,105 at 
đến 0,157 at để loại dung môi. Dịch chiết này được chiết phân lớp với n-hexan để loại 
dầu từ pha n-hexan, pha etanol tiếp tục được cô loại dung môi thu được cặn chiết nghệ 
dưới dạng chế phẩm thô giầu hoạt chất curcumin. Chế phẩm thô được định lượng và hòa 
tan với lượng etanol tối thiểu (0,6%-1%) và tỉ lệ phụ gia thích hợp Tween 80 (0,6%- 
1%). Sử dụng siêu âm để thu được chế phẩm dạng đồng nhất đối với dạng dung dịch.  
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575 Maude Court, Sunnyvale, CA 94085, United States of America 
(72) OLGAARD, Christian Volf (US), ZHAO, Qiang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nhận dạng các tín hiệu ký sinh tự tạo 

  (57)   Sáng chế đề cập đến một bộ dao động nội (LO - Local Oscillator) của một hệ thống kiểm 
thử được đặt tại một tần số ban đầu và sau đó thiết bị đang được kiểm thử (DUT - Device 
Under Test) truyền một tín hiệu tần số vô tuyến (RF - Radio Frequency) tới hệ thống 
kiểm thử. Các đặc trưng của tín hiệu RF được đo bằng hệ thống kiểm thử và được sử 
dụng để xác định độ lớn và tần số của các sản phẩm ký hiệu ký sinh. Bộ tạo dao động 
nội (LO) của hệ thống kiểm thử được đặt lại một hoặc nhiều tần số tiếp theo lệch so với 
tần số ban đầu. Một hoặc nhiều tín hiệu RF tiếp theo được truyền từ DUT tới hệ thống 
kiểm thử trong khi DUT vẫn đang duy trì thiết lập tín hiệu ban đầu của nó. Các đặc trưng 
của tín hiệu RF tiếp theo được đo bằng hệ thống kiểm thử và được sử dụng để xác định 
độ lớn và tần số của các sản phẩm tín hiệu ký sinh cho từng tần số LO tiếp theo. Sau đó 
có thể xác định được các sản phẩm tín hiệu ký sinh đã dịch tần cho mỗi tần số LO tiếp 
theo là các sản phẩm tín hiệu tự tạo.  
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(72) ZHANG, Bin (CN), GUAN, Zhenan (CN), LIANG, Xing  (CN), CHEN, Yuewei  (CN), 
LIU, Lejun  (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống truyền tin nhắn thoại và môi trường 

lưu trữ máy tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến công nghệ truyền thông máy tính. Phương pháp và hệ thống để 
truyền các tin nhắn thoại được bộc lộ. Phương pháp gồm các bước: dữ liệu thoại được 
thu thập bởi máy trạm truyền thông nội bộ thứ nhất được tiếp nhận; việc liệu kích thước 
của dữ liệu thoại được thu thập đã đạt đến ngưỡng định trước hay chưa được dò theo chu 
kỳ; và khi kích thước của dữ liệu thoại được thu thập đã đạt ngưỡng định trước, hoặc khi 
dữ liệu thoại được thu thập không đạt kích thước định trước nhưng có chứa ký tự kết 
thúc tin nhắn thoại, thì dữ liệu thoại được thu thập được tải lên máy chủ chuyển tiếp qua 
mạng định trước, thực hiện sự không đồng bộ giữa việc thu thập dữ liệu thoại và việc tải 
lên. Do vậy, vấn đề kéo dài thời gian truyền dữ liệu truyền thông nội bộ gắn với các tiến 
trình hiện tại được giải quyết nhờ phương pháp truyền dữ liệu truyền thông hiệu quả này. 
Theo phương pháp này, việc thu thập và tải lên dữ liệu thoại có thể được thực hiện không 
đồng bộ, do vậy độ trễ truyền thông nội bộ có thể được giảm bớt và trải nghiệm của 
người dùng máy trạm truyền thông nội bộ có thể được cải thiện.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy phân tích vi dòng chảy để phát hiện bệnh

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy phân tích vi dòng chảy để phát hiện bệnh. Máy phân tích vi 
dòng chảy này bao gồm các kênh chất đệm, kênh mẫu, kênh chảy trung tâm, các kênh 
quang học kích thích và các kênh quang học tiếp nhận. Các kênh quang học kích thích 
và các kênh quang học tiếp nhận được đặt ở góc định trước so với kênh chảy trung tâm. 
Các kênh quang học kích thích kích thích tế bào trong dung dịch mẫu chảy qua kênh 
chảy trung tâm. Tế bào được kích thích tạo ra một hoặc nhiều tín hiệu quang học. Một 
hoặc nhiều tín hiệu quang học này được tiếp nhận bởi các kênh quang học tiếp nhận 
Máy phân tích vi dòng chảy bao gồm các bộ dò đặt trên mỗi một trong số các kênh 
quang học tiếp nhận để phát hiện một trong số một hoặc nhiều tín hiệu quang học. Tín 
hiệu quang học phát hiện được được gửi tới thiết bị máy tính để phát hiện bệnh.  
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Gyeonggi-do 421-808, Republic of Korea 

(72) KIM, Tae Hyoung (KR), KIM, Yu Ee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị điện phân không màng ngăn

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị điện phân không màng ngăn để sản xuất nước axit yếu 
hypoclorơ bằng cách điện phân axit clohyđric pha loãng, trong đó các tấm điện cực có 
thể được làm mát bằng nước pha loãng để sản xuất ra nước axit yếu hypoclorơ một cách 
hiệu quả hơn.  
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(21) 1-2014-02955 (51) 7 H01R  12/51, H01B  13/00, H02G  

1/14 
(22) 08.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/056446    08.03.2013 (87) WO 2013/133409 12.09.2013 
(30) 2012-051431 08.03.2012 JP 

2013-044397 06.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2014 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, Japan 
(72) TANAKA Masato (JP), MURAOKA Toshikazu (JP), NAKATSUGI Kyouichirou (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất cáp đa lõi với bảng mạch điện 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất cáp đa lõi với bảng mạch điện có khả năng 
đấu nối một cách chắc chắn và đễ dàng các dây điện siêu mảnh với các lớp bọc điện cực 
được bố trí dày đặc trên bảng cách điện bởi hợp kim hàn. Phương pháp sản xuất cáp đa 
lõi với bảng mạch điện, trong đó dây điện siêu mảnh (10) được đấu nối với lớp bọc điện 
cực (22) được bố trí dày đặc trên bảng mạch điện (20) nhờ hợp kim hàn và bao gồm 
bước tạo lớp mạ lót bằng hợp kim hàn (24) bằng cách gắn một lượng cho trước bột hợp 
kim hàn với lớp bọc điện cực (22) trên bảng mạch điện và quá trình mạ hồi lưu lớp mạ 
lót bằng các hợp kim hàn. Khi đó, dây dẫn ở tâm (11) của dây điện siêu mảnh được bố 
trí trên lớp bọc điện cực (22) trên đó lớp mạ lót bằng hợp kim hàn (24) được tạo ra và 
dây dẫn ở tâm (11) của dây điện siêu mảnh được đấu nối với lớp bọc điện cực (22) nhờ 
lớp mạ lót bằng hợp kim hàn. Đồng thời, có thể tạo kết cấu sao cho bao gồm bước tạo 
lớp mạ lót bằng hợp kim hàn (15) trên đầu đấu nối của dây dẫn ở tâm (11) của dây điện 
siêu mảnh.  
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(72) ALLGEIER, Matthew Carl (US), FLYNN, Daniel L. (US), KAUFMAN, Michael D. 
(US), PATEL, Phenil J. (US), WOLFANGEL, Craig D. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dẫn xuất pyriđo[2,3-d]pyrimiđin được thế 2-amino, 6-phenyl hữu 

ích làm chất ức chế Raf kinaza và dược phẩm chứa hợp chất 

này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất pyriđo[2,3-d]pyrimiđin, hoặc muối dược dụng của nó có khả 
năng ức chế Raf kinaza, do đó, là hữu ích để điều trị bệnh ung thư.  
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Dmitrovskoe sh., 110 Moscow, 127411, Russian Federation. 

(72) BENDERSKY, Gennady Petrovich (RU), VOVSHIN, Boris Mikhailovich (RU), 
VILEGZHANIN, Ivan Sergeevich (RU), EFREMOV, Vyacheslav Samsonovich (RU), 
KORNEEV, Anatoly Nikolaevich (RU), NURGALIEV, Marat Rashidovich (RU), 
SEDLETSKY, Rudolf Mironovich (RU) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(54) Rada thời tiết Doppler

  (57)   Sáng chế đề cập đến rađa thời tiết Doppler được cấu tạo từ các thiết bị kết nối liên tục với 
nhau: máy điều chế các gói tín hiệu thăm dò băng tần hẹp và băng tần rộng có tần số 
khác nhau (1), máy phát băng tần rộng (2), thiết bị phân cục các tín hiệu vi sóng (3) và 
bộ chuyển mạch ăng-ten (4). Bộ chuyển mạch (4) trong trường hợp đơn giản có chứa hai 
bộ luân chuyển vi sóng (5 và 6), chúng được kết nối theo các tín hiệu thăm dò với ăng-
ten thu nhận (7) và theo các tín hiệu khí tượng phản xạ - với máy thu tín hiệu rađa bốn 
kênh (8). Các đầu ra của máy thu tín hiệu rada (8) được kết nối với máy tính điều khiển 
(9). Máy tính (9) có chứa khối điều khiển (23 và 24) để xử lý dữ liệu khí tượng lần đầu 
và lần sau. Máy điều chế gói tín hiệu thăm dò băng tần hẹp và băng tần rộng có tần số 
khác nhau (1) có chứa máy phát vi sóng (10) theo lệnh và máy phát hai tần số thuộc tần 
số trung gian (11), đầu ra của chúng qua máy trộn (12) được kết nối với đầu vào tín hiệu 
của máy phát khuếch đại (2). Máy phát hai tần số (11) tạo gói các xung ngắn và dài theo 

tần số từ 1  10 Mhz. Xung ngắn thuộc tần số trung gian chưa điều biến, còn xung dài - 
kèm điều biến nội xung.  

Rađa thời tiết giúp đo sự hình thành khí quyển với độ chính xác cao hơn ở khoảng 
cách lên đến hàng trăm cây số bằng cách sử dụng trình tự các chuỗi xung phân cực kép 
thăm dò có tần số khác nhau, độ dài khác nhau và khác nhau về độ rộng của phổ tần số.  
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(JP), KOBAYASHI Masato  (JP), UMEHARA Masatoshi  (JP), MORIYASU Takako  
(JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

(54) Gói chứa dược phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gói chứa dược phẩm mà trong đó độ ẩm có thể được điều chỉnh một 
cách thích hợp để ngăn chặn tình trạng quá khô, và thích hợp để đóng gói chế phẩm 
dạng hạt chứa kháng sinh nhóm penem. Gói chứa dược phẩm bao gồm thân gói kiểu túi 
và chế phẩm dạng hạt chứa kháng sinh nhóm penem làm hoạt chất và được bao trong 
thân gói, trong đó thân gói bao gồm màng mỏng của thân gói mà chứa ít nhất một lớp 
vật liệu nền bao gồm nhựa nhiệt dẻo, lá nhôm và lớp hấp phụ, tất cả các lớp này được 
cán lại theo trình tự, lớp hấp phụ được bố trí ở mặt mà ở đó chế phẩm dạng hạt được lưu 
giữ và gồm có lớp màng ngoài cùng, lớp giữa và lớp màng bên trong.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
203 

(11) 40403 
(21) 1-2014-02977 (51) 7 C09D  115/00, C08K  5/16, C09D  

119/02, C08G  18/02, C08J  3/21, 
C08C  19/22, C08L  15/00 

(22) 29.02.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/MY2012/000039    29.02.2012 (87) WO2013/129905 06.09.2013 
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(72) CHIENG, Diing, Yaw (MY), MAR, Hung Than (MY) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sản phẩm polyme và phương pháp sản xuất sản phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm polyme, bao gồm công đoạn điều 
chế dung dịch polyme bằng cách trộn hợp chất thứ nhất chứa nhóm carbođiimit với hợp 
chất thứ hai chứa nhóm carboxylat; công đoạn phủ dung dịch polyme này lên khuôn, 
trong đó công đoạn phủ này được thực hiện trong vòng 2 giờ sau khi thực hiện công 
đoạn điều chế dung dịch polyme, và công đoạn đóng rắn dung dịch polyme này. Dung 
dịch polyme này có thể chứa chất điều chỉnh độ pH chứa amoni hyđroxit. Sáng chế cũng 
đề cập đến sản phẩm polyme được sản xuất bằng phương pháp này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất mực in phun nano dẫn điện trên cơ sở các 

hạt nano bạc (Ag) và mực in phun nano được chế tạo theo quy 

trình này 

  (57)    Quy trình sản xuất mực in phun nano dẫn điện trên cơ sở các hạt nano bạc (Ag) gồm 3 
bước: Chuẩn bị nguyên liệu, điều chế hạt nano bạc (Ag) bằng phương pháp hóa khử (sử 
dụng thanh rung siêu âm) với chất khử và dung môi là etylen glycol (EG) và điều chế 
mực in phun nano dẫn điện từ hạt nano bạc (Ag) các thành phần như sau: nano bạc: 20% 
khối lượng; H2O: 31% khối lượng; etanol: 12 % khối lượng; etylen glycol: 1,5% khối 
lượng; glyxerin: 15% khối lượng; 2-isopropoxy etanol: 1,5% khối lượng; etyl axetat: 
15,6% khối lượng; SDS: 0,3% khối lượng etyl elycolat: 0,05% khối lượng; etyl format: 
0,05% khối lượng.   
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo. Thiết bị 
tính toán xác định đơn vị dự báo (PU - Prediction Unit) trong lát B có được hạn chế ở 
chế độ dự báo liên cấu trúc một chiều hay không. Ngoài ra, thiết bị tính toán tạo lập 
danh mục dự bị hợp nhất cho PU và xác định dự bị hợp nhất đã chọn trong danh mục dự 
bị hợp nhất. Nếu PU được hạn chế ở chế độ dự báo liên cấu trúc một chiều thì thiết bị 
tính toán tạo lập khối viđeo dự báo cho PU dựa vào không nhiều hơn một khối tham 
chiếu gắn với thông tin chuyển động được chỉ rõ bởi dự bị hợp nhất đã chọn. Nếu PU 
không hạn chế ở chế độ dự báo liên cấu trúc một chiều, thì thiết bị tính toán tạo lập khối 
viđeo dự báo cho PU dựa vào một hoặc nhiều khối tham chiếu gắn với thông tin chuyển 
động được chỉ rõ bởi dự bị hợp nhất đã chọn.  
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(86) PCT/JP2013/056766     12.03.2013 (87) WO 2013/137236 19.09.2013 
(30) 2012-057570     14.03.2012 JP 
(71) DAICEL CORPORATION  (JP) 

3-4-5, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0001, Japan 
(72) SHIMIZU, Masahiko (JP), MIURA, Hiroyuki (JP), UENO, Takashi (JP), NAKAJIMA, 

Hidehiko (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất axit axetic và phương pháp nâng cao sự 

phân tách pha lỏng-lỏng của sản phẩm ngưng tụ 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất axit axetic và phương pháp nâng cao sự phân 
tách pha lỏng-lỏng của sản phẩm ngưng tụ. Quy trình sản xuất axit axetic theo sáng chế 
làm giảm nồng độ hyđro iođua và nâng cao sự phân tách pha lỏng- lỏng của sản phẩm 
đỉnh của cột chưng cất. Axit axetic được sản xuất bằng cách chưng cất hỗn hợp chứa 
hyđro iođua, nước, axit axetic và metyl axetat trong cột chưng cất thứ nhất (3) để tạo ra 
sản phẩm đỉnh và dòng sản phẩm chưng cất phụ hoặc dòng sản phẩm đáy chứa axit 
axetic, làm lạnh và ngưng tụ sản phẩm đỉnh trong bình ngưng tụ (C3) để tạo ra các pha 
trên và pha dưới tách riêng trong thùng lắng gạn (4).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị công nghiệp liên tục và phương pháp nối, định tâm và 

hàn nối đầu hai dải kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị công nghiệp liên tục có phần đầu vào bao gồm mỗi hai cơ 
cấu tháo cuộn (1a, 1b) để tháo và cấp các vật liệu dải cần gia công, cơ cấu cắt (2a, 2b) và 
bàn chuyển (3a, 3b) cho mỗi dải, và cơ cấu nối (4), sao cho các bàn chuyển (3a, 3b) 
chuyển các dải đến cơ cấu nối (4) trong đó dải cuối cuộn kim loại và dải đầu cuộn kim 
loại được nối, ít nhất bàn cuộn (5) để định tâm dải và máy hàn (6) nơi mà dải cuối cuộn 
kim loại và dải đầu cuộn kim loại được hàn nối đầu. Mỗi một trong số các các bàn 
chuyển (3a, 3b) cũng là bàn cuộn (5), nhờ đó các vòng lặp để định tâm dải có thể được 
thực hiện trực tiếp trên các bàn chuyển (3a, 3b) và nó được tạo ra sao cho các dải đã nối 
ở cơ cấu nối (4) được cấp trực tiếp đến máy hàn (6), mà không cần vòng lặp khác.  
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(72) LEBON, Christophe (FR), SUPLIE, Pascal  (FR), LEBOEUF, Fabrice  (FR), JUNG, 

Jennifer  (FR), DESCHAMPS, Frantz  (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình bào chế dược phẩm chứa modafinil và dược phẩm 

thu được bởi quy trình này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình bào chế dược phẩm chứa modafinil. Quy trình này gồm 
bước hòa tan S-modafinil trong chất lỏng ở trạng thái siêu tới hạn, và tiếp theo, sau khi 
hạ áp suất của chất lỏng này, thu hồi S-modafinil bằng cách hấp thụ nó lên bề mặt của 
chất nền ở dạng hạt. Chất lỏng như đã nêu có thể là CO2 hoặc dung môi khác và chất nền 
có thể là lactoza khan hoặc manitol. Dược phẩm theo sáng chế được sử dụng trong 
trường hợp có sự gia tăng chứng mất ngủ ngắn hạn và trong một khoảng thời gian ngắn ở 
người sử dụng dược phẩm này.  
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(11) 40409 
(21) 1-2014-03004 (51) 7 A61K  9/50 

(22) 14.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2013/026063 14.02.2013 (87) WO2013/123139 22.08.2013 
(30) 61/600,207 17.02.2012 US 

61/719,173 26.10.2012 US 
(71) ALCRESTA, INC.  (US) 

One Newton Executive Park, Suite 202, Newton, MA 02462, United States of America 
(72) MARGOLIN, Alexey, L. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu axit béo trong chế 

độ ăn, chế phẩm và vật chứa chứa chúng, phương pháp và thiết 

bị để bào chế chế phẩm dinh dưỡng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng chứa axit béo đa bất bão hoà mạch dài (long-
chain polyunsatured fatty acid (LC-PUFA)), cùng với chế phẩm và vật chứa chứa chế 
phẩm dinh dưỡng này, phương pháp và thiết bị để bào chế chế phẩm dinh dưỡng này. 
Theo một số phương án, chế phẩm này chứa một tỷ lệ phần trăm LC-PUFA ở dạng 
monoglyxerit và/hoặc axit béo tự do. Theo một số phương án, chế phẩm dinh dưỡng này 
không chứa lipaza bổ sung.  
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(72) NAKAI Yoshie (JP), OKUYAMA Goro (JP), FUJII Yusuke (JP), KIKUCHI Naoki  

(JP), OGASAWARA Yasushi  (JP), MIKl Yuji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp tinh luyện chân không thép nóng chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tinh luyện chân không thép nóng chảy bằng cách đốt 
nóng bột oxit bằng ngọn lửa được tạo ra ở đầu đốt trên đầu của vòi phun thổi từ đỉnh của 
thiết bị khử khí chân không. Ngọn lửa dược tạo ra bằng cách cấp nhiên liệu và khí cháy 

đến đầu đốt sao cho thỏa mãn biểu thức sau đây: 0,4  (G/F)/(G/F)st;  1,1, trong đó G: 
lưu lượng cấp khí cháy (Nm3/phút); F: lưu lượng cấp nhiên liệu (Nm3/phút); (G/F): tỷ lệ 
oxy cháy (lưu lượng cấp khí cháy/lưu lượng cấp nhiên liệu); (G/F)st: trị số tỷ lượng của 
tỷ lệ nhiên liệu - oxy để nhiên liệu cháy hoàn toàn, nhờ đó mức độ giảm nhiệt độ của 
thép nóng chảy hoặc mức tổn hao Mn khi bổ sung quặng Mn giảm để khử cacbon một 
cách hữu hiệu nhằm sản xuất thép có hàm lượng mangan cao, cacbon thấp hoặc mức 
giảm nhiệt độ thép nóng chảy khi bổ sung tác nhân khử lưu huỳnh giảm để khử lưu 
huỳnh một cách hữu hiệu nhằm sản xuất thép có hàm lượng lưu huỳnh thấp.  
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(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6518585, Japan 
(72) KATANO, Yohei (JP), SATO, Munenobu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu bọc que hàn và lớp bọc que hàn

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu bọc que hàn được phủ (1) bao gồm hộp (2) là hộp chứa một 
hoặc các que hàn được phủ (10) và màng nhựa đa lớp (3) là màng bao bọc hộp (2); 
chẳng hạn, màng nhựa đa lớp (3) là màng bao gồm ba hoặc nhiều hơn nữa các lớp, trong 

đó lớp trong cùng có chiều dày nằm trong khoảng từ 50 đến 90 m và các lớp còn lại có 

chiều dày nằm trong khoảng từ 5 đến 30 m. Vật liệu bọc que hàn được phủ được sản 
xuất một cách đơn giản và thể hiện độ bền, tính năng chống hấp thu hơi nước và tính 
chống chịu va đập mỹ mãn trong quá trình vận chuyển.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phần tử bảo mật và phương pháp kiểm tra tính xác thực của 

bản in 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phần tử bảo mật được áp dụng trên các nền in (chẳng hạn tiền giấy, 
trái phiếu, bao gói sản phẩm, nhãn mác/thẻ nhận dạng hoặc các tài liệu tương tự khác) 
bằng cách in, phần tử này bao gồm: ký hiệu nhận dạng duy nhất như là thông tin chính 
có thể nhìn thấy bằng mắt và thông tin phụ bảo vệ chống lại sự sao chép không thể nhìn 
thấy được bằng mắt. Ký hiệu nhận dạng duy nhất thường là mã điểm. Thông tin phụ 

được thể hiện bằng kết cấu có kích thước lớn nhất nằm trong khoảng tử 2 đến 40 m và 
do sự biến dạng in phát sinh khi phần tử bảo mật được áp dụng trên nền in, nên thông tin 
phụ không thể tái tạo được từ bản in của phần tử bảo mật và đặc điểm cố hữu có thể 
phân tích được bằng cách thống kê liên quan tới nó. Sáng chế còn đề cập đến ấn phẩm in 
có phần tử bảo mật theo sáng chế và đề cập đến phương pháp kiểm tra tính xác thực của 
ấn phẩm in có phần tử bảo mật theo sáng chế dưới ánh sáng có thể nhìn thấy được.  
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(72) Đặng Diễm Hồng (VN), Hoàng Thị Lan Anh (VN) 
(54) Quy trình tách chiết squalen từ bã sinh khối vi tảo dị dưỡng 

Schizochytrium mangrovei PQ6 sau quá trình sản xuất diesel 

sinh học 

  (57)   Sáng chế đề cập tới quy trình tách chiết squalene từ bã sinh khối vi tảo dị dưỡng 
Schizochytrium mangrovei PQ6 sau quá trình sản xuất diesel sinh học gồm bước:  
(i) Tách chiết lipit từ bã sinh khối vi tảo dị dưỡng Schizochytnum mangrovei PQ6 sau 
quá trình sản xuất diesel sinh học;  
(ii) Tách chiết lipit không xà phòng hoá từ lipit tổng số;  
(iii) Phân tách squalene bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng; 
(iv) Xác định hàm lượng squalene bằng HPLC; 
và (v) xác đinh cấu trúc của squalene thu được bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất hợp chất sulfilimin

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hợp chất sulfilimin, như N-xyano-S- metyl-S-
[1-(6-triflometyl-3-pyriđinyl)etyl]sulfilimin hoặc hợp chất sulfilimin được thế khác. 
Phương pháp này bao gồm bước kết hợp hợp chất sulfua, xyanamit, hợp chất hypoclorit, 
và bazơ, và bước oxy hoá hợp chất sulfua này để tạo ra hợp chất sulfilimin. Hợp chất 
sulfua có thể bao gồm hợp chất 2-triflometyl-5-(1-thế)alkyl- thiopyriđin. Bazơ có thể 
bao gồm natri hyđroxit. Chất đệm, như chất đệm phosphat, có thể, tuỳ ý, được sử dụng 
trong phản ứng.  
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(72) FUJII Kenko (JP), MIYATANI Tsukasa (JP), AOYAGI Kensuke  (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất chế phẩm dạng nang

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm dạng nang trong đó pha liên tục là 
pha nước, phương pháp bao gồm bước pha chế pha dầu để hoà tan pha dầu chứa các 
thành phần sau (A) đến (D) (thành phần (A): axit béo có 12-40 nguyên tử cacbon, thành 
phần (B): hợp chất amin bậc ba có 8-75 nguyên tử cacbon: thành phần (C) axit hữu cơ có 
1-10 nguyên tử cacbon; thành phần (D): rượu polyhydric thứ nhất) ở nhiệt độ không thấp 
hơn nhiệt độ nóng chảy của pha dầu; bước nhũ hoá để trộn đều khi bổ sung pha nước 
vào pha dầu thu được từ bước pha chế pha dầu: bước bổ sung thành phần (D') (rượu 
Polyhydric thứ hai) sau khi lượng pha nước đã được bổ sung vào pha dầu bằng hoặc gấp 
nhiều lần tổng lượng pha dầu: và bước làm nguội để làm nguội chế phẩm thu được sau 
bước nhũ hoá.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình hấp thụ H2S và CO2 từ hỗn hợp khí chứa cả hai khí 

này nhờ sử dụng hỗn hợp của các amin và các alkyloxyamin 

  (57)   Quy trình hấp thụ H2S và CO2 từ hỗn họp khí chứa cả hai khí này bao gồm cho hỗn hợp 
khí tiếp xúc với tổ hợp chất hấp thụ của (i) thành phần chất hấp thụ bậc một bao gồm 
rượu eteamin trietylen glycol bậc ba án ngữ không gian nghiêm ngặt hoặc dẫn xuất của 
rượu như vậy và (ii) thành phần chất hấp thụ bậc hai cho các khí axit bao gồm amin 
dạng lỏng như metyl®ietylamin (MDEA), monoetanolamin (MEA), 2-amino-2-metyl-1-
propanol (AMP), piperazin (PZ), ®ietanolamin (DEA), trietanolamin (TEA), 
®iglycolamin (aminoetoxyetanol, DGA) và ®iisopropylamin (DIPA) rượu eteamin khác 
hoặc điamin. Bằng việc sử dụng tổ hợp của các chất hấp thụ amin, tổng độ chọn lọc CO2 
được giữ lại có thể được duy trì trong khi vẫn giữ độ hấp thụ chọn lọc H2S tốt; độ chọn 
lọc của tổ hợp cho H2S và CO2 có thể được điều chỉnh quá phạm vi của nạp tải khí trong 
chất hấp thụ.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình tách có chọn lọc khí H2S từ hỗn hợp khí axit 

  (57)     Quy trình tách có chọn lọc hyđro sulfua từ các hỗn hợp khí chứa cacbon đioxit cũng như 
các chất khí có tính axit khác sử dụng các chất hấp thụ rượu amino án ngữ không gian 
nghiêm ngặt dựa trên các rượu amino và các ete chứa các nguyên tử nitơ bậc hai bị án 
ngữ bởi nguyên tử cacbon bậc ba alpha. Các chất hấp thụ được ưu tiên bao gồm 2-(N-
metylamino)-2-metylpropan-1-ol, (2-(N-etylamino))-2-metylpropan-1-ol, (2-(N- 
isopropylamino)-2-metylpropan-1-ol, SBAE (2-(N- sec-butylamino)-2-metylpropan-1-
ol) và (2-(N-t-butylamino)-2-metylpropan-1-ol.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp vận chuyển và phương pháp bảo quản các dung 

dịch xử lý khí ete amino ở nhiệt độ thấp 

  (57)   Sáng chế bộc lộ phương pháp vận chuyển và bảo quản chất hấp thụ khí axit ete amino 
dạng lỏng mà chất này khó tránh khỏi đóng băng khi được vận chuyển qua khu vực khí 
hậu lạnh đó là chất này được làm chống đóng băng bằng cách pha trộn ete amino với 
nước trước khi vận chuyển qua khu vực khí hậu lạnh, hỗn hợp ete amino/nước cụ thể 
chứa từ 10 đến 40 phần trăm trọng lượng nước, tính theo trọng lượng của ete amino. Hỗn 
hợp ete amino/nước có thể được bảo quản trong khu vực khí hậu lạnh mà không cần 
được duy trì từ bên ngoài tại nhiệt độ trên điểm đóng băng vốn có của ete amino.  
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Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bánh kẹo nướng và quy trình sản xuất bánh kẹo nướng này

  (57)     Sáng chế đề cập đến bánh kẹo nướng mà được sản xuất bằng cách nướng bánh kẹo trên 
cơ sở chất béo và chứa quả hạch, trong đó tốt hơn là bánh kẹo nướng chứa hợp chất được 
chọn từ nhóm bao gồm isomaltuloza, manitol, và maltitol. Ngoài ra sáng chế cũng đề 
xuất quy trình sản xuất bánh kẹo nướng, bao gồm bước chuẩn bị bánh kẹo trên cơ sở 
chất béo và chứa các quả hạch và tốt hơn là cũng chứa hợp chất được chọn từ nhóm bao 
gồm isomaltuloza, manitol, và maltitol, và nướng bánh kẹo trên cơ sở chất béo này.  
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(72) VELTMAN, Rob Henk (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Không gian chứa các sản phẩm nông nghiệp hoặc các sản phẩm 

làm vườn, và phương pháp và hệ thống điều chỉnh môi trường 

không khí trong không gian này 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp điều chỉnh không khí môi trường trong không gian có thể 
khép kín có chứa các sản phẩm nông nghiệp hoặc các sản phẩm làm vườn. Phương pháp 
này bao gồm bước trực tiếp đo đạc hoạt động hô hấp của các sản phẩm nông nghiệp 
hoặc các sản phẩm làm vườn và điều chỉnh hàm lượng oxy, hàm lượng cacbon đioxit 
và/hoặc hàm lượng nitơ trong không gian này theo hoạt động hô hấp đo được. Hoạt động 
hô hấp ở đây được đo đạc định kì, mỗi lần trong một khoảng thời gian xác định, và 
không gian bảo quản được cách ly khỏi các ảnh hưởng bên ngoài trong quá trình đo đạc 
hoạt động hô hấp. Có thể thực hiện công việc điều chỉnh chính xác bằng cách lấy hoạt 
động hô hấp thực tế làm điểm bắt đầu, và các phép đo với độ tin cậy cao sẽ làm cơ sở 
cho hoạt động điều chỉnh này khi các phép đo được thực hiện một cách định kì trong 
môi trường được cách ly hoàn toàn. Sáng chế còn đề xuất hệ thống để thực hiện phương 
pháp này, và đề xuất không gian có thể khép kín mà trong đó hệ thống này được sử 
dụng.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hỗn hợp có tác dụng điều trị bệnh ung thư bạch cầu tủy bào 

cấp tính hoặc ung thư bạch cầu tủy bào mãn tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp gồm hơp chất N-[2(2,1,3-benzothiadiazol-5- ylamino)-6-
(2,6-diclophenyl)pyri®o[2,3-®]pyrimidin-7-yl]-N'-(1,1-dimetyletyl)- ure và cytarabine 
có tác dụng để điều trị bệnh ung thư bạch cầu tủy bào cấp tính hoặc ung thư bạch cầu 
tủy bào mãn tính.  
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(72) QIU, Zhengyuan (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị đầu cuối hiển thị ứng dụng 

  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị đầu cuối hiển thị ứng dụng. Theo phương án 
của sáng chế, ở phần phương pháp, thiết bị đầu cuối tạo ra bộ điều khiển thao tác giao 
diện người dùng (UI) và cửa sổ giao diện thao tác người dùng cho ứng dụng khi nhận 
được lệnh thao tác từ người dùng đối với ứng dụng, trong đó khi nhận được lệnh hiển thị 
hình ảnh đối với ứng dụng hình ảnh, thì bộ điều khiển thao tác giao diện người dùng 
được tạo ra sẽ là bộ giải mã hình ảnh, cửa sổ thao tác giao diện người dùng được tạo ra 
sẽ là cửa sổ hiển thị hình ảnh và cửa sổ hiển thị hình ảnh được hiển thị trong vùng hiển 
thị của giao diện người dùng, được cung cấp bởi thiết bị đầu cuối, khi nhận được của số 
thao tác giao diện người dùng dành cho ứng dụng khác, thì toàn bộ cửa sổ thao tác giao 
diện người dùng che phủ toàn bộ vùng hiển thị và có cùng kích cỡ với vùng hiển thị, 
hoặc toàn bộ cửa sổ thao tác giao diện người dùng nằm trong vùng hiển thị. Thiết bị đầu 
cuối sẽ thiết lập thuộc tính cho cửa sổ thao tác giao diện người dùng là trong suốt và bán 
trong suốt, và thiết lập cửa sổ thao tác giao diện người dùng trên cửa sổ hiển thị hình ảnh 
khi cả hai cửa sổ hiển thị hình ảnh và cửa sổ thao tác giao diện người dùng được hiển thị 
trong giao diện người dùng. Với giải pháp kỹ thuật của sáng chế, việc tận dụng màn 
hình của thiết bị đầu cuối sẽ được cải thiện.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp truyền dữ liệu bằng cách sử dụng cửa sổ điều 

khiển 

  (57)   Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp truyền dữ liệu bằng cách sử dụng cửa sổ 
điều khiển. Phương pháp truyền tệp, bởi thiết bị thứ nhất, bằng cách sử dụng cửa sổ điều 
khiển bao gồm bước chọn tệp được lưu trữ trong thiết bị thứ nhất, và di chuyển tệp tới 
cửa sổ điều khiển, khi tệp được di chuyển tới cửa sổ điều khiển, hiển thị danh mục chọn 
thiết bị, và, khi ít nhất một thiết bị được chọn từ danh mục chọn thiết bị, cung cấp tệp tới 
thiết bị được chọn, trong đó tệp được cung cấp tới thiết bị được chọn qua thiết bị thứ hai 
mà được kết nối với thiết bị thứ nhất.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế phức hợp chứa polypeptit có hoạt tính 

sinh học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế phức hợp, trong đó polypeptit có hoạt tính 
sinh lý được liên kết cộng hóa trị với vùng ổn định của globulin miễn dịch nhờ cầu nối 
không peptit. Phương pháp này khác biệt ở chỗ sử dụng chất khử, nhờ đó khắc phục 
được những nhược điểm như hiệu suất sản xuất thấp và sự cải biến của polypeptit. Phức 
hợp chứa polypeptit có hoạt tính sinh lý-polyme không peptit-vùng ổn dịnh của globulin 
miễn dịch có thể dược tạo ra với độ tính khiết và hiệu suất cao cũng như với giá thành 
thấp. Do đó, phương pháp theo sáng chế là hữu dụng trong sản xuất công nghiệp. Ngoài 
ra, nhờ có đặc tính tác động kéo dài, phức hợp chứa polypeptit có hoạt tính sinh lý-
polyme không peptit-vùng ổn định của globulin miễn dịch có thể được sử dụng một cách 
có hiệu quả để phát triển chế phẩm có tác động kéo dài chứa polypeptit có hoạt tính sinh 
lý có khả năng tiếp nhận thuốc được cải thiện.  
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(54) Cánh quạt có diện tích mặt cánh thay đổi sử dụng cho tuabin 

gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cánh quạt có diện tích mặt cánh thay đổi sử dụng cho tuabin gió 
bao gồm: khung giàn (1) được chế tạo bằng ống kim loại, tạo thành mặt vặn vỏ đỗ cho 
việc lắp mặt cánh, máng dẫn (2) để dẫn tấm mặt cánh (3) dọc chiều dài cánh, dải nam 
châm điện (4) dọc chiều dài cánh để giữ (3), tấm dẫn (5) ở đầu tấm mặt cánh (3), trục 
cuộn cánh (6) để cuộn tấm mặt (3) bởi động cơ điện (7), pu ly (8) tại đầu cánh để đổi 
hướng chuyển động của dây kéo (9), dây kéo (9) truyền chuyển động của ống cuộn dây 
(10) cho tấm mặt (3), ống (10) được vận hành bởi động cơ điện (11), bộ phận điều khiển 
(12) để điều chỉnh góc nghiêng phù hợp với tốc độ quay của tuabin và tốc độ gió, cùng 
với bộ phận (12) các bộ cảm biến về tốc độ gió, công suất phát điện, tốc độ quay, điện 
áp đầu ra của tuabin sẽ điều khiển các động cơ (7, 11) để điều chỉnh diện tích mặt cánh 
quạt của tuabin gió để đạt được công suất tối ưu.  
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(54) Phương pháp xử lý nước dùng cho nồi hơi có bộ phận tiết kiệm 

nhiệt 

  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý nước dùng cho nồi hơi có bộ phận tiết kiệm nhiệt, 
trong đó tác dụng kìm hãm sự ăn mòn có thể được biểu hiện ở các bộ phận không ngưng 
tụ như ống cấp nước và bộ phận tiết kiệm nhiệt, và cũng có thể ngăn chặn sự đóng cặn ở 
bộ phận ngưng tụ như bình của nồi hơi. Cụ thể hơn, sáng chế đề xuất phương pháp xử lý 
nước dùng cho nồi hơi có bộ phận tiết kiệm nhiệt mà được chế tạo từ thép cacbon ở một 
phần hoặc toàn bộ bộ phận này, thành phần kiềm và silic oxit được bổ sung vào nước cấp 
được nạp vào trong bộ phận tiết kiệm nhiệt theo cách mà độ kiềm P của nước cấp có thể 
đạt đến mức nằm trong khoảng từ 20 đến 100 mg CaCO3/L và nồng độ silic oxit của 
nước cấp có thể đạt đến mức nằm trong khoảng từ 10 đến 100 mg SiO2/L.  
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(11) 40427 
(21) 1-2014-03109 (51) 7 C01B  13/02 

(22) 05.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/053169    05.02.2013 (87) WO 2013/125381 A1 29.08.2013 
(30) JP2012-033493    20.02.2012 JP 
(71) AIR WATER INC.  (JP) 

2, Kita 3-jo Nishi 1-chome, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-0003, Japan 
(72) TANAKA Masako (JP), YASUDA Takahiko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bình hấp phụ dạng tỏa tròn

  (57)   Sáng chế đề xuât bình hấp phụ dạng tỏa tròn mà bao gồm đường dòng khí nạp liệu (2) 
được bố trí theo kiểu vòng khuyên tại phần chu vi mặt trong của bình hình trụ (1), đường 
dòng khí thành phẩm (3) được bố trí tại phần trung tâm của bình hình trụ (1), và lớp hấp 
phụ (4) được tạo ra giữa đường dòng khí nạp liệu (2) và đường dòng khí thành phẩm (3). 
Miệng dẫn (5) để dẫn khí nạp liệu vào trong bình hình trụ (1) giao với đường dòng khí 
nạp liệu (2) tại mặt cuối trục của bình hình trụ (1) miệng xả (6) để xả khí thành phẩm ra 
ngoài bình hình trụ (1) giao với đường dòng khí thành phẩm (3) tại mặt cuối của bình 
hình trụ (1), và tỷ lệ của diện tích đường dòng của đường dòng khí nạp liệu (2) so với 
diện tích thiết diện đường dòng của đường dòng khí thành phẩm (3) dược đặt là tủ 1,2:1 
đến 3,3:1.  
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(11) 40428 
(21) 1-2014-03116 (51) 7 C07D 401/14, A61K 31/337, 

31/4545, A61P 1/04, 1/16, 1/18, 
11/00, 13/08, 13/10, 13/12, 15/00, 
17/00, 19/00, 21/00, 25/00, 35/00, 
35/02, 43/00, C07D 413/14 

(22) 27.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/055064    27.02.2013 (87) WO2013/129443 06.09.2013 
(30) 2012-043303 29.02.2012 JP 

2012-186534 27.08.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2014 
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, Japan 
(72) SUGIMOTO, Tetsuya (JP), TAKAHASHI, Hidekazu (JP), MITSUYA, Morihiro (JP), 

MASUKO, Norio (JP), SOOTOME, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất piperidin hoặc muối của chúng, chế phẩm có hoạt 

tính ức chế chọn lọc Aurora A chứa chúng, dược phẩm chứa 

chúng, thuốc chống khối u chứa chúng và thuốc tăng cường 

tác dụng chống khối u của chất chủ vận vi cấu trúc hình ống 

chứa chúng 

  (57)   Sáng chế đề xuất hợp chất có hoạt tính ức chế Aurora-A chọn lọc tuyệt vời và hợp chất 
này có thể được sử dụng làm thuốc chống ung thư dùng qua đường miệng. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề xuất thuốc để tăng cường tác dụng chống khối u của chất chủ vận vi 
cấu trúc hình ống chứa chất chống ung thư loại taxan. Cụ thể, sáng chế hợp chất 
piperidin được thể hiện bằng công thức chung (I), hoặc muối của chúng:  
 

  
trong đó,  
R1 là nhóm carboxyl, -C(=O)NR5R6, hoặc nhóm oxadiazolyl tuỳ ý chứa nhóm C1-C6 
alkyl hoặc nhóm triflometyl làm nhóm thế;  
R2 là nguyên tử halogen, hoặc nhóm C1-C6 alkoxy;  
R3 là nhóm phenyl, tuý ý chứa từ 1 đến 3 nhóm giống hoặc khác nhau, được chọn từ 
nguyên tử halogen, nhóm C1-C6 alkyl, nhóm C1-C6 alkoxy và nhóm triflometyl làm 
nhóm thế;  
R4 là nguyên tử hydro, hoặc nhóm C1-C6 alkyl; và  
R5 và R6 là giống hoặc khác nhau và mỗi nhóm là nguyên tử hydro, nhóm C1-C6 alkyl, 
hoặc nhóm C3-C6 xycloalkyl hoặc R5 và R6 tuỳ ý cùng với nguyên tử nitơ mà R5 và R6 
gắn vào tạo thành nhóm dị vòng bão hoà chứa nitơ có từ 3 đến 6 cạnh.  
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(11) 40429 
(21) 1-2014-03128 (51) 7 G03F  7/027,  7/004 

(22) 15.08.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2012/070725    15.08.2012 (87) WO 2013/140638 A1 26.09.2013 
(30) 201210080170.6     23.03.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2014 
(71) TAIYO INK(SUZHOU) CO., LTD.  (CN) 

No.26 Taishan Road, Suzhou New District, Suzhou City, Jiangsu 215129, China 
(72) KATO, Kenji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa nhạy sáng, sản phẩm được hóa rắn của nó và 

bảng mạch in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa nhạy sáng có khả năng chịu nhiệt, khả năng chống 
nổ lỗ rỗng, khả năng chống bọt rỗng và khả năng chống nút tuyệt vời. Chế phẩm nhụa 
nhạy sáng theo sáng chế chứa (A) nhựa chứa nhóm carboxyl, (B) chất khơi mào phản 
ứng quang polyme hóa, (C) dung môi pha loãng, (D) hợp chất có hai hoặc nhiều nhóm 
không no kiểu etylen trong mỗi phân tử và (E) thành phần nhiệt rắn có hai hoặc nhiều 
nhóm ete vòng và/hoặc nhóm thioete vòng trong mỗi phân tử. Chế phẩm nhựa nhạy sáng 
này khác biệt ở chỗ: (A-1) nhựa chứa nhóm epoxy mà thu được bằng phản ứng sản phẩm 
đã được este chứa nhóm epoxy, trong đó sản phẩm đã được este này được tạo ra bằng 
phản ứng (a) ít nhất một loại hợp chất epoxy loại bisphenol và (b) axit carboxylic không 
no, với (c) anhydrit của axit đa chức no hoặc không no được bao gồm làm nhựa chứa 
nhóm carboxyl (A); và thành phần nhiệt rắn (E) có khối lượng đương lượng epoxy trung 
bình bằng 200 hoặc lớn hơn.  
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(11) 40430 
(21) 1-2014-03146 (51) 7 A23F  3/16 

(22) 12.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/056852    12.03.2013 (87) WO/2013/137269 19.09.2013 
(30) 2012-054409    12.03.2012  JP 
(71) SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED  (JP) 

3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan 
(72) HAYAKAWA, Satoshi (JP), KOBAYASHI, Shinichi (JP), NAGAO, Koji (JP), 

YAMASHITA, Tatsunori (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ uống chứa pectin từ lá trà

  (57)   Sáng chế đề xuất đồ uống là trà đóng gói mà sẽ cho vị umami và kokumi mạnh nhưng có 
độ se giảm trong khi đạt cân bằng tốt giữa vị umami và độ se, cũng như thể hiện sự kết 
lắng giảm thậm chí khi được bảo quản trong thời gian dài.  
Đặc biệt là sáng chế đề xuất đồ uống là trà đóng gói chứa các thành phần từ (a) đến (c): 

(a) 0,003-0,1% pectin thu được từ lá trà; (b) 0,1-20g/ml glyxeroglycolipit; và (c) 100-
600ppm hợp chất catechin, trong đó trà đóng gói này có độ đục (hệ số hấp phụ ở mật độ 
quang là 680nm) là 0,25 hoặc nhỏ hơn.  
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(11) 40431 
(21) 1-2014-03150 (51) 7 H04B  1/40, H04W  4/16 

(22) 23.01.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/KR2013/000541 23.01.2013 (87) WO2013/125795 A1 29.08.2013 
(30) 10-2012-0016940      20.02.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2014 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) In-Ho BAEK (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp vận hành thiết bị đầu cuối cầm tay có 

hai thẻ sim 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp vận hành thiết bị đầu cuối cầm tay có hai thẻ môđun 
nhận dạng thuê bao (Subscriber Identity Module - SIM). Phương pháp này bao gồm các 
bước: hiển thị thông báo về việc có thiết lập chức năng hoạt động hai SIM hay không, 
chọn vùng có trong thông báo, và xác nhận việc thiết lập chức năng hoạt động hai SIM 
theo việc chọn vùng có trong thông báo. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị điện tử thực 
hiện phương pháp nêu trên.  
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(11) 40432 
(21) 1-2014-03156 (51) 7 C01G  9/02, A61K  8/27, A61Q  

17/04 
(22) 08.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/056462    08.03.2013 (87) WO/2013/133412 12.09.2013 
(30) 2012-051789    08.03.2012  JP 
(71) SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

5-2, Ebisujima-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 5908502, Japan 
(72) Satoru SUEDA (JP), Mitsuo HASHIMOTO  (JP), Atsuki TERABE  (JP), Koichiro 

MAGARA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt kẽm oxit hình cầu bao gồm các hạt giống tấm hợp nhất, 

phương pháp sản xuất hạt này, mỹ phẩm và chất độn dẫn nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề xuất hạt kẽm oxit hình cầu bao gồm các hạt giống tấm hợp nhất có thể được 
sử dụng làm nguyên liệu mỹ phẩm, chất độn dẫn nhiệt và tương tự, và phương pháp sản 
xuất hạt kẽm oxit này.  

Hạt kẽm oxit hình cầu bao gồm các hạt giống tấm hợp nhất, có kích thước trung 

bình 0,01 m hoặc lớn hơn và giá trị D90/D10 trong phân bố cỡ hạt là 5,0 hoặc nhỏ hơn.  
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(11) 40433 
(21) 1-2014-03157 (51) 7 C02F  11/00, C04B  7/38 

(22) 20.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/054116    20.02.2013 (87) WO/2013/129199 06.09.2013 
(30) 2012-042786    29.02.2012  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2014 
(71) MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION  (JP) 

3-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117 Japan 
(72) Koyuru HORIIKE  (JP), Kazuhide TSUJI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu loại thải bùn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu loại thải bùn (1) có khả năng phun đều nước thải lên bùn ướt 
(5) lắng trong phễu bùn (2). Cơ cấu này có bộ phận thu nước thải bao gồm: bể thu nước 
thải (3); và ống dẫn nước thải về (7). Bể thu nước thải (3) thu nước thải (6) được tạo ra 

khi rửa: phễu bùn (2). ống khứ hồi nước thải (7) phân phối nước từ bể thu nước thải (3) 
đến phễu bùn (2). Cơ cấu loại thải bùn (1) xử lý bùn ướt (5) trong phễu bùn (2) trong 
quy trình sản xuất xi măng. Bộ phận phun (7a) được cung cấp cho ống dẫn nước thải về 
(7) và được đặt bên trên vị trí rơi của bùn &wớt (5) theo cách sao cho bộ phận phun (7a) 
phun nước thải (6) lên phần trên (5a) của bùn ướt (5) chất đống trong phễu bùn (2).  
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(11) 40434 
(21) 1-2014-03166 (51) 7 G06Q  10/08 

(22) 13.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2013/055176 13.03.2013 (87) WO 2013/143856 A1 03.10.2013 
(30) 61/616,135 27.03.2012 US 

12002201.7 27.03.2012 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2014 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) Gael SANNIER (FR), Jesper Honig SPRlNG (DK) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp quản lý việc cung cấp để xác thực 

đặc tính của mặt hàng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp quản lý việc cung cấp để xác thực đặc 
tính của một mặt hàng được theo dõi trong khi đi qua một chuỗi cung cấp, bao gồm một 
giao diện liên lạc với những người quản lý mặt hàng trong chuỗi cung cấp sử dụng một 
giao thức tiêu chuẩn trong đó thông tin theo dõi biến cố cho mặt hàng được lưu trữ khi 
bất kỳ một trong số những người quản lý mặt hàng báo cáo một biến cố xác định trước 
cho mặt hàng. Hệ thống và phương pháp cũng gồm một kho chứa chứa dữ liệu xác thực 
để xác thực thông tin theo dõi biến cố cho mặt hàng, thông tin theo dõi biến cố gồm có 
thành phần nhận dạng đối tượng thứ nhất và thành phần nhận dạng đối tượng thứ hai, 
thành phần nhận dạng đối tượng thứ hai được xác thực độc lập với thành phần nhận dạng 
đối tượng thứ nhất.  
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(11) 40435 
(21) 1-2014-03186 (51) 7 A61K  31/505, A61P  35/00 

(22) 18.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2013/055561 18.03.2013 (87) WO2013/139734 26.09.2013 
(30) 10 2012 204 506.6       21.03.2012 DE 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) KORNACKER, Martin (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất (RS)-S-xyclopropyl-S-(4-[4-[(1R, 2R)-2-hyđroxy-1-

metylpropyl]oxy-5-(triflometyl)pyrimi®in-2-

yl]aminophenyl)sulphoximit để điều trị các khối u đặc trưng, 

thuốc, dược phẩm và hỗn hợp chứa hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất (R)-S-xyclopropyl-S-(4-{[4-1[(1R, 2R )-2- hyđroxy-1-
metylpropyl]oxy}-5-(triflometyl)pyrimi®in-2-yl]amino}phenyl) sulphoximit vμ/hoÆc 
(S)-S-xyclopropyl-S-(4-{[4-{[(1R, 2R )-2-hy®roxy-1-metyl propyl]oxy}-5-(trinflometyl) 
pyrimiđin-2-yl]amino}phenyl)sulphoximit dùng để điều trị các khối u đặc trưng. Sáng 
chế cũng đề cập đến thuốc, dược phẩm và hỗn hợp chứa hợp chất này.  

 
 
 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
236 
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F25D  27/00,  23/12, B65D  81/18,  
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(22) 28.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/AU2013/000187 28.02.2013 (87) WO2013/126961 06.09.2013 
(30) 2012900836      02.03.2012 AU 
(71) 1. ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LIMITED  (AU) 

163 O'Riordan Street, Mascot, New South Wales 2020, Australia 
2. ELECTROLUX THAILAND CO., LTD.  (TH) 
169-169/2 Moo 3. Tambol Nonglalok, Amphur Bankhai, Huay Kwang Rayong, 21120, 
Thailand 

(72) KLINJAN, Hatthakrit (TH), WANG, Xiaozhi (AU), HOGG, Richard (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị xử lý ánh sáng hỗ trợ việc bảo quản thực phẩm trong 

các thiết bị 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý ánh sáng (10) được liên kết với thiết bị để hỗ trợ việc bảo 
quản thực phẩm, thiết bị đã nêu (10) bao gồm ít nhất một chi tiết tấm (24, 16, 48, 28, 18, 
14, 60) để truyền ánh sáng được phát bởi các chi tiết phát sáng (20, 20.1).  
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(11) 40437 
(21) 1-2014-03194 (51) 7 A46B  5/00,  15/00 

(22) 01.03.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2012/027167 01.03.2012 (87) WO2013/130081 06.09.2013 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New York, New York 10022, United States of America 
(72) MOSKOVICH, Robert (US), WECHSLER, Andreas (DE), ROONEY, Michael  (US), 

HOHLBEIN, Douglas (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng

  (57)    Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc răng miệng có đầu mà có thể tăng cường hoạt động 
làm sạch khi chải. Dụng cụ chăm sóc răng miệng theo một phương án của sáng chế có 
thể bao gồm: cán; đầu được nối với cán, đầu này bao gồm cơ cấu đế có bề mặt trước, bề 
mặt sau, ụ nhô lên từ bề mặt sau của cơ cấu đế, và lỗ thông kéo dài qua cơ cấu đế này từ 
bề mặt trước của nó đến bề mặt sau của ụ; phần nạo mô mềm đàn hồi trên bề mặt sau 
của cơ cấu đế, phần nạo mềm đàn hồi này bao gồm lỗ mà phần ụ kéo dài qua đó; khối 
vật liệu đàn hồi thứ nhất được định vị trong lỗ thông sao cho phần thứ nhất của khối vật 
liệu này nhô lên từ bề mặt trước của đầu, và phần thứ hai của khối vật liệu này nhô lên từ 
phần ụ, phần ụ này phân cách phần nạo mô mềm đàn hồi khỏi khối vật liệu này; và các 
phần tử làm sạch răng.  
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(11) 40438 
(21) 1-2014-03203 (51) 7 H04W  60/04,  76/06,  76/02 

(22) 22.11.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2012/073381 22.11.2012 (87) WO2013/135320 19.09.2013 
(30) 61/610,617      14.03.2012 US 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 StockhoIm, Sweden 
(72) TRANBERG, Hakan (SE), OLSSON, Lasse (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp ngăn ngừa số lần cập nhật vị trí không thành 

công hoặc số lần thử thiết lập kết nối dữ liệu gói không giới 

hạn 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thủ tục cập nhật vùng định tuyến (Routing Area Update - RAU) 
trong UTRAN hoặc cập nhật vùng theo dõi (Tracking Area Update - TAU) trong LTE. 
Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến thủ tục nội dung PDP trong UTRAN cũng như thủ tục 
kết nối PDN trong LTE. Trong thủ tục RAU hiện tại, SGSN, mà bị lỗi cập nhật vùng 
định tuyến, ví dụ do nó nhận lỗi quay trở lại DNS, gửi bản tin từ chối RAU với mã 
nguyên nhân CC#17 chỉ báo lỗi mạng trở lại thiết bị người dùng (114b). Mã nguyên 
nhân CC#17 trong bản tin từ chối RAU làm cho thiết bị người dùng gửi yêu cầu RAU 
mới. Do đó, thiết bị người dùng bị kẹt trong vòng lặp gửi bản tin yêu cầu RAU và nhận 
bản tin từ chối RAU. Vấn đề này được giải quyết bởi sáng chế trong đó SGSN duy trì 
việc theo dõi số luợng từ chối khi thực hiện RAU. Khi số lượng từ chối cao hơn ngưỡng, 
thì SGSN sẽ gửi bản tin từ chối RAU với mã nguyên nhân CC#10 đến thiết bị người 
dùng (115b), nhờ đó mã nguyên nhân CC#10 chỉ báo việc tách hoàn toàn thiết bị người 
dùng. Theo cách khác, mã nguyên nhân được thay đổi từ CC#17 thành CC#10 và để 
tránh vòng lặp khác. Nguyên lý tương tự được áp dụng cho thủ tục TAU trong LTE cũng 
như cho thủ tục PDP trong UTRAN và LTE.  
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(11) 40439 
(21) 1-2014-03223 (51) 7 B65D  33/01,  30/16,  81/34 

(22) 26.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/055008      26.02.2013 (87) WO 2013/133092 A1 12.09.2013 
(30) 2012-050533      07.03.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2014 
(71) TOPPAN PRINTING CO., LTD.  (JP) 

5-1, Taito 1-chome, Taito-ku, Tokyo 110-8560 Japan 
(72) Hideya KONDO (JP), Hirofumi KAWAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vật chứa đứng tự do thoát hơi và vật chứa đứng tự do bịt kín 

đồ chứa bên trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật chứa đứng tự do thoát hơi, có cấu tạo trong đó phần bịt kín chắc 
chắn được bóc ra, và vật chứa đứng tự do bịt kín đồ chứa bên trong được tạo ra bằng 
cách sử dụng vật chứa này. Vật chứa đứng tự do thoát hơi có phần đường thông hơi thứ 
nhất (42). Khoảng cách (L1) giữa mép trong (42B) của đầu mút của phần đường thông 
hơi và tâm giãn nở tối đa (OA), là tâm của phần ở đó độ giãn nở có thể đạt tới mức tối 
đa, ngắn hơn khoảng cách (L7) ở giữa cạnh mép trong (41C) của phần phía bên trên thứ 
nhất và tâm giãn nở tối đa (OA) hoặc khoảng cách (L3) giữa mép trong (43A) của phần 
phía bên trung gian thứ nhất (43) và tâm giãn nở tối đa (OA).  
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(11) 40440 
(21) 1-2014-03229 (51) 7 B41M  5/50,  5/00 

(22) 06.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2013/029313 06.03.2013 (87) WO 2013/134359 12.09.2013 
(30) 61/607,080 06.03.2012 US 

13/786,692 06.03.2013 US 
(71) AMCOR GROUP GMBH  (CH) 

Affolternstrasse 56, Zurich, CH-8050, Switzerland 
(72) Alain WITTMANN (CH), Ron PERRY (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quá trình tạo hình sản phẩm in nhiều lớp và hệ thống tạo hình 

rãnh dẫn nạp trên nền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để tạo hình rãnh dẫn nạp trên nền. Hệ 
thống bao gồm hệ thống cấp để cấp nền và một số trạm để thực hiện các bước công nghệ 
trên nền. Trạm thứ nhất trong số các trạm đặt mực có khả năng lưu hóa năng lượng lên 
nền bằng quy trình in. Trong một số phương án, quá trình in này thực hiện bởi xi lanh in 
lõm có rãnh dẫn nạp được tạo hình trên xi lanh in lõm. Rãnh dẫn nạp trên xi lanh in lõm 
giữ mực in có khả năng lưu hóa năng lượng cho đến khi tiếp xúc với nền nhờ đó mực in 
có khả năng lưu hóa năng lượng được đặt lên nền. Khối lưu hóa được đặt tiếp sau trạm 
thứ nhất trong số các trạm. Khối lưu hóa tiếp nhận nền và thực hiện chiếu chùm điện tử 
trực tiếp vào mực in có khả năng lưu hóa năng lượng để lưu hóa mực in có khả năng lưu 
hóa năng lượng và tạo thành lớp có khả năng lưu hóa năng lượng trên nền.  
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(22) 05.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2013/054333 05.03.2013 (87) WO 2013/143808 A1 03.10.2013 
(30) 863/MUM/2012 27.03.2012 IN 

EP12168864.2 22.05.2012 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) AGARKHED, Ajit Manohar (IN), CHAKRABORTTY, Amit (IN), CHEVlTI, Bharat 

(IN), GUPTA, Shashank Narendra  (IN), IYER, Vidula (IN), KUMAR, Nitish (IN), 
MEDEPALLI, Srilaxmi Venkata (IN), SANZGIRI, Vibhav Ramrao (IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Xà phòng dạng thanh

  (57)   Sáng chế đề cập đến xà phòng dạng thanh trong suốt có vẻ ngoài bắt mắt và các thuộc 
tính cảm giác khác cao mong muốn. Ngoài ra, xà phòng này còn có tác dụng làm giảm 
vi khuẩn gia tăng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2014 
(71) 1. Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu  (VN)

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

2. Công ty TNHH Khoa học, Công nghệ và Thương mại PI Việt Nam  

(VN) 

29 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Cao Thị Thúy (VN), Nguyễn Văn Chúc (VN), Đỗ Thanh Hải 

(VN), Nguyễn Minh Đăng (VN) 
(54) Hệ phụ gia chứa oxit kim loại dùng cho nhiên liệu, phương pháp 

sản xuất và phương pháp pha hệ phụ gia vào trong nhiên liệu 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hệ phụ gia dùng cho nhiên liệu lỏng như 
xăng, diesel, nhiên liệu đốt lò từ hệ vi nhũ đảo chứa các oxit kim loại. Hệ phụ gia dùng 
cho nhiên liệu được tổng hợp bằng phương pháp vi nhũ sử dụng muối kim loại, sau đó 
pha trộn với rượu mạch ngắn, có độ ổn định cao và có thể pha trực tiếp vào nhiên liệu 
nhằm tăng công suất động cơ, giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm muội và các khí độc hại 
như hydrocacbon, CO, ... trong khí thải động cơ.  
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20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1508522 Japan 
(72) YANAGAWA, Koji (JP), SUGIYAMA, Hisaaki (JP), MISAKI, Kazuhito (JP), TAKEI, 

Yoshiaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Đồ uống có ga, phương pháp sản xuất đồ uống có ga này và 

phương pháp cải thiện đặc tính bọt của đồ uống có ga 

  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống có ga có đặc tính bọt tuyệt vời, phương pháp sản xuất đồ uống 
có ga này và phương pháp cải thiện đặc tính bọt của đồ uống có ga. Đồ uống có ga theo 
sáng chế bao gồm: đồ uống có ga và vật chứa để đựng đồ uống có ga này, trong đó: một 
phần trống bên trong vật chứa được nạp khí cacbon dioxit và khí nitơ thỏa mãn điều kiện 
(a) hoặc (b) sau: (a) áp suất khí cacbon dioxit là 200kPa hoặc cao hơn, và tỷ lệ giữa áp 
suất khí nitơ so với áp suất khí cacbon dioxit là 0,5 hoặc cao hơn; hoặc (b) áp suất khí 
cacbon dioxit là 170kPa hoặc cao hơn và thấp hơn 200kPa, và tỷ lệ giữa áp suất khí nitơ 
so với áp suất khí cacbon đioxit là 1,0 hoặc cao hơn.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2014 
(71) SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.  (JP) 

5-8, Higashi-Shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1400002 Japan 
(72) FUNABASHI, Masahiko (JP), MIFUKA, Hajime (JP), OZEKI, Shinichi (JP), ASAMI, 

Masakatsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất vật phẩm đúc bằng nhựa, phương pháp 

sản xuất chế phẩm nhựa, vật phẩm được đúc bằng nhựa, chế 

phẩm nhựa, bột nhựa có đặc tính tạo bụi thấp và phương pháp 

làm giảm sự tạo thành bụi nhựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật phẩm được đúc bằng nhựa bao gồm bước 
tạo ra bột nhựa có đặc tính tạo bụi thấp bằng cách bổ sung parafin lỏng vào nhựa nhiệt 
rắn, và bước thu được vật phẩm được đúc bằng nhựa bằng cách gia nhiệt và nhào trộn 
bột nhựa có đặc tính tạo bụi thấp này, trong đó bước tạo ra bột nhựa có đặc tính tạo bụi 
thấp bao gồm bước trong đó nhựa nhiệt rắn được làm nóng chảy và parafin lỏng được bổ 
sung vào nhựa nhiệt rắn nóng chảy này để khuấy và trộn.  
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(22) 28.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/055345   28.02.2013 (87) WO2013/129551 06.09.2013 
(30) 2012-043368      29.02.2012 JP 
(71) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

8-1, Tatsuminishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 5448666, Japan 
(72) MATSUMOTO, Kosuke (JP), KIKUCHI, Kazuaki (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm rắn có độ cứng cao và tính chịu nứt vỡ tốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm rắn bao gồm (A) ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm 
bao gồm polysacarit chứa galactosamin và axit glucuronic, và các muối của polysacarit; 
và (B) ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm xenluloza, các dẫn xuất của 
xenluloza, và các dextrin, trong đó hợp chất (A) có phân tử lượng trung bình nằm trong 
khoảng từ 1.000 đến 20.000 Da. Chế phẩm rắn theo sáng chế có các hiệu quả như có thể 
được sản xuất dễ dàng và có độ cứng cao và tính chịu sự nứt vỡ rất tốt ngay cả khi chế 
phẩm rắn này chứa chondroitin là chất có khả năng đúc nén kém.  
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(86) PCT/US2013/034303 28.03.2013 (87) WO2013/148969 03.10.2013 
(30) 61/618,470 30.03.2012 US 

61/651,922 25.05.2012 US 
61/680,608 07.08.2012 US 
61/722,994 06.11.2012 US 
13/838,551 15.03.2013 US 
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(71) DECKERS OUTDOOR CORPORATION  (US) 

250 Coromar Drive, Goleta, CA 93117, United States of America 
(72) Nathan W. CRARY (US), Stuart JENKINS (US), Stephen MARTIN (US), Zihao 

DONG (CN), Jiqiu ZHANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vải len có lông tuyết và phương pháp sản xuất vải len có 

lông tuyết 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vải có lông tuyết dài giống với da cừu tự nhiên và phương pháp sản 
xuất vải này. Phương pháp sản xuất vải có lông tuyết dài 
như lông cừu được cắt bao gồm các bước tạo một đoạn vải 
len có lông tuyết có xơ len tự nhiên trên một mặt và vải lót 
trên mặt đối diện và hoàn tất vải len có lông tuyết như da 
cừu bị xén lông tự nhiên. Quy trình hoàn tất bao gồm các 
bước làm bóng mặt có xơ len của vải có lông tuyết bằng 
cách dẫn đoạn vải có lông tuyết đi qua một hoặc nhiều trục 
làm bóng thứ nhất được gia nhiệt, cho dung dịch điều ẩm 
da cừu vào mặt có xơ len của vải có lông tuyết, tiếp theo 
làm bóng mặt có xơ len của vải có lông tuyết bằng cách 
dẵn vải nhiều lần đi qua một hoặc nhiều trục đánh bóng 
được gia nhiệt thứ hai, và cắt xơ len đến độ dài định trước.  
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(11) 40447 
(21) 1-2014-03280 (51) 7 C08L  27/16, B32B  1/08, F16L  

11/08 
(22) 26.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/FR2013/050391 26.02.2013 (87) WO2013/128110 06.09.2013 
(30) 1251910      01.03.2012 FR 
(71) TECHNIP FRANCE  (FR) 

6-8, AllÐe de l'Arche, Faubourg de l'Arche, ZAC Danton F-92400 Courbevoie, France 
(72) CHALUMEAU Alain (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ống mềm dẻo có độ bền cao dùng cho khai thác dầu và phương 

pháp chế tạo ống này 

  (57)   Sáng chế đề cập tới ống mềm dẻo dùng cho khai thác dầu, ống mềm dẻo bao gồm ít nhất 
một lớp gia cường và ít nhất một lớp hợp chất nopolyme, trong đó hợp chất flopolyme có 
hợp phần bao gồm polyvinyliđen florua homopolyme và copolyme vinyliđen 
florua/comonome flo hoá, và chất dẻo hoá. Tỷ lệ theo khối lượng hexaflopropylen 
monome trong copolyme là lớn hơn 25%.  
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(21) 1-2014-03281 (51) 7 A46B  7/06,  5/00 

(22) 01.03.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2012/027163 01.03.2012 (87) WO2013/130079 06.09.2013 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New York, New York 10022, United States of America 
(72) MOSKOVICH Robert (US), WECHSLER Andreas (DE), ROONEY Michael (US), 

HOHLBEIN Douglas (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng

  (57)    Sáng chế đề cập tới dụng cụ chăm sóc miệng có đầu đạt được tác động làm sạch tăng 
cường trong quá trình chải. Theo một phương án thực hiện, sáng chế có thể là dụng cụ 
chăm sóc miệng bao gồm: tay cầm; đầu được nối với tay cầm, đầu bao gồm kết cấu đế 
có bề mặt trướe và lỗ trên bề mặt trước; bộ phận mang có bề mặt trước và bề mặt sau, bộ 
phận mang bao gồm các chi tiết làm sạch răng nhô ra từ bề mặt trước, bộ phận mang 
được đỡ có khả năng chuyển động bên trên bề mặt trước của kết cấu đế sao cho tồn tại 
khe hở giữa bề mặt sau của bộ phận mang và bề mặt trước của kết cấu đế, và khối tròn 
xoay được định vị bên trong lỗ sao cho phần thứ nhất của khối tròn xoay nhô ra từ bề 
mặt trước của đầu vào trong khe hở và làm thay đổi chuyển động của bộ phận mang 
tương đối với đầu.  
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(21) 1-2014-03296 (51) 7 C10L  1/08,  1/10,  10/14 

(22) 20.02.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/000948   20.02.2013 (87) WO 2013/145535 03.10.2013 
(30) 2012-079570      30.03.2012 JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-8162, Japan 
(72) NIITSUMA, Takuya  (JP), IWAMA, Marie (JP), NASUNO, Kazuya  (JP), KOUSAKA, 

Tsukasa  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hỗn hợp dầu gazoin 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hỗn hợp dầu gazoin có tính năng ở nhiệt độ thấp tốt hơn rất nhiều so 
với hỗn hợp dầu gazoin tạo ra bằng công nghệ thông thường. Hỗn hợp dầu gazoin này 
chứa hàm lượng lưu huỳnh là 1 phần triệu khối lượng (ppm theo khối lượng) hoặc nhỏ 
hơn, hàm lượng chất thơm là 1% khối lượng hoặc nhỏ hơn, hàm lượng parafin có từ 5 
đến 15 nguyên tử cacbon (C5-C15) nằm trong khoảng từ 30% đến 85% khối lượng, hàm 
lượng parafin C20-C27 nằm trong khoảng từ 3% đến 20% khối lượng, hàm lượng 
isoparafin nằm trong khoảng từ 50% đến 75% khối lượng, và hàm lượng chất làm tăng 
tính chảy ở nhiệt độ thấp nằm trong khoảng từ 20ppm đến 1000pm theo khối lượng.  
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(21) 1-2014-03297 (51) 7 C10L  1/04 

(22) 15.01.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/000128     15.01.2013 (87) WO 2013/145504 03.10.2013 
(30) 2012-079600      30.03.2012 JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-8162, Japan 
(72) NIITSUMA, Takuya (JP), IWAMA, Marie (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hỗn hợp nhiên liệu phản lực và phương pháp sản xuất hỗn hợp 

nhiên liệu phản lực này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp nhiên liệu phản lực và phương pháp sản xuất hỗn hợp 
nhiên liệu phản lực này. Phương pháp sản xuất hỗn hợp nhiên liệu phản lực theo sáng 
chế có khả năng sản xuất hỗn hợp nhiên liệu phản lực có chất lượng tốt với hiệu suất cao 
ngay cả khi sử dụng nguyên liệu gốc nhiên liệu phản lực thu được từ dầu tổng hợp FT 
("Fischer Tropsch" - FT), đặc trưng ở chỗ, phương pháp này bao gồm bước trộn nguyên 
liệu gốc nhiên liệu phản lực tổng hợp FT cụ thể với nguyên liệu gốc nhiên liệu phản lực 
từ dầu mỏ cụ thể sao cho tỷ lệ của nguyên liệu gốc nhiên liệu phản lực lỏng hợp FT nằm 
trong khoảng từ 20 đến 80% thể tích.  
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(86) PCT/US2013/028622 01.03.2013 (87) WO 2013/130976 A1 06.09.2013 
(30) 61/605,523      01.03.2012 US 
(71) 1. ARRAY BIOPHARMA INC.  (US) 

3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, United States of America 
2. GENENTECH, INC.  (US) 
1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4990, United States of America 

(72) BLAKE, James F. (US), CHICARELLI, Mark Joseph (US), GARREY, Rustam 
Ferdinand (US), GAUDINO, John (US), GRINA, Jonas (US), MORENO, David A. 
(US), MOHR, Peter J. (US), REN, Li. (CA), SCHWARZ, Jacob (US), CHEN, Huifen 
(US), ROBARGE, Kirk (US), ZHOU, Aihe (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất ức chế serin/threonin kinaza, dược phẩm chứa hợp 

chất này và quy trình điều chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I hoặc chất đồng phân lập thể, chất hỗ biến, 
tiền dược chất hoặc muối dược dụng của nó, mà hữu ích để điều trị các bệnh tăng sinh 
quá mức, đau hoặc viêm. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này và 
quy trình điều chế chúng.  
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(21) 1-2014-03331 (51) 7 C11B  1/10,  3/12 

(22) 14.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2013/031471 14.03.2013 (87) WO2013/138616 19.09.2013 
(30) 61/610,931 14.03.2012 US 

13/691,243 30.11.2012 US 
(71) OREGON STATE UNIVERSITY  (US) 

312 Kerr Administration Building, Corvallis, OR 97331-2140, United States of 
America 

(72) HACKLEMAN, David (US), DEAN, Bill (US), ARRIAGA, Carlos Antar, Gutierrez 
(MX), ATADANA, Frederick (GH), ATICHAT, Tanawat (TH) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị chiết tinh dầu và phương pháp chưng cất tinh dầu

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị chiết tinh dầu. Theo một số phương án, thiết bị này bao gồm 
đồ chứa được thiết kế để chứa nguyên liệu có tinh dầu, bộ phận thu nhận dịch chiết chứa 
tinh dầu nằm trong đồ chứa, bộ ngưng tụ có đầu xả chất lưu được nối với bộ phận thu 
nhận và được đặt tương đối so với đồ chứa để thu nhận hơi chứa tinh dầu được tạo ra từ 
nguyên liệu chứa tinh dầu; và ít nhất một kết cấu phản xạ vi sóng được nối với ít nhất 
một trong số đồ chứa, bộ pbận thu nhận hoặc bộ ngưng tụ. Thiết bị này có thể có kích cỡ 
đủ nhỏ để đặt vừa bên trong lò vi sóng dùng cho bếp ăn có kích cỡ tiêu chuẩn. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp chưng cất tinh dầu.  
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Kaidi Building, T1 Jiangxia Avenue, East Lake Hi-Tech Development Zone, Wuhan, 
Hubei 430223, China 

(72) XU, Li (CN), LAI, Bo  (CN), SONG, Dechen  (CN), LIU, Qianqian  (CN), HAN, 
Yiming  (CN) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chế ruteni nitrosyl nitrat rắn sử dụng chất 

xúc tác thải chứa ruteni 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế ruteni nitrosyl nitrat rắn sử dụng chất xúc tác 
thải chứa ruteni. Phương pháp này bao gồm 
các bước: sấy khô và nung chất xúc tác thải 
chứa ruteni để thu được chất rắn đen chứa 
ruteni, nghiền chất rắn đen chứa ruteni thành 
bột, cấp hyđro để khử tạo ra ruteni kim loại, 
oxy hóa ruteni kim loại bằng cách sử dụng hỗn 
hợp khí ôzôn và không khí để tạo ra khí ruteni 
tetraxit, thu khí, cấp khí vào dung dịch axit 
nitric, bổ sung natri nitrit rắn để điều chế dung 
dịch chứa ruteni nitrosyl nitrat, và cuối cùng 
sử dụng đietyl ete để chiết, và làm bay hơi 
®iety ete để thu được ruteni nitrosyl nitrat rắn. 
Phương pháp có thể thu hồi một cách hiệu quả 
ruteni kim loại quý với nhiều chất xúc tác thải 
loại nạp khác nhau chứa ruteni, sao cho để đạt 
được việc tái chế hiệu quả các nguồn ruteni, 
phương pháp có các bước hoạt động đơn giản 
và không đòi hỏi đưa các chất trung gian 
ruteni vào, điều này đảm bảo hiệu suất sản 
phẩm cao. Ruteni mtrosyl nitrat rắn thu được 
không có halogen, có độ tinh khiết cao, và có 
khả năng áp dụng trực tiếp và việc điều chế 
các chất xúc tác.  
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(72) HAN, Yiming  (CN), LIU, Qianqian  (CN), LAI, Bo  (CN), XU, Li  (CN), SONG, 
Dechen  (CN) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chế tinh thể coban nitrat có độ tinh khiết 

cao từ chất xúc tác thải Co/SiO2 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế tinh thể coban nitrat có độ tinh khiết cao từ 
chất xúc tác thải Co/SiO2. Phương pháp này bao gồm các bước: 1) nung chất xúc tác thải 
Co/SiO2 để xử lý ở nhiệt độ từ 350o đến 500oC trong không khí trong từ 3 đến 6 giờ, 
nghiền chất xúc tác thải Co/SiO2 thành bột sau khi làm nguội xuống nhiệt độ trong 
phòng; 2) chuyển bột chất xúc tác thải vào lò phản ứng tầng sôi và thực hiện phản ứng 
khử từ 8 đến 12 giờ trong hỗn hợp khí chứa H2 và N2; 3) bổ sung chất xúc tác thải sau 
phản ứng khử vào dung dịch axit nitric loãng dư để hòa tan hoàn toàn và lọc; 4) sử dụng 
dung dịch kiềm để điều chỉnh độ pH của dung dịch coban nitrat thu được là 1,5, bổ sung 
dung dịch axit oxalic để thực hiện phản ứng trong bể nước ở nhiệt độ từ 25 đến 80oC, 
điều chỉnh độ pH của dung dịch đã phản ứng là 1,5 bằng dung dịch kiềm loãng và lọc 
nóng dung dịch để thu được chất kết tủa coban oxalat; 5) sau khi sấy chất kết tủa coban 
oxalat, nung coban oxalat đã sấy ở nhiệt độ từ 550 đến 650oC trong thời gian từ 4 đến 8 
giờ, 6) hòa tan coban oxit bằng dung dịch axit nitric loãng và 7) làm bay hơi và kết tinh 
dung dịch coban nitrat để thu được tinh thể Co(NO3)2.6H2O. Tỷ lệ thu hồi và độ tinh 
khiết của Co(NO3)2.6H2O của phương pháp theo sáng chế là cao.  
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thu ruteni từ chất xúc tác thải nhôm oxit mang 

ruteni 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi ruteni từ chất xúc tác thải nhôm oxit mang 
ruteni bao gồm các bước: sấy, nung và làm nguội chất xúc tác thải nhôm oxit mang 
ruteni; nghiền thành bột màu đen chứa ruteni oxit; đặt bột màu đen vào lò phản ứng tầng 
sôi, đưa hyđro vào và tiến hành phản ứng khử; theo cách đó thu được kim loại Ru; đưa 
hỗn hợp khí chứa oxy và ozon vào lò phản ứng tầng sôi và oxy hóa chất xúc tác thải, 
theo cách đó thu dược khí RuO4; đưa khí RuO4 vào dung dịch clohyđric đủ để hòa tan 
khí RuO4, theo cách đó thu được dung dịch H3RuCl6 được oxy hóa hoàn toàn, theo cách 
đó tạo ra ra axit ruteni hexaclo (IV); bổ sung NH4Cl dư, thực hiện phản ứng, lọc và làm 
sạch bã lọc ép, theo cách đó tạo ra ruteni amoni hexaclo (IV) dạng rắn; cuối cùng, tiến 
hành xử lý khử hyđro trên chất rắn ruteni amoni hexaclo (IV), theo cách đó thu được 
ruteni kim loại. Phương pháp được thực hiện đơn giản, chi phí thấp, thời gian thu hồi 
ngắn và tỷ lệ thu hồi cao.  
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(72) ZHENG, Shenke (CN), SONG, Dechen (CN), ZHAN, Xiaodong (CN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp cải biến bề mặt chất mang nhôm oxit 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp cải biến bề mặt chất mang nhôm oxit. Phương pháp 
này lần lượt bao gồm các bước: 1) hòa tan kazoe tan được vào trong nước khử ion để tạo 
ra dung dịch nước kazoe; 2) ngâm chất mang nhôm oxit vào trong dung dịch nước kazoe 
và tiến hành sấy chân không; 3) đặt chât mang nhôm oxit đã sấy vào bình phản ứng, bổ 
sung silic tetraclorua, bổ sung dạng nhỏ giọt chất phản ứng Grignard, bịt kín bình phản 
ứng, gia nhiệt và thực hiện phản ứng ở nhiệt độ ổn định trong thời gian từ 3 đến 8 giờ, 
trong đó tỷ lệ theo khối lượng của silic tetraclorua với chất mang nhôm oxit được khống 
chế là (0,5-1) trên 1 và nhiệt độ bình phản ứng được khống chế từ 160oC đến 350oC; và 
4) làm mát bình phản ứng, lọc chất mang nhôm oxit, làm sạch và tiến hành sấy chân 
không một lần nữa để thu được chất mang nhôm oxit được cải biến bề mặt. Thực tế cho 
thấy rằng, việc sử dụng phương pháp theo sáng chế, lớp silic nitrua chịu va đập có thể 
được tạo ra trên bề mặt của chất mang nhôm oxit dưới các điều kiện phản ứng đơn giản 
và các đặc trưng của chất mang nhôm oxit này được cải thiện về nhiều khía cạnh.  
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(72) LlU, Qianqian (CN), HAN, Yiming  (CN), SONG, Dechen (CN), XU, Li (CN), LAI, 
Bo  (CN) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thu coban kim loại, ruteni và nhôm từ chất xúc 

tác thải Co-Ru/Al2O3 trong quy trình tổng hợp Fischer-

Tropsch 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi coban kim loại, ruteni và nhôm từ chất xúc tác 
thải Co-Ru/Al2O3 trong quy trình tổng hợp Fischer-Tropsch. Đầu tiên, chất xúc tác thải 
được loại bỏ hyđrocacbon, và xử lý khử, để 
tách một cách hiệu quả xỉ coban trong các 
bước nung nóng chảy với kiềm, và sau đó 
đưa xỉ coban vào các bước ngâm axít, kết tủa 
coban bằng axÝt oxalic hoặc amoni oxalat, 
khử coban oxalat, hòa tan coban kim loại 
bằng axit nitric v.v., để thu được 
Co(NO3)2.6H2O. Rutenat hòa tan bằng các 
bước như nóng chảy kiềm, và ngâm trong 
nước cất được đưa vào các bước khử bằng 
etanol, hòa tan bằng axit clohyđric đậm đặc, 
chưng cất dưới áp suất quy đổi v.v., để thu 

được sản phẩm - RuCl3.XH2O với độ tinh 
khiết cao. Nhôm hyđroxit được điều chế từ 
dung dịch meta-aluminat bằng quá trình 
cacbon hóa CO2 bằng cách điều khiển các 
thông số như nhiệt độ phản ứng, lưu lượng 
CO2 độ PH ở điểm cuối phản ứng v.v., và 
nhôm hyđroxit được nung để thu nhôm oxit 
với chất lượng sản phẩm đạt các yêu cầu về 
chất lượng của nhôm oxit loại 1 theo tiêu 
chuẩn quốc gia Trung Quốc. Sản phẩm cuối 
cùng có hiệu suất cao, trong đó coban > 
97%, ruteni > 95%, và nhôm > 92%.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép dùng để dập nóng, phương pháp sản xuất tấm thép này 

và vật liệu thép dập nóng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng để dập nóng, phương pháp sản xuất tấm thép dùng 
để dập nóng và vật liệu thép dập nóng, trong đó tấm thép này có thành phần hoá học bao 
gồm: C : 0,18 đến 0,26%; Si: lớn hơn 0,02% và không lớn hơn 0,05%; Mn: 1,0 đến 
1,5%; P: 0,03% hoặc nhỏ hơn; S: 0,02% hoặc nhỏ hơn; Al: 0,001 đến 0,5%; N: 0,1% 
hoặc nhỏ hơn; 0: 0,001 đến 0,02%; Cr: 0 đến 2,0%; Mo: 0 đến 1,0%; V: 0 đến 0,5%; W: 
0 đến 0,5%; Ni: 0 đến 5,0%; B: 0 đến 0,01%; Ti: 0 đến 0,5%; Nb: 0 đến 0,5%; Cu: 0 
đến 1,0%; và phần còn lại: Fe và các tạp chất, theo % trọng lượng, nồng độ của tạp chất 
chứa Mg không nhỏ hơn 0,010% trọng, lượng và nhỏ hơn 0,25% trọng lượng, và mật độ 

số của oxit Mn với tạp chất có chiều dài tối đa nằm trong khoảng từ 1,0 đến 4,0 m 
bằng 10,0% hoặc lớn hơn.  
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UCHIYAMA, Osamu (JP), OZAWA, Sumito (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị vận chuyển gàu rót kim loại nóng và phương pháp vận 

chuyện gàu rót kim loại nóng 

  (57)    Sáng chế liên quan đến vị trí đặt nắp ngăn chặn sự bức xạ nhiệt có thể được đảm bảo bởi 
kết cấu đơn giản không đòi hỏi mức đầu tư lớn cho thiết bị và lượng nhiệt bức xạ qua lỗ 
mở của gàu rót kim loại nóng ở trạng thái rỗng từ khi gàu rót kim loại nóng xả kim loại 
nóng đến ngay trước khi gàu rót kim loại nóng tiếp nhận kim loại nóng có thể được 
giảm. Thiết bị vận chuyển gàu rót kim loại nóng (1) vận chuyển gàu rót kim loại nóng 
(5) chuyển động về phía sau và về phía trước giữa vị trí tiếp nhận kim loại nóng mà ở đó 
kim loại nóng được tiếp nhận từ lò cao và vị trí xả kim loại nóng mà ở đó kim loại nóng 
được xả ra. Thiết bị vận chuyển gàu rót kim loại nóng (1) bao gồm thiết bị đỡ nắp ngăn 
chặn sự bức xạ nhiệt (3) để đỡ nắp ngăn chặn sự bức xạ nhiệt (8) lắp lên trên lỗ mở của 
gàu rót kim loại nóng (5) và các xe goòng (4) và (6) mà trên đó gàu rót kim loại nóng 
(5) và thiết bị đỡ nắp ngăn chặn sự bức xạ nhiệt (3) được lắp vào.  
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Raymond (US), CUI, Jingrong, Jean (US), DEAL, Judith, Gail (US), HOFFMAN, 
Robert, Louis (US), HUANG, Qinhua (CN), JOHNSON, Ted, William (US), KANIA, 
Robert, Steven (US), KATH, John, Charles (US), LE, Phuong, Thi, Quy (US), 
MCTIGUE, Michele, Ann (US), PALMER, Cynthia, Louise (US), RICHARDSON, 
Paul, Francis (GB), SACH, Neal, William (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất vòng lớn để điều trị bệnh tăng sinh

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức ():  

 

  
 
như được xác định trong bản mô tả và muối dược dụng của nó, dược phẩm chứa hợp chất 
và muối này. Hợp chất và muối theo sáng chế ức chế kinaza u bạch huyết thoái biến 
(anaplastic lymphoma kinase: ALK) và/hoặc EML4- ALK và là hữu ích để điều trị hoặc 
cải thiện các rối loạn tăng sinh tế bào không bình thường, như bệnh ung thư. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp tạo ra thực vật biến đổi gen và thực vật  biến đổi 

gen được tạo ra bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thực vật được biến đổi gen có đặc tính sinh 
trưởng được cải thiện so với thực vật kiểu dại không được biến đổi gen tương ứng, 
phương pháp theo sáng chế bao gồm việc làm giảm hoặc làm mất lượng hoặc hoạt tính 
của polypeptit EBI1 hoặc EBI2 trong tế bào thực vật, thực vật hoặc phần của nó.  
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(72) YU, Sang-Woo (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mạch dẫn điốt phát sáng

  (57)    Sáng chế đề cập đến việc cải thiện hiệu suất của mạch dẫn điốt phát sáng (LED - light 
emitting diode) để phát sáng sử dụng mạch dòng không đổi tại phía phụ tải của mạch 
dẫn LED. Mạch dẫn LED này có chức năng nâng cao hiệu suất, mạch dẫn LED được nối 
với nguồn xoay chiều (AC - altemating current), bao gồm: mạch chỉnh lưu để chỉnh lưu 
nguồn AC; mạch điều khiển nối với đầu ra của mạch chỉnh lưu; phụ tải LED và mạch 
dòng không đổi được nối nối tiếp với đầu ra của mạch điều khiển; tụ điện được nối song 
song với phụ tải LED và mạch dòng không đổi được nối tiếp với nhau, tụ điện làm mịn 
đầu ra của mạch chỉnh lưu; và mạch phát hiện để phát hiện xem điện áp chỉnh lưu có 
vượt quá giá trị điện áp riêng định trước không tức là bằng hoặc lớn hơn tổng điện áp đặt 
vào phụ tải LED khi phụ tải LED được bật và điện áp đặt vào mạch dòng không đổi tại 
thời điểm khi pbụ tải LED bắt đầu được bật, trong đó, nếu, là kết quả phát hiện của 
mạch phá( hiện, điện áp chỉnh lưu không vượt quá giá trị điện áp riêng, thì mạch điều 
khiển kiểm soát đầu ra của mạch chỉnh lưu sẽ được chuyển tiếp, và nếu điện áp chỉnh 
lưu vượt quá giá trị điện áp riêng, thì mạch điều khiển kiểm soát sao cho hoạt động thứ 
nhất chặn đầu ra của mạch chỉnh lưu và hoạt động thứ hai chuyển tiếp đầu ra của mạch 
chỉnh lưu được thực hiện lặp.  
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(54) Phương pháp ngăn chặn sự phát sinh khí chứa metan từ cặn 

lắng ở đáy trong vùng nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp có khả năng ngăn chặn sự phát sinh khí chứa metan từ 
cặn lắng ở đáy trong một thời gian dài một cách ổn định bằng cách xếp lớp chất gây 
biến tính cặn lắng ở đáy trên cặn lắng ở đáy trong một vùng nước trong đó khí chứa khí 
metan phát sinh từ các cặn lắng ở đáy một cách dễ dàng. Phương pháp ngăn chặn sự phát 
sinh khí chứa metan bằng cách xếp lớp chất gây biến tính cặn lắng ở đáy trên cặn lắng ở 
đáy trong một vùng nước trong đó khí chứa metan phát sinh, trong đó chất gây biến tính 
cặn lắng ở đáy bao gồm xỉ sản xuất thép có tổng hàm lượng sắt là 10 phần trăm theo 
khối lượng hoặc lớn hơn và có xỉ lò cao được nghiền thành hạt nhỏ với hàm lượng từ 0 
đến dưới 20 phần trăm theo khối lượng được đặt xuống trên cặn lắng ở đáy trong vùng 
nước.  
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(11) 40464 
(21) 1-2014-03372 (51) 7 A46B  5/00,  9/06, B29C  45/14,  

45/16 
(22) 09.03.2012 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2012/028459 09.03.2012 (87) WO2013/133848 12.09.2013 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) MOSKOVICH Robert (US), ROONEY Michael  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm đầu và phương pháp tạo tấm đầu, và phương pháp tạo dụng 

cụ chăm sóc miệng có sử dụng tấm đầu này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo tấm đầu để nâng cao hiệu quả làm sạch trong quá 
trình chải răng. Theo một phương án thực hiện, sáng chế có thể đề xuất phương pháp tạo 
tấm đầu bao gồm các bước: a) tạo tấm lắp bao gồm phần thứ nhất và phần thứ hai, phần 
thứ nhất được phân cách với phần thứ hai bởi một khoảng trống, rãnh được tạo trong 
phần thứ hai vốn kéo dài từ khoảng trống tới vị trí chi tiết làm sạch; b) định vị tấm lắp 
trong hốc khuôn; c) phun vật liệu đàn hồi nóng chảy vào trong hốc khuôn sao cho vật 
liệu đàn hồi nóng chảy: (1) chảy vào trong khoảng trống; (2) chảy vào trong rãnh; và (3) 
chảy vào trong khoang chi tiết làm sạch; và d) làm đông đặc vật liệu đàn hồi nóng chảy, 
vật liệu đàn hồi đông đặc trong khoảng trống nối các phần thứ nhất và phần thứ hai của 
tấm đầu với nhau, vật liệu đàn hồi đông đặc trong khoang chi tiết làm sạch tạo thành chi 
tiết làm sạch răng đàn hồi thứ nhất.  
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(11) 40465 
(21) 1-2014-03384 (51) 7 A23K  1/16,  1/18 

(22) 18.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/IB2013/000442    18.03.2013 (87) WO2013/140230 26.09.2013 
(30) MI2012A000420     19.03.2012 IT 
(71) SEVECOM S.P.A.  (IT) 

Via Marradi 1, I-20121 Milano, Italy 
(72) NAZZARO, Serino (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm nhũ hóa, đồ ăn khô cho động vật chứa chế phẩm này 

và quy trình sản xuất đồ ăn này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ ăn khô cho động vật chứa các chất dinh dưỡng ở trạng thái rắn, 
cụ thể là ở dạng bột hoặc dạng hạt, và chế phẩm nhũ hóa chứa thành phần từ đậu tương. 
Ngoài ra, sáng chế đề cập đến quy trình tạo ra đồ ăn khô cho động vật bao gồm bước 
trong đó chế phẩm nhũ hóa được bổ sung vào các chất dinh dưỡng theo cách trực tiếp 
hoặc, theo cách khác, theo cách gián tiếp, tức là, chỉ sau khi chế phẩm nhũ hóa trước tiên 
đã được bổ sung vào thành phần kỵ nước và/hoặc nước.  
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(11) 40466 
(21) 1-2014-03385 (51) 7 A01M  23/18,  23/14 

(22) 08.10.2014 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2014 
(75) Nguyễn Cảnh Lan  (VN)

Tổ 16, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Lồng bắt chuột tự động

  (57)    Sáng chế đề cập đến lồng bắt chuột tự động bao gồm một cơ cấu bẫy dạng cầu bập bênh 
được bố trí bên trong một buồng có cửa vào, một cửa sập liên kết với cầu bập bênh sẽ 
đóng cửa vào khi chuột tác động vào điểm dao động trên cầu bập bênh. Cơ cấu bẫy sẽ tự 
động thiết lập lại khi chuột đi ra khỏi cầu bập bênh vào trong khoang nuôi nhốt theo 
nguyên lý đối trọng. Theo một ph&wơng án khác, lồng bắt chuột bao gồm nhiều cơ cấu 
bẫy được bố trí bên trong để có thể bắt được nhiều loại chuột khác nhau dựa vào đặc tính 
di chuyển của chúng.  
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(11) 40467 
(21) 1-2014-03426 (51) 7 B29C  45/14 

(22) 14.10.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 10-2014-0088622 14.07.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2014 
(71) JAEYOUNG SOLUTEC CO., LTD.  (KR) 

Songdo-dong 118, Gaetbeol-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea 
(72) Hak Kwon, Kim (KR), Seung Jae, Kim (KR), Dae Jin, Kim (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Khuôn đúc phun dùng cho chi tiết nắp đậy trong và phương 

pháp tạo hình chi tiết nắp đậy trong bằng cách sử dụng khuôn 

đúc này 

  (57)   Sáng chế đề cập tới khuôn đúc phun dùng cho chi tiết nắp đậy trong để tạo ra chi tiết nắp 
đậy trong của vỏ thiết bị điện tử có nam châm được cố định vào một vị trí nhất định. 
Khuôn đúc phun dùng cho chi tiết nắp đậy trong để tạo ra chi tiết nắp đậy trong bằng 
cách đúc phun phần gia cố kết hợp với một cửa sổ trong suốt bao quanh nó ở trạng thái 
mà cửa sổ trong suốt này được bố trí trên hốc khuôn được tạo ra bằng cách gắn lõi 
khuôn thứ nhất vào lõi khuôn thứ hai. Hốc khuôn có phần tương ứng với phần bên trong 
của cửa sổ trong suốt, phần tương ứng với phần chu vi của cửa sổ trong suốt được làm 
nhô ra so với phần bên trong của cửa sổ trong suốt trong khi có dạng bậc với phần bên 
trong với độ dày mỏng hơn so với phần bên trong, phần tương ứng với phần gia cố, và 
các vấu đỡ nam châm để cố định nam châm bên trong hốc khuôn ở mặt trên của lõi 
khuôn thứ hai tương ứng với phần gia cố, trong đó các vấu đỡ nam châm được tách rời 
nhau ra sao cho nhựa nóng chảy đi qua giữa các vấu đỡ nam châm để phủ lên nam châm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp tạo hình chi tiết nắp đậy trong bằng cách 
sử dụng khuôn đúc phun này.  
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(11) 40468 
(21) 1-2014-03427 (51) 7 B01D  53/00,  53/88,  53/48,  53/54 

(22) 14.10.2014 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2014 
(71) Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

(VN) 

18, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Đình Tuyến (VN), Nguyễn Thị Phương Dung (VN), Đặng Hải Long (VN), 

Nguyễn Thị Quyên (VN), Lương Văn Sơn (VN), Nguyễn Thị Thanh Tâm (VN), Doãn 
Anh Tuấn (VN), Nguyễn Thế Anh (VN), Nguyễn Duy Trinh (VN) 

(54) Thiết bị quang xúc tác xử lý NH3, H2S và mercaptan trong 

không khí bằng ánh sáng mặt trời 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị quang xúc tác để xử lý NH3, H2S và mercaptan trong không 
khí, thiết bị này chứa hệ các chất xúc tác khác nhau được mang trên nền mang trơ và 
được nạp vào bên trong thiết bị quang hóa có vách dạng trong suốt để ánh sáng có thể 
chiếu vào hệ xúc tác để thực hiện quá trình phản ứng, trong đó hệ các chất xúc tác bao 
gồm: (i) chất xúc tác nano composit TiO2 được biến tính bằng CdS và ZnS, và được 
mang trên nền mang trơ; (ii) chất xúc tác nano composit TiO2 được biến tính bằng nano 
Ag kim loại và NS, và được mang trên nền mang trơ; (iii) chất xúc tác được tạo ra bằng 
cách tẩm dung dịch sol chứa Fe3+/MgO trên sứ xốp dạng tổ ong, được bố trí gần đầu vào 
khí cần xử lý của thiết bị này.  
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(11) 40469 
(21) 1-2014-03436 (51) 7 A01K  45/00 

(22) 15.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2013/032108 15.03.2013 (87) WO/2013/138725 19.09.2013 
(30) 61/611,190      15.03.2012 US 
(71) ZOETIS LLC  (US) 

100 Campus Drive, Florham, New Jersey 07932 - United States of America 
(72) FEDEROWICZ, Joseph (US), PALLAY, Louis (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị tiêm in ovo và phương pháp đẩy tịnh tiến giá đỡ trứng 

qua thiết bị tiêm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống đẩy tịnh tiến để đẩy thiết bị tiêm in ovo. Hệ thống theo 
sáng chế có kết cấu để đẩy giá đỡ trứng mang trứng chim tới cụm cơ cấu tiêm. Hệ thống 
đẩy này gồm cụm cơ cấu dẫn hướng có kết cấu để đỡ giá đỡ trứng trong khi giá đỡ trứng 
này chuyển động tịnh tiến. Cơ cấu đẩy tịnh tiến được điều khiển thủ công có khớp trượt 
theo cụm chi tiết dẫn hướng sao cho cơ cấu đẩy tịnh tiến này có thể di chuyển dọc theo 
cụm chi tiết dẫn hướng. Cơ cấu đẩy tịnh tiến được điều khiển thủ công này có khả năng 

tương tác với phía sau của giá đỡ trứng để đẩy giá đỡ trứng tới vị trí tiêm. ít nhất một chi 
tiết hãm được định vị để tương tác với cơ cấu đẩy tịnh tiến giá đỡ trứng thủ công trong 
khi giá đỡ trứng đang chuyển động tịnh tiến nhằm hãm sự chuyển động đẩy của cơ cấu 
đẩy tịnh tiến được điều khiển thủ công nằm dưới cơ cấu tiêm, nhờ đó định vị được giá đỡ 
trứng đúng vị trí tiêm. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp đẩy tịnh tiến giá đỡ trứng 
qua thiết bị tiêm in ovo.  
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(11) 40470 
(21) 1-2014-03447 (51) 7 A61K  39/255 

(22) 15.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/US2013/032539 15.03.2013 (87) WO2013/142377 26.09.2013 
(30) 61/614,142      22.03.2012 US 
(71) MERIAL LIMITED  (US) 

3239 Satellite Blvd., Duluth, GA 30096, United States of America 
(72) PRITCHARD, Joyce (US), MEBATSION, Teshome (US), BUBLOT, Michel (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Virut gây bệnh Marek được cải biến, chế phẩm gây miễn dịch 

chứa virut này và phương pháp tạo ra tác nhân virut 

  (57)   Sáng chế đề cập tới vacxin có tác dụng hiệu quả đối với bệnh Marek, có thể được bào 
chế bằng cách sử dụng virut gây bệnh Marek tái tổ hợp (MDV), chủng CVI988, đã được 
biến nạp với cấu trúc ADN ngoại lai gồm cả trình tự đoạn lặp ở đầu cuối của virut gây 
bệnh lưới nội mô không tăng bạch cầu. Tác nhân virut an toàn này tạo ra đáp ứng miễn 
dịch bảo vệ mức cao ở gà chống lại MDV thử nghiệm có độc tính mà không gây ra tình 
trạng bệnh lý nghiêm trọng. Các thành phần thích hợp của vacxin để dùng cho gà bao 
gồm liều tạo miễn dịch hữu hiệu của tác nhân virut mới này, cùng với chất mang hoặc 
chất pha loãng dược dụng.  
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(11) 40471 
(21) 1-2014-03453 (51) 7 C02F  3/28, B01D  65/08 

(22) 20.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/EP2013/055755 20.03.2013 (87) WO 2013/139823 A1 26.09.2013 
(30) 12160273.4      20.03.2012 EP 
(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT  (FR) 

1 Place Montgolfier F-94417 Saint Maurice, France 
(72) GRÐLOT, AurÐlie (FR), VERSPRILLE, Abraham Izaak (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý dòng thải lỏng và hệ thống để thực hiện 

phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý dòng thải lỏng chứa chất hữu cơ có thể phân hủy 
sinh học bao gồm bước: đưa dòng thải vào bể sinh học chứa bùn sinh khối; cho chất hữu 
cơ có thể phân hủy sinh học phản ứng với sinh khối trong bể sinh học trong điều kiện kỵ 
khí; lấy dòng thứ nhất từ bể sinh học và đưa dòng thứ hai sau khi đã được lọc đến bộ lọc 
màng, do vậy tạo dòng thấm qua và dòng giữ lại; đưa dòng giữ lại tuần hoàn lại bể sinh 
học; lấy dòng thứ hai từ bể sinh học đưa đến bộ xử lý bùn đặc, trong đó bộ xử lý bùn đặc 
dòng thứ hai được tách thành dòng thứ ba có hàm lượng chất hữu cơ cao hơn dòng thứ 
hai, và dòng thứ tư có hàm lượng chất hữu cơ thấp hơn dòng thứ hai. Sáng chế cũng đề 
cập đến hệ thống để thực hiện phương pháp này.  
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(11) 40472 
(21) 1-2014-03469 (51) 7 G01N  33/30 
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WILLIAM (MY) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và cơ cấu đo hàm lượng este metyl của axit béo

  (57)   Sáng chế đề cập đến cơ cấu đo và phương pháp đo để kiểm tra dầu động cơ, cụ thể là 
kiểm tra hàm lượng este metyl của axit béo (FAME). Cơ cấu đo này có bình phân tích 
hình trụ thẳng đứng có thang đo đọc mà ranh giới bề mặt được đo. Trên bình này, dầu 
động cơ được trộn với các chất phản ứng bao gồm (các) rượu và chất khử nhũ tương. Thể 
tích giảm kiểm tra được là thể tích của FAME chứa trong dầu động cơ.  
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(72) OYA, Kenji (JP), HIGUCHI, Takahide  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp điều chỉnh bột tiền chất dùng cho quặng thiêu 

kết và bột tiền chất dùng cho quặng thiêu kết    

  (57)   Sáng chế đề xuất bột tiền chất dùng cho quặng thiêu kết mà tạo ra hiệu quả sản xuất 
quặng thiêu kết ưu việt, có thể được điều chỉnh không phụ thuộc vào chất lượng của 
quặng sắt, bằng cách thiết lập tỷ lệ trộn [(C/F) 100] của khối lượng (C) của các hạt có cỡ 
hạt khoảng 3mm hoặc lớn hơn trong cám than cốc so với khối lượng (F) của các hạt có 
cỡ hạt khoảng 3mm hoặc lớn hơn trong vật liệu thô quặng sắt nằm trong khoảng từ 2 đến 
3. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chỉnh bột tiền chất dùng cho 
quặng thiêu kết này.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp điều chỉnh bột tiền chất dùng cho quặng thiêu 

kết và bột tiền chất dùng cho quặng thiêu kết  

  (57)    Sáng chế đề cập đến bột tiền chất dùng cho quặng thiêu kết mà tạo ra hiệu quả sản xuất 
quặng thiêu kết ưu việt, có thể được điều chỉnh không phụ thuộc vào chất lượng của 
quặng sắt, bằng cách điều chỉnh tỷ lệ trộn [(C/F) 100] của khối lượng (C) của các hạt có 
cỡ hạt nằm trong khoảng 0,5mm hoặc nhỏ hơn trong cám than cốc so với khối lượng (F) 
của các hạt có cỡ hạt nằm trong khoảng 0,5mm hoặc nhỏ hơn trong vật liệu thô quặng 
sắt nằm trong khoảng từ 7 đến 8. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều 
chỉnh bột tiền chất dùng cho quặng thiêu kết.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất điều màu, chất hiện màu và bộ điều màu sắc 

  (57)    Chất điều màu chứa: nhựa kết dính; và thuốc nhuộm màu, trong đó chất điều màu có 
môđun lưu trữ bằng hoặc lớn hơn 1,0 x 107 pa ở 50oC, môđun hao hụt nằm trong khoảng 
từ 8,0 x 104 pa đến 2,0 x 105 Pa ở 80oC, và môđun hao hụt nằm trong khoảng từ 2,0 x 
102 Pa đến 1,0 x 103 Pa ở 160oC.  
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(72) KOSUGI, Takayuki (JP), KOZAKI, Yoichi (JP), SHIMASE, Masayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dịch nguyên liệu thô từ thực vật, đồ uống, phương pháp sản 

xuất và phương pháp cải thiện hương vị của dịch nguyên liệu 

thô này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến dịch nguyên liệu thô từ thực vật vâ đồ uống không chứa cồn có 
hương vị ưa thích chứa dịch nguyên liệu này và phương pháp sản xuất. Phương pháp 
theo sáng chế bao gồm phương pháp sản xuất dịch nguyên liệu thô từ thực vật bao gồm 
bước cho dịch nguyên liệu thô từ thực vật thứ nhất tiếp xúc với nấm men bất hoạt để tạo 
ra dịch nguyên liệu thứ hai dùng để sản xuất đồ uống, phương pháp sản xuất đồ uống 
nhờ sử dụng dịch nguyên liệu thứ hai này và phương pháp cải thiện hương vị của dịch 
nguyên liệu thô từ thực vật này. Sáng chế cũng đề cập đến đồ uống được sản xuất bằng 
phương pháp theo sáng chế.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm dạng bán rắn để dùng khu trú chứa pirfenidon và 

dialyl disulfua oxit được làm biến tính (M-DDO) để loại trừ 

hoặc phòng ngừa mụn trứng cá và quy trình bào chế dược 

phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng bán rắn để dùng khu trú chứa pirfenidon và chất 
kháng vi sinh vật/chất sát trùng như dialyl disulfua oxit được làm biến tính (M-DDO) và 
quy trình bào chế dược phẩm này. Dược phẩm này có các ưu điểm so với các dược phẩm 
để dùng khu trú khác đã được biết đến trong lĩnh vực này, hữu dụng làm chất chống xơ 
hóa, chất chống viêm và chất sát trùng để phòng ngừa, điều trị và hồi phục mụn trứng cá 
và tổn thương sau mụn trứng cá. Dược phẩm này còn hữu dụng để làm giảm các nốt đỏ ở 
da, ngăn ngừa sự hình thành các đầu mụn trứng cá mới hồi phục những đầu mụn đã tồn 
tại và tái tạo da bị làm tổn hại do mụn trứng cá gây ra.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tinh thể của dẫn xuất 7-carbamoyl morphinan không no ở vị 

trí 6,7 và quy trình điều chế nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tinh thể của dẫn xuất 7-carbamoyl morphinan không no ở vị trí 6,7 
và quy trình điều chế nó.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu nền bôi trơn

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu nền bôi trơn có khoảng nhiệt độ sôi định 
trước bao gồm: bước thứ nhất là cho nguyên liệu chứa dầu hyđrocacbon thứ nhất có 
nhiệt độ sôi nằm trong khoảng nhiệt độ sôi nêu trên và dầu hyđrocacbon thứ hai có nhiệt 
độ sôi thấp hơn khoảng nhiệt độ sôi nêu trên, tiếp xúc với chất xúc tác hyđro đồng phân 
hóa, trong đó chất xúc tác này chứa nền mà nền này chứa zeolit có cấu trúc xốp một 
chiều có vòng 10 cạnh và chất kết dính, và platin và/hoặc palađi được mang trên nền 
này; hàm lượng cacbon trong chất xúc tác này là từ 0,4 đến 3,5% trọng lượng; thể tích lỗ 
hổng tế vi trên một đơn vị trọng lượng của chất xúc tác này nằm trong khoảng từ 0,02 
đến 0,12 cm3/g; zeolit này được dẫn xuất từ zeolit đã được trao đổi ion bằng cách trao 
đổi ion với zeolit chứa khuôn hữu cơ và có cấu trúc xốp một chiêu có vòng 10 cạnh, 
trong dung dịch chứa các ion và/hoặc proton amoni; và thể tích lỗ hổng tế vi trên một 
đơn vị trọng lượng của zeolit chứa trong chất xúc tác này là từ 0,01 đến 0,12 cm3/g.  
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(54) Thiết bị làm sạch khử trùng

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị làm sạch khử trùng bao gồm bình chứa khử trùng được tạo 
hình dạng hình trụ và có đầu thứ nhất và đầu thứ hai và có chu vi trong được phủ lớp 
phản chiếu có khả năng phản chiếu các tia tử ngoại, nắp thứ nhất được lắp vào bình chứa 
khử trùng ở đầu thứ nhất, nắp thứ hai được lắp vào bình chứa khử trùng ở đầu thứ hai, 
đầu vào được bố trí trong bình chứa khử trùng vì vậy nước được cấp qua đầu vào tới 
khoang khử trùng dược tạo ra trong bình chứa khử trùng, đầu ra được bố trí trong bình 
chứa khử trùng vì vậy nước được xả qua đầu ra khỏi khoang khử trung, ống bảo vệ được 
bao bọc trong bình chứa khử trùng và có thể thấm được qua các tia tử ngoại, đèn chiếu 
tử ngoại được bao bọc trong ống bảo vệ, bề mặt phản chiếu thứ nhất được bố trí trên nắp 
thứ nhất được nằm trong khoang khử trùng để phản chiếu các tia tử ngoại, và bề mặt 
phản chiếu thứ hai được bố trí trên nắp thứ hai được nằm trong khoang khử trùng để 
phản chiếu các tia tử ngoại.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa chiết xuất từ quả ớt, thực phẩm, đồ uống chứa 

chế phẩm này và phương pháp làm giảm vị cay 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm vị cay của chế phẩm chứa chiết xuất từ quả 
ớt chế phẩm chứa chiết xuất từ quả ớt và hương liệu rượu gin, thực phẩm và đồ uống 
chứa chế phẩm này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dung dịch nhỏ mắt chứa diquafosol và phương pháp bào chế 

dung dịch nhỏ mắt này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dung dịch nhỏ mắt chứa diquafosol chứa chất tạo chelat với lượng 
nằm trong khoảng từ 0,0001 đến 1% (trọng lượng/thể tích), trong đó sự tạo thành kết tủa 
không hòa tan trong thuốc nhỏ mắt chứa diquafosol trong quá trình bảo quản dung dịch, 
cũng như việc làm giảm hiệu suất lọc trong quá trình bào chế (quá trình làm vô trùng 
bằng cách lọc) được ngăn chặn. Ngoài ra, trong dung dịch nhỏ mắt chứa diquafosol chứa 
chất tạo chelat, việc giảm kích ứng mắt và tăng hiệu quả bảo quản đã được khẳng định 
khi so sánh với dung dịch nhỏ mắt không chứa chất tạo chelat. Theo đó, sáng chế đã 
chứng minh là tạo ra các đặc tính lý hóa mà ổn định trong quá trình bào chế và phân 
phối cũng như trong quá trình bảo quản bởi bệnh nhân, và cũng làm giảm sự kích ứng 
mắt và làm tăng hiệu quả bảo quản. Cụ thể, vì sự giảm hiệu suất lọc trong quá trình bào 
chế (quá trình làm vô trùng bằng cách lọc) được ức chế, dung dịch nhỏ mắt chứa 
diquafosol chứa chất tạo chelat có thể được xử lý bằng quá trình làm vô trùng bằng cách 
lọc một cách hiệu quả trong quá trình bào chế, nhờ đó góp phần làm giảm chi phí sản 
xuất.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu gốc dùng cho dầu bôi trơn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu gốc dùng cho dầu bôi trơn, phương pháp 
này bao gồm bước thứ nhất là cất phân đoạn dầu hydrocacbon, chứa phân đoạn dầu gốc 
và phân đoạn nặng mà nặng hơn phân đoạn dầu gốc, thành phân đoạn dầu gốc và phân 
đoạn dầu nặng, và bước thứ hai là thu hồi dầu đã loại parafin bằng cách đồng phân hoá 
và loại parafin ra khỏi phân đoạn dầu gốc thu được từ bước thứ nhất, trong đó dầu đã 
được hydrocrackinh, được tạo ra bằng cách hydrocrackinh phân đoạn nặng thu được từ 
bước thứ nhất, được tuần hoàn trở lại bước thứ nhất.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
284 

(11) 40484 
(21) 1-2014-03544 (51) 7 C10G  65/04,  45/08,  45/64 

(22) 29.03.2013 (43) 25.12.2014 
(86) PCT/JP2013/059580     29.03.2013 (87) WO 2013/147179 03.10.2013 
(30) 2012-082300     30.03.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2014 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
(72) HAYASAKA Kazuaki (JP), NAGAYASU Yoshiyuki (JP), lWAMA Marie (JP), 

TAKAHAMA Koshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu gốc dùng cho dầu bôi trơn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu gốc dùng cho dầu bôi trơn, phương pháp 
này có thể sản xuất dầu gốc dùng cho dầu bôi trơn có chỉ số độ nhớt cao với hiệu suất 
cao. Theo một phương án của sáng chế, phương pháp sản xuất dầu gốc dùng cho dầu bôi 
trơn bao gồm: bước thứ nhất trong đó dầu nguyên liệu được tinh chế bằng hydro và thu 
được dầu nguyên liệu đã được xử lý; bước thứ hai trong đó nguyên liệu đã được xử lý 
được hydroisome hoá (đồng phân hoá bằng hydro) bằng xúc tác hydroisome hoá, trong 
đó dầu nguyên liệu chứa dầu hydrocacbon có nguồn gốc từ dầu mỏ và dầu tổng hợp 
được tổng hợp bằng quá trình Fischer-Tropcsh, trong đó hàm lượng dầu hydrocacbon có 
nguồn gốc từ dầu mỏ trong dầu nguyên liệu là từ 60 đến 90% thể tích và hàm lượng dầu 
tổng hợp là từ 10 đến 40% thể tích.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu gốc dùng cho dầu bôi trơn 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu gốc dùng cho dầu bôi trơn bao gồm: 
bước thứ nhất là thực hiện quá trình isome hoá để loại parafin bằng cách cho dầu 
hydrocacbon, chứa hydrocacbon no mạch thẳng có nhiệt độ sôi là 360oC hoặc cao hơn, 
tiếp xúc với chất xúc tác hydroisome hoá với sự có mặt của hydro dưới điều kiện sao cho 
tỷ lệ phần trăm phân huỷ được xác định theo phương trình (1) dưới đây là 10% khối 
lượng hoặc thấp hơn; và bước thứ hai là thực hiện quá trình isome hoá để loại parafin nói 
trên bằng cách thay đổi tạm thời điều kiện nói trên thành điều kiện mà tỷ lệ phần trăm 
phân huỷ là 13% hoặc lớn hơn.  
Phương trình (1): Tỷ lệ phần trăm phân huỷ (%khối lượng)=[(C1-C2)/C1]x100,  
trong đó C1 là tỷ lệ khối lượng của phân đoạn có nhiệt độ sôi là 360oC hoặc cao hơn 
trong dầu hydrocacbon nói trên, C2 là tỷ lệ khối lượng của phân đoạn có nhiệt độ sôi là 
360oC hoặc cao hơn trong dầu hydrocacbon nói trên sau khi đã được isome hoá để loại 
parafin.  
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(54) Axit indanyloxydihydrobenzofuranylaxetic và dược phẩm 

chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) trong đó nhóm R1, R2 và m như được thể 
hiện trong phần mô tả, có tính chất dược lý có giá trị, đặc biệt là liên kết với thụ thể cặp 
đôi với protein G40 (G protein-coupled receptor 40 - GPR40) và điều biến hoạt tính của 
nó. Hợp chất theo sáng chế là thích hợp để điều trị và phòng bệnh có thể bị ảnh hưởng 
bởi thụ thể này, như các bệnh chuyển hóa, đặc biệt là bệnh tiểu đường typ 2.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu gốc dùng cho dầu bôi trơn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu gốc dùng cho dầu bôi trơn, phương pháp 
này có thể sản xuất dầu gốc dùng cho dầu bôi trơn có chỉ số độ nhớt cao với hiệu suất 
cao. Theo một phương án của sáng chế, phương pháp sản xuất dầu gốc dùng cho dầu bôi 
trơn bao gồm: bước hydroisome hoá thứ nhất (đồng phân hoá bằng hydro) trong đó dầu 
hydrocacbon có nguồn gốc từ dầu mỏ được cho tiếp xúc với chất xúc tác hydroisome 
hoá; bước hydroisome hoá thứ hai trong đó dầu tổng hợp được tổng hợp bằng quá trình 
Fischer-Tropsch được cho tiếp xúc với chất xúc tác hydroisome hoá mà đã được sử dụng 
cho bước thứ nhất; và bước hydroisome hoá thứ ba trong đó dầu hydrocacbon có nguồn 
gốc từ dầu mỏ được cho tiếp xúc với chất xúc tác hydroisome hoá mà đã được sử dụng 
cho bước thứ hai.  
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(54) Chế phẩm dạng nước chứa axit 2-amino-3-(4-bromobenzoyl) 

phenylaxetic và phương pháp bào chế chế phẩm này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng nước chứa axit 2-amino-3(4- 
bromobenzoyl)phenylaxetic hoặc muối của nó, và tùy ý benzalkoni clorua và/hoặc este 
của axit polyoxyetylen sorbitan béo. Bằng cách giới hạn hàm lượng benzalkoni clorua 
và este của axit polyoxyetylen sorbitan béo trong khoảng xác định, có thể thu được chế 
phẩm mà trong đó độ ổn định của axit 2-amino-3(4-bromobenzoyl)phenylaxetic hoặc 
muối của nó được duy trì và không bị thay đổi về hình dạng bên ngoài. Sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp bào chế chế phẩm này.  
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(54) Phương pháp sản xuất dầu nền bôi trơn

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu nền bôi trơn bao gồm bước cho nguyên 
liệu dầu nền mà được điều chế bằng cách trộn dầu hyđrocacbon nặng chứa parafin thông 
thường có nhiệt độ sôi là 470oC hoặc cao hơn với dầu hyđrocacbon nhẹ chứa parafin 
thông thường có nhiệt độ sôi là 330oC hoặc cao hơn và thấp hơn 470oC, tiếp xúc với chất 
xúc tác hyđro đồng phân hóa với sự có mặt của hyđro.  
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(54) Phương pháp sản xuất dầu nền bôi trơn

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu nền bôi trơn có bao gồm bước cho 
nguyên liệu cơ bản chứa hyđrocacbon có 21 nguyên tử cacbon hoặc nhiều hơn tiếp xúc 
với chất xúc tác thứ nhất và chất xúc tác thứ hai, theo trình tự này, với sự có mặt của 
hyđro. Chất xúc tác thứ nhất gồm: chất mang chứa zeolit có cấu trúc xốp một chiều có 
vòng 10 cạnh và chất kết dính, và platin và/hoặc palađi được mang trên chất mang; zeolit 
này thu được từ zeolit đã được trao đổi ion bằng cách trao đổi ion với zeolit chứa khuôn 
hữu cơ và có cấu trúc xốp một chiều có vòng 10 cạnh, trong dung dịch chứa các ion 
và/hoặc proton amoni; hàm lượng cacbon trong chất xúc tác này là từ 0,4 đến 3,5% trọng 
lượng. Chất xúc tác thứ hai gồm: chất mang chứa zeolit có cấu trúc xốp một chiều có 
vòng 10 cạnh và chất kết dính, và platin và/hoặc palađi được mang trên chất mang; tổng 
hàm lượng của platin và/hoặc palađi được mang là từ 0,05 đến 0,4 phần trọng lượng tính 
theo 100 phần trọng lượng của chất mang đối với các nguyên tử kim loại. Tỷ lệ V1/V2 
giữa thể tích V1 của chất xúc tác thứ nhất và thể tích V2 của chất xúc tác thứ hai là từ 
70/30 đến 90/10.  
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(54) Viên nang phân rã trong ruột già và phương pháp bào chế viên 

nang này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nang có thể được bào chế một cách an toàn cao, và không thể 
bị phân rã trong dạ dày hoặc ruột non và có thể phân rã trong ruột già để giải phóng hàm 
lượng của nó khi dùng qua đường miệng. Viên nang theo sáng chế bao gồm: một hàm 
lượng trong đó thành phần chính, như chất có thể được sử dụng cho dược chất hoặc thực 
phẩm chức năng và có thể bị khử hoạt tính bằng axit dạ dày hoặc enzym, được phân tán 
hoặc hoà tan; và màng bao chứa nguyên liệu nền làm màng bao như polyme có thể tan 
trong nước tự nhiên và bột chitosan phân tán trong nguyên liệu nền làm màng bao.  
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(54) Chất mang mỹ phẩm chứa bọt xốp

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất mang mỹ phẩm trong đó một hoặc nhiều hơn bọt xốp có số lỗ 
nằm trong khoảng từ 10ppi đến 130ppi được thấm với mỹ phẩm có độ nhớt nằm trong 
khoảng từ 1.000 đến 5.000 cps (1.000 đến 5.000 mPa.s) và từ 15.000 đến 100.000 cps 
(15.000 đến 100.000 mPa.s) để cho phép người dùng mang mỹ phẩm lỏng dạng nén.  
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Phần ii 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2580 
(21) 2-2013-00115 (51) 7 C08F 8/00 

(22) 28.05.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2013 
(71) Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  (VN)

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Mai Văn Tiến (VN), Phạm Thế Trinh (VN), Lê Thị Hải  (VN) 
(54) Quy trình chế tạo màng polyetylen tỷ trọng thấp có khả 

năng hấp thụ và chuyển hóa bức xạ và màng polyetylen được 

sản xuất bởi quy trình này 

  (57)   Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình chế tạo màng polyetylen tỷ trọng thấp có khả năng 
hấp thụ và chuyển hóa bức xạ bao gồm các bước: a) chế tạo hạt nhựa gốc bằng cách phối 
trộn hỗn hợp nguyên liệu để chế tạo hạt nhựa gốc bao gồm polyetylen tỷ trọng thấp 
(LDPE), phức chất Bis(1,10-phenanthrolin)Eu(NO3)3. Phụ gia chống oxi hóa và ổn định 
quang, phụ gia chống đọng sương, và tùy ý phụ gia khác, trong đó phức chất Bis(1,10- 
phenanthrolin)Eu(NO3)3 nằm trong khoảng từ 1 đến 1,5%, lượng phụ gia chống oxy hóa 
và ổn định quang nằm trong khoảng từ 0,2 đến 0,5% và lượng phụ gia chống đọng sương 
nằm trong khoảng từ 0,2 đến 0,5% tính theo tổng khối lượng của hỗn hợp nguyên liệu để 
chế tạo hạt nhựa gốc, ép đùn hỗn hợp nguyên liệu để chế tạo hạt nhựa gốc trong máy ép 
đùn trục vít để tạo ra hạt nhựa gốc; và b) chế tạo màng LDPE bằng cách phối trộn hạt 
nhựa gốc thu được từ bước a) với hạt nhựa LDPE nguyên sinh trong máy ép đùn trục vít 
rồi thổi thành màng LDPE, trong đó hạt nhựa gốc chiếm từ 5 đến 10% tổng khối lượng 
của hạt nhựa gốc và hạt nhựa LDPE nguyên sinh. Ngoài ra, giải pháp hữu ích cũng đề 
cập đến màng polyetylen tỷ trọng thấp có khả năng hấp thụ và chuyển hóa bức xạ thu 
được từ quy trình này.  
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(11) 2581 
(21) 2-2013-00116 (51) 7 A43D  
(22) 30.05.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2013 
(71) NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 163, Fu-Tai St., Wu-Jih Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Hou-Chung TSENG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy gò gót giày 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập dến máy gò gót giày bao gồm cơ cấu ép ngang (32) để ép tỳ 
lên khuôn dúc (33), và hai cơ cấu giới hạn (35) được nối với cơ cấu ép ngang (32). Khi 
khuôn đúc (33) được dịch chuyển để mở rộng tới mức độ nào đó, thì các cơ cấu giới hạn 
(35) có thể ngăn không cho khuôn đúc (33 ) mở rộng thêm.  
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(11) 2582 
(21) 2-2013-00118 (51) 7 A61K  35/78 

(22) 03.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2013 
(71) Hội Hóa học Việt Nam  (VN)

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Đình Hoàng (VN), Bá Thị Châm (VN), Trần Đại Lâm (VN), Trần Việt Hùng (VN), 

Bá Thị Dương (VN) 
(54) Quy trình chiết xuất resveratrol từ rễ cây cốt khí 

Polygonum cuspidatum 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình chiết xuất resveratrol từ rễ cây cốt khí 
Polygonum cuspidatum. Quy trình bao gồm các bước: i) chiết xuất resveratrol trong 
nguyên liệu thô; ii) lên men cao chiết A; và iii) tinh chế để thu sản phẩm. Resveratrol 
thu được theo quy trình này ở dạng bột, có hàm lượng resveratrol trên 20%, có độ ổn 
định cao, dễ dàng bảo quản và sử dụng trong bào chế trong bào chế dược phẩm và thực 
phẩm chức năng hay mỹ phẩm.  
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(11) 2583 
(21) 2-2013-00120 (51) 7 F23G 5/00 

(22) 04.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2013 
(71) Công ty cổ phần gạch Kim Chính  (VN)

Xóm 9, Kim Chính, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
(72) Dương Văn Đôn (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Hệ thống xử lý rác thải liên hoàn

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống xử lý rác thải liên hoàn bao gồm:  
dây chuyền đốt và phân tách dầu từ rác thải;  
dây chuyền sản xuất gạch tuynen; và  
thiết bị sản xuất gạch không nung.  
Với hệ thống xử lý rác này, các loại xỉ cacbon, xỉ than được tận dụng để sản xuất gạch 
không nung, nên không gây ô nhiễm môi trường.  
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(11) 2584 
(21) 2-2013-00121 (51) 7 F23G 5/00 

(22) 04.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2013 
(75) 1. Nguyễn Phú Tuân  (VN)

Số 17, tập thể khí tượng thuỷ văn, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Anh Vũ  (VN) 

Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

3. Lê Thanh Hùng  (VN) 

BT2-10, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(54) Lò đốt rác đa năng bằng công nghệ nhiệt phân với ghi xích 

dịch chuyển tự động 

  (57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến lò đốt rác đa năng bằng công nghệ nhiệt phân có kết cấu 
bao gồm:  
bộ phận nạp rác (1); thân lò (2); bệ đỡ thân lò (3); bộ phận ghi xích (4); bộ phận thu khói 
bụi, làm mát (5); cửa thăm lò (6); cửa cấp khí (7); cửa lấy xỉ (8); cửa đánh lò (10); và 
béc mồi lửa (9);  
trong đó, bộ phận ghi xích (4) là mặt phẳng với nhiều mắt xích liên kết với nhau bởi các 
trục khớp nối, mắt ghi được đúc bằng thép hợp kim chịu được nhiệt độ cao (> 1400 độ C 
và môi trường axít (pH<4), hai bánh xích (4.1) ở hai đầu, bộ hộp số truyền động (4.3) để 
điều tiết chuyển động của động cơ (4.4) thông qua các trục truyền động (4.2) giúp ghi 
xích dịch chuyển theo hướng mong muốn.  
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(11) 2585 
(21) 2-2013-00125 (51) 7 F16L  23/032 

(22) 07.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2013 
(71) Công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển Tiến Phát  (VN)

Số 16, phố Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hoàng Tiến (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Nắp bích dùng cho máy bơm nước

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nắp bích dùng cho máy bơm nước (100) bao gồm phần đĩa 
bích (110) và phần đĩa nhựa (120) được lắp khớp chặt với nhau thành một môđun. Phần 
đã bích (110) được đúc bằng nhôm và được kết cấu dạng đĩa tròn dày bao gồm phần 
thân chính (111) có lỗ tâm 112 và hốc tiếp nhận phần đĩa nhựa (113). Phần điã nhựa 
(120) được làm bằng nhựa cứng tổng hợp, có kết cấu dạng đĩa tròn dày bao gồm phần 
thân chính (121), phần lồi trụ tròn (122) nhô ra từ và tại tâm của phần thân chính (121). 
Phần lồi trụ tròn (122) được cấu tạo có vành mặt nghiêng (124), và được ăn khớp vào và 
được giữ chặt bởi hốc tiếp nhập phần đĩa nhựa (113).  
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(11) 2586 
(21) 2-2013-00129 (51) 7 A47J 47/14 

(22) 12.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ ANCA  (VN) 

190C tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(72) Đào Ngọc Hưng (VN) 
(54) Hộp đựng đồ ăn cách nhiệt

  (57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến hộp đựng đồ ăn cách nhiệt bao gồm ba bộ phận chính: 
phần hộp gỗ gồm hộp gỗ, năp đậy, phần đỡ và nâng bát đựng thức ăn và các chi tiết đảm 
bảo độ chắc chắn an toàn khác của hộp đối với người sử dụng; phần khăn ủ giữ nhiệt 
bằng vải may hai lớp để tăng thêm lớp đệm không khí nhằm giữ nhiệt tốt hơn đối với 
thức ăn đựng trong bát; phần bát đựng thức ăn có nắp đậy bằng sứ làm tử nguyên liệu 
của Việt Nam, đảm bảo an toàn tuyệt đối với thức ăn. Hộp đựng đồ ăn cách nhiệt theo 
giải pháp hữu ích đảm bảo mức độ an toàn cao nhất đối với thực phẩm do được đựng 
trong hộp được thiết kế bằng gỗ và bát đựng thức ăn bằng sứ truyền thống của Việt 
Nam, hộp đảm bảo khả năng giữ nhiệt cao, khắc phục được việc đồ ăn bị trộn lẫn khi di 
chuyển và mang lại cảm giác thân thiện với người dùng.  
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(11) 2587 
(21) 2-2013-00131 (51) 7 A43B  3/12 

(22) 13.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2013 
(75) YANG JEN FONG  (TW) 

No. 8, Lane 854, Sec. 1, Shatian Rd., Dadu Dist, Taichung City 432, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dây vải để tạo ra quai dép xỏ ngón và quai dép xỏ ngón 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới dây vải để tạo ra quai dép xỏ ngón và quai dép xỏ ngón. 
Theo giải pháp hữu ích, dây vải có thể được cắt thành nhiều quai dép xỏ ngón bao gồm 
các thân dây vải thứ nhất và các thân dây vải thứ hai lần lượt được bố trí theo cách song 
song, và các phần dệt đồng phẳng lần lượt được nối giữa từng cặp thân dây vải thứ nhất 
liền kề và từng cặp thân dây vải thứ hai liền kề.  
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(11) 2588 
(21) 2-2013-00133 (51) 7 B65G  19/00,  19/24 

(22) 17.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.06.2013 
(75) KUN-HUNG CHEN  (TW) 

No. 71, Lane 667, Chung San Road, Shen Nan Village, Sherm Gang District, Taichung 
City 429, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống băng chuyền ngang

  (57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống băng chuyền ngang bao gồm bộ điều khiển tiếp 
nhận tín hiệu phản hồi của thiết bị cảm biến và phát ra tín hiệu để điều khiển băng 
chuyền ngang để di chuyển thiết bị kẹp để kẹp hoặc lắp đặt khuôn. Băng chuyền ngang 
tiếp nhận tín hiệu điều khiển được phát từ bộ điều khiển, và động cơ vận chuyển dẫn 
động băng chuyền quay. Thiết bị kẹp tiếp nhận tín hiệu điều khiển được phát từ bộ điều 
khiển, và điều khiển xi lanh thứ nhất kéo khuôn kẹp đến vị trí định trước của khuôn, và 
khuôn kẹp mở ra hoặc đóng lại để khuôn được lắp đặt hoặc được kẹp chặt. Thiết bị cảm 
biến, được lắp trên đế ngang tại vị trí tương ứng, phát ra tín hiệu phản hồi về bộ điều 
khiển. Hệ thống theo giải pháp đạt được mức độ tự động cao hơn thay thế cho lao động 
bằng tay, và hiệu suất làm việc cũng cao hơn. Trong quy trình kẹp và lắp đặt khuôn, hiện 
tượng rơi đổ hoặc lật đổ khuôn đã được nạp vật liệu do sự bất cẩn thủ công gây ra có thể 
được tránh, và sự lãng phí vật liệu có thể được giảm.  
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(11) 2589 
(21) 2-2013-00134 (51) 7 C05G  3/06 

(22) 18.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2013 
(71) Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng  (VN)

01 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Cửu Khoa (VN) 
(54) Chế phẩm phân nhả chậm và quy trình sản xuất chế phẩm phân 

nhả chậm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân nhả chậm dùng cho cây trồng nông nghiệp trong đó 
chế phẩm này chứa phân nhả chậm NPK với hàm lượng nằm trong khoảng từ 90 đến 95% 
và chất giữ ẩm với hàm lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 10%. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến quy trình sản xuất chế phẩm phân nhả chậm.  
 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
303 

(11) 2590 
(21) 2-2013-00135 (51) 7 C08F  2/00, C08G  63/00 

(22) 18.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2013 
(71) Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng  (VN)

01 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Cửu Khoa (VN) 
(54) Vật liệu dendrime có cấu trúc nano và quy trình tổng hợp vật 

liệu dendrime 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến vật liệu dendrime có cấu trúc nano có lõi và nhánh, trong 
đó lõi là diaminobutan và nhánh được xây dựng từ etylendiamin và metyl acrylat. Ngoài 
ra, giải pháp hữu ích còn đề cập đến quy trình tổng hợp vật liệu dendrime này.  
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(11) 2591 
(21) 2-2013-00137 (51) 7 E01C 19/48 

(22) 18.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2013 
(75) Nguyễn Hồng Ngân  (VN)

360E/19 Nơ Trang Long, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị san đầm hoàn thiện bề mặt bêtông

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị san đầm hoàn thiện bê tông bề mặt. Thiết bị này hoạt động 
theo nguyên lý cơ điện, có thể đầm lèn được đường bê tông xi măng và bê tông mái kênh 
có góc nghiêng thay đổi từ 0 độ đến 45 độ, với chiều dày từ 100 đến 200 mm, độ sụt bê 
tông từ 1 đến 10 mm, năng suất 15m3/h, biên độ dao động có thể thay đổi. Thiết bị này 
gồm có kết cấu thép di chuyển dọc theo mặt đường mái kênh, bộ công tác lăn đầm bề mặt 
bê tông di chuyển dọc theo kết cấu thép nhờ cụm bánh xe di chuyển trên ray, trong đó độ 
cao của ray được điều chỉnh nhờ vít đai ốc.  
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(11) 2592 
(21) 2-2013-00138 (51) 7 B01D  21/00 

(22) 18.06.2013 (43) 25.12.2014 
(71) Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch  (VN)

Số 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Đức Thắng (VN) 
(54) Thiết bị xử lý nước thải và phương pháp xử lý nước thải sử 

dụng thiết bị này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nước thải bao gồm tháp phản ứng (13); bơm nước thải 
(1), bơm tuần hoàn (3); trong đó bơm nước thải (1) dùng để tạo vòng tuần hoàn nước 
thải cho tháp phản ứng (13), bể chứa nước thải (11); bể chứa nước thải sau xử lý (12); và 
bình chứa khí (10); trong đó tháp phản ứng (13) có kết cấu điều nhiệt (2), tạo nhiệt độ 
phù hợp với các vùng phản ứng sinh học khác nhau, trong đó các tầng này có thứ tự theo 
chiều từ dưới lên. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến phương pháp xử lý nước thải sử 
dụng thiết bị xử lý này.  
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(11) 2593 
(21) 2-2013-00141 (51) 7 E05B  47/00 

(22) 18.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2013 
(75) LIANG-CHIN SU  (TW) 

No. 19, Pao-Sheng Rd. Kung-Kuan Li, Hu Nei Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Khóa có màn hình hiển thị ánh sáng lạnh

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến khóa có màn hiển thị ánh sáng lạnh bao gồm thân khoả (1) 
có mặt bích (11) và phần chặn (13) kéo dài suốt thân khóa. Phần ống (111) của mặt bích 
(11) có lỗ khóa thứ nhất (12) được tạo ra xuyên suốt. Vành mặt khóa (2) có vành gờ (21) 
ăn khớp với lỗ khóa thứ nhất (12) và có lỗ khóa thứ hai (22). Màn hiển thị ánh sáng lạnh 
(3) được gắn với vành mặt khóa (2) và có đầu nối điện (31). Màn hiển thị ánh sáng lạnh 
có lỗ khóa thứ ba (32). Nắp bảo vệ (4) được gắn vào màn hiển thị ánh sáng lạnh và có lỗ 
khóa thứ tư (41). Vỏ bọc (5) liên kết nắp bảo vệ (4) và vành mặt khóa (2). Bộ phận phát 
quang (6) nằm giữa thân khoá (1) và vành mặt khóa (2), có nút (61), đầu kích hoạt (62) 
và chi tiết phát quang (63). Màn hiển thị ánh sáng lạnh (3) và chi tiết phát quang cung 
cấp ánh sáng và bảng chỉ dẫn các tính năng. Nhờ đó, khóa theo giải pháp hữu ích có 
trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn.  
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(11) 2594 
(21) 2-2013-00143 (51) 7 A01G 23/00, 9/00, E04H 5/00 

(22) 20.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2013 
(75) Lê Xuân Phúc  (VN) 

Số 6, A1 khu tập thể Viện Khoa học lâm nghiệp, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(74) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
(54) Nhà ươm sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng công nghệ giâm 

hom và nhân mô 

  (57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến nhà ươm/sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng công nghệ 
giâm hom và nhân mô tế bào, có kết cấu bao gồm: tường gạch (1), bộ phận lưới che 
xung quanh (2), các tầng lưới che di động độc lâp (3), hệ thống dàn phun sương tự động 
(4), cửa sổ khung nhôm với kính trong suốt đẩy trượt (5), luống ươm cây thông dụng (6) 
với vòm nylông cải tiến, dàn phun sương (7) tạo ẩm trong môi trường giâm hom; luống 
ươm thông dụng (6) có thể lắp đặt thêm luống ươm cây nhiều tầng với quạt thông gió và 
hệ thống tự động điều tiết nhiệt độ, độ ẩm (8), máy bơm (9), và bể nước chìm (11) tự 
điều tiết nhiệt độ nước theo nhiệt độ môi trường ngoài.  
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(11) 2595 
(21) 2-2013-00145 (51) 7 G01G  19/00 

(22) 24.06.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2013 
(75) KUN-HUNG CHEN  (TW) 

No. 71, Lane 667, Chung San Road, Shen Nan Village, Sherm Gang District, Taichung 
City 429, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống đo khối lượng tự động

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống đo khối lượng tự động bao gồm bộ phận điều 
khiển, thiết bị vận chuyển, thiết bị nạp liệu và môđun cảm biến. Bộ phận điều khiển 
nhận các tín hiệu điều khiển của môđun cảm biến. Thiết bị vận chuyển nhận tín hiệu 
điều khiển, và động cơ truyền dộng dẫn động đai truyền động quay. Trong thiết bị nạp 
liệu, ống dẫn liệu thứ nhất được bố trí ở vị trí tương ứng của phễu nạp liệu, thiết bị rung 
được lắp trên phần đáy của thiết bị nạp liệu, ống dẫn liệu thứ hai được kết nối có thể 
quay được với khung ống dẫn liệu và một đầu của thiết bị kéo lại được. Môđun cảm biến 
cấp các tín hiệu tương ứng trở lại bộ phận điều khiển theo sự phát hiện về thông tin vị trí 
của băng chuyền trên thiết bị vận chuyển và thông tin khối lượng vật liệu. Quá trình đo 
khối lượng của hệ thống đo khối lượng tự động khắc phục được ảnh hưởng của lỗi do 
con người và có độ chính xác về đo khối lượng cao, mức độ tự động hệ thống cao và 
hiệu quả làm việc cao.  
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(11) 2596 
(21) 2-2013-00209 (51) 7 E02B 7/00 

(22) 27.08.2013 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2013 
(75) Bùi Văn Thích  (VN) 

Chợ Bái, Minh Tân, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 
(54) Đập thuỷ điện - thuỷ lợi đa năng

  (57)    Sáng chế đề cập đến đập thủy điện - thủy lợi đa năng được xây dựng thành các giai 
đoạn. Giai đoạn một là tạo dòng chảy, xây dựng một đến hai khoang âu tàu và hai 
khoang xả nước bên cạnh, hạ thủy ở giữa sông các khoang xả nước và phát điện bên 
cạnh, hạ thủy và lắp ghép các khoang đều có chiều cao bên trên mặt nước để tiện cho 
việc xây dựng tiếp phần trên, san đó ép cọc chống trôi. Như vậy, phần thi công giai đoạn 
một đã hoàn thiện và đã có dòng chảy. Ngăn phần sông giáp bờ của một bên để nối tiếp 
các khoang đập được xây dựng trực tiếp dưới sông đến hết phần còn lại của một bên. 
Giai đoạn hai là ngăn phần sông còn lại và thi công tiếp. Cách thi công này đỡ cho việc 
ngăn sông và làm giảm chi phí.  
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(11) 2597 
(21) 2-2014-00107 (51) 7 F16K 27/06, 5/06, F16L 33/22, 

E04H 16/36 
(22) 21.04.2014 (43) 25.12.2014 
(30) CN201320313568.X 31.05.2013 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2014 
(71) TIANJIN HUANQIU RECREATION PRODUCTS CO., LTD.  (CN) 

No. 1 Baozhong Road, Tianbao Industrial Park, Baodi, Tianjin, China 301800 
(72) LI, Jian (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Van đấu nối ống đỡ lều bơm căng và cơ cấu đỡ ống đỡ lều bơm 

căng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến van đấu nối ống đỡ lều bơm căng bao gồm thân van có lắp thành 
phần quay để điều chỉnh không khí vào và ra. Hai đầu thân van tạo ra từ phía ngoài đến 
phía trong của nó tương ứng với hình trụ thứ nhất và hình trụ thứ hai được đấu nối với 
hình trụ thứ nhất. Hình trụ thứ hai có đường kính lớn hơn so với đường kính của hình trụ 
thứ nhất. Đường ren ngoài được tạo ra trên hình trụ thứ hai. Đường ren ngoài này ăn 
khớp với đường ren được tạo ra trên phần phía sau của đai ốc. Vành định vị được tạo ra 
trên mặt trong của phần phía trước của đai ốc nói trên. Một đầu của cả hai ống mềm đấu 
nối được bọc chặt trên hình trụ thứ nhất tương ứng. Đồng thời sáng chế cũng đề eập đến 
cơ cấu đỡ ống đỡ lều bơm căng có lắp van đấu nối ống đỡ lều bơm căng nói trên.  
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(11) 2598 
(21) 2-2014-00125 (51) 7 C02F 01/52 

(22) 05.05.2014 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.05.2014 
(75) Phạm Phúc Thảo  (VN) 

Số 5/85/28, ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Hệ hai chế phẩm gồm chất điều chỉnh và chất keo tụ dùng để 

xử lý nước thải nhiễm dầu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ hai chế phẩm: chất điều chỉnh và chất keo tụ được sử dụng để xử 
lý nước thải nhiễm dầu.  
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(11) 2599 
(21) 2-2014-00145 (51) 7 C08B 15/00 

(22) 02.06.2014 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2014 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN)

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Tạ Thị Phương Hòa (VN), Bùi Chương (VN), Nguyễn Châu Giang (VN), Nguyễn Huy 

Tùng (VN) 
(54) Phương pháp chế tạo vật liệu compozit từ nhựa nhiệt rắn có vi 

sợi xenlulo 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp chế tạo vật liệu compozit từ nhựa nhiệt rắn có 
vi sợi xenlulo theo các bước sau: bước 1 - chế tạo sinh khối xenlulo từ cây luồng Việt 
nam có tên khoa học là Dendrocalamus Membranaceus Munro bằng cách nghiền, cắt 
nhỏ rồi nấu theo quy trình bột giấy; bước 2 - chế tạo huyền phù vi sợi xenlulo từ bột 
nhão thu được ở trên bằng cách nghiền nhiều lần, tốt nhất là 40 - 45 lần, trong máy 
nghiền; bước 3 - hạ nhiệt độ huyền phù vi sợi xenlulo xuống dưới 0oC; bước 4 - hạ áp 

suất huyền phù vi sợi xenlulo ở nhiệt độ -20oC ÷ -18oC trong bình chịu áp xuống dưới 

0,006 atmotphe; bước 5 - loại bỏ nước khỏi huyền phù vi sợi xenlulo để tạo ra vi sợi 
xenlulo đông khô; bước 6 - phá vỡ cấu trúc vi sợi xenlulo đông khô trong nhựa nhiệt rắn 
bằng cách khuấy tốc độ cao, trên 10000 vòng/phút. bước 7 - phân tán các vi sợi đơn vào 
nhựa đến kích thước đường kính 100 - 300 nm bằng cách khuấy tốc độ cao tới 12000-
13000 vòng/phút liên tục trong thời gian dài không nên quá 10 giờ; bước 8 - vật liệu 
compozit từ nhựa nhiệt rắn có vi sợi xenlulo, trong đó vi sợi xenlulo được phân tán đến 
đường kính 100 - 300 nm, được bảo quản hoặc đóng rắn tương tự nhựa tương ứng không 
có vi sợi xenlulo.  
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(11) 2600 
(21) 2-2014-00188 (51) 7 F01N  7/00 

(22) 07.07.2014 (43) 25.12.2014 
(30) JP2013-128745 19.06.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.07.2014 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, JAPAN 
(72) Masayuki Takahashi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy kéo có thiết bị bán xích

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề cập máy kéo bao gồm thiết bị bán xích, có khả năng giảm 
bùn hoặc tuyết đóng bám trên bộ phận lắp ghép của khung xe kéo và do đó làm giảm tần 
suất của công việc loại bỏ chất bám.  

Để đạt được mục đích nêu trên, thiết bị bán xích di chuyển (5) cho máy kéo bao 
gồm: bánh xích dẫn động (14) để quay bằng lực dẫn động; khung bánh xích (15); bánh 
xe chịu kéo (15), bánh xe chịu kéo (17) được lắp ghép ở phía trước của khung bánh xíeh 
(15); nhiều bánh xe đệm (16) được lắp thành hàng theo hướng trước-sau của khung bánh 
xích (15); bánh xe bị dẫn động (18) được lắp ở phía sau của khung bánh xích (15) ; và 
bánh xích (19) được quấn quanh bánh xích dẫn động (14), bánh xe chịu kéo (17), nhiều 
bánh xe đệm (16), và bánh xe bị dẫn động (18); trong đó bệ đỡ máy (22) được lắp quay 
được vào hộp vỏ trục sau (20) của thân máy, và khung bánh xích (15) được lắp vào bệ đỡ 
máy (22); và bệ đỡ máy (22) được tạo thành bằng cách đúc liền khối bộ phận lắp ghép 
trục (22b) được lắp vào hộp vỏ trục sau (20), bộ phận lắp ghép (22a) cho khung bánh 
xích (15), và các chân đỡ (22c, 22d) kéo dài đến phía trước và phía sau từ bộ phận lắp 
ghép trục (22b), đến bộ phận lắp ghép (22a).  
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(11) 2601 
(21) 2-2014-00281 (51) 7 A23L  1/00,  2/00,  2/52 

(22) 15.10.2014 (43) 25.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2014 
(71) Viện Nghiên cứu rau quả  (VN)

Trâu Quỳ, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Thị Lệ Hằng (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng (PHOENIX LAW) 
(54) Quy trình chế biến bột dinh dưỡng từ củ khoai lang tím giống 

Nhật Bản (Murasakimasari) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình chế biến bột dinh dưỡng ăn liền từ củ khoai lang tím 
giống Nhật Bản (Murasakimasari) bao gồm các bước: tạo bột khoai lang tím bằng cách 
xử lý ổn định chất lượng, hấp tại 100oC trong 15 phút, sấy tại 60oC trong 12 giờ và 
nghiền; tạo bột hỗn hợp gạo tẻ, đậu xanh, vừng bằng cách ép đùn sau khi phối trộn gạo 
tẻ, đậu xanh và vừng theo tỷ lệ 85:9:6, phôi ép đùn sau đó được nghiền thành bột; tạo 
bột đậu tương bằng cách sấy đậu tương tại nhiệt độ 110oC trong 2 giờ và rang tại nhiệt 
độ 120oC trong 1 giờ, sau đó tách vỏ và nghiền; phối trộn lần một các loại bột khoai lang 
tím, bột hỗn hợp bao gồm gạo tẻ, đậu xanh và vừng, bột đậu tương, đường, sữa bột và 
muối; phối trộn lần 2 bằng cách bổ sung các chất vi lượng và tạo hương thơm cho sản 
phẩm, đóng gói bột dinh dưỡng trong bao bì 2 lớp A1/PE, đảm bảo giữ được chất lượng 
trong khoảng thời gian 12 tháng trong điều kiện bình thường. Bột dinh dưỡng theo giải 
pháp hữu ích có hàm lượng vi chất cân đối, nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt 
là giùa chất chống oxy hóa tự nhiên anthoxyanin và hợp chất phenolic phù hợp với nhu 
cầu của người già và trẻ em.  
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Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 24735 
(21) 3-2014-00431 (28) 01 
(54) Máy diệt gián (51) 22-06 

(22) 26.03.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên thông tin điện tử Z755  (VN) 

2A Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Anh Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24736 
(21) 3-2014-00461 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 31.03.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Tiến  (VN) 

267 Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Văn Toàn (VN) 
(55)  
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(11) 24737 
(21) 3-2014-00785 (28) 01 
(54) Cốc (51) 07-01 

(22) 21.05.2014 (43) 25.12.2014 
(30) USSN 29/473,519 22.11.2013 US 
(71) PepsiCo, Inc.  (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, United States of America 
(72) Martin Eduardo Broen (AR), Christopher Erlin Granneberg (US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(55)  
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(11) 24738 
(21) 3-2014-00786 (28) 01 
(54) Cốc (51) 07-01 

(22) 21.05.2014 (43) 25.12.2014 
(30) USSN 29/473,521 22.11.2013 US 
(71) PepsiCo, Inc.  (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, United States of America 
(72) Martin Eduardo Broen (AR), Christopher Erlin Granneberg (US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(55)  
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(11) 24739 
(21) 3-2014-00921 (28) 03 
(54) Vợt cầu lông (51) 21-02 

(22) 13.06.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Yonex Kabushiki Kaisha  (JP)

23-13, Yushima 3-Chome Bunkyo-ku, Tokyo Japan 
(72) Yosuke Yamanaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 24740 
(21) 3-2014-00958 (28) 01 
(54) Xe máy điện hai bánh (51) 12-11 

(22) 20.06.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH Terra Motors Việt Nam  (VN)

Lô M7-M9 KCN Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Toru Tokushige (JP) 
(55)  
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(11) 24741 
(21) 3-2014-01004 (28) 01 
(54) Máy ép gạch không nung (51) 15-04 

(22) 27.06.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH phát triển công nghệ và thiết bị công nghệ 

cao  (VN) 

48/18 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Tấn Hùng (VN) 
(55)  
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(11) 24742 
(21) 3-2014-01015 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm nước mắm (51) 19-08 

(22) 01.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải  (VN) 

Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 
(72) Vũ Văn Cao (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 24743 
(21) 3-2014-01020 (28) 01 
(54) Thiết bị hóa khí  (51) 23-99 

(22) 02.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp  (VN) 

Km 9,5, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Đình Tùng (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 24744 
(21) 3-2014-01021 (28) 01 
(54) Thiết bị hóa khí  (51) 23-99 

(22) 02.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp  (VN) 

Km 9,5, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Đình Tùng (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 24745 
(21) 3-2014-01063 (28) 01 
(54) Máy cày xới dạng quay (51) 15-03 

(22) 09.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Siam Kubota Corporation Co., Ltd.  (TH)

101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung Sub-district, Klongluang 
District, Pathumtani Province, Thailand 

(72) NOPPADOL TRAYANGKUL (TH), KRITCHAI COJCHAPLAYUK (TH), CHAIRAT 
DEE-EAM (TH) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 24746 
(21) 3-2014-01064 (28) 01 
(54) Máy cày xới dạng quay (51) 15-03 

(22) 09.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Siam Kubota Corporation Co., Ltd.  (TH)

101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung Sub-district, Klongluang 
District, Pathumtani Province, Thailand 

(72) NOPPADOL TRAYANGKUL (TH), KRITCHAI COJCHAPLAYUK (TH), CHAIRAT 
DEE-EAM (TH) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  

 
 
 
 

    
 

                                                       1.1                                     1.2 
 

     
 

                 1.3                        1.4                                 1.5                                     1.6 
 

  
 

                                                  1.7                                          1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
328 

(11) 24747 
(21) 3-2014-01065 (28) 01 
(54) Máy cày xới dạng quay (51) 15-03 

(22) 09.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Siam Kubota Corporation Co., Ltd.  (TH)

101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung Sub-district, Klongluang 
District, Pathumtani Province, Thailand  

(72) NOPPADOL TRAYANGKUL (TH), KRITCHAI COJCHAPLAYUK (TH), CHAIRAT 
DEE-EAM (TH) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 24748 
(21) 3-2014-01069 (28) 01 
(54) Trang vở viết (51) 19-01 

(22) 10.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH giấy Trường Xuân  (VN)

Số 40, đường Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Tùng Lâm (VN) 
(55)  
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(11) 24749 
(21) 3-2014-01076 (28) 01 
(54) Bộ đồ đi mưa (51) 02-02 

(22) 11.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Phạm Đình Việt  (VN) 

450/508 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Đình Việt  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 24750 
(21) 3-2014-01078 (28) 01 
(54) Xe máy điện (51) 12-11 

(22) 11.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công Ty TNHH Hyundai Ebike  (VN)

Tầng 5, nhà D1, 181 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Phi Khanh (VN) 
(55)  
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(11) 24751 
(21) 3-2014-01116 (28) 01 
(54) Túi sơ cứu (51) 03-01 

(22) 18.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH dịch vụ hỗ trợ ban đầu FM  (VN)

123 Trương Định, phường 07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Hoài Thương (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 24752 
(21) 3-2014-01125 (28) 01 
(54) Khung dù (51) 03-03 

(22) 22.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Nguyễn Thế Lực  (VN) 

ấp Mũi Côn Tiểu, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thế Lực  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 24753 
(21) 3-2014-01162 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 28.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tinh Uy   (VN) 

Cụm công nghiệp Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An 

(72) La Gia HÝnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                    1.1                                                              1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
335 

(11) 24754 
(21) 3-2014-01196 (28) 01 
(54) Tai nghe (51) 14-01 

(22) 30.07.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 29/482,029 13.02.2014 US 
(71) Bose Corporation  (US)

The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of America 
(72) Nathan David Schaal  (US), Joshua Kevin Dryden (US), Mitchell Joseph Silva (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 24755 
(21) 3-2014-01197 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc da (51) 28-03 

(22) 30.07.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 2014-001794 30.01.2014 JP 
(71) MTG Co., Ltd.  (JP) 

32, Honjin-dori 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 453-0041, Japan 
(72) Tsuyoshi MATSUSHITA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 24756 
(21) 3-2014-01227 (28) 02 
(54) Lồng đèn (51) 21-01 

(22) 31.07.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần hàng tiêu dùng MA SAN  (VN)

Tầng 12, tôa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Hoàng Yến (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 24757 
(21) 3-2014-01228 (28) 01 
(54) Tay cầm dao cạo (51) 28-03 

(22) 01.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 002397406-0001 03.02.2014 EM 
(71) SOCIETE BIC  (FR) 

14 rue Jeanne d'Asnieres, 92 110 Clichy, France 
(72) PSIMADAS Ioannis Marios (GR), PETRATOU Maria (GR), GEORGAKIS Giorgos 

(GR), SALTAS Efthymios (GR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 24758 
(21) 3-2014-01229 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 01.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Cơ sở chế biến thực phẩm Bảo Đức  (VN)

79/6a khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Ngô Thị Thư  (VN) 
(55)  
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(11) 24759 
(21) 3-2014-01236 (28) 01 
(54) Ca bin xe ô tô (51) 12-16 

(22) 04.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 260097 03.02.2014 IN 
(71) TATA MOTORS LIMITED  (IN) 

Bombay House, 24 Homi Mody Street, Hutatma Chowk, Mumbai 400 001, 
Maharashtra, India 

(72) Jayant Sankrityayana (IN), Rachna Darshan (IN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                            1.1                                1.2                            1.3                        1.4 
 
 

      
 
 

                         1.5                              1.6                                1.7                        1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
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(11) 24760 
(21) 3-2014-01237 (28) 01 
(54) Ca bin xe ô tô (51) 12-16 

(22) 04.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 260096 03.02.2014 IN 
(71) TATA MOTORS LIMITED  (IN) 

Bombay House, 24 Homi Mody Street, Hutatma Chowk, Mumbai 400 001, 
Maharashtra, India  

(72) Jayant Sankrityayana (IN), Rachna Darshan (IN), Ajmal Ahmad (IN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                              1.1                                 1.2                         1.3                         1.4 
 
 

      
 
 

                                1.5                         1.6                          1.7                    1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
343 

(11) 24761 
(21) 3-2014-01240 (28) 01 
(54) Khoá xách tay (51) 08-07 

(22) 04.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) MANTON SECURITY LIMITED  (HK) 

G/F, 901A CANTON RD, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG 
(72) MAN, Tak Lam (CN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                         1.1                        1.2            1.3                1.4              1.5 
 
 

   
 
 

                                 1.6                                        1.7                                    1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
344 

(11) 24762 
(21) 3-2014-01262 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 07.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 002400473-0001 07.02.2014 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) ALLAN Gillian Margaret (AU) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  

 
 
 
 
 

         
 
 

                       1.1                          1.2                          1.3                     1.4              1.5 
 
 

  
 
 

                                                          1.6                                 1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
345 

(11) 24763 
(21) 3-2014-01263 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 07.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 002400473-0003 07.02.2014 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) ALLAN Gillian Margaret (AU) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 
 

                        1.1                            1.2                        1.3                     1.4                 1.5 
 
 

   
 
 

                                                                1.6                       1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
346 

(11) 24764 
(21) 3-2014-01280 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 08.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 002402040 10.02.2014 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
(72) Flavio Manzoni (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                       1.1                                          1.2 
 
 

      
 
 

           1.3                         1.4                               1.5                                1.6                   1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
347 

(11) 24765 
(21) 3-2014-01288 (28) 01 
(54) Cán gậy chơi gôn (51) 21-02 

(22) 11.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 29/481,763 10.02.2014 US 
(71) Karsten Manufacturing Corporation  (US)

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Cory S. Bacon (US), Martin R. Jertson (US), Matthew W. Simone  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

       
 

                                  1.1                                   1.2                  1.3       1.4       1.5    1.6 
 

   
 

                                                 1.7             1.8                        1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
348 

(11) 24766 
(21) 3-2014-01290 (28) 01 
(54) Lớp lót mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 11.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Hoàng 

Quán  (VN) 

4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Thành Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                 1.1                          1.2                       1.3                     1.4 
 
 

   
 
 

                                         1.5                               1.6                              1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
349 

(11) 24767 
(21) 3-2014-01298 (28) 01 
(54) Bộ sạc di động (51) 13-02 

(22) 12.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 29/481914 12.02.2014 US 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, Finland 02150 
(72) Jose PEREZ (EC) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                             1.1                      1.2                         1.3                   1.4            1.5 
 
 

  
 
 

                                                         1.6                                  1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
350 

(11) 24768 
(21) 3-2014-01313 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 15.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại mỹ phẩm 

Long Phụng Mỹ  (VN) 

462/B7 đường 3/2, phường 12, 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Thị Mỹ Hạnh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                 1.1                                                            1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
351 

(11) 24769 
(21) 3-2014-01321 (28) 01 
(54) Hộp đựng rượu Ba kích (51) 09-03 

(22) 15.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh  (VN)

Tầng 10-11, trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(72) Lê Ngọc Thạch (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

   
 
 

                                                   1.2                    1.3                    1.4 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
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(11) 24770 
(21) 3-2014-01322 (28) 01 
(54) Hộp đựng rượu Ba kích (51) 09-03 

(22) 15.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh  (VN)

Tầng 10-11, trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(72) Lê Ngọc Thạch (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                             1.1                                1.2                             1.3                         1.4 
 
 

 
 
 

1.5 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
353 

(11) 24771 
(21) 3-2014-01326 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 15.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH thực phẩm ánh Hồng  (VN)

Số 8, đường 26, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị ánh Hồng (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
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(11) 24772 
(21) 3-2014-01327 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 15.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH thực phẩm ánh Hồng  (VN)

Số 8, đường 26, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị ánh Hồng (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                            1.1                                                       1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
355 

(11) 24773 
(21) 3-2014-01328 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 15.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH thực phẩm ánh Hồng  (VN)

Số 8, đường 26, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị ánh Hồng  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                 1.1                                                             1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
356 

(11) 24774 
(21) 3-2014-01329 (28) 01 
(54) Đèn năng lượng mặt trời (51) 26-05 

(22) 15.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 002407379-0001 19.02.2014 EM 
(71) Koninklijke Philips N.V  (NL)

High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, the Netherlands 
(72) Dirk Maria Karel Rosalia VERELST (BE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                     1.1                          1.2                        1.3                         1.4                    1.5  
 
 

  
 
 

                                                             1.6                         1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
357 

(11) 24775 
(21) 3-2014-01330 (28) 01 
(54) Nắp che sứ cách điện (51) 13-99 

(22) 18.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Nguyễn Trọng Hiếu  (VN)

86/17 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Trọng Hiếu  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                          1.1                         1.2 
 
 

  
 
 

                                                           1.3                                  1.4 
 
 

   
 
 

                                                                    1.5                              1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
358 

(11) 24776 
(21) 3-2014-01331 (28) 01 
(54) Hộp đựng bộ kít thử y tế (51) 09-03 

(22) 18.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Trần Văn Tính  (VN) 

Tổ 7, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Văn Tính  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                                       1.1                           1.2                        1.3           1.4 
 
 

      
 
 

                                              1.5                             1.6                           1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
359 

(11) 24777 
(21) 3-2014-01333 (28) 02 
(54) Thiết bị truyền tải không 

dây 

(51) 14-03 

(22) 18.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 29/482271 17.02.2014 US 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, Finland 02150 
(72) Jose PEREZ (EC) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                          1.1                                 1.2                            1.3 
 
 

   
 
 

                                                       1.4                                      1.5 
 
 

    
 
 

                                                        1.6                                      1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
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                                        2.1                                  2.2                                2.3 
 

 

   
 
 

2.4          2.5 
 

 

    
 
 

                                                    2.6                                           2.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
361 

(11) 24778 
(21) 3-2014-01341 (28) 01 
(54) Hộp đa năng (51) 09-03 

(22) 19.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) 1. Đỗ Phương Đông  (VN)

182/1B Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Đỗ Hữu Tân  (VN) 

27C, ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
(72) Đỗ Phương Đông  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                       1.1                                  1.2                                1.3 
 

    
 

                              1.4                           1.5                         1.6                       1.7 
 

    
 

                                                         1.8                              1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
362 

(11) 24779 
(21) 3-2014-01344 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 19.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên Làn Da Đẹp  (VN)

69/4N ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Lưu Hoàng Thanh Huyền (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                        1.1                      1.2                  1.3                   1.4 
 
 

  
 
 

                                                                 1.5                1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
363 

(11) 24780 
(21) 3-2014-01345 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 19.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 29/482495 19.02.2014 US 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, Finland 02150 
(72) Yu-Ping CHENG (TW), Sungwoo CHO (KR), Dohyung LEE (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                    1.1                        1.2                           1.3             1.4    1.5 
 
 

  
 
 

                                                      1.6                                      1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
364 

(11) 24781 
(21) 3-2014-01346 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 19.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 29/482493 19.02.2014 US 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, Finland 02150 
(72) Simon DEARSLEY (NZ), Ashley CICHOCKI  (US), XU Cheng Xin (CN), Jennifer 

CHEN (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                     1.1                         1.2                         1.3            1.4     1.5 
  
 

  
 
 

                                                        1.6                                      1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
365 

(11) 24782 
(21) 3-2014-01347 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 19.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương  (VN)

Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Văn Hà (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                1.1                                                                1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
366 

(11) 24783 
(21) 3-2014-01348 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 19.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH thực phẩm ánh Hồng  (VN)

Số 8, đường 26, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị ánh Hồng (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                             1.1                                                       1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
367 

(11) 24784 
(21) 3-2014-01349 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 19.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH thực phẩm ánh Hồng  (VN)

Số 8, đường 26, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị ánh Hồng (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                     1.1                                                                      1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
368 

(11) 24785 
(21) 3-2014-01351 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 19.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH thực phẩm ánh Hồng  (VN)

Số 8, đường 26, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị ánh Hồng (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
369 

(11) 24786 
(21) 3-2014-01357 (28) 01 
(54) Bộ chia lửa của bếp ga (51) 07-02 

(22) 20.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thế giới Hòa Bình  (VN)

H11 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Anh Tuấn (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                      1.1                                  1.2                              1.3 
 
 

  
 
 

                                                           1.4                                 1.5 
 
 

  
 
 

                                                           1.6                                 1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
370 

(11) 24787 
(21) 3-2014-01358 (28) 01 
(54) Bộ chia lửa của bếp ga (51) 07-02 

(22) 20.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thế giới Hòa Bình  (VN)

H11 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Anh Tuấn (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                          1.1                                             1.2                                         1.3 
 

   
 

                                                        1.4                                     1.5 
 

  
 

                                                      1.6                                    1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
371 

(11) 24788 
(21) 3-2014-01359 (28) 01 
(54) Bộ chia lửa của bếp ga (51) 07-02 

(22) 20.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thế giới Hòa Bình  (VN)

H11 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Anh Tuấn (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                1.1                                         1.2                                    1.3 
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(11) 24789 
(21) 3-2014-01360 (28) 01 
(54) Bộ chia lửa của bếp ga (51) 07-02 

(22) 20.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thế giới Hòa Bình  (VN)

H11 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Anh Tuấn (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 24790 
(21) 3-2014-01361 (28) 01 
(54) Lò đốt rác thải sinh hoạt (51) 23-99 

(22) 20.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam  (VN) 

Tầng 24, tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Đình Trọng (VN) 
(55)  
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(11) 24791 
(21) 3-2014-01368 (28) 01 
(54) Bình đựng dầu nhớt (51) 09-02 

(22) 20.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần khai thác dầu khí CALTECCO Hà Nội  (VN) 

Số 109A, tổ 16, ngõ 68, đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Văn Thu (VN) 
(55)  
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(11) 24792 
(21) 3-2014-01372 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 21.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần thiên nhiên  (VN)

65 (lầu 2, gian hàng số 15) Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Xuân Đan (VN) 
(74) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24793 
(21) 3-2014-01387 (28) 01 
(54) ổ cắm (51) 13-03 

(22) 21.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Doanh nghiệp tư nhân thương mại và sản xuất Tiến Thành  (VN)

11 Nguyễn Thi, phuờng 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Quảng Diệu Hưng (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 24794 
(21) 3-2014-01388 (28) 02 
(54) Chi tiết lắp ghép (51) 21-01 

(22) 21.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 002411918 25.02.2014 EM 
(71) MAGIC PRODUCTION GROUP S.A.  (LU) 

Findel Business Center, Complexe B, Rue de TrÌves, - L-2632 Findel, Luxembourg 
(72) VACCARELLA, Paolo (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 24795 
(21) 3-2014-01394 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 22.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia vị thực phẩm Hùng Thắng  (VN)

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Viết Hùng (VN) 
(55)  
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(11) 24796 
(21) 3-2014-01395 (28) 01 
(54) Bình xịt (51) 09-01 

(22) 22.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 201430033354.7 22.02.2014 CN 
(71) ONG YOKE EN  (MY) 

4 JALAN DATO YUNUS 1, KAWASAN PERINDUSTRIAN DATO YUNUS 
SULAIMAN, LIMA KEDAI, 81120 SKUDAI, JOHOR, MALAYSIA 

(72) ONG YOKE EN  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 24797 
(21) 3-2014-01408 (28) 01 
(54) Lọ đựng kem (51) 09-01 

(22) 25.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất mỹ phẩm Anh Đào  (VN)

1/18D, đường Chi Lăng, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
(72) Phạm Thị Đào (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 
 

              1.1                      1.2                      1.3                   1.4                    1.5                  1.6 
  
 

    
 
 

                                        1.7                   1.8                    1.9              1.10 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
382 

(11) 24798 
(21) 3-2014-01412 (28) 01 
(54) Bao đựng chè (51) 09-05 

(22) 26.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty chè Phú Đa  (VN)

Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 
(72) HASAN WALILAFTA (IQ) 
(55)  
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(11) 24799 
(21) 3-2014-01414 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 26.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần dược Tâm Dược  (VN)

19A đường Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Như Long (VN) 
(55)  
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(11) 24800 
(21) 3-2014-01421 (28) 01 
(54) Khung ống chỉ dùng cho 

máy khâu 

(51) 15-06 

(22) 27.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) JANOME SEWING MACHINE Co., Ltd.  (JP) 

1463, Hazamamachi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941 JAPAN 
(72) Tomoro MIFUJI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 24801 
(21) 3-2014-01422 (28) 01 
(54) Cốc của máy khuấy cầm 

tay 

(51) 07-01 

(22) 27.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 002420760-0001 09.03.2014 EM 
(71) Koninklijke Philips N.V.  (NL)

High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, the Netherlands 
(72) Frank VERBRUGGE (NL) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 24802 
(21) 3-2014-01431 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 29.08.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 2014-005002 10.03.2014 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP)

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Toshinobu MINAMI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 24803 
(21) 3-2014-01433 (28) 01 
(54) Thiết bị cảm ứng (51) 13-03 

(22) 29.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH công nghệ ngôi nhà thông minh Bkav 

SmartHome  (VN) 

Số 19/82, Phạm Ngọc Thạch, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(55)  
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389 

(11) 24804 
(21) 3-2014-01434 (28) 01 
(54) Đèn (51) 26-05 

(22) 29.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH công nghệ ngôi nhà thông minh Bkav 

SmartHome  (VN) 

Số 19/82, Phạm Ngọc Thạch, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(55)  
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390 

(11) 24805 
(21) 3-2014-01436 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 29.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn cao su INOUE Việt Nam  (VN) 

Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 
(72) Akira Tanaka  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24806 
(21) 3-2014-01437 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 29.08.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn cao su INOUE Việt Nam  (VN) 

Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 
(72) Akira Tanaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

   
 

                                               1.2                          1.3                          1.4 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
392 

(11) 24807 
(21) 3-2014-01438 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 

(22) 03.09.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH BZT USA  (VN)

Số 48-50-52 đường Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đỗ Thanh Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 24808 
(21) 3-2014-01439 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 

(22) 03.09.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH BZT USA  (VN)

Số 48-50-52 đường Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đỗ Thanh Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 24809 
(21) 3-2014-01440 (28) 01 
(54) Hò (51) 09-01 

(22) 03.09.2014 (43) 25.12.2014 
(71) C«ng ty TNHH BZT USA  (VN)

Số 48-50-52 đường Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đỗ Thanh Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 24810 
(21) 3-2014-01441 (28) 01 
(54) Hộp đựng dụng cụ phát hiện 

sớm tế bào ung thư 

(51) 09-03 

(22) 04.09.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH Pimeco Toàn Cầu  (VN)

Số 29, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Mai Huy Huân (VN) 
(55)  
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(11) 24811 
(21) 3-2014-01442 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 04.09.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm Huế  

(VN) 

Số 4/114 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(72) Kunihiko Kurokawa (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 24812 
(21) 3-2014-01443 (28) 01 
(54) Đệm dựa lưng (51) 06-09 

(22) 04.09.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH SX XNK Phú Thạch  (VN)

859 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan ánh Tuyết (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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398 

(11) 24813 
(21) 3-2014-01446 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 05.09.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên lương thực Tuyên Du  (VN) 

Thị Tứ Ngã tư Mắc, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Xuân Tuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24814 
(21) 3-2014-01448 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 05.09.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên Làn Da Đẹp  (VN)

69/4N ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Lưu Hoàng Thanh Huyền (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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400 

(11) 24815 
(21) 3-2014-01452 (28) 01 
(54) Đèn chiếu sáng đường phố (51) 26-03 

(22) 05.09.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị  (VN)

Số 30 phố Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Ngọc Thắng (VN), Vi Việt Cường (VN), Nguyễn Thanh Hiếu (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
401 

(11) 24816 
(21) 3-2014-01463 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 06.09.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại - dịch vụ Trà Thiên 

Long  (VN) 

107/15 đường Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lạc Quốc Dũng (VN) 
(55)  
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402 

(11) 24817 
(21) 3-2014-01467 (28) 01 
(54) Đui đèn điện (51) 26-05 

(22) 08.09.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất - thương mại Đại Hoàn 

Phương  (VN) 

67 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lại Hữu Phương  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(71) GIANT ELECTRIC VEHICLE KUNSHAN CO., LTD.  (CN) 
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(71) Công ty TNHH Quang Diệu  (VN)

Số 152 ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 
 

    
 
 

                                                                    1.2                             1.3 
 

                                       
 

   
 
 

                                                  1.4                                               1.5 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
435 

    
 
 

                                      2.1                                      2.2                               2.3 
 
 

  
 
 

                                                         2.4                                 2.5 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
436 
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(21) 3-2014-01613 (28) 01 
(54) Nồi cơm điện (51) 07-02 

(22) 03.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.  (JP)

161, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) Tan Chien Shiung (MY) 
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(21) 3-2014-01614 (28) 01 
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(22) 03.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn giày Triệu Phong  (VN) 

Lô II-11, đường số 8, nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận  
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Châu Minh Thi (VN) 
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(71) Công ty cổ phần Phú Nông  (VN)
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(22) 06.10.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 2014-007691 08.04.2014 JP 
(71) BUlLMATEL CO., LTD.  (JP) 
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(11) 24852 
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(30) 2014-007702 08.04.2014 JP 
(71) BUlLMATEL CO., LTD.  (JP) 

7-5, Nihonbashi-kayabacho 1-chome, Chuou-ku, Tokyo 103-0025 Japan 
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(11) 24853 
(21) 3-2014-01623 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 06.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần DIANA  (VN)

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
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(11) 24854 
(21) 3-2014-01626 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 06.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(11) 24855 
(21) 3-2014-01627 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 06.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(21) 3-2014-01628 (28) 01 
(54) Kính mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 07.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Hoàng 

Quán  (VN) 

4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Thành Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 24857 
(21) 3-2014-01629 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 07.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH Đại Hưng Gia  (VN)

Phòng 1, 133/34 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Hứa Hiền (VN) 
(55)  
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(11) 24858 
(21) 3-2014-01630 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 07.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH Đại Hưng Gia  (VN)

Phòng 1, 133/34 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Hứa Hiền (VN) 
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(11) 24859 
(21) 3-2014-01631 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 07.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH Đại Hưng Gia  (VN)

Phòng 1, 133/34 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Hứa Hiền (VN) 
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(11) 24860 
(21) 3-2014-01632 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 07.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH Đại Hưng Gia  (VN)

Phòng 1, 133/34 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hứa Hiền (VN) 
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(11) 24861 
(21) 3-2014-01634 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 07.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Cơ sở Thanh Tùng  (VN)

ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
(72) Phạm Thị Kiều Oanh (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 24862 
(21) 3-2014-01641 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 08.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Mai Thanh Ngọc Khánh  (VN)

22 đường số 22, tổ 30A, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Mai Thanh Ngọc Khánh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 24863 
(21) 3-2014-01642 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 08.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Mai Thanh Ngọc Khánh  (VN)

22 đường số 22, tổ 30A, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Mai Thanh Ngọc Khánh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
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(11) 24864 
(21) 3-2014-01643 (28) 01 
(54) Chai đựng rượu (51) 09-01 

(22) 08.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI)  (VN) 

Tầng 5, 38 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Ngọc Thạch (VN) 
(55)  
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(11) 24865 
(21) 3-2014-01644 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 08.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH thương mại Nhất Đại Thành  (VN)

129 Vũ Tùng, phường 02, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lý Thanh Hiệp (VN) 
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(11) 24866 
(21) 3-2014-01645 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 08.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần Thanh Tân Thừa Thiên Huế  (VN) 

12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(72) Sebastien Willaisme (FR) 
(74) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên danh (VIFALAW) 
(55)  
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(11) 24867 
(21) 3-2014-01646 (28) 01 
(54) Đầu gậy chơi gôn (51) 21-02 

(22) 08.10.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 29/489,026 25.04.2014 US 
(71) Karsten Manufacturing Corporation  (US)

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Daniel K. Lee (US), Cory S. Bacon  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
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(11) 24868 
(21) 3-2014-01648 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 08.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH Nam Phương VN  (VN)

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Thị Minh Hiếu (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(21) 3-2014-01650 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 09.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(21) 3-2014-01652 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 09.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(11) 24871 
(21) 3-2014-01653 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 09.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(11) 24872 
(21) 3-2014-01658 (28) 01 
(54) Tấm nâng hàng (51) 09-08 

(22) 09.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN)

Số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(11) 24873 
(21) 3-2014-01663 (28) 01 
(54) Khớp nối (51) 08-08 

(22) 09.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH SX-TM-DV SA PAI  (VN)

Lô B1-1, khu A3, đường D9, khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Trần Hữu Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 24874 
(21) 3-2014-01664 (28) 01 
(54) Bao gói kẹo (51) 09-05 

(22) 09.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH Sơn Hải - Vĩnh Long  (VN)

Số 67/13 đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  
(72) Lê Văn Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
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(11) 24875 
(21) 3-2014-01665 (28) 02 
(54) Bao gói đậu phộng (51) 09-05 

(22) 09.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH Sơn Hải - Vĩnh Long  (VN)

Số 67/13 đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  
(72) Lê Văn Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
467 

(11) 24876 
(21) 3-2014-01666 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 09.10.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 002500165-0001 10.07.2014 EM 
(71) SAVERGLASS  (FR) 

3 rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, France 
(72) RÐgis MAILLET  (FR), Christophe Blond (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                                 1.1                        1.2                      1.3 
 
 

   
 
 

                                                                1.4                    1.5 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
468 

(11) 24877 
(21) 3-2014-01669 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 10.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) LÂM WAI (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 
 

         
 
 

                                 1.2          1.3                             1.4                        1.5    1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
469 

(11) 24878 
(21) 3-2014-01670 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 10.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) LÂM WAI (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 

        
 
 

                             1.2          1.3                                 1.4                         1.5      1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
470 

(11) 24879 
(21) 3-2014-01671 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 10.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) LÂM WAI (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 
 

        
 
 

                           1.2          1.3                                 1.4                             1.5      1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
471 

(11) 24880 
(21) 3-2014-01673 (28) 01 
(54) Đầu gậy chơi gôn (51) 21-02 

(22) 10.10.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 29/492280 29.05.2014 US 
(71) Karsten Manufacturing Corporation  (US)

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Ryan M. Stokke (US), Xiaojian Chen (US), Martin R. Jertson (US), Cory S. Bacon  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                                      1.1                                1.2                                 1.3 
 

    
 

                                   1.4                                    1.5                                    1.6 
 

   
 

                                                1.7                    1.8                          1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
472 

(11) 24881 
(21) 3-2014-01682 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 

(22) 13.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Nam Sơn   (VN) 

Số 25 đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Lập Phương  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

                                    1.1                                                           1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
473 

(11) 24882 
(21) 3-2014-01687 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 15.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH thương mại sản xuất xuất nhập khẩu Hằng Sao 

Sáng  (VN) 

1132/12 - 12B tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hồng Vũ (VN) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

  
 
 

                                                          1.2                                 1.3 
 
 

   
 

1.4 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
474 

(11) 24883 
(21) 3-2014-01692 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 16.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nguyễn Hữu 

Thắng  (VN) 

15/49 Hòa Bình, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                       1.1                                                            1.2 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
475 

(11) 24884 
(21) 3-2014-01693 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 16.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần Austdoor Miền Bắc  (VN)

Đường D3, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  
(72) Nguyễn Viết Lịch (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                   1.1                                                1.2 
 
 

  
 
 

                                                   1.3                                               1.4 
 
 

    
 
 

                                                 1.5                                                   1.6



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
476 

(11) 24885 
(21) 3-2014-01695 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 16.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần Austdoor Miền Bắc  (VN)

Đường D3, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  
(72) Nguyễn Viết Lịch (VN) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                                                  1.1                     1.2 
 
 

  
 
 

                                                 1.3                                                 1.4 
 
 

   
 
 

                                                  1.5                                              1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
477 

(11) 24886 
(21) 3-2014-01697 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 16.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần Austdoor Miền Bắc  (VN)

Đường D3, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  
(72) Nguyễn Viết Lịch (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                             1.1                                  1.2 
 

   
 

                                                  1.3                                                    1.4 
 

  
 

                                                 1.5                                                 1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
478 

(11) 24887 
(21) 3-2014-01698 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 16.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần Austdoor Miền Bắc  (VN)

Đường D3, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  
(72) Nguyễn Viết Lịch (VN) 
(55)  

 
 
 
 

    
 

                                                          1.1                                   1.2 
 

  
 

                                                1.3                                                   1.4 
 

    
 

                                                   1.5                                            1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
479 

(11) 24888 
(21) 3-2014-01699 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 16.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần Austdoor Miền Bắc  (VN)

Đường D3, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  
(72) Nguyễn Viết Lịch (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                             1.1                                1.2 
 
 

   
 
 

                                                    1.3                                             1.4 
 
 

    
 
 

                                                  1.5                                               1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
480 

(11) 24889 
(21) 3-2014-01700 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 16.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần Austdoor Miền Bắc  (VN)

Đường D3, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  
(72) Nguyễn Viết Lịch (VN) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                                           1.1                                 1.2 
 
 

  
 
 

                                               1.3                                                  1.4 
 
 

    
 
 

                                                  1.5                                               1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
481 

(11) 24890 
(21) 3-2014-01701 (28) 01 
(54) Cọ sơn móng tay (51) 28-03 

(22) 16.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm Ngọc Thuỷ  (VN)

101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Gia Phú (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                           1.1                      1.2                   1.3                     1.4                   1.5 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
482 

(11) 24891 
(21) 3-2014-01702 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 10.10.2013 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương  (VN)

01 Lê Đức Thọ, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Hà (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                    1.1                                                         1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
483 

(11) 24892 
(21) 3-2014-01703 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 17.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn LEI Việt Nam  (VN)

Lầu 5, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Diệp Bích Hương (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ (VIET MY IP CORP.) 
(55)  

 
 
 
 

       
 
 

                         1.1                      1.2                        1.3                     1.4                      1.5 
 
 

  
 
 

                                                             1.6                           1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
484 

(11) 24893 
(21) 3-2014-01704 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 17.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn LEI Việt Nam  (VN)

Lầu 5, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Diệp Bích Hương (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ (VIET MY IP CORP.) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                                   1.1                        1.2                           1.3                    1.4 
  
 

  
 
 

                                                           1.5                              1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
485 

(11) 24894 
(21) 3-2014-01709 (28) 01 
(54) Vải (51) 05-05 

(22) 17.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY 

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
486 

(11) 24895 
(21) 3-2014-01713 (28) 02 
(54) Khăn choàng (51) 02-05 

(22) 17.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY 

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 
1 
 
 

 
 
 
2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
487 

(11) 24896 
(21) 3-2014-01718 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 17.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH quảng cáo và tổ chức sự kiện Ngàn Thông  (VN)

71 đường số 9, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Thị Thanh Duyên (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                         1.1                                     1.2                                1.3 
 

 
 

                                   1.4                                      1.5                                1.6 
 

      
 

1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
488 

(11) 24897 
(21) 3-2014-01719 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 17.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam  (VN)

Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Hoàng Cao Trí (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                              1.1                                                        1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
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                                           2.1                                                       2.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
490 

(11) 24898 
(21) 3-2014-01720 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc lá (51) 09-03 

(22) 17.10.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 201430108113.4 28.04.2014 CN 
(71) China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd.  (CN)

No. 29, Nongye East Road, Zhengzhou City, Henan Province, China 
(72) GUO, Lixia (CN), ZHANG, Yong (CN), YUAN, Zhihong (CN), LI, Xuechen (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                            1.1                             1.2                             1.3                   1.4          1.5 
 
 

  
 
 

                                                      1.6                                      1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
491 

(11) 24899 
(21) 3-2014-01721 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc lá (51) 09-03 

(22) 17.10.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 201430107969.X 28.04.2014 CN 
(71) China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd.  (CN)

No. 29, Nongye East Road, Zhengzhou City, Henan Province, China 
(72) GUO, Lixia  (CN), YUAN, Zhihong (CN), ZHANG, Yong  (CN), LI, Xuechen (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                            1.1                                 1.2                            1.3                  1.4         1.5 
 
 

  
 
 

                                                     1.6                                        1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
492 

(11) 24900 
(21) 3-2014-01727 (28) 01 
(54) Lọ keo (51) 09-01 

(22) 20.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long   (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

          
 

                       1.1                 1.2               1.3                 1.4                 1.5                 1.6 
 

    
 

                                             1.7            1.8                1.9                1.10 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
493 

(11) 24901 
(21) 3-2014-01733 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm. (51) 19-08 

(22) 20.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh 

Thuận   (VN) 

Lô số 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Kỳ Quang (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
494 

(11) 24902 
(21) 3-2014-01734 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh 

Thuận   (VN) 

Lô số 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Kỳ Quang (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
495 

(11) 24903 
(21) 3-2014-01739 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 

(22) 20.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần dầu khí Toàn Cầu Việt Nam  (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Phùng Văn Thỉnh (VN) 
(55)  

 
 
 
 

     . 
 
 

                                  1.1                                    1.2                           1.3                    1.4  
 
 

.   
 
 

                                                            1.5                               1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
496 

(11) 24904 
(21) 3-2014-01740 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 21.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH công nghiệp khoa học kỹ thuật hoá chất Bảo 

Liên  (VN) 

Đường số 07, KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
(72) HUANG JUI YI (CN) 
(55)  

 
 
 
 
 

 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
497 

(11) 24905 
(21) 3-2014-01741 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 21.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH thương mại sản xuất xuất nhập khẩu Hằng Sao 

Sáng  (VN) 

1132/12 - 12B tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hồng Vũ (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                         1.2                               1.3 
 

   
 

1.4 
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(11) 24906 
(21) 3-2014-01745 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 21.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân   (VN)

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                   1.1                                      1.2                                  1.3 
 
 

   
 
 

                                      1.4                                1.5                                  1.6 
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(11) 24907 
(21) 3-2014-01746 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 21.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân   (VN)

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Bá Lâm  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                         1.1                                1.2                                 1.3                            1.4 
 
 

  
 
 

                                                         1.5                                  1.6 
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(11) 24908 
(21) 3-2014-01747 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 21.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân   (VN)

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                       1.1                                 1.2                                 1.3                          1.4 
 
 

  
 
 

                                                           1.5                                1.6 
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(11) 24909 
(21) 3-2014-01748 (28) 01 
(54) ổ cắm điện (51) 13-03 

(22) 21.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Thành Huy   (VN)

119/207 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Thái Thành Huôi  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                          1.2                                1.3 
 

      
 

                          1.4                                1.5                              1.6                            1.7 
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(11) 24910 
(21) 3-2014-01749 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 21.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần Cửa Việt  (VN)

Số 1/17 phố Nhị Châu, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
(72) Nguyễn Đình Vinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                         1.1                                   1.2 
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(11) 24911 
(21) 3-2014-01752 (28) 02 
(54) Sạc pin cho bàn chải đánh 

răng điện 

(51) 13-02 

(22) 22.10.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 2014-009209 25.04.2014 JP 

2014-009210 25.04.2014 JP 
(71) 1. Colgate-Palmolive Company  (US)

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 

2. Omron Healthcare Co., Ltd.  (JP) 

53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, Kyoto, Japan 617-0002 
(72) Takashi Shigeno (JP), Kazuya Andachi (JP), Feilang Tseng (JP), Tamaki Ito (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

    
 

                                                  1.1                        1.2                       1.3 
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                                                         1.6                                    1.7 
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                                               2.1                                2.2                     2.3 
 
 

   
 
 

                                                            2.4                           2.5 
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(11) 24912 
(21) 3-2014-01753 (28) 01 
(54) Tay cầm bàn chải đánh 

răng điện 

(51) 28-03 

(22) 22.10.2014 (43) 25.12.2014 
(30) 29/489,074 25.04.2014 US 
(71) 1. Colgate-Palmolive Company  (US)

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 

2. Omron Healthcare Co., Ltd.  (JP) 

53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, Kyoto, Japan 617-0002 
(72) Takashi Shigeno (JP), Kazuya Andachi (JP), Feilang Tseng (JP), Tamaki Ito (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

        
 
 

                                         1.1          1.2         1.3         1.4         1.5     1.6 
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(11) 24913 
(21) 3-2014-01756 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 22.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN)

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                        1.1                                  1.2                            1.3                             1.4 
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(11) 24914 
(21) 3-2014-01757 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 22.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN)

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                         1.1                              1.2                               1.3                            1.4 
 
 

  
 
 

                                                            1.5                             1.6 
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(11) 24915 
(21) 3-2014-01758 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 22.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN)

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                       1.1                                   1.2                              1.3                               1.4 
 
 

  
 
 

                                                         1.5                                  1.6 
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(11) 24916 
(21) 3-2014-01759 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 22.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN)

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                        1.1                             1.2                                 1.3                               1.4 
 
 

  
 
 

                                                       1.5                                    1.6 
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(11) 24917 
(21) 3-2014-01760 (28) 01 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 22.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH thương mại sản xuất xuất nhập khẩu mỹ phẩm 

Thịnh Phát  (VN) 

15A1 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Văn Bền (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                        1.1                                 1.2 
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(11) 24918 
(21) 3-2014-01761 (28) 01 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 22.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 

Alpha  (VN) 

17/1 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Văn Bền (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                        1.1                                     1.2 
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(11) 24919 
(21) 3-2014-01762 (28) 01 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 22.10.2014 (43) 25.12.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 

Alpha  (VN) 

17/1 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Bền (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                     1.1                                    1.2 
 

 
 

1.3 
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Phần iV 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2008-23174 (220) 28.10.2008 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Cháo 

dinh dưỡng Su Su  (VN) 

Số 42/9 Lê Chân, phường Mỹ Phú, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Súp dinh dưỡng thành phần có: bắp, hạt sen, bí đỏ. 
 

Nhóm 30: Cháo dinh dưỡng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống bình dân; nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2013-18718 (220) 19.08.2013 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp, khoa học. 
 

 
(210) 4-2013-19748 (220) 29.08.2013 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.7.20 
(591) Trắng, ghi, xanh lá cây 
(731) AXIATA SPV3 SDN BHD  (MY) 

Level 5 Axiata Centre, 9 Jalan Stesen 
Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua lại bất động sản cho viễn thông, phát sóng và các cơ sở phát thanh 
truyền hình; quản lý bất động sản; quản lý bất động sản có bản chất là quản lý địa điểm 
viễn thông; đại lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản các 
tòa nhà. 
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(210) 4-2013-21092 (220) 13.09.2013 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn

thương mại dịch vụ Thuận 

Thảo  (VN) 

647 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; cấp quyền 
truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cho phép người sử dụng 
truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ).  

 

Nhóm 40: Xử lý rác thải; xử lý nước. 
 

 
(210) 4-2013-21093 (220) 13.09.2013 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Thuận 

Thảo  (VN) 

647 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng và xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; hỗ trợ 
điều hành và hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hóa để mua và nơi 
cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; cấp quyền 
truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cho phép người sử dụng 
truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ).  

 

Nhóm 40: Xử lý rác thải; xử lý nước.  
 

 
(210) 4-2013-26073 (220) 06.11.2013 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, hồng thẫm, đen 
(731) Hộ kinh doanh Ba Bi  (VN)

212 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ hàng may mặc; giày dép; ba lô; túi xách, sữa; bột; bánh; đồ 
dùng gia đình và đồ chơi trẻ em. 
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(210) 4-2013-26279 (220) 07.11.2013 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp, khoa học. 
 
 

(210) 4-2013-28012 (220) 26.11.2013 

  (441) 25.12.2014 
(300) 40-2013-0051199 30.07.2013 KR 
(540) 

 

(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 
20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Republic of Korea  

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; tivi; đường truyền dẫn tiếp nối đa năng (USB); màn hình 
máy tính; máy tính xách tay; máy vi tính; đầu đĩa DVD; ổ cứng ngoài cho máy vi tính; 
thiết bị ghi, truyền dẫn, tái tạo âm thanh và hình ảnh; phần mềm ứng dụng; máy thu 
thanh; máy quay giám sát mạng; bảng quảng cáo kỹ thuật số; máy in màu kỹ thuật số; 
máy tính bảng cá nhân; hộp đổi tín hiệu cáp vô tuyến; máy quét; chuột máy tính; loa dùng 
trên xe cộ; máy chiếu. 

 

 
(210) 4-2013-28710 (220) 04.12.2013 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen 
(731) Cơ sở Nguyễn Văn Hoàng  (VN)

1196 đường 30 tháng 4, phường 12, 
thành phố Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo; các sản phẩm may mặc. 
 
 

(210) 4-2014-00468 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 86/025,887 01.08.2013 US 
(540) 

 

(731) CVS PHARMACY, INC.  (US) 
One CVS Drive Woonsocket, Rhode 
Island 02895 USA 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm vệ sinh răng miệng, bao gồm cả chế phẩm làm sạch và/hoặc trắng 
răng, nước súc làm trắng răng, kem đánh răng, nước xịt thơm miệng, miếng ngậm làm 
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trắng răng, bút chứa chế phẩm làm trắng răng, gel làm trắng răng, bộ làm trắng răng gồm 
gel làm trắng răng, miếng ngậm dạng máng để làm trắng răng, bút làm trắng răng, màng 
mỏng (film) được gắn vào răng để làm trắng răng; nước súc và chăm sóc miệng không 
chứa thuốc; miếng ngậm thơm miệng có thể hòa tan; sản phẩm dùng cho răng giả, bao 
gồm cả viên làm sạch răng giả, kem dùng cho răng giả, chế phẩm làm sạch răng giả; sản 
phẩm chăm sóc khi cạo râu, bao gồm cả nước thơm sau khi cạo râu; dầu thơm sau khi cạo 
râu; sản phẩm chăm sóc tóc, bao gồm cả dầu gội đầu, dầu xả, keo xịt tóc, dầu xả siêu 
mượt, gel tạo kiểu tóc, nước dưỡng và chăm sóc tóc, dầu gội đầu khô, chế phẩm nhuộm 
tóc; nước thơm dùng cho da có chứa bơ cacao, lô hội, vitamin-E dùng cho mặt, cơ thể và 
trẻ em, kem dưỡng da và tẩy trang (mỹ phẩm), kem dùng cho mắt (mỹ phẩm), huyết thanh 
dùng cho mắt (mỹ phẩm), kem chống nhăn (mỹ phẩm), kem tái tạo và căng da (mỹ 
phẩm), kem dùng cho vết rạn da (mỹ phẩm); kem dùng cho mặt và cổ; xà phòng cho da 
dùng cho cá nhân, bao gồm cả xà phòng diệt khuẩn, xà phòng tắm, xà phòng khử mùi, xà 
phòng dùng cho tay, xà phòng thơm, xà phòng chăm sóc cơ thể, xà phòng dạng lỏng, xà 
phòng dùng cho trẻ em, và xà phòng bánh; bột tan có chứa bột ngô dùng cho mục đích vệ 
sinh thân thể, mục đích trang điểm, bao gồm cả bột tan dùng cho trẻ em; sản phẩm để 
tắm, bao gồm cả chế phẩm chăm sóc và dưỡng da dùng trong khi tắm, dầu tắm, chế phẩm 
dùng để tắm cho trẻ em, chế phẩm tắm tạo bọt, nước, hạt và muối tắm; sản phẩm chăm 
sóc cá nhân, bao gồm cả chất chống đổ mồ hôi; khăn dùng một lần được tẩm hóa chất 
hoặc hợp chất làm sạch dùng cho vệ sinh cá nhân, dùng cho trẻ em và dùng trong gia 
đình; tinh dầu dùng cho cá nhân, bao gồm cả dùng cho trẻ em, xoa bóp bắp thịt/cơ, và da; 
chế phẩm mỹ phẩm bao gồm cả bông gòn, bông tăm mỹ phẩm, miếng bông cho mục đích 
mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; miếng bông mỹ phẩm dùng cho mặt; chế phẩm làm sạch 
dạng bọt; chế phẩm tẩy tế bào chết, bao gồm cả đá bọt, dầu thơm môi không chứa thuốc; 
mỹ phẩm chống nắng, bao gồm cả chế phẩm xịt chống nắng, nước thơm chống nắng; chế 
phẩm tẩy nước sơn móng; gel từ dầu mỏ cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy rửa và làm 
sạch mặt; chế phẩm tẩy tóc; dải sáp và chế phẩm để loại bỏ lông trên cơ thể, sáp để làm 
rụng lông; chế phẩm để gội đầu và chế phẩm để tắm rửa, kem bôi chống hăm khi dùng tã. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm sát trùng cho da/tay có chứa cồn kháng khuẩn; tăm bông dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm điều trị bệnh viêm loét miệng và bệnh herpes môi; bột dùng cho 
chân có chứa thuốc; chất khử trùng; gel, thuốc đạn, chế phẩm xịt, kem, thuốc mỡ và 
miếng đệm có thuốc cho bệnh trĩ; thuốc mỡ bacitracin; kem hydrocortizon; thuốc bôi 
cácbonat thiếc; thuốc mỡ cho chứng ban đỏ khi dùng tã; chế phẩm giảm đau, bao gồm cả 
chế phẩm xịt và thuốc bôi; chế phẩm chống nấm; thuốc kháng sinh; gel từ dâu mỏ cho 
mục đích y tế; chế phẩm trợ giúp để ngủ; thuốc, thuốc điều trị và chế phẩm, bao gồm cả 
chế phẩm chống ho-lạnh, nhức đầu, dị ứng, thuốc giảm đau, thuốc cảm, thuốc giảm ho, 
xi-rô và thuốc ho, thuốc xịt họng, kem thuốc và thuốc mỡ, thuốc thông mũi, thuốc kháng 
histamin, thuốc long đờm, thuốc giảm đau và chống viêm, thuốc giảm đau và hạ sốt, và 
các hợp chất của chúng, viên thuốc điều trị xoang, thuốc naproxen sodium (giảm đau, hạ 
sốt và chống viêm), thuốc bismuth subsalicylate (giảm tiêu chảy, đau dạ dày, khó tiêu, ợ 
nóng và buồn nôn), thuốc giảm đau, viên thuốc ngậm; thuốc cho đau răng; thuốc giảm độ 
axit trong dạ dày và chất khử axit thuốc chống tiêu chảy và chống đầy hơi; aspirin; tã lót 
và quần tã dùng một lần; miếng đệm chăm sóc ngực; chất bổ sung vi lượng đồng cân; chất 
bổ sung thảo mộc; sản phẩm dùng cho mũi, bao gồm cả miếng dán mũi có chứa thuốc và 
thuốc xịt mũi; vitamin, chất bổ sung khoáng; chất bổ sung dinh dưỡng, ăn kiêng và thực 
phẩm; thuốc nhỏ tai; sản phẩm dùng cho mắt, bao gồm cả miếng đắp, thuốc nhỏ, dung 
dịch và nước làm sạch mắt; dung dịch và chất tẩy rửa kính áp tròng; bộ chẩn đoán, bao 
gồm cả chẩn đoán nhiễm trùng đường tiết niệu, thử thai, kiểm tra rụng trứng dùng trong 
gia đình; chất bôi trơn dùng cho cá nhân, hộp thuốc cấp cứu (có chứa thuốc bên trong); 
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chế phẩm trị chấy, rận; sản phẩm cai thuốc lá, bao gồm cả sản phẩm thay thế nicotin như 
thay thế cho việc hút thuốc lá, bao gồm cả viên ngậm, kẹo cao su nicotine, miếng dán trên 
da có chứa nicotin; vòng đeo tay cho mục đích y tế; chế phẩm chứa cafein dùng để kích 
thích; thuốc điều trị mụn trứng cá; sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống điện giải cho mục đích y 
tế; chế phẩm lọai bỏ mụn cóc; que thử để đo lượng glucose trong máu; chất bổ sung ăn 
kiêng glucose; chế phẩm dược để điều trị mọc tóc; dầu gội đầu có chứa thuốc; khăn tẩm 
chất cồn cho mục đích y tế; iốt, hyđrô peroxyt; chất chiết từ vỏ cây phỉ (dùng để chữa các 
chỗ bầm tím hoặc chỗ sưng tấy trên da), muối epsom, dung dịch nước muối dùng cho y tế, 
thuốc đạn; đồ hỗ trợ chế độ ăn uống, bao gồm cả enzim lactase sử dụng để giảm hoặc loại 
bỏ lactose trong sữa; thuốc nhuận tràng; dầu khoáng cho mục đích dược phẩm; magiê cho 
mục đích dược phẩm ở dạng lỏng; chất làm mềm phân; sợi ăn kiêng để hỗ trợ tiêu hóa; 
chế phẩm điều trị bệnh đi ngoài; sản phẩm chăm sóc và vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc, 
cụ thể là miếng đệm lót vệ sinh, khăn vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút; thuốc lợi tiểu; băng, 
vật liệu băng bó; vải gạc; băng cho mục đích y tế bao gồm cả chất dính, vải và giấy; chế 
phẩm trị bỏng, bao gồm cả chế phẩm xịt và miếng đệm lót; chế phẩm trị  sẹo, bao gồm cả 
gel; chế phẩm điều trị chân, bao gồm cả chế phẩm dùng để điều trị bệnh nấm ở bàn chân, 
nệm, đệm cho cục chai ở chân, da lông chuột chòi, miếng đệm ngón chân, vật đệm bằng 
len cừu non, sản phẩm vệ sinh răng miệng, bao gồm cả kem đánh răng có chứa thuốc, 
thuốc gây tê dùng cho miệng, nước súc miệng; nước súc miệng có chứa florua chống sâu 
răng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm cho người bệnh không kiềm chế được, bao gồm cả 
tã lót dùng một lần cho người bệnh không kiềm chế được, quần áo người bệnh không 
kiềm chế được, miếng đệm lót cho người bệnh không kiềm chế được, khăn trải giường 
cho người bệnh không kiềm chế được, khăn dùng một lần không tẩm hóa chất hoặc hợp 
chất, khăn làm ẩm trước có chứa thuốc; chế phẩm để thụt; chất dính răng giả. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ chăm sóc chân, bao gồm cả dụng cụ bấm móng, dao cạo và dụng cụ 
loại bỏ chai, cái giũa dùng cho chân; dụng cụ giũa móng; dao cạo và lưỡi dùng một lần. 

 

Nhóm 09: Nhiệt kế dùng trong nhà và y tế; cân thực phẩm; cân sức khỏe; các phụ kiện 
chăm sóc mắt, bao gồm cả hộp đựng thấu kính, pin/ắc qui. 

 

Nhóm 10: Bình lót bình sữa cho trẻ em bú dùng một lần; bình bơm phun và dụng cụ làm 
ẩm cho mục đích y tế; thiết bị y tế, bao gồm cả thiết bị làm sạch tai ở dạng hộp chứa đầy 
chất lỏng thích hợp để người sử dụng rửa ráy tai từ tai; cái bảo vệ miệng cho mục đích y 
tế; vật dụng nút lỗ tai; mặt nạ cho mặt cho mục đích y tế; găng tay không có chất mủ cho 
mục đích y tế; lưỡi trích; thiết bị kiểm tra sức khỏe, bao gồm cả ô xi kế xung; khung tập 
đi cho người bệnh có thể gập lại được; khung để đi bộ có trang bị bánh xe dùng cho người 
khuyết tật hoặc người già; cái nạng; sản phẩm an toàn dùng khi tắm được làm thích hợp 
cho những người tàn tật, bao gồm cả ghế dùng khi tắm, thanh vịn đứng lên khỏi bệ sí vệ 
sinh; dụng cụ nha khoa, bao gồm cả dụng cụ nhọn, dụng cụ đánh cặn và gương; dụng cụ 
cắt, tách và nghiền thuốc và thuốc viên; ống nhỏ giọt; đồng hồ (dùng trong thiết bị y tế); 
chai, thìa và cốc để phân phát thuốc, chưa có đồ bên trong; túi đựng gel lạnh và nóng đã 
kích hoạt hóa chất cho mục đích y tế; thiết bị y tế, bao gồm cả thiết bị làm nóng dùng 
điện để chữa bệnh; thanh nẹp, bao gồm cả dùng cho ngón tay; băng đeo, bao gồm cả dùng 
cho cánh tay; lược chải chấy, tấm quấn giảm đau cho mục đích điều trị, gói gel lạnh và 
nóng đã kích hoạt hóa chất cho mục đích y tế, tấm silicon dạng gel để điều trị sẹo; máng 
làm trắng răng; dụng cụ phân phối viên thuốc hoặc viên con nhộng dùng trong gia đình. 

 

Nhóm 21: Thiết bị vệ sinh răng miệng, bao gồm cả bàn chải đánh răng, đầu bân chải đánh 
răng, chỉ tơ nha khoa, dụng cụ làm sạch răng, dụng cụ nhọn để chải răng và bộ chăm sóc 
răng bao gồm bàn chải và kem đánh răng; sợi làm sạch răng; bàn chải dùng cho chân. 
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Nhóm 24: Tấm phủ bảo vệ ga trải giường.  
 

Nhóm 25: Dụng cụ chăm sóc chân, bao gồm cả vật lồng vào, nệm, đế trong, cái bảo vệ 
ngón chân và cái chia tách ngón chân; găng tay bông (trang phục).  

 
 

(210) 4-2014-00616 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Xanh nước biển nhạt, ghi, đỏ da cam 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ - xây dựng Dương 

Bình  (VN) 

Số 26/11, khu phố Thắng Lợi 2, phường 
Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (vật liệu xây dựng); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; phổ biến 
các thông báo quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây lát; xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt đường ống; 
tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-02907 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần OHG   (VN)

Tòa nhà OHG, số 40, phố Ngụy Như 
Kon Tum, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin cho người tiêu dùng trên 
internet cho mục đích kinh doanh, thương mại; thương mại điện tử bao gồm máy vi tính, 
máy quay phim, máy chụp ảnh, phần mềm máy tính, máy đọc đĩa DVD, xe máy, đồ gốm 
cho mục đích gia dụng, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ chứa đựng cho nhà bếp, cà 
phê, chè, ca cao, đường, bia, đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước quả ép, đồ 
uống có cồn (trừ bia); dịch vụ so sánh giá cả. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ (gồm: thiết kế hệ thống máy tính, tạo lập 
và duy trì trang web cho người khác, giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa) và 
nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
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(210) 4-2014-02919 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.3.2; 26.7.25; 24.15.21 
(591) Vàng, cam, đỏ, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

truyền thông Không Khoảng 

Cách  (VN) 

162/15 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Xúc tiến thương mại; môi giới thương mại; tổ chức đấu giá; dịch vụ cung cấp 

thông tin trên mạng internet nhằm mục đích quảng cáo, thương mại; mua bán, xuất nhập 
khẩu: máy vi tính, thiết bị ngoại vi (chuột, bàn phím, màn hình, loa, thiết bị lưu trữ dữ liệu 
USB), phần mềm máy tính, bộ lưu điện (UPS), máy phát điện, thiết bị tự động chuyển 
nguồn điện (ATS), các thiết bị mạng máy tính (thiết bị chuyển mạch (switch), thiết bị 
định tuyến (router), thiết bị tường lửa (firewall)), thiết bị truyền tín hiệu viễn thông, máy 
nông nghiệp (máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ), máy công nghiệp (máy bơm 
công nghiệp, máy cắt công nghiệp, máy cắt ống, máy cắt khí, máy cắt thuỷ lực, máy 
khoan công nghiệp, máy tiện công nghiệp, máy ép dùng trong công nghiệp, máy sấy công 
nghiệp, máy in phun công nghiệp, máy quạt gió dùng trong công nghiệp), vật liệu xây 
dựng (thép xây dựng, xi măng, cát, gạch, đá xây dựng, thạch cao xây dựng), vật liệu trang 
trí nội thất (gỗ ốp tường, gỗ ốp sàn, bàn, ghế, tủ, giường, kệ), thiết bị phòng tắm (vòi 
nước, vòi hoa sen, bồn tắm, gương, máy nước nóng), thiết bị vệ sinh (chậu rửa, bàn cầu, 
bồn chứa nước), ôtô, mô tô, xe máy, xe có động cơ, kim loại và quặng kim loại; dịch vụ 
hỗ trợ liên quan đến quảng bá du lịch. 

 
Nhóm 37: Xây dựng: công trình dân dựng và công nghiệp, công trình đường sắt và đường 
bộ, công trình công ích; phá dỡ công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lắp 
đặt: hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống lò sưởi, hệ thống điều hòa không 
khí; hoàn thiện công trình xây dựng.  

 
Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ; hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan (thông quan 
hàng hóa) như là thông tin về kho bãi, dịch vụ giao hàng, lưu kho, bốc dỡ hàng hóa; dịch 
vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ môi giới vận tải; du lịch lữ hành nội địa và 
quốc tế; điều hành chuyến du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức chuyến du lịch.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng 
cáo); sản xuất các chương trình biểu diễn; dịch vụ hậu kỳ (bao gồm các công đoạn dựng 
phim, làm bản chính, đồng bộ và chuẩn hóa tác phẩm, kỹ xảo, thiết kế âm thanh, hiệu ứng 
hình ảnh, lên tiêu đề phát sóng); câu lạc bộ thể thao; công viên vui chơi, giải trí.  

 
Nhóm 42: Thiết kế: phần mềm máy tính, kiến trúc công trình, quy hoạch xây dựng, các 
sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp; tư vấn thiết kế hệ thống mạng máy tính; 
quản trị hệ thống máy tính; thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; lập trình máy tính.  

 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
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(210) 4-2014-04531 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.8; 2.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu ACE  

(VN) 

98/1C Lê Lợi, ấp Dân Thắng 2, xã Tân 
Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Trang thiết bị thể thao cụ thể là túi đựng gậy đánh gôn, gậy chơi gôn, áo chống 
nắng, thảm dùng để tập đánh gôn (dụng cụ chơi gôn), thảm tập gỗ (dụng cụ chơi gôn). 

 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu trang thiết bị thể thao cụ thể là túi đựng gậy đánh 
gôn, giầy chơi gôn, găng đánh gôn, gậy chơi gôn, thảm dùng để tập đánh gôn (dụng cụ 
chơi gôn), thảm tập gỗ (dụng cụ chơi gôn). 

 

 
(210) 4-2014-04656 (220) 11.03.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 25.1.6; 5.13.4; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Ngô Gia  (VN)

213 Nguyễn Thị Nê, tổ 1, ấp Phú Hiệp, 
xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh phở khô; bún khô; bánh tráng; miến dong.  
 

 
(210) 4-2014-05076 (220) 14.03.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.7.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đỏ gạch 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ quốc tế Việt úc  

(VN) 

69/9 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; phấn rôm dùng cho trẻ em; xà phòng; dầu 
thơm (nước hoa) dùng cho em bé. 

 

Nhóm 10: Bình sữa; núm vú của bình sũa; núm vú giả cho trẻ em; đầu vú cao su; dụng cụ 
bơm hút sữa mẹ. 
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Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; giấy ăn; khăn giấy để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 
lau mặt bằng giấy;  

 

 
(210) 4-2014-05431 (220) 19.03.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4 
(591) Đen, nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần VINA Ong  

(VN) 

Lô B2-28, đường số 4, KCN Tân Đông 
Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa ong chúa (thực phẩm chức năng); phấn hoa (thực phẩm chức năng).  
 

Nhóm 29: Phấn hoa (dùng làm thực phẩm cho người).  
 

Nhóm 30: Mật ong; nước mật đường; sữa ong chúa (dùng làm thực phẩm cho người).  
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước ga (đồ uống) và các loại đồ uống không có cồn 
(nước giải khát có nguyên liệu từ mật ong, nước ngọt). 

 

 
(210) 4-2014-05585 (220) 19.03.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DOMETIC SWEDEN AB  (SE) 
Hemvarnsgatan 15, 171 54 Solna, SE, 
Sweden 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch, chế phẩm làm bóng xe ô tô.  
 

Nhóm 05: Chất diệt khuẩn cho hoá chất vệ sinh.  
 

Nhóm 06: Két an toàn, két sắt (két an toàn); ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và 
điều hoà không khí; khung trượt cửa sổ bằng kim loại; tấm chắn côn trùng bằng kim loại 
dùng cho cửa; tấm chắn côn trùng bằng kim loại dùng cho cửa sổ; cửa chớp cuộn bằng 
nhôm; mành kiểu con lăn bằng thép; thùng đựng phế thải xây dựng (gạch vụn từ một địa 
điểm xây dựng) bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy nén dùng cho thiết bị điều hòa không khí; máy phát điện dùng pin mặt 
trời, máy phát điện; máy phát điện dùng cho xe cộ; máy phát điện chạy bằng động cơ; 
thiết bị tạo dòng điện; máy phát điện xoay chiều; máy hút chân không chạy bằng điện; túi 
thay thế bằng giấy dùng cho máy hút chân không; máy hút chân không; bơm ly tâm để 
bơm chất lỏng dùng cho mục đích làm nóng; bơm ly tâm để bơm chất lỏng dùng cho mục 
đích làm lạnh; máy súc rửa; máy hút dùng để làm sạch chạy bằng điện; bộ ngưng tụ khí 
làm mát bằng khí và nước biển. 
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh và 
điều khiển năng lượng điện, cụ thể là bộ đảo điện, bộ biến đổi điện, bộ nắn điện, thiết bị 
nạp ắc-quy; thiết bị từ xa để điều khiển hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi, hệ 
thống vệ sinh cho xe cộ và tàu thủy; bộ cảm biến điện, bộ cảm biến điện quang học; bộ 
cảm biến quang học; bộ cảm biến dùng để xác định nhiệt độ, vị trí và khoảng cách; thiết 
bị sạc pin; phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng. 

 
Nhóm 10: Bộ lồng ấp dùng trong y tế; hộp lạnh dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 11: Bồn rửa (vệ sinh); buồng vệ sinh; buồng vệ sinh có chức năng khử trùng; buồng 
vệ sinh có chức năng rửa; nhà vệ sinh di động; nhà vệ sinh lắp đặt trong các tòa nhà di 
động; bệ xí có vòi xịt; bể chứa của buồng vệ sinh; hệ thống xả nước; hệ thống thông khí; 
thiết bị thông gió; thiết bị thổi chạy bằng điện dùng để thông gió; máy điều hoà không khí 
chạy bằng điện; máy điều hoà không khí cho xe cộ; máy điều hoà không khí cho tàu thủy; 
bộ lọc điều hoà không khí; quạt là bộ phận của thiết bị điều hòa không khí; quạt gió [điều 
hoà không khí]; hộp làm lạnh dùng điện; hộp giữ lạnh dùng điện mang đi được; tủ lạnh 
dùng điện; máy ướp lạnh; thiết bị sấy khô đồ giặt là; thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện; 
đèn ha-lo-gen; bóng đèn (điện); thiết bị quay thịt dùng điện; thiết bị nướng bằng ga; thiết 
bị nướng; thiết bị làm nóng dùng gas; thiết bị sưởi ấm dùng nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí; 
lò nung; lò đốt (thiết bị nấu nướng); tấm đốt (bộ phận của lò đốt); đĩa nướng (bộ phận của 
lò); lò nướng dùng điện; lò nướng dùng gas; lò nướng bánh; lò vi sóng; ngăn bên của lò 
sưởi để giữ nóng thức ăn; bồn rửa; bộ bồn rửa; vòi nước; phụ kiện hệ thống thải của thiết 
bị vệ sinh; máy hút mùi trong nhà bếp; bộ lọc dùng cho máy hút mùi; thiết bị lọc nước 
thải di động; máy làm sạch không khí; máy và thiết bị làm kem lạnh; bộ lọc dùng cho 
máy làm sạch nước. 

 

Nhóm 12: Tấm chắn dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; tấm che nắng và tấm 
lưỡi trai dùng cho xe ô tô; cửa sổ trần xe; vỏ bọc định hình dùng cho tàu thuyền; vỏ bọc 
định hình dùng cho xe ô tô; màn che dùng cho xe cộ; mái che cửa sổ xe cộ; hệ thống an 
toàn dùng cho xe cộ (không phải là khóa). 

 
Nhóm 16: Khăn giấy dùng trong phòng tắm; cuộn giấy vệ sinh. 

 
Nhóm 19: Tấm chắn côn trùng (không bằng kim loại); bức mành không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Mành che cửa sổ bên trong nhà (mành che nắng); mành mành cuộn kéo xuống 
dùng trong nhà; mành cuộn bằng vải dệt hoặc chất dẻo; bàn làm việc cho thợ mộc. 

 
Nhóm 21: Thùng rác; đồ chứa đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm; hộp làm lạnh thực 
phẩm dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 22: Mái che (sản phẩm thuộc nhóm này); mái che bằng vải bạt; tấm phủ chắn gió 
(không dùng riêng cho xe cộ); lều (mái che) bằng vải bạt cho xe cộ; lều bằng vải bạt cho 
nhà lưu động. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc và thiết bị, cụ thể là: két an 
toàn; két sắt (két an toàn); mành cuộn kéo xuống, máy phát điện, máy bơm, máy súc rửa, 
máy hút bằng điện dùng để làm sạch, nhà vệ sinh, máy nén, hệ thống điều hòa không khí, 
hệ thống sưởi, cảm biến điện, bồn rửa mặt, thiết bị sục khí, hộp làm mát, hộp giữ lạnh 
mang đi được, tủ lạnh dùng điện, máy ướp lạnh, thiết bị sấy khô đồ giặt là, vỉ nướng, thiết 
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bị nướng, lò đốt, thiết bị lọc không khí, đồ chứa làm nóng thực phẩm, mái che cửa sổ cho 
xe cộ, mái che. 

 

 
(210) 4-2014-05764 (220) 21.03.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Eco   (VN) 

412 Trần Hưng Đạo, phường Quang 
Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng bằng đi ốt phát quang LED, bộ thu 

năng lượng mặt trời, đèn đường, thiết bị sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, 
sấy khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2014-06366 (220) 27.03.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 7.3.11; 24.15.21; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần chống thấm 

IZONIL Việt Nam  (VN) 

84 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vữa dùng cho xây dựng; vữa. 

 

 
(210) 4-2014-06368 (220) 27.03.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11; 24.15.21; 26.15.15; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần chống thấm 

IZONIL Việt Nam   (VN) 

84 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn.  
 

Nhóm 19: Xi măng.  
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(210) 4-2014-09135 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.5; A1.1.10; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng tươi, vàng nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Chợ Nông  (VN) 

5/49/21 Nơ Trang Long, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay được làm từ rau, củ, quả: rong biển mè; sả khìa mè; mắm kho 
quẹt; khổ qua (mướp đắng) kho tiêu; chả kho tiêu; đậu hũ kho thơm; nấm bào ngư xào sả; 

chả cá kho thơm; sườn non chiên giòn; đậu hũ muối sả; bóng cá khìa mè; chả giò; tương 

hột khìa sả mè; nước mắm nhĩ; khổ qua (mướp đắng) khìa mè; bò lát xào sả; sườn nướng; 
nấm kho tiêu. 

 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước uống đóng chai, thực phẩm chay được làm từ rau, củ, quả: chà 
bông chay, cá cơm chay, muối tiêu chay, tóp mỡ chay, dưa món chay, kiệu ngâm chua 

ngọt, rong biển mè, sả khìa mè, mắm kho quẹt, khổ qua (mướp đắng) kho tiêu, chả kho 

tiêu, đậu hũ kho thơm, nấm bào ngư xào sả, chả cá kho thơm, sườn non chiên giòn, đậu hũ 
muối sả, bóng cá khìa mè, chả giò, tương hột khìa sả mè, nước mắm nhĩ, khổ qua (mướp 

đắng) khìa mè, bò lát xào sả, mì căn xào sả, sườn nướng, nấm kho tiêu. 
 

 
(210) 4-2014-09939 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.4 

(731) NIA LIMITED   (AE) 

P.O. Box 13616, Jebel Ali, Dubai, 

United Arab Emirates  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 

báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền 

dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị 
ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa CD, 

DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc 
khi bỏ xu vào đó, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy điện toán; phần mềm 

máy tính đã được ghi sẵn; thiết bị dập lửa. 

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2014-10105 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) AZBIL CORPORATION   (JP) 
19F Tokyo Building 2-7-3 Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6419, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Dây buộc bằng kim loại; ống nhánh bằng kim loại; ống tiêu nước bằng kim 

loại; cửa sập ống tiêu nước [van], bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống 
thông gió và điều hoà không khí; ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; 
khuỷu ống bằng kim loại cho ống dẫn; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn, ống chia 
nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn; đai ốc bằng kim loại; ống dẫn chịu áp 
bằng kim loại; ống bao nối bằng kim loại; đường ống bằng kim loại; vật liệu gia cường 
bằng kim loại cho ống dẫn; lò xo [đồ ngũ kim]; ống thép; vật dụng chặn giữ bằng kim 
loại; ống bằng kim loại; van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; van ống 
nước bằng kim loại; ống nước bằng kim loại; pully bằng kim loại [không dùng máy móc]; 
vòng đệm bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy chế biến đồ uống có ga; thiết bị làm nước có ga; máy sục khí; máy nông 
nghiệp; bộ ngưng tụ khí; máy hút không khí; thiết bị áp lực để hút bia hơi; máy bơm bia; 
máy thổi [máy móc]; thiết bị cơ-điện để chế biến đồ uống; máy thổi; máy thổi để hút bụi; 
máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí; ống nồi hơi [bộ phận của máy]; máy và thiết bị 
đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp; máy đóng nắp chai; máy đóng chai; máy bịt 
nút chai; máy đóng nút chai; máy súc rửa chai; lót phanh trừ loại dùng cho xe cộ; máy sản 
xuất bia; máy cán; bộ cấp liệu cho chế hoà khí; bộ chế hoà khí; hộp chứa dùng cho máy 
lọc; thiết bị chuyển hoá xúc tác; thiết bị làm sạch chân không trung tâm; máy ly tâm; bơm 
ly tâm; máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp; máy sản xuất bảng mạch; nắp 
van [bộ phận của máy móc]; máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; động cơ khí nén; 
máy khí nén; bơm khí nén; máy nén [máy móc]; máy nén dùng cho tủ lạnh; thiết bị ngưng 
tụ; cáp điều khiển của máy, động cơ điện và động cơ; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ 
điện và động cơ; bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều 
khiển hơi dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; lò chuyển cho xưởng luyện thép; băng 
tải [máy móc]; cơ cấu ghép nối không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; máy 
nghiền; máy phát điện; máy cắt [máy móc]; máy cắt; xi lanh dùng cho máy móc; máy sản 
xuất bơ sữa; máy khử khí cho nước ăn; máy tiện và cắt ren; máy dập khuôn; máy đào đất; 
máy nghiền; máy nghiền rác thải; máy phân phối tự động; van xả; máy tiêu nước; thiết bị 
nắn thẳng; máy khoan; động cơ khởi động không dùng cho xe cộ giao thông trên bộ; hệ 
thống hút bụi cho mục đích làm sạch; hệ thống khử bụi cho mục đích làm sạch; đinamô; 
máy làm bột nhão thực phẩm; máy cơ điện dùng cho công nghiệp hoá chất; thiết bị nâng; 
máy nâng [thang máy]; máy dập nổi; thang cuốn; máy đào xúc; ống xả của động cơ điện 
và động cơ; thiết bị cung cấp nhiên liệu cho nồi hơi của máy; thiết bị điều chỉnh nước cấp; 
máy rót; máy lọc; bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; bộ phận lọc để làm sạch 
không khí lạnh [dùng cho động cơ]; máy hoàn thiện sản phẩm; các linh kiện cho nồi hơi 
của máy; máy xay bột; máy nghiền bột mì; ống hơi của nồi hơi máy; thiết bị cơ điện để 
chế biến thực phẩm; máy đúc; bộ biến đổi nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; bơm 
phân phối nhiên liệu dùng cho trạm sửa chữa; bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ điện và 
động cơ; máy nghiền rác; thiết bị khí hoá; bơm xăng dùng cho trạm sửa chữa; máy sản 
xuất điện; máy sản xuất thuỷ tinh; vòng bơm mỡ [bộ phận của máy móc]; máy xếp dỡ tự 
động [máy điều khiển]; bộ trao đổi nhiệt [bộ phận của máy móc]; máy giặt áp lực cao; vật 
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dụng để gác, giữ dụng cụ của máy móc; phễu đỡ [để tháo dỡ cơ khí]; thiết bị đóng mở cửa 
bằng hơi nước [bộ phận của máy móc]; tua bin thuỷ lực; thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt 
trong; thiết bị phun mực cho máy in; máy dán nhãn; máy gia công da thuộc; thang máy 
[không dùng để kéo người trượt tuyết]; khung cửi dệt vải (máy móc); máy công cụ; máy 
dùng cho công nghiệp dệt; thiết bị để gia công cơ khí; cụm ống thải cho động cơ; máy gia 
công kim loại; máy vắt sữa; máy phay; máy xay; máy trộn; máy nhào; máy bào rãnh; 
khuôn [bộ phận của máy]; máy đục lỗ mộng; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt 
đất; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy bào xoi; khuôn đúc [bộ phận của máy]; 
cầu thang cuốn [cầu thang tự động]; máy cắt rãnh [máy công cụ]; máy lọc dầu; máy đóng 
gói hàng; máy đóng bao; máy sơn; cơ cấu tiếp giấy [máy in]; máy gia công giấy; pít-tông 
trụ; thiết bị đóng và mở cửa chạy bằng khí nén [bộ phận của máy móc]; búa khí nén; máy 
và dụng cụ khí nén hoặc thủy lực; băng tải vận hành bằng khí nén; thiết bị vận chuyển 
bằng đường ống vận hành bằng khí nén; máy ép; máy ép [máy dùng cho mục đích công 
nghiệp]; máy ép để làm mịn sản phẩm; bộ giảm áp [bộ phận của máy móc] ; bộ điều 
chỉnh áp suất [bộ phận của máy] ; van áp lực [bộ phận của máy móc] ; trục lăn dùng trong 
ngành in; máy in; máy in để in trên tấm kim loại; khuôn in; máy in nén; trục lăn của máy 
in; màng chắn của máy bơm; máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; 
bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; máy đột lỗ; cơ cấu giảm tốc không dùng cho xe cộ mặt 
đất; bộ điều chỉnh [bộ phận của máy]; người máy [máy móc]; trục lăn của máy cán; máy 
cán; máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị điện để làm kín bao bì bằng chất 
dẻo; máy tách; máy nghiền chất thải; kéo điện; giần [máy hoặc bộ phận của máy]; máy 
phân loại; hệ thống sàng; máy sàng; máy hồ vải; máy ép láng; thiết bị hàn đồng vận hành 
bằng ga; máy phân loại dùng trong công nghiệp; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động 
cơ điện và động cơ; lò xo [bộ phận của máy]; thiết bị tách hơi nước/dầu; máy in bằng bản 
in đúc; máy khâu; giác mút cho máy vắt sữa; máy sản xuất đường ăn; thiết bị quá nhiệt; 
đầu mút cho máy vắt sữa; lưỡi cắt nhiệt [máy móc]; máy chế biến thuốc lá; bộ chuyển 
hướng không dùng cho xe cộ mặt đất; trục truyền động [không dùng cho xe cộ mặt đất]; 
bộ truyền động cho máy móc; bộ phận truyền động, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy 
ép rác; máy xén; khuôn đặt giấy [bộ phận của máy in]; máy đúc chữ; khớp các - đăng 
[khớp vạn năng]; bơm chân không [máy móc]; van [bộ phận của máy]; bộ điều khiển van; 
bộ định vị van; bộ xoay van; máy bán hàng tự động; máy rung dùng trong công nghiệp; 
thiết bị lưu hoá; thiết bị rửa; máy nén chất thải; máy xử lý chất thải; bộ làm nóng nước [bộ 
phận của máy]; khung cửi dệt vải; thiết bị hàn, vận hành bằng ga; máy hàn điện; máy bao 
gói; thiết bị nâng chuyển; máy nghiền rác; bơm nhiên liệu tự điều chỉnh. 

 
Nhóm 09: Bàn tính; ắc quy điện; ống dẫn âm thanh; nhật xạ kế; thiết bị đo tỷ trọng khí; 
thiết bị phân tích không khí; thiết bị báo động; ampe kế; bộ khuếch đại âm thanh; ống 
khuếch đại âm thanh; van khuếch đại âm thanh; phong kế; bộ pin anôt; cực dương; đối âm 
cực; thiết bị báo hiệu chống trộm; thước đo độ mở; máy rút tiền tự động (ATM); máy và 
thiết bị điều khiển quá trình đốt cháy tự động; bộ đọc mã vạch; phong vũ biểu; pin điện; 
chuông [thiết bị báo động]; bộ kiểm soát truy cập nhận diện bằng sinh trắc học; thiết bị 
kiểm soát nồi hơi; hộp đấu nối [điện]; máy tính; dụng cụ đo nhiệt lượng; máy quay video 
xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị đo điện dung; điện 
cực âm; thiết bị chống ăn mòn điện hoá; thiết bị sạc cho pin điện; thiết bị và dụng cụ hoá 
học; chip [mạch tích hợp]; thiết bị làm sạch bảng mạch, thiết bị kiểm tra bảng mạch, thiết 
bị thiết kế bố trí bảng mạch; thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng; bộ ngắt mạch 
điện; bộ đóng mạch điện; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và 
phòng chống cháy; cuộn dây điện; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; thiết bị 
điện dùng cho đảo mạch; bộ chuyển mạch điện; máy đọc đĩa compắc; đĩa compắc [nghe-
nhìn]; đĩa compắc [bộ nhớ chỉ đọc]; máy so mẫu; bàn phím máy vi tính; bộ nhớ máy vi 
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tính; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương 
trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; máy vi tính; dây dẫn điện; đầu nối cho dây điện; đường nối 
điện; bộ nối [điện]; công tắc điện; công tắc điện bằng kim loại quí; bảng điều khiển 
[điện]; bộ điều khiển (điện); bộ đổi điện; thiết bị phát hiện tiền giả; cơ cấu cho thiết bị 
đếm; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; bộ nối điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết bị để xử lý 
dữ liệu; tỷ trọng kế; mật độ kế; bộ dò; thiết bị chẩn đoán, không cho mục đích y tế; thiết 
bị nhiễu xạ [kính hiển vi]; ống phóng điện, trừ loại cho chiếu sáng; ổ đĩa cho máy vi tính; 
đĩa từ; thiết bị đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách; bảng phân phối [điện]; bảng điều 
khiển phân phối [điện]; vi mạch DNA; thiết bị chế tạo vi mạch DNA; ống dẫn [điện]; máy 
đọc đĩa DVD; lực kế; vật dụng nút lỗ tai cho thợ lặn; hệ thống điện cho việc điều khiển từ 
xa các thao tác công nghiệp; thiết bị đánh lửa điện, từ xa; thiết bị chỉ báo mất điện; thiết 
bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; cuộn điện từ; khí cụ đo thông lượng điện 
từ; bút điện tử [thiết bị hiển thị]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; nhãn điện tử 
cho hàng hoá; thẻ từ được mã hoá; máy đo cường độ sáng; máy soi tiền giả; sợi cáp 
quang; bộ kiểm soát truy cập nhận diện bằng dấu vân tay; thiết bị báo cháy, thang thoát 
hiểm; thiết bị phân tích thực phẩm; thiết bị đo tần số; lò nung để sử dụng trong phòng thí 
nghiệm; dụng cụ đo điện; cổng cho bãi xe vận hành bằng đồng xu; thiết bị báo động dò 
ga; thiết bị kiểm tra khí ga; đồng hồ đo khí [dụng cụ đo đạc]; thiết bị chỉ báo độ dốc; thiết 
bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị truyền tin quảng báo; tỷ trọng kế; ẩm kế; thẻ nhận dạng từ 
tính; thiết bị đánh lửa điện, từ xa; thiết bị điện để đánh lửa từ xa; thiết bị xử lý hình ảnh; 
máy đo độ nghiêng; lồng ấp để cấy vi khuẩn; thiết bị chỉ báo [điện]; thẻ mạch thích hợp 
[thẻ thông minh]; mạch tích hợp; thiết bị liên lạc; giao diện [cho máy tính]; bộ đảo điện; 
máy lập hóa đơn; thiết bị ion hoá, không dùng để xử lý không khí hoặc nước; bộ kiểm 
soát truy cập nhận diện bằng mống mắt; máy hát tự động cho máy tính; dụng cụ đo tỷ 
trọng sữa; thiết bị đo sữa; máy tính xách tay; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; sợi dẫn tia sáng 
(sợi quang học); bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng; 
chấn lưu đèn; khóa điện; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị mã hoá từ tính; thiết bị băng từ 
[cho máy vi tính]; băng từ; áp kế; máy móc và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; máy đo; 
thiết bị đo; thiết bị đo, bằng điện; dụng cụ đo; thiết bị ghi đo lường; máy dò tìm kim loại 
dùng cho mục đích công nghiệp hoặc quân sự; bóng bay khí tượng; dụng cụ khí tượng; 
đồng hồ đo; bộ vi xử lý; mô đem; máy đếm và phân loại tiền; thiết bị kiểm tra, dùng điện; 
màn hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; chuột máy 
vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị và dụng cụ hàng 
hải; máy tính xách tay; dụng cụ quan sát; thiết bị và dụng cụ quang học; máy đọc ký tự 
quang; vật mang dữ liệu quang học; đĩa quang; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; kính quang 
học; vật dùng quang học; thấu kính quang học; lò để sử dụng trong phòng thí nghiệm; 
máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon]; bộ kiểm soát truy cập nhận diện bằng tĩnh mạch 
lòng bàn tay; thiết bị đếm bước chân; thiết bị điện báo truyền ảnh; pin quang điện; thiết bị 
và dụng cụ vật lý; tấm điện cực cho ắc quy; máy vẽ đồ thị; phích cắm, ổ cắm và các công 
cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; máy tính bỏ túi; điện thoại di động; cân tiểu ly; thiết bị đo 
chính xác; thiết bị đo áp suất; nút chỉ báo áp lực cho van; bộ chỉ báo áp suất; thiết bị đo áp 
suất; mạch in; máy in dùng với máy tính; máy dò cho mục đích khoa học; bộ xử lý [bộ xử 
lý trung tâm]; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; nút bấm chuông; thiết bị 
chỉ báo định lượng; thiết bị rađa; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị ghi khoảng cách; 
bộ giảm áp [điện]; khúc xạ kế; thiết bị điều chỉnh điện; thiết bị điều khiển từ xa; hệ thống 
điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điện động dùng để điều 
khiển từ xa các tín hiệu; dụng cụ đo độ mặn của nước; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục 
đích khoa học; cân; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; chất bán dẫn; bảng báo hiệu, phản 
quang hoặc cơ học; máy truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị mô phỏng để huấn luyện thể 
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thao; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; thước lôga; thiết bị hiển thị độ 
dốc; bộ dò khói; pin mặt trời; van Solenoid [công tắc điện từ]; bộ định vị bằng sóng âm; 
thiết bị ghi âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; ống nói; kính quang phổ; bộ chỉ báo tốc 
độ; thiết bị đo thể cầu; hệ thống phun nước dùng cho cứu hoả; thiết bị lái tự động, dùng 
cho xe cộ; tổng đài điện thoại; cầu dao điện; máy đo tốc độ góc; ống nghe điện thoại; máy 
truyền phát điện thoại; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục 
đích y tế; hệ thống phòng trộm, chạy điện; ống và đèn nhiệt điện tử; nhiệt kế, không dùng 
cho mục đích y tế; máy điều nhiệt; đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian]; thiết bị ghi 
thời gian; máy biến thế [điện] ; bóng bán dẫn [điện tử] ; thiết bị truyền phát [viễn thông]; 
thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; dụng cụ đo chân không; dụng cụ biến cảm; hộp đựng 
băng trò chơi viđêô; máy ghi hình; máy đo độ nhớt; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt 
điện áp; vôn kế; bản nhỏ silic [dùng cho mạch tổng hợp]; bộ chỉ báo mức nước; máy đo 
sóng; thiết bị và dụng cụ để cân, máy cân; tấm chắn để bảo vệ mặt dùng cho công nhân; 
giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính; thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế.   

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh 
không khí; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị sấy không khí; hệ thống lọc khí; máy và 
thiết bị làm sạch không khí; thiết bị làm nóng không khí; bộ khử trùng không khí; van 
điều chỉnh lượng khí cho hệ thống sưởi nóng bằng hơi nước; bồn để tắm ngồi; ống nồi hơi 
[đường ống] cho hệ thống cấp nhiệt; nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; mỏ đèn xì; bộ 
tản nhiệt trung tâm; thiết bị sắc kí [cho mục đích công nghiệp]; ống xoắn [bộ phận của hệ 
thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh] ; hệ thống thiết bị cho điều hoà không khí; bếp 
nấu; hệ thống và thiết bị làm lạnh; bộ giảm nhiệt; thiết bị sấy khô; máy sấy tóc; hệ thống 
và thiết bị sấy khô; bình giảm áp cho hệ thống gia nhiệt trung tâm; quạt gió [điều hoà 
không khí]; quạt [bộ phận của hệ thống điều hoà không khí]; vòi cho đường ống; thiết bị 
cấp nhiệt cho nồi hơi đốt nóng; bộ lọc [phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia 
dụng] ; bộ lọc cho điều hoà không khí; bộ lọc nước uống; ống khói đốt khí thải trong 
công nghiệp dầu mỏ; thiết bị phun nước; sưởi chân, dùng điện hoặc không dùng điện; 
máy ướp lạnh; bật lửa ga (dùng đá lửa); bộ tiết kiệm nhiên liệu (không dùng cho động cơ 
điện và động cơ); lò nung, không sử dụng cho phòng thí nghiệm; nồi hơi đốt bằng ga; bộ 
ngưng tụ khí đốt, không phải bộ phận của máy; bật lửa ga; thiết bị lọc khí ga; bộ lọc khí 
[bộ phận của hệ thống thiết bị ga] ; thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh; buồng 
đốt; thiết bị tích nhiệt; bộ trao đổi nhiệt [không là bộ phận của máy móc]; bơm nhiệt; thiết 
bị thu hồi nhiệt; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; nồi hơi để đốt nóng; thiết bị 
đốt nóng gia nhiệt; tấm sưởi nóng; thiết bị thổi khí nóng; máy giữ độ ẩm dùng cho .bộ tản 
nhiệt trung tâm; vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; lò đốt rác; thiết bị ion hoá dùng 
để xử lý không khí; van điều chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng chứa; hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị lọc dầu; lò, không sử dụng cho phòng thí 
nghiệm; lò hấp pa-xtơ; vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]; hệ thống thiết bị làm sạch 
chất thải; bộ tản nhiệt [sưởi ấm, đốt nóng]; thiết bị và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị 
làm lạnh; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc ga; phụ tùng an 
toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị ga; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh 
dùng cho ống dẫn ga; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị nước; hệ 
thống và thiết bị vệ sinh; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; thiết bị làm 
nóng nước bằng năng lượng mặt trời; lò đốt [thiết bị sưởi ấm, thiết bị đốt nóng]; van điều 
nhiệt [bộ phận của hệ thống cấp nhiệt]; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không 
khí]; cái chụp thông gió; vòng đệm của vòi nước; bể xử lý nước thải cho mục đích công 
nghiệp; bể xử lý nước thải cho mục đích gia đình; hệ thống ống dẫn nước, hệ thống phân 
phối nước; thiết bị làm sạch nước; hệ thống cung cấp nước.    
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Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; phân tích giá cả thị 
trường; kiểm toán; dịch vụ đánh giá kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn kinh 
doanh cho kiểm soát chất lượng và hệ thống môi trường; thông tin về thương mại; điều tra 
thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ 
trợ việc điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh bằng cách nghiên cứu, lập kế hoạch và 
tiếp thị thực hiện để cải thiện chất lượng sản phẩm; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn 
quản lý kinh doanh các tiện nghi cho người cao tuổi; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên 
cứu kinh doanh; hãng thông tin thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại 
hoặc công nghiệp; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong 
máy vi tính cho người khác; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư; sao chụp tài liệu; 
dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ lập hoá đơn; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch 
vụ của người khác; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường; dịch vụ 
nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh] ; dịch 
vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; cho thuê không 
gian quảng cáo; cho thuê máy sao chụp; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ khuyến 
mại [cho người khác]; cho thuê máy photocopy; cho thuê máy đánh chữ, máy sao chép và 
máy xử lý văn bản.   

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; sửa chữa và làm sạch nồi hơi; 
giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây 
dựng; xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ; dịch vụ làm kín công trình; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị báo động chống trộm; bảo dưỡng và sửa chữa đèn mỏ đốt; nghề mộc [sửa 
chữa] ; làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài] ; làm sạch toà nhà [bên trong] ; lắp đặt, bảo trì 
và sửa chữa phần cứng máy tính; xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ chống ẩm [xây 
dựng]; tẩy uế; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt đường dây điện; lắp đặt và sửa chữa 
thang máy; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; 
lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; lắp đặt và sửa chữa thiết 
bị sưởi ấm; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt, 
bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; sơn nội thất và ngoại thất; dán giấy phủ 
tường; dịch vụ hàn chì; sửa chữa bơm; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc 
hoàn toàn; cho thuê xe ủi đất; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê cần trục [thiết bị xây 
dựng] ; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; sửa chữa khoá an toàn; dịch vụ tán đinh ri-vê; dịch 
vụ lợp mái che; chống gỉ; sơn vẽ hoặc sửa chữa biển hiệu; bảo dưỡng và sửa chữa phòng bọc 
thép; lắp đặt đường dây viễn thông; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; bọc đệm; sửa chữa 
đồ gỗ nhồi nệm; diệt động vật có hại [không dùng trong nông nghiệp]; lưu hoá lốp xe [sửa 
chữa]; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; làm sạch cửa sổ; lắp đặt đường dây (nội thất).    

 

Nhóm 38: Cho thuê thiết bị gọi khẩn cấp (cho thuê điện thoại hoặc các công cụ truyền 
thông khác kết nối trực tiếp đến nhân viên y tế (trung tâm cuộc gọi) thông qua đường dây 
điện thoại hoặc kết nối internet). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến hiệu suất năng lượng; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến kỹ thuật công nghiệp; phân tích không khí trong môi trường xây dựng; phân tích 
nước; dịch vụ phân tích liên quan đến việc đánh giá hàm lượng vi khuẩn của chất lỏng; tư 
vấn thử nghiệm hệ thống ứng dụng; tư vấn kiến trúc; kiến trúc; nghiên cứu về vi khuẩn; 
nghiên cứu sinh học; kiểm định [đo lường]; nghiên cứu hoá học; lập trình máy tính; cho 
thuê máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính; diệt virút cho 
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máy tính; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch 
vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; tư vấn liên quan đến kiểm soát chất lượng; 
dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đánh giá môi trường và quy hoạch; dịch vụ tư vấn công nghệ 
điều khiển; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tạo lập và 
duy trì trang web cho người khác; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương 
trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ sao 
chép các chương trình máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá 
chất; thiết kế và tư vấn kỹ thuật; dịch vụ quản lý dự án kỹ thuật; dịch vụ tư  vấn môi 
trường; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ 
trang tin điện tử]; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế kỹ thuật công nghiệp; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; 
nghiên cứu về cơ khí; đo lường môi trường trong các tòa nhà; thông tin khí tượng; giám 
sát các hoạt động ảnh hưởng đến môi trường trong các tòa nhà; dịch vụ thiết kế bao bì; tư 
vấn quy trình kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; cung cấp thông tin khoa học, tham vấn và tư vấn liên quan đến giảm thiểu lượng 
phát thải các-bon đioxit; tư vấn và cố vấn liên quan đến kinh doanh chất thải; tư vấn đảm 
bảo chất lượng; kiểm soát chất lượng; ghi và hiệu chỉnh dữ liệu liên quan đến tiêu thụ 
năng lượng trong các tòa nhà; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; cho thuê thiết bị đo lường; cho thuê máy chủ web; nghiên cứu địa chất; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai [cho người khác]; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; trắc địa; đo đạc đất đai; nghiên cứu kỹ 
thuật; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; dự báo thời tiết; điều khiển từ xa bằng viễn thông cho 
hệ thống thiết bị điều hoà không khí (đây là dịch vụ APS cung cấp dịch vụ ứng dụng cho 
các toà nhà nhiều người thuê nơi mà điều hoà không khí thường được cài đặt trong tầng 
hầm và điều khiển từ xa không tồn tại hoặc không thể sử dụng, cho phép mỗi người thuê 
nhà kiểm soát nhiệt độ phòng bằng cách sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh 
qua internet hoặc mạng nội bộ).  

 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo; tư vấn về sở hữu trí tuệ; tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch 
vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; dịch vụ cho 
thuê thiết bị chữa cháy; dịch vụ vệ sĩ; thanh tra nhà máy cho mục đích an toàn; dịch vụ li-
xăng sở hữu trí tuệ; li-xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]; giám sát thiết bị báo 
trộm và cảnh báo an ninh; bảo vệ đêm; mở khoá an toàn; cho thuê thiết bị báo trộm và 
cảnh báo an ninh; cung cấp tư vấn liên quan đến lợi ích an sinh xã hội; giám sát từ xa 
camera an ninh, giám sát từ xa hệ thống an ninh sử dụng máy quay video, giám sát an 
ninh các dinh cơ, nhà cửa, vườn tược và giám sát an ninh, sử dụng mạng nội bộ hoặc 
internet; dịch vụ giám sát từ xa các toà nhà của khách hàng, dịch vụ giám sát từ xa cho 
người cao tuổi sống một mình; dịch vụ giám sát từ xa và cảnh báo y tế cho người cao tuổi 
sống một mình; dịch vụ giám sát từ xa và thông báo cho người cao tuổi độc thân bằng các 
thiết bị cảm biến và thiết bị viễn thông. 
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(511)   Nhóm 06: Dây buộc bằng kim loại; ống nhánh bằng kim loại; ống tiêu nước bằng kim 
loại; cửa sập ống tiêu nước [van], bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống 
thông gió và điều hoà không khí; ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; 
khuỷu ống bằng kim loại cho ống dẫn; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn, ống chia 
nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn; đai ốc bằng kim loại; ống dẫn chịu áp 
bằng kim loại; ống bao nối bằng kim loại; đường ống bằng kim loại; vật liệu gia cường 
bằng kim loại cho ống dẫn; lò xo [đồ ngũ kim]; ống thép; vật dụng chặn giữ bằng kim 
loại; ống bằng kim loại; van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; van ống 
nước bằng kim loại; ống nước bằng kim loại; pully bằng kim loại [không dùng máy móc]; 
vòng đệm bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy chế biến đồ uống có ga; thiết bị làm nước có ga; máy sục khí; máy nông 
nghiệp; bộ ngưng tụ khí; máy hút không khí; thiết bị áp lực để hút bia hơi; máy bơm bia; 
máy thổi [máy móc]; thiết bị cơ-điện để chế biến đồ uống; máy thổi; máy thổi để hút bụi; 
máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí; ống nồi hơi [bộ phận của máy]; máy và thiết bị 
đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp; máy đóng nắp chai; máy đóng chai; máy bịt 
nút chai; máy đóng nút chai; máy súc rửa chai; lót phanh trừ loại dùng cho xe cộ; máy sản 
xuất bia; máy cán; bộ cấp liệu cho chế hoà khí; bộ chế hoà khí; hộp chứa dùng cho máy 
lọc; thiết bị chuyển hoá xúc tác; thiết bị làm sạch chân không trung tâm; máy ly tâm; bơm 
ly tâm; máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp; máy sản xuất bảng mạch; nắp 
van [bộ phận của máy móc]; máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; động cơ khí nén; 
máy khí nén; bơm khí nén; máy nén [máy móc]; máy nén dùng cho tủ lạnh; thiết bị ngưng 
tụ; cáp điều khiển của máy, động cơ điện và động cơ; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ 
điện và động cơ; bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều 
khiển hơi dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; lò chuyển cho xưởng luyện thép; băng 
tải [máy móc]; cơ cấu ghép nối không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; máy 
nghiền; máy phát điện; máy cắt [máy móc]; máy cắt; xi lanh dùng cho máy móc; máy sản 
xuất bơ sữa; máy khử khí cho nước ăn; máy tiện và cắt ren; máy dập khuôn; máy đào đất; 
máy nghiền; máy nghiền rác thải; máy phân phối tự động; van xả; máy tiêu nước; thiết bị 
nắn thẳng; máy khoan; động cơ khởi động không dùng cho xe cộ giao thông trên bộ; hệ 
thống hút bụi cho mục đích làm sạch; hệ thống khử bụi cho mục đích làm sạch; đinamô; 
máy làm bột nhão thực phẩm; máy cơ điện dùng cho công nghiệp hoá chất; thiết bị nâng; 
máy nâng [thang máy]; máy dập nổi; thang cuốn; máy đào xúc; ống xả của động cơ điện 
và động cơ; thiết bị cung cấp nhiên liệu cho nồi hơi của máy; thiết bị điều chỉnh nước cấp; 
máy rót; máy lọc; bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; bộ phận lọc để làm sạch 
không khí lạnh [dùng cho động cơ]; máy hoàn thiện sản phẩm; các linh kiện cho nồi hơi 
của máy; máy xay bột; máy nghiền bột mì; ống hơi của nồi hơi máy; thiết bị cơ điện để 
chế biến thực phẩm; máy đúc; bộ biến đổi nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; bơm 
phân phối nhiên liệu dùng cho trạm sửa chữa; bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ điện và 
động cơ; máy nghiền rác; thiết bị khí hoá; bơm xăng dùng cho trạm sửa chữa; máy sản 
xuất điện; máy sản xuất thuỷ tinh; vòng bơm mỡ [bộ phận của máy móc]; máy xếp dỡ tự 
động [máy điều khiển]; bộ trao đổi nhiệt [bộ phận của máy móc]; máy giặt áp lực cao; vật 
dụng để gác, giữ dụng cụ của máy móc; phễu đỡ [để tháo dỡ cơ khí]; thiết bị đóng mở cửa 
bằng hơi nước [bộ phận của máy móc]; tua bin thuỷ lực; thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt 
trong; thiết bị phun mực cho máy in; máy dán nhãn; máy gia công da thuộc; thang máy 
[không dùng để kéo người trượt tuyết]; khung cửi dệt vải (máy móc); máy công cụ; máy 
dùng cho công nghiệp dệt; thiết bị để gia công cơ khí; cụm ống thải cho động cơ; máy gia 
công kim loại; máy vắt sữa; máy phay; máy xay; máy trộn; máy nhào; máy bào rãnh; 
khuôn [bộ phận của máy]; máy đục lỗ mộng; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt 
đất; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy bào xoi; khuôn đúc [bộ phận của máy]; 
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cầu thang cuốn [cầu thang tự động]; máy cắt rãnh [máy công cụ]; máy lọc dầu; máy đóng 
gói hàng; máy đóng bao; máy sơn; cơ cấu tiếp giấy [máy in]; máy gia công giấy; pít-tông 
trụ; thiết bị đóng và mở cửa chạy bằng khí nén [bộ phận của máy móc]; búa khí nén; máy 
và dụng cụ khí nén hoặc thủy lực; băng tải vận hành bằng khí nén; thiết bị vận chuyển 
bằng đường ống vận hành bằng khí nén; máy ép; máy ép [máy dùng cho mục đích công 
nghiệp]; máy ép để làm mịn sản phẩm; bộ giảm áp [bộ phận của máy móc] ; bộ điều 
chỉnh áp suất [bộ phận của máy] ; van áp lực [bộ phận của máy móc] ; trục lăn dùng trong 
ngành in; máy in; máy in để in trên tấm kim loại; khuôn in; máy in nén; trục lăn của máy 
in; màng chắn của máy bơm; máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; 
bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; máy đột lỗ; cơ cấu giảm tốc không dùng cho xe cộ mặt 
đất; bộ điều chỉnh [bộ phận của máy]; người máy [máy móc]; trục lăn của máy cán; máy 
cán; máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị điện để làm kín bao bì bằng chất 
dẻo; máy tách; máy nghiền chất thải; kéo điện; giần [máy hoặc bộ phận của máy]; máy 
phân loại; hệ thống sàng; máy sàng; máy hồ vải; máy ép láng; thiết bị hàn đồng vận hành 
bằng ga; máy phân loại dùng trong công nghiệp; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động 
cơ điện và động cơ; lò xo [bộ phận của máy]; thiết bị tách hơi nước/dầu; máy in bằng bản 
in đúc; máy khâu; giác mút cho máy vắt sữa; máy sản xuất đường ăn; thiết bị quá nhiệt; 
đầu mút cho máy vắt sữa; lưỡi cắt nhiệt [máy móc]; máy chế biến thuốc lá; bộ chuyển 
hướng không dùng cho xe cộ mặt đất; trục truyền động [không dùng cho xe cộ mặt đất]; 
bộ truyền động cho máy móc; bộ phận truyền động, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy 
ép rác; máy xén; khuôn đặt giấy [bộ phận của máy in]; máy đúc chữ; khớp các - đăng 
[khớp vạn năng]; bơm chân không [máy móc]; van [bộ phận của máy]; bộ điều khiển van; 
bộ định vị van; bộ xoay van; máy bán hàng tự động; máy rung dùng trong công nghiệp; 
thiết bị lưu hoá; thiết bị rửa; máy nén chất thải; máy xử lý chất thải; bộ làm nóng nước [bộ 
phận của máy]; khung cửi dệt vải; thiết bị hàn, vận hành bằng ga; máy hàn điện; máy bao 
gói; thiết bị nâng chuyển; máy nghiền rác; bơm nhiên liệu tự điều chỉnh. 

 

Nhóm 09: Bàn tính; ắc quy điện; ống dẫn âm thanh; nhật xạ kế; thiết bị đo tỷ trọng khí; 
thiết bị phân tích không khí; thiết bị báo động; ampe kế; bộ khuếch đại âm thanh; ống 
khuếch đại âm thanh; van khuếch đại âm thanh; phong kế; bộ pin anôt; cực dương; đối âm 
cực; thiết bị báo hiệu chống trộm; thước đo độ mở; máy rút tiền tự động (ATM); máy và 
thiết bị điều khiển quá trình đốt cháy tự động; bộ đọc mã vạch; phong vũ biểu; pin điện; 
chuông [thiết bị báo động]; bộ kiểm soát truy cập nhận diện bằng sinh trắc học; thiết bị 
kiểm soát nồi hơi; hộp đấu nối [điện]; máy tính; dụng cụ đo nhiệt lượng; máy quay video 
xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị đo điện dung; điện 
cực âm; thiết bị chống ăn mòn điện hoá; thiết bị sạc cho pin điện; thiết bị và dụng cụ hoá 
học; chip [mạch tích hợp]; thiết bị làm sạch bảng mạch, thiết bị kiểm tra bảng mạch, thiết 
bị thiết kế bố trí bảng mạch; thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng; bộ ngắt mạch 
điện; bộ đóng mạch điện; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và 
phòng chống cháy; cuộn dây điện; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; thiết bị 
điện dùng cho đảo mạch; bộ chuyển mạch điện; máy đọc đĩa compắc; đĩa compắc [nghe-
nhìn]; đĩa compắc [bộ nhớ chỉ đọc]; máy so mẫu; bàn phím máy vi tính; bộ nhớ máy vi 
tính; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương 
trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; máy vi tính; dây dẫn điện; đầu nối cho dây điện; đường nối 
điện; bộ nối [điện]; công tắc điện; công tắc điện bằng kim loại quí; bảng điều khiển 
[điện]; bộ điều khiển (điện); bộ đổi điện; thiết bị phát hiện tiền giả; cơ cấu cho thiết bị 
đếm; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; bộ nối điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết bị để xử lý 
dữ liệu; tỷ trọng kế; mật độ kế; bộ dò; thiết bị chẩn đoán, không cho mục đích y tế; thiết 
bị nhiễu xạ [kính hiển vi]; ống phóng điện, trừ loại cho chiếu sáng; ổ đĩa cho máy vi tính; 
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đĩa từ; thiết bị đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách; bảng phân phối [điện]; bảng điều 
khiển phân phối [điện]; vi mạch DNA; thiết bị chế tạo vi mạch DNA; ống dẫn [điện]; máy 
đọc đĩa DVD; lực kế; vật dụng nút lỗ tai cho thợ lặn; hệ thống điện cho việc điều khiển từ 
xa các thao tác công nghiệp; thiết bị đánh lửa điện, từ xa; thiết bị chỉ báo mất điện; thiết 
bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; cuộn điện từ; khí cụ đo thông lượng điện 
từ; bút điện tử [thiết bị hiển thị]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; nhãn điện tử 
cho hàng hoá; thẻ từ được mã hoá; máy đo cường độ sáng; máy soi tiền giả; sợi cáp 
quang; bộ kiểm soát truy cập nhận diện bằng dấu vân tay; thiết bị báo cháy, thang thoát 
hiểm; thiết bị phân tích thực phẩm; thiết bị đo tần số; lò nung để sử dụng trong phòng thí 
nghiệm; dụng cụ đo điện; cổng cho bãi xe vận hành bằng đồng xu; thiết bị báo động dò 
ga; thiết bị kiểm tra khí ga; đồng hồ đo khí [dụng cụ đo đạc]; thiết bị chỉ báo độ dốc; thiết 
bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị truyền tin quảng báo; tỷ trọng kế; ẩm kế; thẻ nhận dạng từ 
tính; thiết bị đánh lửa điện, từ xa; thiết bị điện để đánh lửa từ xa; thiết bị xử lý hình ảnh; 
máy đo độ nghiêng; lồng ấp để cấy vi khuẩn; thiết bị chỉ báo [điện]; thẻ mạch thích hợp 
[thẻ thông minh]; mạch tích hợp; thiết bị liên lạc; giao diện [cho máy tính]; bộ đảo điện; 
máy lập hóa đơn; thiết bị ion hoá, không dùng để xử lý không khí hoặc nước; bộ kiểm 
soát truy cập nhận diện bằng mống mắt; máy hát tự động cho máy tính; dụng cụ đo tỷ 
trọng sữa; thiết bị đo sữa; máy tính xách tay; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; sợi dẫn tia sáng 
(sợi quang học); bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng; 
chấn lưu đèn; khóa điện; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị mã hoá từ tính; thiết bị băng từ 
[cho máy vi tính]; băng từ; áp kế; máy móc và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; máy đo; 
thiết bị đo; thiết bị đo, bằng điện; dụng cụ đo; thiết bị ghi đo lường; máy dò tìm kim loại 
dùng cho mục đích công nghiệp hoặc quân sự; bóng bay khí tượng; dụng cụ khí tượng; 
đồng hồ đo; bộ vi xử lý; mô đem; máy đếm và phân loại tiền; thiết bị kiểm tra, dùng điện; 
màn hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; chuột máy 
vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị và dụng cụ hàng 
hải; máy tính xách tay; dụng cụ quan sát; thiết bị và dụng cụ quang học; máy đọc ký tự 
quang; vật mang dữ liệu quang học; đĩa quang; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; kính quang 
học; vật dùng quang học; thấu kính quang học; lò để sử dụng trong phòng thí nghiệm; 
máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon]; bộ kiểm soát truy cập nhận diện bằng tĩnh mạch 
lòng bàn tay; thiết bị đếm bước chân; thiết bị điện báo truyền ảnh; pin quang điện; thiết bị 
và dụng cụ vật lý; tấm điện cực cho ắc quy; máy vẽ đồ thị; phích cắm, ổ cắm và các công 
cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; máy tính bỏ túi; điện thoại di động; cân tiểu ly; thiết bị đo 
chính xác; thiết bị đo áp suất; nút chỉ báo áp lực cho van; bộ chỉ báo áp suất; thiết bị đo áp 
suất; mạch in; máy in dùng với máy tính; máy dò cho mục đích khoa học; bộ xử lý [bộ xử 
lý trung tâm]; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; nút bấm chuông; thiết bị 
chỉ báo định lượng; thiết bị rađa; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị ghi khoảng cách; 
bộ giảm áp [điện]; khúc xạ kế; thiết bị điều chỉnh điện; thiết bị điều khiển từ xa; hệ thống 
điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điện động dùng để điều 
khiển từ xa các tín hiệu; dụng cụ đo độ mặn của nước; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục 
đích khoa học; cân; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; chất bán dẫn; bảng báo hiệu, phản 
quang hoặc cơ học; máy truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị mô phỏng để huấn luyện thể 
thao; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; thước lôga; thiết bị hiển thị độ 
dốc; bộ dò khói; pin mặt trời; van Solenoid [công tắc điện từ]; bộ định vị bằng sóng âm; 
thiết bị ghi âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; ống nói; kính quang phổ; bộ chỉ báo tốc 
độ; thiết bị đo thể cầu; hệ thống phun nước dùng cho cứu hoả; thiết bị lái tự động, dùng 
cho xe cộ; tổng đài điện thoại; cầu dao điện; máy đo tốc độ góc; ống nghe điện thoại; máy 
truyền phát điện thoại; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục 
đích y tế; hệ thống phòng trộm, chạy điện; ống và đèn nhiệt điện tử; nhiệt kế, không dùng 
cho mục đích y tế; máy điều nhiệt; đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian]; thiết bị ghi 
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thời gian; máy biến thế [điện] ; bóng bán dẫn [điện tử] ; thiết bị truyền phát [viễn thông]; 
thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; dụng cụ đo chân không; dụng cụ biến cảm; hộp đựng 
băng trò chơi viđêô; máy ghi hình; máy đo độ nhớt; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt 
điện áp; vôn kế; bản nhỏ silic [dùng cho mạch tổng hợp]; bộ chỉ báo mức nước; máy đo 
sóng; thiết bị và dụng cụ để cân, máy cân; tấm chắn để bảo vệ mặt dùng cho công nhân; 
giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính; thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế.   

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh 
không khí; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị sấy không khí; hệ thống lọc khí; máy và 
thiết bị làm sạch không khí; thiết bị làm nóng không khí; bộ khử trùng không khí; van 
điều chỉnh lượng khí cho hệ thống sưởi nóng bằng hơi nước; bồn để tắm ngồi; ống nồi hơi 
[đường ống] cho hệ thống cấp nhiệt; nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; mỏ đèn xì; bộ 
tản nhiệt trung tâm; thiết bị sắc kí [cho mục đích công nghiệp]; ống xoắn [bộ phận của hệ 
thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh] ; hệ thống thiết bị cho điều hoà không khí; bếp 
nấu; hệ thống và thiết bị làm lạnh; bộ giảm nhiệt; thiết bị sấy khô; máy sấy tóc; hệ thống 
và thiết bị sấy khô; bình giảm áp cho hệ thống gia nhiệt trung tâm; quạt gió [điều hoà 
không khí]; quạt [bộ phận của hệ thống điều hoà không khí]; vòi cho đường ống; thiết bị 
cấp nhiệt cho nồi hơi đốt nóng; bộ lọc [phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia 
dụng] ; bộ lọc cho điều hoà không khí; bộ lọc nước uống; ống khói đốt khí thải trong 
công nghiệp dầu mỏ; thiết bị phun nước; sưởi chân, dùng điện hoặc không dùng điện; 
máy ướp lạnh; bật lửa ga (dùng đá lửa); bộ tiết kiệm nhiên liệu (không dùng cho động cơ 
điện và động cơ); lò nung, không sử dụng cho phòng thí nghiệm; nồi hơi đốt bằng ga; bộ 
ngưng tụ khí đốt, không phải bộ phận của máy; bật lửa ga; thiết bị lọc khí ga; bộ lọc khí 
[bộ phận của hệ thống thiết bị ga] ; thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh; buồng 
đốt; thiết bị tích nhiệt; bộ trao đổi nhiệt [không là bộ phận của máy móc]; bơm nhiệt; thiết 
bị thu hồi nhiệt; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; nồi hơi để đốt nóng; thiết bị 
đốt nóng gia nhiệt; tấm sưởi nóng; thiết bị thổi khí nóng; máy giữ độ ẩm dùng cho .bộ tản 
nhiệt trung tâm; vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; lò đốt rác; thiết bị ion hoá dùng 
để xử lý không khí; van điều chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng chứa; hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị lọc dầu; lò, không sử dụng cho phòng thí 
nghiệm; lò hấp pa-xtơ; vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]; hệ thống thiết bị làm sạch 
chất thải; bộ tản nhiệt [sưởi ấm, đốt nóng]; thiết bị và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị 
làm lạnh; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc ga; phụ tùng an 
toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị ga; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh 
dùng cho ống dẫn ga; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị nước; hệ 
thống và thiết bị vệ sinh; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; thiết bị làm 
nóng nước bằng năng lượng mặt trời; lò đốt [thiết bị sưởi ấm, thiết bị đốt nóng]; van điều 
nhiệt [bộ phận của hệ thống cấp nhiệt]; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không 
khí]; cái chụp thông gió; vòng đệm của vòi nước; bể xử lý nước thải cho mục đích công 
nghiệp; bể xử lý nước thải cho mục đích gia đình; hệ thống ống dẫn nước, hệ thống phân 
phối nước; thiết bị làm sạch nước; hệ thống cung cấp nước.    

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; phân tích giá cả thị 
trường; kiểm toán; dịch vụ đánh giá kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn kinh 
doanh cho kiểm soát chất lượng và hệ thống môi trường; thông tin về thương mại; điều tra 
thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ 
trợ việc điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh bằng cách nghiên cứu, lập kế hoạch và 
tiếp thị thực hiện để cải thiện chất lượng sản phẩm; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn 
quản lý kinh doanh các tiện nghi cho người cao tuổi; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên 
cứu kinh doanh; hãng thông tin thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
535 

hoặc công nghiệp; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong 
máy vi tính cho người khác; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư; sao chụp tài liệu; 
dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ lập hoá đơn; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch 
vụ của người khác; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường; dịch vụ 
nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh] ; dịch 
vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; cho thuê không 
gian quảng cáo; cho thuê máy sao chụp; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ khuyến 
mại [cho người khác]; cho thuê máy photocopy; cho thuê máy đánh chữ, máy sao chép và 
máy xử lý văn bản.   

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; sửa chữa và làm sạch nồi hơi; 
giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây 
dựng; xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ; dịch vụ làm kín công trình; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; bảo dưỡng và sửa chữa đèn mỏ đốt; nghề mộc [sửa 
chữa] ; làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài] ; làm sạch toà nhà [bên trong] ; lắp đặt, bảo 
trì và sửa chữa phần cứng máy tính; xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ chống ẩm 
[xây dựng]; tẩy uế; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt đường dây điện; lắp đặt và sửa 
chữa thang máy; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả 
hoạn; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; sơn nội thất và ngoại thất; 
dán giấy phủ tường; dịch vụ hàn chì; sửa chữa bơm; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một 
phần hoặc hoàn toàn; cho thuê xe ủi đất; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê cần trục 
[thiết bị xây dựng] ; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; sửa chữa khoá an toàn; dịch vụ tán 
đinh ri-vê; dịch vụ lợp mái che; chống gỉ; sơn vẽ hoặc sửa chữa biển hiệu; bảo dưỡng và 
sửa chữa phòng bọc thép; lắp đặt đường dây viễn thông; lắp đặt và sửa chữa máy điện 
thoại; bọc đệm; sửa chữa đồ gỗ nhồi nệm; diệt động vật có hại [không dùng trong nông 
nghiệp]; lưu hoá lốp xe [sửa chữa]; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; làm sạch cửa sổ; 
lắp đặt đường dây (nội thất).    

 
Nhóm 38: Cho thuê thiết bị gọi khẩn cấp (cho thuê điện thoại hoặc các công cụ truyền 
thông khác kết nối trực tiếp đến nhân viên y tế (trung tâm cuộc gọi) thông qua đường dây 
điện thoại hoặc kết nối internet). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến hiệu suất năng lượng; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến kỹ thuật công nghiệp; phân tích không khí trong môi trường xây dựng; phân tích 
nước; dịch vụ phân tích liên quan đến việc đánh giá hàm lượng vi khuẩn của chất lỏng; tư 
vấn thử nghiệm hệ thống ứng dụng; tư vấn kiến trúc; kiến trúc; nghiên cứu về vi khuẩn; 
nghiên cứu sinh học; kiểm định [đo lường]; nghiên cứu hoá học; lập trình máy tính; cho 
thuê máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính; diệt virút cho 
máy tính; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch 
vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; tư vấn liên quan đến kiểm soát chất lượng; 
dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đánh giá môi trường và quy hoạch; dịch vụ tư vấn công nghệ 
điều khiển; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tạo lập và 
duy trì trang web cho người khác; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương 
trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ sao 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
536 

chép các chương trình máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá 
chất; thiết kế và tư vấn kỹ thuật; dịch vụ quản lý dự án kỹ thuật; dịch vụ tư  vấn môi 
trường; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ 
trang tin điện tử]; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế kỹ thuật công nghiệp; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; 
nghiên cứu về cơ khí; đo lường môi trường trong các tòa nhà; thông tin khí tượng; giám 
sát các hoạt động ảnh hưởng đến môi trường trong các tòa nhà; dịch vụ thiết kế bao bì; tư 
vấn quy trình kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; cung cấp thông tin khoa học, tham vấn và tư vấn liên quan đến giảm thiểu lượng 
phát thải các-bon đioxit; tư vấn và cố vấn liên quan đến kinh doanh chất thải; tư vấn đảm 
bảo chất lượng; kiểm soát chất lượng; ghi và hiệu chỉnh dữ liệu liên quan đến tiêu thụ 
năng lượng trong các tòa nhà; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; cho thuê thiết bị đo lường; cho thuê máy chủ web; nghiên cứu địa chất; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai [cho người khác]; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; trắc địa; đo đạc đất đai; nghiên cứu kỹ 
thuật; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; dự báo thời tiết; điều khiển từ xa bằng viễn thông cho 
hệ thống thiết bị điều hoà không khí (đây là dịch vụ APS cung cấp dịch vụ ứng dụng cho 
các toà nhà nhiều người thuê nơi mà điều hoà không khí thường được cài đặt trong tầng 
hầm và điều khiển từ xa không tồn tại hoặc không thể sử dụng, cho phép mỗi người thuê 
nhà kiểm soát nhiệt độ phòng bằng cách sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh 
qua internet hoặc mạng nội bộ).  

 
Nhóm 45: Cho thuê quần áo; tư vấn về sở hữu trí tuệ; tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch 
vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; dịch vụ cho 
thuê thiết bị chữa cháy; dịch vụ vệ sĩ; thanh tra nhà máy cho mục đích an toàn; dịch vụ li-
xăng sở hữu trí tuệ; li-xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]; giám sát thiết bị báo 
trộm và cảnh báo an ninh; bảo vệ đêm; mở khoá an toàn; cho thuê thiết bị báo trộm và 
cảnh báo an ninh; cung cấp tư vấn liên quan đến lợi ích an sinh xã hội; giám sát từ xa 
camera an ninh, giám sát từ xa hệ thống an ninh sử dụng máy quay video, giám sát an 
ninh các dinh cơ, nhà cửa, vườn tược và giám sát an ninh, sử dụng mạng nội bộ hoặc 
internet; dịch vụ giám sát từ xa các toà nhà của khách hàng, dịch vụ giám sát từ xa cho 
người cao tuổi sống một mình; dịch vụ giám sát từ xa và cảnh báo y tế cho người cao tuổi 
sống một mình; dịch vụ giám sát từ xa và thông báo cho người cao tuổi độc thân bằng các 
thiết bị cảm biến và thiết bị viễn thông. 

 
 

(210) 4-2014-10126 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A25.7.21 
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty TNHH Huy Diệu  (VN)

96/9 Hòa Bình, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy kéo, kìm (kiềm) bấm cót, bộ ngắt điện hẹn giờ, phíp kỹ thuật 

các loại, linh kiện thang máy như: ray dẫn hướng, hộp đựng dầu bôi trơn (hộp nhớt).  
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(210) 4-2014-11499 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 25.1.25 
(731) LONDON DAIRY COMPANY 

LIMITED  (GB) 
Quantum Suite, Exchange House, 54/58 
Athol Street, Douglas, Isle of Man, 
United of Kingdom 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô-cô-la và các sản phẩm bánh kẹo trên cơ sở sô-cô-la; sản phẩm bánh kẹo trên 
cơ sở đường; kẹo; bánh quy (tất cả các loại); bánh ngọt (cakes); mì ống; mì ống sợi nhỏ, 

mì sợ dẹt; mì ăn liền, mì xpaghetti (mì ý); bún; nấm men; bột làm bánh và hỗn hợp từ 
ngũ cốc dùng để làm bánh ngọt, chế phẩm từ ngũ cốc dùng để làm bánh ngọt; nước sốt 
cho món trộn (salad); xốt may-on-ne (Mayonnaise); dấm; nước xốt cà chua nấm và nước 
sốt (gia vị), sản phẩm bột nhão làm sẵn để nấu; bột nhão đông lạnh; bánh nhồi paratha 
đông lạnh; kem ăn lạnh; các loại kem; kem trái cây; sữa chua dông lạnh (dạng kem lạnh); 
cà phê; chè, ca cao, đường; gạo; bột sắn; bột cọ; cà phê nhân tạo; bánh mì; bánh ngọt 
(pastry); nước mật đường; muối ăn; tương mù tạc; bột làm từ ngũ cốc; các loại gia vị, đồ 
uống trên cơ sở ca cao; nước xốt thịt, trà thảo mộc, mật ong. 

 

 
(210) 4-2014-11635 (220) 27.05.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(731) SOLOMON Technology Corp.  (TW) 

6F., No. 42, Sing Zhong Rd., Nei Hu 
Dist. Taipei, Taiwan  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy nén điện; động cơ không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; mô tơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; máy phát điện chạy 
bằng ga; máy phát điện chạy bằng dầu diezel; máy phát điện tuabin khí; bánh răng truyền 
động (không dùng cho xe cộ mặt đất); bộ giảm tốc bánh răng dùng cho máy móc; bộ điều 
khiển bánh răng; bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ); máy bơm quay. 

 

Nhóm 09: Hệ thống phát điện liên tục (UPS), bảng phân phối điện; công tắc điện; máy 
biến áp điện áp. 

 

 
(210) 4-2014-11844 (220) 29.05.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.7.21; 2.3.5; A6.3.5 

(591) Trắng, đen, xanh da trời, hồng, xanh lá 
cây, xanh lá mạ. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  

(VN) 

52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-11845 (220) 29.05.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.5; 5.9.17; 8.3.1 
(591) Trắng, đen, xanh da trời, xanh nước biển, 

xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh ngọc, ghi, 
đỏ 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  

(VN) 

52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-11898 (220) 29.05.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 012449609 19.12.2013 EM 
(540) 

  

(531) 4.5.5; 4.5.4 
(731) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC  (US)

100 Universal City Plaza, Universal City, 
California 91608, United States of 
America 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị hàng hải, thiết bị trắc địa/khảo sát/đo đạc, thiết bị chụp ảnh, thiết bị 
quay phim, thiết bị quang học, thiết bị để cân, thiết bị đo, thiết bị báo hiệu; thiết bị kiểm 
tra (giám sát); thiết bị, dụng cụ cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để thực hiện, 
chuyển mạch, chuyển đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc kiểm soát điện; thiết bị để ghi, truyền 
hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa để ghi; đĩa compắc; đĩa 
DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; đĩa CD và DVD đã được ghi các chương 
trình sách đọc, âm nhạc, phim ảnh và hoặc chương trình giải trí khác; chương trình trò 
chơi có thể tải về được; chương trình trò chơi tương tác có thể tải về được và chương trình 
trò chơi video có thể tải về được sử dụng cho các thiết bị điện tử và điện thoại di động; vỏ 
bọc và hộp cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử cầm tay; thiết bị lưu trữ dữ liệu 
máy tính; miếng đệm lót chuột máy ví tính; tai nghe âm thanh loại đeo ngoài và nhét 
trong; miếng gắn nam châm trang trí; kính 3D; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 
xu; máy đếm tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy vi tính 
[ghi sẵn]; thiết bị chữa cháy (Xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 012449609 nộp ngày 
19/12/2013 tại EU). 

 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất 
dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ; chổi quét sơn/bút lông 
để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ nội thất); đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy 
(trừ thiết bị hướng dẫn và giảng dạy); vật liệu chất dẻo để đóng gói (không bao gồm trong 
các nhóm khác); chữ in; bản kẽm để in/bản in đúc; giấy, bìa cứng và hàng hóa làm bằng 
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các vật liệu này, cụ thể là sách trong lĩnh vực giải trí; sách vừa học vừa chơi cho trẻ em; 
sách truyện trẻ em; sổ địa chỉ; sách màu; truyện tranh; sổ tay; nhật ký; báo; bìa hồ sơ; 
giấy viết; sổ ghi nhớ; lịch; sổ lưu niệm dạng anbum; anbum nhãn dán; anbum ảnh; bút chì 
màu; bộ đồ để sơn/vẽ cho nghề thủ công và thiết kế trang trí; bút đánh dấu (văn phòng 
phẩm); bút; tẩy; bút chì; hộp đựng bút chì; vật trang trí cho đầu bút chì; bộ đồ dùng cho 
trường học bao gồm các dụng cụ cho trường học đã được chọn lọc, cụ thể là, dụng cụ viết, 
bút, bút chì, bút chì cơ (bút chì tự đẩy ngòi, không cần gọt); bút chì màu; bút nhớ dòng; 
dụng cụ gập giấy; sổ tay; giấy; bộ đồ chơi hoạt động bao gồm các miếng dán và tem dán; 
đề can và hình in bóc dán; giấy dính (văn phòng phẩm); cờ hiệu bằng giấy; đồ trang trí 
tiệc bằng giấy; đồ trang trí bánh ngọt bằng giấy; đồ dùng bằng giấy dùng trong bữa tiệc, 
cụ thể là quà dự tiệc bằng giấy, giấy ăn, lót đĩa bằng giấy, giấy gói quà và nơ giấy dùng 
để gói quà, giấy trải bàn và túi đựng quà bằng giấy dùng cho buổi tiệc; túi đựng quà bằng 
giấy; thiệp mời in sẵn (Xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 012449609 nộp ngày 
19/12/2013 tại EU). 

 

Nhóm 18: Da, giả da, và các sản phẩm bằng da và giả da không nằm trong nhóm khác; da 
động vật còn sống; va li (hành lý); ô và ô che nắng; gậy chống; ba lô; túi đi chợ; túi đưa 
thư; túi đa dụng; túi nhỏ đeo ở hông; túi đựng sách; túi vải buộc dây để mang đồ trang bị 
cắm trại hay thể dục; túi dùng trong thể thao; túi mua hàng; túi dùng ở bãi biển; túi xách 
tay; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; túi du lịch; túi đựng hành lý; thẻ hành lý. 

 

Nhóm 25: Quần áo; áo phông ngắn tay; áo nỉ; áo sơ mi; quần áo ngủ; áo vét (quần áo); 
quần soóc; quần đùi; váy; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ; khăn quàng cổ; dép đi trong nhà; 
quần áo trẻ em; quần áo mặc ở nhà; quần áo lót mặc bên trong; tất ngắn cổ; phục trang 
Halloween; đồ đi chân; đồ đội đầu (Xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 012449609 nộp 
ngày 19/12/2013 tại EU). 

 

Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và vật dụng giải trí, mô hình có thể cử động được và phụ kiện 
đi kèm, bộ sưu tập mô hình có thể cử động được, pin cho đồ chơi vận động, súng đồ chơi, 
pin cho xe đồ chơi điều khiển từ xa; bóng cho các trò chơi, bóng cho thể thao, bộ sưu tập 
mô hình đồ chơi, mô hình làm bằng nhựa vinyl, bóng bay, bài lá, trò chơi trí tuệ với bàn 
cờ, trò chơi đánh bài, trò chơi ghi nhớ, trò chơi kỹ năng, đồ chơi kỹ năng, mặt nạ hóa 
trang, câu đố, đồ chơi bằng nhung, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi có thể phát ra tiếng nói, đồ 
chơi khi tắm, đồ chơi dưới nước, mô hình đồ chơi, búp bê và phụ kiện cho búp bê, đồ chơi 
nhân vật bằng chất dẻo, que thổi bong bóng và bộ dung dịch, quà dự tiệc là những đồ chơi 
nhỏ và vật tạo ra âm thanh, mũ dự tiệc bằng giấy, đồ chơi pinata, đồ chơi thể dục và thể 
thao không nằm trong những nhóm khác; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và 
bánh kẹo]. (Xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 012449609 nộp ngày 19/12/2013 tại EU). 

 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ sagu, bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; đá lạnh có thể ăn được; đường; mật ong; 
mật đường; nấm men; bột nở; muối ăn; mù tạt; giấm; xốt (gia vị); gia vị; kem; ngũ cốc; 
bánh qui; bánh qui giòn; kẹo và bánh kẹo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo thực hành; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; dịch vụ công viên giải trí; dịch vụ giải trí trình diễn trực tiếp, trình diễn 
chương trình ti vi và phim ảnh bởi những nghệ sĩ chuyên nghiệp; dịch vụ giải trí diễn ra 
hoặc liên quan đến công viên giải trí theo chủ đề, cụ thể là hoạt động biểu diễn trực tiếp 
của các nhân vật hóa trang. (Xin hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 012449609 nộp ngày 
19/12/2013 tại EU). 
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(210) 4-2014-11899 (220) 29.05.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) CARECOM CO., LTD.  (JP) 
3-35-4 Tamagawa, Chofu-City, Tokyo, 
1820025, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để liên lạc từ xa, cụ thể là máy chủ trong hệ thống yêu cầu 
y tá, có chức năng báo hiệu việc có yêu cầu y tá từ bệnh nhân bằng việc thu nhận các tín 
hiệu yêu cầu từ các thiết bị yêu cầu y tá con; thiết bị yêu cầu y tá con có chức năng truyền 
tín hiệu yêu cầu đến máy chủ theo sự điều khiển của bệnh nhân; hệ thống truyền tin nội 
bộ; đèn chỉ thị có chức năng chuyển tiếp tín hiệu yêu cầu giữa máy chủ và thiết bị yêu cầu 
y tá con để thông báo yêu cầu; thiết bị cảm biến có chức năng truyền tín hiệu yêu cầu đến 
máy chủ khi phát hiện sự cử động của bệnh nhân; thiết bị báo động có liên quan đến thiết 
bị y tế; thiết bị cầm tay hỗ trợ y tá; thiết bị báo động; thiết bị cảnh báo; hệ thống yêu cầu 
y tá điện tử; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị liên lạc dành cho bệnh nhân để yêu cầu 
trợ giúp từ nhân viên y tế. 

 

 
(210) 4-2014-12059 (220) 02.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nông sản Hướng Dương  (VN) 

61 Lý Phật Mã, khóm Bình Khánh 7, 
phường Bình Khánh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 31: Thóc, ngô (bắp), hạt vừng (mè), sắn (khoai mì), hạt ngũ cốc; tất cả đều chưa 
qua chế biến. 

 

Nhóm 35: Mua bán nông sản như: lúa, gạo, sắn (khoai mì), (đỗ) đậu, mè, ngô (bắp), củ, 
quả, trái cây; mua bán hạt giống, cây giống các loại; mua bán phụ phẩm từ lúa như: tấm, 
cám, trấu; mua bán thực phẩm như: trà, cà phê, ca cao, dầu ăn, mật ong, đường; mua bán 
đồ uống như: nước ép trái cây, nước giải khát; mua bán thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2014-12245 (220) 03.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(531) 24.1.1; A2.1.17; 2.1.2 
(591) Nâu 
(731) GARDENER INDUSTRIES LTD  (HK) 

Flat/Rm 8, 2/F, Sunray Ind Ctr, 610 Cha 
Kwo Ling Rd, Yau Tong, Kl, Hong 
Kong 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 06: Két an toàn; két chịu lửa, két bằng kim loại, két điện tử; hộp đựng tiền an toàn; 
hộp tiền bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-12301 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Lê Duy Hảo  (VN) 

Nhà 35/343 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn treo; đèn chùm; đèn gắn trên tường nhà; chụp đèn; chao đèn, 

chân đèn.  
 

Nhóm 19: Gạch sứ, gạch ốp tường; gạch trang trí. 
 

Nhóm 21: Đồ sứ dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp; đồ sứ dùng, để đựng thức ăn, 
đồ uống; đồ sứ để chứa đựng; đồ sứ dùng để trang trí bao gồm bình, chóe, lọ, vò; đồ sứ 
dùng để thờ cúng bao gồm bát hương, lư hương, hũ; đồ sứ dùng để phong thủy bao gồm 
bình, lọc bình, chóe, lọ, vò, quả trứng (vò hình quả trứng), thiên cầu (quả cầu sứ); tượng 
sứ. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm đồ sứ 
dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp, đồ sứ dùng để đựng thức ăn, đồ uống, đồ sứ để 
chứa đựng, đồ sứ dùng để trang trí bao gồm bình, chóe, lọ, vò, đồ sứ dùng để thờ cúng bao 
gồm bát hương, lư hương, chân đèn, hũ; đồ sứ dùng để phong thủy bao gồm bình, lọc 
bình, chóe, lọ, vò, quả trứng (vò hình quả trứng), thiên cầu (quả cầu sứ), tượng sứ, gạch 
sứ, gạch ốp tường, gạch trang trí, đèn điện, đèn treo, đèn chùm, đèn gắn trên tường nhà, 
chụp đèn, chao đèn. 

 

 
(210) 4-2014-12302 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Lê Duy Hảo  (VN) 

Nhà 35/343 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn treo, đèn chùm; đèn gắn trên tường nhà; chụp đèn; chao đèn, 

chân đèn.  
 

Nhóm 19: Gạch sứ, gạch ốp tường; gạch trang trí. 
 

Nhóm 21: Đồ sứ dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp; đồ sứ dùng, để đựng thức ăn, 
đồ uống; đồ sứ để chứa đựng; đồ sứ dùng để trang trí bao gồm bình, chóe, lọ, vò; đồ sứ 
dùng để thờ cúng bao gồm bát hương, lư hương, hũ; đồ sứ dùng để phong thủy bao gồm 
bình, lọc bình, chóe, lọ, vò, quả trứng (vò hình quả trứng), thiên cầu (quả cầu sứ); tượng 
sứ.   
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm đồ sứ 
dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp, đồ sứ dùng để đựng thức ăn, đồ uống, đồ sứ để 
chứa đựng, đồ sứ dùng để trang trí bao gồm bình, chóe, lọ, vò, đồ sứ dùng để thờ cúng bao 
gồm bát hương, lư hương, chân đèn, hũ; đồ sứ dùng để phong thủy bao gồm bình, lọc 
bình, chóe, lọ, vò, quả trứng (vò hình quả trứng), thiên cầu (quả cầu sứ), tượng sứ, gạch 
sứ, gạch ốp tường, gạch trang trí, đèn điện, đèn treo, đèn chùm, đèn gắn trên tường nhà, 
chụp đèn, chao đèn.  

 

 
(210) 4-2014-12361 (220) 04.06.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 7.11.1; A7.1.11
(591) Xanh lá cây, cam đậm, nâu, vàng
(731) Hiệp hội nghề cói tỉnh Ninh 

Bình   (VN) 

Xóm 12, xã Đồng Hướng, huyện Kim 
Sơn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm làm từ cói: nón cói, đĩa cói, khay cói, đệm cói, thảm cói, giỏ cói, 

chiếu cói, hộp cói, cốc cói, bình hoa cói. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất - nhập các sản phẩm làm từ cói: nón cói, đĩa cói, khay 
cói, đệm cói, thảm cói, giỏ cói, chiếu cói, hộp cói, cốc cói, bình hoa cói.  

 

 
(210) 4-2014-12367 (220) 04.06.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.1; 24.1.1; 25.1.25; A1.1.10; 
24.5.1; A18.4.2 

(591) Vàng, xanh dương, trắng, đen 
(731) CPA AUSTRALIA LTD.   (AU) 

Level 20, 28 Freshwater Place, 
Southbank, Victoria 3006, Australia  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Băng đã ghi, đĩa đã ghi và băng cát xét đã ghi, bộ nhớ chỉ đọc đã được ghi trên 

đĩa compăc, đĩa compăc tương tác, chương trình máy tính, phần mềm máy tính, thông tin 
được lưu giữ trong hoặc trên các phương tiện điện tử, từ tính và/hoặc quang học, phim 
dương bản, phim điện ảnh, tất cả liên quan đến kinh doanh thương mại, quản lý, phụ cấp 
hưu trí, bảo hiểm, ủy thác, công nghệ thông tin, tuyển dụng và giáo dục; tất cả các sản 
phẩm trên thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, kế hoạch tài chính và thuế.  

 
Nhóm 16: Xuất bản phẩm, sách, tạp chí, báo, bản tin, sách quảng cáo nhỏ, sách mỏng, tài 
liệu giảng dạy và hướng dẫn (loại trừ các thiết bị), ấn phẩm, văn phòng phẩm, giấy và sản 
phẩm làm từ giấy (khăn bàn bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn trải bàn ăn bằng giấy, 
tấm lót bàn bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang, giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy, giấy 
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bao gói, giấy viết, giấy can, biển hiệu bằng giấy), đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), tất cả 
liên quan đến kinh doanh thương mại, quản lý, phụ cấp hưu trí, bảo hiểm, ủy thác, công 
nghệ thông tin, tuyển dụng và giáo dục, tất cả các sản phẩm trên thuộc lĩnh vực tài chính, 
kế toán, kiểm toán, kế hoạch tài chính và thuế.  

 
Nhóm 35: Cung cấp các dịch vụ quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, chức 
năng văn phòng, tiếp thị, quan hệ công chúng và sắp xếp việc làm chủ yếu cho các thành 
viên của hiệp hội; dịch vụ liên quan đến tuyển dụng và sử dụng nhân viên có tay nghề, 
thúc đẩy lợi ích chung, lợi ích nghề nghiệp và quyền lợi của các thành viên trong hiệp hội; 
điều hành nghiên cứu sản phẩm và thị trường, quảng cáo và công khai các hệ thống, ứng 
dụng, phương pháp luận, ý kiến và thông tin có liên quan đến kế toán, người sử dụng lao 
động và việc làm; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính và biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy tính vì lợi ích của thành viên; dịch vụ bán buôn, dịch 
vụ phân phối, dịch vụ xuất nhập khẩu và bán lẻ qua điện thoại, trực tuyến vâ qua mạng 
internet đối với các sản phẩm sách, tạp chí, tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (loại trừ các 
thiết bị), đĩa, đĩa CD-ROM, băng, băng cát xét, chương trình máy tính và phần mềm máy 
tính; dịch vụ quảng cáo và khuyến mãi các khoa học; dịch vụ  quảng cáo và khuyến mãi 
trực tuyến; tổ chức và quản lý các chương trình khách hàng trung thành, cụ thể: bảo đảm 
mức giá được giảm cho các thành viên; dịch vụ vận động hành lang, cụ thể là dịch vụ 
được thực hiện bởi một tổ chức làm nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến thương mại, 
chuẩn bị các nghiên cứu vâ trình bày các đề xuất lên các tổ chức quốc gia và quốc tế vì 
mục đích thương mại; tất cả liên quan đến kinh doanh thương mại, quản lý, phụ cấp hưu 
trí, bảo hiểm, ủy thác, công nghệ thông tin, tuyển dụng và giáo dục; tất cả các dịch vụ trên 
thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, kế hoạch tài chính và thuế.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính trong nhóm này liên quan đến cung cấp lời khuyên về chứng 
khoán; cung cấp các dịch vụ ngân hàng và thẻ tín dụng tài chính cho các thành viên; cung 
cấp lương hưu, kế hoạch tiếp quản kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm cho các thành viên; 
cung cấp tài chính hỗ trợ cho các thành viên; tất cả liên quan đến kinh doanh thương mại, 
quản lý, phụ cấp hưu trí, bảo hiểm, ủy thác, công nghệ thông tin, tuyển dụng và giáo dục; 
nâng lãi suất trong các lĩnh vực; tất cả các dịch vụ trên thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, 
kiểm toán, kế hoạch tài chính và thuế.  

 
Nhóm 41: Cung cắp và tạo điện kiện thuận lợi cho các dịch vụ phát triển năng lực tinh 
thần của các cá nhân, bao gồm hình thức giáo dục, hướng dẫn, cố vấn và giảng dạy (bao 
gồm nhưng không hạn chế cung cấp các bài viết mang tính trao đổi); cung cấp dịch vụ 
cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ kế toán cho các thành viên của hiệp hội kế toán; cung 
cấp các khóa đào tạo nghề, khóa đạo tạo thường xuyên và chương trình phát triển nghề 
thông qua phương tiện điện tử, trang web, trực tuyến, học từ xa và/hoặc tại chỗ; sắp xếp 
các khóa đào tạo, chương trình cố vấn, hội thảo và hội nghị; duy trì thư viện; cung cấp 
dịch vụ cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ đào tạo kế toán cho các thành viên của hiệp hội 
kế toán; tất cả liên quan đến kinh doanh thương mại, quản lý, phụ cấp hưu trí, bảo hiểm, 
ủy thác, công nghệ thông tin, tuyển dụng và giáo dục; tất cả các dịch vụ trên thuộc lĩnh 
vực tài chính, kế toán, kiểm toán, kế hoạch tài chính và thuế.  

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ cấp phép và cấp giấy chứng nhận hành nghề kế toán về mặt 
chất lượng và tiêu chuẩn.  
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(210) 4-2014-12951 (220) 11.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Trắng, cam, xanh 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Minh 

Ngân  (VN) 

Số 165 KP Nam Thành, thị trấn Thuận Nam,
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 32: Mủ cây Trôm dùng làm đồ uống. 
 
 

(210) 4-2014-12999 (220) 11.06.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh nước biển, trắng, xanh rêu 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Minh Phước  (VN) 

40B Phan Xích Long, phường 03, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (vải, giày dép); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2014-13134 (220) 12.06.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 20.7.1; 26.1.1; A5.5.20; A1.1.10 

(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại An Toàn  (VN) 

Phố Cầu Hương, thị trấn Thổ Tang, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; vở viết. 
 

 
(210) 4-2014-13254 (220) 13.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu KIM 

GIA VINH  (VN) 

32/115 Ông ích Khiêm, phường 14, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 11: Bếp điện quang, bếp điện từ, ấm đun nước chạy bằng điện, nồi cơm điện, nồi áp 
suất.  

 

 
(210) 4-2014-13353 (220) 16.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH phân phối HAMI-

MITI  (VN) 

Số 3 ngách 28, ngõ 281 đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán và bán lẻ các sản phẩm túi, cặp, balô; dịch vụ cung ứng (hỗ 
trợ kinh doanh) kinh doanh siêu thị túi, cặp, balô; Cửa hàng chuyên bán buôn, bán lẻ các 
loại túi, cặp, ba lô.  

 

 
(210) 4-2014-13503 (220) 16.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH    (DE) 
Alfred-Nobel-StraBe 10, 40789 
Monheim am Rhein, Germany 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng 
và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc mục đích thú y; chất bổ sung ăn kiêng 
dùng cho động vật; chất tẩy uế.    

 

Nhóm 31: Thức ăn dùng cho động vật; chất phụ gia không tẩm thuốc dùng cho thức ăn 
động vật (thuộc nhóm 31), không phải chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng. 

 

 
(210) 4-2014-13504 (220) 16.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH    (DE) 
Alfred-Nobel-StraBe 10, 40789 
Monheim am Rhein, Germany  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho động vật. 
 

Nhóm 31: Thức ăn dùng cho động vật; chất phụ gia không tẩm thuốc dùng cho thức ăn 
động vật, cụ thể là chất bổ và chất bổ sung vitamin (dùng trong chăn nuôi gia súc, gia 
cầm). 
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(210) 4-2014-13505 (220) 16.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH    (DE) 
Alfred-Nobel-StraBe 10, 40789 
Monheim am Rhein, Germany  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y kháng virut; chế phẩm thú y kháng vi khuẩn và thuốc kháng 
sinh thú y; chế phẩm thú y để điều trị và ngăn chặn các bệnh lây nhiễm. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; chất phụ gia không tẩm thuốc dùng cho thức ăn động vật 
(thuộc nhóm 31), không phải chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng. 

 

 
(210) 4-2014-13522 (220) 17.06.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540)   

(591) Xanh kết hợp, cam, vàng 
(731) Hợp tác xã Nông lâm nghiệp 

Bằng Tiến   (VN) 

Thôn 5 Minh Tiến, xã Minh Hương, 
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 31: Con vịt sống 
 

 
(210) 4-2014-13611 (220) 17.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DOW JONES & COMPANY, INC.   (US)
1211 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10036, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là màng chắn dùng cho các thiết bị khoa 
học, thiết bị chưng cất cho mục đích khoa học, máy dò cho mục đích khoa học; thiết bị và 
dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ chụp ảnh, cụ thể là túi 
đựng làm riêng cho nhiếp ảnh, giá đỡ (nhiếp ảnh), chân thiết bị nhiếp ảnh; thiết bị và công 
cụ ngành điện ảnh, cụ thể là máy quay phim, phim điện ảnh [đã phơi sáng], thiết bị biên 
tập cho phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị 
đo; dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu, cụ thể là thiết bị đèn tín hiệu giao thông, đèn 
báo hiệu, chuông báo hiệu; phao báo hiệu; tín hiệu báo sương mù không phải đồ cháy nổ; 
thiết bị báo hiệu hàng hải; thiết bị và dụng cụ kiểm tra, cụ thể là thiết bị kiểm tra tốc độ 
dùng cho xe cộ, thiết bị kiểm tra tem dán trên thư từ và bưu phẩm, thiết bị kiểm tra đóng 
dấu miễn cước; thiết bị và dụng cụ giảng dạy; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị và dụng 
cụ dùng để điều khiển dòng điện, chuyển mạch điện, biến thế dòng điện, tích tụ điện, điều 
chỉnh và kiểm soát dòng điện; thiết bị ghi âm; thiết bị ghi hình; thiết bị truyền âm thanh; 
thiết bị truyền hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị tái tạo hình ảnh; vật mang dữ 
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liệu từ tính, đĩa ghi âm, đĩa compắc, đĩa DVD, phương tiện truyền thông ghi âm kỹ thuật 
số; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ 
liệu; máy vi tính; phần mềm máy tính; thiết bị dập lửa; xuất bản phẩm có thể tải xuống 
được; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được, cụ thể là xuất bản phẩm dạng tin tức 
và thông tin; phần mềm có thể tải xuống được, cụ thể là các ứng dụng dùng để thu thập tin 
tức, thời sự, thông tin, bài bình luận, các nội dung văn bản, âm thanh và hình ảnh được 
tìm thấy trong các xuất bản phẩm được ưa thích rộng rãi trên điện thoại di động và các 
thiết bị điện tử cố định; các ứng dụng phần mềm cho thiết bị truyền thông di động; các 
xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc các 
phương tiện được cung cấp trên Internet; phần mềm máy tính để sử dụng với các thông tin 
tài chính; tệp âm thanh điện tử; thiết bị ghi âm thanh và ghi hình; các xuất bản phẩm điện 
tử có thể tải xuống được, cụ thể là các xuất bản phẩm dạng sách thuộc lĩnh vực kinh 
doanh, tài chính, thị trường và đầu tư; các xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được, cụ 
thể là các xuất bản phẩm dạng bài báo thuộc lĩnh vực kinh doanh, tài chính, thị trường và 
đầu tư; các ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho thiết bị truyền thông 
di động.  

 

Nhóm 16: Giấy, cụ thể là giấy viết, giấy than; vật phẩm bằng bìa cứng; sản phẩm làm từ 
giấy, cụ thể là, túi xách, khăn mặt, lót cốc; sản phẩm làm từ bìa cứng, cụ thể là biển hiệu, 
ống, hộp; ấn phẩm dạng in; vật liệu đóng sách; ảnh chụp [được in ra]; văn phòng phẩm; 
chất kết dính [keo/hồ/chất dính] dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của 
các họa sỹ, cụ thể là màu nước [để vẽ], đĩa đựng màu nước, giá vẽ; bút lông để vẽ; máy 
chữ; đồ đùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng hướng dẫn [trừ thiết bị hướng dẫn], đồ dùng 
giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; tấm chất dẻo để đóng gói; túi bằng chất dẻo (bao, túi 
nhỏ) để đóng gói; bao bằng chất dẻo dùng để đóng gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng 
để bao gói; chữ in; bản in đúc; xuất bản phẩm dạng in; báo chí; tạp chí; tạp chí liên quan 
đến cổ phiếu; xuất bản phẩm hàng tuần; sách; sổ tay hướng dẫn, sách mỏng; tờ quảng cáo, 
các biểu mẫu dạng in; tập san; tạp chí định kỳ; các phần của tờ báo; các mẫu tin; bài báo; 
cuốn sách nhỏ; tờ rơi; tài liệu quảng cáo; catalô; bảng danh mục; tờ chỉ dẫn; bản tin tài 
chính; báo cáo hàng năm; báo cáo tài chính; tài liệu quảng cáo; mẫu tự; bản tin và xuất 
bản phẩm dạng in; tạp chí về đầu tư tài chính; tạp chí về các vấn đề tài chính, đầu tư và 
kinh doanh; các cột báo có chứa thông tin đánh giá kinh doanh và tài chính.  

 
Nhóm 38: dịch vụ cung cấp tin tức thông qua các trang web và công nghệ di động; dịch 
vụ cung cấp tin tức đến điện thoại và các thiết bị di động; dịch vụ chương trình tin tức 
truyền qua mạng Internet; cung cấp trang web có tính năng như một tạp chí trực tuyến; 
cung cấp trang web có tính năng cung cấp thông tin sự kiện; cung cấp dịch vụ báo cáo tin 
tức về phát thanh và truyền hình, hãng tin tức, thư điện tử và viễn thông. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến; dịch vụ xuất bản tạp chí, báo và bản tin dạng điện tử và 
trực tuyến; dịch vụ xuất bản các tạp chí, sách điện tử, báo chí, và các bản tin; dịch vụ 
cung cấp video, trang cá nhân, tệp âm thanh và thông tin trực tuyến; sản xuất các chương 
trình tin tức;  dịch vụ cung cấp tin tức sự kiện; dịch vụ cung cấp  trực tuyến sách nhỏ điện 
tử không tải xuống được, catalô điện tử không tải xuống được, thư mục  điện tử không tải 
xuống được và các tài liệu điện tử không tải xuống được khác ; xuất bản thông tin thư 
mục, tài chính và kinh doanh trực tuyến;  cung cấp cơ sở dữ liệu liên quan đến tin tức, giải 
trí, và sự kiện; sản xuất video; sản xuất chương trình biểu diễn; sản xuất các chương trình 
trưyền hình; sản xuất các bản ghi hình và âm thanh; sản xuất các chương trình truyền 
thông nghe, nhìn theo công nghệ streaming ; sản xuất nội dung video tin tức và sự kiện; 
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sản xuất chương trình nghe, nhìn theo công nghệ streaming (chương trình truyền thông 
theo công nghệ streaming); cung cấp dịch vụ báo cáo tin tức về giáo dục, đào tạo, giải trí, 
sự kiện; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các tệp âm thanh; sản xuất chương trình phát 
thanh; dịch vụ cung cấp chương trình phát thanh; sản xuất video; dịch vụ cung cấp video; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp chương trình phát thanh; dịch vụ giáo dục, cụ thể là 
cung cấp hội nghị, hội thảo, và các buổi thuyết giảng.  

 

 
(210) 4-2014-13653 (220) 18.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Đỏ sẫm, xanh tím sẫm, trắng 
(731) Tổng công ty đầu tư Phát 

triển Hạ tầng Đô thị UDIC-

Công ty TNHH một thành viên  

(VN) 

27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu lao động.  
 

Nhóm 36: Đầu tư vốn: đầu tư kinh doanh bất động sản (khu đô thị, nhà ở, văn phòng cho 
thuê, hạ  tầng đô thị và các cụm công nghiêp, khu công nghiệp . . .), đầu tư tài chính; định 
giá bất động sản; quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; tư vấn 
đầu tư xây dựng. 

 

Nhóm 37: Giám sát xây dựng các công trình; xây dựng, thi công xây lắp các dự án, công 
trình và hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; cho thuê các thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ôtô; bãi đỗ xe; kho, bãi hàng hoá; vận chuyển hành khách; cung 
cấp nước, tổ chức dịch vụ tham quan du lịch.  

 
Nhóm 42:  tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công xây 
dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiêp, lập quy hoạch đô thị; trắc địa; thiết kế trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2014-13832 (220) 19.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Tâm Hiếu.  (VN) 

Số 14 ngõ Hoà Bình 1, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng. 
 

(210) 4-2014-13854 (220) 19.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.22; 1.15.11; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương, đỏ, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Happy Time  (VN) 

72 đường số 8, khu nhà ở Hiệp Bình, khu 
phố 4, phường Hiệp Bình Phước, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em, phương tiện trò chơi giải trí công cộng, cụ thể là trò chơi ghép 
hình, ghép chữ; mô hình thu nhỏ xe cộ; ngựa gỗ bập bênh; bàn chơi bóng đá trong nhà.  

 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội ngoại thất, kim khí điện máy, thiết bị máy móc 
ngành xây dựng, thiết bị điện và điện tử.  

 

 
(210) 4-2014-13858 (220) 19.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tiếp thị giao thông vận tải 

Việt Nam - VIETRAVEL   (VN) 

190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; bảo hiểm du lịch; bảo hiểm sinh mạng; dịch vụ khai thuế hải 
quan; cho thuê văn phòng; cho thuê nhà.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; đặt chỗ các chuyến đi; vận chuyển hành khách; vận 
chuyển hàng hóa; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy); cho thuê phương 
tiện vận chuyển; cho thuê tàu, thuyền; đưa đón khách tại sân bay; cho thuê kho bãi; giao 
nhận hàng hóa; chuyển phát nhanh hàng hóa; đóng kiện và bao gói hàng hóa trước khi 
chuyển đi; đại lý du lịch; xếp hàng vào kho; dịch vụ dỡ hàng hóa; dịch vụ làm hộ chiếu 
(đại lý du lịch) và visa; hướng dẫn (hộ tống) khách du lịch; hoạt động du thuyền; dịch vụ 
cho thuê xe taxi tự lái. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; 
cung cấp thức ăn và đồ uống từ nhà hàng; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ngủ ngắn 
hạn.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ hỗ trợ pháp lý tại sân bay (hỗ trợ thủ tục: hàng không, visa).  
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(210) 4-2014-13859 (220) 19.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tiếp thị giao thông vận tải 

Việt Nam - VIETRAVEL   (VN) 

190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; bảo hiểm du lịch; bảo hiểm sinh mạng; dịch vụ khai thuế hải 

quan; cho thuê văn phòng; cho thuê nhà.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; đặt chỗ các chuyến đi; vận chuyển hành khách; vận 
chuyển hàng hóa; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy); cho thuê phương 
tiện vận chuyển; cho thuê tàu, thuyền; đưa đón khách tại sân bay; cho thuê kho bãi; giao 
nhận hàng hóa; chuyển phát nhanh hàng hóa; đóng kiện và bao gói hàng hóa trước khi 
chuyển đi; đại lý du lịch; xếp hàng vào kho; dịch vụ dỡ hàng hóa; dịch vụ làm hộ chiếu 
(đại lý du lịch) và visa; hướng dẫn (hộ tống) khách du lịch; hoạt động du thuyền; dịch vụ 
cho thuê xe taxi tự lái. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; 
cung cấp thức ăn và đồ uống từ nhà hàng; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ngủ ngắn 
hạn.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ hỗ trợ pháp lý tại sân bay (hỗ trợ thủ tục: hàng không, visa).  

 

 
(210) 4-2014-14067 (220) 20.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Việt Toàn Cầu  

(VN) 

Tầng 13, khu B, số 4 Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 06: ống nước bằng gang, van ống nước bằng gang, vật tư phụ kiện ngành nước 
bằng kim loại và hợp kim. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, ống nước bằng gang, van ống nước bằng gang và vật 
tự phụ kiện ngành nước (bằng cao su, bằng kim loại hoặc hợp kim). 
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(210) 4-2014-14204 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC  
(AE) 
PO Box 73137 Al Sufouh Road, Umm 
Suqiem Dubai, United Arab Emirates  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ bất động sản nhà ở, bất 
động sản bán lẻ, bất động sản thương mại; dịch vụ quản lý, điều hành và cho thuê bất 
động sản nhà ở, bất động sản bán lẻ và bất động sản thương mại; dịch vụ thuê và cho thuê 
bất động sản được cung cấp và thực hiện liên quan đến căn hộ để ở, căn hộ dịch vụ, vi la, 
văn phòng, spa, nơi nghỉ mát, sân gôn, bến du thuyền, khách sạn, khu công nghiệp, trung 
tâm mua sắm và khu vực mua sắm; dịch vụ quản lý nhà cho thuê; dịch vụ quản lý các căn 
hộ và vi la cho thuê; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ 
tài chính; dịch vụ đầu tư bất động sản; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ quỹ tài sản; dịch 
vụ cấp tài chính dưới dạng tài sản; dịch vụ định giá tài sản; dịch vụ quản lý tài sản (bất 
động sản); dịch vụ quản lý hạng mục đầu tư tài sản; dịch vụ đầu tư tài sản; dịch vụ bảo 
hiểm tài sản; dịch vụ thu mua đất; dịch vụ định giá, lựa chọn và thu mua bất động sản cho 
mục đích phát triển và đầu tư; dịch vụ thu mua đất để cho thuê; dịch vụ cung cấp các 
chương trình tài chính và phát thưởng khuyến khích tài chính; dịch vụ tài chính cụ thể là 
dịch vụ cung cấp khoản thanh toán cho chương trình khách hàng trung thành; dịch vụ 
cung cấp thông tin và tư vấn bảo hiểm liên quan đến chương trình khách hàng trung 
thành; dịch vụ phát hành các trái phiếu có giá trị hoặc thẻ có giá trị liên quan đến chương 
trình phát thưởng cho khách hàng trung thành; dịch vụ tài trợ tài chính; dịch vụ môi giới 
tài chính; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch 
vụ nêu trên bao gồm cả cung cấp thông tin về những dịch vụ này thông qua mạng máy 
tính toàn cầu.  

 

 
(210) 4-2014-14250 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 18.5.10; A17.1.2 
(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương  (VN) 

Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Bia; nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống 
không có cồn; nước uống chiết xuất từ rau quả (không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa 
quả (không có cồn); xi-rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống (không có cồn).  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường, các dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi tiêu khiển 
cho mọi người.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, quán ăn nhanh, ăn uống công cộng do nhà hàng 
thực hiện, cửa hàng ăn uống giải khát, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống.  

 

 
(210) 4-2014-14479 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH điện tử Việt 

Nhật  (VN) 

Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc bao gồm: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi bao gồm: thiết bị ngoài trời (bộ dây treo, trang bị của ván 
trượt có gắn buồm, mô hình thu nhỏ của xe cộ, xe hẩy chân, cầu trượt, bàn để đánh bóng 
bàn, ngựa gỗ bập bênh, trò chơi vòng), thiết bị nội thất, thiết bị đồ dùng, đồ chơi trong lớp 
(búp bê, bộ đồ chơi, bóng cho trò chơi, bàn cờ trò chơi, thiết bị trò chơi không thích ứng 
với việc sử dụng kết hợp với màn chiếu ngoài hoặc màn hình máy tính, trò chơi chỉ chơi 
trong nhà), thiết bị ứng dụng thông tin (bia điện tử để ngắm bắn). 

 
 

(210) 4-2014-14528 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 5.3.4; 5.3.11 
(731) THE ROP ENTERPRISES SDN BHD  

(MY) 
No. 45, Jalan TSB 1, Taman Industri Sg. 
Buloh, 47000 Kota Damansara, Selangor 
Malaysia 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, trái cây, thịt, gia cầm, thú săn, cá và hải sản, tất cả các sản phẩm này dưới 
dạng chiết xuất, súp, nấu đông, pa tê, thực phẩm được bảo quản, món ăn đã được nấu sẵn, 
đông lạnh hoặc sấy khô; mứt ướt; trứng; sữa đậu nành; chế phẩm trên cơ sở đậu nành; dầu 
ăn, chất béo ăn được, chế phẩm protein dùng cho người, chất thay thế sữa và kem; sữa, pho 
mát và thực phấm từ sữa, đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu); đồ tráng miệng từ sữa; sữa chua. 

 
 

(210) 4-2014-15082 (220) 02.07.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 10.3.7; 8.7.5; 26.3.1; 13.1.1 

(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương, xanh lá, vàng
(731) Công ty cổ phần phát triển 

sản xuất và xuất nhập khẩu 

Phương Bắc  (VN) 

Tổ 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Nem chua, chả lụa, xúc xích, lạp xưởng, chế phẩm từ thịt lợn (heo), thịt bò. 
 

Nhóm 35: Mua bán nem chua, chả lụa, xúc xích, lạp xưởng, chế phẩm từ thịt lợn (heo), 
thịt bò. 

 

 
(210) 4-2014-15183 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.15.21; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ xây dựng Quốc Thiên  (VN) 

15 đường TA 32, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại giấy nhám, bánh nỉ đánh bóng, mũi khoan, mũi đục, đá mài, 
đá cắt, đá hợp kim. 

 
 

(210) 4-2014-15225 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) AGILENT TECHNOLOGIES, INC.  (US)
5301 Stevens Creek Boulevard, Santa 
Clara, California 95051, United States of 
America 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sắc ký phục vụ cho mục đích khoa học, nghiên cứu và bộ phận của 
chúng, cụ thể là bộ nối, đầu bịt, phụ kiện, ống mao dẫn, dụng cụ cắt, hộp đựng, nắp, thùng 
chứa dung môi, bộ lọc, lọ, vách ngăn, ống chích, chìa vặn (bộ phận điều chỉnh của thiết bị 
sắc ký), van (bộ phận đóng hoặc mở đường dẫn các pha của thiết bị sắc ký), đầu dò áp 
suất, bơm, phốt bơm, van kiểm tra, đèn chiếu (đèn soi sắc ký), pin sạc dòng, bộ phận kẻ 
dòng của thiết bị sắc ký, dấu vàng (bộ phận đánh dấu của thiết bị sắc ký), khớp nối (phần 
nối các bộ phận của thiết bị sắc ký), vòng đệm cao su, bộ điều chỉnh và móc treo; bộ đồ 
chứa chuyên dụng cho các thiết bị sắc ký nói trên; thiết bị quang học để phục vụ cho mục 
đích khoa học, nghiên cứu và bộ phận của chúng, cụ thể là, máy nhân electron, đồng hồ 
đo, dây dẫn tia sáng, buồng phun, máy xông khí dung, đèn pin, chụp đèn hình chóp, thiết 
bị đốt, bình thủy tinh [trong phòng thí nghiệm] và ống nghiệm; bộ đồ chứa chuyên dụng 
cho các thiết bị quang học nói trên; thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể, giá phơi và giá đỡ. 

 
 

(210) 4-2014-15241 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và thương mại FACARE  

(VN) 

Số 5B9 Thủ Lệ 1, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy xay/máy nghiền gia dụng chạy điện; máy ép trái cây chạy điện dùng cho 
gia đình; máy chế biến thực phẩm chạy bằng điện; máy làm bánh, kem, sữa đậu nành; 
máy hút bụi; máy phát điện. 

 

Nhóm 09: Thiết bị sinh khí ôzôn; ti vi; đầu đĩa DVD, CD; đầu thu phát tín hiệu số; loa; 
tăng âm. 

 

Nhóm 11: ấm đun nước dùng điện; máy sấy tóc; quạt điện; nồi cơm điện; nồi áp suất 
điện; lò nướng; lò vi sóng; máy phun sương tạo ẩm. 

 

Nhóm 21: Bộ dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại quý; giá để: bát, đĩa, ấm, chén, cốc, 
nồi, niêu, xoong, chảo dùng cho nhà bếp không bằng kim loại quý; kệ để: bát, đĩa, ấm, 
chén, cốc, nồi, niêu, xoong, chảo dùng cho nhà bếp không bằng kim loại quý; hộp đựng 
bảo quản thực phẩm dùng cho nhà bếp không bằng kim loại quý; bẫy côn trùng; bẫy 
chuột; thiết bị điện để thu hút và diệt côn trùng, sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2014-15242 (220) 03.07.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 8.7.11; 26.1.2 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, nâu, 
trắng 

(731) Lê Thị Ngọc Lành  (VN) 

217 « 2, khu 2, thị trấn Chợ Gạo, huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Trứng (trứng gà công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2014-15275 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần xử lý môi 

trường Việt Nam  (VN) 

26G Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm sinh học xử lý môi trường. 
 
 

(210) 4-2014-15276 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.18; A14.5.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần đào tạo 

nghề Đông Dương 

(INDOCHINAPRO Corp.)  (VN) 

116 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  
 

 
(210) 4-2014-15277 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 3.7.17; A18.5.7 
(591) Trắng, xanh dương đậm 
(731) Lê Văn Tuệ  (VN) 

Xóm Cả, xã Tân Khánh, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 20: Màn che bên trong cửa sổ (mành mành cửa sổ); thanh treo mành rèm; dải giữ 

rèm không bằng vật liệu sợi dệt; móc màn rèm; ray dùng cho rèm; vòng dùng cho màn 
rèm. 

 
Nhóm 24: Rèm cửa thuộc nhóm này; rèm bằng sợi dệt hoặc chất dẻo; dải giữ rèm làm 
bằng sợi dệt; vải in hoa; vải có viền tua; vải. 

 

 
(210) 4-2014-15299 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Vĩnh Trí  (VN) 

1250-1252 Võ Văn Kiệt, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 08: Kềm cắt móng tay; kềm cắt móng chân; dũa móng tay; dũa móng chân. 
 

Nhóm 21: Cọ vẽ móng. 
 

Nhóm 35: Mua bán kềm cắt móng tay, kềm cắt móng chân, dũa móng tay, dũa móng 
chân, cọ vẽ móng. 

 

 
(210) 4-2014-15508 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A5.3.15; 1.15.15 
(591) Xanh lá mạ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Enterbuy Việt 

Nam   (VN) 

P208, nhà A8b, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, bán hàng qua mạng: thiết bị lọc nước, màng lọc, lõi lọc, than hoạt 

tính dùng cho hệ thống lọc, máy bơm nước, máy phát điện, bàn là, máy pha cà phê, lò 

nướng thuỷ tinh, bếp hồng ngoại, ấm sắc thuốc, vỉ nướng, máy bó tiền, xe đẩy hàng, mực 

in và linh kiện in ấn, máy in, máy quét, máy đóng sách, thiết bị đọ nhiệt độ, máy đo ga, tủ 

ướp rượu, tivi, dàn âm thanh, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy sưởi, máy hút ẩm, tủ chống 

ẩm, điều hoà nhiệt độ, máy hút bụi, bàn là, quạt điện, máy ảnh, máy quay, bình nước 

nóng lạnh, nồi cơm điện, tủ nấu cơm, máy rửa bát đĩa, cây nước nóng lạnh, máy tạo ozon, 

bếp điện, bếp gas, lò vi sóng, máy làm sữa đậu nành, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, 

máy xay thịt, máy làm sữa chua, máy vắt hoa quả, lò nướng, máy hút mùi, máy tính, máy 

huỷ tài liệu, máy chiếu, máy in, máy đếm tiền, tủ bếp, bàn ghế, giá bày hàng; đại lý xuất 

nhập khẩu; quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; giới thiệu sản phẩm. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công nội thất; sửa chữa bảo dưõng thiết bị lọc nước; lắp đặt hệ 

thống điện, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. 
 

 
(210) 4-2014-15579 (220) 08.07.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(531) 2.9.1; 26.1.2; 9.7.1; 8.7.5 

(591) Vàng, trắng, đen, đỏ, trắng ngà, xanh lá 

cây, vàng nhạt 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Việt Green Pearl  

(VN) 

394 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ bột ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm; phở ăn liền; đồ 

gia vị; nước xốt (gia vị). 
 

 
(210) 4-2014-15615 (220) 09.07.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.9

(591) Xanh lá cây

(731) Công ty TNHH thương hiệu LE  

(VN) 

53 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; 

thiết kế công nghiệp; 
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(210) 4-2014-15713 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH KDTH Anh Khoa  

(VN) 

Cụm 12 Vũng Mận, xã Tích Giang, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy; bao bì bằng các tông; giấy, bìa cứng màng mỏng bằng chất 

dẻo dùng để bao gói.  
 

Nhóm 18: Túi nylon (dùng trong mục đích vận chuyển hàng hóa, không dùng để bao gói); 
bìa giả da; vật liệu giả da.  

 
Nhóm 24: Vải; vải lụa; vải nhung. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); khăn (trang phục); mũ, hàng dệt kim 
(cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu). 

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước đóng chai.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị gồm mua bán hàng hóađóng hộp (đậu nành, đậu xanh, mực 
khô, kẹo, bánh, cá mồi, cá thu, bò, geo, pate gan, dưa chuột, dưa củ kiệu, mắm tép, đưa 
cải), thực phẩm khô, thức uống có ga, thức ăn giòn snack, rưựu, bia, bột giặt, nước xả vải, 
nước tẩy rửa gia dụng, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm giấy, sản phẩm bao bì 
đóng gói (cà phê, cà phê sữa, trà, mì, hủ tiếu, bột ngũ cốc), sản phẩm sử dụng một lần 
(bao ni lông, cốc giấy, hộp xốp, ly nhựa, đũa, chén, đĩa, tô), sản phẩm chăm sóc răng 
miệng, áo quần, phụ liệu, giày dép, túi xách, hàng dệt may, dụng cụ thể thao, đồ chơi, văn 
phòng phẩm, máy hút bụi, máy rửa chén, máy lọc nước uống nóng lạnh, thiết bị giải trí 
gia đình, thiết bị âm thanh, đồ dùng gia đình (chén, tô, nồi, đĩa, chảo, dao, kéo, cây lau 
nhà, chổi, bình giữ nhiệt, bình nước, cân sức khỏe, hộp nhựa đa năng, tủ y tế, màng bọc 
thực phẩm), nước tinh khiết, camera quan sát, ghi hình, hiển thị màn hình monitor, thiết bị 
báo động và báo cháy, hệ thống truyền thông và an ninh; đại lý nước tinh khiết.  

 

 
(210) 4-2014-16008 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.22; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần khoai mì Tây 

Ninh  (VN) 

Xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 
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(210) 4-2014-16026 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(531) A5.3.14; 5.3.11; 26.4.4; 26.13.25 
(731) BLUE MOOSE CLOTHING 

COMPANY LTD.   (CA) 
100-90 Sutherland Avenue, Winnipeg, 
Manitoba, Canada R2W 3C7 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi cầm tay cho phụ nữ, túi đeo vai, túi nhỏ đựng tiền xu, ví đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Đồ đi chân, cụ thể là giày ống làm bằng da lông hải cẩu của thổ dân Inuit, giày 
lười làm bằng da thuộc mềm của thổ dân Bắc Mỹ và giày ống có in họa tiết và hình các 
nhân vật trong các mẫu truyện; găng tay hở ngón và găng tay dài (trang phục). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chuyên về đồ đi chân, túi cầm tay cho phụ 
nữ, túi đeo vai, túi nhỏ đựng tiền xu, ví đựng tiền, găng tay hở ngón và găng tay dài (trang 
phục). 

 

 
(210) 4-2014-16071 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 3.7.17 
(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại thực phẩm Miền 

Đông   (VN) 

93/5 Nguyễn Thị Tú, KP3, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột dinh dưỡng cụ thể: thực phẩm làm từ sữa không dùng cho mục đích ý 

tế. 
 

 
(210) 4-2014-16072 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại thực phẩm Miền 

Đông  (VN) 

93/5 Nguyễn Thị Tú, KP3, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột dinh dưỡng cụ thể: thực phẩm làm từ sữa không dùng cho mục đích ý 

tế. 
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(210) 4-2014-16073 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại thực phẩm Miền 

Đông    (VN) 

93/5 Nguyễn Thị Tú, KP3, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột dinh dưỡng cụ thể là: thực phẩm làm từ sữa không dùng cho mục đích 
y tế. 

 
 

(210) 4-2014-16074 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.15.24; 24.17.18 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại thực phẩm Miền 

Đông    (VN) 

93/5 Nguyễn Thị Tú, KP3, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột dinh dưỡng cụ thể: thực phẩm làm từ sữa không dùng cho mục đích ý 
tế. 

 

 
(210) 4-2014-16075 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

SaCo  (VN) 

182/10 Hồ Văn Long, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột dinh dưỡng cụ thể: thực phẩm dinh dưỡng làm từ sữa không dùng cho 
mục đích ý tế. 

 
 

(210) 4-2014-16143 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) ELIZABETH ARDEN, INC.  (US) 
2400 S.W. 145 Avenue, 2nd Floor, 
Miramar, Florida 33027, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 21: Thiết bị điện dùng để làm sạch da; thiết bị điện dùng để tẩy lớp da chết; bàn 
chải điện dùng để bôi các sản phẩm chăm sóc da; bàn chải điện dùng để xoa bóp da. 

 

 
(210) 4-2014-16145 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) APPAREL GROUP (HONG KONG) 
LIMITED  (HK) 
Flat/RM 712B 7/F New East Ocean 
Centre, 9 Science Museum Road, TST 
East KL, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính đeo mắt (quang học). 
 

Nhóm 14: Kim loại quý (dạng thô hoặc bán thành phẩm); đồ trang sức; đồng hồ đeo tay. 
 

Nhóm 18: Da; túi xách tay; ví cầm tay; ví bỏ túi; túi xách; đồ du lịch cụ thể là ba lô, túi 
dùng ở bãi biển, va li, túi du lịch. 

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục), đồ đi chân (trang phục) và đồ đội đầu (trang phục). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ, bao gồm cả bán buôn và bán lẻ trực tuyến cho các 
sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể và các sản phẩm chăm sóc cá 
nhân khác như dầu gội đầu, xà phòng, chế phẩm đánh răng, chất khử mùi dùng cho người 
hoặc động vật, chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi, dầu 
cho mục đích làm sạch, kính râm, kính đeo mắt, đồ trang sức, đồ trang sức giả và đồng hồ 
đeo tay, túi xách, túi xách tay, ví bỏ túi, ví cầm tay, ba lô, va li, các sản phẩm bằng sợi lanh 
và sợi khác dùng trong gia đình, quần áo, phụ kiện cho quần áo, đồ đội đầu và đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2014-16157 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SILVER CREEK INTERNATIONAL 
LIMITED   (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải dùng để bọc đồ đạc; vải; vải lót dùng cho giầy; vải dùng để làm đồ đi chân; 
vải không dệt; tấm trướng treo tường làm bằng vải; vải lụa dệt có dạng bức tranh (vải 
vóc); nỉ; khăn tay bỏ túi bằng vải; tấm trải phủ giường; chăn bông; vỏ đệm; khăn trải 
giường bằng vải lanh; đồ bằng vải dùng cho giường; vỏ bọc ngoài [vỏ rời] dùng cho đồ 
đạc; rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới; rèm tắm bằng vải hoặc nhựa.  

 

Nhóm 25: Quần áo, giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn choàng; ca 
vát; khăn quàng cổ; dải đeo quần, tất; thắt lưng [trang phục]; quần đùi nịt bụng cho phụ 
nữ.  
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(210) 4-2014-16199 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 2014-027701 09.04.2014 JP 
(540) 

 

(731) MIKI PULLEY CO., LTD.  (JP) 
461 Imai-Minamicho, Nakahara-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8577, 
Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Cơ cấu ghép nối dùng cho máy (không dùng cho xe cộ mặt đất); khớp nối trục 
dùng cho máy móc [xin hưởng quyền ưu tiên theo Đơn ưu tiên số 2014 - 027701 nộp tại 
Nhật Bản]; thiết bị kẹp đỡ dùng cho máy công cụ. 

 

 
(210) 4-2014-16202 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 7.15.6; A14.1.19 
(591) Đỏ, bạc, xanh lam, xanh cô ban, mong 

két, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng Ngọc 

Sơn   (VN) 

Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
Biên Hòa, xã Ngọc Sơn, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn; đồ dùng bằng sắt và inốc: chấn song bằng sắt và inốc.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép, cửa kính. 
 
 

(210) 4-2014-16209 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất Hoàng Anh  

(VN) 

Xóm 10, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, 
tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm lò xo, đệm mút, đệm rơm, đệm bông ép, đệm nước, gối.  
 

Nhóm 24: Chăn, tấm trải phủ giường, khăn phủ giường, vỏ đệm, vỏ gối, khăn phủ gối.  
 

 
(210) 4-2014-16338 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Cát Miên  (VN)

Lô 116 KDC 2 đường N24, phường An 
Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ giải khát. 
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(210) 4-2014-16402 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 24.15.2; 1.15.3 

(591) Xám, đỏ, xanh biển 

(731) Công ty cổ phần tổng công 

ty Vĩnh Phú  (VN) 

Số 990 (lầu 2), xa lộ Hà Nội, KP 2, 

phường Bình Đa, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai 
 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, ô tô tải, động cơ máy kéo. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (máy móc và thiết bị phụ tùng máy 

xây dựng, máy khai khoáng, ô tô và phụ tùng, các bộ phận của ôtô và xe có động cơ, dầu 

nhớt mỡ công nghiệp); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt 

hành chính các đơn đặt hàng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ xây lát; lắp đặt, bảo dưỡng và 

sửa chữa máy móc.  
 

Nhóm 39: Cho thuê xe; vận chuyển bằng xe buýt; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; vận tải 

bằng taxi; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa.  
 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 

thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, thiết bị điện, 
hóa chất. 

 

 
(210) 4-2014-16430 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Công 

Nha  (VN) 

47 Tây Sơn, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận hút sâu dùng cho máy bơm giếng khoan (bộ phận của máy bơm). 
 

Nhóm 19: Nối bằng nhựa cứng (dùng để nối các đoạn ống nhựa) như: nối chữ T; nối chữ 

N; nối chữ Y; nối chữ thập; nối có ren; nối lơi (dùng để nối các góc từ 90o - 180o). 

 

Nhóm 20: Van nhựa. 
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(210) 4-2014-16482 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.11.3; 26.1.1; 25.1.6; A26.11.12
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây tươi, xanh 

dương, vàng, trắng 
(731) Tổ liên kết sản xuất giống 

lúa nếp Chí Tâm  (VN) 

ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống lúa. 

 

 
(210) 4-2014-16504 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, xanh nước biển, trắng 
(731) Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế   (VN)

Số 48B phố Tăng Bạt Hổ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16523 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; 19.7.1; 26.13.1; A5.1.6 
(591) Vàng, xám, đen, trắng 
(731) GAS FAMILIA S.R.O.   (SK) 

Presovska 8, SK-06401 Stara Lubovna, 
Slovak republic  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốt ca. 
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(210) 4-2014-16530 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

điện tử & quảng cáo Thông 

Minh  (VN) 

Căn hộ số 01, lô A2 khu ĐT Nghĩa Đô- 
Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động thương mại điện tử (gồm website thương mại điện tử và sàn giao 
dịch thương mại điện tử); hoạt động thương mại điện tử (gồm website thương mại điện tử 
và sàn giao dịch thương mại điện tử) liên quan đến giao dịch mua, bán, đặt vé máy bay, 
dịch vụ cho phép đặt chỗ khách sạn thông qua thương mại điện tử (bản chất là điều hành 
trang web vì mục đích kinh doanh); dịch vụ đấu giá tour. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ đặt vé máy báy; phòng vé máy bay; dịch vụ đặt chỗ vận chuyển; dịch 
vụ vận chuyển khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ tổ chức và điều hành 
chuyến du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ (du lịch). 
 

 
(210) 4-2014-16531 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

điện tử & quảng cáo Thông 

Minh  (VN) 

Căn hộ số 01, lô A2 khu ĐT Nghĩa Đô- 
Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động thương mại điện tử (gồm website thương mại điện tử và sàn giao 
dịch thương mại điện tử); hoạt động thương mại điện tử (gồm website thương mại điện tử 
và sàn giao dịch thương mại điện tử) liên quan đến giao dịch mua, bán, đặt vé máy bay, 
dịch vụ cho phép đặt chỗ khách sạn thông qua thương mại điện tử (bản chất là điều hành 
trang web vì mục đích kinh doanh); dịch vụ đấu giá tour. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đặt vé máy bay; phòng vé máy bay; dịch vụ đặt chỗ vận chuyển; dịch 
vụ vận chuyển khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ tổ chức và điều hành 
chuyến du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ (du lịch). 
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(210) 4-2014-16532 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Xanh da trời, da cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

điện tử & quảng cáo Thông 

Minh  (VN) 

Căn hộ số 01, lô A2 khu ĐT Nghĩa Đô- 
Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động thương mại điện tử (gồm website thương mại điện tử và sàn giao 

dịch thương mại điện tử); hoạt động thương mại điện tử (gồm website thương mại điện tử 
và sàn giao dịch thương mại điện tử) liên quan đến giao dịch mua, bán, đặt vé máy bay, 
dịch vụ cho phép đặt chỗ khách sạn thông qua thương mại điện tử (bản chất là điều hành 
trang web vì mục đích kinh doanh); dịch vụ đấu giá tour. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đặt vé máy bay; phòng vé máy bay; dịch vụ đặt chỗ vận chuyển; dịch 
vụ vận chuyển khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ tổ chức và điều hành 
chuyến du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ (du lịch). 

 
 

(210) 4-2014-16768 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) 1. Phan Tất Thứ   (VN) 

Tổ 70, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

2. Thái Hồng Lam  (VN) 

Xóm 10, thôn Bình Vọng, xã Bình Vọng, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 42: Tư vấn về bảo vệ môi trường; kiểm soát chất lượng; nghiên cứu kỹ thuật, khoa 
học và công nghệ; tạo kiểu dáng công nghiệp.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn, cung cấp chỗ ở tạm thời.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi động vật; dịch vụ làm vườn; dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản; 
dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây.  
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(210) 4-2014-16778 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(591) Xanh lá cây 
(731) Giang Thúy Nghĩa  (VN) 

51/4 đường Âu Cơ, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy in; bán buôn vật liệu xây dựng, bán buôn thiết bị máy móc 
ngành in; bán buôn nguyên vật liệu ngành quảng cáo; bán buôn mực in; bán buôn phụ 
kiện máy in.  

 

 
(210) 4-2014-16875 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Màu cam, đỏ đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ nhà 

hàng Nhật Anh  (VN) 

74/10A Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống, giải khát.  
 
 

(210) 4-2014-16898 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.1; 4.3.3; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Hoàng Quân  (VN) 

Số 1, ngách 19/2, đường Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 04: Nến (thắp sáng); nến dùng cho cây thông giáng sinh; nến thơm; đèn nến dùng 
cho lễ giáng sinh; dầu đèn (dùng để thắp sáng); dầu parafin (dùng để thắp sáng). 

 

 
(210) 4-2014-16989 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) CAMBRO MANUFACTURING 
COMPANY  (US) 
5801 Skylab Road, Huntington Beach, 
California 92647-2056, U.S.A 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 20: Bàn ăn; giá để đồ đạc dạng thanh phiến; giá và kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng 
hoá; thùng bằng chất dẻo và nắp đậy của nó để đóng hàng thực phẩm; nắp đậy cho đồ 
chứa đựng không bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển); giá đồ đạc; giá để bát đĩa. 

 

Nhóm 21: Bình và lọ để đựng; hộp đựng thức ăn và đồ uống và nắp đậy không bằng kim 
loại quý; đồ chứa đựng thức ăn và đồ uống và nắp đậy không bằng kim loại quý; lồng bàn 
và nắp đậy đồ ăn; nắp đậy đĩa ăn; đồ chứa đựng thức ăn và đồ uống cách nhiệt và nắp đậy 
không bằng kim loại quý; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa không bằng kim loại quý; lọ 
đựng gia vị; lọ đựng muối ăn không bằng kim loại quý; lọ đựng ớt và hạt tiêu không bằng 
kim loại quý; thùng rác; hộp đựng bột nhào làm bánh pizza; khay, hộp đựng rau quả trong 
tủ lạnh; khay, hộp đựng nông sản thực phẩm trong tủ lạnh; ấm và bình không làm bằng 
kim loại quý; chảo; cốc đong dùng trong nhà bếp; muôi và muỗng để múc thức ăn; dụng 
cụ nhà bếp phục vụ ăn uống; muôi kẹp lấy thức ăn; bàn xẻng [dụng cụ nhà bếp]; cốc 
không làm bằng kim loại quý; đĩa nhỏ, nông không làm bằng kim loại quý; cốc vại, ca 
không làm bằng kim loại quý; cốc vại không có tay cầm không làm bằng kim loại quý; ly 
và cốc thủy tinh; ly, cốc nhỏ có chân không làm bằng kim loại quý; đồ sành sứ như cốc, 
chén, bình, lọ; bát ăn không làm bằng kim loại quý; bát ăn to không làm bằng kim loại 
quý; đĩa ăn không làm bằng kim loại quý; bình đựng đồ uống không làm bằng kim loại 
quý; bình đựng cà phê không làm bằng kim loại quý; ấm trà không làm bằng kim loại 
quý; phích chân không cách nhiệt; bình đựng nước uống dùng trong bữa ăn; bình rót 
không làm bằng kim loại quý; thùng giữ lạnh cho rượu không dùng điện; thùng xô giữ 
lạnh cho rượu bằng đá lạnh; xô đựng đá lạnh; khay, hộp thức ăn và nắp dùng được với lò 
vi sóng; chày đập không dùng điện; dụng cụ đánh kem, không sử dụng điện cho mục đích 
gia dụng; nồi nấu không dùng điện; chảo; vỉ nướng [dụng cụ nấu nướng]; máy trộn khuấy 
không chạy điện cho mục đích gia dụng; dụng cụ xay cho mục đích gia đình, vận hành 
bằng tay; bát đĩa bằng sành sứ; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng không làm bằng kim loại 
quý; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp không làm bằng kim loại quý; khay phục vụ đồ ăn 
uống, không dùng trong nhà, không làm bằng kim loại quý.  

 
 

(210) 4-2014-17015 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Nguồn Sống 

Việt  (VN) 

237 đường số 9A khu dân cư Trung Sơn, 
ấp 4, Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy và công cụ: máy trồng rau, máy rửa rau, máy hút bụi, máy rửa chén bát.  
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh: máy điều hòa không khí; đồ sưởi ấm giường; 
bình nước nóng; lồng sưởi bằng điện hoặc không bằng điện; đệm và chăn được làm nóng 
bằng điện, không dùng cho mục đích y tế; ấm điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; quạt 
điện. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc: đồ lau dọn; sợi thép rối; 
thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); dụng cụ và đồ chứa 
dùng cho gia đình và bếp nóc như nồi, xoong, chảo, xô, chậu bằng tôn, nhôm chất dẻo 
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hoặc bằng các vật liệu khác; máy và thiết bị vận hành bằng tay loại nhỏ dùng để băm, 
thái, ép; lược điện; giá (đế, khay) để bình, đĩa.  

 

 
(210) 4-2014-17132 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Văn Kiết Tường  

(VN) 

155 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận 
Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy xay thịt; máy rửa chén; máy nghiền gia dụng chạy bằng 
điện; máy nghiền bột; máy ép trái cây. 

 

Nhóm 09: Phích cắm điện; cầu dao tự động; công tắc điện; tụ điện, ổ cắm; tủ điện. 
 

Nhóm 11: Máng đèn huỳnh quang; bóng đèn compact; bếp ga; bộ van dây ngắt gas (bộ 
phận của bếp ga); nồi cơm điện; bình đun nước siêu tốc; lò nướng, bình thủy điện. 

 

Nhóm 21: Xoong nồi (không dùng điện); chảo (không dùng điện); siêu đun nước (không 
dùng điện); cây lau sàn; phích; dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn. 

 

 
(210) 4-2014-17224 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 1.15.11; 6.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xanh nước biển 

nhạt, xanh nước biển đậm 
(731) COLD ROCK MANAGEMENT PTY 

LTD.   (AU) 
Level 9, 616 St Kilda Road, Melbourne, 
Victoria, Australia, 3004.  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa khuấy/cốc kem lỏng. 
 

Nhóm 30: Chất liên kết cho kem lạnh; kem lạnh sữa; kem lạnh; kem lạnh tráng miệng; 
bột kem lạnh; các sản phẩm kem lạnh; chất liên kết để làm kem lạnh; bột để làm kem 
lạnh; bột cho kem lạnh; chế phẩm để làm kem lạnh; kem lạnh trên cơ sở sữa chua (kem 
lạnh là chủ yếu); bánh kẹo đông lạnh; đá nước (đá lạnh ăn được); kem trái cây (đá lạnh); 
bánh kem lạnh; kem nước quả; bánh quế; sữa chua đông lạnh (dạng kem).  

 

Nhóm 35: Quản lý công việc kinh doanh quyền thương mại; dịch vụ cố vấn kinh doanh 
liên quan tới việc thiết lập quyền thương mại; dịch vụ cố vấn kinh doanh liên quan tới việc 
điều hành quyền kinh doanh; hỗ trợ kinh doanh liên quan tới việc thiết lập quyền kinh 
doanh; cung cấp hỗ trợ (kinh doanh) trong việc thiết lập quyền kinh doanh; cung cấp hỗ 
trợ (kinh doanh) trong việc điều hành quyền kinh doanh; quản lý một doanh nghiệp bán lẻ 
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cho ngườì khác; dịch vụ bán lẻ cho các sản phẩm: chất liên kết cho kem lạnh, kem lạnh 
sữa, kem lạnh, kem lạnh tráng miệng, bột kem lạnh, các sản phẩm kem lạnh, chất liên kết 
để làm kem lạnh, bột để làm kem lạnh, bột cho kem lạnh, chế phẩm để làm kem lạnh, 
kem lạnh trên cơ sở sữa chua (kem lạnh là chủ yếu), bánh kẹo đông lạnh, đá nước (đá lạnh 
ăn được), kem trái cây (đá lạnh), đồ uống ướp- lạnh, bánh kem lạnh, kem nước quả, trái 
cây xay/nước sinh tố, sữa khuấy/cốc kem lỏng, bánh quế, sữa chua đông lạnh (dạng kem), 
xúc xích nóng; bán lẻ hàng hóa (bởi bất kỳ phương tiện nào) cho các sản phẩm: chất liên 
kết cho kem lạnh, kem lạnh sữa, kem lạnh, kem lạnh tráng miệng, bột kem lạnh, các sản 
phẩm kem lạnh, chất liên kết để làm kem lạnh, bột để làm kem lạnh, bột cho kem lạnh, 
chế phẩm để làm kem lạnh, kem lạnh trên cơ sở sữa chua (kem lạnh là chủ yếu), bánh kẹo 
đông lạnh, đá nước (đá lạnh ăn được), kem trái cây (đá lạnh) đồ uống ướp lạnh, bánh kem 
lạnh, kem nước quả, trái cây xay/nước sinh tố, sữa khuấy/cốc kem lỏng, bánh quế, sữa 
chua đông lạnh (dạng kem), xúc xích nóng; bán lẻ siêu thị cho các sản phẩm: chất liên kết 
cho kem lạnh, kem lạnh sữa, kem lạnh, kem lạnh tráng miệng, bột kem lạnh, các sản 
phẩm kem lạnh, chất liên kết để làm kem lạnh, bột để làm kem lạnh, bột cho kem lạnh, 
chế phẩm để làm kem lạnh, kem lạnh trên cơ sở sữa chua (kem lạnh là chủ yếu), bánh kẹo 
đông lạnh, đá nước (đá lạnh ăn được), kem trái cây (đá lạnh), đồ uống ướp lạnh, bánh kem 
lạnh, kem nước quả, trái cây xay/nước sinh tố, sữa khuấy/cốc kem lỏng, bánh quế, sữa 
chua đông lạnh (dạng kem), xúc xích nóng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm mang đi (do nhà hàng thực hiện), bao gồm kem 
lạnh mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà, phê; dịch 
vụ cung cấp kem lạnh trong nhà (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2014-17243 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; A26.11.9; A25.7.21 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, tím, đen 
(731) DEZAN SHIRA & ASSOCIATES 

LIMITED  (HK) 
Unit 1618, 16/F., Miramar Tower, 132 
Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính điện tử và các thiết bị ngoại vi; phim dương bản (nhiếp ảnh); kính 
râm; máy lập hóa đơn; thiết bị giảng dạy. 

 

Nhóm 16: Các sản phẩm giấy dùng hàng ngày, văn phòng; các ấn phẩm in bao gồm sách, 
tạp chí (xuất bản định kỳ), bản tin; văn phòng phẩm. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm xuất bản tài liệu quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; tư 
vấn quản lý nguồn nhân lực; kế toán; các vấn đề văn phòng cụ thể gồm quản lý hồ sơ 
(trên máy vi tính). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản; giáo dục và đào tạo; tổ chức hội nghị; dịch thuật; thông tin 
giải trí. 
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(210) 4-2014-17251 (220) 28.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Khuê Văn  (VN)

221E/11 Trần Huy Liệu, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2014-17259 (220) 28.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, đen, xám 
(731) Công ty TNHH Di Trú  (VN)

Tầng 4, tòa nhà Michinco Building, 444 
Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý doanh nghiệp; dịch vụ giới thiệu việc làm; cung ứng lao động 
tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn nhân lực, dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp; 
nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; đấu giá; dịch vụ đánh máy; dịch vụ soạn thảo 
văn bản;  dịch vụ tiếp thị.  

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư.  
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và 
tổ chức tua du lịch; dịch vụ làm thủ tục visa.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội thảo; dịch vụ tư vấn du học; Dịch vụ dịch thuật.  
 

 
(210) 4-2014-17262 (220) 28.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.3.13; 3.7.17 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Hoằng Quân  

(VN) 

105 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành ảnh, trang thiết bị ngành ảnh; mua bán máy tính, linh 
kiện máy tính; mua bán linh kiện điện tử: linh kiện máy ảnh, linh kiện ống kính, linh kiện 
đèn studio, linh kiện điện thoại di động, trang thiết bị điện tử: tai nghe, micro, điều khiển 
(remot), điện thoại di động, đồng hồ; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng; đại lý ký gửi hàng hóa: vật tư ngành ảnh, trang thiết bị ngành ảnh.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa trang thiết bị ngành ảnh, trang thiết bị điện tử, đồng hồ; sửa chữa máy 
tính; sửa chữa điện thoại di động.  
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(210) 4-2014-17274 (220) 28.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH quan hệ quốc 

tế Việt Thái  (VN) 

Số 7 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng ô tô xe máy; nhông xích, má phanh; dây phanh; dây ga. 
 

 
(210) 4-2014-17300 (220) 28.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Tín Phát  (VN)

Số 151 đường 23 Tháng 8, phường 7, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy cụ thể là: cần số; dây phanh (dây thắng); dây ga; khóa cổ 
(thuộc nhóm này); chân chống.  

 

 
(210) 4-2014-17360 (220) 29.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng Gia Thành  (VN) 

126/6 Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; hóa chất chống thấm; chế phẩm hóa học để sản xuất 
sơn; chất làm cứng nền, sàn công nghiệp (hóa chất dùng trong công nghiệp); dung môi 
cho sơn, sơn dầu, vecni.  

 

Nhóm 35: Mua bán: các loại gỗ (trừ các loại gỗ cấm mua bán), giường, bàn, ghế, tủ, đồ 
nội thất, vật liệu xây dựng, hóa chất công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2014-17371 (220) 29.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.9; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.9 
(731) EXXON MOBIL CORPORATION  (US) 

5959 Las Colinas Boulevard Irving, Texas 
75039-2298, United States Of America 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Axit neo decanoic được sử dụng như  chất trung gian hóa học trong các sản 
phẩmsau: chất ức chế ăn mòn. chất làm tăng và làm giám bọt: nước hoa, nước thơm, mỹ 
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phẩm - dầu gia công kim loại, dầu tổng hợp có thể hòa tan, tác nhân dùng dÓ tách kim 
loại, thuốc trừ sâu (chất diệt khuẩn chất làm rụng lá, chất diệt cỏ, chất diệt côn  trùng, 
thuốc diệt nấm, thuốc trừ rệp), dược phẩm, chất làm mềm dẻo, chất ổn định vinyl, chất 
hoạt động bề mặt dầu nhờn tổng hợp, và các sản phẩm tương tự, rượu triđexyl được sử 
dụng như chất trung gian hóa học trong các sản phẩm sau: chất làm mềm dẻo, chất ổn 
định, chất có hoạt tính bề mặt: dầu bôi trơn, chất đốt, mỡ, dầu nhờn tổng hợp, dầu nhờn 
dùng trong dệt may, mỹ phẩm, các vật dụng vệ sinh, nước hoa, hóa chất nông nghiệp, chất 
dịch tụ và các sản phẩm tương tự, dung môi được sử dụng trong các sản phẩm sau: chất 
kết dính, dược phẩm, nước hoa, dầu gia công kim loại, thuốc trừ sâu, chất bịt kín, dầu 
nhờn dùng trong dệt may và các sản phẩm tương tự; polyme, cụ thể là nhựa dẻo và nhựa 
dính chứa hydro cacbon để sử dụng chung trong công nghiệp; polybutylen để sử dụng 
trong việc sản xuất chất kết dính, chất gắn, chất bao phủ, chất bịt kín, tấm mái lợp, mặt từ 
tính, bao bì dược phẩm, bọc ống, hỗn hợp sáp, chất phụ gia, cáp cách điện và cách nhiệt, 
sản phẩm cơ khí và hỗn hợp polyolefin. 

 

Nhóm 03: dung dịch để giặt khô 
 

Nhóm 04: Xăng. 
 

Nhóm 17: Cao su tổng hợp để sử dụng trong sản xuất lốp xe, săm, bịt thân xe, thắt lưng, 
vòi, con dấu, rãnh giữ kính, sản phẩm cơ khí, vật liệu bao phủ cáp điện, tấm mái lợp, vòi 
tưới cây, vật liệu cách âm, chất kết dính, vật cản va đập, bảng điều khiển, vỏ máy tính, 
linh kiện điện tử, giày trượt tuyết, sáp trộn, nguyên liệu làm kẹo cao su và trong lĩnh vực 
nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2014-17374 (220) 29.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Lâm  (VN) 

Số 169, tổ dân phố Ngọc Trục, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chế phẩm màu(vecni).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường.  
 
 

(210) 4-2014-17377 (220) 29.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.17.11; 1.5.1 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và đầu tư CCA Miền 

Nam  (VN) 

Số 2/12 đường TL40, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất; chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng. 
 
 

(210) 4-2014-17400 (220) 29.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Cơ sở sản xuất Nguyễn Huy 

Tuấn   (VN) 

Tổ dân phố Công Bình , thị trấn Thanh 
Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, mộc mỹ nghệ: giường; tủ; bàn; ghế; kệ.  
 
 

(210) 4-2014-17430 (220) 29.07.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.4.3; A1.1.10; 1.1.15 

(731) Công ty cổ phần phát triển 

năng lượng Đa Quốc Gia  (VN) 

Tổ dân phố số 3, phường Yên Nghĩa, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt thiết bị điện. 
 
 

(210) 4-2014-17441 (220) 29.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.3.2 
(591) Đỏ, đỏ đậm, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH DOFY phát triển 

thể thao   (VN) 

Tầng 5, 71 Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý ký gửi và xuất nhập khẩu các sản phẩm trang thiết bị 
và dụng cụ thể dục thể thao, lương thực, thực phẩm, các sản phẩm quần áo, giày dép, tất 
chân, bình nước uống, áo mưa, thảm tập yoga, khăn tắm, khăn mặt, túi thể thao, dải cuốn 
băng tay dùng trong môn đấm bốc, hóa mỹ phẩm; dịch vụ môi giới, xúc tiến thương mại; 
dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ tổ chức giới thiệu sản phẩm. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ thể thao; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ tổ chức triển lãm 
nhằm mục đích văn hóa, giáo dục; dịch vụ tổ chức sự kiện văn hoá, giáo dục và thể thao. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn và chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2014-17481 (220) 29.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Đặng Hương Quỳnh Anh  (VN)

Số nhà 6, đường Chi Lăng, thị trấn Hữu 
Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

Nhóm 29: Thực phẩm đóng hộp bằng thịt, rau, củ, quả.  
 

 
(210) 4-2014-17573 (220) 30.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.12; A5.1.16; A5.1.5 
(731) AIMERY PRODUCTS LIMITED   (HK) 

Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, 
World Finance Centre, Harbour City, 17 
Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; cùi của trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; 
mứt nhão; bơ dừa; nước rau ép dùng để nấu nướng; dầu dừa; nước quả nấu đông; dầu ăn; 
dừa sấy khô.  

 

Nhóm 32: Chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có 
cồn; nước ép rau [đồ uống]; nước quả [đồ uống] ; đồ uống không có cồn; nước uống có 
gaz; nước ép trái cây; mật hoa quả, không có cồn; nước [đồ uống]; nước sinh tố.  

 
 

(210) 4-2014-17574 (220) 30.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.1.1; A1.1.10; A25.7.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

kỹ thuật cao Nông Phát   (VN) 

112 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, đất sạch trồng cây. 
 

Nhóm 31: Các sản phẩm nông nghiệp (không chế biến) cụ thể là: quả dưa lưới, quả  dừa, 
quả thanh long, quả dưa hấu, quả bưởi, quả xoài. 
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(210) 4-2014-17580 (220) 30.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.3.2; 1.7.6; A1.1.20 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Hợp tác xã Kim Hưng  (VN)

Số 50, khu vực Thạnh Mỹ, phường 
Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ (dùng để trang trí) làm bằng gỗ, mây, tre lá, lục 

bình, bẹ chuối. 
 

Nhóm 40: Gia công đồ thủ công mỹ nghệ theo đơn đặt hàng của người khác. 
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề. 
 

 
(210) 4-2014-17616 (220) 31.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Chu Văn Hạnh  (VN) 

Số nhà 37, ngách 48, ngõ 195, phố Vũ 
Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước; vòi hoa sen; vòi xịt; bình nước nóng cho nhà tắm; bồn rửa; đèn sưởi 
nhà tắm.  

 

Nhóm 20: Gương soi nhà tắm 
 

Nhóm 21: Vật dụng giữ giấy vệ sinh; giá để cốc đánh răng; vòng và giá treo khăn; kệ kính 
(dùng trong nhà tắm/nhà vệ sinh); giá giữ xà phòng.  

 

 
(210) 4-2014-17706 (220) 31.07.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH gốm sứ Tinh Vân  

(VN) 

Số nhà 17, đường 19/5, xóm 3, xã Bát 
Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng gốm sứ. 
 

Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng gốm sứ bao gồm: tác phẩm nghệ thuật bằng gốm 
sứ, lọ hoa, tượng sứ, chậu cảnh, bát đĩa, đồ gốm sứ dùng trong gia đình. 
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(210) 4-2014-17712 (220) 01.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ Thái Sơn  (VN) 

Số 99B, tổ 70, Hồ Quỳnh, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy kế toán (máy cộng tiền hàng được đặt ở các siêu thị, cửa hàng); máy vi 
tính; phần mềm máy tính và chương trình máy vi tính (đã ghi sẵn); đĩa mềm (đĩa vi tính); 
đĩa từ (đĩa vi tính). 

 

Nhóm 35: Kế toán, lập các thống kê kế toán; quản lý cơ sở dữ liệu trong máy tính, dịch vụ 
thương mại điện từ (quảng cáo sản phẩm trên mạng cho khách nhằm để bán hàng); dịch 
vụ uỷ thác xuất nhập khẩu; đánh giá thuế phải nộp; cho thuê máy và thiết bị văn phòng 
(trừ máy fax và máy vi tính). 

 

Nhóm 36: Môi giới hải quan; nhận ủy thác của doanh nghiệp khai thủ tục hải quan.  
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; 
truyền nhận dữ liệu điện tử, thông tin liên lạc bằng điện báo; thông tin liên lạc bằng điện 
thoại; dịch vụ điện báo.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ tạo và duy trì trang web cho người 
khác, thiết kế hệ thống máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ cung cấp công 
cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-17713 (220) 01.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Diệp  (VN) 

Số 83 Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Sản phẩm từ kim loại vàng - đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2014-17724 (220) 01.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Vàng, vàng cam, đỏ, xám 
(731) Trần Thị Thuỳ Dung  (VN)

Ngõ 164 SN 99C Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, đồ gia dụng cụ thể là xoong, chảo, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-17727 (220) 01.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.9; 26.4.2 
(591) Xám, đen, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên BKSHOP  (VN) 

138 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón. 
 
 

(210) 4-2014-17745 (220) 01.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 1.15.15; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Vàng, đen, trắng, vàng đồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Young Bee  (VN) 

70/9/7 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong; sáp ong; keo ong. 
 
 

(210) 4-2014-17749 (220) 01.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá, vàng nhạt, xanh đen, trắng 
(731) Trần Đình Đức   (VN) 

Phòng 2306, tòa nhà Thủy Lợi, đường Lê 
Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ (du lịch); dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2014-17803 (220) 01.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1 
(731) Công ty TNHH Mai Sáng  (VN)

Số 6, ngõ 20, phố Đại La, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy in 3D, máy scan 3D, vật liệu in 3D.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in 3D; dịch vụ scan 3D; gia công tạo máy móc (máy in 3D) theo đơn 
đặt hàng của người khác.  
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(210) 4-2014-17806 (220) 01.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Xanh dương, xanh rêu, vàng ánh kim 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Chất lượng Năm Sao  (VN) 

Số 68 đường số 7, KDC Phú Mỹ, phường 
Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thủy sản.  
 

 
(210) 4-2014-17844 (220) 01.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; A26.11.9 
(591) Đen, xám 
(731) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) 

LLC  (US) 
2301 Ravine Way, 60025 Glenview, 
Illinois, U.S.A 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; nước thơm; hương liệu dùng cho thực phẩm làm từ tinh dầu. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc lá điếu, xì gà, xì gà nhỏ hở hai đầu không chứa thuốc 
hoặc có chứa thuốc dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 09: Pin điện và pin sạc, bộ sạc USB, bộ nắn điện và ắc qui dùng cho thuốc lá điếu 
điện tử, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử và tẩu hút thuốc lá điện tử. 

 

Nhóm 10: ống hít chứa và không chứa chất nicôtin, cho mục đích y tế,  tẩu hút thuốc lá 
không chứa thuốc lá hoặc có chứa thuốc lá cho mục đích y tế; lọ thơm và hộp thơm dùng 
trong các thiết bị điện tử thay thế thuốc lá điếu, xì gà, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu và tẩu hút 
thuốc lá không chứa thuốc lá hoặc có chứa thuốc lá cho mục đích y tế; hộp chất lỏng cho 
thuốc lá điếu, xì gà, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu và tẩu hút thuốc lá không chứa thuốc lá 
hoặc có chứa thuốc lá cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Hương liệu dạng lỏng cho thực phẩm (trừ tinh dầu). 
 

Nhóm 34: Vật dụng dành cho người hút thuốc lá bao gồm giấy cuốn thuốc lá dạng tập 
hoặc dạng ống, hộp tự động cuốn thuốc lá, máy cuốn thuốc lá, máy làm đầy thuốc lá dạng 
ống, đầu lọc thuốc lá, hộp đựng kim loại; sản phẩm thay thế thuốc lá; thuốc lá điếu, xì gà, 
xì gà nhỏ hở hai đầu và tẩu hút thuốc điện tử; thuốc lá điếu chứa sản phẩm thay thế thuốc 
lá, không dùng cho mục đích y tế; ống hít dạng hơi thay thế thuốc lá, không dùng cho 
mục đích y tế; thuốc lá điếu điện tử dùng thay thế cho dạng thuốc lá truyền thống; các bộ 
phận và phụ kiện cho thuốc lá điện tử, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử và tẩu 
hút thuốc điện tử, cụ thể là ống có chứa hoặc không chứa chất nicôtin, ống chất lỏng có 
chứa hoặc không chứa chất nicôtin, máy lọc, nút và ống xịt; bao thuốc lá hoặc hộp thuốc 
lá điếu, xì gà, xì gà nhỏ hở hai đầu và tẩu hút thuốc điện tử; bao, dụng cụ giữ thuốc lá và 
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hộp đựng cho người hút thuốc, được thiết kế để chứa bộ thuốc lá gồm thuốc lá điếu điện 
tử, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử và tẩu hút thuốc điện tử, phụ tùng thay thế 
của chúng; hương liệu chất lỏng của chúng, pin của chúng; thuốc lá, cụ thể là thuốc lá để 
hút, thuốc lá điếu; chất lỏng cho thuốc lá điếu điện tử và ống hít, có chứa hoặc không 
chứa chất nicôtin, tỏa ra mùi hương khi làm nóng, bình xịt (sprayers), ống xịt 
(cartomisers) và ống phun (atomisers) cho thuốc lá điếu điện tử, xì gà điện tử, xì gà nhỏ 
hở hai đầu điện tử và tẩu hút thuốc điện tử; các thiết bị điện tử thay thế cho thuốc lá điếu 
và xì gà. 

 

 
(210) 4-2014-17845 (220) 01.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 012566816 05.02.2014 EM 
(540) 

 

(531) 2.1.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) 

LLC  (US) 
2301 Ravine Way, 60025 Glenview, 
Illinois, U.S.A 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; nước thơm; hương liệu dùng cho thực phẩm làm từ tinh dầu. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc lá điếu, xì gà, xì gà nhỏ hở hai đầu không chứa thuốc lá 
hoặc có chứa thuốc lá cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 09: Pin điện và pin sạc, bộ sạc USB, bộ nắn điện và ắc qui dùng cho thuốc lá điếu 
điện tử, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử và tẩu hút thuốc lá điện tử. 

 

Nhóm 10: ống hít chứa và không chứa chất nicôtin, cho mục đích y tế,  tẩu hút thuốc lá 
không chứa thuốc lá hoặc có chứa thuốc lá cho mục đích y tế; lọ thơm và hộp thơm dùng 
trong các thiết bị điện tử thay thế thuốc lá điếu, xì gà, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu và tẩu hút 
thuốc lá không chứa thuốc lá hoặc có chứa thuốc lá cho mục đích y tế; hộp chất lỏng cho 
thuốc lá điếu, xì gà, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu và tẩu hút thuốc lá không chứa thuốc lá 
hoặc có chứa thuốc lá cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Hương liệu dạng lỏng cho thực phẩm (trừ tinh dầu). 
 

Nhóm 34: Vật dụng dành cho người hút thuốc lá bao gồm giấy cuốn thuốc lá dạng tập 
hoặc dạng ống, hộp tự động cuốn thuốc lá, máy cuốn thuốc lá, máy làm đầy thuốc lá dạng 
ống, đầu lọc thuốc lá, hộp đựng kim loại; sản phẩm thay thế thuốc lá; thuốc lá điếu, xì gà, 
xì gà nhỏ hở hai đầu và tẩu hút thuốc điện tử; thuốc lá điếu chứa sản phẩm thay thế thuốc 
lá, không dùng cho mục đích y tế; ống hít dạng hơi thay thế thuốc lá, không dùng cho 
mục đích y tế; thuốc lá điếu điện tử dùng thay thế cho dạng thuốc lá truyền thống; các bộ 
phận và phụ kiện cho thuốc lá điện tử, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử và tẩu 
hút thuốc điện tử, cụ thể là ống có chứa hoặc không chứa chất nicôtin, ống chất lỏng có 
chứa hoặc không chứa chất nicôtin, máy lọc, nút và ống xịt; bao thuốc lá hoặc hộp thuốc 
lá điếu, xì gà, xì gà nhỏ hở hai đầu và tẩu hút thuốc điện tử; bao, dụng cụ giữ thuốc lá và 
hộp đựng cho người hút thuốc, được thiết kế để chứa bộ thuốc lá gồm thuốc lá điếu điện 
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tử, xì gà điện tử, xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử và tẩu hút thuốc điện tử, phụ tùng thay thế 
của chúng; hương liệu chất lỏng của chúng, pin của chúng; thuốc lá, cụ thể là thuốc lá để 
hút, thuốc lá điếu; chất lỏng cho thuốc lá điếu điện tử và ống hít, có chứa hoặc không 
chứa chất nicôtin, tỏa ra mùi hương khi làm nóng, bình xịt (sprayers), ống xịt 
(cartomisers) và ống phun (atomisers) cho thuốc lá điếu điện tử, xì gà điện tử, xì gà nhỏ 
hở hai đầu điện tử và tẩu hút thuốc điện tử; các thiết bị điện tử thay thế cho thuốc lá điếu 
và xì gà. 

 

 
(210) 4-2014-17846 (220) 01.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5 
(731) JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC  

(AE) 
PO Box 73137, Al Sufouh Area, Dubai , 
United Arab Emirates  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quan hệ công chúng, marketing và quảng cáo; quảng cáo công cộng; dịch vụ 
khuyến mại và marketing chỗ ở tạm thời, bao gồm các căn hộ và các căn hộ khách sạn 
được phục vụ; tư vấn thương mại; điều hành và tư vấn kinh doanh; quản lý kinh doanh; 
quản lý kinh doanh khách sạn, căn hộ và nhà hàng; dịch vụ nhượng quyền thương mại liên 
quan đến các dịch vụ trong nhóm 43 bao gồm nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ, 
nhà hàng bán thức ăn mang về, cửa hàng cà phê, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán rượu 
nhỏ, dịch vụ chuẩn bị đồ ăn và đồ uống và dịch vụ khách sạn, dịch vụ căn hộ và chỗ ở tạm 
thời có phục vụ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau vì lợi ích của khách 
hàng (không kể vận chuyển) để khách hàng dễ xem và mua các sản phẩm nước hoa, chế 
phẩm vệ sinh thân thể và mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, kem bôi da (bao 
gồm cả kem chống nắng), nến, sản phẩm dược, hàng hóa bằng ngũ kim và kim loại, dao 
kéo, sản phẩm điện, thiết bị và phụ kiện chụp ảnh và ghi hình, vật dụng quang học và kính 
râm, băng ghi âm thanh, đĩa CD, đĩa DVD, thiết bị ghi băng và băng hình, trang sức, sản 
phẩm đo thời gian và đồng hồ bấm giờ, văn phòng phẩm, xuất bản in và ấn phẩm, nhật ký 
và thiết bị tổ chức cá nhân, thiếp chúc mừng, bưu thiếp, bao gói quà và ruy băng, đồ trang 
trí nội và ngoại thất pha lê, đồ chứa đựng bằng thủy tinh, đồ sứ và đồ sành, đồ đồng, đồ 
trang trí, phụ kiện dành cho tóc, hòm mây đựng thực phẩm, các sản phẩm miếng lót, phụ 
kiên dệt may, túi, khăn trải bàn và trải giường bằng vải lanh, khăn mặt, sản phẩm da và 
sản phẩm du lịch, quần áo và phụ kiện, đồ đội đầu, đồ đi chân, thảm và chăn, ảnh chụp và 
ảnh minh họa trên sách báo, đồ chơi, trò chơi, đồ dùng để chơi và đồ thể thao, thiết bị thể 
dục, thức ăn và bánh kẹo, nước giải khát không chứa cồn, thuốc lá, sản phẩm từ lá thuốc 
lá và đồ dùng cho người hút thuốc lá; quản lý văn phòng và nhân sự; biên tập và duy trì 
thông tin trong cơ sở dữ liệu; tổ chức triển lãm và hội chợ cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; sắp xếp, tiến hành, quản lý và cung cấp các 
chương trình trao thưởng cho khách hàng trung thành bao gồm quản lý việc cung cấp 
phúc lợi và giải thưởng liên quan đến các chương trình trao thưởng cho khách hàng trung 
thành; chương trình khuyến khích người tiêu dùng; dịch vụ khuyến mại chỗ ở khách sạn, 
nhà hàng ăn uống, thức ăn, đồ uống, khu nghỉ dưỡng, suối nước khoáng, sân gôn, sự kiện 
thể thao, du lịch trọn gói, các chuyến du lịch và công viên giải trí thông qua sự quản lý 
của một chương trình giải thưởng khuyến mại; sắp xếp và tiến hành hội chợ thương mại; 
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dịch vụ cung cấp các dịch vụ nêu trên thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung 
cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; phát phiếu quà tặng có giá trị 
có liên quan đến các chương rình trao thưởng cho khách hàng trung thành; chương trình 
trao thưởng khuyến khích và có giá trì về tiền (cho mục đích khuyến mại). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ bất động sản dùng cho 
mục đích thương mại, bán lẻ và nhà ở; quản lý, điều hành và cho thuê bất động sản dùng 
cho mục đích thương mại, bán lẻ và nhà ở; dịch vụ cho thuê và cho thuê dài hạn bất động 
sản được thực hiện đối với căn hộ, dịch vụ căn hộ, biệt thự, văn phòng, thẩm mỹ viện, khu 
nghỉ dưỡng, khách sạn, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, làng mua sắm; dịch vụ 
quản lý người thuê nhà; quản lý việc cho thuê căn hộ và biệt thự; dịch vụ môi giới bất 
động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ 
quỹ đầu tư tài sản; dịch vụ tài chính liên quan đến tài sản; dịch vụ định giá tài sản; dịch vụ 
quản lý tài sản đối với tài sản bất động sản và tài sản tài chính và dịch vụ quản lý danh 
mục đầu tư tài sản; dịch vụ đầu tư tài sản đối với tài sản bất động sản và tài sản tài chính; 
dịch vụ môi giới tài sản đối với tài sản bất động sản và tài sản tài chính; dịch vụ bảo hiểm 
tài sản; dịch vụ đầu tư vốn trong lĩnh vực đất đai; dịch vụ mua lại đất đai; đánh giá, lựa 
chọn và đầu tư cho việc mua lại và phát triển bất động sản; mua lại đất đã cho thuê/mượn; 
dịch vụ tài chính và bảo hiểm có liên quan tới việc sắp xếp, tiến hành, quản lý và cung cấp 
những chương trình trao thưởng cho khách hàng trung thành; phát trái phiếu và phiếu quà 
tặng có giá trị liên quan đến các chương trình trao thưởng cho các khách hàng trung 
thành; bảo đảm tài chính; dịch vụ nhà môi giới bất động sản; môi giới chứng khoán; môi 
giới chứng khoán và trái phiếu; môi giới khách hàng; môi giới bảo hiểm; phát hành séc du 
lịch; cung cấp thông tin liên quan tới tất cả các dịch vụ nêu trên; cung cấp thông tin liên 
quan tới tất cả các dịch vụ nêu trên qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách và hàng hóa; đại lý du lịch; sắp xếp các chuyến thăm 
quan; sắp xếp các chuyến du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; cho thuê tàu thuyền; 
đặt chỗ cho các chuyến đi; bãi đỗ xe; cho thuê xe; dịch vụ lái xe; cho thuê xe hòm cao cấp 
(limousine); hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho việc vận tải và các chuyến đi; dịch vụ 
tắc xi; cung cấp thông tin du lịch bao gồm cả thông qua mang thông tin toàn cầu; dịch vụ 
cố vấn liên quan đến du lịch; thu xếp đưa đón đến và đi từ khách sạn; cho thuê bến du 
thuyền. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ đào tạo; điều hành các thiết bị đào tạo 
trong lĩnh vực lễ tân và khách sạn [không phải là dịch vụ viễn thông]; dịch vụ giải trí; tổ 
chức các hoạt động thể thao và văn hoá; cung cấp cơ sở vật chất của câu lạc bộ sức khoẻ 
và phòng tập thể dục; vận hành sân gôn (golf), cung cấp trang thiết bị cho môn ten nis; 
cung cấp trang thiết bị cho bể bơi; sắp xếp và tiến hành hội nghị, cuộc gặp mặt, triển lãm 
cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa, buổi huấn luyện, hội thảo, đại hội và các bài giảng; 
hoạt động của công viên vui chơi giải trí; xuất bản sách; cung cấp tiện nghi giải trí; cung 
cấp thông tin liên quan tới tất cả các dịch vụ trên bao gồm cả dịch vụ cung cấp thông tin 
qua mạng máy tính toàn cầu; cho thuê sân gôn (golf) 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu 
thơm phòng tắm kiểu thổ nhĩ kỳ; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cắt sửa móng 
tay; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ 
khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cung cấp thông tin về sức khỏe, thể dục 
thể hình và y tế; dịch vụ đánh giá việc tập thể dục; tư vấn chế độ ăn kiêng; dịch vụ chăm 
sóc da và sắc đẹp; dịch vụ điều trị thẩm mỹ; cung cấp dịch vụ làm sẫm màu da và cung 
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cấp thiết bị liên quan đến dịch vụ làm sẫm màu da; cung cấp dịch vụ cắt sửa móng tay và 
chăm sóc bàn chân 

 

 
(210) 4-2014-17884 (220) 04.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(531) A11.3.3; A5.5.20; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, nâu 
(731) Võ Công Việt  (VN) 

Thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu 
cà phê; trà. 

 

 
(210) 4-2014-17929 (220) 04.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ tươi 
(731) MULTI-CORPORATION (S) PTE LTD  

(SG) 
11 Tuas View Crescent, Multico 
Building, Singapore 637643 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy dùng trong ngành xây dựng và trong ngành kỹ sư xây dựng, máy tạo 
nguồn năng lượng và truyền tải (phát) điện; máy công cụ; động cơ và động cơ đầu máy 
(không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); khớp nối và bộ phận truyền động của 
máy móc (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); công cụ nông nghiệp trừ 
dụng cụ thao tác bằng tay; máy phát dòng điện; bộ phát điện; máy phát điện xoay chiều; 
thiết bị phát điện trên mặt đất cho máy bay; vỏ máy và bộ phận máy móc; máy nén khí; 
cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho 
máy, động cơ điện và động cơ; máy phát điện; động cơ và đầu máy thủy lực, không dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ phận và phụ tùng của các sản phẩm nêu trên. 

 
Nhóm 09: Bộ điều khiển điện tử dùng cho máy, động cơ điện và động cơ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý nhập khẩu; dịch vụ đại lý xuất khẩu; dịch vụ bán lẻ: máy dùng 
trong ngành xây dựng và trong ngành kỹ sư xây dựng, máy tạo nguồn năng lượng và 
truyền tải (phát) điện, máy công cụ, động cơ và động cơ đầu máy (không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ), khớp nối và bộ phận truyền động của máy móc (không 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác bằng 
tay, máy phát dòng diện, bộ phát điện, máy phát điện xoay chiều, bộ nguồn điện trên mặt 
đất cho máy bay, vỏ máy và bộ phận máy móc, máy nén khi, cơ cấu điều khiển cho máy, 
động cơ điện và động cơ, bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ, 
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bộ điều khiển điện tử dùng cho máy, động cơ điện và động cơ, máy phát điện, động cơ và 
đầu máy thủy lực, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, bộ phận và phụ tùng 
của các sản phẩm nêu trên, thiết bị dùng trong công nghiệp, ắc qui, cáp thông tin liên lạc, 
sợi cáp quang, bộ lọc (bộ phận của máy móc) và đồ ngũ kim; bán lẻ hàng hóa (bằng bất 
kỳ phương tiện gì): máy dùng trong ngành xây dựng và trong ngành kỹ sư xây dựng, máy 
tạo nguồn năng lượng và truyền tải (phát) điện, máy công cụ, động cơ và động cơ đầu 
máy (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), khớp nối và bộ phận truyền động 
của máy móc (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), công cụ nông nghiệp trừ 
dụng cụ thao tác bằng tay, máy phát dòng điện, bộ phát điện, máy phát điện xoay chiều, 
bộ nguồn điện trên mặt đất cho máy bay, vỏ máy và bộ phận máy móc, máy nén khí, cơ 
cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ, bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho máy, 
động cơ điện và động cơ, bộ điều khiển điện tử dùng cho máy, động cơ điện và động cơ, 
máy phát điện, động cơ và đầu máy thủy lực, không dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ, bộ phận và phụ tùng của các sản phẩm nêu trên, thiết bị dùng trong công nghiệp, ắc 
qui, cáp thông tin liên lạc, sợi cáp quang, bộ lọc (bộ phận của máy móc) và đồ ngũ kim; 
dịch vụ xúc tiến bán hàng (cho người khác); tư vấn liên quan đến xúc tiến bán hàng; 
marketing (tiếp thị); hỗ trợ tiếp thị; tiếp thị quảng cáo; tiếp thị sản phẩm; dịch vụ thu mua 
hàng hóa cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ thu mua 
hàng hóa theo hợp đồng (cho người khác); dịch vụ hậu cần (quản lý kinh doanh và tổ chức 
cơ sở vật chất và nguồn lực); quản lý dự án xây dựng 

 

Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê thiết bị dùng trong xây dựng tòa nhà; cho 
thuê thiết bị dùng trong sửa chữa tòa nhà; cho thuê thiết bị, máy móc và dụng cụ xây 
dựng; cho thuê thiết bị bảo trì xe cộ; dịch vụ xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; 
dịch vụ cố vấn việc xây dựng công trình; tư vấn việc xây dựng công trình; xây dựng bất 
động sản (dịch vụ xây dựng); lắp đặt công trình nhà máy; lắp đặt công trình nhà máy công 
nghiệp; lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời; lắp đặt máy phát điện; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị sưởi ấm; dịch vụ sửa chữa: máy móc cơ khí, máy móc xây dựng, các phương tiện 
giao thông có động cơ, thiết bị và dụng cụ công nghiệp, động cơ, bộ phận của động cơ, 
tua bin, thiết bị nông nghiệp, thiết bị điện, hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị làm nóng, 
nồi hơi, hệ thống và thiết bị dùng ga, các tòa nhà; dịch vụ cố vấn về việc sửa chữa, bảo 
dưỡng và lắp đặt liên quan tới máy móc cơ khí, máy móc xây dựng, các phương tiện giao 
thông có động cơ, thiết bị và dụng cụ công nghiệp, động cơ, bộ phận của động cơ, tua bin, 
máy sản xuất điện, máy phát điện, thiết bị nông nghiệp, thiết bị điện, hệ thống thông tin 
liên lạc, thiết bị làm nóng, nồi hơi, hệ thống và thiết bị dùng ga, các toà nhà; dịch vụ tư 
vấn về việc sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt liên quan tới máy móc cơ khí, máy móc xây 
dựng, các phương tiện giao thông có động cơ, thiết bị và dụng cụ công nghiệp, động cơ, 
bộ phận của động cơ, tua bin, máy sản xuất điện, máy phát điện, thiết bị nông nghiệp, 
thiết bị điện, hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị làm nóng, nồi hơi, hệ thống và thiết bị 
dùng ga, các toà nhà; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng và sửa chữa 
thiết bị và máy móc xây dựng; bảo dưỡng, lắp đặt và sửa chữa công cụ và thiết bị công 
nghiệp; bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị và hệ thống khí ga; bảo dưỡng và sửa chữa hệ 
thống và thiết bị điện tử; sửa chữa tua bin; bảo dưỡng và sửa chữa động cơ; bảo dưỡng và 
sửa chữa xe cộ; cung cấp thông tin, bao gồm thông tin trực tuyến, về xây dựng công trình, 
và dịch vụ sửa chữa và lắp đặt liên quan tới máy móc cơ khí, máy móc xây dựng, các 
phương tiện giao thông có động cơ, thiết bị và dụng cụ công nghiệp, động cơ, bộ phận của 
động cơ, tua bin, máy sản xuất điện, máy phát điện, thiết bị nông nghiệp, thiết bị điện, hệ 
thống thông tin liên lạc, thiết bị làm nóng, nồi hơi, hệ thống và thiết bị dùng ga, các toà 
nhà. 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy vi tính; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống được]; bộ phần mềm máy vi tính văn phòng, cụ thể là phần mềm máy vi tính 
[ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] để tạo bảng tính, bảng, biểu đồ và đồ thị và để tổ 
chức và phân tích dữ liệu; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] để 
xử lý văn bản; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] để tạo và hiển 
thị các bài thuyết trình bao gồm chữ và hình ảnh; máy vi tính cầm tay; thiết bị đầu cuối 
máy vi tính; máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin 
của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết 
như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng 
dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi chép điện tử; thiết bị dùng để ghi, truyền và tái tạo 
âm thanh, hình ảnh, hoặc dữ liệu khác; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị điện tử số hóa di 
dộng, điện thoại; máy vi tính có thể chơi trò chơi; bộ vi xử lý; bảng mạch nhớ; màn hình; 
màn hiển thị; bàn phím; dây cáp điện; mô đem; máy in dùng với máy tính; điện thoại có 
hình; ổ đĩa; máy quay phim/chụp ảnh; chương trình máy tính ghi sẵn dÓ quản lý thông tin 
cá nhân; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; phần mềm 
nhận dạng ký tự [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; phần mềm quản lý điện thoại [ghi 
sẵn hoặc có thể tải xuống được]; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử [ghi 
sẵn hoặc có thể tải xuống được]; phần mềm nhắn tin [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; 
phần mềm đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; chương trình 
máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ 
liệu trực tuyến; phần mềm [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] và chương trình cơ sở 
máy tính cho các chương trình hệ thống vận hành; chương trình đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu 
[ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được], và chương trình công cụ phát triển ứng dụng [ghi 
sẵn hoặc có thể tải xuống được]; thiết bị điện tử cầm tay để nhận mạng không dây, lưu trữ 
và/hoặc truyền dữ liệu, cụ thể là các tin nhắn, và thiết bị giúp người dùng theo dõi hoặc 
quản lý thông tin cá nhân; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] 
dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử trên Internet, và/hoặc các 
dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một khu lưu trữ dữ liệu trên 
hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; phần mềm máy vi tính 
[ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] để đồng bộ hóa dữ liệu giữa một trạm máy tính hoặc 
thiết bị từ xa với một trạm máy tính hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa; phần cứng và thiết bị 
ngoại vi máy tính; máy fax; máy trả lời điện thoại tự động; hệ thống truy xuất thông tin 
dựa trên điện thoại; bộ điều hợp hay bộ nắn dòng điện (adapter); thẻ điều hợp; bộ đấu nối 
và trình điều khiển (tệp tin trên đĩa chứa các thông tin cần thiết mà một chương trình đòi 
hỏi để điều hành thiết bị ngoại vi như màn hình hoặc máy in); phương tiện lưu trữ dữ liệu 
cho máy tính còn để trống, phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và biểu tượng; con chíp 
(mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng chứa hoặc để ghi các chương trình và phần mềm máy 
vi tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; thiết bị nhớ mạch rắn; thiết bị và 
dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị máy tính liên 
quan dùng với các thiết bị nói trên; sản phẩm đa phương tiện chứa hoặc để dùng với bất 
kỳ sản phẩm nào nói trên; sản phẩm tương tác chứa hoặc để dùng với bất kỳ sản phẩm nào 
nói trên; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] để lập, tải, truyền, 
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nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, chạy, lưu giữ và tổ chức âm thanh, hình ảnh 
và ảnh tĩnh; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] để tạo lập đĩa 
DVD; thiết bị biên tập hình ảnh viđêô; phần cứng và phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc 
có thể tải xuống được] dùng trong việc sản xuất viđêô và phim điện ảnh; phần cứng và 
phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] dùng trong việc biên tập 
viđêô; phần cứng và phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] nghe 
nhìn; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] đa phương tiện; phần 
mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuông được] cho các trò chơi tương tác; nhạc kỹ 
thuật số (có thể tải về) được cung cấp từ các trang web về MP3 trên Internet; đầu máy 
chạy đĩa MP3; nhạc kỹ thuật số (có thể tải về) từ Internet; máy quay phim viđêô; máy 
quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị sáng tạo hình ảnh; chương 
trình máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] liên quan đến việc sáng tạo hình 
ảnh đồ họa trên máy tính; chương trình máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] 
liên quan đến việc sáng tạo ảnh chụp trên máy vi tính; thiết bị tạo bản in từ hình ảnh 
viđêô; thiết bị tạo âm thanh ghi trên đĩa; thiết bị tạo âm thanh ghi trên băng; chương trình 
lưu trữ dữ liệu [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được], máy tính chủ, bộ phận và chi tiết của 
tất cả các sản phẩm nói trên. 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; máy 

vi tính có thể chơi trò chơi; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số 
hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi 
chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên 
quan; thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay có khả năng truy cập Internet và để gửi, 
nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; 
bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo 
phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý 
thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị 
nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và 
máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; máy ghi âm 
và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy 
chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh 
(rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín 
hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại âm thanh; bộ thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị 
âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; 
micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết 
bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị 
và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị 
toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm 
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thanh giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang; thiết 
bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng 
có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc 
quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; bộ set-top-box (giải mã tín hiệu truyền 
hình); phần mềm máy tính;  chương trìnhtrò chơi máy tính và trò chơi điện tử (có thể tải 
về hoặc ghi sẵn); phần mềm máy tính cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm 
máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định 
hướng, lên kế hoạch tuyến đu lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao 
thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tùy chọn của người sử dụng, thông tin 
bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính để 
lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển 
thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội 
dung đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện tử, và các trò chơi điện tử; phần mềm máy 
tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) 
âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị truyền 
hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát 
đa phương tiện, điện thoại, và các thiết bị điện tử số hóa cầm tay; phần mềm máy tính 
giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm 
thanh, viđêô và các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng lưới liên lạc toàn cầu 
và các mạng máy tính, điện tử và liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định vị, 
tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tinh chủ (server) và 
người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, 
mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên các 
thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác, phần mềm xuất 
bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin cá 
nhân; âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải 
xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và các ấn 
phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm nhận 
dạng ký tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin 
điện tử; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; 
bảng tin điện tử; phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách 
hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy 
hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đấu 
nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (dock), thiết bị gắn thêm 
vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking station), giao 
diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm trên; 
thiết bị máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện 
dùng với các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng tương tác dùng với các sản 
phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử để dùng với tất cả các sản 
phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (dẫn hướng trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; máy 
đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị 
đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử dùng cho hàng hóa; 
máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; 
thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch [các 
lớp silicon]; mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn 
quang [sợi quang]; hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy 
trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; 
thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị 
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báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam 
châm trang trí; hàng rào điện tử; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện. 

 

 
(210) 4-2014-17941 (220) 04.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thanh Giang  (VN)

Số 78 đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa tổng hợp dùng trong nhà bếp (nước rửa bát); nước lau sàn; nước lau 

kính. 
 

 
(210) 4-2014-17986 (220) 05.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A1.13.15; A26.11.12; 26.11.3; 
26.13.25 

(731) Công ty TNHH Phát triển 

Khoa học Sự sống  (VN) 

Số 25 ngách 8 ngõ Hòa Bình 2, phố 
Minh Khai, phường Minh Khai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế, dụng cụ y tế, vật tư y 

tế tiêu hao. 
 

 
(210) 4-2014-18061 (220) 05.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.3.23 
(731) MOL ACCESSPORTAL SDN BHD  

(MY) 
Lot 07-03 & 08-03, Level 7 & 8, Berjaya 
Times Square, No. 1, Jalan Imbi, 55100 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cổng thông tin điện tử internet; dịch vụ liên lạc và truyền phát âm 

thanh và dữ liệu nghe nhìn; phát sóng hình ảnh, giọng nói và âm thanh thông qua dịch vụ 
internet hoặc mạng máy tính; cung cấp truy cập thông tin, âm thanh và video qua website, 
diễn đàn trực tuyến, phòng chat danh sách điện tử và nhật ký điện tử thông qua internet; 
cung cấp truy cập dữ liệu máy tính, truyền điện tử các tin nhắn và dữ liệu ngay lập tức; 
cung cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu tìm kiếm trực 
tuyến trong các lĩnh vực như cuộc sống các trường đại học, lợi ích chung, rao vặt, cộng 
đồng ảo, mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh, chia sẻ video và truyền ảnh chụp; thông tin liên 
lạc và liên lạc viễn thông; liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ liên lạc để truyền điện tử các 
thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, tin nhắn và giọng nói, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của 
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máy vi tính; phát sóng và truyền phát kỹ thuật số; dịch vụ mạng viễn thông kỹ thuật số; 
phát sóng và truyền phát kỹ thuật số, không dây, truyền internet tốc độ cao và truyền 
thông tin giữa các thiết bị số tầm gần không cần cáp và dây dẫn; dịch vụ bảng điện tử 
[dịch vụ viễn thông]; hiển thị điện tử các thông tin, tin nhắn, văn bản, hình ảnh và dữ liệu; 
dịch vụ thư điện tử; liên lạc điện tử; dịch vụ truyền mệnh lệnh điện tử; truyền và liên lạc 
bản fax; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ liên lạc và liên lạc viễn thông có 
tính tương tác; nhà cung cấp dịch vụ internet; cho thuê và thuê dụng cụ và thiết bị liên lạc 
và viễn thông; gửi tin nhắn; điều hành mạng lưới liên lạc điện tử; điều hành và quản lý các 
phương tiện, dụng cụ, thiết bị và hệ thống viễn thông; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; cung cấp thông tin về dữ liệu liên 
lạc cung cấp thông tin về liên lạc, bằng máy vi tính sử dụng dữ liệu máy tính ngoài phát 
sóng; cung cấp thông tin về việc sắp xếp hợp đồng thuê bao của một mạng máy tính; cung 
cấp quyền, truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng (cung ứng dịch vụ); cho 
thuê thiết bị gửi tin nhắn; cho thuê modem; cho thuê bộ giải mã tín hiệu; cho thuê thiết bị 
viễn thông; truyền qua vệ tinh; dịch vụ viễn thông; liên lạc viễn thông bằng máy vi tính; 
dịch vụ điện thoại; truyền dữ liệu hình ảnh và âm thanh; truyền tin nhắn bằng phương tiện 
truyền thông nghe nhìn; thông tin liên lạc hội nghị truyền hình; dịch vụ mạng liên lạc giá 
trị gia tăng; dịch vụ tin nhắn hình ảnh; dịch vụ điện tín; dịch vụ liên lạc không dây; dịch 
vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các lĩnh vực nói trên.  

 

 
(210) 4-2014-18062 (220) 05.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH POSE EVENT  (VN)

53/4 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm, 

quảng cáo cho mục đích bán hàng.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet hoặc điện thoại, dịch vụ truy cập dữ 
liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các tua du lịch trong và ngoài nước. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, in tráng, phóng ảnh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, tổ chức hội nghị, hội thảo, 
nhiếp ảnh, hoạt động thiết kế dàn dựng sân khấu, ngoại cảnh, hoạt động hậu kỳ sản xuất 
phim, chương trình truyền hình, bao gồm: dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc, biên tập, dàn 
dựng băng hình, dịch vụ sáng tác nhạc, dịch vụ phối âm, phối nhạc, dịch vụ ghi phụ đề 
cho phim.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu, thiết kế dàn dựng sân khấu; dịch vụ thiết kế trang trí 
nội, ngoại thất. 
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(210) 4-2014-18063 (220) 05.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH POSE EVENT  

(VN) 

53/4 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm, 

quảng cáo cho mục đích bán hàng.   
 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mang internet hoặc điện thoại, dịch vụ truy cập dữ 
liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các tua du lịch trong và ngoài nước.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, in tráng, phóng ảnh.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, tổ chức hội nghị, hội thảo, 
nhiếp ảnh, hoạt động thiết kế dàn dựng sân khấu, ngoại cảnh, hoạt động hậu kỳ sản xuất 
phim, chương trình truyền hình, bao gồm: dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc, biên tập, dàn 
dựng băng hình, dịch vụ sáng tác nhạc, dịch vụ phối âm, phối nhạc, dịch vụ ghi phụ đề 
cho phim.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu, thiết kế dàn dựng sân khấu; dịch vụ thiết kế trang trí 
nội, ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2014-18130 (220) 06.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Minh Nguyên  (VN)

P6 - tầng 8, tòa nhà B3B, khu đô thị Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cà lê, mỏ lết, mổ khóa, két sắt, 

đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị 
điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát 
điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng.  
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(210) 4-2014-18133 (220) 06.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.7; 5.7.3; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng 
(731) Hội sản xuất nếp cái hoa 

vàng xã Thái Sơn  (VN) 

Thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp 
Hòa, tỉnh Bắc Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Gạo nếp. 
 

 
(210) 4-2014-18151 (220) 06.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) KH/2014/0057339 23.04.2014 KH 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.5.4; A25.7.5 
(591) Đỏ, vàng 
(731) LY CHHUONG   (KH) 

No.62A, St. 440, Sangkat Tuol 
Tumpoung 2, Khan Chamkarmon, 
Phnom Penh, Cambodia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 19: Ngói lợp, không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2014-18153 (220) 06.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Kim Sang   (VN)

F1/74C ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)  Nhóm 21: Đồ nhôm gia dụng như: nồi; nồi lầu; chảo; xửng hấp (chỏ); ấm đun nước; thau (chậu). 
 
 

(210) 4-2014-18190 (220) 07.08.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.4.4; 5.3.20; 5.1.3 

(591) Nâu vàng 
(731) Hộ kinh doanh Phương Anh  

(VN) 

Số 014/AL, xã An Bình Tây, huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre 
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(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) thơm.  
 
 

(210) 4-2014-18243 (220) 07.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh lá, xanh lá đậm, đen, 

trắng 
(731) Viện Dinh dưỡng Cộng đồng (VN)

Phòng 502, nhà CT9, khu đô thị Mỹ 
Đình  - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm ăn 
kiêng dùng trong y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm chức năng, dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, 
thực phẩm ăn kiêng dùng trong y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu về công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng. 
 
 

(210) 4-2014-18244 (220) 07.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.15; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, trắng, xanh lá, 

xanh lá đậm 
(731) Viện Dinh dưỡng Cộng đồng (VN)

Phòng 502, nhà CT9, khu đô thị Mỹ 
Đình  - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm ăn 
kiêng dùng trong y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm chức năng, dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, 
thực phẩm ăn kiêng dùng trong y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2014-18245 (220) 07.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Viện Dinh dưỡng Cộng đồng (VN)

Phòng 502, nhà CT9, khu đô thị Mỹ 
Đình  - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm ăn 

kiêng dùng trong y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm chức năng, dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, 

thực phẩm ăn kiêng dùng trong y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2014-18246 (220) 07.08.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Viện Dinh dưỡng Cộng đồng  

(VN) 

Phòng 502, nhà CT9, khu đô thị Mỹ 

Đình  - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm ăn 

kiêng dùng trong y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm chức năng, dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, 

thực phẩm ăn kiêng dùng trong y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2014-18330 (220) 08.08.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.5 

(591) Da cam, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần giải pháp vật 

liệu chịu lửa Resoco  (VN) 

Tầng 2, số nhà 14A, ngõ 236/45, tổ 10, 

phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt.  

 

Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 

 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị nhiệt; buôn bán vật liệu và thiết bị dùng cho lò 

công nghiệp. 
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(210) 4-2014-18377 (220) 08.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 7.1.24; 26.11.3; A5.3.13 
(591) Nâu, trắng, đen 
(731) SUH JAE MYUNG  (KR) 

Namsantown APT Shindan 3 don Jungku 
Seoul South Korea 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn. 
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
khách sạn. 

 

 
(210) 4-2014-18422 (220) 08.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH phát triển T.O.T  

(VN) 

76 đường số 19, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh, thiết bị xây dựng, 
ôtô, xe có đông cơ khác; xúc tiến thương mại.  

 

 
(210) 4-2014-18424 (220) 08.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.5.1; 26.13.25 
(731) ARIX CO., LTD.   (JP) 

4-5-4, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tu vấn kinh 
doanh: nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin về doanh số bán hàng; lập, kiểm toán 
hoặc chứng nhận báo cáo tài chính; văn phòng giới thiệu việc làm; đại lý xuất-nhập khẩu; 
dịch vụ tốc ký; dịch vụ sao chép lại; sao chụp tài liệu; dich vụ văn phòng, cụ thể là bảo 
quản và sắp xếp theo hệ thống các loại tài liệu và băng từ; vận hành máy tính, máy đánh 
chữ, máy điện báo và các máy văn phòng tương tự khác; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho 
thuê máy đánh chữ và máy photocopy; cung cấp thông tin về việc làm; cho thuê máy bán 
hàng tự động; dịch vụ đại lý và hỗ trợ cho công việc kinh doanh liên quan đến du học và 
làm việc trong kỳ nghỉ nước ngoài, cụ thể là, dịch vụ hỗ trợ xin cấp hộ chiếu, visa cho học 
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sinh, sinh viên du học, cung cấp các thông tin cần thiết và tư vấn về các chương trình làm 
việc trong kỳ nghỉ tại nước ngoài, giới thiệu cho người lao động về các tổ chức và cơ quan 
hữu quan tại quốc gia mà họ sẽ đến làm việc trong kỳ nghỉ, hỗ trợ tìm kiếm việc làm tại 
quê nhà cho người lao động sau khi hết hạn làm việc trong kỳ nghỉ tại nước ngoài, khảo 
sát và lập báo cáo về điều kiện sống và làm việc của người lao động theo các chương trình 
làm việc trong kỳ nghỉ tại nước ngoài. 

 

 
(210) 4-2014-18481 (220) 11.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Thể Thức 360 độ  

(VN) 

Số 2D lô J, Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Máy chạy bộ điện.  

 

 
(210) 4-2014-18540 (220) 12.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 3.7.3; A3.7.24; 3.4.18; A3.4.24 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng, trắng, đỏ 
(731) Tổng công ty nông nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  

(VN) 

189 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Cá viên, tôm viên, mực viên, cua viên, bò viên, gà viên, heo viên, xúc xích, lạp 

xưởng, nem chua, giò chả, thịt tẩm gia vị, giò sống. 
 

Nhóm 30: nem cuốn (chả giò); xôi chiên phồng. 
 

 
(210) 4-2014-18542 (220) 12.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần trắc địa bản 

đồ Đại Thành  (VN) 

Số 14, ngõ 58/8, đường Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Trắc địa; đo đạc bản đồ. 
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(210) 4-2014-18597 (220) 12.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.3.4; 26.13.25 
(591) Đen, xám, tím cà 
(731) Công ty TNHH MAKI  (VN) 

231/42 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Nhiếp ảnh, giáo dục; đào tạo, cho thuê máy quay video xách tay có bộ phận ghi 
hình, nghề phóng viên ảnh. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, dịch vụ vẽ trang trí cho bao bì, dịch vụ vẽ đồ hoạ, 
kiến trúc, bản vẽ công nghiệp, mỹ thuật công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-18623 (220) 12.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen 
(731) Đoàn Mạnh Hùng   (VN) 

44 Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm; chế phẩm chống thấm dùng trong xây dựng (trừ sơn).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; nguyên liệu sửa chữa và phục hồi bê tông dùng 
trong xây dựng.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ trang 
trí nội thất và ngoại thất; dịch vụ vệ sinh công nghiệp và dân dụng; dịch vụ chống thấm.  

 
 

(210) 4-2014-18656 (220) 12.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 
LTD.    (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và thuốc để điều trị ung thư.  
 
 

(210) 4-2014-18657 (220) 12.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP)
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ; chất lỏng hãm dùng cho phanh; chất phủ dùng cho bộ 
tản nhiệt của ô tô và mô tô; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp.  

 
Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch cho ô tô và mô tô; chế phẩm làm sạch kính (thuỷ tinh); chế 
phẩm làm sạch bộ hãm (phanh); chế phẩm làm sạch bộ chế hòa khí; chế phẩm làm sạch 
động cơ; sáp đánh bóng ô tô; sáp đánh bóng mô tô; chÓ phẩm phủ chống thấm nước dùng 
cho ô tô và mô tô.  

 
Nhóm 04: Dầu động cơ dùng cho ô tô; dầu động cơ dùng cho mô tô; dầu động cơ cho 
động cơ gắn ngoài xuồng máy; dầu công nghiệp, dầu dùng để bôi trơn bánh răng cho ô tô, 
mô tô, động cơ gắn ngoài xuồng máy; dầu dùng để bôi trơn dây xích của ô tô và mô tô; 
dầu truyền động dùng cho ô tô và mô tô; dầu dùng để bôi trơn phuộc trước dùng cho ô tô 
và mô tô; mỡ bôi trơn dùng cho ô tô; mỡ bôi trơn dùng cho mô tô; mỡ công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-18662 (220) 12.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) KOI KEI FOOD CO., LTD   (MO) 

Rua de S. Paulo, nos 24A e 24B, Heng 
Wa Lao, r/c, em Macau  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản chế biến để bảo quản; hải sản đã sấy và bảo quản; thịt; cá và động, vật 

có vỏ cứng (không còn sống); gia cầm (không còn sống); nước dùng từ thịt; hoa quả và 
rau chế biến để bảo quản, phơi khô, nấu chín và đông lạnh; thạch trái cây; mứt trái cây 
(mứt ướt); hoa quả chế biến bảo quản; trứng; sữa và đồ uống từ sữa và các sản phẩm (có 
sữa là chủ yểu) dầu ăn và chất béo; trứng cuộn.  

 
Nhóm 30: Kẹo và kẹo cao su nhân sâm; nước xốt bào ngư; cà phê; chè; ca cao; đường; 
gạo; bột sắn hột; tinh bột cho thực phẩm; bột cọ sagu và rau diếp xoăn (thay thế cà phê); 
thực phẩm làm từ bột và chế phẩm được làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; kem; mật 
ong; nước mật đường; nấm men; bột nấm men; muối nấu ăn; mù tạt; dấm; xốt [gia vị]; gia 
vị; bánh hạnh nhân; bánh nướng ngọt; bánh sấy khô; bánh bao nhỏ; sản phẩm chế biến từ 
ngũ cốc; bánh ngọt; sô cô la; bánh piza; bánh quy; bạc hà [kẹo, không phải thuốc].  

 

 
(210) 4-2014-18692 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.11; 2.9.1; 26.4.2; A26.11.12; 
26.13.25 

(731) Mai Linh Chi  (VN) 

Phòng 702, số 555 Trần Hưng Đạo, 
phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2014-18737 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hoàng Thu Trang   (VN) 

625 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh, vòi nước, bồn vệ sinh, đèn 
chiếu sáng và đèn trang trí chạy bằng điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: thiết bị vệ sinh, ống nước, vòi nước, đèn 
chiếu sáng và đèn trang trí. 

 

 
(210) 4-2014-18738 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hoàng Thu Trang   (VN) 

625 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh, vòi nước, bồn vệ sinh, đèn 
chiếu sáng và đèn trang trí chạy bằng điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu:  thiết bị vệ sinh, ống nước, vòi nước, đèn 
chiếu sáng và đèn trang trí. 

 

 
(210) 4-2014-18739 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hoàng Thu Trang   (VN) 

625 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh, vòi nước, bồn vệ sinh, đèn 
chiếu sáng và đèn trang trí chạy bằng điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: thiết bị vệ sinh, ống nước, vòi nước, đèn 
chiếu sáng và đèn trang trí. 

 

 
(210) 4-2014-18744 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.7.13; 2.7.23; 26.13.25 
(591) Xanh tím than, hồng, vàng, xanh lá cây, 

xanh nước biển 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Khởi Phát  (VN) 

Số 22 đường 2/9, phường Bình Hiên, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hóa: áo quần, giày dép, túi xách, áo mưa, mũ nón, thú 

bông, văn phòng phẩm: đồ lưu niệm, sổ, bút bi, bút chì, móc chìa khóa, đồ thủ công làm 

bằng tay như: thiệp, vòng tay, túi đựng đồ, bình hoa, các món đặc sản: bánh kẹo, nem, 

chả, tré, khô mè (bánh làm từ bột gạo, vừng, đường). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và giao nhận hàng hóa bằng đường bộ, đường 

biển và hàng không; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch cho hành khách; dịch vụ hướng 

dẫn khách du lịch, dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ cho thuê tàu thuyền. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, tiêu khiển cho mọi người; dịch vụ giải trí trong nhà và 

ngoài trời; tổ chức buổi tiệc; trình diễn (giải trí), tổ chức sự kiện cho mục đích giải trí, văn 

hoá, giáo dục; sắp xếp và tổ chức hội thảo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ trước nơi lưu trú 

tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-18761 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(591) Đen, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần Tân Phong  

(VN) 

Số 75-A1, khu tập thể Giáo dục, ngõ 

106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 

Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; 

tấm cửa bằng kim loại; chặn cửa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng 

kim loại; khoá (ngoại trừ khoá điện), bản lề và nẹp của cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp 

ráp cho cửa bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm và phụ kiện bồn tắm; bếp ga; bếp từ; bếp 

điện; máy hút mùi; máy sấy bát; lò nướng; lò vi sóng; bình nước nóng (thiết bị cung cấp 

nước nóng lạnh); máy điều hòa; vòi hoa sen; vòi chậu rửa; bồn rửa; bệ xí; bồn tiểu.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa không bằng kim loại; cửa kính; 

khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim loại; cửa xếp không bằng kim 

loại. 
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(210) 4-2014-18762 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, ghi đậm, ghi 

nhạt 
(731) BETAGEN ASIA LIMITED   (HK) 

39/F Office Tower, Langham Place, 8 
Argyle Street, Mongkok, Kowloon, 
Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; đồ uống 
làm từ sữa được lên men; sữa chua; sữa chua có hương vị; đồ uống được làm từ sữa chua.  

 

 
(210) 4-2014-18770 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Sao Phương Nam  

(VN) 

105 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa ong chúa, mật ong, phấn ong, sáp ong dùng cho mục đích dược phẩm.  
 

Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa; phấn ong; sáp ong, tất cả là thực phẩm, không dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-18771 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) KOMORI CORPORATION   (JP) 
11-1 Azumabashi 3-chome Sumida-ku 
Tokyo Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị in hoặc đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp 
 

Nhóm 09: máy tính; máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu); máy in dùng với máy tính; máy sao 
chép tĩnh điện; máy in phun mực dùng với máy tính; máy in la-ze dùng với máy tính; máy 
cop-py/sao chép kỹ thuật số; máy cop-py/sao chép điện tử; máy photocopy và các thiết bị 
và phụ kiện của chúng; máy in kèm các chức năng sao chép, fax và quét (scanning), và 
các thiết bị và bộ phận của chúng dùng với máy tính; máy in kỹ thuật số dùng với máy 
tính.  
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(210) 4-2014-18776 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) KOMORI CORPORATION  (JP) 
11-1 Azumabashi 3-chome Sumida-ku 
Tokyo Japan.  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị in hoặc đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp 
 

Nhóm 09: Máy tính; máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu); máy in dùng với máy tính; máy sao 
chép tĩnh điện; máy in phun mực dùng với máy tính; máy in la-ze dùng với máy tính; máy 
cop-py/sao chép kỹ thuật số; máy cop-py/sao chép điện tử; máy photocopy và các thiết bị 
và phụ kiện của chúng; máy in kèm các chức năng sao chép, fax và quét (scanning), và 
các thiết bị và bộ phận của chúng dùng với máy tính; máy in kỹ thuật số dùng với máy tính.  

 
 

(210) 4-2014-18777 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) KOMORI CORPORATION   (JP) 
11-1 Azumabashi 3-chome Sumida-ku 
Tokyo Japan.  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị in hoặc đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2014-18778 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) KOMORI CORPORATION    (JP) 
11-1 Azumabashi 3-chome Sumida-ku 
Tokyo Japan.  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị in hoặc đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-18804 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.20 
(591) Xanh đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt 
(731) HONG KONG ZHONG XIN 

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK 
COMPANY LIMITED   (HK) 
Flat/Rm A11, 9/F Silvercorp Int'l Tower 
707 - 713 Nathan Rd Mongkok KLN 
Hong Kong  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 05: Dầu dùng cho mục đích y tế; dầu sát trùng và cầm máu; dầu xoa bóp; dầu dùng 
cho trẻ sơ sinh và phụ nữ sau khi sinh, cụ thể là dầu khuynh diệp; dầu cảm cúm; dầu say 
sóng và muỗi cắn. 

 

 
(210) 4-2014-18805 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.20 
(591) Xanh đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt 
(731) HONG KONG ZHONG XIN 

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK 
COMPANY LIMITED  (HK) 
Flat/Rm A11, 9/F Silvercorp Int'l Tower 
707 - 713 Nathan Rd Mongkok KLN 
Hong Kong   

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu dùng cho mục đích y tế; dầu sát trùng và cầm máu; dầu xoa bóp; dầu dùng 
cho trẻ sơ sinh và phụ nữ sau khi sinh, cụ thể là dầu khuynh diệp; dầu cảm cúm; dầu say 
sóng và muỗi cắn. 

 

 
(210) 4-2014-18846 (220) 14.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trung Hưng  

(VN) 

Tổ 4, khu 2, phường Kha Long, thị xã 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm, đệm cao su, gối, gối cao su, giường, sofa. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga phủ giường, vỏ nệm, vỏ gối, rèm cửa, khăn lau mặt bằng vải. 
 

 
(210) 4-2014-18861 (220) 14.08.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12; A3.4.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, đen, 
trắng, nâu 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; phô mai; kem (sản phẩm sữa). 
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(210) 4-2014-18881 (220) 14.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 3.9.16; 5.1.3; A5.1.16 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Hội thủy sản huyện Năm Căn  

(VN) 

216 đường Hùng Vương, khu vực 1, 
khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm 
Căn, tỉnh Cà Mau 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Cua chế biến, bảo quản, đông lạnh; thịt cua.  
 

Nhóm 31: Cua tươi sống. 
 

Nhóm 35: Mua bán cua; đại lý ký gửi hàng hóa (cua); xúc tiến thương mại; quảng cáo để 
bán hàng. 

 

 
(210) 4-2014-18885 (220) 14.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Trần Văn Hưng  (VN) 

69 đường số 12, khu phố Thống Nhất 2, 
phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lavabo, bồn cầu, bồn nước, vòi sen, phụ kiện phòng tắm, kính, ống 

nhựa, máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2014-18909 (220) 14.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 5.7.3; 26.3.23; 26.3.1 
(591) Cam, vàng, xanh 
(731) Công ty cổ phần Nghiệp Nông  

(VN) 

135 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-18920 (220) 14.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.11.1; 26.13.25; A26.4.6 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu đồ gia dụng Thái Hà  (VN)

Số 197, ngõ 3, phường Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện.  
 
 

(210) 4-2014-18921 (220) 14.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu đồ gia dụng Thái Hà  (VN)

Số 197, ngõ 3, phường Phú La, quận  Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp.  
 
 

(210) 4-2014-18982 (220) 15.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, cam 
(731) Trần Đức Quyết  (VN) 

Thôn Xuân Lê, xã Xuân Lâm, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 06: Mắc treo quần áo bằng inốc. 
 

Nhóm 11: Vòi nước; vòi hoa sen; van khóa nước; chậu rửa bát inốc; chậu rửa mặt; bệ xí 
vệ sinh; ga thoát nước; bồn tắm; bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng); phụ kiện 
phòng tắm.  

 

Nhóm 20: Gương phòng tắm. 
 

Nhóm 21: Giá đựng xà phòng; vật dụng để phân phối xà phòng thơm; vòng và thanh treo 
khăn tắm; vật dụng giữ giấy vệ sinh; giàn phơi quần áo; dụng cụ nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2014-19110 (220) 15.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Sinh Sinh  (VN)

1A2 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Kem ăn lạnh; bánh; bỏng ngô nổ (bắp rang); mứt khô dạng kẹo; sô cô la; sữa 
chua đông lạnh [dạng kem lạnh].  

 

 
(210) 4-2014-19158 (220) 15.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh tím than 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP  (VN) 

Đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái 
Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng các sản phẩm mỹ phẩm, quần áo, quần áo cho mẹ 
và bé, giày dép, mũ nón thời trang, đồ thể dục thể thao, sách vở cho học sinh, đồ điện tử 
văn phòng và gia đình (tivi, máy tính, điện thoại di động), điện lạnh văn phòng và gia 
đình (tủ lạnh, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng), đồ nội 
thất văn phòng và gia đình (tủ bàn ghế), thực phẩm tươi sống (hải sản, tôm, cá), thực 
phẩm khô (nấm, miến); dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử cho mục đích bán hàng 
các sản phẩm nói trên; bán lẻ và bán buôn các sản phẩm nói trên theo đơn đặt hàng qua 
mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ các sản phẩm nói trên; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị 
trường và thăm dò dư luận. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin liên quan đến máy tính; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp truy 
cập Internet thông qua mạng kết nối giữa khách hàng và ISP (như truy cập Internet quay 
số dial-up); cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông như VOIP (điện thoại 
Internet); dịch vụ viễn thông liên quan đến máy tính. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán qua thương mại điện tử.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và vận hành phần mềm, chương trình máy tính cho thương mại điện tử 
bán hàng và dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2014-19159 (220) 15.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh tím than 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP   (VN) 

Đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái 
Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng các sản phẩm mỹ phẩm, quần áo, quần áo cho mẹ 
và bé, giày dép, mũ nón thời trang, đồ thể dục thể thao, sách vở cho học sinh, đồ điện tử 
văn phòng và gia đình (tivi, máy tính, điện thoại di động), điện lạnh văn phòng và gia 
đình (tủ lạnh, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng), đồ nội 
thất văn phòng và gia đình (tủ bàn ghế), thực phẩm tươi sống (hải sản, tôm, cá), thực 
phẩm khô (nấm, miến); dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử cho mục đích bán hàng 
các sản phẩm nói trên; bán lẻ và bán buôn các sản phẩm nói trên theo đơn đặt hàng qua 
mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ các sản phẩm nói trên; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị 
trường và thăm dò dư luận. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin liên quan đến máy tính; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp truy 
cập Internet thông qua mạng kết nối giữa khách hàng và ISP (như truy cập Internet quay 
số dial-up); cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông như VOIP (điện thoại 
Internet); dịch vụ viễn thông liên quan đến máy tính.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán qua thương mại điện tử.   
 

Nhóm 42: Thiết kế và vận hành phần mềm, chương trình máy tính cho thương mại điện tử 
bán hàng và dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2014-19195 (220) 18.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 25.7.17; 25.7.25; 5.5.19; 26.1.1 
(591) Cam, vàng, vàng chanh, đỏ, trắng, hồng 

đen, xanh da trời, xanh lá cây, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  

(VN) 

Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: phô mai, 
sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 

 

 
(210) 4-2014-19204 (220) 18.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.1; 3.7.16; 24.1.1 
(591) Vàng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Milano Việt 

Nam  (VN) 

Số 27, ngõ 260 Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; cửa quay (không tự động); vật liệu xây dựng bằng kim 
loại; cửa bằng kim loại; tấm kim loại dành cho xây dựng; bộ đồ cửa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-19213 (220) 18.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

quảng cáo phát hành Nguyễn 

Hoàng  (VN) 

Số 829, đường ĐT743A, khu phố Đông 
Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, đặt mua báo chí (cho người khác).  
 

 
(210) 4-2014-19244 (220) 14.05.2012 

(641) 4-2012-09722 (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6; A25.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH MunStudio  (VN)

Số 28 ngõ 12 phố Đào Tấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 38: Phát thanh; truyền hình; dịch vụ truyền hình. 
 

Nhóm 41: Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, bản ghi âm thanh và hình ảnh; 
phát hành phim điện ảnh, phim viđêô, chương trình truyền hình. 

 

 
(210) 4-2014-19265 (220) 18.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 2014-039080 01.05.2014 JP 
(540) 

  

(731) NINTENDO CO., LTD.   (JP) 
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người 
tiêu dùng; chương trình máy tính lưu trữ thông tin dữ liệu trên mạch điện tử, đĩa từ, đĩa 
quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD-
ROMs, đĩa DVD-ROMs và thẻ nhớ dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người 
tiêu dùng; chương trình máy tính dùng để lưu trữ phương tiện truyền thông dùng cho thiết 
bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng; chương trình máy tính dùng cho thiết bị 
chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; chương trình máy tính lưu trữ thông tin 
dữ liệu trên mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa 
(cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD-ROMs, đĩa DVD-ROMs và thẻ nhớ dùng cho thiết bị 
chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; chương trình máy tính dùng để lưu trữ 
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phương tiện truyền thông dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể 
lỏng; chương trình máy tính dùng cho máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái 
vòm; chương trình máy tính lưu trữ thông tin dữ liệu trên mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, 
đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD- ROMs và đĩa 
DVD-ROMs, thẻ nhớ dùng cho máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; 
chương trình máy tính dùng để lưu trữ phương tiện truyền thông dùng cho máy chơi trò 
chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; chương trình máy tính có thể tải xuống được; 
chương trình trò chơi dùng cho máy vi tính; chương trình máy vi tính; chương trình máy 
tính lưu trữ thông tin dữ liệu trên mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, 
thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD-ROMs và đĩa DVD- ROMs dùng 
cho máy vi tính; máy tính xách tay; máy vi tính; màn hình máy vi tính; thiết bị đầu cuối 
xách tay dùng để hiển thị các ấn phẩm điện tử; bàn phím dùng cho máy vi tính; bút điện 
tử dùng để vẽ đồ họa trên máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; thẻ nhớ cực nhanh 
(Flash memory cards); m«®un bé nhí (memory modules); đĩa quang học (đĩa tr¾ng/ch−a 
ghi); đĩa từ (đĩa trắng/chưa ghi); đĩa compact (đĩa trắng/chưa ghi) và thẻ từ (thẻ chưa ghi); 
chương trình trò chơi dùng cho điện thoại động; điện thoại di động; dây đeo điện thoại di 
động; bộ phận và chi tiết dùng cho điện thoại di động; máy chụp ảnh kỹ thuật số (camera 
kỹ thuật số); máy ghi chụp hình ảnh (video camera); máy quay đĩa DVD; máy ghi âm 
DVD; máy nghe nhạc; máy ghi âm; thiết bị cầm tay dùng để ghi âm và sao chép nhạc; 
thiết bị cầm tay dùng để ghi hình và sao chép hình ảnh; thiết bị ghi và sao chép hình ảnh; 
màn hình dùng cho máy thu hình; máy thu hình (ti vi) và máy phát hình ảnh; phím chuyển 
kênh tivi; máy và thiết bị viễn thông; máy đo bước; Máy và dụng cụ đo lường hoặc kiểm 
tra; ắe quy và pin; ắc quy có thể nạp lại được; chương trình máy tính và dữ liệu bổ sung có 
thể tải về hoặc có thể cài đặt dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu 
dùng; chương trình máy tính và dữ liệu bổ sung có thể tải về hoặc có thể cài đặt dùng cho 
máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; chương trình máy tính và dữ liệu bổ 
sung có thể tải về hoặc có thể cài đặt dùng cho thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh 
thể lỏng; chương trình máy tính và dữ liệu bổ sung có thể tải về hoặc có thể cài đặt dùng 
cho máy vi tính; máy đánh nhịp; mạch điện tử và đĩa CD-ROMs được ghi sẵn các chương 
trình biểu diễn tự động dùng cho nhạc cụ điện tử; Đĩa compact có ghi sẵn; thiết bị ghi đĩa 
hát; tệp nhạc có thể tải xuống được; phim điện ảnh đã phơi sáng; phim dương bản đã phơi 
sáng; giá lắp (khung lắp) phim dương bản; tệp hình ảnh có thể tải xuống được; băng hình 
và đĩa hình đã được ghi sẵn; ấn phẩm điện tử; máy và thiết bị nhiếp ảnh; máy và thiết bị 
điện ảnh; máy và thiết bị quang học; tai nghe dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng 
cho người tiêu dùng; micrô dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu 
dùng; bộ nắn dòng điện xoay chiều (AC adapter) dùng cho thiết bị trò chơi viđêô dùng 
cho người tiêu dùng; ắc quy có thể nạp lại được dùng cho bộ điều khiển của thiết bị trò 
chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng; bộ nắn dòng điện xoay chiều (AC adapter) dùng 
cho thiết bị trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; tai nghe dùng cho thiết bị trò 
chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; micrô dùng cho thiết bị trò chơi điện tử 
cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; ắc qui có thể nạp lại được dùng cho thiết bị trò chơi 
điện tử cầm tay với các màn hình tinh thể lỏng; bút điện tử để vẽ đồ họa dùng cho thiết bị 
trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể lỏng. 

 

Nhóm 28: Thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng; bộ điều chỉnh, cần điều 
khiển dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; tấm phim bảo 
vệ đùng cho bộ điều chỉnh của thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng; bàn 
phím dùng cho bộ điều khiển của thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng; 
Bút điện tử để vẽ đồ họa dùng cho bộ điều khiển của thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho 
người tiêu dùng; màn hình dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng; 
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giá đỡ để sạc điện (charging stands) dùng cho bộ điều khiển của thiết bị trò chơi viđêô 
dùng cho người tiêu dùng; hộp bảo vệ dùng cho bộ điều khiển của  thiết bị trò chơi viđêô 
dùng cho người tiêu dùng; hộp bảo quản dùng cho bộ điều khiển của thiết bị trò chơi 
viđêô dùng cho người tiêu dùng; bộ phận và linh kiện dùng cho thiết bị trò chơi viđêô 
dùng cho người tiêu dùng; máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; bộ điều 
chỉnh, cần điều khiển dùng cho máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; màn 
hình dùng cho máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; bộ phận và linh kiện 
dùng cho máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; trò chơi miếng ghép hình 
và các bộ phận của chúng; thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; bộ điều 
chỉnh, cần điều khiển dùng cho thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; tấm 
phim bảo vệ màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh 
thể lỏng; bàn phím dùng cho thiết bị trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; 
màn hình dùng cho thiết bị trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; giá đỡ để 
sạc điện (charging stands) dùng cho thiết bị trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể 
lỏng; hộp bảo vệ dùng cho thiết bị trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; 
hộp bảo quản dùng cho thiết bị trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; bộ 
phận và hnh kiện dùng cho thiết bị trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; đồ 
chơi gắn chip thiết kế tích hợp bên trong; đồ chơi; máy và thiết bị giải trí dùng trong công 
viên giải trí (không phải là máy chơi trò chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm); 
đồ chơi dùng cho vật nuôi trong nhà; búp bê gắn chip thiết kế tích hợp bên trong; búp bê; 
trò chơi chuyển động; quân bài lá của Nhật bản (Utagaruta); môn cờ Nhật bản ( trò chơi 
Shogi); trò chơi bài lá và các đồ dùng kèm theo chúng; trò chơi xúc xắc; trò chơi xúc xắc 
kiểu Nhật Bản (Sugoroku); cốc gieo quân xúc xắc; cờ đam của Trung Quốc; trò chơi cờ 
tướng; quân cờ đam (bộ cờ đam); thiết bị trò chơi dùng để chơi trò ảo thuật; cờ đôminô; 
quân bài lá dùng để chơi bài; quân bài lá kiểu Nhật Bản (Hannafuda); trò chơi bài mạt 
chược; máy và thiết bị chơi trò chơi (không dùng với máy thu hình); dụng cụ chơi trò bi a; 
dụng cụ thể thao; đồ câu cá.  

 

 
(210) 4-2014-19285 (220) 18.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.5 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sự kiện & 

truyền thông Tín Phát  (VN) 

Nhà số 6, ngõ 191/46 đường Lạc Long 
Quân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cấu kiện kim loại; khung nhà thép. 
 

Nhóm 22: Lều bạt; bạt dùng làm mái che di động.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức sự kiện thương mại; xúc tiến thương mại; sản xuất 
các chương trình quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt khung nhà thép. 
 

Nhóm 41: Sản xuất phim; lồng tiếng cho phim; biên tập phim; làm phụ đề phim. 
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(210) 4-2014-19321 (220) 18.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.11; A7.1.12; 7.1.24; 24.15.3 
(591) Xanh lục, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Hồng Trí Việt  (VN) 

158 đường Nguyễn Đình Tựu, phường 
An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình ; cho thuê thiết 

bị xây dựng; thông tin về xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2014-19344 (220) 18.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 86/337,720 15.07.2014 US 
(540) 

  

(731) LIFEVANTAGE CORPORATION  (US)
9815 South Monroe Street, Ste 100, 
Sandy, UT 84070, USA 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dùng cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; chất hỗ trợ dinh 
dưỡng được sử dụng như là chất bổ sung dùng cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; 
thực phẩm chức năng được sử dụng như là chất bổ sung dùng cho ăn kiêng hoặc chất bổ 
sung dinh dưỡng; vitamin dùng cho đồ uống. 

 

Nhóm 30: Chất chiết xuất từ trà và cà phê dùng cho đồ uống. 
 

Nhóm 32: Đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống hỗn hợp dinh dưỡng, không dùng 
cho mục đích y tế (không có cồn; chất chiết xuất từ cây xanh dùng cho đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-19345 (220) 18.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.1.2; 4.1.3; 3.7.17; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, xanh da trời, xanh lá cây, 

xám 
(731) Công ty TNHH thương mại Sắc 

đẹp Quốc tế  (VN) 

14/6/14 đường số 53, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm); kem ngừa nám (mỹ 
phẩm); kem ngừa mụn (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 
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(210) 4-2014-19349 (220) 18.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.7; 26.5.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tín Hưng  (VN) 

Số 92 + 101/6 bis Điện Biên Phủ, phường 
17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt đá (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt bê tông (bộ phận của máy móc); 
lưỡi cắt gỗ (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt sắt (bộ phận của máy móc); máy đầm; máy 
uốn sắt; máy xoa nền; máy cắt sắt; máy uốn sắt; máy cắt bê tông. 

 

 
(210) 4-2014-19359 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Trường Việt  (VN) 

02-04 đường 20, khu đô thị Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; da và giả da; vali; ba lô; ví đựng tiền; ô (dù).  
 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 25: Các loại giày dép bao gồm giày thể thao; quần áo bao gồm quần áo thể thao; 
mũ nón bao gồm nón thể thao; thắt lưng (trang phục); tất (vớ); khăn (trang phục).  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại giày dép bao gồm giày thể thao, quần áo bao gồm quần áo 
thể thao, mũ nón bao gồm nón thể thao, thắt lưng, tất (vớ), khăn (trang phục), túi xách, 
các sản phẩm da và giả da, vali, ba lô, ví đựng tiền, ô (dù), đồ đạc nội thất cụ thể là: bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ, trang thiết bị nội thất, máy móc công nghiệp.  

 
Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khoẻ; thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2014-19367 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BURN STEWART DISTILLERS 
LIMITED   (GB) 
8 Milton Road, College Milton North, 
East Kilbride, Glasgow G74 5BU, 
United Kingdom  

(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2014-19385 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 1.15.15; 1.15.14 
(591) Vàng, xanh da trời, xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nước và thương mại Hương 

Giang   (VN) 

Lô CC3 A6 chợ Tuệ Tĩnh, khu đô thị Tuệ 
Tĩnh, phường Cẩm Thượng, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 

 
(210) 4-2014-19406 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3; 26.1.6 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Gia Phú 

Cường   (VN) 

Số nhà 131/16 đường Nguyễn Cửu Đàm, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường; tủ; bàn; ghế.   
 

Nhóm 35: Mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị, nguyên vật liệu ngành điện, điện tử, cơ khí 
cụ thể là: dây điện sắt, công tắc điện, đui đèn, trụ đèn chiếu sáng, máy phát điện, máy sấy 
tóc, máy uốn tóc, dụng cụ kẹp uốn tóc, máy sấy làm kho tay, bàn là điện, cầu dao, rơ le, 
công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, phích cắm, đèn điện tử và ống kính chân không 
hoặc nạp khí hoặc hơi, đèn và ống điện tử chỉnh lưu hồ quang thuỷ ngân, ống điện tử dùng 
tia âm cực, ống điện tử camera tuyền hình, dao và lưỡi cắt, cờ lê và thanh vặn ốc (bu lông) 
loại vặn bằng tay, cưa tay, lưỡi cưa các loại (kể cả các loại lưỡi rạch, lưỡi khía răng cưa 
hoặc lưỡi cưa không răng), máy bào, máy tiện, xe ô tô, xe máy, hàng gia dụng, đồ dùng 
cá nhân và gia đình gồm: ly, tô, chén, liễn (thố), bình nước, thìa, dĩa, hũ gia vị, muôi, thìa 
hớt kem, hớt bọt, đồ xúc bánh, dao ăn cá, dao ăn bơ, kẹp gắp đường, dao cạo râu, sản 
phẩm gỗ gồm: bàn, ghế, dù, bộ đồ ăn (chén, đĩa, đũa, muỗng) và bộ đồ bếp (thớt, tủ bếp, 
kệ bếp, đồ để dao), gỗ ván và viền dải gỗ trang trí để làm sàn, khung tranh, khung ảnh, 
khung gương bằng gỗ, hòm, hộp, thùng, giá kệ để kê hàng, vành đệm giá kệ để hàng bằng 
gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may; đại lý ký gửi hàng hóa.   
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(210) 4-2014-19430 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo; dạo cạo dùng điện hoặc không dùng điện; lưỡi dao cạo; dao có gắn 
lưỡi cạo; dao cạo (dùng một lần); hộp dao cạo (chỉ dùng đựng dao cạo); da liếc dao cạo; 
hộp đựng dao cạo (đựng dao cạo và các đồ dùng có liên quan); dụng cụ vặt lông, dùng 
điện hoặc không dùng điện; kéo xén (tông đơ) để cạo râu; nhíp/kẹp dụng cụ xén lông 
động vật (dụng cụ cầm tay); kéo; dụng cụ cắt; dụng cụ cắt ống (công cụ cầm tay); dao; 
dao bằng thép; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay bằng điện; bộ 
dụng cụ để chăm sóc bàn chân; tất cả trong nhóm 08. 

 

 
(210) 4-2014-19440 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 
(731) CRESTRON ELECTRONICS, INC.  

(US) 
15 Volvo Drive, Rockleigh, New Jersey 
07647, United States of America 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống điều khiển âm thanh và hình ảnh từ xa bao gồm máy chiếu kính ảnh, 
bảng điều khiển bộ vi xử lí, và máy phát không dây điều khiển từ xa, máy thu không dây 
điều khiển từ xa và mô đun giao diện; hệ thống điều khiển công nghiệp bao gồm máy tính 
và bảng điều khiển động cơ servo (động cơ hoạt động dựa theo các lệnh điều khiển vị trí 
và tốc độ) sử dụng cho thiết bị điện và thiết bị khoa học và thiết bị kiểm soát môi trường, 
hệ thống tích hợp công nghiệp cho việc điều khiển và tự động hóa thiết bị điện tử, thiết bị 
âm thanh, thiết bị hình ảnh, thiết bị ánh sáng, thiết bị an ninh và thiết bị môi trường, bao 
gồm sự kết hợp đa dạng của bảng điều khiển tích hợp, bảng điều khiển giao diện, bảng 
điều khiển gấp (flip top), lớp cảm ứng, phụ kiện lớp cảm ứng, cụ thể là, máy tính bảng 
kèm bút từ, nguồn điện, cáp giao diện điều khiển âm thanh và hình ảnh, máy thu thông tin 
và bộ thu phát thông tin cho điều khiển không dây, thiết bị sạc pin và bộ nguồn sạc pin 
cho điều khiển không dây, trạm nối (docking stations) để bàn và gắn trên tường cho bảng 
điều khiển và mô đun; nút điều khiển có thể được chạm khắc (engravable control 
buttons), bảng thông số mà WinCC cho phép tạo ra để sử dụng trên màn hình giao diện 
(decorative faceplates), và vỏ bọc chống thấm nước; bàn phím phụ kiện bàn phím, cụ thể 
là, bệ đỡ máy, nút điều khiển có thể được chạm khắc (engravable control buttons), bảng 
thông số mà WinCC cho phép tạo ra để sử dụng trên màn hình giao diện (decorative 
faceplates), và vỏ bọc chống thấm nước; băng nút, bảng điều khiển bộ xử lý, thiết bị và 
phụ kiện phân phối đa phương tiện, cụ thể là, bộ định tuyến tín hiệu và bộ khuếch đại tín 
hiệu, bảng điều khiển và môđun giao diện điều khiển âm thanh và hình ảnh, cáp giao diện 
điều khiển âm thanh và hình ảnh, dây tín hiệu (signal power wire); bộ xử lý tín hiệu và bộ 
chuyển đổi tín hiệu; máy phát điều khiển từ xa không dây máy thu điều khiển từ xa không 
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dây, ổ cắm dây mạng gắn trên tường (wall plates), hộp chuyển mạch, bộ điều chỉnh độ 
sáng, dây điện dẫn âm thanh, dây điện dẫn hình ảnh, dây điện dẫn dữ liệu và dây điện 
điều khiển (control electrical wires), dây cáp nối dữ liệu máy tính (computer data cables) 
và hộp tự động (automation cabinets) cho thiết bị chiếu sáng và thiết bị điều khiển, giá đỡ 
(mounting plates), bộ khuếch đại âm thanh, thiết bị điều khiển camera, cụ thể là, bộ điều 
khiển có thể quét ngang quét dọc (xoay trái phải) (pan/tilts) và bộ điều khiển điện tử; hệ 
thống liên lạc nội bộ, bộ điều khiển mành che nắng cửa sổ bên trong nhà và bộ điều khiển 
rèm che, bộ điều hưởng máy thu điều tần, bộ điều hưởng truyền hình, và thiết bị âm thanh 
vòm kĩ thuật số, cụ thể là, bộ xử lý âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh và máy thu âm 
thanh; hệ thống mạng lưới điện, cụ thể là, sự kết hợp đa dạng của máy tính với máy tính 
trung ương (computer mainframe), bộ điều khiển điện động cơ servo (động cơ hoạt động 
dựa theo các lệnh điều khiển vị trí và tốc độ), máy phát, máy thu, môđun giao diện và 
bảng điều khiển bộ vi xử lí; phần mềm máy tính cho việc thiết kế, tích hợp, cài đặt và 
quản lí thiết bị âm thanh và hình ảnh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống an ninh, và hệ thống 
sưởi ấm, hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí; phần mềm máy tính cho 
việc thiết kế lớp cảm ứng và giao diện trang web; ứng dụng phần mềm cho thiết bị di 
động tích hợp quản lí và điều khiển thiết bị âm thanh, thiết bị hình ảnh, thiết bị môi 
trường, thiết bị dữ liệu và thiết bị an ninh; các thiết bị và hệ thống sử dụng công nghệ kết 
nối không dây phạm vi tầm ngắn (near field communication - NFC), cụ thể là, đầu đọc 
chủ động (active tag readers), thẻ gắn bị động (passive lags), điện thoại thông minh, màn 
hình cảm ứng, và máy tính cho phép phát và thu dữ liệu kĩ thuật số kích hoạt các cài đặt 
cá nhân cho hệ thống chiếu sáng, hệ thống nhiệt độ, hệ thống che, hệ thống môi trường, 
hệ thống âm thanh/hình ảnh, hệ thống an ninh, hoặc bất kì thiết bị khác kết nối với hệ 
thống điều khiển, phần cứng máy tính và phần mềm máy tính cho việc thiết lập cấu hình 
và kiểm soát việc phát dữ liệu kĩ thuật số và việc nhận dữ liệu kĩ thuật số bởi các thiết bị 
và hệ thống sử dụng công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn chấp nhận việc kích 
hoạt các cài đặt cá nhân cho hệ thống chiếu sáng, hệ thống nhiệt độ, hệ thống rèm che, hệ 
thống giải trí, hệ thống âm thanh/hình ảnh, hệ thống an ninh, hoặc bất kì thiết bị khác kết 
nối với hệ thống điều khiển; phần cứng âm thanh/hình ảnh, cụ thể là, thiết bị thu âm thanh 
và hình ảnh theo chuỗi, phần mềm cho việc thiết lập thông tin liên lạc giữa nhiều màn 
hình hình ảnh thông qua công nghệ dành cho mạng máy tính cục bộ (LAN) được sử dụng 
phổ biến (Ethernet), phần mềm để điều khiển máy chiếu hình ảnh, phần mềm để điều 
khiển màn hình điều khiển từ xa, phần cứng và phần mềm để tái tạo nội dung âm thanh và 
hình ảnh từ dàn âm thanh/hình ảnh hiến thị trên một hoặc nhiều dàn âm thanh/màn hình 
hình ảnh; phần mềm cho cấu hình động của hệ thống điều khiển tòa nhà, hệ thống tự động 
tòa nhà, và giao diện cho hệ thống tòa nhà, cụ thể là, hệ thống thuyết trình đa phương tiện, 
hệ thống hội thảo đa phương tiện, hệ thống hợp tác, hệ thống chiếu sáng, hệ thống che, hệ 
thống sưởi ấm, hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí (HVAC systems), hệ 
thống quản lý năng lượng, hệ thống âm thanh/dữ liệu, và hệ thống sắp xếp chương trình 
bằng kĩ thuật số hoặc các hệ thống tương tự; phần cứng, cụ thể là, máy thu có dây và 
không dây, cầu nối mạng (network bridges), và bộ điều khiển bộ xử lí, và phần mềm cho 
hệ thống điều khiển và hệ thống tự động hóa tại nhà, cụ thể là, hệ thống chiếu sáng, hệ 
thống che, hệ thống ổ khóa, hệ thống sưởi ấm, hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa 
không khí (HVAC), hệ thống âm thanh/hình ảnh, hệ thống máy tính, hệ thống năng 
lượng, hệ thống giọng nói/dữ liệu, hệ thống thiết bị, hệ thống nước, và hệ thống an ninh; 
trạm nối (docking stations) cho các thiết bị điện tử và các thiệt bị giao diện cho người 
dùng đồ họa; thiết bị này bao gồm vỏ bảo vệ, bộ điều khiển phụ trợ, các bộ phận xử lí, và 
bộ phận liên lạc thông tin cho các thiết bị điện tử kết nối thêm vào đó; công tắc điện trên 
tường, bàn phím gắn trên tường, cảm ứng điện dung (touchpads) gắn trên tường, màn hình 
cảm ứng gắn trên tường; vỏ bọc cho các thiết bị điện, cụ thể là, bộ điều chỉnh nhiệt, bộ 
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cảm biến khói (smoke detectors), bộ dò khí cacbon mônôxit, hộp điều khiển hệ thống báo 
động an ninh, và hệ thống liên lạc; loa không dây trong nhà và ngoài trời; loa âm thanh 
trong nhà và ngoài trời; hệ thống khóa điện tử không dây bao gồm các ổ khóa điện tử 
không dây. 

 

Nhóm 20: Mành che cửa sổ trong nhà (đồ đạc); Mành che cửa sổ gắn động cơ trong nhà 
(đồ đạc). 

 

 
(210) 4-2014-19441 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) CRESTRON ELECTRONICS, INC.  
(US) 
15 Volvo Drive, Rockleigh, New Jersey 
07647, United States of America 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống điều khiển âm thanh và hình ảnh từ xa bao gồm máy chiếu kính ảnh, 
bảng điều khiển bộ vi xử lí, và máy phát không dây điều khiển từ xa, máy thu không dây 
điều khiển từ xa và mô đun giao diện; hệ thống điều khiển công nghiệp bao gồm máy tính 
và bảng điều khiển động cơ servo (động cơ hoạt động dựa theo các lệnh điều khiển vị trí 
và tốc độ) sử dụng cho thiết bị điện và thiết bị khoa học và thiết bị kiểm soát môi trường, 
hệ thống tích hợp công nghiệp cho việc điều khiển và tự động hóa thiết bị điện tử, thiết bị 
âm thanh, thiết bị hình ảnh, thiết bị ánh sáng, thiết bị an ninh và thiết bị môi trường, bao 
gồm sự kết hợp đa dạng của bảng điều khiển tích hợp, bảng điều khiển giao diện, bảng 
điều khiển gấp (flip top), lớp cảm ứng, phụ kiện lớp cảm ứng, cụ thể là, máy tính bảng 
kèm bút từ, nguồn điện, cáp giao diện điều khiển âm thanh và hình ảnh, máy thu thông tin 
và bộ thu phát thông tin cho điều khiển không dây, thiết bị sạc pin và bộ nguồn sạc pin 
cho điều khiển không dây, trạm nối (docking stations) để bàn và gắn trên tường cho bảng 
điều khiển và mô đun; nút điều khiển có thể được chạm khắc (engravable control 
buttons), bảng thông số mà WinCC cho phép tạo ra để sử dụng trên màn hình giao diện 
(decorative faceplates), và vỏ bọc chống thấm nước; bàn phím phụ kiện bàn phím, cụ thể 
là, bệ đỡ máy, nút điều khiển có thể được chạm khắc (engravable control buttons), bảng 
thông số mà WinCC cho phép tạo ra để sử dụng trên màn hình giao diện (decorative 
faceplates), và vỏ bọc chống thấm nước; băng nút, bảng điều khiển bộ xử lý, thiết bị và 
phụ kiện phân phối đa phương tiện, cụ thể là, bộ định tuyến tín hiệu và bộ khuếch đại tín 
hiệu, bảng điều khiển và môđun giao diện điều khiển âm thanh và hình ảnh, cáp giao diện 
điều khiển âm thanh và hình ảnh, dây tín hiệu (signal power wire); bộ xử lý tín hiệu và bộ 
chuyển đổi tín hiệu; máy phát điều khiển từ xa không dây máy thu điều khiển từ xa không 
dây, ổ cắm dây mạng gắn trên tường (wall plates), hộp chuyển mạch, bộ điều chỉnh độ 
sáng, dây điện dẫn âm thanh, dây điện dẫn hình ảnh, dây điện dẫn dữ liệu và dây điện 
điều khiển (control electrical wires), dây cáp nối dữ liệu máy tính (computer data cables) 
và hộp tự động (automation cabinets) cho thiết bị chiếu sáng và thiết bị điều khiển, giá đỡ 
(mounting plates), bộ khuếch đại âm thanh, thiết bị điều khiển camera, cụ thể là, bộ điều 
khiển có thể quét ngang quét dọc (xoay trái phải) (pan/tilts) và bộ điều khiển điện tử; hệ 
thống liên lạc nội bộ, bộ điều khiển mành che nắng cửa sổ bên trong nhà và bộ điều khiển 
rèm che, bộ điều hưởng máy thu điều tần, bộ điều hưởng truyền hình, và thiết bị âm thanh 
vòm kĩ thuật số, cụ thể là, bộ xử lý âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh và máy thu âm 
thanh; hệ thống mạng lưới điện, cụ thể là, sự kết hợp đa dạng của máy tính với máy tính 
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trung ương (computer mainframe), bộ điều khiển điện động cơ servo (động cơ hoạt động 
dựa theo các lệnh điều khiển vị trí và tốc độ), máy phát, máy thu, môđun giao diện và 
bảng điều khiển bộ vi xử lí; phần mềm máy tính cho việc thiết kế, tích hợp, cài đặt và 
quản lí thiết bị âm thanh và hình ảnh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống an ninh, và hệ thống 
sưởi ấm, hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí; phần mềm máy tính cho 
việc thiết kế lớp cảm ứng và giao diện trang web; ứng dụng phần mềm cho thiết bị di 
động tích hợp quản lí và điều khiển thiết bị âm thanh, thiết bị hình ảnh, thiết bị môi 
trường, thiết bị dữ liệu và thiết bị an ninh; các thiết bị và hệ thống sử dụng công nghệ kết 
nối không dây phạm vi tầm ngắn (near field communication - NFC), cụ thể là, đầu đọc 
chủ động (active tag readers), thẻ gắn bị động (passive lags), điện thoại thông minh, màn 
hình cảm ứng, và máy tính cho phép phát và thu dữ liệu kĩ thuật số kích hoạt các cài đặt 
cá nhân cho hệ thống chiếu sáng, hệ thống nhiệt độ, hệ thống che, hệ thống môi trường, 
hệ thống âm thanh/hình ảnh, hệ thống an ninh, hoặc bất kì thiết bị khác kết nối với hệ 
thống điều khiển, phần cứng máy tính và phần mềm máy tính cho việc thiết lập cấu hình 
và kiểm soát việc phát dữ liệu kĩ thuật số và việc nhận dữ liệu kĩ thuật số bởi các thiết bị 
và hệ thống sử dụng công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn chấp nhận việc kích 
hoạt các cài đặt cá nhân cho hệ thống chiếu sáng, hệ thống nhiệt độ, hệ thống rèm che, hệ 
thống giải trí, hệ thống âm thanh/hình ảnh, hệ thống an ninh, hoặc bất kì thiết bị khác kết 
nối với hệ thống điều khiển; phần cứng âm thanh/hình ảnh, cụ thể là, thiết bị thu âm thanh 
và hình ảnh theo chuỗi, phần mềm cho việc thiết lập thông tin liên lạc giữa nhiều màn 
hình hình ảnh thông qua công nghệ dành cho mạng máy tính cục bộ (LAN) được sử dụng 
phổ biến (Ethernet), phần mềm để điều khiển máy chiếu hình ảnh, phần mềm để điều 
khiển màn hình điều khiển từ xa, phần cứng và phần mềm để tái tạo nội dung âm thanh và 
hình ảnh từ dàn âm thanh/hình ảnh hiến thị trên một hoặc nhiều dàn âm thanh/màn hình 
hình ảnh; phần mềm cho cấu hình động của hệ thống điều khiển tòa nhà, hệ thống tự động 
tòa nhà, và giao diện cho hệ thống tòa nhà, cụ thể là, hệ thống thuyết trình đa phương tiện, 
hệ thống hội thảo đa phương tiện, hệ thống hợp tác, hệ thống chiếu sáng, hệ thống che, hệ 
thống sưởi ấm, hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí (HVAC systems), hệ 
thống quản lý năng lượng, hệ thống âm thanh/dữ liệu, và hệ thống sắp xếp chương trình 
bằng kĩ thuật số hoặc các hệ thống tương tự; phần cứng, cụ thể là, máy thu có dây và 
không dây, cầu nối mạng (network bridges), và bộ điều khiển bộ xử lí, và phần mềm cho 
hệ thống điều khiển và hệ thống tự động hóa tại nhà, cụ thể là, hệ thống chiếu sáng, hệ 
thống che, hệ thống ổ khóa, hệ thống sưởi ấm, hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa 
không khí (HVAC), hệ thống âm thanh/hình ảnh, hệ thống máy tính, hệ thống năng 
lượng, hệ thống giọng nói/dữ liệu, hệ thống thiết bị, hệ thống nước, và hệ thống an ninh; 
trạm nối (docking stations) cho các thiết bị điện tử và các thiệt bị giao diện cho người 
dùng đồ họa; thiết bị này bao gồm vỏ bảo vệ, bộ điều khiển phụ trợ, các bộ phận xử lí, và 
bộ phận liên lạc thông tin cho các thiết bị điện tử kết nối thêm vào đó; công tắc điện trên 
tường, bàn phím gắn trên tường, cảm ứng điện dung (touchpads) gắn trên tường, màn hình 
cảm ứng gắn trên tường; vỏ bọc cho các thiết bị điện, cụ thể là, bộ điều chỉnh nhiệt, bộ 
cảm biến khói (smoke detectors), bộ dò khí cacbon mônôxit, hộp điều khiển hệ thống báo 
động an ninh, và hệ thống liên lạc; loa không dây trong nhà và ngoài trời; loa âm thanh 
trong nhà và ngoài trời; hệ thống khóa điện tử không dây bao gồm các ổ khóa điện tử 
không dây. 

 
Nhóm 20: Mành che cửa sổ trong nhà (đồ đạc); Mành che cửa sổ gắn động cơ trong nhà 
(đồ đạc). 
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(210) 4-2014-19443 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.9; 25.5.5 
(731) Công ty TNHH quản lý bất 

động sản CHT Việt Nam  (VN) 

Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản. 

 
 

(210) 4-2014-19450 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(531) 26.4.1; 25.7.17; 26.3.1; 26.11.3; 
A1.1.10; A5.3.14; 2.9.21; 25.1.6; 
19.11.4; 16.3.15; 3.5.15; A3.5.24 

(591) Da cam, vàng, nâu, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, đen, xám, đồng 

(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 
PTY LTD (ACN 091 508 397)    (AU) 
9- 13 Carolyn Street, Silverwater NSW 
2128 , Australia  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-19451 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(531) 26.3.1; 3.5.15; A3.5.24; A5.3.14; 
16.3.15; 19.11.4; 3.9.1; 25.1.6; 25.7.17; 
A1.1.10; A14.11.3 

(591) Da cam, vàng, nâu, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, trắng, đồng 

(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 
PTY LTD (ACN 091 508 397)    (AU) 
9- 13 Carolyn Street, Silverwater NSW 
2128 , Australia  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-19452 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(531) A5.3.14; 25.7.17; 26.1.1; 26.1.6; 
16.3.15; 19.11.4; 3.5.15; A3.5.24; 
26.3.1; A1.1.10 

(591) Vàng, cam, trắng, đen, xanh lá cây đậm, 
nâu, đỏ, đồng 

(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 
PTY LTD (ACN 091 508 397)    (AU) 
9-13 Carolyn Street, Silverwater NSW 
2128 , Australia  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-19453 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(531) A5.3.14; 5.5.19; A5.5.21; 25.1.6; 
A1.1.10; 16.3.15; 19.11.4; 26.3.1; 
3.5.15; A3.5.24; 25.7.17; 24.11.3 

(591) Da cam, vàng, nâu, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, đen, hồng, đồng 

(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 
PTY LTD (ACN 091 508 397)   (US) 
9- 13 Carolyn Street, Silverwater NSW 
2128 , Australia  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-19454 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(531) A5.3.14; 25.7.17; 2.9.1; 25.1.6; A1.1.10; 
24.11.3; 16.3.15; 19.11.4; 3.5.15; 
A3.5.24 

(591) Da cam, vàng, nâu, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, xanh dương, đồng, đỏ. 

(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 
PTY LTD (ACN 091 508 397)   (AU) 
9-13 Carolyn Street, Silverwater NSW 
2128, Australia  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-19455 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 25.7.25; 3.9.1; A3.9.2; 25.12.1 

(591) Cam, xám, trắng, đen, xanh, đồng, đỏ 

(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 

PTY LTD (ACN 091 508 397)    (AU) 

9-13 Carolyn Street, Silverwater NSW 

2128 Australia   

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-19456 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

   

(531) A5.3.14; 3.9.1; 25.1.6; A1.1.10; 24.11.3; 

16.3.15; 19.11.4; 25.7.17; A3.5.24; 

3.5.15; 26.3.1 

(591) Cam, vàng, nâu, trắng , xanh lá cây đậm, 

đồng 

(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 

PTY LTD (ACN 091 508 397)    (AU) 

9-13 Carolyn Street, Silverwater NSW 

2128 Australia   

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-19457 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

   

(531) A5.3.14; 3.4.11; 25.7.17; A19.13.21; 

26.3.1; 3.5.15; A3.5.24 

(591) Nâu nhạt, nâu, nâu đậm, cam, vàng, đen, 

trắng, đồng 

(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 

PTY LTD (ACN 091 508 397)    (AU) 

9-13 Carolyn Street, Silverwater NSW 

2128 Australia   

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-19458 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(531) A5.3.14; 2.1.8; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Cam, vàng, nâu, đỏ, đen, xanh da trời, 

xanh lá cây đậm, đồng 
(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 

PTY LTD (ACN 091 508 397)    (AU) 
9-13 Carolyn Street, Silverwater NSW 
2128 Australia   

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-19459 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 1.17.25; A3.13.4; 24.3.1 
(591) Đỏ, vàng, cam, nâu, đen, xanh, trắng, 

đồng 
(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 

PTY LTD (ACN 091 508 397)   (AU) 
9-13 Carolyn Street, Silverwater NSW 
2128 Australia  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-19461 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 3.5.15; 25.1.25; 24.17.15; 
A25.7.2 

(591) Cam, xanh lá cây, vàng chanh, đỏ, đen 
(731) UNIVERSAL PHARMACEUTICALS 

PTY LTD (ACN 091 508 397)   (AU) 
9- 13 Carolyn Street, Silverwater NSW 
2128, Australia  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-19465 (220) 19.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A25.3.3 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Việt Green Pearl  

(VN) 

394 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hoành thánh đông lạnh (chủ yếu làm từ tôm, thịt, hải sản), nước mắm, nước 
chấm có nguồn gốc từ động vật (trên cơ sở nước mắm là chủ yếu). 

 

Nhóm 30: Bột và chế phẩm ngũ cốc, tinh bột cho thực phẩm, bún ăn liền, phở ăn liền, hủ 
tiếu ăn liền, miến ăn liền, mì ăn liền, đồ gia vị, xốt (gia vị); nem cuốn (chả giò) đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2014-19475 (220) 20.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.7 
(591) Cam, ghi 
(731) Công ty TNHH DACO  (VN)

Số nhà 146 xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội. 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh báo động; bộ khuếch đại âm thanh; đèn chớp [tín hiệu phát 
sáng]; đèn báo hiệu; còi báo hiệu; thiết bị đèn tín hiệu giao thông [thiết bị báo hiệu]. 

 
 

(210) 4-2014-19498 (220) 20.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 86/306051 10.06.2014 US 
(540) 

 

(731) RESTORATION HARDWARE, INC.  
(US) 
15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, 
California 94925, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc, cụ thể là giường, ghế, ghế dài giống như giường, ghế dài, ghế dài có 
đệm, ghế xô-pha có hai chỗ ngồi đối diện nhau, ghế trường kỷ, ghế trường kỷ có giường 
ngủ, giường ngủ, đi văng, giường cũi của trẻ con, bàn gương trang điểm, bàn để đầu 
giường, ghế không có lưng dựa, ghế tựa, ghế dài nằm chơi, ghế không có tay vịn, ghế 
bành, ghế dùng cho bàn ăn, ghế ngồi dạng túi (ghế được tạo bởi một túi lớn bên trong có 
chứa các hạt xốp), bàn thấp, bàn để sát tường khác bàn chính, bàn gắn vào tường, bàn ăn, 
bàn nhỏ để dùng khi cần đến, bàn gấp dùng cho trẻ em, tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ 
em, tủ sách, tủ đựng đồ đạc, tủ, bàn làm việc, tủ ly, giá nhỏ chia ngăn, tủ nhiều ngăn dùng 
để chứa các phương tiện truyền thông, và vali du lịch được sử dụng như bàn; giá đỡ; ghế 
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đẩu; ghế đẩu có bậc lên xuống không bằng kim loại; đồ đạc ngoài trời; vỏ bọc dùng cho 
đồ đạc bọc vải; đệm; gối; gối dùng để ngồi trên sàn nhà; gối ngủ; gối dài; nệm; đệm có 
những chóp cao, cụ thể là nệm nhồi lông; gối nhỏ hoặc ghế thấp dùng để quỳ khi làm 
vườn; túi ngủ; nôi có mui bằng mây đan; đồ đạc dùng trong buồng tắm, cụ thể là gương, 
tủ nhiều ngăn, giá rửa mặt, tủ đụng thuốc, kệ (thường để cài đặt bồn rửa) và bộ giá đỡ có 
một hoặc nhiều cửa ở phía mặt, giá, bàn trang điểm, kệ, giá để treo khăn, ghế đẩu dùng 
trong phòng tắm, xe đẩy có bánh dùng trong phòng tắm, thanh treo rèm tắm, và các bộ 
phẩm của những sản phẩm trên; khung ảnh; bảng thông báo manơcanh cho thợ may quần 
áo; đồ ngũ kim xếp nếp, cụ thể là thanh treo màn cửa, móc rèm và hình trạm đầu mái 
mành che nắng cửa sổ; đồ trang trí tường, cụ thể là giá và gương, giá treo áo choàng; giá 
để tạp chí; giá để khăn; giá dùng trong phòng tắm, giá để hành lý dạng đồ đạc; giá để 
rượu; giá để bày hàng; giá bằng kim loại để cất giữ củi; hộp trang trí làm bằng gỗ; đồ 
trang trí dùng cho gia đình và vườn làm bằng gỗ; tấm gỗ dùng để trang trí; đồ trang trí 
dùng trong gia đình và vườn làm bằng nhựa đúc; giá đỡ dùng cho ô dùng ngoài hiên. 

 

 
(210) 4-2014-19499 (220) 20.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 86/306079 10.06.2014 US 
(540) 

 

(731) RESTORATION HARDWARE, INC.  
(US) 
15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, 
California 94925, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ đặt hàng theo catalog qua bưu điện, và dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nhiều loại hàng hóa tiêu dùng, cụ thể là đồ đạc, sản phẩm 
chiếu sáng, sản phẩm dùng trong phòng tắm, đồ bằng vải dùng trong phòng tắm, bộ đồ 
giường, đồ ngũ kim, sản phẩm dùng cho sửa chữa nhà, tấm che phủ cửa sổ, tấm phủ sàn, 
phụ kiện và đồ trang trí nhà, phụ kiện và đồ đạc ngoài nhà, sản phẩm dùng trong vườn, đồ 
chơi, trò chơi, quần áo, đồ trang sức, dép đi trong nhà và giầy cao cổ, sản phẩm chăm sóc 
cá nhân, đồ trang trí dùng cho ngày nghỉ, sản phẩm giấy, những sản phẩm dùng để làm kỷ 
niệm, quà tặng, đồng hồ, giá để hành lý và sản phẩm dùng để làm sạch; dịch vụ quảng cáo 
cho người khác, cụ thể là nghiên cứu thị trường cho người khác và thúc đẩy việc bán hàng 
và cung cấp dịch vụ cho người khác thông qua việc phổ biến thông tin qua Internet, thông 
qua việc trưng bày hàng hóa tại cửa hàng và thông qua việc phân phát catalô; cấp giấy 
chứng nhận quà tặng để có thể mua lại hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ đăng ký quà tặng. 

 

 
(210) 4-2014-19535 (220) 20.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.24; 3.9.1; 1.3.1; 25.12.1; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng 
(731) Hội nông dân huyện Thới Bình  

(VN) 

Khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 29: Mắm cá lóc; mắm được làm từ cá. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại mắm làm từ cá; đại lý ký gửi hàng hóa (các loại mắm làm từ 
cá); xúc tiến thương mại; quảng cáo để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2014-19543 (220) 20.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH LIZ VINA  (VN)

41/1 đường HT42, khu phố 4, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ tổ chức, dàn dựng, phim nhựa, 
phim truyền hình, phim ca nhạc, băng, đĩa nhạc, các chương trình biểu diễn sân khấu; 
dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thời trang, ca nhạc, nghệ thuật và 
giải trí khác; đào tạo ca sỹ, nhóm nhạc, người mẫu. 

 

 
(210) 4-2014-19544 (220) 20.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH LIZ VINA  (VN)

41/1 đường HT42, khu phố 4, phường Hiệp
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem bảo vệ da; phấn trang điểm; nước thơm dùng cho trang 
điểm; mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm); nước sơn móng tay. 

 

Nhóm 14: Đồ trang sức: vòng tay, dây chuyền, nhẫn, đồng hồ, hoa tai bằng kim loại. 
 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách, cặp (học sinh), ví. 
 

Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng (dây nịt). 
 

Nhóm 29: Nhân sâm sấy khô; nhân sâm đã được bảo quản; nhân sâm đã được chế biến; 
nhân sâm đông lạnh (tất cả đều dùng như rau). 

 

Nhóm 41: Tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ tổ chức, dàn dựng phim nhựa, 
phim truyền hình, phim ca nhạc, băng, đĩa nhạc, các chương trình biểu diễn sân khấu; 
dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thời trang, ca nhạc, nghệ thuật và 
giải trí khác; đào tạo ca sỹ, nhóm nhạc, người mẫu. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang phục; thiết kế quần áo; dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ tư vấn 
thiết kế thời trang. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 
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(210) 4-2014-19546 (220) 20.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

cao Gia Nguyễn  (VN) 

Số 42 phố Thợ Nhuộm, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị điều chế hóa chất khử trùng trong các ngành y tế, nông nghiệp, công 
nghiệp, thủy sản. 

 

Nhóm 10: Thiết bị rửa tay có tác dụng khử khuẩn dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 11: Thiết bị rửa tay có tác dụng khử khuẩn (thiết bị vệ sinh). 
 
 

(210) 4-2014-19549 (220) 20.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) RICH PRODUCTS CORPORATION (US)
One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 29: Kem phủ đánh dậy bọt làm từ sữa và kem phủ đánh dậy bọt không sữa chủ yếu 
dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem 
đánh dậy bọt làm từ sữa và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); váng sữa làm từ sữa và váng sữa 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) làm từ sữa và kem đánh dậy bọt 
(dùng cho đồ uống) không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm (sản 
phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc 
sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa), được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; 
sữa được dùng làm nhân cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và nhân (cho thực phẩm) không 
sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ 
sữa); sữa được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa), được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; bơ với thành phần chủ yếu là từ sữa 
và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa); sản phẩm kem đánh dậy bọt làm từ sữa và sản phẩm 
kem đánh đậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành 
(thay thế thành phần bơ sữa); đồ uống trên cơ sở sữa và đồ uống dựa trên sản phẩm không 
chứa sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thề thành phần 
bơ sữa); sữa được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh và kem đánh dậy bọt không sữa 
chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa), 
được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh; pho mát làm từ sữa và pho mát dựa trên kem 
đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay 
thế thành phần bơ sữa); pho mát kem làm từ sữa và pho mát kem dựa trên kem đánh dậy 
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bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa), pho mát (chất phết) làm từ sữa và pho mát (chất phết) dựa trên kem đánh 
dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa chua làm từ sữa và sữa chua không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở 
dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); đồ uống dựa trên sữa 
chua làm từ sữa và đồ uống dựa trên sữa chua không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); bột sữa chua làm từ sữa và bột 
sữa chua không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); chế phẩm sữa chua làm từ sữa và chế phẩm sữa chua không sữa chủ 
yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); chất 
phết (lên thực phẩm) làm từ sữa và chất phết (lên thực phẩm) không sữa chủ yếu dựa trên 
cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa; sữa (dạng 
bột); kem đánh dậy bọt dạng lỏng và dạng bột (để pha cà phê) không sữa chủ yếu dựa trên 
cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); nhân (cho thực 
phẩm) được đánh dậy bọt làm từ sữa và nhân (cho thực phẩm) được đánh dậy bọt không 
sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ 
sữa); kem đánh dậy bọt (làm nhân thực phẩm) làm từ sữa và kem đánh dậy bọt (làm nhân 
thực phẩm) không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay 
thế thành phần bơ sữa); hoa quả đã qua chế biến dùng làm nhân cho thực phẩm; trái cây 
và quả hạch được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm chứa sữa và không chứa sữa, được 
đánh dậy bọt, không đánh dậy bọt, tất cả đều để đông lạnh hoặc không đông lạnh, và sẵn 
sàng để sử dụng; nhân thực phẩm dựa trên hoa quả, chứa sữa và không chứa sữa, được 
đánh dậy bọt và không đánh dậy bọt, tất cả đều để đông lạnh hoặc không đông lạnh, và 
sẵn sàng để sử dụng hoặc chưa sẵn sàng để sử dụng; kem sữa caramen; hoa quả dùng làm 
nhân và lớp phủ cho thực phẩm; lớp phủ cho thực phẩm làm từ caramel quả hạch; kem 
đánh dậy bọt sử dụng trong sản xuất thực phẩm; bơ; bơ thực vật; chất phết làm từ rau, 
được đánh dậy bọt, dùng như chất thay thế cho bơ thực vật hoặc bơ; đồ uống và nước cô 
đặc trên cơ sở sữa nhân tạo; nước ép rau và nước ép rau dạng cô đặc, dùng để nấu ăn, rau 
và hoa quả được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả 
(ướt); dầu có thể ăn được; chất béo có thể ăn được; lớp phủ trên cơ sở quả hạch; lớp phủ 
trên cơ sở quả hạch dùng cho thực phẩm; lớp phủ cho thực phẩm làm từ dầu có thể ăn 
được; hỗn hợp sữa và kem tươi; thực phẩm không sữa, chủ yếu được làm từ dầu đậu nành; 
rau nhuyễn dạng kem sệt, dùng làm nhân cho thực phẩm, quả hạch, dùng làm nhân cho 
thực phẩm, trái cây, dùng làm chất phết cho thực phẩm; rau nhuyễn dạng kem sệt, dùng 
làm chất phết cho thực phẩm; quả hạch, dùng làm chất phết cho thực phẩm; sữa chua, 
dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; sữa dừa, dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; dầu có thể 
ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu của chất làm trắng đồ uống; dầu có thể ăn 
được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; dầu có thể 
ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm nhân cho thực phẩm; dầu có thể 
ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm lớp kem phủ cho thực phẩm; 
dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm chất phết cho thực 
phẩm; kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc 
sữa đậu nành; váng sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc 
sữa đậu nành; kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn 
được (dầu nhũ tương) và sữa đậu nành; sữa đậu nành [dùng đề thay thế sữa]; dầu có thể ăn 
được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành dùng làm kem (được đánh dậy bọt); kem đánh 
dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành sử 
dụng như chất thay thế cho sữa và kem làm từ sữa; trái cây nghiền nhuyễn để lạnh và 
không để lạnh; sữa khuấy; cơ sở để làm sữa khuấy, cụ thể: sữa. 
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Nhóm 30: Lớp kem phủ bánh ngọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc 
không sẵn sử dụng; sôcôla, sôcôla nhân tạo, bột custard, kẹo dẻo và kẹo dẻo nhân tạo 
dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng 
hoặc không sẵn sử dụng; sôcôla và sôcôla nhân tạo dùng làm lớp phủ trên bề mặt, lớp phủ 
xung quanh và nhân bánh ngọt; xirô dạng lỏng dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; 
xirô có hương vị dùng cho thực phẩm; bánh putding; bánh kem; bánh nướng kem nhỏ; 
bánh ngọt sữa chua đông lạnh; kem lạnh; kem trái cây; sôcôla dùng làm lớp phủ trên bề 
mặt thực phẩm; lớp phủ trên bề mặt thực phẩm, làm từ bột mì; bánh bông lan; bánh mỳ 
ngọt nhân kem sữa trứng; bánh sữa trứng; bánh xốp kem; bánh putding lạnh có kem, sữa; 
kem mút (kem lạnh); nhân cho thực phẩm trên cơ sở ngũ cốc; sôcôla dùng làm nhân cho 
thực phẩm; chất phết cho thực phẩm trên cơ sở ngũ cốc; sôcôla dạng lỏng làm lớp phủ cho 
thực phẩm; lớp phủ và nhân cho bánh mì; lớp phủ và nhân cho thực phẩm; đồ trang trí có 
thể ăn được cho thực phẩm, cụ thể: kẹo mềm, bánh kẹo đường; lớp phủ và nhân sôcôla 
được dùng làm lớp phủ trên bề mặt và nhân cho thực phẩm; đồ khô để làm bánh kem, 
thạch; bánh putding, kem, lớp phủ, cụ thể: bột mỳ, đường hoặc chất thay thế đường, và gia 
vị; ca cao; trà, đồ uống trên cơ sở trà; đường; mật ong; sản phẩm sôcôla; nước xốt (gia vị); 
xốt may-on-ne; xi rô (dùng cho thực phẩm); xi rô hoa quả (dùng cho thực phẩm); bánh 
nướng hoa quả; bánh ngọt hoa quả; bánh putding hoa quả; bánh trứng (bánh tart); bánh 
trứng (ở dạng hỗn hợp lỏng); thạch nghiền nhuyễn (dùng làm nước xốt cho thực phẩm); 
hỗn hợp bột khô đã trộn trước để làm lớp phủ không chứa sữa; hỗn hợp bột khô đã trộn 
trước để làm sản phẩm bánh mì; hỗn hợp bột khô đã trộn trước để làm bánh putding; hỗn 
hợp bột khô đã trộn trước để làm bánh trứng; bánh putding làm từ sữa và không chứa bơ 
sữa; bánh ngọt làm từ sữa và không chứa bơ sữa; bánh nướng làm từ sữa và không chứa bơ 
sữa; chất làm ngọt tự nhiên, hương liệu (trừ tinh dầu), chất làm đặc và chất tạo nhũ tương 
(trong thực phẩm) (dạng lỏng hoặc dạng khô) được dùng làm nguyên liệu làm sữa khuấy; 
bột nhào làm bánh pho mát; bột nhào làm kem sữa trứng. 

 

 
(210) 4-2014-19561 (220) 20.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A1.1.10; 8.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Phú Anh 

Phát   (VN) 

194/39 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế, kệ để đồ.  
 

Nhóm 35: Mua bán,xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: máy móc, cụ thể là 
máy chấn tôn, máy cắt, máy ép nhựa, máy dập, thiết bị sơn tĩnh điện, bột sơn tĩnh diện, 
kim loại, quặng kim loại, sắt thép, hạt nhựa.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị tĩnh điện.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý và tráng phủ kim loại; dịch vụ xi mạ điện.  
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(210) 4-2014-19583 (220) 20.08.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh da trời, vàng, trắng, nâu 

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Toàn Cầu  (VN) 

Số 9B, ngõ 13, đường Hà Huy Tập, 

phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị cấp nước, lọc nước. 
 

 
(210) 4-2014-19584 (220) 20.08.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) A3.11.2; 5.13.4; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh da trời, trắng 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

dược Việt Nam  (VN) 

Số 21 Tân Phú, đại lộ Lê-Nin, xóm 19, 

xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 

 

Nhóm 10: Dụng cụ và đồ y tế. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh bán lẻ và bán buôn thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2014-19589 (220) 21.08.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 2.9.14 

(591) Vàng, xanh ngọc 

(731) Công ty cổ phần Multrium 

Việt Nam  (VN) 

19M Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược; vitamin và khoáng chất; thảo dược, chất bổ sung 

dinh dưỡng.  
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(210) 4-2014-19600 (220) 21.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.13.1; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Led Qiang Li Việt 

Nam   (VN) 

Số 204, phố Xã Đàn, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện (bao gồm: đèn chiếu sáng, công tắc điện, ổ cắm điện, 

phích điện, nguồn điện, dây điện, bảng mô-đun đèn điện), bóng đèn, đèn led.  
 

 
(210) 4-2014-19604 (220) 21.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.1; A3.1.24; 3.1.16 
(591) Vàng, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nguyễn Tank  (VN) 

10/5D Thoại Ngọc Hầu, phường Hoà 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 39: Vận tải. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-19605 (220) 21.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, trắng, xanh 

hòa bình, xanh lam 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

nhân lực AEO   (VN) 

Đường 194, Tân Việt, huyện Bình Giang, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 20: Giá để quần áo, tủ đựng quần áo. 
 

Nhóm 21: Giàn treo quần áo (hong khô) hoặc giá treo quần áo (hong khô).  
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(210) 4-2014-19700 (220) 21.08.2014 

 

   

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 11.3.5; 19.9.1; 25.7.25; 26.4.2 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, đen, vàng 
nhạt 

(731) CERIOTI HOLDING S.A.   (LU) 
23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột canh (gia vị).  
 

 
(210) 4-2014-19757 (220) 22.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH Thương Mại 

Thảo Linh   (VN) 

Lô 45 - N11 Làn 2, đường Hoàng Văn 
Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, bán buôn, bán lẻ các mặt hàng: văn phòng phẩm, sách giáo 
khoa, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, vật liệu để đóng sách.  

 

 
(210) 4-2014-19824 (220) 22.08.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 2.9.1; 26.4.4; A26.4.24 

(731) Lê Quang Vinh  (VN) 

25 Đồng Xuân, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; tổ chức 
và điều hành hội thảo; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

 
(210) 4-2014-19825 (220) 22.08.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 2.9.1; 26.4.4; A26.4.24 

(731) Lê Quang Vinh  (VN) 

25 Đồng Xuân, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; tổ chức 
và điều hành hội thảo; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

 
(210) 4-2014-19862 (220) 22.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Ngô Thanh Liêm  (VN) 

341/34B Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tủ bằng vải, nhựa, tủ bằng sắt và inôc, bàn, ghế, nồi xoong bằng nhựa, 

sắt và inôc, giàn phơi đồ bằng nhựa, sắt và inôc. 
 

 
(210) 4-2014-19906 (220) 25.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Khang Nam  (VN) 

36 Lưu Quang Thuận, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà 

máy, xí nghiệp; xây dựng dưới nước; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ tư vấn trong 
lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 
dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa 
chất; kiểm soát và kiểm tra chât lượng. 

 

 
(210) 4-2014-19923 (220) 25.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.11; A2.1.23 
(591) Trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH nhà hàng Nam 

San F&B  (VN) 

5-7-9 Nguyễn Trung Trực, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, quán ăn tự phục vụ, 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2014-19931 (220) 25.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.2; A26.3.5; A26.3.24; 26.3.23 
(731) Hộ kinh doanh Mạnh Tuấn  

(VN) 

Y2, KP5, phường Tân Hiệp, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón  
 

Nhóm 28: Găng tay thể thao, vật dụng bao vệ ống chân (phụ kiện thể thao).  
 

 
(210) 4-2014-19932 (220) 25.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; A26.3.5; 26.3.23 
(731) Hộ kinh doanh Mạnh Tuấn  

(VN) 

Y2, KP5, phường Tân Hiệp, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón  
 

Nhóm 28: Găng tay thể thao, vật dụng bảo vệ ống chân (phụ kiện thể thao).  
 

 
(210) 4-2014-19934 (220) 25.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Đại bọc Quốc gia thành phố 

Hồ Chí Minh   (VN) 

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao 
công nghệ (IPTC) 

 

(511)   Nhóm 01:  Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; mô nuôi cấy 
sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; phân tích hoá học; kiểm định [đo lường];  
 

 
(210) 4-2014-19941 (220) 25.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 

209 Lê Duẩn, phường Eatam, thành phố 
Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc. 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2014-19949 (220) 25.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.7; 26.1.5; A26.1.24; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, vàng, da cam, ghi 
(731) Công ty TNHH điện máy Hồng 

Bảo  (VN) 

23 đường CN 13, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, dụng cụ nhà bếp bằng 
inốc, cụ thể như sau: điện lạnh (máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, máy nước nóng, 
lạnh), điện tử (ti vi, đầu đĩa CD, VCD, DVD, điện thoại, máy ảnh, máy nghe nhạc), điện 
gia dụng, dụng cụ nhà bếp (lò vi ba, lò nướng, bếp ga, bếp điện tử, nồi và bộ nồi bằng 
inốc, dụng cụ nhà bếp bằng inốc).  

 

 
(210) 4-2014-19967 (220) 25.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 14.1.1 
(591) Trắng, xám, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hoàng Anh  (VN) 

Số 255, đường Giải Phóng, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Van nước, van một chiều, van xả khí, van y lọc (không phải bộ phận của máy), 
van bướm, van cầu, van bi bằng kim loại. 

 

Nhóm 17: Khớp nối mềm không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-19969 (220) 25.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; A26.11.7 
(731) Công ty TNHH Điểm Sáng Toàn 

Cầu  (VN) 

Tầng 4, phòng 104 Vincom City Tower, 
191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Ghế bành cho mục đích y tế hoặc nha khoa; ghế mát-xa chạy điện (dùng cho 
mục đích y tế); máy mát-xa; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa 
bóp. 

 

Nhóm 11: Đèn trang trí; quạt phun hơi nước dạng sương (thiết bị sinh hơi nước và làm 
lạnh); quạt điện dùng cho cá nhân; bếp nấu; bếp hồng ngoại; bếp hỗn hợp điện tử. 

 
Nhóm 21: Thiết bị lau bụi không dùng điện; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; chổi lau 
nhà (đồ lau dọn); dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn; giẻ lau sàn. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy mát-xa, ghế mát-xa, thiết bị rung xoa bóp, đồ gia dụng, 
nội thất, điện máy [dao, kéo, thìa và dĩa, nồi nấu không dùng điện, nồi cơm điện, máy xay 
sinh tố, chảo rán, quạt phun hơi nước dạng sương (thiết bị sinh hơi nước và làm lạnh), 
quạt điện dùng cho cá nhân, bếp nấu, bếp hồng ngoại, bếp hỗn hợp điện từ, thiết bị lau bụi 
không dùng điện, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, chổi lau nhà (đồ lau dọn), dụng cụ 
vắt dùng cho cây lau sàn, giẻ lau sàn, giường, tủ, bàn, ghế, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh], 
đèn trang trí; dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2014-19999 (220) 25.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5 
(731) STEEL RECON INDUSTRIES SDN 

BHD   (MY) 
No. 8, Jalan Subang 7, Taman 
Perindustrian Subang, 47610 Subang 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa, thiết bị phòng cháy chữa cháy, cụ thể là miệng ống vòi rồng 

chữa cháy, thiết bị báo cháy, quần áo phòng chống lửa; hệ thống phun nước dùng cho cứu 
hoả.  

 
 

(210) 4-2014-20037 (220) 26.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh nước biển 
(731) Phạm Trường Thành  (VN)

Số 24 ngõ 12/11 phố Bồ Đề, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ lưu niệm, đồ chơi, máy bay mô hình.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2014-20041 (220) 26.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Đinh Ngọc Tâm  (VN) 

290 Ông ích Khiêm, phường Tân Chính, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ. 
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(210) 4-2014-20055 (220) 26.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.7.22; 5.7.21; 26.4.2; A1.1.10; 
A5.3.14; A24.3.7; A1.11.8 

(591) Xanh, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dầu dừa Mê Kông   (VN) 

ấp An Hóa Tây, xã Bình Khánh Tây, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn. 
 
 

(210) 4-2014-20058 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.7.21; 26.4.2; A5.3.14 

(591) Xanh, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dầu dừa Mê Kông    (VN) 

ấp An Hóa Tây, xã Bình Khánh Tây, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre   

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn.  
 

(210) 4-2014-20102 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A7.1.12; 26.1.1; 7.1.6; A1.1.9; A1.1.5 

(591) vàng, xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty cổ phần điện máy 

thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

455-457 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Các hàng điện máy cụ thể gồm: ổ cắm, phích cắm, công tắc, cầu chi, bảng điện.  
 

Nhóm 12: Xe đạp, xe máy, phụ tùng xe đạp, phụ tùng xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng điện, điện tử (thiết bị chiếu sáng, bàn ủi, máy xay sinh 
tố, quạt điện, bếp điện); mua bán vật tư xây dựng; mua bán máy móc (các loại máy dùng 
trong xây dựng, máy ảnh, máy in, máy vi tính); mua bán thiết bị văn phòng; mua bán hóa 
chất (trừ hóa chất có tính độc mạnh).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành; dịch vụ cho thuê kho, đóng gói và lưu giữ, bảo quản hàng hóa.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ karaoke.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-20113 (220) 26.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Lộ Đức  (VN) 

Lô LB2-05, đường số 7, khu công nghiệp 
Xuyên á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy, nhựa hoặc chất dẻo dùng để bao gói.  

 

 
(210) 4-2014-20157 (220) 26.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.2; A1.1.2; A26.11.12 
(591) cam, xanh 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ kỹ 

thuật Sao Nam á   (VN) 

14 Trần Minh Quyền, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, tên tiến Anh: Air conditioning 

installations (Duets of metal for ventilating and), tên tiếng Việt: ống kim loại dùng cho hệ 
thống thông gió và điều hoà không khí; tên tiếng Anh: Alloys of common metal, tên tiếng 
Việt: Hợp kim của kim loại thường; tên tiến Anh: Binding serews of metal for cables, tên 
tiếng Việt: Bộ siết dây cáp bằng kim loại;  tên tiến Anh: Bolts of metal, tên tiếng Việt:) 
Bu lông bằng kim loại, 2) ốc vít bằng kim loại; tên tiến Anh: Nuts of metal, tên tiếng 
Việt: Đai ốc bằng kim loại; tên tiếng Anh: Pegs of metal, tên tiếng Việt: Móc treo bằng 
kim loại;  tên tiến Anh: Rivets ofmetal, tên tiếng Việt: Đinh tán bằng kim loại,  tên tiến 
Anh: Screws of metal, tên tiếng Việt: Đinh vít bằng kim loại.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nuớng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, tên tiến Anh: Air conditioning apparatus, tên 
tiếng Việt: Thiết bị điều hoà không khí;  tên tiến Anh: Cooling applianees and 
installations, tên tiếng Việt: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; tên tiến Anh: Heat exchangers, 
not parts of maehines, tên tiếng Việt: Bộ trao đổi nhiệt; tên tiến Anh: Heat pumps, tên 
tiếng Việt: Bơm nhiệt.   

 
Nhóm 36: Bảo hiểm;  tài chính; tiền tệ; Bất động sản, tên tiến Anh: Rental of offlces [real 
estate] , tên tiếng Việt: Cho thuê văn phòng [bất động sản].   

 
Nhóm 37: Xây dựng, tên tiến Anh: Air eonditioning apparatus installation and repair, tên 
tiếng Việt: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; tên tiến Anh: Building 
insulating, tên tiếng Việt: Dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng;  tên 
tiến Anh: Freezing equipment installation and repair, tên tiếng Việt: lắp đặt và sửa chữa 
các thiết bị làm lạnh.   
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(210) 4-2014-20178 (220) 26.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

  
(731) Tổng công ty Bưu Điện Việt 

Nam  (VN) 

Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bưu chính. 
 

 
(210) 4-2014-20179 (220) 26.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(531) A18.1.8 
(731) Tổng công ty Bưu Điện Việt 

Nam   (VN) 

Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bưu chính. 
 

 
(210) 4-2014-20180 (220) 26.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A18.1.8 
(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam   (VN) 

Số 5 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bưu chính. 
 
 

(210) 4-2014-20181 (220) 26.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A18.1.8 
(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam   (VN) 

Số 5 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bưu chính. 
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(210) 4-2014-20207 (220) 26.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 18.5.1 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng 
(731) WEGO PTE. LTD.   (SG) 

100 Beach Road, #23-07/13 Shaw 
Towers, Singapore 189702  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tiếp thị; dịch vụ xúc tiến; biên soạn các sách 
hướng dẫn để xuất bản trên Internet (dùng cho mục đích quảng cáo); quản lý cơ sở dữ liệu 
được vi tính hóa (hoạt động văn phòng); cung cấp thông tin kinh doanh, thương mại và 
quảng cáo; tổ chức và quản lý các chương trình khuyến khích/khích lệ (hoạt động hỗ trợ 
kinh doanh).  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông qua các mạng máy vi tính; dịch vụ viễn thông để truyền 
dữ liệu, cung cấp các kết nối/liên kết viễn thông tới một mạng máy vi tính toàn cầu; cung 
cấp truy cập tới cơ sở dữ liệu máy vi tính; dịch vụ thông tin liên quan đến viễn thông; vận 
hành các hệ thống viễn thông; vận hành các mạng viễn thông băng thông rộng; cung cấp 
liên kết tới các trang web về du lịch của người khác; cung cấp truy cập tới cơ sở dữ liệu 
máy vi tính tương tác trong lĩnh vực du lịch và tổ chức du lịch qua mạng máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch, các chuyến tham quan, các cuộc đi chơi trên biển 
và cung cấp thông tin về các hoạt động này, tất cả được cung cấp trực tuyến từ một cơ sở 
dữ liệu máy vi tính hoặc Internet; dịch vụ đặt chỗ du lịch; dịch vụ đại lý khách du lịch [du 
lịch]; môi giới du lịch; tổ chức các chuyến tham quan, các kỳ nghỉ, các chuyến đi và cuộc 
du lịch; dịch vụ đặt chỗ trước cho việc đi lại/du lịch được vi tính hóa.  

 

Nhóm 41: Biên soạn các sách hướng dẫn để xuất bản trên Internet (không dùng cho mục 
đích quảng cáo). 

 

Nhóm 42: Phát triển, bảo trì và cập nhật cho công cụ tìm kiếm mạng viễn thông; dịch vụ 
cấp liệu cho công cụ tìm kiếm (search engine feeder services); vận hành công cụ tìm 
kiếm; cung cấp các công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu từ mạng máy tính toàn cầu.  

 

 
(210) 4-2014-20222 (220) 26.08.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A26.4.6; 26.4.2; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; thịt hộp; cá hộp; rau quả đóng hộp.  
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Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); mì ăn liền; tương ớt, bột nêm (bột canh); nước xốt cà 
chua; gia vị, hạt nêm; bột ngọt (mì chính). 

 

 
(210) 4-2014-20223 (220) 26.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A9.7.19; A26.4.24 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sũ'a chua; bơ, pho mát, các loại cá đóng hộp; các loại thịt 
đóng hộp; giò chả; xúc xích; rau đóng hộp; trái cây đóng hộp; mứt quả ướt; các loại súp; 
trứng gia cầm; dưa muối, kim chi.   

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiểu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 
mì sợi, mì ống; bánh phở, bún; nước tương, tương ớt, nước xốt, gia vị, bột nêm; cà phê hòa 
tan; cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê đã chế biến; trà (chè); cacao; bánh snack, bánh 
pizza; bột ngũ cốc; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.   

 

 
(210) 4-2014-20230 (220) 26.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 1.5.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, tím
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-20250 (220) 27.08.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.7.5; ; 8.7.17; 26.1.6; 19.7.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh rêu 
(731) Công ty cổ phần 3F Việt  (VN)

Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt và các sản phẩm từ thịt. 
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Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm 
 

Nhóm 35: Buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu và động vật sống. 
 

Nhóm 40: Bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm 
 

 
(210) 4-2014-20254 (220) 27.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 302965519 16.04.2014 HK 
(540) 

  

  
(591) Tía, đỏ 
(731) HONG KONG EXPRESS AIRWAYS 

LIMITED   (HK) 
7th Floor, One Citygate, 20 Tat Tung 
Road, Tung Chung, Hong Kong  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; giữ chỗ cho các chuyến đi; thông tin về lĩnh vực 

vận tải; vận chuyển hành khách; dịch vụ hoa tiêu; đặt chỗ cho vận chuyển; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải; vận chuyển khách du lịch; văn phòng du lịch (không bao 
gồm đặt phòng khách sạn); hướng dẫn khách du lịch; đóng thùng và giao hàng hóa vận tải 
bằng đường không; lưu trữ hàng hóa vận tải bằng đường không, vận chuyển hành lý và 
hành khách đến và đi từ các sân bay.  

 

 
(210) 4-2014-20263 (220) 27.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.15; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương nhạt, vàng, đỏ, cam, tím, 

đen, trắng 
(731) Công ty TNHH An Hiển  (VN)

Số 6, đường số 20, ấp Trung, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Van và đầu nối bằng nhựa cứng dùng cho đường ống cấp/thoát nước.  
 

Nhóm 21: Chậu hoa; thiết bị diệt côn trùng dùng điện hoặc dùng ắc qui.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống tưới và thoát nước dùng trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, cho thuê thiết bị trồng trọt. 
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(210) 4-2014-20291 (220) 27.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 2.9.14; A2.9.15; 25.12.1; 1.15.9; 
A1.1.10 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ, xanh 
lá, cam, hồng, hồng nhạt, vàng đậm, 
vàng nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN)

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi ghép hình; gấu bông, 
gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2014-20293 (220) 27.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) PASJEL INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED  (TH) 
90/53 Soi Phrayasurain 26, Bangchan, 
Khlongsamwa, Bangkok, 10510, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; kem tẩy tế bào chết dùng cho cơ thể; kem mỹ phẩm; kem làm 

trắng da; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; xà phòng; chế phẩm chống nắng; kem làm săn chắc 
ngực. 
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(210) 4-2014-20300 (220) 27.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.3; 2.5.5; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, tím, vàng, 

cam, hồng, nâu, đen, trắng 
(731) URAI PHANICH CO., LTD  (TH) 

54/1 Soi Sathorn 11, Yak 3, South 

Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10120, Thailand  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và vecni các loại. 
 

 
(210) 4-2014-20316 (220) 27.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 23.1.1 

(591) Đỏ, đen, xám, vàng nâu 

(731) 678 CORPORATION   (KR) 
672-6, Deungchon 3dong, Gangseo-gu, 

Seoul, Republic of Korea  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống Hàn Quốc; dịch vụ chuỗi nhà hàng; dịch 

vụ nấu cỗ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu Hàn 

Quốc.  
 

 
(210) 4-2014-20345 (220) 27.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 7.1.24; A7.1.11 

(591) Trắng, đỏ, vàng đồng, đen 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 

138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; trứng gia cầm; sữa; mỡ ăn; rau củ quả được bảo quản phơi khô hoặc 

nấu chín; chất chiết từ thịt dưới dạng hạt dùng để ăn liền. 

 
Nhóm 30: Cà phê; hương liệu cà phê; gia vị; hạt nêm (gia vị); mì ăn liền; bún ăn liền; bún 

khô; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; bánh đa nem; mỳ ống; nui; hạt tiêu (gia vị); 

xốt cà chua; mù tạc; tương ớt. 
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(210) 4-2014-20354 (220) 28.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, nâu 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

XNK Tâm Đức  (VN) 

Số 26 ngõ 156, phố Mai Anh Tuấn, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ máy móc thiết bị: máy đo an toàn thực phẩm, máy đo phóng 
xạ và Nitrat, may đo bức xạ phóng xạ chuyên sâu, máy đo bức xạ phóng xạ, máy đo điện 
từ trường, máy lọc không khí và chiếu hồng ngoại.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn. 
 

 
(210) 4-2014-20355 (220) 20.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, nâu 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

XNK Tâm Đức  (VN) 

Số 26 ngõ 156, phố Mai Anh Tuấn, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ máy móc thiết bị: máy đo an toàn thực phẩm, máy đo phóng 
xạ và Nitrat, may đo bức xạ phóng xạ chuyên sâu, máy đo bức xạ phóng xạ, máy đo điện 
từ trường, máy lọc không khí và chiếu hồng ngoại.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn. 
 
 

(210) 4-2014-20373 (220) 28.08.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 1.15.15; 1.5.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt 

(731) Công ty TNHH Minh Hao  (VN)

60/12 Yên Thế, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp; dầu tẩy rửa và chống dính khuôn.  
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Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, verni: chất chống gỉ và bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt: chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng, dầu gội đầu; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc 
(keo xịt tóc); kem đánh răng.  

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp: chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến, bấc dùng để 
thắp sang.  

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y: chất diệt dộng vật có hại.  
 

 
(210) 4-2014-20448 (220) 28.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) T1407241J 09.05.2014 SG 
(540) 

 

(731) SHATEC INSTITUTES PTE LTD.  (SG) 
21 Bukit Batok Street 22, Singapore 
659589 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo dành cho người lớn; dịch vụ cố vấn liên quan đến hoạt động 
đào tạo; dịch vụ tư vấn đào tạo kinh doanh; dịch vụ đào tạo kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
nghề nghiệp (tư vấn giáo dục hoặc đào tạo); dịch vụ hướng nghiệp (tư vấn giáo dục hoặc 
đào tạo); dịch vụ tham vấn hướng nghiệp (tư vấn đào tạo và giáo dục); đào tạo về quan hệ 
lao động; đào tạo về công nghiệp; đào tạo về ngôn ngữ; cố vấn nghề nghiệp (giáo dục và 
đào tạo); cố vấn nghề nghiệp (đào tạo); tổ chức các khoá đào tạo; tổ chức các kế hoạch 
đào tạo cho thanh thiếu niên; đào tạo phát triển cá nhân, cung cấp các khoá học về đào 
tạo; cung cấp dịch vụ đào tạo; cung cấp các khoá đào tạo; cung cấp tiện nghi cho hoạt 
động đào tạo; dịch vụ đào tạo nhân viên; dịch vụ đào tạo giáo viên; đào tạo về công nghệ; 
đào tạo; tư vấn đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn giáo dục hoặc đào tạo); dịch vụ 
đào tạo nghề. 

 

 
(210) 4-2014-20449 (220) 28.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) T1407243G 09.05.2014 SG 
(540) 

  

(731) SHATEC INSTITUTES PTE LTD.   (SG) 
21 Bukit Batok Street 22, Singapore 
659589  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo dành cho người lớn; dịch vụ cố vấn liên quan đến hoạt động 
đào tạo; dịch vụ tư vấn đào tạo kinh doanh; dịch vụ đào tạo kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
nghề nghiệp (tư vấn giáo dục hoặc đào tạo); dịch vụ hướng nghiệp (tư vấn giáo dục hoặc 
đào tạo); dịch vụ tham vấn hướng nghiệp (tư vấn đào tạo và giáo dục); đào tạo về quan hệ 
lao động; đào tạo về công nghiệp; đào tạo về ngôn ngữ; cố vấn nghề nghiệp (giáo dục và 
đào tạo); cố vấn nghề nghiệp (đào tạo); tổ chức các khoá đào tạo; tổ chức các kế hoạch 
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đào tạo cho thanh thiếu niên; đào tạo phát triển cá nhân, cung cấp các khoá học về đào 
tạo; cung cấp dịch vụ đào tạo; cung cấp các khoá đào tạo; cung cấp tiện nghi cho hoạt 
động đào tạo; dịch vụ đào tạo nhân viên; dịch vụ đào tạo giáo viên; đào tạo về công nghệ; 
đào tạo; tư vấn đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn giáo dục hoặc đào tạo); dịch vụ 
đào tạo nghề. 

 

 
(210) 4-2014-20457 (220) 28.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH điện máy Chiến 

Thắng N.G  (VN) 

404 Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, phụ tùng phục vụ ngành đường sắt: máy phát điện, đầu máy xe 

lửa. 
 

 
(210) 4-2014-20460 (220) 28.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.13.25 
(591) Hồng đậm, trắng 
(731) DAIOHS CORPORATION  (JP) 

Tokyo World Trade Center Bldg, 23 rd 
Fl, 2-4-1, Hamamatsu cho, Minato-Ku, 
Tokyo 105-6123 Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; lò sưởi; hệ thống và thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và 
thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị và 
hệ thống thông gió (điều hoà không khí); đường ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị 
vệ sinh; bồn cầu. 

 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; chậu (thau) dùng trong nhà bếp; lược; bọt biển 
cho mục đích gia dụng; đồ dùng để chải (vật dụng để chải); bàn chải đánh răng; bùi nhùi 
thép để làm sạch; pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh); thuỷ tinh được sơn vẽ; bát thủy 
tinh; thủy tinh chứa chất dẫn điện; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; tác phẩm 
nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy tinh; đồ sứ để chứa đựng; đồ trang trí bằng 
sứ; bát đĩa bằng sành; đồ làm bằng đất nung để chứa đựng. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá (đã sơ chế và bảo quản); thực phẩm chế biến từ cá; gia cầm (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau (đã nấu chín); rau (đã sấy khô); rau (đã sơ chế và bảo quản); 
rau (đã đóng hộp); lát trái cây sấy khô; trái cây dầm đường; trái cây đông lạnh; trái cây 
(đã sơ chế và bảo quản); thạch hoa quả; mứt nhão ( mứt ướt); lòng trắng trứng; lòng đỏ 
trứng; sữa; sản phẩm sữa; dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được (chất béo có thể ăn 
được). 
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Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường (không dùng cho mục đích y tế); gạo; bột sắn 
hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột khoai tây cho thực phẩm; bột sắn cho thực phẩm; 
bột mỳ; chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đá 
lạnh dùng cho đồ uống; mật ong; mật đường cho thực phẩm; men dùng làm bánh; bột nở; 
muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê chỗ 
ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2014-20464 (220) 28.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 25.3.1; A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre  (VN) 

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm; súp; món cà ri; xúc xích; thực phẩm chế biến được làm từ thịt; thực 
phẩm chế biến được làm từ hải sản: thực phẩm chay được chế biến từ rau củ quả. 

 

Nhóm 30: Xôi; cơm nấu sẵn;mì nấu sẵn; miến nấu sẵn; bún nấu sẵn; hủ tíu nấu sẵn; cháo 
nấu sẵn; phở nấu sẵn; bánh canh nấu sẵn; nui nấu sẵn; bánh mặn; thực phẩm chay được 
chế biến từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-20467 (220) 29.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A18.1.19; 18.1.23; A26.4.24 
(591) Xanh lá, cam, vàng, xám, xanh rêu, xanh 

nước biển 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đăng Nhật  (VN) 

77B Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, nhiên liệu động cơ, 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn, vải, len, 
sợi, chỉ khâu, hàng dệt khác, đồ ngũ kim (khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra 
vào), sơn, kính, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ 
tường và sàn, đồ điện gia dụng (quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc, máy giặt, máy xay sinh tố, máy hút 
bụi, lò sưởi, máy nước nóng lạnh, bếp điện, bếp từ, máy ép trái cây), giường, tủ, bàn, ghế, 
đồ nội thất, đèn và bộ đèn, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng đĩa âm thanh hình 
ảnh (kể cả băng đĩa trắng), thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, hàng may mặc, giày 
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dép, hàng da và giả da (va li, cặp học sinh, cặp đựng tài liệu, túi xách các loại, ví, thắt 
lưng, giày dép), mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, dụng cụ y tế, bạc, đá quý, đá bán quý, đồ 
trang sức (trừ vàng miếng), hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, 
ảnh, tác phẩm nghệ thuật (trừ đồ cổ), đồng hồ, mắt kính, máy ảnh, phim ảnh, vật liệu ảnh, 
xe đạp và phụ tùng.  

 
 

(210) 4-2014-20476 (220) 29.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 25.5.6; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, nâu, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

Xanh Việt  (VN) 

241 Quang Trung, phường Quang Trung, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn, mỡ lợn, bì lợn; lá sung (đã sơ chế);  
 

Nhóm 30: Gạo, bột gạo; muối, đường, gia vị, bột nêm. 
 
 

(210) 4-2014-20477 (220) 29.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 25.5.6 
(591) Xanh lá cây, nâu, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

Xanh Việt   (VN) 

241 Quang Trung, phường Quang Trung, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn, mỡ lợn, bì lợn; lá sung (đã sơ chế). 
 

Nhóm 30: Gạo, bột gạo; muối, đường, gia vị, bột nêm. 
 

 
(210) 4-2014-20501 (220) 03.01.2013 

(641) 4-2013-00085 (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Nâu đỏ đậm, vàng nâu nhạt 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn MV  

(VN) 

A15, đường Đồng Bông, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy móc, thiết bị điện, điện tử cụ thể là: thiết bị báo động, thiết bị cảnh báo 
chống trộm, cảm biến đo dòng điện, cảm biến đo điện áp, cảm biến đo mức, các thiết bị 
đo đạc, thiết bị giám sát điện, mạch in, thiết bị điều khiển từ xa, phần mềm trực tuyến 
phục vụ mục đích giải trí. 
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Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, cung cấp thông tin qua mạng cụ 
thể là: cung cấp thông tin trên điện thoại di động, điện thoại cố định và internet. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.  

 
Nhóm 41: Hoạt động sản xuất chuơng trình truyền hình (không bao gồm sản xuất phim); 
cung cấp thông tin thể thao.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; thiết kế, 
sản xuất; lắp đặt; sửa chữa; bảo dưỡng, bảo hành phần mềm máy tính; thiết kế, thi công, 
lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống mạng, cổng thông tin điện tử (không bao 
gồm thiết kế công trình); tư vấn thiết kế, xây dựng tích hợp hệ thống thông tin, hệ thống 
máy tính, hệ thống mạng; thiết kế, phát triển, lưu giữ website; tư vấn các giải pháp kỹ 
thuật phần cứng, phần mềm tin học, dịch vụ lưu trữ bảo mật máy chủ trên mạng internet; 
tư vấn và cung cấp dịch vụ liên quan đến thiết kế, đồ hoạ vi tính (không bao gồm thiết kế 
công trình). 

 

 
(210) 4-2014-20528 (220) 29.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành  (VN) 

234 đường Chiến Thắng, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-20529 (220) 29.08.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành  (VN) 

234 đường Chiến Thắng, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
647 

(210) 4-2014-20627 (220) 03.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 1.15.23; 13.1.6 

(591) Nâu, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần Hội An Focus  

(VN) 

Số 326 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm. 
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách đường thủy nội địa, đường bộ khác, vận chuyển khách du lịch. 
 

Nhóm 41: Kinh doanh khu vui chơi giải trí, dịch vụ thể thao trên biển; tổ chức sự kiện 
như: hội thi sáng tác, nghệ thuật và giải trí. 

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ tổ chức hôn lễ (dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa): chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da mặt, tắm 
trắng, trang điểm, thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2014-20644 (220) 03.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nguồn Thiên Nhiên  (VN) 

234 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh kẹo, kem ăn (kem lạnh); 
cacao; gạo. 

 

 
(210) 4-2014-20667 (220) 03.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) CHINESE BROTHERS (HK) 
CO.,LIMITED  (HK) 
Flat/Rm A23.9/F Silvercorp Int'l 
Tower.707-713 Nathan Rd.Mongkok. 
Kln. Hong Kong 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); bộ quần áo tắm; giày; dép đi trong nhà; đồ 
đội đầu; trang phục dệt kim; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ. 
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(210) 4-2014-20698 (220) 03.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A10.3.13; A10.3.11 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Trần Quốc Cường  (VN) 

Số 173, đường Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng gia đình (bao gồm bát đĩa, xoong nồi, ấm điện, bình lọc 
nước, dao, thìa, hộp đựng gia vị, hộp đựng đồ dùng nhà bếp, giá để bát đĩa), thực phẩm, 
hàng nông sản, quà lưu niệm, văn phòng phẩm, thiết bị và linh kiện điện tử, điện thoại, 
mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-20742 (220) 04.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Như ý  (VN) 

Tổ 20, ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng rÕ. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh tráng rÕ. 
 

 
(210) 4-2014-20743 (220) 04.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 6.1.2; A26.11.12; A5.3.13; 18.3.23 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Ban quản lý khu du lịch suối 

khoáng Mỹ Lâm   (VN) 

Km 12, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai, đóng bình.  
 

Nhóm 44: Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như: ngâm tắm bùn, ngâm tắm nước khoáng 
nóng thiên nhiên, trị liệu bằng nước khoáng nóng. 

 
 

(210) 4-2014-20755 (220) 04.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Xuân Dương   (VN)

136/14A đường Vạn Kiếp, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 19: Tấm trần phi kim loại, tấm lợp phi kim loại; tưòng làm bằng xi măng và bê 
tông bọt và các vật liệu phi kim loại; tấm trần bằng xi măng và bê tông bọt và các vật liệu 
phi kim loại  

 

Nhóm 35: Mua bán: tấm trần, vách ngăn, tấm lát sàn, tấm lợp, thanh trần bằng kim loại, 
các mặt hàng điện máy, vật liệu xây dựng, đồ đạc trang trí nội thất và ngoại thất, dụng cụ 
thể dục thể thao, thiết bị viễn thông, bàn ghế 

 

 
(210) 4-2014-20756 (220) 04.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Xuân Dương    (VN)

136/14A đường Vạn Kiếp, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Tấm trần;vách ngăn; tấm lát sàn, nền nhà;tấm lợp: tường làm bằng xi măng và 
bê tông bọt và các vật dụng phi kim loại 

 

Nhóm 35: Mua bán: tấm trần; vách ngăn; tấm lát sàn, tấm lợp; thanh trần bằng kim loại; 
các mặt hàng điện máy; vật liệu xây dựng; đồ đạc trang trí nội thất và ngoại thất; dụng cụ 
thể dục thể thao; thiết bị viễn thông; bàn, ghế  

 
 

(210) 4-2014-20777 (220) 04.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 26.1.1; A1.1.10; A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen 
(731) Văn phòng điều hành đề án 

165, ban tổ chức Trung Ương  

(VN) 

59 Phan Đình Phùng, Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo (đề án đào tạo cán bộ, lãnh đạo quản lý nhà ở nước ngoài 
bằng ngân sách nhà nước). 

 
 

(210) 4-2014-20849 (220) 04.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.4.1 
(591) Tím, vàng da cam, xanh lá cây, trắng 
(731) GOLDEN BRO PTY LTD   (AU) 

542 Somerville Rd., Sunshine West Vic 
3020 Australia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin. 
 

Nhóm 31: Hạt giống; cây giống.  
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(210) 4-2014-20963 (220) 05.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  
(731) Công ty TNHH may thêu giày 

An Phước  (VN) 

100/11 - 12 An Dương Vương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bưu thiếp; ảnh chụp (được in); túi giấy dùng để bao 
gói; dụng cụ viết (bút).  

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón; caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn 
choàng.  

 

 
(210) 4-2014-20964 (220) 05.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bond Creative  

(VN) 

Phòng 503, tòa nhà Prima Building, số 
20 Mai Anh Tuấn, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước cuống có ga; nước sô đa; đồ uống hỗn hợp 
không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2014-20985 (220) 05.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Thịnh Long   (VN) 

479 Lê Văn Khương, khu phố 5, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán keo dán, băng keo, giấy nhám, ốc vít, hoá chất, mua bán phụ liệu 
dùng trong may mặc, hàng may mặc, mua bán vải, giày dép, mua bán bình nhựa, mua bán 
sơn, dầu, mua bán bột màu, mua bán ván ép, săm (ruột) xe, lốp (vỏ) xe, gỗ, mua bán hàng 
thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, thủy tinh, mua bán bình nhựa, mua bán máy móc, thiết bị và 
phụ tùng ngành sản xuất gỗ, mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp 
(máy móc ngành may mặc, dệt, giày dép, máy ngành sơn, làm bột trét, máy làm nhựa, 
máy làm băng keo, máy làm ván ép, máy làm ruột xe, vỏ xe, máy xử lý gỗ, máy làm gốm 
sứ, mỹ nghệ), nông nghiệp, mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện như: máy phát 
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điện, động cơ điện, dây điện, mua bán giường, tủ, bán ghế, mua bán đồ điện gia dụng 
(máy phát điện, dây điện, cầu dao điện, công tắc điện, ổ cắm điện, đèn và bộ đèn điện), 
đèn và bộ đèn điện, mua bán vật liệu xây dựng, sắt, thép, mua bán máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi và phần mềm máy tính, mua bán thiết bị điện tử và viễn thông, mua bán nhiên 
liệu rắn, lỏng và khí. 

 

 
(210) 4-2014-21007 (220) 06.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P. Việt Nam   (VN) 

Khu Công Nghiệp Biên Hòa II - thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thịt lợn ướp; thực phẩm làm từ cá; thực phẩm chế 
biến từ cá; thịt; thịt đã được bảo quản; gia cầm không còn sống; xúc xích.  

 

 
(210) 4-2014-21046 (220) 08.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH khách sạn 

Paragon Sài Gòn  (VN) 

22-24 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý khách sạn; tư vấn điều hành khách sạn; phát triển chuỗi thương 
hiệu khách sạn đã đăng ký; điều hành khách sạn. 

 

Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng; tư vấn quản lý căn hộ 
(bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê. 

 

Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch cho khách; vận chuyển khách du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; đặt chỗ khách sạn.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp. 
 

 
(210) 4-2014-21048 (220) 08.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.11.3; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần cơ điện Trần 

Phó  (VN) 

41, phố Phương Liệt, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng; ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn 
bằng kim loại của trang bị thông gió và điều hoà không khí; ống dẫn bằng kim loại, dây 
cáp bằng kim loại, không dùng để dẫn điện. 

 

Nhóm 09: Các loại dây cáp điện; ruột đồng dây diện; dây điện trần; dây điện bọc thuộc 
các kích cỡ; công tắc điện; bộ chuyển mạch điện; dây điện trong bộ ngắt điện; bộ nối điện 
và dây điện trong bộ nối điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; bộ nắn điện; cầu chì; mối nối 
cầu chì; chấn lưu; hộp cầu dao điện và hộp của bộ chuyển mạch điện; dụng cụ điều chỉnh 
dòng điện còn dư; rơle điện; hệ thống chuông báo động; bộ cảm biến điện; dây cáp điện 
không bằng kim loại; bộ nối cáp điện và ống dẫn điện của dây cáp điện và dây điện không 
làm bằng kim loại; bộ ngắt mạch điện; bộ lưu điện; tủ phân phối điện; biến thế điện; cáp 
truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây điện dùng cho ngành viễn thông; dây điện đánh 
lửa tự động; dây điện dùng để nối mạch; cáp đồng trục; cáp báo động cháy; dây điện thoại 
và dây điện tiếp đất; cáp âm tần và cáp an toàn; cáp dùng cho ti vi; cáp truyền điện ở dạng 
điện áp cao, trung bình và thấp. 

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dùng cho gia đình; đèn chiếu sáng dùng cho công trình; đèn 
chiếu sáng dùng cho trang trí; đèn điện; đèn trần (nhà); đèn điện dùng cho cây noel; vỏ 
đèn; bóng đèn; chao đèn; giá đỡ chao đèn; bộ phận đốt dùng cho đèn; bóng đèn chiếu 
sáng; bóng đèn điện; máng đèn; đèn pha bỏ túi; đèn pin bỏ túi; đèn dạ quang để chiếu 
sáng; đèn nê-ông; đèn huỳnh quang; đèn com-pắc; thiết bị chiếu sáng cho phương tiện; 
thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; đèn chiếu sáng an toàn; đèn điện dạng chuỗi dùng để trang 
trí các buổi tiệc; đèn chiếu sáng dùng cho sân khấu; đèn ngủ dùng điện; đèn treo tường; 
đèn chiếu sáng dùng cho phanh xe; đèn lùi dùng cho ô tô; đèn chiếu sáng dùng khi phanh 
khẩn cấp; đèn điện dùng cho lễ hội; đèn chiếu sáng hồng ngoại; đèn chiếu sáng ngoại thất. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, tủ phân phối điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua 
bán thiết bị chiếu sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị 
chiếu sáng dùng cho trang trí. 

 

 
(210) 4-2014-21049 (220) 08.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần cơ điện Trần 

Phó  (VN) 

41, phố Phương Liệt, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng; ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn 
bằng kim loại của trang bị thông gió và điều hoà không khí; ống dẫn bằng kim loại; dây 
cáp bằng kim loại, không dùng để dẫn điện. 
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Nhóm 09: Các loại dây cáp điện; ruột đồng dây diện; dây điện trần; dây điện bọc thuộc 
các kích cỡ; công tắc điện; bộ chuyển mạch điện; dây điện trong bộ ngắt điện; bộ nối điện 
và dây điện trong bộ nối điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; bộ nắn điện; cầu chì; mối nối 
cầu chì; chấn lưu; hộp cầu dao điện và hộp của bộ chuyển mạch điện; dụng cụ điều chỉnh 
dòng điện còn dư; rơle điện; hệ thống chuông báo động; bộ cảm biến điện; dây cáp điện 
không bằng kim loại; bộ nối cáp điện và ống dẫn điện của dây cáp điện và dây điện không 
làm bằng kim loại; bộ ngắt mạch điện; bộ lưu điện; tủ phân phối điện; biến thế điện; cáp 
truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh; dây điện dùng cho ngành viễn thông; dây điện đánh 
lửa tự động; dây điện dùng để nối mạch; cáp đồng trục; cáp báo động cháy; dây điện thoại 
và dây điện tiếp đất; cáp âm tần và cáp an toàn; cáp dùng cho ti vi; cáp truyền điện ở dạng 
điện áp cao, trung bình và thấp. 

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dùng cho gia đình; đèn chiếu sáng dùng cho công trình; đèn 
chiếu sáng dùng cho trang trí; đèn điện; đèn trần (nhà); đèn điện dùng cho cây noel; vỏ 
đèn; bóng đèn; chao đèn; giá đỡ chao đèn; bộ phận đốt dùng cho đèn; bóng đèn chiếu 
sáng; bóng đèn điện; máng đèn; đèn pha bỏ túi; đèn pin bỏ túi; đèn dạ quang để chiếu 
sáng; đèn nê-ông; đèn huỳnh quang; đèn com-pắc; thiết bị chiếu sáng cho phương tiện; 
thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; đèn chiếu sáng an toàn; đèn điện dạng chuỗi dùng để trang 
trí các buổi tiệc; đèn chiếu sáng dùng cho sân khấu; đèn ngủ dùng điện; đèn treo tường; 
đèn chiếu sáng dùng cho phanh xe; đèn lùi dùng cho ô tô; đèn chiếu sáng dùng khi phanh 
khẩn cấp; đèn điện dùng cho lễ hội; đèn chiếu sáng hồng ngoại; đèn chiếu sáng ngoại thất. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, tủ phân phối điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua 
bán thiết bị chiếu sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị 
chiếu sáng dùng cho trang trí. 

 

(210) 4-2014-21069 (220) 08.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.13.4; 5.7.3; 25.1.25; A26.4.24 

(591) Đen, vàng, cam 
(731) Công ty TNHH khách sạn 

Paragon Sài Gòn  (VN) 

22-24 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý khách sạn; tư vấn điều hành khách sạn; phát triển chuỗi thương 
hiệu khách sạn đã đăng ký; điều hành khách sạn.  

 

Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; tư vấn quản lý căn hộ (bất động sản); quản lý các căn hộ cho 
thuê; đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng.  

 

Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch cho khách; vận chuyển khách du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; đặt chỗ khách sạn.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp.  
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(210) 4-2014-21100 (220) 08.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, đen 
(731) KHALID AL-DAGAL TRADING EST  

(SA) 
Sultana Street, Al-Medina P.O.Box 
21267 Saudi Arabia  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy, dép. 
 

 
(210) 4-2014-21105 (220) 08.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Yến Mỹ Anh  (VN) 

85/1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây.  
 

 
(210) 4-2014-21112 (220) 08.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.11; 2.3.22 
(591) Vàng, nâu 
(731) Vũ Tiền Phong  (VN) 

12 Võ Văn Kiệt, quận 1, phường Nguyễn 
Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, văn hóa phẩm phật giáo, tượng phật, tranh phật, 
hàng thủ công mỹ nghệ, pháp khí như chuông, mõ.  

 

 
(210) 4-2014-21117 (220) 08.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 25.5.1; 2.9.1; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, trắng 
(731) Bùi Minh Tâm  (VN) 

Số 44 ngõ 5 - đường 19/5, phường Văn 
Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví da, dây lưng da (không dùng cho trang phục); va li, ba lô du lịch.  
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(210) 4-2014-21120 (220) 08.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 6.1.2; 1.15.11; A5.1.16 
(591) Xanh dương, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Lạng Sơn   (VN) 

Số 209 đường Trần Đăng Ninh, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn [trừ bia].   

 

 
(210) 4-2014-21121 (220) 08.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 26.2.7; 3.1.4; 3.1.16 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng bạc, đen 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Lạng Sơn  (VN) 

Số 209 đường Trần Đăng Ninh, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn [trừ bia].  
 

 
(210) 4-2014-21149 (220) 09.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.7.6; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Ngân Văn Hoàng  (VN) 

Thôn Xuân Phú, xã Xuân Bình, huyện 
Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 

ozon và tia cực tím dùng để khử trùng; máy sưởi làm nóng không khí; máy đun nước dùng 
năng lượng mặt trời; bếp ga; thiết bị xông hơi để khử trùng, tẩy uế, không dùng cho mục 
đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm máy móc bao gồm: thiết bị lọc nước và không khí dùng 
cho gia đình và công nghiệp, máy tạo khí ozon và tia cực tím dùng đề khử trùng, máy sưởi 
làm nóng không khí, máy đun nước dùng năng lượng mặt trời, bếp ga, thiết bị xông hơi. 
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(210) 4-2014-21208 (220) 09.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Đường Tài  (VN) 

Số 8 hẻm 58/23/4 phố Trần Bình, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc bao gồm: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, nôi cũi làm từ chất liệu nhựa 

(pvc, lamilate, acrylic), gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm dành cho trẻ em: giường, tủ, bàn, ghế, giá sách, 
sofa (ghế), tranh ảnh, kệ treo tường, nôi cũi, quần áo và đồ thời trang, chăn ga, gối, đệm, 
đồ chơi và quà tặng.  

 

 
(210) 4-2014-21219 (220) 09.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) CLARION CO., LTD.   (JP) 
7-2 Shintoshin, Chuo-Ku, Saitama-Shi, 
Saitama, Japan, 330-0081  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị video hướng dẫn đỗ xe cho xe cộ; thiết bị hỗ trợ người điều khiển xe 

cộ sử dụng hình ảnh tổng hợp; thiết bị hướng dẫn đỗ xe cho xe cộ sử dụng hình ảnh tổng 
hợp; hệ thống camera nhìn trên cao cho xe cộ bao gồm chuỗi các camera gắn trên xe cộ 
để cung cấp cho gương chiếu hậu tầm nhìn toàn cảnh 360 độ khu vực xung quanh xe; cảm 
biến đảo chiều độc lập (không phải bộ phận xe cộ); camera đảo chiều độc lập (không phải 
bộ phận xe cộ); camera gắn vào xe cộ; camera; thiết bị điều khiển từ xa của camera; 
camera điều khiển từ xa; cảm biến điều khiển từ xa; thiết bị camera; thiết bị điều khiển 
camera. 

 

 
(210) 4-2014-21240 (220) 09.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3 
(731) ZHEJIANG MINLI POWER TOOLS 

CO., LTD.  (CN) 
No.10 XingDa Four Road, City Midst 
Industry Area, Yongkang Zhejiang 
China 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt; dụng cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; khoan cầm tay 

chạy điện; thiết bị và máy đánh bóng (dùng điện); máy gia công đá; máy gia công gỗ; 
máy khắc trổ, máy chạm trổ; cưa xích; búa điện; máy gia công kim loại. 
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(210) 4-2014-21250 (220) 09.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 2.3.22; 2.7.10; 5.5.16; 25.12.1; 26.1.6; 

25.1.6; A5.5.22; 24.17.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, tím, vàng, hồng, xanh 

cửu long, xanh lá, xanh mạ 
(731) Tăng Trí Vĩnh    (VN) 

552/24 Hưng Phú, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang thắp. 
 

 
(210) 4-2014-21257 (220) 09.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (731) NAOKI KUSANO   (JP) 

1-22-3-2704, Nishi-waseda, Shinjuku-ku, 
Tokyo 169-0051 Japan  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
món ramen (mì) do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn làm từ thịt do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ cung cấp món lẩu làm từ thịt do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu 
nhỏ.  

 

 
(210) 4-2014-21266 (220) 09.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre   (VN)

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm; súp; cà ri (món ăn được chế biến từ thịt và rau củ quả); xúc xích; 
thực phẩm chề biến được làm từ thịt; thực phẩm chế biến được làm từ hải sản; thực phẩm 
chay được chế biến từ rau củ quả. 

 

Nhóm 30: Xôi; cơm nấu sẵn; mì nấu sẵn; miến nấu sẵn; bún nấu sẵn; hủ tíu nấu sẵn; cháo 
nấu sẵn; phở nấu sẵn; bánh canh nấu sẵn; mì nui nấu sẵn; bánh mặn; thực phẩm chay 
được chế biến từ ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-21272 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Kim Hoàng 

Quan Nam  (VN) 

73 đường 45, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi. 
 

Nhóm 11: Máy hút khói bếp, bếp, lò, máy cung cấp nước uống, máy tắm nước nóng trực 
tiếp và gián tiếp, máy thanh trùng bát đĩa, chậu rửa bát đĩa bằng kim loại và phi kim loại, 
thiết bị vệ sinh bằng gốm sứ, tủ lạnh, tủ đông, vòi nước cho hệ thống ống dẫn nước, máy 
điều hòa không khí; máy sấy. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho bếp nóc như nồi, xoong, chảo. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lăp đặt và sửa chữa: máy hút khói, bếp, lò, máy cung cấp nước uống, 
máy tắm nước nóng, máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy điều hòa không khí.  

 
 

(210) 4-2014-21290 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Quang Minh   (VN) 

Số 19B2+3 khu Đầm Trấu, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali; túi du lịch; cặp da; túi xách tay; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; giả da.  
 

 
(210) 4-2014-21311 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15 
(591) Nâu, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

DAIDO Việt Nam  (VN) 

Số 60, ngách 6, ngõ 2, phố Đại Từ, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Nhông; xích xe máy. 
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(210) 4-2014-21312 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.4.2; A12.1.25 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh da trời 

(731) Đồng Việt Hải  (VN) 

Tổ 13, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất (bàn phấn, đèn trang trí, tủ kệ, nệm, hoa giả, lọ 

hoa); mua bán bàn; mua bán ghế; mua bán giường; mua bán tủ, mua bán tủ bếp;  
 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc, nội thất; tư vấn thiết kế nội thất.  
 

 
(210) 4-2014-21327 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.4 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(731) Y.S.S (THAILAND) CO., LTD  (TH) 
88/88 M.9, Soi Phikulthong, Thepharak 

Road, Bangpla, Bangphli, Samutprakarn 

10540, Thailand 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 
 

(511)   Nhóm 12: Giảm xóc cho xe máy; phuộc trước của xe cộ; giảm xóc cho ô tô; giảm xóc treo 

cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2014-21328 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(531) 26.3.2 

(731) Y.S.S (THAILAND) CO., LTD  (TH) 

88/88 M.9, Soi Phikulthong, Thepharak 
Road, Bangpla, Bangphli, Samutprakarn 

10540, Thailand 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 
 

(511)   Nhóm 12: Giảm xóc cho xe máy; phuộc trước của xe cộ; giảm xóc cho ô tô; giảm xóc treo 

cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ. 
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(210) 4-2014-21332 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) T1403445D 10.03.2014 SG 
(540) 

 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 25.3.1; A25.3.3 
(731) QUADRO SUED LTD.  (DE) 

Grossmoobogen 15, 21079 Hamburg, 
Germany 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ bắn cung; gậy cho trò chơi; xe cộ đồ chơi cho trẻ em; xe cộ đồ chơi 

vận hành bằng điện; thiết bị tập thể dục, đồ chơi có bánh xe đẩy bằng bàn đạp; sào dùng 
để nhảy sào; gậy ngắn đánh gôn (dụng cụ thể thao); bóng thể thao; dụng cụ thể thao, cụ 
thể là, lưới, khung chơi leo trèo của trẻ em, cầu trượt [thiết bị của sân chơi]; bể bơi [đồ 
chơi], cầu môn bóng đá; đồ chơi thể thao; thiết bị trò chơi thể thao; xe cộ đồ chơi; đồ 
chơi.  

 

 
(210) 4-2014-21358 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Chánh Nam   (VN) 

Số 22, đường 266, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-21365 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24; 26.2.3; 25.5.25 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 

5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng linh kiện xe ô tô, mua bán hàng trang trí nội thất xe ô tô 
như: áo trùm xe, băng keo, bảo hiểm cửa, bao tay lái, biến áp, bình chữa cháy, bóng đèn, 
búa an toàn, chất tẩy rửa và bảo dưỡng xe, tấm che nắng trên xe hơi, chỉ viền thân xe, chổi 
quét bụi, miếng dán bằng nhựa dẻo dùng để dán vào đầu xe hoặc sau xe để trang trí hoặc 
bảo vệ cái cản xe, ổ cắm có nhiều đầu chia (lỗ cắm) được sử dụng trên xe hơi để sạc điện, 
dầu nhớt, dầu thơm, dây sạc bình, đèn  xe, gạt mưa, kèn, lọc khí, lót ghế, lót sàn, máy 
bơm và máy hút bụi, mồi thuốc, nắp chụp mâm xe, sạc điện thoại, giá đỡ điện thoại, 
miếng chống trượt, tay quay, thiết bị chống trộm, thùng giữ lạnh, đồ trang trí trên xe, gối 
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đầu, lót lưng, dụng cụ để vá lốp xe, ắc quy, bạc đạn, dụng cụ dùng để báo mức nước và 
mức dầu nhớt trong xe, bộ ly hợp, bơm dầu và bơm nước, cầu chì, chụp bụi, công tắc, 
cupben, dầu láp, dây curoa, đồng hồ đo hơi, đo dầu, đo nhớt, lọc gió - lọc dầu - lọc nhớt, 
máy bơm, nắp két nước, phốt, phuộc nhún, quạt, rotin, thước tay lái, xi lanh phanh 
(thắng). 

 

 
(210) 4-2014-21366 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 

5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng linh kiện xe ô tô, mua bán hàng trang trí nội thất xe ô tô 

như: áo trùm xe, băng keo, bảo hiểm cửa, bao tay lái, biến áp, bình chữa cháy, bóng đèn, 
búa an toàn, chất tẩy rửa và bảo dưỡng xe, tấm che nắng trên xe hơi, chỉ viền thân xe, chổi 
quét bụi, miếng dán bằng nhựa dẻo dùng để dán vào đầu xe hoặc sau xe để trang trí hoặc 
bảo vệ cái cản xe, ổ cắm có nhiều đầu chia (lỗ cắm) được sử dụng trên xe hơi để sạc điện, 
dầu nhớt, dầu thơm, dây sạc bình, đèn  xe, gạt mưa, kèn, lọc khí, lót ghế, lót sàn, máy 
bơm và máy hút bụi, mồi thuốc, nắp chụp mâm xe, sạc điện thoại, giá đỡ điện thoại, 
miếng chống trượt, tay quay, thiết bị chống trộm, thùng giữ lạnh, đồ trang trí trên xe, gối 
đầu, lót lưng, dụng cụ để vá lốp xe, ắc quy, bạc đạn, dụng cụ dùng để báo mức nước và 
mức dầu nhớt trong xe, bộ ly hợp, bơm dầu và bơm nước, cầu chì, chụp bụi, công tắc, 
cupben, dầu láp, dây curoa, đồng hồ đo hơi, đo dầu, đo nhớt, lọc gió - lọc dầu - lọc nhớt, 
máy bơm, nắp két nước, phốt, phuộc nhún, quạt, rotin, thước tay lái, xi lanh phanh 
(thắng). 

 

 
(210) 4-2014-21367 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

   

(531) 26.1.1; A26.1.24; 24.15.21; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 

5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng linh kiện xe ô tô, mua bán hàng trang trí nội thất xe ô tô 

như: áo trùm xe, băng keo, bảo hiểm cửa, bao tay lái, biến áp, bình chữa cháy, bóng đèn, 
búa an toàn, chất tẩy rửa và bảo dưỡng xe, tấm che nắng trên xe hơi, chỉ viền thân xe, chổi 
quét bụi, miếng dán bằng nhựa dẻo dùng để dán vào đầu xe hoặc sau xe để trang trí hoặc 
bảo vệ cái cản xe, ổ cắm có nhiều đầu chia (lỗ cắm) được sử dụng trên xe hơi để sạc điện, 
dầu nhớt, dầu thơm, dây sạc bình, đèn  xe, gạt mưa, kèn, lọc khí, lót ghế, lót sàn, máy 
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bơm và máy hút bụi, mồi thuốc, nắp chụp mâm xe, sạc điện thoại, giá đỡ điện thoại, 
miếng chống trượt, tay quay, thiết bị chống trộm, thùng giữ lạnh, đồ trang trí trên xe, gối 
đầu, lót lưng, dụng cụ để vá lốp xe, ắc quy, bạc đạn, dụng cụ dùng để báo mức nước và 
mức dầu nhớt trong xe, bộ ly hợp, bơm dầu và bơm nước, cầu chì, chụp bụi, công tắc, 
cupben, dầu láp, dây curoa, đồng hồ đo hơi, đo dầu, đo nhớt, lọc gió - lọc dầu - lọc nhớt, 
máy bơm, nắp két nước, phốt, phuộc nhún, quạt, rotin, thước tay lái, xi lanh phanh 
(thắng). 

 
 

(210) 4-2014-21368 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 

5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng linh kiện xe ô tô, mua bán hàng trang trí nội thất xe ô tô 
như: áo trùm xe, băng keo, bảo hiểm cửa, bao tay lái, biến áp, bình chữa cháy, bóng đèn, 
búa an toàn, chất tẩy rửa và bảo dưỡng xe, tấm che nắng trên xe hơi, chỉ viền thân xe, chổi 
quét bụi, miếng dán bằng nhựa dẻo dùng để dán vào đầu xe hoặc sau xe để trang trí hoặc 
bảo vệ cái cản xe, ổ cắm có nhiều đầu chia (lỗ cắm) được sử dụng trên xe hơi để sạc điện, 
dầu nhớt, dầu thơm, dây sạc bình, đèn  xe, gạt mưa, kèn, lọc khí, lót ghế, lót sàn, máy 
bơm và máy hút bụi, mồi thuốc, nắp chụp mâm xe, sạc điện thoại, giá đỡ điện thoại, 
miếng chống trượt, tay quay, thiết bị chống trộm, thùng giữ lạnh, đồ trang trí trên xe, gối 
đầu, lót lưng, dụng cụ để vá lốp xe, ắc quy, bạc đạn, dụng cụ dùng để báo mức nước và 
mức dầu nhớt trong xe, bộ ly hợp, bơm dầu và bơm nước, cầu chì, chụp bụi, công tắc, 
cupben, dầu láp, dây curoa, đồng hồ đo hơi, đo dầu, đo nhớt, lọc gió - lọc dầu - lọc nhớt, 
máy bơm, nắp két nước, phốt, phuộc nhún, quạt, rotin, thước tay lái, xi lanh phanh 
(thắng). 

 
 

(210) 4-2014-21369 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.21; 26.4.1; 26.4.3; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 

5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng linh kiện xe ô tô, mua bán hàng trang trí nội thất xe ô tô 
như: áo trùm xe, băng keo, bảo hiểm cửa, bao tay lái, biến áp, bình chữa cháy, bóng đèn, 
búa an toàn, chất tẩy rửa và bảo dưỡng xe, tấm che nắng trên xe hơi, chỉ viền thân xe, chổi 
quét bụi, miếng dán bằng nhựa dẻo dùng để dán vào đầu xe hoặc sau xe để trang trí hoặc 
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bảo vệ cái cản xe, ổ cắm có nhiều đầu chia (lỗ cắm) được sử dụng trên xe hơi để sạc điện, 
dầu nhớt, dầu thơm, dây sạc bình, đèn  xe, gạt mưa, kèn, lọc khí, lót ghế, lót sàn, máy 
bơm và máy hút bụi, mồi thuốc, nắp chụp mâm xe, sạc điện thoại, giá đỡ điện thoại, 
miếng chống trượt, tay quay, thiết bị chống trộm, thùng giữ lạnh, đồ trang trí trên xe, gối 
đầu, lót lưng, dụng cụ để vá lốp xe, ắc quy, bạc đạn, dụng cụ dùng để báo mức nước và 
mức dầu nhớt trong xe, bộ ly hợp, bơm dầu và bơm nước, cầu chì, chụp bụi, công tắc, 
cupben, dầu láp, dây curoa, đồng hồ đo hơi, đo dầu, đo nhớt, lọc gió - lọc dầu - lọc nhớt, 
máy bơm, nắp két nước, phốt, phuộc nhún, quạt, rotin, thước tay lái, xi lanh phanh 
(thắng). 

 
 

(210) 4-2014-21375 (220) 10.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) AMPHI PTE LTD  (SG) 
1, North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-21385 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

máy tính Thiên Khánh   (VN) 

Số nhà 17, ngách 1, ngõ 31, Nguyễn Chí 
Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép thực phẩm đa năng; máy làm sữa đậu nành (chạy 
điện); máy rửa bát (chạy điện). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ nhà bếp làm bằng inôc như: dao, thìa, dĩa, muôi, kéo.  
 

Nhóm 11: Bình tắm nóng lạnh dùng điện; bếp điện hồng ngoại; tủ lạnh; máy sấy tóc 
(dùng điện); ấm đun nước siêu tốc (dùng điện); quạt điện; máy tạo ẩm. 

 

Nhóm 21: Nồi áp suất (sử dụng trên bếp ga); nồi nhôm; chảo nhôm; chảo inôc; bát đĩa 
bằng inôc. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy xay sinh tố, máy ép thực phẩm đa năng, máy tạo ẩm, máy làm 
sữa đậu nành (chạy điện), máy rửa bát (chạy điện), dụng cụ nhà bếp làm bằng inôc như: 
dao, thìa, dĩa, muôi, kéo, bình tắm nóng lạnh dùng điện, bếp điện hồng ngoại, tủ lạnh, 
máy sấy tóc (dùng điện), ấm đun nước siêu tốc (dùng điện), quạt điện, nồi áp suất (sử 
dụng trên bếp ga), nồi nhôm, chảo nhôm, chảo inôc, bát đĩa bằng inôc.  
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(210) 4-2014-21409 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.2; 25.5.1 
(731) OWNDAYS SINGAPORE PTE.LTD.  

(SG) 
150 Orchard Road, #07-18 Orchard 
Plaza, Singapore 238841, SINGAPORE  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt chống chói; kính mắt; gọng kính; hộp đựng kính mắt; kính lúp 

(quang học); kính quang học; thấu kính quang học cho kính mắt; bộ phận và phụ kiện cho 
kính mắt; kính bảo vệ mắt; kính thể thao (kính mắt); kính thể thao (mắt kính); kính mát.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ; hãng xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại 
và hỗ trợ kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch 
vụ tư vấn quản lý liên quan đến nhượng quyền thương mại; tất cả các dịch vụ nói trên có 
liên quan đến mắt kính quang học và sản phẩm liên quan đến dụng cụ bảo vệ mắt  

 

 
(210) 4-2014-21419 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.14; 2.9.18; 26.1.1; 24.7.3 
(731) Lê Minh Vương  (VN) 

Số 036, ấp Tân Long B, xã Tân Thới, 
huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-21420 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.2; 2.1.25; 2.1.8 
(591) Đen, trắng, nâu nhạt, nâu đậm, xanh da 

trời đậm 
(731) Công ty cổ phần APPOTA  (VN)

Tầng 4, tòa nhà số 11 ngõ 71 phố Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; thiết bị đầu cuối.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2014-21422 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, hồng phấn đậm 
(731) Công ty cổ phần UNICO VINA  

(VN) 

199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy bao gồm máy tính, máy vi tính, ti vi, máy 
nghe nhạc, tủ lạnh, máy lạnh, máy nước nóng, quạt điện, đèn điện; mua bán máy móc, 
thiết bị, vật tư, nguyên liệu dùng trong ngành xe nâng, xe cẩu, thiết bị xếp dỡ hàng hóa; 
mua bán máy móc ngành sản xuất rượu, bia, nước giải khát và chế biến thực phẩm; mua 
bán máy móc, thiết bị ngành ngân hàng và bảo an. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy móc, thiết bị dùng trong ngành xe nâng, xe cẩu, thiết 
bị xếp dỡ hàng hóa; lắp đặt và sửa chữa máy móc, thiết bị ngành sản xuất rượu, bia, nước 
giải khát và chế biến thực phẩm; lắp đặt và sửa chữa máy móc, thiết bị ngành ngân hàng 
và bảo an. 

 

 
(210) 4-2014-21436 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) PEEK & CLOPPENBURG KG  (DE) 
Berliner Allee 2 Dusseldorf Germany 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên cụ thể là: vali (hành lý) và túi 
du lịch, cặp học sinh, túi xách tay, ví đựng tiền, túi cầm tay cho phụ nữ, bao để móc chìa 
khóa, ba lô, túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói, dây đeo vai (dây đai) bằng da 
thuộc, dây da thuộc, dây buộc bằng da, dây đeo qua vai bằng da, da giả và da bò thuộc, 
thô hoặc bán thành phẩm, vật liệu giả da dùng trong sản xuất (da giả), da thuộc; da động 
vật; tấm da sống; hòm (hành lý) và túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi xách tay loại 
nhỏ; túi đeo vai; ví bỏ túi; ví tiền; dây đeo chìa khóa bằng da; cặp da; túi nhiều ngăn (ba 
lô); ô; lọng (ô) và gậy chống; roi da; yên cương và bộ yên cương. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; 
dịch vụ hoạt động văn phòng cụ thể là: biên tập số liệu thống kê, hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính, tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác, sao chụp tài 
liệu, quản lý tư liệu bằng máy tính, xử lý văn bản, xuất bản tài liệu quảng cáo, dịch vụ thư 
ký, xử lý văn bản; dịch vụ bán lẻ qua trang mạng và mua hàng từ xa các mặt hàng sau: 
quần áo, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), chế phẩm để tẩy trắng và các 
chế phẩm dùng để giặt, chế phẩm làm sạch, chế phẩm để đánh bóng, chế phẩm tẩy dầu 
mỡ và chế phẩm mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, mỹ phẩm dưỡng tóc, 
kem đánh răng, kính râm, kim loại quý và các hợp kim của chúng (đồ trang sức, đồ kim 
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hoàn) và các hàng hóa làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này cụ thể là: đồ 
trang sức, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, da và giả da, sản phẩm bằng các vật 
liệu kể trên, cụ thể là: da động vật, tấm da sống, hòm (hành lý) và túi du lịch, vali, cặp 
học sinh, túi xách tay, ví đựng tiền, túi cầm tay cho phụ nữ, bao để móc chìa khóa, ba lô, 
túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói, ô, lọng che nắng (ô) và gậy chống, roi da, yên 
cương và bộ yên cương; dịch vụ tổ chức và thực hiện các sự kiện quảng cáo và quản lý 
chương trình khách hàng trung thành (dịch vụ quảng cáo). 

 

 
(210) 4-2014-21437 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) HABEMIT INTERNATIONAL CO., 
LTD.  (TW) 
1F., No. 67, Xinglong 6th St., Zhongli 
City, Taoyuan County 32058, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn đường; đèn lắp dưới nước; thiết bị chiếu sáng dùng cho sân khấu; đèn 
dùng cho máy chiếu; đèn; đèn chống cháy nổ (thiết bị chiếu sáng); hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng; đèn thợ mỏ; đèn đi-ốt phát quang (đèn LED) để chiếu sáng; thiết bị 
chiếu sáng bằng đi-ốt phát quang (LED); thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; thiết bị chiếu 
sáng cho phương tiện hàng không; đèn xe ô tô bằng đi-ốt phát quang; thiết bị khử muối; 
bộ tản nhiệt dùng điện; bộ tản nhiệt (sưởi ấm, đốt nóng). 

 

 
(210) 4-2014-21445 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) LEXINGTON FURNITURE 
LNDUSTRIES, INC.  (US) 
1300 National Highway, Thomasville, 
North Carolina 27360, United States of 
America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà.  
 

 
(210) 4-2014-21447 (220) 31.08.2012 

(641) 4-2012-19505 (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ đậm, cam, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kiến 

trúc xây dựng Toàn Thịnh 

Phát  (VN) 

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán căn hộ; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; môi giới bất động sản; 
đại lý bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ (du lịch); nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-21448 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) FURYU CORPORATION  (JP) 
Coms Bldg. 2F, 2-3 Uguisudani-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo, 150-0032 Japan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; ví đựng tiền xu; túi cầm tay cho phụ nữ; túi bản to, rộng, có phần nắp 
luôn để mở (dùng để đựng hành lý); túi đeo vai; túi nhỏ để đựng đồ cá nhân khi đi du lịch; 
ví gập đựng vé; ví đựng vé; túi đeo ở thắt lưng; ô có thể gập được. 

 

Nhóm 20: Đệm; gối; gối ôm; đệm ngồi; vỏ bọc hộp đựng khăn giấy bằng nhựa. 
 

Nhóm 24: Khăn lau tay; khăn dùng cho thể thao; khăn tắm trùm đầu cho em bé; khăn 
tắm; miếng lót ở bàn ăn [không bằng giấy]; vỏ bọc hộp đựng khăn giấy bằng vải; chăn. 

 

Nhóm 25: áo thun ngắn tay; khăn choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng; mũ; dép đi 
trong nhà. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi nhồi bông dùng làm linh vật; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi mô hình nhân 
vật; búp bê có dây treo; thẻ bài dùng cho trò chơi. 

 
 

(210) 4-2014-21449 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12; 4.5.3 
(731) FURYU CORPORATION  (JP) 

Coms Bldg. 2F, 2-3 Uguisudani-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo, 150-0032 Japan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; ví đựng tiền xu; túi cầm tay cho phụ nữ; túi bản to, rộng, có phần nắp 
luôn để mở (dùng để đựng hành lý); túi đeo vai; túi nhỏ để đựng đồ cá nhân khi đi du lịch; 
ví gập đựng vé; ví đựng vé; túi đeo ở thắt lưng; ô có thể gập được. 

 

Nhóm 20: Đệm; gối; gối ôm; đệm ngồi; vỏ bọc hộp đựng khăn giấy bằng nhựa. 
 

Nhóm 24: Khăn lau tay; khăn dùng cho thể thao; khăn tắm trùm đầu cho em bé; khăn 
tắm; miếng lót ở bàn ăn [không bằng giấy]; vỏ bọc hộp đựng khăn giấy bằng vải; chăn. 

 

Nhóm 25: áo thun ngắn tay; khăn choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng; mũ; dép đi 
trong nhà. 
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Nhóm 28: Đồ chơi nhồi bông dùng làm linh vật; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi mô hình nhân 

vật; búp bê có dây treo; thẻ bài dùng cho trò chơi. 
 

 
(210) 4-2014-21457 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; A25.1.10; 25.1.25; 25.1.5; 

11.3.14; 5.7.21 

(591) Vàng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Lộc Mai  

(VN) 

Tổ 3, khu vực 3, thị trấn Phú Lộc, huyện 

Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); bánh; kẹo.  
 

 
(210) 4-2014-21467 (220) 12.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.16; 26.1.1; 5.7.3 

(591) Xanh nước biển, vàng nâu, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần phát triển 

nông nghiệp Hải Âu  (VN) 

ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện 

Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau, quả tươi; hạt (ngũ cốc); thức ăn chăn nuôi; gỗ chưa xử lý; 

thủy hải sản (còn sống); cây trồng. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, cụ thể là 

gạo, thóc/ lúa mì, ngô, hạt ngũ cốc, hoa, cây trồng kể cả cây cảnh và loại dùng để làm 

giống, thủy hải sản, gia súc, gia cầm và động vật sống; mua bán máy móc, thiết bị, phụ 

tùng phục vụ cho lâm nghiệp và chăn nuôi; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

móc nông nghiệp; mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông 

nghiệp. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyên môn liên quan đến khoa học và công nghệ, cụ thể là hoạt động 

phát triển, cung cấp dịch vụ chuyển giao các công nghệ cao trong sản xuất, canh tác, bảo 

quản và chế biến sau thu hoạch các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy hải sản, gia súc, 

gia cầm; dịch vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2014-21468 (220) 12.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.16; 3.1.1; 3.1.4; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh tím than, xanh dương, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ hàng hải Sea Lion  (VN)

19 lô L, đường số 3, KDC Phú Mỹ, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa thiết bị cứu sinh, cứu hỏa.  
 

Nhóm 39: Đại lý tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ 
kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ đại lý làm thủ 
tục hải quan cụ thể là dịch vụ thông quan hàng hóa; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường 
thủy nội địa, đường biển; cho thuê tàu biển, sà lan, phương tiện vận tải thủy. 

 
 

(210) 4-2014-21496 (220) 12.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) DA JUNG CO., LTD.  (KR) 
371, Jangsu-ro, Iwol-myeon, Jincheon-
gun, Chungcheongbuk-do, Republic of 
Korea zip-code: 365-823 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả không cồn và nước ép hoa quả; đồ uống sô đa; bột nhân sâm 
dùng làm đồ uống; chiết xuất của nhân sâm dùng làm đồ uống; bột hồng sâm dùng làm 
đồ uống; chiết xuất hồng sâm dùng làm đồ uống; nước ép nhân sâm; nước uống ngọt 
không có rượu; nước ép hồng sâm; nước ép rau.  

 
 

(210) 4-2014-21508 (220) 12.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, vàng 
(731) Đào Thị Thu Hằng  (VN) 

Số 2, tổ 18B, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các 
nhóm khác cụ thể là các sản phẩm tạo hình từ giấy như: túi giấy, bưu thiếp, hình in băng 
giấy, tranh ảnh. 

 

Nhóm 21: Đồ thuỷ tinh, sành sứ không xếp vào các nhóm khác 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu, 
kim băng, hoa nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2014-21562 (220) 12.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.4.2; A15.9.11 
(591) Trắng , đen, da cam 
(731) Công ty cổ phần Khải Toàn  

(VN) 

Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, xã 
Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; chuột máy vi tính(thiết bị xừ lý dữ liệu); phần mềm máy tính; thẻ 
nhớ USB (thiết bị lưu trữ dữ liệu); bộ ghép nối âm thanh; loa và bộ khuếch đại âm thanh; 
thiết bị nghe âm thanh(tai nghe) .  

 
 

(210) 4-2014-21565 (220) 15.02.2012 

(641) 4-2012-02206 (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) HAMON & CIE (INTERNATIONAL) 
S.A.    (BE) 
2 Rue Emile Francqui, 1435 Mont-Salnt-
Guibert, Belgium  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án kỹ thuật đối với việc thiết kế và cải thiện chất lượng hệ thống 
làm mát và tháp giải nhiệt, hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí và bộ trao đổi nhiệt.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa và bảo trì tòa nhà; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và sửa chữa hệ thống sưởi 
ấm; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và sửa chữa hệ thống thông gió; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và 
sửa chữa hệ thống điều hòa không khí; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và sửa chữa hệ thổng làm 
lạnh; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và sửa chữa bộ trao đổi nhiệt; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và 
sửa chữa hệ thống làm mát; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và sửa chữa tháp giải nhiệt; sửa chữa 
hoặc bảo trì máy móc; cho thuê máy móc và công cụ xây dựng; xây dựng hoàn thiện (chìa 
khóa trao tay) tháp giải nhiệt và hệ thống làm mát; tư vấn xây dựng; tư vấn xây dựng liên 
quan đến việc lắp đặt bộ trao đổi nhiệt, hệ thống làm mát và tháp giải nhiệt. 

 

Nhóm 42: Lập kế hoạch xây dựng; thiết lập các bản vẽ xây dựng liên quan đến việc lắp 
đặt bộ trao đổi nhiệt, hệ thống làm mát và tháp giải nhiệt; dịch vụ kiến trúc, dịch vụ thiết 
kế công trình; dịch vụ trắc địa, lập trình máy tính; lập kế hoạch trắc địa thực hiện bởi kỹ 
sư hoặc phòng thí nghiệm; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến kiến trúc; dịch vụ thử 
nghiệm vật liệu; dịeh vụ thử nghiệm năng suất nhiệt; dịch.vụ kiểm tra (quản lý chất 
lượng) hệ thống sưởi ấm, thông.gió và làm lạnh, bộ trao đổi nhiệt, hệ thống làm mát và 
tháp giải nhiệt; nghiên cứu dự án kỹ thuật đối với việc thiết kế và cải thiện chất lượng hệ 
thống làm mát và tháp giải nhiệt, hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khỉ và bộ trao đổi 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
671 

nhiệt; nghiên cứu tính khả thi trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt và cải tiến hệ thống làm 
mát, tháp giải nhiệt và hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí; dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
cầu đường, thiết bị điện; phân tích và nghiên cứu trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm không 
khí và làm lạnh.  

 

 
(210) 4-2014-21566 (220) 15.02.2012 

(641) 4-2012-02206 (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) HAMON & CIE (INTERNATIONAL) 
S.A.   (BE) 
2 Rue Emile Francqui, 1435 Mont-Salnt-
Guibert, Belgium  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ dùng trong công nghiệp; động cơ và động cơ điện (không dùng 
cho các phương tiện giao thông trên bộ); quạt gió dùng cho động cơ và động cơ điện; 
động cơ điện dùng cho quạt, thiết bị và hệ thống điều hòa không khí; bộ trao đổi nhiệt (bộ 
phận của máy móc); bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); bộ lọc tĩnh điện. 

 

 
(210) 4-2014-21570 (220) 12.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; A25.3.15; 26.4.3 
(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  

(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2014-21593 (220) 12.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) NOVELIS SERVICES LTD.  (GB) 
Latchford Lock Works, Thelwall Lane, 
Warrington WA4 1NN, United Kingdom

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; hợp kim nhôm; lá nhôm; dây cuộn nhôm; kim loại được anốt hóa; kim 
loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện xây dựng 
bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp và dây 
bằng kim loại thường không dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; 
ống dẫn và ống bằng kim loại; két sắt an toàn; quặng kim loại. 
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(210) 4-2014-21629 (220) 15.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.7.1; A11.3.3 
(731) 1. Ngô Vinh Quang   (VN) 

212/12 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Ngô Thị Diệu Thuý  (VN) 

Căn hộ 2.06 lô A, chung cư 4S Riverside, 
đường số 17, Kha Vạn Cân, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; 
sữa chua đông lạnh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2014-21635 (220) 15.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Cơ sở kinh doanh giò chả Bà 

The  (VN) 

148 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt nguội; giò lụa; bò viên; thịt giăm bông; Nem chua. 
 

 
(210) 4-2014-21636 (220) 15.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, trắng 
(731) Cơ sở kinh doanh giò chả Bà 

The  (VN) 

148 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

 

(511)   Nhóm 29: Thịt nguội; giò lụa; bò viên; thịt giăm bông; Nem chua. 
 
 

(210) 4-2014-21637 (220) 15.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Cơ sở kinh doanh giò chả Bà 

The  (VN) 

148 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 
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(511)   Nhóm 29: Thịt nguội; giò lụa; bò viên; thịt giăm bông; Nem chua. 
 

 
(210) 4-2014-21681 (220) 15.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 86/223,355 17.03.2014 US 
(540) 

  

(531) 26.2.7; A26.11.12 
(591) Đỏ 
(731) QUALTRICS, LLC  (US) 

2250 N. University Parkway, #48C 
Provo, Utah 84604 United States 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ, có thể được truy cập thông qua internet 

và ngoài mạng internet (offline), bao gồm cả các sản phẩm và dịch vụ liên quan để gửi 
thông tin phản hồi, đánh giá, và khảo sát nghiên cứu, thu thập dữ liệu, tích hợp dữ liệu, 
quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, báo cáo và tư vấn.  

 

 
(210) 4-2014-21690 (220) 15.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lâm Phú Gia  (VN)

20/3/1 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Khai thuê hải quan; kinh doanh cho thuê bất động sản, cho thuê nhà xưởng.  
 

Nhóm 39: Cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ bốc dỡ; môi giới vận tải; vận chuyển hàng 
hóa; hậu cần vận tải. 

 

 
(210) 4-2014-21691 (220) 15.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Phú Gia  (VN)

20/3/1 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Khai thuê hải quan; kinh doanh cho thuê bất động sản, cho thuê nhà xưởng.  
 

Nhóm 39: Cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ bốc dỡ; môi giới vận tải; vận chuyển hàng 
hóa; hậu cần vận tải. 
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(210) 4-2014-21700 (220) 15.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) SHENZHEN LITTLE CHILLI 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
1505 West, High Tech Plaza, Phase II, 
Tian An Cyber Park, Futian District, 
Shenzhen, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại hình; vỏ điện thoại di động; chương trình máy vi 

tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị sạc pin; pin điện.  
 

 
(210) 4-2014-21748 (220) 15.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(731) ALBERTO-CULVER 

INTERNATIONAL, INC.  (US) 
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, 
NJ 07632, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm uốn 
tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); nước bóng 
tóc (mỹ phẩm); keo vuốt tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chế phẩm dạng 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-21771 (220) 16.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

BESPOKE ASIA  (VN) 

108/8C Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa.  
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(210) 4-2014-21828 (220) 16.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đỏ 
(731) Cơ sở Hoa văn Thương mại 

Thành phố  (VN) 

247 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều hành hội thảo; tư vấn du 
học; đào tạo ngoại ngữ.  

 
 

(210) 4-2014-21829 (220) 16.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; 26.4.3; 3.7.17; A7.1.12 
(591) Xanh coban, xanh da trời nhạt, đỏ 
(731) Cơ sở Hoa văn Thương mại 

Thành phố  (VN) 

247 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều hành hội thảo; tư vấn du 
học; đào tạo ngoại ngữ.  

 
 

(210) 4-2014-21862 (220) 16.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) m201403974 20.03.2014 UA 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Da cam, trắng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ hoặc đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ uống trà (chè), 
cụ thể là ấm trà, chén/cốc/tách, ly, ca, đĩa nhỏ; bình/hũ đựng; bát; đồ phụ kiện để uống 
chè (trà), cụ thể là cái lọc trà, cái pha trà, que khuấy trà, quả cầu lọc để pha trà, và cái kẹp 
trà; muôi cán dài/muỗng xúc; hộp đựng chè (trà); thùng chứa đựng (đồ dự trữ) dùng cho 
mục đích gia đình; lọ; hộp đựng nhỏ (đựng chè, thuốc lá, cà phê); hộp/lon thiếc (để đóng 
hộp thực phẩm); vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; cái lót cốc, không bằng giấy 
và không phải khăn ăn; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); bình thót cổ; cái vắt túi trà; đồ sứ 
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để chứa đựng; muỗng xúc trà (đồ dùng trên bàn); đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung 
để chứa đựng không thuộc các nhóm khác; bình cách nhiệt đựng đồ uống; bình lọc đồ 
uống không chạy bằng điện; ấm đun trà không chạy điện; cái lót dùng khi uống trà (cái 
lót cốc, không bằng giấy và không phải khăn ăn); đồ chứa đựng dùng để làm đá và đồ 
uống ướp lạnh.   

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà) và sản phẩm làm từ chè (trà)); chiết xuất từ chè (trà); đồ uống 
trên cơ sở chè (trà) có ga và không có ga; chè (trà) ướp lạnh; hỗn hợp bột chè (trà) và chè 
(trà) ướp lạnh; chè (trà) thảo mộc và dung dịch chè (trà) thảo mộc không chứa thuốc; đá 
lạnh cho đồ uống; kẹo que lạnh; kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh), đường, mật ong, 
sôcôla, bánh ngọt, bánh qui, bánh kẹo đông lạnh và không đông lạnh, muối.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là tư vấn và hỗ trợ trong quản lý, tổ 
chức và quảng bá kinh doanh (mua theo nhóm và quảng cáo theo nhóm); dịch vụ tư vấn 
thuộc nhóm này liên quan đến hoạt động bán lẻ và bán buôn trà (chè); dịch vụ tư vấn quản 
lý và tổ chức kinh doanh liên quan đến quán trà, phòng trà, quán rượu (quán bar) và nhà 
hàng ăn uống cũng như các cơ sở và nơi tiện nghi khác được sử dụng để cung cấp thực 
phẩm và đồ uống; quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; tư 
vấn kinh doanh; đánh giá công việc kinh doanh; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể 
là tư vấn và hỗ trợ trong quản lý, tổ chức và quảng bá kinh doanh; dịch vụ tư vấn nhượng 
quyền thương mại và trợ giúp kinh doanh; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và 
điều hành các đại lý bán lẻ, quán trà, phòng trà, quán rượu (quán bar) và nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ thuộc nhóm này liên quan đến thành lập, quản lý và điều hành các đại lý 
bán lẻ, quán trà, và việc kinh doanh liên quan đến thực phẩm và đồ uống khác, bao gồm 
cả dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; phân phát hàng mẫu; bán buôn và bán lẻ chè (trà) bao 
gồm cả bán lẻ và bán buôn trực tuyến; bán buôn và bán lẻ bao gồm cả bán lẻ trực tuyến 
các sản phẩm trên cơ sở trà (chè), dụng cụ và thiết bị pha trà bao gồm thiết bị lọc, pha và 
ủ trà, máy pha trà chạy điện, thiết bị làm nóng bằng điện để pha trà, ấm trà, chén/tách 
uống trà và cái lọc trà, khăn lau bát đĩa/chén, khăn trải bàn uống trà, khăn trải khay trà, 
dụng cụ và đồ chứa đựng và thiết bị dùng cho gia dụng và nhà bếp; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh liên quan đến thành lập và điều hành phòng trà, quán rượu (quán bar) và nhà hàng 
ăn uống cũng như các cơ sở và nơi tiện nghi khác đùng để cung cấp thực phẩm và đồ 
uống; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là tư vấn và hỗ trợ trong quản lý, tổ chức 
và quảng bá kinh doanh liên quan đến cửa hàng bán chè (trà), quán cà phê, quán rượu 
(quán bar) và nhà hàng ăn uống; dịch vụ bán lẻ chè (trà), các sản phẩm trên cơ sở chè (trà) 
và đồ dùng pha trà như ấm trà, chén/tách uống trà và cái lọc trà; dịch vụ liên quan đến 
khách hàng thân thiết bao gồm chương trình tặng thưởng cho khách hàng thân thiết.  

 
 

(210) 4-2014-21867 (220) 16.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) RONSON INCORPORATED LIMITED  
(GB) 
Station Works, Station Road, Long 
Buckby, Northampton, Northamptinshire, 
NN6 7PF, United Kingdom 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; chế phẩm để khử bụi; nhiên liệu (bao gồm khí đốt (ga) và xăng dầu, 
nhiên liệu lỏng cho động cơ đốt trong); bấc đèn.  
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Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; hộp đựng 
xì gà; dụng cụ cắt đầu xì gà; vật dụng thông điếu cho tẩu xì gà và tẩu thuốc lá; thuốc lá 
nhân tạo dùng pin (không có chất thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2014-21874 (220) 17.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 24.13.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH bệnh viện đa 

khoa Hoàn Hảo  (VN) 

26/14 khu phố Bình Đường 2, phường 
An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng; mua bán dược phẩm; mua bán trang thiết bị vật tư y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế: dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc, tư vấn sử dụng thuốc. 
 

 
(210) 4-2014-21940 (220) 17.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, đỏ 
(731) Dương Thanh Chung   (VN)

Cụm 5, thôn Phú Thịnh, xã Ngọc Tảo, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Ghế mát-xa dùng điện; gối mát-xa dùng điện; máy mát-xa chân chạy điện; máy 
mát-xa vai chạy điện; thiết bị mát-xa rung.  

 

 
(210) 4-2014-21945 (220) 17.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại trang

thiết bị y tế Việt Đức   (VN) 

68/116 đường Đồng Nai, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân; dầu bôi trơn trong quan hệ tình dục.  
 

 
(210) 4-2014-22004 (220) 17.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) UENO FINE CHEMICALS 
INDUSTRY, LTD.   (JP) 
4-8, Koraibashi 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); rượu đường dùng cho mục đích 

công nghiệp.  

 

Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ 

uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế.   

 

Nhóm 30: Đồ gia vị; gia vị; chất làm ngọt tự nhiên; đường.  
 

 
(210) 4-2014-22005 (220) 17.09.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2

(731) UENO FINE CHEMICALS 

INDUSTRY, LTD.   (JP) 

4-8, Koraibashi 2-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); rượu đường dùng cho mục đích 

công nghiệp.  

 

Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ 

uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế.   

 

Nhóm 30: Đồ gia vị; gia vị; chất làm ngọt tự nhiên; đường.  
 

 
(210) 4-2014-22016 (220) 18.09.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(531) 26.5.1; A9.3.19; 2.1.25; 2.3.25; A2.1.16; 

A2.3.16 

(731) ESSENTIAL FOR LIFE LIMITED  

(HK) 

Flat/RM 1001-3, 10/F, Prosperity Place, 

6 Shing Yip Street, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng; trái cây dâm đường; trái cây đông lạnh; vỏ trái cây; cùi của 

trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; bánh quy; mật ong.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
679 

(210) 4-2014-22017 (220) 18.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 18.1.5; 18.1.23; 25.1.6; A5.3.13 
(731) ESSENTIAL FOR LIFE LIMITED  

(HK) 
Flat/RM 1001-3, 10/F, Prosperity Place, 
6 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng; trái cây dầm đường; trái cây đông lạnh; vỏ trái cây; cùi của 
trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; bánh quy; mật ong.  
 

 
(210) 4-2014-22033 (220) 18.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.20; 15.7.1; A5.3.15; A24.3.7; 11.3.1; 
2.1.20; 3.3.1; 4.3.3; A1.1.10 

(591) Đen, đỏ, vàng, nâu, xanh dương, xanh lá 
cây, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngọc Uy   (VN) 

Số 84, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, 
thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tắm (không chứa dược chất)  
 

Nhóm 30: Trà 
 

 
(210) 4-2014-22034 (220) 18.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.11; 25.1.25; 25.7.25; 26.15.1; 
26.1.1; A24.3.7; 15.7.1; 5.3.20; A5.3.15; 
11.3.1; A1.1.10 

(591) Đen, đỏ, vàng, nâu, xanh dương, xanh lá 
cây, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngọc Uy   (VN) 

Số 84, đường Trần Hưng Đạo phường 1,  
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tắm (không chứa dược chất)  
 

Nhóm 30: Trà  
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(210) 4-2014-22052 (220) 18.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A24.15.7; A5.1.16; A5.1.5; 24.15.2; 

A24.15.13; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(731) Công ty cổ phần ECONLAND  

(VN) 

Tầng 1 tòa nhà Sông Đà Nhân Chính - 

162A, đường Nguyễn Tuân, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng: sữa chữa, lắp đặt: camera giám sát; hệ thống điện; hệ thống điều hoà 

không khí; hệ thống cấp thoát nước; cửa báo chống trộm; thiết bị an ninh kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2014-22062 (220) 18.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.2.7; 26.15.15 

(731) A-CLUB TRADING LTD.   (HK) 

Room E, 16/F, Alpha House, 27-33 

Nathan Road, Tsim Sha Tsui, KLN, 

Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có ga; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước ép trái cây; đồ 

uống không cồn; nước khoáng [đồ uống].  
 

 
(210) 4-2014-22115 (220) 18.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.2.7; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng xanh, đen 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thái Bình   (VN) 

Số 26 B Phan Chu Trinh, phường Hiệp 

Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, tã lót bằng vải (quần áo).  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, tã lót bằng vải, đồ chơi trẻ em.  
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(210) 4-2014-22116 (220) 18.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) A16.1.5; 26.1.1; 20.7.1; 26.3.4; 25.12.1; 
3.7.17 

(591) Xanh, trắng, cam
(731) Công ty cổ phần Nghe nhìn 

Giáo dục  (VN) 

58/666 Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Băng từ, đĩa từ; phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; sách vở.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, thiết bị trường học; mua bán đồ chơi và học liệu; 
mua bán băng đĩa, phần mềm máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2014-22172 (220) 19.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.9; 26.4.1; A1.1.5
(591) Đỏ, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tân Đình Nguyên Phương  (VN) 

187/4 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 26: Tranh thêu tay. 
 

 
(210) 4-2014-22262 (220) 19.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(531) 26.4.3; A1.1.10; A1.1.5; 25.5.3 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 
(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 

Đội 7, khu 3, thôn Văn Lôi, xã Tam 
Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vỏ chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm; mành bằng vải dệt dùng trong nhà; 

rèm làm bằng vải dệt.  
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(210) 4-2014-22263 (220) 19.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; A3.7.24; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh dương, trắng, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH Les Rives  (VN)

Số 316 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thuyền, du lịch.  
 

 
(210) 4-2014-22264 (220) 19.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 21.1.17 
(591) Nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH Villa Sông Sài 

Gòn  (VN) 

Số 197/2 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-22320 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) ENVIROSYSTEMS INC.   (CA) 
11 Brown Avenue, Dartmouth, B3B 1Z7, 
NOVA SCOTIA, Canada  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ truyền tải chất xúc tác; thuê và cho thuê thiết bị truyền tải chất xúc tác. 
 

 
(210) 4-2014-22346 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.1.5; A26.11.12 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, đỏ, cam, trắng 
(731) Hộ kinh doanh trà & cafe Đại 

Nguyên  (VN) 

ấp Bình Hưng, xã Bạch Đằng, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
 
 

(210) 4-2014-22365 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16; 2.1.1 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, vàng, hồng nhạt, xanh lá 

cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Thiên Lộc Phát  

(VN) 

Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới Đại 
Kim, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-22366 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.25; A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh cốm, xanh nhạt, đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TM Phương Chi   (VN) 

Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-22367 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

Huy Hoàng   (VN) 

Số 19, ngõ 263 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-22368 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.25; 2.9.25 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, xanh dương 

đậm, xanh lam, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhíệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và dịch vụ 

Trường Phát Việt Nam   (VN) 

Số nhà 230A, đường K2, phường Cầu Diễn,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-22369 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng An 

Phó   (VN) 

Số nhà 184B, phố Chương Dương, 
phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 
 

(210) 4-2014-22373 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.11; 26.15.9; 26.5.1; A26.5.24 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng công trình Kiến Trúc  

(VN) 

Thôn Đại Vỹ, xã Liên Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc được làm bằng gỗ bao gồm: bàn, ghế, giường, tủ, cửa, quầy hàng (dạng bàn).  
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(210) 4-2014-22387 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) VINA CARMENT S.A.  (CL) 
AV. Apoquindo 3669, Piso 6, Las 
Condes, Santiago, Chile  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang. 
 

 
(210) 4-2014-22388 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.  (GB) 

3A And 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; bộ phận chuyển động của đồng hồ; các bộ phận của 
đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; khóa dây đồng hồ đeo tay; núm chỉnh giờ, lịch của 
đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồng hồ; đồ trang sức; ghim cài ca vát; khuy măng sét; móc 
chìa khóa bằng kim loại quý; hộp đựng trưng bày đồng hồ, đồ trang sức, ghim cài ca vát, 
và khuy măng sét; hộp chuyên dụng cho việc chứa đụng và vận chuyển đồng hồ, đồ trang 
sức ghim cài ca vát, khuy măng sét và móc chìa khóa làm bằng kim loại quý.  

 

 
(210) 4-2014-22400 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên  (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; trà; cà phê; ca cao. 
 

 
(210) 4-2014-22402 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SSANGYOUNG MOTOR COMPANY  
(KR) 
455-12(Chilgoe-dong), Dongsak-ro, 
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
686 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, cụ thể là xe thể thao hữu dụng; ô tô chở 
khách; xe tải chở hành lý hoặc người; ô tô chở hàng loại nhỏ; xe cộ đa mục đích; xe buýt; 
xe toa moóc, máy kéo (xe kéo); ô tô tải; ô tô đua; bánh xe cộ; xe máy; xe đạp; phụ tùng 
và linh kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 

 
(210) 4-2014-22403 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) ZENBURY INTERNATIONAL 
LIMITED  (IE) 
Prince's Street, Tralee, County Kerry, 
Ireland  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu dạng lỏng, cho đồ uống (trừ tinh dầu) và xốt (gia vị); bánh kẹo; 
kem lạnh (kem ăn); kem trái cây ướp lạnh có thể ăn được, kem trái cây trộn ăn liền (kem 
lạnh); sôcôla nóng dạng lỏng (sôcôla); bột sôcôla dùng làm đồ, uống sôcôla nóng 
(sôcôla); sôcôla dạng nước xôt làm món tráng miệng (gia vị); nước xốt làm gia vị có 
hương vị vani (xốt) nước xốt làm gia vị dùng cho mỏn tráng miệng (xốt), nước xốt làm gia 
vị từ trái cây và hỗn hợp của chúng để làm nước xốt gia vị (xốt); nước xốt làm gia vị cho 
món kem tươi (xốt); kem lạnh trộn ăn liền; hỗn hợp để làm kem lạnh (kem ăn) và hỗn hợp 
để làm bánh trứng (bánh ngọt); kem tươi (kem lạnh), bánh ngọt tráng miệng được đông 
lạnh và được ướp lạnh (bánh ngọt); chất liên kết cho kem lạnh (đá lạnh ăn được); sôcôla 
phủ bánh ngọt và phủ bánh mỳ; bột làm bánh trứng nướng (bột làm bánh ngọt); bột bánh 
hạnh nhân.  

 

Nhóm 32: Xi-rô hương vị dùng cho đồ uống (xi rô dùng cho đồ uống); nước sinh tố; đồ 
uống không cồn; nước ép trái cây.  

 

 
(210) 4-2014-22413 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH Đầu tư công 

nghệ và Thương mại 

Techtraco  (VN) 

123 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, 
quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa và các sản phẩm từ sữa; dầu thực 
vật, mỡ ăn.  

 

Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao; gạo, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.  
 

Nhóm 31: Hạt và các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, cụ thể là: động vật sống,  rau và 
hoa quả tươi, nấm tươi, củ tươi.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
687 

(210) 4-2014-22420 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần Solids ánh 

Minh   (VN) 

Quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường các loại. 

 

 
(210) 4-2014-22421 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần Solids ánh 

Minh    (VN) 

Quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường các loại. 

 

 
(210) 4-2014-22422 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần Solids ánh 

Minh    (VN) 

Quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường các loại. 

 

 
(210) 4-2014-22423 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần Solids ánh 

Minh    (VN) 

Quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường các loại. 
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(210) 4-2014-22424 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) GAUDI' TRADE S.P.A.   (IT) 
Via Nuova Ponente, 29, 41012 Carpi 
(Modena), Italy 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Sản phẩm được làm từ da và vật liệu giả da không thuộc các nhóm khác, cụ thể 

là bìa bọc sổ nhật ký; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; bìa bọc quyển séc; ví đựng danh thiếp; da 
động vật; da chưa thuộc; va li; túi du lịch; «; « che nắng; gậy chống; roi da; bộ yên cương; 
yên cương; túi dùng hằng ngày; túi xách tay; túi xách tay cỡ lớn; túi thể thao; dây đeo vai 
bằng da thuộc; túi nhỏ cho đàn ông; ví tiền; ví đựng tiền xu; dây đai bằng da thuộc; ba lô; 
túi đựng chìa khóa; túi đeo ngang hông; dịu trẻ em.  

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo choàng không có tay áo; áo mưa; áo choàng; áo 
chẽn không tay; áo khoác ngắn có mũ, không thấm nước; áo ngoài có mũ trùm đầu; áo 
khoác bo gấu; áo váy; áo váy cho phụ nữ; bộ quần áo; váy; áo vét; áo vét thể thao; áo vét 
khoác ngoài dáng dài; áo vét chống gió; quần dài; quần dài thể thao; quần áo bò; quần lót; 
quần soóc; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; áo choàng mặc khi làm việc; áo nịt len; áo len dài 
tay; áo len đan; áo sợi đan chui đầu; tất cao cổ; tất ngắn cổ; quần lót; áo nịt ngực [áo lót]; 
váy ngủ; quần áo ngủ; áo choàng mặc sau khi tắm; bộ quần áo tắm; bộ quần áo để đi tắm 
nắng bộ quần áo thể thao; ca vát dạng nơ; ca vát; khăn quàng cổ; khăn choàng; khăn 
quàng bằng lụa mỏng; găng tay [trang phục]; dải khăn choàng qua vai dùng trong các 
thuộc thi; thắt lưng [trang phục]; quần ống túm; áo gi lê; áo nịt ngoài; giày; giày đi hằng 
ngày; giày thể thao; giày cao cổ; dép đi trong nhà; dép; đồ đội đầu; mũ lưỡi trai; mũ.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan tới nhượng quyền thương mại; dịch vụ sắp 
xếp giao dịch thương mại cho người khác, thông qua các cửa hàng trực tuyến; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; bán buôn và bán 
lẻ quần áo; bán buôn và bán lẻ giày; bán buôn và bán lẻ đồ đội đầu; bán buôn và bán lẻ 
túi; bán buôn và bán lẻ sản phẩm được làm từ da và vật liệu giả da không thuộc các nhóm 
khác, cụ thể là bìa bọc sổ nhật ký, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, bìa bọc quyển séc, ví đựng 
danh thiếp, da động vật, da chưa thuộc, va li, túi du lịch, «, « che nắng, gậy chống, roi da, 
bộ yên cương, yên cương, túi dùng hằng ngày, túi xách tay, túi xách tay cỡ lớn, túi thể 
thao, dây đeo vai bằng da thuộc, túi nhỏ cho đàn ông, ví tiền, ví đựng tiền xu, dây đai 
bằng da thuộc, ba lô, túi đựng chìa khóa, túi đeo ngang hông, địu trẻ em.  

 
 

(210) 4-2014-22425 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Trương Võ Tuấn  (VN) 

215 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in. 
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(210) 4-2014-22428 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) ORIENT EUROPHARMA CO., LTD 
(TW) 
7F, No. 368, Sec. 1, Fu-Hsing South 
Road, Taipei, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích 
dược phẩm; chế phẩm hóa dược; viên thuốc ngậm dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc 
dùng cho người; viên ngậm chữa viêm họng dùng cho mục đích dược phẩm; dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-22429 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; A3.7.24; 3.7.16; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh lam, da bò 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng kinh doanh 

bất động sản Nam Khang  (VN)

236 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; kinh doanh 
bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế 
công nghiệp; kiến trúc; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2014-22437 (220) 22.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.4; 3.13.1; 

A3.13.24 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

thương mại Mỹ Kinh  (VN) 

72-74 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kinh doanh vận tải hàng hóa; vận tải hành 
khách bằng đường bộ; vận chuyển đưa đón khách theo hợp đồng; đại lý bán vé máy bay. 

 

Nhóm 41: Đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; kinh doanh dịch vụ khách sạn (không bao gồm kinh 
doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar); nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 
lưu động; kinh doanh dịch vụ nhà hàng (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, 
vũ trường, quán bar). 
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(210) 4-2014-22440 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.5.3; A26.4.24; 26.4.2 
(731) Vũ Kim Liên  (VN) 

Thôn Tình Lam, xã Đại Thành, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong. 

 

 
(210) 4-2014-22441 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(731) Nguyễn Văn Ngọc  (VN) 

Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su). 

 

 
(210) 4-2014-22442 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  

(VN) 

Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn dùng cho bánh răng. 

 

 
(210) 4-2014-22443 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  

(VN) 

Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ bôi trơn chịu tải cao cấp. 
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(210) 4-2014-22444 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  

(VN) 

Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-22445 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  

(VN) 

Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn dùng cho máy nén. 
 
 

(210) 4-2014-22446 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Khánh Hưng (VN)

362 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nhạc cụ, mua bán hàng điện tử như: loa, máy thu hình (tivi), máy tăng 
âm (ampli), ống nói (micxer), bộ trộn âm (micro), thiết bị lưu trữ, máy tính, dây nối để 
chuyền dữ liệu, đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, pin, mua bán thiết bị âm thanh ánh sáng. 

 
 

(210) 4-2014-22447 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

Khánh Long  (VN) 

172/66 Tạ Uyên, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện như: đồng hồ điện, đồng hồ dùng để đo điện, tụ điện, 
công tắc điện, cầu dao điện, dây điện, ổ cắm điện, ổn áp, máy phát điện, bộ tích điện, đèn, 
đèn điện, thiết bị âm thanh báo động, chuông điện, bộ ngắt đóng mạch điện, đồng hồ ghi 
giờ, bộ chuyển đảo mạch điện, cáp chống sét, đầu nối dây điện, bảng phân phối điện, cáp 
điện, thiết bị đo bằng điện, thiết bị đo áp suất, dây cáp điện, tủ điện, thiết bị ghi thời gian, 
thiết bị đếm tự động, bộ chuyển mạch định thời gian tự động, thiết bị chỉ báo nhiệt độ, 
hộp cầu dao điện, điện trở, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị đo diện tích, máy ghi dao 
động điện. 

 

 
(210) 4-2014-22448 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

Khánh Long  (VN) 

172/66 Tạ Uyên, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện như: đồng hồ điện, đồng hồ dùng để đo điện, tụ điện, 
công tắc điện, cầu dao điện, dây điện, ổ cắm điện, ổn áp, máy phát điện, bộ tích điện, đèn, 
đèn điện, thiết bị âm thanh báo động, chuông điện, bộ ngắt đóng mạch điện, đồng hồ ghi 
giờ, bộ chuyển đảo mạch điện, cáp chống sét, đầu nối dây điện, bảng phân phối điện, cáp 
điện, thiết bị đo bằng điện, thiết bị đo áp suất, dây cáp điện, tủ điện, thiết bị ghi thời gian, 
thiết bị đếm tự động, bộ chuyển mạch định thời gian tự động, thiết bị chỉ báo nhiệt độ, 
hộp cầu dao điện, điện trở, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị đo diện tích, máy ghi dao 
động điện. 

 

 
(210) 4-2014-22460 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại bao bì Tân Chợ Lớn  (VN) 

96/14 Phan Đình Phùng, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nghiền mực, máy cán Màng, máy bế hộp, máy dán hộp, máy cắt giấy, 
máy bồi giấy, máy ép nhũ.  

 
 

(210) 4-2014-22461 (220) 23.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (591) Đỏ, trắng 

(731) Trịnh Hồng Quân  (VN) 

Số nhà 828, ngõ 814 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm và sản phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm và sản phẩm chăm 
sóc tóc; sản phẩm và chế phẩm chăm sóc sắc đẹp; chế phẩm và sản phẩm chăm sóc da 
(mỹ phẩm và không chứa thuốc); chế phẩm dưỡng ẩm da dạng kem, nước thơm và gel.  

 

 
(210) 4-2014-22462 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

REDCO Việt Nam   (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; nước hoa và mỹ phẩm bao gồm: chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm 
chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc cơ thể và chế phẩm dùng để trang điểm. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc thú y; thuốc diệt côn trùng; thực phẩm chức năng; thực 
phẩm ăn kiêng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.(các sản phẩm 
thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến thương mạl; xuất nhập khẩu; mua bán; chất tẩy 
rửa, nước hoa, mỹ phẩm bao gồm: chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm sóc tóc, chế 
phẩm chăm sóc cơ thể, chế phẩm dùng để trang điểm, dầu gội đầu, sữa tắm, gel vuốt tóc, 
xà bông, sữa rửa mặt, kem trị mụn trứng cá, kem dưỡng da, lăn và xịt khử mùi cơ thể, son 
dưỡng môi, chế phẩm đánh răng, dược phẩm, thuốc thú y, thuốc diệt côn trùng, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm ăn kiêng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, 
sữa, sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua, bánh, kẹo, ngũ cốc ăn liền, gia vị (thực 
phẩm),chè (trà), cà phê, cacao, sô cô la; thuốc lá, thuốc lào; bật lửa, diêm, bản chải đánh 
răng; kính đeo mắt, dao cạo dâu, bao cao su, bia, rượu, nước khoáng, nước tinh khiết; 
nước ép trái cây, nước ép rau quả, nước tăng lực và nước bổ sung vitamin không dùng cho 
mục đích y tế, xe đạp, xe máy, xe ô tô, bút bi, bút chì, tạp chí, giấy, sách, báo, cặp tài liệu, 
khăn tắm, khăn lau mặt, khăn lau tay, ga trải giường (chăn trải giường), vỏ gối, dây thắt 
lưng (dùng cho trang phục), khăn quàng cổ, bít tất, găng tay (bạo tay), quần, áo, mũ 
(nón), giầy, dép, cà vạt hay nơ đeo cổ, ba lô, túi xách, ví (bóp), va li, ô (dù), cốc, ấm, chén 
(các dịch vụ thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2014-22465 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở  Khang 

Phát  (VN) 

Số 23 lô E2 khu dân cư Bến Lức, phường 
7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thịt khô bò các loại.  
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(210) 4-2014-22467 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.7.5 
(591) Xanh lá đậm, cam đậm 
(731) Công ty TNHH Bảo Ngọc Rồng  

(VN) 

C199 đường D33, khu dân cư Việt Sing, 
KP 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị trò chơi và giải trí được làm phù hợp cho việc sử dụng với màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình.  

 

Nhóm 30: Đồ uống chế biến trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà.  
 

 
(210) 4-2014-22469 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Sơn  (VN) 

400 quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-22480 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.2; A1.1.12; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, vàng sẫm 
(731) Phạm Thị Loan  (VN) 

Khu dân cư du lịch Đông Hùng Thắng, 
Cái Dăm, phường Bãi Cháy, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-22481 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Bạch Long  (VN) 

761 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-22482 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Bạch Long   (VN) 

761 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-22483 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Pharco Minh 

Châu  (VN) 

Số nhà 1/33, ngõ 8, đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2014-22484 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 10.3.7; 25.12.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Pharco Minh 

Châu   (VN) 

Số nhà 1/33, ngõ 8, đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
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phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-22485 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 

Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-22486 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 

Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-22487 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quảng Bình  (VN) 

Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-22488 (220) 23.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ANDA Việt Nam  (VN) 

62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nuớc tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-22489 (220) 23.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 24.9.1; 3.7.3; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Nâu đỏ, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần SIAM 

BROTHERS Việt Nam  (VN) 

Tòa nhà Anna, số 10, công viên phần 
mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 22: Lưới đánh cá; dây thừng bện dùng cho tàu thuyền; dây bện để đan lưới; dây 

thừng.  
 

Nhóm 23: Sọi và chỉ đã xe; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi.  
 

 
(210) 4-2014-22510 (220) 23.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 6.1.2; 8.7.11
(591) Xanh, vàng, trắng, đen 
(731) Nguyễn Phạm Duy Thanh Trúc  

(VN) 

78 Trúc Đường, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, tiệm cà phê, đồ uống do nhà 

hàng cung cấp.  
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(210) 4-2014-22515 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế và đầu tư Việt Nam  

(VN) 

Số 1A, Yết Kiêu, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm 
dinh dưỡng và các sản phẩm thực phẩm dùng cho con người (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa bổ sung thêm nước ép trái cây và sữa đậu nành (sữa là 
thành phần chủ yếu); sữa đậu nành (dùng thay cho sữa) được bổ sung thêm nước ép trái 
cây và sữa (sữa đậu nành là thành phần chủ yếu).  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở gạo, bột sắn, chè, cà phê, ca cao hoặc sô-cô-la, chất thay 
thế cà phê bổ sung thêm sữa hoặc trái cây.  

 

Nhóm 32: Nước uống có gas, bia, đồ uống không chứa cồn, đồ uống khai vị không có 
cồn, đồ uống từ nước ép hoa quả, nước khoáng (đồ uống), nước sô đa, si rô dùng cho đồ 
uống, nước giải khát thanh nhiệt cơ thể không dùng cho mục đích y tế, nước (đồ uống).  

 

Nhóm 33: Nước uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2014-22516 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế và đầu tư Việt Nam  

(VN) 

Số 1A, Yết Kiêu, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm 
dinh dưỡng và các sản phẩm thực phẩm dùng cho con người (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa bổ sung thêm nước ép trái cây và sữa đậu nành (sữa là 
thành phần chủ yếu); sữa đậu nành (dùng thay cho sữa) được bổ sung thêm nước ép trái 
cây và sữa (sữa đậu nành là thành phần chủ yếu).  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở gạo, bột sắn, chè, cà phê, ca cao hoặc sô-cô-la, chất thay 
thế cà phê bổ sung thêm sữa hoặc trái cây.  

 

Nhóm 32: Nước uống có gas, bia, đồ uống không chứa cồn, đồ uống khai vị không có 
cồn, đồ uống từ nước ép hoa quả, nước khoáng (đồ uống), nước sô đa, si rô dùng cho đồ 
uống, nước giải khát thanh nhiệt cơ thể không dùng cho mục đích y tế, nước đồ uống).  

 

Nhóm 33: Nước uống có cồn (trừ bia).  
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Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2014-22535 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.5 
(731) BIOMAX TECHNOLOGIES PTE LTD  

(SG) 
1 Robinson Road, #18-00 AIA Tower, 
Singapore 048542 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Tái chế hóa học chất thải; xử lý hóa học chất thải; tẩy uế chất thải; xử lý phế 
liệu; tái tạo nguyên liệu từ chất thải; tái chế chất thải; tái chế chất thải và rác; tái xử Iý 
chất thải và phế liệu; phân loại chất thải và vật liệu tái chế (biến đổi); xử lý (tái tạo) chất 
thải; xử lý (tái chế) chất thải; xử lý (biến đổi) chất thải; xử lý chất thải hóa học; xử lý chất 
thải; dịch vụ quản lý chất thải; dịch vụ xử lý chất thải; dịch vụ tái chế chất thải; dịch vụ xử 
lý (biến đổi) chất thải; tất cả bao gồm trong nhóm 40. 

 
 

(210) 4-2014-22543 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20; 26.4.1; 
A2.9.17 

(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) ASIAN DERMATOGLYHICS 

RESEARCH CENTRE SDN. BHD. 
(MY) 
No. 2-12, Jalan Kenari 12B, Bandar 
Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor, 
Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính [ghi sẵn] và/hoặc [có thể tải xuống được]; 
máy quét vân tay; thiết bị đọc dấu vân tay sinh trắc; thiết bị nhận dạng sinh trắc. 

 
 

(210) 4-2014-22628 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 

Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-22646 (220) 24.09.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.3.14; 26.1.2; 25.5.25

(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(731) Tổng Công ty thương mại Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  

(VN) 

275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; mứt kẹo; cà phê; trà (chè); ca cao.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tiếp thị để bán hàng; tổ chức hội 

chợ, triển lãm để giới thiệu hàng hóa nhằm mục đích bán hàng; mua bán bánh kẹo các 

loại, cà phê, ca cao, mứt, trà, rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước ép hoa 

quả, nước sinh tố, thực phẩm chế biến (từ thịt, cá, rau, củ, quả), xúc xích, bánh mì. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống lưu động (do nhà hàng thực hiện); quán cà 

phê; quán ăn nhanh; quán nước. 
 

 
(210) 4-2014-22647 (220) 24.09.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(531) A5.3.14; A5.3.13; 25.1.25 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(731) Tổng Công ty thương mại Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  

(VN) 

275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; mứt kẹo; cà phê; trà (chè); ca cao.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tiếp thị để bán hàng; tổ chức hội 

chợ, triển lãm để giới thiệu hàng hóa nhằm mục đích bán hàng; mua bán bánh kẹo các 

loại, cà phê, ca cao, mứt, trà, rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước ép hoa 

quả, nước sinh tố, thực phẩm chế biến (từ thịt, cá, rau, củ, quả), xúc xích, bánh mì. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống lưu động (do nhà hàng thực hiện); quán cà 

phê; quán ăn nhanh; quán nước. 
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(210) 4-2014-22649 (220) 24.09.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(531) 2.9.1; 2.1.11; 26.1.1; 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ, cam

(731) Tổng Công ty thương mại Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  

(VN) 

275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh liên quan đến bán buôn và bán lẻ hàng hóa; dịch vụ quảng 

cáo; nghiên cứu thị trường; tiếp thị để bán hàng; tổ chức hội chợ, triển lãm để giới thiệu 

hàng hóa nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ trưng bày để bán sản phẩm và bán ở siêu thị, 

đại siêu thị và cửa hàng nhỏ cụ thể là bán buôn và bán lẻ hàng lương thực thực phẩm có 

nguồn gốc động vật, lương thực thực phẩm có nguồn gốc thực vật, các sản phẩm làm vườn 

khác có thể ăn được và đã được chế biến, bảo quản hoặc đông lạnh dùng làm đồ ăn (cụ thể 

gồm thực phẩm làm từ cá, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, nước thịt nấu đông, cá 

nhuyễn dạng sệt, thịt ướp muối, thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm, trái cây tươi, trái cây đông 

lạnh, thảo mộc tươi, rau củ quả tươi, rau củ quả đông lạnh), thực phẩm ăn nhanh có nguồn 

gốc từ thực vật đã chế biến, bảo quản dùng làm đồ ăn (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, đồ ăn nhanh), gia vị, nông sản khô (đậu, bắp, 

tiêu, mộc nhĩ), bún, phở, mì sợi, miến, mì ống, hủ tiếu, thực phẩm chay, dầu ăn, trứng gia 

cầm, thủy hải sản các loại (tôm, cua, cá, mực), bánh mì, bột mì, gạo, hạt ngũ cốc, thực 

phẩm đóng hộp (cá, trái cây, thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm, rau, cá thu sốt cà chua, cá ngừ 

ngậm dầu thực vật), mứt nhão, thức ăn/thực phẩm cho trẻ em, bình sữa cho trẻ em bú, thực 

phẩm trên cơ sở yến mạch, xúc xích, thịt giăm bông, đồ uống không cồn, nước khoáng, 

nước uống tinh khiết, xi rô cô đặc, nước ép hoa quả, đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo (có 

thể ăn được); kem, đồ uống có cồn, bia, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo và kẹo, sữa và 

các sản phẩm từ sữa, sữa chua, thực phẩm và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế và thú 

y, chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm, dầu dùng cho mục đích làm sạch 

(mỹ phẩm), chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng trong y tế; 

dung dịch lau sàn nhà và nhà tắm, dung dịch xử lý thông tắc (dạng túi), nước rửa kính, 

chất làm mềm vải (dùng để giặt), đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm (bút, vở, cặp xách, ba 

lô, keo dán, bìa sách, băng đĩa nhạc), đồ lưu niệm, quần áo thời trang, vải sợi, hàng may 

mặc, giày dép, băng vệ sinh, tã giấy, khăn giấy, bột giặt, kem giặt, đồ gia dụng (ly, chén, 

bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc điện, ổ cắm điện, quạt máy, tủ lạnh, máy 

giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội, dầu xả), hàng điện tử (máy vi tính, điện 

thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh 

(tượng, lọ hoa, chén, đĩa). 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống lưu động (do nhà hàng thực hiện); quán ăn 

nhanh; quán nước. 
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(210) 4-2014-22660 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư Mỹ Phú   (VN) 

64 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-22661 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ANDA Việt Nam   (VN) 

62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 

Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-22700 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
703 

(210) 4-2014-22701 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-22702 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-22703 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-22704 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-22705 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-22706 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-22707 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-22708 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-22709 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ha San -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-22710 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2014-22711 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-22712 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-22713 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.9 

(591) Đỏ, xám 

(731) Công ty cổ phần giải pháp cơ 

điện MES  (VN) 

37 Huỳnh Văn Lũy, tổ 17, khu phố 3, 

phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển chiếu sáng; đèn đi ốt phát quang (LED).  
 

 
(210) 4-2014-22714 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A24.17.12 

(591) Nâu, vàng 

(731) Công ty cổ phần Gạch Đông 

Nam á  (VN) 

Khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch thạch anh.  
 

 
(210) 4-2014-22715 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A24.17.12 

(591) Nâu, vàng 

(731) Công ty cổ phần gạch Đông 

Nam á   (VN) 

Khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch thạch anh.  
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(210) 4-2014-22716 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.1.5; 25.1.9 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH SHYNH BEAUTY  

(VN) 

256/27 quốc lộ 1K, khu phố 1, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  

 
 

(210) 4-2014-22717 (220) 24.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 24.1.1; 5.7.3; 26.4.4; A26.4.24 

(591) Trắng, đen, vàng, đồng 
(731) Nguyễn Thị Họa  (VN) 

Số 37/1, tổ 6, KP3, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem(mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; lăn khử 
mùi; sữa rửa mặt; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2014-22718 (220) 24.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 24.13.1; 5.7.3; 24.9.1; 25.1.25 

(591) Trắng, đen, vàng đồng 
(731) Nguyễn Thị Họa   (VN) 

Số 37/1, tổ 6, KP3, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da, lăn khử 
mùi; sữa rửa mặt, sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2014-22719 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Minh Anh   (VN) 

173/161 An Dương Vương, phường An Lạc,
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da(mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); nước hoa; kem rửa 
mặt; kem tắm trắng; sữa tắm.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
708 

(210) 4-2014-22720 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 24.17.5 
(591) Trắng, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Minh Anh  (VN) 

173/161 An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); nước hoa; kem rửa 
mặt; kem tắm trắng; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2014-22721 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Minh Anh   (VN) 

173/161 An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da(mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); nước hoa; kem rửa 
mặt; kem tắm trắng; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2014-22722 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Lê Văn Khoa  (VN) 

Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; ga phủ giường làm bằng vải; vỏ gối; rèm cửa bằng vải; khăn tắm; khăn 
trải bàn làm từ vải  

 

 
(210) 4-2014-22723 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.3.6; 9.7.1 
(591) Tím, hồng, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Khai thác Thị trường Miền 

Trung  (VN) 

Sơn Trà, Điện Ngọc, phường Hoà Hải, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành 
khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp sếp các chuyến du lịch.  

 
 

(210) 4-2014-22724 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; A26.11.12; A14.1.2; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH thép Vĩnh 

Thành  (VN) 

Cụm công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ 
Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 06: Thép các loại. 

 
 

(210) 4-2014-22725 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, cà phê sữa 
(731) Lê Minh Quý  (VN) 

219/26 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghị tiệc cưới. 

 
 

(210) 4-2014-22726 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần OTRAN Việt 

Nam  (VN) 

Phòng 03-11, tầng 3, khách sạn Sofitel 
Plaza, số 1 đường Thanh Niên, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xuất nhập khẩu các mặt hàng sau: thức ăn chăn nuôi, 
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
710 

(210) 4-2014-22727 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OTRAN Việt 

Nam  (VN) 

Phòng 03-11, tầng 3, khách sạn Sofitel 
Plaza, số 1 đường Thanh Niên, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xuất nhập khẩu các mặt hàng sau: thức ăn chăn nuôi, 
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. 

 

 
(210) 4-2014-22728 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) KURARAY CO., LTD.  (JP) 
1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 21: Giẻ lau và khăn lau bụi để làm sạch; khăn lau bụi và giẻ rửa bát đĩa làm bằng 
vải không dệt; vật dụng dùng để lau và chùi rửa; bàn chải, loại trừ chổi sơn; găng tay dùng 
cho mục đích gia dụng; vật liệu dùng để làm bàn chải; đồ chứa đựng và dụng cụ nhà bếp 
hoặc trong nhà (không làm bằng kim loại quý hoặc phủ bằng kim loại quý); lược và bọt 
biển; bùi nhùi bằng sợi thép rất mảnh dùng để chùi xoong; kính thô hoặc bán thành phẩm 
(trừ kính xây dựng); đồ thủy tinh để chứa đựng, đồ sử để chứa đựng và đồ bằng đất nung 
để chứa đựng không bao gồm trong nhóm khác; khăn dùng để chùi rửa; miếng giẻ lau 
dùng để lau chùi; miếng vải dùng để lau bộ đồ ăn. 

 

Nhóm 24: Hàng dệt, cụ thể là: vải dệt, vải dệt kim và vải không dệt, kể cả miếng vải; hàng 
dệt, không bao gồm trong nhóm khác, cụ thể là: khăn mặt bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng 
vải, miếng đệm lót bằng vải, vải lót mũ, khăn tẩy trang bằng vải, vật liệu dùng để lọc làm 
bằng vải; khăn phủ giường, khăn phủ ghế và khăn phủ bàn, vỏ gối, rèm bằng vải; vải tráng 
lớp cao su mỏng. 

 

 
(210) 4-2014-22730 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Dũng 

Linh  (VN) 

C4/22B tổ 193/C ấp 4, đường Phạm 
Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2014-22731 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.1; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 

Yến Oanh  (VN) 

59/23/12 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2014-22732 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); xà phòng; nước hoa; 
tinh dầu; dầu gội đầu; dầu gội đầu khô; chế phẩm xịt tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm xả tóc; 
nước xức tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; kem đánh răng; chế phẩm tắm rửa cơ thể, chế 
phẩm làm sạch, chăm sóc, và làm đẹp da, da đầu và tóc, chế phẩm mỹ phẩm (không chứa 
thuốc) để xử lý da, da đầu và tóc (dùng cho mục đích làm đẹp), chế phẩm chống đổ mồ 
hôi, chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2014-22733 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Tín Hưng  (VN) 

Số 92 + 101/6 Bis Điện Biên Phủ, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt đá (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt bê tông (bộ phận của máy móc); 
lưỡi cắt gỗ (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt sắt (bộ phận của máy móc); máy đầm; máy 
uốn sắt; dây đầm dùi; máy xoa nền; máy cắt sắt; máy uốn sắt; máy cắt bê tông. 
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(210) 4-2014-22734 (220) 24.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ viễn thông Phương 

Khoa  (VN) 

287 An Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuyếch đại tín hiệu truyền hình cáp; bộ chia tín hiệu truyền hình cáp. 

 

 
(210) 4-2014-22735 (220) 24.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(591) Đỏ, trắng
(731) Trần Hữu Nghĩa  (VN) 

030 lô D chung cư ấn Quang, phường 09, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Đũa ăn; nồi; chảo; thau chậu; muôi (vá); mâm. 

 

 
(210) 4-2014-22736 (220) 24.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.4.24
(591) Xám, đen, trắng
(731) Lê Minh Tài  (VN) 

27/37/14 đường Bùi Tư Toàn, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng trang trí nội thất bằng inox: móc áo, máng khăn, bộ 6 

món nhà tắm, kệ kiếng, gương soi mặt, hộp đựng giấy. 
 

 
(210) 4-2014-22737 (220) 24.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(531) 26.1.2
(591) Xanh, trắng
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đại Phong  (VN) 

358 Nguyễn Chí Thanh, phường 05, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện. 
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(210) 4-2014-22738 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.9; 26.4.4; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Nâu, xanh 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Nhật Đức  (VN) 

618 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-22739 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.1.1; A26.1.24 
(731) GREEN AU LAIT FOOD AND 

BEVERAGE ENTERPRISE CO., LTD.  
(TW) 
5F., No.822, Jhonghua 1st Rd., Gushan 
Dist., Kaohsiung City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục 
vụ; quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2014-22740 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tanida Pharma  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2014-22741 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây 
(731) Trần Ngọc Hai  (VN) 

ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn trần, đèn gắn trên mái; đèn chùm, đèn treo; đèn xoắn, đèn uốn; bóng đèn; 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng. 
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(210) 4-2014-22742 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.7.20; 16.1.1 
(591) Xanh lá, xanh dương, xanh ngọc 
(731) Trần Ngọc Hai   (VN) 

ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn trần, đèn gắn trên nhà; đèn chùm, đèn treo; đèn xoắn, đèn uốn; bóng đèn; 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốp phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2014-22743 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.3.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư xây dựng và phát 

triển Hợp Phát  (VN) 

Số 9, ngõ 91, tổ 42, đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng làm bằng gỗ; gỗ dùng cho xây dựng; tấm gỗ lót sàn; ván sàn 
bằng gỗ công nghiệp và gỗ tự nhiên. 

 

 
(210) 4-2014-22744 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.6; 25.3.1; A25.3.15 
(591) Cam, trắng 
(731) Nguyễn Thị Thanh Vy  (VN)

52/4 đường Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân 
1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi bằng len. 
 

 
(210) 4-2014-22745 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.1.2; 26.1.4; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Thiện Hảo  (VN)

135/29 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy. 
 

 
(210) 4-2014-22746 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, tím đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Chiếc Hộp ánh Sáng  

(VN) 

111 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-22747 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A1.3.17; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Da cam, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đầu tư phát triển 

nông nghiệp Sunshine  (VN) 

160/74A đường TCH13, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-22749 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A2.3.16; 2.3.8; 2.3.5; A26.11.12; 
26.11.3 

(591) Xám, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Trường Vĩnh  (VN) 

38A đường 47, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
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(210) 4-2014-22750 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.24; 26.11.3; A2.3.23; 
A2.3.16 

(591) Xám, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Trường Vĩnh   (VN) 

38A đường 47, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

 
(210) 4-2014-22751 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 26.1.2; A25.3.11 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

NewCafe   (VN) 

Tổ 3, ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-22752 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa.  

 

 
(210) 4-2014-22753 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 1.15.5 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH Kim Long   (VN)

Khu 7, đường Lê Hồng Phong, phường 
Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; gia súc còn sống.  
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Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu để chế biến thức ăn gia súc; mua bán: lương thực, thực 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-22754 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH đầu tư Thương 

Mại IBT   (VN) 

922 Trường Chinh, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bóng đèn chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị chiếu sáng, bóng đèn chiếu sáng.  
 
 

(210) 4-2014-22755 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.5.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ, xám, đen 
(731) Châu Văn Trị  (VN) 

340/3A, phường Bình Hưng Hòa A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  

 
 

(210) 4-2014-22757 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.2; A26.11.8 
(591) Xanh ngọc, trắng đục 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

kinh doanh Nhà Khang Điền  

(VN) 

Lầu 6, phòng 603, tòa nhà Centec, số 72-
74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ quản lý 

bất động sản; đại lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển 
quyền sử dụng đất; dịch vụ xây dựng dân dụng; dịch vụ xây dựng công nghiệp.  
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(210) 4-2014-22758 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) GUESS ?, INC.    (US) 

1444 South Alameda Street, Los 

Angeles, CA 90021    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo của trẻ sơ sinh, quần áo trẻ em, quần áo bé gái, quần áo bé trai, cụ thể 

là, quần áo mặc bên trong, đồ đi chân, đồ bơi, mũ lưỡi trai, đồ đội đầu, áo choàng mặc 

trong nhà, quần áo ngủ, trang phục dệt kim, găng tay [trang phục], dải đeo quần và/hoặc 

tất, thắt lưng [trang phục], ca vát, áo may ô, tất ngắn cổ, áo sơ mi, áo phông, quần thun, 

áo thun dài tay, áo len dài tay, váy, quần đùi, quần dài, quần ngắn không đến đầu gối, áo 

len dài .tay, quần gin, áo gilê; áo choàng ngoài, áo khoác, quần yếm, áo cộc tay, áo váy, 

khăn quàng cổ, áo cánh, áo len (có tay hoặc không có tay), váy dạ hội, áo có cổ, bộ đồ thể 

thao, áo cổ lọ, bộ quần áo và áo phông có cổ; quần lót, áo lót, áo ba lỗ của nữ, áo thun 

ngắn/cộc, áo lót không dây, áo lót ngoài (áo hai dây), quần lót dài và bộ đồ lót liền, quần 

sịp và quần lót ống rộng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ của hàng bán lẻ và dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực quần áo trẻ em và 

phụ kiện cá nhân.   
 

 
(210) 4-2014-22759 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(731) GUESS?, INC.   (US) 

1444 South Alameda Street, Los 

Angeles, CA 90021  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo của trẻ sơ sinh, quần áo trẻ em, quần áo bé gái, quần áo bé trai, cụ thể 

là, quần áo mặc bên trong, đồ đi chân, đồ bơi, mũ lưỡi trai, đồ đội đầu, áo choàng mặc 

trong nhà, quần áo ngủ, trang phục dệt kim, găng tay [trang phục], dải đeo quần và/hoặc 

tất, thắt lưng [trang phục], ca vát, áo may ô, tất ngắn cổ, áo sơ mi, áo phông, quần thun, 

áo thun dài tay, áo len dài tay, váy, quần đùi, quần dài, quần ngắn không đến đầu gối, áo 

len dài .tay, quần gin, áo gilê; áo choàng ngoài, áo khoác, quần yếm, áo cộc tay, áo váy, 

khăn quàng cổ, áo cánh, áo len (có tay hoặc không có tay), váy dạ hội, áo có cổ, bộ đồ thể 

thao, áo cổ lọ, bộ quần áo và áo phông có cổ; quần lót, áo lót, áo ba lỗ của nữ, áo thun 

ngắn/cộc, áo lót không dây, áo lót ngoài (áo hai dây), quần lót dài và bộ đồ lót liền, quần 

sịp và quần lót ống rộng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ của hàng bán lẻ và dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực quần áo trẻ em và 

phụ kiện cá nhân.   
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(210) 4-2014-22760 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm GMC  

(VN) 

Số nhà 5, ngõ 71, phố Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-22761 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 26.1.1 
(731) Hộ kinh doanh Cường Phốt  

(VN) 

Số 256 đường Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, phốt chặn dầu, máy ủi, máy đào, 
máy xúc, xe cơ giới và động cơ xe cơ giới, cao su.  

 

 
(210) 4-2014-22764 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; A1.1.2; A1.1.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh tím than, xanh da trời, 

vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

gas Venus   (VN) 

Số 27, ngõ 172 Ngọc Hà, phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, ga.  
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
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(210) 4-2014-22766 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 1.5.1 

(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, vàng, 

trắng 

(731) Công ty TNHH Đỉnh Cao   (VN)

36A/7 khu phố Bình Phước B, phường 

Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán gỗ, keo dán bao bì, keo dán thuốc lá.  
 

(210) 4-2014-22767 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.7; 5.7.3; 26.1.2; A25.7.21 

(591) Trắng, đỏ, đen, vàng đồng, xám 

(731) Tổng công ty cổ phần bia -

rượu - nước giải khát Sài Gòn  

(VN) 

6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia các loại. 
 

 
(210) 4-2014-22768 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 4.3.3; A25.7.21; A26.11.7; 26.1.2 

(591) Trắng, đỏ, đen, vàng đồng, xám 

(731) Tổng công ty cổ phần bia -

rượu - nước giải khát Sài Gòn  

(VN) 

6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia các loại. 
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(210) 4-2014-22769 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu   (VN) 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ.  
 

 
(210) 4-2014-22770 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A17.1.2; A26.4.24 

(591) Đen, trắng, da cam 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Liên Hoa   (VN) 

Lô số IV 4, đường số 5, nhóm CN IV, 

khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: xích (sên xe); đĩa xích lớn (nhông xe); phanh trước; ống xả khói (pô xe); vành 

xe; phuộc nhún (bộ phận giảm xóc) xe gắn máy. 
 

 
(210) 4-2014-22771 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(591) Da cam, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại quốc tế Kim Sơn  

(VN) 

572/4 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, thẻ thông minh (thẻ tích hợp); thiết bị điều khiển từ xa; 

máy nghe nhạc cầm tay; tai nghe; pin điện. 
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(210) 4-2014-22772 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.1.25; A26.11.12; A9.7.19 

(731) Công ty trách nhiệm hũu hạn 

Đại Hiền Tâm   (VN) 

21/41 A đường số 11, phường 11, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la. 
 

 
(210) 4-2014-22773 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) CUBICFUN TOYS INDUSTRIAL CO. 

LTD   (CN) 

6Th Floor, Right Side In No. 1 Factory 

Building, Shaoshan Road, Zhujin 

Industrial Zone, Longhu District, 

Shantou City, Guangdong (China)  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; trò chơi ghép hình; gạch xây dựng [đồ chơi]; đồ 

chơi mô hình; mô hình thu nhỏ của xe cộ; phòng búp bê [đồ chơi]. 
 

 
(210) 4-2014-22774 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 24.1.1; 3.4.13; A3.4.4 

(731) BOZHOU BOTONG SUPPLY CHAIN 

CO., LTD.   (CN) 

Industrial Road (West), Industry Zone, 

Bozhou City, Anhui Province, China  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; thiết bị kiểm tra dùng điện; thiết bị liên lạc; tai nghe; diện thoại 

thông minh; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ nối (thiết bị xử lý 

dữ liệu); thiết bị sạc cho pin điện; thiết bị chuyển mạch di động (điện).  
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(210) 4-2014-22775 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đen, xanh nước biển, xanh dương 
(731) GALIEN PHARMA (FR)  (FR) 

Z.A. Les Hauts De La Fourcade 32201 
Gimont Cedex, France 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-22778 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 6.1.2; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH SX TM nông sản 

Phong Thúy  (VN) 

Lô nhà trắng, tổ 20, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 31: Các loại nông sản chưa chế biến (ngũ cốc, ngô, sắn, vừng, lạc, đỗ); rau củ quả 
tươi; trái cây tươi; hạt giống. 

 

Nhóm 35: Mua bán: rau củ quả tươi, cụ thể là rau quả được bảo quản, hạt giống, cây cảnh 
và hoa tự nhiên, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, cà phê, chè, bánh ngọt, rượu, nước 
giải khát, nước khoáng; dịch vụ xuất nhập khẩu. 

 
 

(210) 4-2014-22779 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Nhật Tâm  (VN) 

1/29-31 Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quầy rượu (quầy 
bar); khách sạn. 
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(210) 4-2014-22780 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 1.3.1; 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh đen 

(731) Công ty TNHH bao bì giấy 

Chung Hưng  (VN) 

449 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; sách; vở viết; đề can; chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia 

dụng; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo. 
 

 
(210) 4-2014-22783 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 

biến thế và thiết bị điện ABS  

(VN) 

Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến áp điện lực. 
 

 
(210) 4-2014-22784 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 2.3.1 

(591) Xanh dương, hồng, xám 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại - xuất 

nhập khẩu Ngân Diệp  (VN) 

Số 33 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-22785 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; 26.2.1; 26.2.3 
(591) Da cam, vàng chanh, xanh lá cây, xanh 

dương, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển công nghệ mới Alatca  

(VN) 

Tầng 15, số 4 A, tòa nhà Harec, Láng 
Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh vật cho đất; phân bón vi sinh, bổ sung chất dinh dưỡng; chất 
chiết xuất sinh học, có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch; phân hữu cơ; chế phẩm 
sinh học. 

 

 
(210) 4-2014-22786 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển công nghệ mới Alatca  

(VN) 

Tầng 15, số 4 A, tòa nhà Harec, Láng 
Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2014-22787 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đa Vi Minh  (VN) 

38 Phó Đức Chính, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-22788 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đa Vi Minh   (VN) 

38 Phó Đức Chính, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-22789 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đa Vi Minh   (VN) 

38 Phó Đức Chính, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-22790 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đa Vi Minh   (VN) 

38 Phó Đức Chính, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-22791 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đa Vi Minh   (VN) 

38 Phó Đức Chính, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-22792 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đa Vi Minh   (VN) 

38 Phó Đức Chính, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-22794 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 26.1.6; 4.5.3; 2.7.23; 24.13.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần bệnh viện đa 

khoa Nhân Tâm  (VN) 

Tổ 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
727 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế (hoạt động bệnh viện).  
 

 
(210) 4-2014-22795 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.4.4; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất Khánh Đăng   (VN) 

165/14 Nguyễn Phạm Tuân, phường 9, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí. 

 
 

(210) 4-2014-22796 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Cam, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Tuấn Linh  (VN) 

Số 11, ngõ 132, ngách 1, tổ 17A, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Dây nhảy quang; tủ mạng; máng cáp mạng; hộp phối quang, dây cáp quang; 

quần áo phòng chống tai nạn, bức xạ, chống cháy. 
 
 

(210) 4-2014-22797 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 1.15.21; 1.15.15; 19.3.1; 
A1.1.10; 26.4.4 

(591) Vàng chanh, vàng nhạt, đỏ, xanh nước 
biển, xanh dương, xanh lá cây, đen, ghi, 
trắng 

(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Vĩnh Hảo  (VN) 

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước khoáng (đồ uống), nước suối (đồ uống); nước 

tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống thể thao (không dùng cho mục đích 
y tế); nước ép trái cây.  
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(210) 4-2014-22798 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Masan  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 
mì sợi, mì ống; bánh phở, bún. 

 

 
(210) 4-2014-22799 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đại Gia  (VN) 

105 đường Trường Chinh, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Chè. 
 

 
(210) 4-2014-22807 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đại Hoàng Khang  (VN)

12/5/14 Nguyễn Văn Quá, khu phố 4, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy xay; máy giặt; máy hút bụi chân không; máy ép hoa quả 
để làm rượu vang.  

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (máy xay, máy giặt, máy hút bụi, 
máy ép); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2014-22808 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 1.15.23; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xám, xanh nước biển, xanh lá cây, cam, trắng
(731) Công ty TNHH cân điện tử 

Phúc Thịnh  (VN) 

889/5A Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm (cân điện tử); đại lý thông tin thương 
mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2014-22809 (220) 25.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) A11.7.3
(731) Hộ kinh doanh Nhật Triều  

(VN) 

168/40A Nguyễn Suý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (móc treo quần áo không bằng kim 

loại); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2014-22810 (220) 25.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(531) 1.17.11; 1.5.1
(591) Đỏ, trắng, xanh than 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận tải Khánh Phong  

(VN) 

69 đường 28, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng ô tô; chuyên chở hàng hóa, chuyên chở bằng xe tải; vận 

chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2014-22811 (220) 25.09.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(531) 7.3.2; 26.4.4; 3.7.17; 25.5.5 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại du lịch Ngôi Sao  

(VN) 

Số 79, đường TX13, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; làm sạch 

cửa sổ. 
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(210) 4-2014-22812 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Xây Lắp 

thương mại và dịch vụ Hưng 

Thịnh  (VN) 

Số 29 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Hố ga; nắp hố ga (bằng kim loại kết hợp nhựa). 
 

 
(210) 4-2014-22813 (220) 25.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.2; 26.4.2; 26.3.1; 26.7.25 

(591) Xanh, da cam, vàng, đỏ, đen, ghi, trắng 
(731) Công ty TNHH 1TV Nam Dược Y 

VÕ  (VN) 

Số 23 khu Bạch Đằng 1, phường Phương 
Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 05: Cao xoa bóp dùng cho mục đích y tế; dầu xoa bóp dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-22814 (220) 25.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.1; 6.1.2; A26.11.13; 26.13.25 

(591) Vàng, đỏ, đen, xanh, da cam 
(731) Công ty TNHH 1 TV Nam Dược Y 

VÕ  (VN) 

Số 23 khu Bạch Đằng 1, phường Phương 
Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; cao xoa bóp dùng cho mục đích 
y tế; dầu xoa bóp dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-22825 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2 
(591) Tím, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm VNP  

(VN) 

¤ 54 F3, khu đô thị Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nguyên liệu làm thuốc. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế, thiết bị y tế; xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng 
dùng cho mục đích y tế, thiết bị y tế; nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị y tế; dịch vụ nghiên cứu thị trường trong lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết 
bị y tế; dịch vụ xúc tiến thị trường (marketing) đối với các sản phẩm dược phẩm, thực 
phẩm chức năng, thiết bị y tế. 

 
 

(210) 4-2014-22826 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh   (VN) 

Số 9, ngõ 63 đường Vũ Trọng Phụng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nguyên liệu làm thuốc. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế, thiết bị y tế; xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng 
dùng cho mục đích y tế, thiết bị y tế; nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị y tế; dịch vụ nghiên cứu thị trường trong lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết 
bị y tế; dịch vụ xúc tiến thị trường (marketing) đối với các sản phẩm dược phẩm, thực 
phẩm chức năng, thiết bị y tế. 

 
 

(210) 4-2014-22827 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 9.1.10; 25.1.9; 25.1.25 
(591) Xám, trắng 
(731) KABUSHIKI KAISHA DEAR LAURA  

(JP) 
2-12, Higashi-Koraibashi Chuo-ku, 
Osaka 540-0039, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và đồ trang điểm, cụ thể là, sơn móng tay; con dấu trang trí móng 
tay; móng tay giả; lông mi giả; keo dán móng; keo dán móng tay giả, chất kết dính để gắn 
tóc giả; chất kết dính dán lông mi giả; chất để gỡ móng tay giả; giấy đánh bóng; giấy 
nhám; vải nhám; đá bọt nhân tạo; vải đánh bóng; xà phòng dùng cho người; nước hoa tự 
nhiên được chế biến từ rau quả; nước hoa tự nhiên được chế biến từ động vật; nước hoa 
tổng hợp; nước hoa tổng hợp từ hợp chất. 
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Nhóm 21: Bộ đồ (dụng cụ) mỹ phẩm và đồ dùng vệ sinh, cụ thể là, bộ đồ dùng mỹ phẩm 
cho móng tay, bàn chải cho lông mi giả, bàn chải móng tay, bàn chải móng tay gắn đá 
bọt. 

 
 

(210) 4-2014-22830 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.22; 5.5.19 
(591) Xám, hồng, xanh, trắng 
(731) KABUSHIKI KAISHA DEAR LAURA  

(JP) 
2-12, Higashi-Koraibashi Chuo-ku, 
Osaka 540-0039, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và đồ trang điểm, cụ thể là, chất kết dính da được sử dụng để thay 

đổi một mí mắt thành mắt hai mí bằng cách dùng trên da của mí mắt và gắn với vùng phủ 
keo để tạo thành một nếp gấp; keo dán lông mi giả; mỹ phẩm giống như hồ dán dùng cho 
việc thay đổi mắt một mí thành mắt hai mí; mỹ phẩm giống như băng dán dùng cho việc 
thay đổi mắt một mí thành mắt hai mí; lông mi giả; chất để gỡ móng tay giả; keo dán tóc 
giả; keo dán móng tay; chất kết dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng và chất tẩy 
rửa; giấy nhám; vải nhám; cát nhám; đá bọt nhân tạo; giấy đánh bóng và giấy đánh bóng 
dùng cho móng tay giả; vải đánh bóng và vải đánh bóng dùng cho móng tay giả; móng 
tay giả; con dấu để trang trí móng tay giả; con dấu để trang trí móng tay; bông cho mục 
đích mỹ phẩm; que bông cho mục đích mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Băng co giãn để thay đổi mắt một mí thành mắt hai mí; mặt nạ vệ sinh; vải gạc 
để băng bó; bông thấm nước; cao dán; băng dùng để băng bó. 

 
Nhóm 21: Bộ đồ mỹ phẩm và đồ dùng vệ sinh, cụ thể là, bộ đồ dùng mỹ phẩm cho móng 
tay, bàn chải cho lông mi giả, bàn chải móng tay, bàn chải móng tay gắn đá bọt. 

 
 

(210) 4-2014-22831 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.13.1; A25.3.3; A19.13.21; 25.5.1; 
26.1.1 

(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Rosco Pharma 

USA  (VN) 

220/1/4 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-22832 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Huế  (VN) 

4/114 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2014-22833 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Cửa hàng vật liệu xây dựng 

Ngọc Mỹ  (VN) 

451 Bạch Đằng, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2014-22834 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y dược phẩm 

VIMEDIMEX  (VN) 

246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-22835 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
734 

(210) 4-2014-22836 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-22837 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-22838 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-22839 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 

Số 11, đường công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-22840 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 

Số 11, đường Công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2014-22841 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

trang thiết bị y tế Hòa An  

(VN) 

1 đường 32A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-22842 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

trang thiết bị y tế Hòa An  

(VN) 

1 đường 32A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-22843 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

trang thiết bị y tế Hòa An  

(VN) 

1 đường 32A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-22844 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

trang thiết bị y tế Hòa An  

(VN) 

1 đường 32A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-22845 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.4.4; A26.4.5 
(731) PT. PUSAKA CITRA 

DJOKOSOETONO  (ID) 
Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, 
Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan 
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 
Indonesia 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải đường bộ; vận tải bằng tắc xi; vận tải bằng xe buýt; vận tải bằng xe 
lam; vận tải bằng xích lô; vận tải công cộng; cho thuê xe buýt; cho thuê xe; vận tải bằng 
đường sắt; vận tải bằng tàu điện ngầm; vận tải bằng đường xe lửa một ray; vận tải sử dụng 
bánh xe cao su; vận tải sử dụng bánh xe sắt; vận tải sử dụng điện; vận tải hàng không; vận 
tải hàng hoá [bằng đường thuỷ]; vận tải đường biển; vận tải bằng thuyền máy; vận tải 
đường sông; dịch vụ chuyển phát nhanh thư tín và hàng hóa; dịch vụ giao hàng; dịch vụ 
đóng gói và lưu giữ hàng hoá; cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; dịch vụ cho thuê 
kho lưu giữ hàng hóa; cho thuê chỗ để xe; bãi đỗ xe; cho thuê ngựa; sắp xếp các chuyến 
đi; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ bán vé máy bay; giữ chỗ cho các chuyến đi; sắp 
xếp các cuộc đi chơi trên biển; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận 
chuyển hành khách; cung cấp dịch vụ chỉ đường lái xe cho mục đích du lịch; hoạt động 
cứu hộ tàu thuyền [vận tải]; vận chuyển và tích trữ rác. 

 
 

(210) 4-2014-22847 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, cam, đỏ, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Sao Hải 

Vương  (VN) 

16A3 Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Sợi bằng nhựa tổng hợp, không dùng cho ngành dệt; chỉ bằng nhựa tổng hợp, 
không dùng cho ngành dệt. 

 
 

(210) 4-2014-22850 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 
LTD.   (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-22851 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Dương Ngọc Thạch   (VN)

Số 2 Hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, tinh dầu, nước xức tóc.  

 

 
(210) 4-2014-22852 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm T&T   (VN) 

Số 43 E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-22853 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm T&T   (VN) 

Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-22854 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-22855 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-22856 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-22857 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-22858 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-22859 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(591) Đỏ 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

SABICO  (VN) 

Số nhà 51, đường số 38, KDC Tân Quy 

Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 

nước ép hoa quả.  
 

 
(210) 4-2014-22860 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) WATOS COREA CO.,LTD.   (KR) 

31, Jeonjanonggongdanji 1-gil, 

Donghwa-myeon, Jangseong-gun, 

Jeollanam-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 11: ống nối dùng cho bệ xí và bình chứa nước tiểu; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; 

chậu vệ sinh cho phụ nữ; chỗ đi tiểu (thiết bị vệ sinh cố định); vòi hoa sen; chậu rửa tay 

(bộ phận của thiết bị vệ sinh); bệ đỡ của chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bồn 

tắm; vòng đệm của vòi nước; vòi nước; hệ thống khử muối.  
 

 
(210) 4-2014-22864 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) MONSTER ENERGY COMPANY  (US) 

1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn.  
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(210) 4-2014-22866 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.4; A26.4.5 
(591) Nâu, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ mỹ phẩm Thiên An   (VN)

Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-22870 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) RE-X PRODUCTS CO., LTD.   (TH) 
41/1 Moo 1, Nonthaburi 1 Rd., Meung 
Nonthaburi 11000, Thailand  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dùng cho thân thể; kem mỹ phẩm dùng cho mặt và thân thể; nước 
xức tóc; gel tạo kiểu tóc; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc; kem mỹ phẩm dưỡng và bảo vệ 
tóc; mỹ phẩm chăm sóc tay dạng nhũ tương; mỹ phẩm chăm sóc thân thể dạng nhũ tương; 
muối tắm (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-22871 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-22872 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-22873 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.2.3; 26.2.1 
(731) TAIYO YUDEN CO., LTD   (JP) 

16-20, Ueno 6-Chome, Taito-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo tốc độ dùng cho xe đạp; thiết bị sạc ắc quy; ắc quy điện dùng cho 

xe cộ; tụ điện; cuộn dây điện; thiết bị đổi điện; bộ nguồn điện chuyển mạch; thiết bị lọc 
tần số radio.  

 
 

(210) 4-2014-22875 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) YKK AP INC.  (JP) 

1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là, cửa sổ bằng kim loại, khung cửa sổ 

bằng kim loại, mặt dựng cao ốc bằng kim loại, tấm chắn sáng bằng kim loại, cửa cuốn 
bằng kim loại, cửa chớp mở trượt bằng kim loại, cửa sổ chớp bằng kim loại, tấm chắn côn 
trùng bằng kim loại, cửa chớp bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, khung cửa bằng 
kim loại, cửa chớp lật chống thấm nước bằng kim loại, lưới bằng kim loại, khung cửa sổ 
bằng kim loại dành cho mục đích an ninh, chấn song sắt cửa sổ bằng kim loại, ban công 
bằng kim loại, cổng vòm bằng kim loại, lan can bằng kim loại, hàng rào bằng kim loại, và 
tấm hàng rào bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-22876 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) KEVIN SHINN  (US) 

500 Church Road, North Wales, PA 
19454, U.S.A  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Vật dụng để chải; chổi điện [trừ các bộ phận của máy móc]; hộp đựng lược; 

lược; lược dùng điện; vật liệu dùng để làm bàn chải. 
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(210) 4-2014-22877 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) KEVIN SHINN   (US) 

500 Church Road, North Wales, PA 
19454, U.S.A  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Băng buộc tóc; cái kẹp để uốn xoăn tóc; cặp tóc; lưới bao tóc; giấy dùng để uốn 

tóc; lô uốn tóc, không phải dụng cụ cầm tay. 
 
 

(210) 4-2014-22878 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-22879 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Minh 

Trí   (VN) 

36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-22884 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) THE GILLETTE COMPANY  (US) 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm cạo râu, cụ thể là, kem cạo râu, gel cạo râu, nước thơm dùng khi cạo 

râu, và kem bọt cạo râu. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
744 

(210) 4-2014-22890 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Olympia  (VN) 

Số nhà 21 ngõ 46 đường Khương 
Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2014-22891 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Olympia   (VN) 

Số nhà 21 ngõ 46 đường Khương 
Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2014-22892 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Olympia   (VN) 

Số nhà 21 ngõ 46 đường Khương 
Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-22893 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Olympia   (VN) 

Số nhà 21 ngõ 46 đường Khương 
Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-22894 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-22895 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-22896 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty TNHH United 

International Pharma  (VN) 

Số 16 VSIP II, đường số 7, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2014-22897 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 26.1.1; 5.7.21; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng rêu, đỏ, trắng, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất chế biến 

thực phẩm Tân Phúc Hưng  

(VN) 

62 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái nhàu nguyên chất; nước ép trái nhàu mật ong; nước ép trái nhàu 

hỗn hợp. 
 

 
(210) 4-2014-22898 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; A17.2.2 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Tài Nguyên Số Quốc Tế  

(VN) 

70 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, quận 
03, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến, dịch vụ tiếp thị. 
 

Nhóm 38: Cung cấp đường truyền cổng thông tin trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2014-22899 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.3.23; 24.15.21 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Tài Nguyên Số Quốc Tế  

(VN) 

70 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, quận 
03, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến, dịch vụ tiếp thị.  
 

Nhóm 38: Cung cấp đường truyền cổng thông tin trực tuyến. 
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(210) 4-2014-22900 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Minh Châu  (VN) 

Số 33, phường Hàng Buồm, quận Hòan 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, các sản phẩm may mặc cụ thể là giày dép mũ nón thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán quần áo, hàng may mặc, đồ chơi trẻ em.  
 
 

(210) 4-2014-22901 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.11; 26.15.15; A7.1.12; 7.1.24 
(731) Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Bách Khoa  (VN) 

160/25/5 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng bất động sản (dự án về nhà ở, khu công nghiệp hoặc khu thương 
mại); xây dựng khu hành chính bất động sản và cơ sở hạ tầng có liên quan; giám sát công 
trình xây dựng; tư vấn xây dựng; sửa chữa công trình xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; thẩm tra thiết kế xây dựng; kiểm định xây dựng.  
 

 
(210) 4-2014-22949 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.3.1; 26.4.3; A25.7.2 
(591) Xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vũ Phong  (VN) 

Số 111, lô 1, tố 11, khu phố Đồng An 3, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; bộ đổi điện; bộ điều khiển điện; bộ hòa lưới điện; bộ kiểm soát 
điện; bộ lưu điện. 

 

Nhóm 11: Bóng đèn diện; bóng đèn tiết kiệm điện; đèn đường; đèn đường chạy bằng năng 
lượng mặt trời; bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời. 
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Nhóm 35: Mua bán: pin mặt trời, bộ đổi điện, bộ điều khiển điện, bộ hòa lưới điện, bộ 
kiểm soát điện, bộ lưu điện, bóng đèn điện, bóng đèn tiết kiệm điện, đèn đường, đèn 
đường chạy bằng năng lượng mặt trời, bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2014-22950 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 21.3.1; A26.11.8; 21.1.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, hồng, tím, vàng, cam, 

vàng nâu, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ giải trí JAZZY 

PARADISE  (VN) 

216 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng lưu niệm gồm các loại hoa khô, hoa giả, tranh, ảnh, khung 
tranh, thú nhồi bông, sổ tay, bút, hàng đan móc như khăn len, mũ len, quần áo, tất (vớ), 
găng tay, túi xách, bóp (ví), các loại tượng, chai (lọ), ly (tách) bằng gỗ, thủy tinh, gốm, 
sứ, đồ trang sức như vòng tay, khuyên tai, móc khóa, móc điện thoại, vải sợi, nước uống, 
bánh kẹo, mỹ phẩm, dụng cụ thể thao, đồ may mặc: quần áo may sẵn, mũ, nón, khăn 
quàng cổ, găng tay, tất, cravat. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi, giải trí; dịch vụ trò chơi điện tử; rạp chiếu phim; câu lạc 
bộ thể thao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống giải khát (cung cấp các bữa ăn nhanh do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2014-22993 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Thành Đông  (VN) 

ấp Bào Chấu, xã Việt Thắng, huyện Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-23000 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

rừng Tây Nguyên   (VN) 

11 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
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(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inốc, ống inốc. 
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa.  

 

 
(210) 4-2014-23001 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.23; 1.15.3; 26.1.10 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại phát triển năng 

lượng Tiến Đạt  (VN) 

65/1A Trần Văn Mười, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inốc, ống inốc. 
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là; vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa. 

 
 

(210) 4-2014-23002 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.14; 2.9.18; A1.1.10; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Minh 

Đạt  (VN) 

12 đường số 2, khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Bò; cá; tôm; mực; xúc xích; heo. [tất cả đã qua chế biến]. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, phân phối: thực phẩm đã qua chế biến như bò, cá, tôm, mực, 
xúc xích, heo.  

 

Nhóm 43: Quán ăn; dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-23003 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 20.5.7; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Trường Hoàng  (VN) 

Số 43/10, Lê Văn Tám, khu phố 6, thị 
trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm (đã qua chế biến); rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín. 

 
Nhóm 35: Mua bán: rau, hoa, củ, quả, cây giống, hạt giống, hàng nông sản.  

 
 

(210) 4-2014-23004 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Trường Hoàng  (VN) 

Số 43/10, Lê Văn Tám, khu phố 6, thị 
trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá; gia cầm (đã qua chế biến); rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 

chín.  
 

Nhóm 35: Mua bán: rau, hoa, củ, quả, cây giống, hạt giống, hàng nông sản.  
 
 

(210) 4-2014-23006 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Laboratories Bagã S.A.   (AR)

Bernardo de Irigoyen 248, Capital (CP - 
1072), Argentina 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2014-23020 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.3; A25.7.8 
(591) Cam, ghi, nâu nhạt, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất cọ sơn Thanh Bình   (VN) 

56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng: súng khí nén để đùn ma tít, 

súng phun keo (hồ) dính (dùng điện), máy công cụ, máy phun sơn, máy sơn, súng phun 
dùng để sơn.  

 
Nhóm 16: Cọ quét sơn, cọ lăn sơn. 
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(210) 4-2014-23021 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.3; A25.7.8 
(591) Xanh nước biển nhạt, xám, ghi, đen, 

trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất cọ sơn Thanh Bình   (VN) 

56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng: súng khí nén để đùn ma tít, 

súng phun keo (hồ) dính (dùng điện), máy công cụ, máy phun sơn, máy sơn, súng phun 
dùng để sơn.   

 
Nhóm 16: Cọ quét sơn, cọ lăn sơn.  

 

 
(210) 4-2014-23022 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.3; A25.7.8 
(591) Đỏ, trắng, đen, vành nhạt, xanh cốm 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất cọ sơn Thanh Bình  (VN) 

56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng: súng khí nén để đùn ma tít, 

súng phun keo (hồ) dính (dùng điện), máy công cụ, máy phun sơn, máy sơn, súng phun 
dùng để sơn.   

 
Nhóm 16: Cọ quét sơn, cọ lăn sơn. 

 

 
(210) 4-2014-23023 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.3; A25.7.8 
(591) Nâu, trắng, xám, đen, xanh da trời, xanh 

đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất cọ sơn Thanh Bình   (VN) 

56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 07: Dụng cụ, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng: súng khí nén để đùn ma tít, 
súng phun keo (hồ) dính (dùng điện), máy công cụ, máy phun sơn, máy sơn, súng phun 
dùng để sơn.   

 

Nhóm 16: Cọ quét sơn, cọ lăn sơn. 
 
 

(210) 4-2014-23027 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 1.15.14 
(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Duy Thịnh  (VN) 

Tổ dân phố Miêu Nha 1, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 
 

(210) 4-2014-23028 (220) 26.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương  (VN) 

Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế được bào chế dưới dạng viên 
hoàn cứng, viên nang cứng, viên nang mềm, viên nén, viên bao đường, cốm, bột, hỗn 
dịch, dung dịch. 

 
 

(210) 4-2014-23042 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 14.1.13; 17.1.19; 1.15.23; 26.13.25 
(731) Lê Thành Tâm  (VN) 

104 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng. 
 
 

(210) 4-2014-23043 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) Nguyễn Trí Quang  (VN) 

80 Linh Quang, ngõ Văn Chương, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo trực tuyến; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ người mẫu 3D phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến 
bán hàng online; tổ chức triển lãm trực tuyến cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Tổ chức, sắp xếp các cuộc thi sắc đẹp trực tuyến; dịch vụ chế bản tài liệu cho 
việc xuất bản điện tử, tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; tổ chức triển lãm trực tuyến cho mục 
đích văn hóa, giáo dục; dịch vụ dạy dỗ, hướng dẫn giảng dạy; cung cấp các tiện nghi bảo 
tàng dùng cho giới thiệu trưng bày; tổ chức trình diễn thời trang trực tuyến.  

 

Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web, trang tin điện tử cho người khác; thiết kế quần áo; 
thiết kế đồ họa nghệ thuật; số hóa tư liệư; trắc địa, địa chất; cho thuê máy chủ đặt web, 
trang tin điện tử. 

 
 

(210) 4-2014-23045 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Starwhite  (VN) 

Số 43 đường 297, khu phố 4, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng. 

 
 

(210) 4-2014-23046 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1 
(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Nhà hàng Món 

Huế  (VN) 

7 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, cụ thể là cung cấp các món phở. 
 

 
(210) 4-2014-23047 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Redco Việt Nam  (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; nước hoa và mỹ phẩm bao gồm: chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm 
chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc cơ thể và chế phẩm dùng để trang điểm (các sản phẩm 
thuộc nhóm này). 
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Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc thú y; thuốc diệt côn trùng, thực phẩm chức năng; thực 
phẩm ăn kiêng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế (các sản phẩm 
thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li, ô (dù) (các sản phẩm thuộc 
nhóm này). 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; bít tất; dây thắt lưng dùng cho trang phục (các sản phẩm 
thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu; mua bán: chất tẩy 
rửa, nước hoa, mỹ phẩm bao gồm: chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm sóc tóc, chế 
phẩm chăm sóc cơ thể, chế phẩm dùng để trang điểm, dầu gội đầu, sữa tắm, gel vuốt tóc, 
xà bông, sữa rửa mặt, kem trị mụn trứng cá, kem dưỡng da, lăn và xịt khừ mùi cơ thể, son 
dưỡng môi, chế phẩm đánh răng, dược phẩm, thuốc thú y thuốc diệt côn trùng, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm ăn kiêng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, 
sữa, sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua, bánh, kẹo, ngũ cốc ăn liền, gia vị(thực 
phẩm), chè (trà), cà phê, cacao, sô cô la, thuốc lá, thuốc lào, bật lửa, diêm, bàn chải đánh 
răng, kính đeo mắt, dao cạo dâu, bao cao su, bia, rượu, nước khoáng nước tinh khiết, nước 
ép trái cây, nước ép rau quả: nước tăng lực và nước bổ sung vitamin không dùng cho mục 
đích y tế, xe đạp, xe máy, xe ( tô, bút bi, bút chì tạp chí, giấy, sách, báo, cặp tài liệu, khăn 
tắm, khăn lau mặt, khăn lau tay, ga trải giường (chăn trải giường), vỏ gối, dây thắt lưng ( 
dùng cho trang phục), khăn quàng cổ, bít tất, găng tay (bao tay), quần, áo, mũ (nón), giầy, 
dép, cà vạt hay nơ đeo cổ, ba lô, túi xách ví (bóp), va li, ô (dù), cốc, ấm, chén (các dịch vụ 
thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2014-23048 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) CORDIS CORPORATION  (US) 
6500 Paseo Padre Parkway, Fremont, 
CA, U.S.A. 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 44: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực chứng loạn nhịp tim, rung tâm nhĩ và cắt bỏ 
tim; cung cấp thông tin về chứng loạn nhịp tim, rung tâm nhĩ và cắt bỏ tim cho bệnh nhân 
qua trang web. 

 

 
(210) 4-2014-23049 (220) 29.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 4.5.2; 4.5.3; 5.7.1; 21.1.16 

(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Lê Hữu Hoàng   (VN) 

71/18 Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh patê 
thịt; bánh patê; bánh mì kẹp nhân. 
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(210) 4-2014-23050 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.8; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tiên Phong   (VN) 

973 đường 30/4, phường 11, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm.  
 

Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề.  
 

 
(210) 4-2014-23052 (220) 29.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.3.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt, xám, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH Liên Hiệp Tuổi 

Trẻ Di Động   (VN) 

Số 402 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại nước giải khát (đồ uống có cồn và không có cồn), nước tăng 
lực (đồ uống có cồn và không có cồn), đồ uống có ga và không có ga (nước uống có ga). 

 

 
(210) 4-2014-23053 (220) 29.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Nguyễn Thanh Thảo  (VN)

356 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar; dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2014-23054 (220) 29.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.3.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt, xám, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH Liên Hiệp Tuổi 

Trẻ Di Động   (VN) 

Số 402 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại nước giải khát (đồ uống có cồn và không có cồn), nước tăng 
lực (đồ uống có cồn và không có cồn), đồ uống có ga và không có ga (nước uống có ga). 
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(210) 4-2014-23055 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.3.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Liên Hiệp Tuổi 

Trẻ Di Động  (VN) 

Số 402 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại nước giải khát (đồ uống có cồn và không có cồn), nước tăng 

lực (đồ uống có cồn và không có cồn), đồ uống có ga và không có ga (nước uống có ga). 
 

 
(210) 4-2014-23056 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, trắng 
(731) Tạp chí kinh tế Châu ¸ - Thái 

Bình Dương  (VN) 

176 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp và doanh nhân; đánh giá xếp hạng 

doanh nghiệp để trao giải thưởng nhằm tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân; thúc đẩy và 
phát triển kinh doanh thương mại: chắp nối và giới thiệu bạn hàng, cung cấp thông tin 
thương mại, nghiên cứu và điều tra thị trường, quảng cáo, xúc tiến thương mại; tổ chức 
hội chợ triển lãm cho mục đích quảng cáo hoặc thương mại.  

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho 
doanh nghiệp và doanh nhân; tổ chức đào tạo cho doanh nghiệp và doanh nhân; tổ chức 
trao giải thưởng cho doanh nghiệp và doanh nhân nhân dịp các sự kiện mang tính văn hóa, 
các chương trình giải trí được tổ chức cho các doanh nghiệp và doanh nhân.  

 

 
(210) 4-2014-23057 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Đen, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại dịch vụ LYNK  (VN) 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí. 
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(210) 4-2014-23058 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

môi trường Toàn á  (VN) 

Số 29, ngõ 1, khu tập thể Trung đoàn 17, 
xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị làm nóng bằng hơi nước; 

máy làm mát không khí; thiết bị xử lý nước; thiết bị lọc nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng như: quạt điện, máy bơm, máy khoan, máy cắt, máy mài, 
máy khử mùi, khử trùng, máy sấy, ti vi, nồi cơm điện, tủ lạnh, điều hòa, van vòi, công tơ 
điện, công tắc điện, ổ cắm, đồng hồ nước, đồng hồ điện.  

 

 
(210) 4-2014-23059 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21; 24.13.1 
(591) Vàng, nâu, trắng, hồng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Cửa hàng kinh 

doanh mỹ phẩm Ngọc Phú B-Y  

(VN) 

52/7 Cao Thắng, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước 

xức tóc.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật. 
 

 
(210) 4-2014-23060 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 

vấn quốc tế Việt Mỹ    (VN) 

Số 23, ngách 4, ngõ 362, đường Giải 
Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng; dược thảo; thuốc 

đông y. 
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(210) 4-2014-23061 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 

vấn quốc tế Việt Mỹ    (VN) 

Số 23, ngách 4, ngõ 362, đường Giải 
Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng; dược thảo; thuốc 

đông y. 
 

 
(210) 4-2014-23062 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 

vấn quốc tế Việt Mỹ   (VN) 

Số 23, ngách 4, ngõ 362, đường Giải 
Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng; dược thảo; thuốc 

đông y. 
 

 
(210) 4-2014-23063 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Trần Dũng    (VN) 

Số 51 tổ 15 ngách 22/17, ngõ Lệnh Cư, 
phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn dầu, sơn PU, vécni, sơn epoxi, sơn công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2014-23064 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.7; 26.11.3 
(731) Trần Dũng   (VN) 

Số 51 tổ 15 ngách 22/17, ngõ Lệnh Cư, 
phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn dầu, sơn PU, vecni, sơn Expoci, sơn công nghiệp.  
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(210) 4-2014-23066 (220) 29.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.24; 26.13.25; 

A19.9.3 
(731) NOBUHIRO KOYAMA   (JP) 

1181 kuroi, Kasuga-cho, Tanba-shi, 
Hyogo-ken 669-4141 Japan  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà nhân tạo; trà lúa mạch; đồ uống làm từ trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà 
đen; trà hương vị trái cây; trà gừng; trà xanh; trà ướp lạnh; trà bột hòa tan; trà xanh Nhật 
bản; trà búp sấy khô; trà gói (trà đóng gói nhỏ để ngâm uống); tinh trà (chiết xuất từ trà); 
trà bột tảo mặn; đồ uống trên cơ sở trà với các hương vị trái cây; trà thay thế; đồ uống trên 
cơ sở trà thay thế làm từ đậu rang và xay; đồ uống trên cơ sở trà thay thế; cà phê; cà phê 
nhân tạo; cà phê thay thế làm từ đậu rang và xay; đồ uống trên cơ sở cà phê thay thế làm 
từ đậu rang và xay; đồ uống trên cơ sở cà phê thay thế. 

 
 

(210) 4-2014-23067 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

vận tải và thương mại Thái 

Vương    (VN) 

Khu phố Lê Thành Phương, phường 8, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên   

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
 

 
(210) 4-2014-23068 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

vận tải và thương mại Thái 

Vương   (VN) 

Khu phố Lê Thành Phương, phường 8, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
 

 
(210) 4-2014-23069 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 

284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-23070 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 

284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-23071 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 

284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-23072 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 

284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-23073 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 

284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-23074 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 

284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23075 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 

284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23076 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 

284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23077 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 

284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23078 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, nâu, xanh, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Hồng Phát  (VN) 

3/56 Thạnh Lộc 30, khu phố 1, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2014-23079 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần tư vấn kiến 

trúc và xây dựng AT Việt Nam  

(VN) 

Số 7, ngách 183/1 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, quần áo sơ sinh, quần áo may sẵn.  
 

 
(210) 4-2014-23080 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực nghiệp 

Long Đằng Việt Nam  (VN) 

Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc.  
 
 

(210) 4-2014-23081 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực nghiệp 

Long Đằng Việt Nam   (VN) 

Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc.  
 
 

(210) 4-2014-23082 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.4.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cơ khí Phước Lụa   (VN) 

Quốc lộ 80, ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 07: Sản phẩm cơ khí (dây chuyền máy lau bóng gạo xuất khẩu). 
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(210) 4-2014-23083 (220) 29.09.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Trần Phát  (VN) 

346A Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 

 
(210) 4-2014-23085 (220) 29.09.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15

(591) Xanh lá cây, đen

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hóa Dược Thảo  (VN) 

46/1 khu phố Tây A, phường Đông Hòa, 

thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu xoa bóp. 
 

 
(210) 4-2014-23086 (220) 29.09.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tây Nguyên  

(VN) 

Số nhà 65, tổ NDTQ số 3, ấp 9, xã An 

Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
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(210) 4-2014-23087 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Trần Phát  (VN) 

346A Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; bếp ga; bếp điện từ; bình đun siêu tốc; nồi hấp [nồi áp suất] dùng 
điện; chảo rán dùng điện. 

 

Nhóm 21: Nồi; chảo; ấm đun, tất cả đều bằng inốc và không dùng điện. 
 
 

(210) 4-2014-23089 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.9; 24.15.21; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Nhựa Miền 

Trung  (VN) 

52 Phạm Văn Đồng, thị trấn Núi Thành, 
huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Cáp viễn thông; dây cáp điện; dây điện. 
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng.  
 
 

(210) 4-2014-23090 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý. 
 

(210) 4-2014-23091 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 
 

(210) 4-2014-23092 (220) 29.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 
 

(210) 4-2014-23093 (220) 29.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 
 

(210) 4-2014-23094 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 
 

(210) 4-2014-23095 (220) 29.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 
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(210) 4-2014-23096 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2014-23097 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2014-23098 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2014-23099 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 
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(210) 4-2014-23100 (220) 29.09.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 

bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  
 

 
(210) 4-2014-23101 (220) 29.09.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại xuất nhập khẩu 

Toàn Tâm  (VN) 

360 Quang Trung, phường 10, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, mua bán dược phẩm, dụng cụ y tế mua bán mỹ 

phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-23102 (220) 29.09.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(531) A5.1.5; 26.3.1; 7.3.15; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển và thương 

mại Hoàng An Việt Nam   (VN) 

Tầng 2, nhà số 6, ngách 13/92 Lĩnh 

Nam, phường Mai Động, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-23103 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 25.1.25; A5.3.14; 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng, da cam, nâu, xanh lá cây, ghi, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và dịch vụ 

Trường Phát Việt Nam   (VN) 

Số nhà 230A, đường K2, phường Cầu Diễn,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-23104 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; A1.3.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Hồng, xanh lá cây, xanh xám, vàng, tím, 

đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và dịch vụ 

Trường Phát Việt Nam   (VN) 

Số nhà 230A, đường K2, phường Cầu Diễn,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trung dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-23105 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.11.2 
(591) Da cam, nâu, vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Thiên Lộc Phát  

(VN) 

Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới Đại 
Kim, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-23106 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh nước biển, xanh dương sẫm, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học Thiên Phú   (VN) 

Thôn Hán Xuyên, xã Thất Hùng, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-23107 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 
 

(210) 4-2014-23108 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  
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(210) 4-2014-23109 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2014-23110 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2014-23111 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2014-23112 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  
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(210) 4-2014-23113 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2014-23115 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2014-23116 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2014-23117 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  
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(210) 4-2014-23118 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2014-23119 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 
(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2014-23120 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2014-23121 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  
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(210) 4-2014-23122 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 
 

(210) 4-2014-23123 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(591) Trắng, đen, ô liu 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Đầu tư Du lịch Miền 

Nam  (VN) 

158 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo, mũ nón và giày dép thuộc đồ may mặc trong nhóm này.  
 

 
(210) 4-2014-23124 (220) 29.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 2.3.1; 2.3.8; 26.1.1; A2.3.16 

(591) Cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH câu lạc bộ bia 

Hula  (VN) 

321A Phạm Văn Đồng, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-23125 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 20.5.7; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Sản xuất Thương

mại Điện Việt Nam  (VN) 

11/11 đường Đình Phong Phú, KP 1, 
phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiểu sáng, sinh hơi nước, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô. 
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(210) 4-2014-23126 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, 

trắng, xanh cốm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại xuất nhập khẩu 

THT Việt Nam  (VN) 

Số nhà 24B, ngõ 521/31, phố Trương 
Định, phường Tân Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt. 
 
 

(210) 4-2014-23127 (220) 29.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2014-23128 (220) 29.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2014-23129 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
775 

(210) 4-2014-23130 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 
 

 
(210) 4-2014-23131 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2014-23132 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2014-23133 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 
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(210) 4-2014-23134 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2014-23135 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2014-23136 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 
 

(210) 4-2014-23137 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 
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(210) 4-2014-23138 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.11.2; 5.7.6; 5.9.3; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ, vàng cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất thực 

phẩm Tiến Phát  (VN) 

Số 07, ấp An Thiện, xã Thành Thới B, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phộng (đỗ lạc), đậu tương, đậu Hà Lan (tất cả đã qua chế biến). 
 
 

(210) 4-2014-23139 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; A26.11.12 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đại Tân Thành  (VN) 

G7 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Lá nhôm (nhôm lá). 
 
 

(210) 4-2014-23140 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A14.1.2 
(591) Vàng cam, xám trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Chất lượng Vàng  (VN) 

F9/9/2d tổ 9A, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Dây dẫn ga bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2014-23141 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 25.3.1 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

IN DI CO  (VN) 

7 gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Miếng dán làm mát (thuộc nhóm vật tư y tế tiêu hao). 
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(210) 4-2014-23142 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Lê Hằng  

(VN) 

55/3A Lý Chiêu Hoàng, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế, khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23143 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A3.4.4; A3.4.22; 24.1.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen 
(731) BULLSONE CO., LTD.  (KR) 

7th Fl. Dabong Tower Bldg., 890-12 
Deacbi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-
839, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; gương chiếu hậu cho xe ô tô; khung để chở 
hành lý gắn trên nóc xe ô tô; xích xe ô tô; vỏ bọc cho bánh lái xe cộ; khung hành lý cho 
xe ô tô; vỏ bọc cho ghế xe ô tô; hộp đựng đa năng cho xe ô tô; hộp đựng điện thoại cho xe 
« tô; hộp đĩa nhạc cho xe ô tô; hộp đựng giấy nhớ cho xe ô tô; hộp đựng kính râm cho xe 
« tô; màn cửa che nắng thích hợp dùng cho xe ô tô; thiết bị bảo vệ cửa xe; thanh chắn va 
đập của xe ô tô; tay nắm cần số; tấm chống trơn trượt cho xe ô tô; tấm chắn nắng cho xe « 
tô. 

 

 
(210) 4-2014-23144 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BULLSONE CO., LTD.  (KR) 
7th Fl. Dabong Tower Bldg., 890-12 
Deachi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-
839, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; gương chiếu hậu cho xe ô tô; khung để chở 
hành lý gắn trên nóc xe ô tô; xích xe ô tô; vỏ bọc cho bánh lái xe cộ; khung hành lý cho 
xe ô tô; vỏ bọc cho ghế xe ô tô; hộp đựng đa năng cho xe ô tô; hộp đựng điện thoại cho xe 
« tô; hộp đĩa nhạc cho xe ô tô; hộp đựng giấy nhớ cho xe ô tô; hộp đựng kính râm cho xe « 
tô; màn cửa che nắng thích hợp dùng cho xe ô tô; thiết bị bảo vệ cửa xe; thanh chắn va đập 
của xe ô tô; tay nắm cần số; tấm chống trơn trượt cho xe ô tô; tấm chắn nắng cho xe ô tô. 
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(210) 4-2014-23145 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BULLSONE CO., LTD.  (KR) 
7th Fl. Dabong Tower Bldg., 890-12 
Deachi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-
839, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu [xăng], chế phẩm tiết kiệm nhiên liệu; 
chất chống ô xi hóa; phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu của động cơ; chất chống thấm 
nước (hóa chất); hoá chất chống mờ kính cửa sổ; chất chống đông; chất lỏng/dịch hãm 
dùng cho phanh/bộ hãm thủy lự; chất làm mát động cơ/ đầu máy xe cộ; chất lỏng dùng 
cho hệ thống thuỷ lực; chất lỏng dẫn động; chất lỏng trợ lực tay lái; chất khử mùi dùng 
cho mục đích công nghiệp; chất làm mất độ bóng, độ nhẵn; hoá chất xịt rửa bộ tản nhiệt; 
chế phẩm chống tĩnh điện, không dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm hoá học khử 
cácbon/khử muội than dùng cho động cơ nổ; chất phụ gia hoá học dùng cho dầu; hoá chất 
tinh chế dầu; mát tít gắn kính; hoá chất làm mờ kính; chế phẩm hàn gắn các vết thủng. 

 

Nhóm 04: Chất kết tụ bụi; chế phẩm để khử bụi; chất bôi trơn; hợp phần kết dính bụi khi 
quét dọn; than củi dạng viên (tadon); chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên 
liệu động cơ mỡ công nghiệp; dầu để bôi trơn; khí đốt để thắp sáng; chất đốt; chất phụ gia, 
không phải hóa chất, dùng cho dầu và nhiên liệu; dầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ 
da; sáp dùng cho đai truyền; dầu đã qua xử lý bằng nhiệt dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-23146 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) BULLSONE CO., LTD.  (KR) 
7th Fl. Dabong Tower Bldg., 890-12 
Deachi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-
839, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 04: Chất kết tụ bụi; chế phẩm để khử bụi; chất bôi trơn; hợp phần kết dính bụi khi 
quét dọn; than củi dạng viên (tadon); chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên 
liệu động cơ mỡ công nghiệp; dầu để bôi trơn; khí đốt để thắp sáng; chất đốt; chất phụ gia, 
không phải hóa chất, dùng cho dầu và nhiên liệu; dầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ 
da; sáp dùng cho đai truyền; dầu đã qua xử lý bằng nhiệt dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-23147 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BULLSONE CO., LTD.  (KR) 
7th Fl. Dabong Tower Bldg., 890-12 
Deachi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-
839, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu [xăng], chế phẩm tiết kiệm nhiên liệu; 
chất chống ô xi hóa; phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu của động cơ; chất chống thấm 
nước (hóa chất); hoá chất chống mờ kính cửa sổ; chất chống đông; chất lỏng/dịch hãm 
dùng cho phanh/bộ hãm thủy lự; chất làm mát động cơ/ đầu máy xe cộ; chất lỏng dùng 
cho hệ thống thuỷ lực; chất lỏng dẫn động; chất lỏng trợ lực tay lái; chất khử mùi dùng 
cho mục đích công nghiệp; chất làm mất độ bóng, độ nhẵn; hoá chất xịt rửa bộ tản nhiệt; 
chế phẩm chống tĩnh điện, không dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm hoá học khử 
cácbon/khử muội than dùng cho động cơ nổ; chất phụ gia hoá học dùng cho dầu; hoá chất 
tinh chế dầu; mát tít gắn kính; hoá chất làm mờ kính; chế phẩm hàn gắn các vết thủng. 

 

Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chế phẩm tẩy thuốc màu, dầu thơm; 
hương liệu dùng cho mục đích gia dụng; chất thơm dùng cho mục đích gia dụng, hương 
liệu dùng cho ô tô; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chất tẩy dùng cho ô tô; chất làm bóng 
« tô; sáp đánh bóng; sáp dùng cho đồ da thuộc; kem dùng cho đồ da thuộc; vải nhám. 

 

 
(210) 4-2014-23148 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BULLSONE CO., LTD.  (KR) 
7th Fl. Dabong Tower Bldg., 890-12 
Deachi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-
839, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chế phẩm tẩy thuốc màu, dầu thơm; 
hương liệu dùng cho mục đích gia dụng; chất thơm dùng cho mục đích gia dụng, hương 
liệu dùng cho ô tô; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chất tẩy dùng cho ô tô; chất làm 
bóng ô tô; sáp đánh bóng; sáp dùng cho đồ da thuộc; kem dùng cho đồ da thuộc; vải 
nhám. 

 

 
(210) 4-2014-23149 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BULLSONE CO., LTD.  (KR) 
7th Fl. Dabong Tower Bldg., 890-12 
Deachi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-
839, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chế phẩm tẩy thuốc màu, dầu thơm; 
hương liệu dùng cho mục đích gia dụng; chất thơm dùng cho mục đích gia dụng, hương 
liệu dùng cho ô tô; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chất tẩy dùng cho ô tô; chất làm 
bóng ô tô; sáp đánh bóng; sáp dùng cho đồ da thuộc; kem dùng cho đồ da thuộc; vải nhám. 

 

Nhóm 05: Chất khử mùi (không dùng cho người hoặc động vật); thuốc xua đuổi côn 
trùng, sâu bọ; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; chất tẩy uế dùng cho mục 
đích vệ sinh; thỏi thuốc dùng để xông hơi tẩy trùng. 
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(210) 4-2014-23150 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) BULLSONE CO., LTD.    (KR) 
7th Fl. Dabong Tower Bldg., 890-12 
Deachi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-
839, Republic of Korea   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ  kim loại , chế phẩm tẩy thuốc màu; dầu thơm, 
hương liệu dùng cho mục đích gia dụng; chất thơm dùng cho mục đích gia dụng; hương 
liệu dùng cho ô tô; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chất tẩy dùng cho ô tô; chất làm 
bóng ô tô; sáp đánh bóng; sáp dùng cho đồ da thuộc, kem dùng cho đồ da thuộc; vải 
nhám.    

 

Nhóm 05: Chất khử mùi (không dùng cho người hoặc động vật); thuốc xua đuổi côn 
trùng, sâu bọ; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâư, chất tẩy uế đùng cho mục 
đích vệ sinh; thỏi thuốc dùng để xông hơi tẩy trùng.  

 

 
(210) 4-2014-23151 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BULLSONE CO., LTD.    (KR) 
7th Fl. Dabong Tower Bldg., 890-12 
Deachi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-
839, Republic of Korea   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ  kim loại , chế phẩm tẩy thuốc màu; dầu thơm, 
hương liệu dùng cho mục đích gia dụng; chất thơm dùng cho mục đích gia dụng; hương 
liệu dùng cho ô tô; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chất tẩy dùng cho ô tô; chất làm 
bóng ô tô; sáp đánh bóng; sáp dùng cho đồ da thuộc, kem dùng cho đồ da thuộc; vải nhám.    

 

Nhóm 05: Chất khử mùi (không dùng cho người hoặc động vật); thuốc xua đuổi côn 
trùng, sâu bọ; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâư, chất tẩy uế đùng cho mục 
đích vệ sinh; thỏi thuốc dùng để xông hơi tẩy trùng.  

 

 
(210) 4-2014-23152 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) BULLSONE CO., LTD.   (KR) 
7th Fl. Dabong Tower Bldg., 890-12 
Deachi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-
839, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ  kim loại , chế phẩm tẩy thuốc màu; dầu thơm, 
hương liệu dùng cho mục đích gia dụng; chất thơm dùng cho mục đích gia dụng; hương 
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liệu dùng cho ô tô; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chất tẩy dùng cho ô tô; chất làm 
bóng ô tô; sáp đánh bóng; sáp dùng cho đồ da thuộc, kem dùng cho đồ da thuộc; vải 
nhám.  

 
Nhóm 05: Chất khử mùi (không dùng cho người hoặc động vật); thuốc xua đuổi côn 
trùng, sâu bọ; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâư, chất tẩy uế đùng cho mục 
đích vệ sinh; thỏi thuốc dùng để xông hơi tẩy trùng.  

 

 
(210) 4-2014-23154 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A9.5.12 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH nút áo Tôn Văn  

(VN) 

Số 1/474, khu phố Hòa Lân 2, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 26: Các loại khóa kéo; khóa móc; các loại nút áo; cúc bấm. 

 

 
(210) 4-2014-23156 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 2.7.9; A5.5.20; 2.7.23 
(591) Đen, hồng. 
(731) Nguyễn Thị Hoa  (VN) 

119B, tổ 4C, khu phố 12, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em. 

 

 
(210) 4-2014-23157 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 26.4.2 
(591) Hồng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 

phẩm Sen Hồng  (VN) 

164 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem dưỡng da; kem chống nắng; kem làm trắng đa; mặt nạ làm đẹp.  
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm mỹ phẩm: kem dưỡng da; kem chống nắng; kem làm trắng 
da; mặt nạ làm đẹp.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
783 

(210) 4-2014-23158 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 26.3.23; 24.15.21 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây, trắng, xám tro 
(731) Trần Thanh Phong  (VN) 

Thôn Kiều Huyên, xã Cát Tân, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, dầu xăng, dầu nhờn. 
 

Nhóm 12: Động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ.  
 

 
(210) 4-2014-23159 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 20.7.1; 25.12.1; 7.1.6; 1.13.1; 5.13.4; 
A1.13.10 

(591) Xanh đậm, đỏ, vàng 
(731) Nguyễn Viết Huy  (VN) 

Số 27 - L5, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  

 

 
(210) 4-2014-23160 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.25; 4.5.4; A2.1.23 
(591) Đen, trắng, xanh dương, nâu, đỏ, vàng, 

xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất ROY Việt 

Nam  (VN) 

Lô C4/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho nhà tắm cụ thể như: chậu rửa, bồn tắm, bệ xí dùng trong nhà 

vệ sinh, vòi nước nóng lạnh, vòi hoa sen.  
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(210) 4-2014-23161 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vũ Duy   (VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23162 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vũ Duy  (VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23163 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vũ Duy   (VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23164 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vũ Duy   (VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-23165 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vũ Duy   (VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23166 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vũ Duy  (VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23167 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vũ Duy  (VN) 

41 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23168 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

TODA   (VN) 

Lầu 7 tòa nhà The Landmark, 5B Tôn 
Đức Thăng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán ngành hàng pallet: kệ để hàng bằng nhựa nhân tạo PP, HDPE.  
 

 
(210) 4-2014-23169 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

TODA  (VN) 

Lầu 7 tòa nhà The Landmark, 5B Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán ngành hàng gỗ nhựa: ván lát sàn bằng gỗ nhựa, sàn gỗ nhựa, tấm lợp 
sàn gỗ nhựa. 

 

 
(210) 4-2014-23170 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Philip Morris Brands Sμrl  

(CH) 

Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuch©tel, 
Switzerland  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; các chế phẩm thuốc lá; xì gà, thuốc lá 
điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá dùng để tự cuốn, thuốc lá hút bằng tẩu, thuốc lá 
nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá có chứa hương liệu; thuốc lá ngậm không khói, chất 
thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế ); thuốc lá điện tử, chế phẩm thuốc lá đã 
được làm nóng; thiết bị điện tử dùng để đốt thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc lá, 
giấy cuốn thuốc lá, ống hút thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng 
thuốc lá điếu, gạt tàn thuôc lá, tẩu thuốe lá, dụng cụ bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá, bật lửa 
dùng cho người hút thuốc, diêm. 

 

 
(210) 4-2014-23171 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 18.1.5; 18.1.23; A5.3.14; A5.3.13; 
A15.9.10 

(591) Xanh, cam, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần xe điện EV  

(VN) 

53B, ngõ 15, đường Hồng Hà, Phúc Xá, 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối xe điện. 
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(210) 4-2014-23172 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, hồng 
(731) Công ty TNHH Chăm Chăm  

(VN) 

Lô 09, khu vận tải II, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà thành phố Đà 
Nẵng.  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không chứa cồn; cốc - tai (không có cồn); nước ép trái cây.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; cung cấp thức ăn, nước uống do chính 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-23173 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Chăm Chăm  

(VN) 

Lô 09, khu vận tải II, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng đặc sản bao gồm thực phẩm, nước uống (cụ thể : trà, 

rượu, thảo dược, mật ong, nước cốt trái cây các loại, mút và bánh kẹo các loại ); thương 
mại điện tử, cụ thể mua bán trực tuyến các mặt hàng: trà, rượu, thảo dược, mật ong, nước 
cốt  trái cây các loại, mứt và bánh kẹo các loại: mua bán mỹ phẩm, xuất nhập khẩu, cụ 
thể: các các mặt hàng thực phẩm, nước uống, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-23174 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.1; 5.5.19 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Chăm Chăm  

(VN) 

Lô 09, khu vận tải II, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng đặc sản bao gồm thực phẩm, nước uống (cụ thể : trà, 

rượu, thảo dược, mật ong, nước cốt trái cây các loại, mút và bánh kẹo các loại ); thương 
mại điện tử, cụ thể mua bán trực tuyến các mặt hàng: trà, rượu, thảo dược, mật ong, nước 
cốt  trái cây các loại, mứt và bánh kẹo các loại: mua bán mỹ phẩm, xuất nhập khẩu, cụ 
thể: các các mặt hàng thực phẩm, nước uống, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-23175 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chăm Chăm  (VN)

Lô 09, khu vận tải II, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả đã qua chế biến; quả đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả; 
mứt. 

 

 
(210) 4-2014-23176 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chăm Chăm   (VN)

Lô 09, khu vận tải II, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2014-23177 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn xây dựng 

Hoa Mặt Trời  (VN) 

222/08 Trần Cao Vân, phường Tam 
Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; bột màu; vecni; sơn chống gỉ, chống bẩn. 
 

 
(210) 4-2014-23178 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.3; 8.3.8; A8.3.12 
(591) Vàng, cam, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Phô Mai Hạnh 

Phúc  (VN) 

106/18A1 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹp pho mát [bánh xăng-đuých].  

 

Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống làm từ 
nước ép trái cây không có cồn; nước quả cô đặc, không có cồn; nước sinh tố; xi rô dùng 
cho đồ uống.  
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(210) 4-2014-23180 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Vũ Dương  (VN) 

Số 10 đường Đỗ Thừa Luông, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo. 
 

 
(210) 4-2014-23181 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.3.1; A14.3.11; A14.1.19 
(591) Vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Quang Thuận (VN)

2/1, KP 2, đường Phạm Văn Thuận (quốc 
lộ 15 cũ), phường Tam Hiệp, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cơ giới và phụ tùng thiết bị của xe cơ giới. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xe cơ giới, thiết bị xe cơ giới, thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện tử, 
thiết bị điện lạnh, thiết bị điện công nghiệp (cụ thể như tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, máy hút 
bụi, radio, loa, đầu máy, amly, bảng chữ điện tử, máy điều hoà, máy lạnh, tủ lạnh, tủ 
đông, tủ điện điều khiển, tủ bù cốt phi, trạm hạ thế, dây và cáp điện, màn hình cảm ứng, 
bộ đếm, bộ canh biên); thiết bị hàng hải (như: tàu, thuyền, máy dò cá và thiết bị thông tin 
trên biển). 

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình (kho bãi, xưởng); sửa chữa, bảo hành, bảo trì 
phương tiện vận tải cho ô tô và xe tải (xe cơ giới). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; bốc xếp hàng hoá; dịch vụ cho thuê xe cơ giới; du lịch; dịch vụ 
vận chuyển hàng hoá (bằng đường bộ, đường sông); dịch vụ giao nhận hàng hoá. 

 

 
(210) 4-2014-23182 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Vũ Dương  (VN) 

Số 10 đường Đỗ Thừa Luông, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo. 
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(210) 4-2014-23185 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.17.11; 22.1.1; 3.4.18; 3.9.15; 25.1.25; 
26.5.1 

(591) Xanh dương, xám nhạt, vàng, trắng, đỏ, 
hồng, xanh nước biển, xanh lá cây 

(731) Hộ kinh doanh cá thể An Tín  

(VN) 

136, kênh xáng Bạc Liêu, khóm 6, phường
6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại chả như: chả cá; chả bò; chả tôm; chả mực; chả lợn (chả heo); chả lụa.  
 

 
(210) 4-2014-23186 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Chí 

Thiện  (VN) 

ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện 
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-23187 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.10; 21.3.13 
(591) Xanh đen, xanh lá cây, xám, đỏ, đen 
(731) Nguyễn Ngọc Thiện  (VN)

676/21 Nguyễn Văn Cừ, khu 5, phường 
Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa: khám và chữa răng. 
 
 

(210) 4-2014-23188 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thiết kế xây dựng đo 

đạc Song Tiến  (VN) 

132/19 Trường Chinh, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất 
động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo; hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; đo đạc đất đai; thiết kế 
trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2014-23189 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Jollie 

D Việt Nam  (VN) 

Số 91B Hàng Mã, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23190 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam  (VN) 

20 đường số 473, ấp Thạnh An, Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 
 

(210) 4-2014-23191 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Da cam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần xây lắp và 

bảo dưỡng cơ điện VNK  (VN) 

5Q13, ngõ 126 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2014-23192 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm S.K  (VN) 

10, đường số 20, khu phố 4, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-23193 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.21 

(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, nâu, 

trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Liên 

Kết Việt  (VN) 

Số 309/89 Võ Văn Ngân, khu phố 5, 

phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ. 
 

 
(210) 4-2014-23196 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 26.4.1; 26.4.9; 25.5.25 

(591) Đen, vàng, nâu, nâu nhạt 

(731) Triệu Kim Anh  (VN) 

Số 5, ngõ 15, phố ¤ Cách, phường Đức 

Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ (trang phục); thắt lưng (trang phục); găng tay 

(trang phục); cà vạt. 
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(210) 4-2014-23197 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) APEX RESOURCES MANAGEMENT 

INC. LIMITED  (HK) 
Unit 17, 9/F., Tower A, New Mandarin 
Plaza, No. 14 Science Museum Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa; sản phẩm sữa; pho mát; quả hạch đã chế 

biến; trái cây đông lạnh; rau đã được bảo quản; thạch trái cây; trứng. 
 
 

(210) 4-2014-23198 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) APEX RESOURCES MANAGEMENT 

INC. LIMITED   (HK) 
Unit 17, 9/F., Tower A, New Mandarin 
Plaza, No. 14 Science Museum Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; đường; ngô rang nổ; kem lạnh; chất liên kết cho kem lạnh; đá 

lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; kem trái cây [đá lạnh]; đá lạnh có thể ăn được; bột cho kem 
lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; kem que; nước đá có thể ăn được; bánh tráng 
miệng làm từ hoa quả lạnh (đá lạnh). 

 

(210) 4-2014-23199 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) APEX RESOURCES MANAGEMENT 
INC. LIMITED   (HK) 
Unit 17, 9/F., Tower A, New Mandarin 
Plaza, No. 14 Science Museum Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh 
bán hàng [cho người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ 
cho người khác]; marketing; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; cho thuê máy bán hàng tự 
động.  
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(210) 4-2014-23200 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) APEX RESOURCES MANAGEMENT 
INC. LIMITED   (HK) 
Unit 17, 9/F., Tower A, New Mandarin 
Plaza, No. 14 Science Museum Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; căng tin; quán 
rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ phòng trà.  

 

 
(210) 4-2014-23201 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.  (US) 
533 Maryville University Drive, St. 
Louis, Missouri 63141, U.S.A.  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, hộp đựng điện thoại di động, giá để và giá (đế) giữ điện 
thoại di động, và băng tay để đeo điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2014-23202 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) CARGILL, INCORPORATED  (US) 
15407 McGinty Road West, Wayzata, 
Minnesota 55391, United States of 
America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh 
vực nghiên cứu về độ ma sát, mài mòn, bôi trơn hoặc đo lường các thuộc tính của thức ăn.  

 

 
(210) 4-2014-23203 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.2.9; A3.2.24; A3.2.25; 3.2.15 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; 
chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng dạng 
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lỏng; chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng dạng thanh; sữa công thức dành cho 
trẻ còn ẵm ngửa; thực phẩm cho em bé; vitamin dùng trước khi sinh; vitamin giúp tiết sữa. 

 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2014-23204 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.2.15; A3.2.24; A3.2.25; 3.2.9 
(591) Xanh cô-ban, da cam, vàng, vàng nâu, 

xanh dương, đen, trắng 
(731) ABBOTT LABORATORIES    (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; 
chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng dạng 
lỏng; chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng dạng thanh; sữa công thức dành cho 
trẻ còn ẵm ngửa; thực phẩm cho em bé; vitamin dùng trước khi sinh; vitamin giúp tiết sữa.    

 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2014-23205 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.2.9; 3.2.15; A3.2.24; A3.2.25 
(731) ABBOTT LABORATORIES    (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; 
chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng dạng 
lỏng; chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng dạng thanh; sữa công thức dành cho 
trẻ còn ẵm ngửa; thực phẩm cho em bé; vitamin dùng trước khi sinh; vitamin giúp tiết sữa.  

 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2014-23206 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.2.9; 3.2.15; A3.2.25 
(591) Xanh cô-ban, da cam, vàng, vàng nâu, 

đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; 
chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng dạng 
lỏng; chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng dạng thanh; sữa công thức dành cho 
trẻ còn ẵm ngửa; thực phẩm cho em bé; vitamin dùng trước khi sinh; vitamin giúp tiết sữa.    

 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2014-23207 (220) 29.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 24.17.15; 5.5.19; 25.7.25; A19.13.21 

(591) Vàng, trắng, đỏ, đen, tím 
(731) Công ty TNHH MEDICI OSEN 

Việt Nam   (VN) 

Số nhà 39, ngõ 88 Giáp Nhị, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-23208 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A19.13.21; 24.17.15; 25.7.25 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen, tím 
(731) Công ty TNHH MEDICI OSEN 

Việt Nam  (VN) 

Số nhà 39, ngõ 88 Giáp Nhị, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-23209 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đen, da cam đậm, da cam nhạt, đỏ 
(731) HANWHA CORPORATION   (KR) 

86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 
100-797, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 01: Toluene diisocyanate (TDI) [hóa chất]; toluene diamin (TDA) [hóa chất]; 
hexamethylene diisocyanate (HDI) [hóa chất]; methylene diphenyl diisocyanate (MDI) 
[hóa chất]; nhựa polyurethane, dạng thô chưa xử lý; rượu đa chức (hợp chất hữu cơ); amin 
hữu cơ; isocyanide hữu cơ; hợp chất hydrocacbon; cacbon monoxit (tất cả đều là hoá chất 
dùng trong công nghiệp).  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
797 

(210) 4-2014-23210 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh cá thể - xưởng 

gia công đế giày, dép Gia Bảo  

(VN) 

Tổ dân phố Đầu Sơn 1, phường Văn Đẩu, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  

 

 
(210) 4-2014-23211 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

Nhật Bản  (VN) 

Thôn Dư Xá, xã Hòa Nam, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc. 

 

 
(210) 4-2014-23212 (220) 29.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as kao Corporation)  (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2014-23213 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đen, đỏ và xanh da trời 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

HHT Việt Nam  (VN) 

Xóm 2, tổ dân phố Hoàng 2, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy trắng dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp; 
axit vô cơ; muối dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 07: Máy nghiền rác thải; máy cơ điện dùng cho công nghiệp hoá chất.  
 

Nhóm 35: Dich vụ đại lý xuất nhập khẩu: mua bán, xuất nhập khẩu hóa chất dùng trong 
công nghiệp, máy cơ điện dùng cho công nghiệp hóa chất; máy nghiền rác thải.  

 

Nhóm 40: Tiêu huỷ rác và chất thải; tái chế rác và phế thải; thiêu rác xử lý rác thải 
[chuyển hoá]; xử lý nước; dịch vụ khử độc vật liệu nguy hiểm.  

 
 

(210) 4-2014-23214 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.3; 3.6.6; 3.6.1 
(591) Đen, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Điện Lạnh 

TST  (VN) 

Số 574 phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ điện đề chế biến đồ uống; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm 
thanh truyền cho máy móc động cơ điện và động cơ; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ 
điện và động cơ; bộ điều khiền thuỷ lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; máy cơ 
điện dùng cho công nghiệp hoá chất; máy phát điện.  

 

Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống thiết bị cho 
điều hoà không khí; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; bộ lọc cho điều 
hoà không khí; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bi điều hoà không khí dùng cho xe cộ; 
thiết bị lọc không khí; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; tủ lạnh có cửa kính để 
trưng bày [tủ bày hàng]; máy ướp lạnh.  

 

 
(210) 4-2014-23215 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.3; 26.3.1 
(591) Đen, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần điện lanh 

TST  (VN) 

Số 574 phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ-điện để chế biến đồ uống; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; 
cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho 
máy, động cơ điện và động cơ; máy cơ điện dùng cho công nghiệp hoá chất; máy dùng 
cho công nghiệp dệt; máy hoàn thiện sản phẩm; máy khoan mỏ; máy phát điện; máy và 
thiết bị để làm sạch [dùng điện]; máy trộn bê tông; máy công cụ.   

 

Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; hỗ trợ quản 
lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; nghiên cứu về thương mại; dịch vụ cố vấn 
quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp.  
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(210) 4-2014-23216 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Massco   (VN) 

Số 10 ngõ 126 đường Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa 
khộng dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dùng để 
đánh bóng.  

 

 
(210) 4-2014-23217 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.21; A5.7.23 
(591) Nâu đen, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Hoàng Ngọc Hải   (VN) 

1072/1 Trường Sa, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2014-23218 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.1.1; A5.1.16; A5.1.7 
(591) Xanh lá cây, xanh đen, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Hoàng Ngọc Hải   (VN) 

1072/1 Trường Sa, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tinh dầu, mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-23219 (220) 30.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Nguyễn Trọng Hào  (VN) 

2/124 Thiên Phước, phường 9, quậnTân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, cụ thể là chơi golf, tổ chức các cuộc thi chơi golf, 

thông tin giải trí, cụ thể là thông tin về việc tổ chức chơi golf, dịch vụ huấn luyện, đào tạo 

về chơi golf.  
 

 
(210) 4-2014-23220 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KAWADA Việt 

Nam  (VN) 

Số 10 ngõ 172/46/44, đường Âu Cơ, 

phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện cho xe cộ; ắc quy điện cho xe cộ; bình ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; 

thiết bị sạc pin; bảng điều khiển [điện].  

 

Nhóm 12: Xe đạp: xe máy; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho phương tiện giao thông 

trên bộ; khung xe đạp; lốp (vỏ) xe cộ.  

 

Nhóm 35: Mua bán: xe đạp, xe máy, xe cộ chạy bằng điện, động cơ cho phương tiện giao 

thông trên bộ, khung xe đạp, vỏ xe cộ, pin điện cho xe cộ, ắc quy điện cho xe cộ, bình ắc 

quy, thiết bị nạp ắc quy, thiết bị sạc pin, bảng điều khiển [điện].  
 

 
(210) 4-2014-23221 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.4; A26.4.5 

(591) Trắng, đen, xanh dương, vàng 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Thái Phong  (VN) 

95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-23222 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(591) Vàng, đỏ 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Thái Phong  (VN) 

95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-23223 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thái Phong  (VN) 

95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2014-23226 (220) 30.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 1.15.11; A3.13.4; A3.13.24 

(591) Vàng, trắng, đen, xanh dương, đỏ 
(731) Đỗ Văn Hồng  (VN) 

64/80/72A Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; áo gối; chăn bông; tấm trải phủ giường; chăn in bằng vải; đồ bằng vải 
dùng cho giường. 

 
 

(210) 4-2014-23227 (220) 30.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 18.1.5; A26.11.12; 1.5.1 

(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Bùi Thị Mai Huệ  (VN) 

144 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt 
chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch.  

 
 

(210) 4-2014-23228 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH giao nhận vận 

tải AA  (VN) 

Số 61A - 63A Võ Văn Tần, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng 
hóa); dịch vụ giao hàng; môi giới vận tải (gửi hàng hóa); vận chuyển hàng hóa; vận tải 
hàng hóa (bằng đường thủy); thuê tàu chở hàng; đóng gói hàng hóa; dịch vụ chuyển phát 
nhanh hàng hóa và thư tín; vận tải. 
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(210) 4-2014-23229 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Đỏ, xám bạc 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật tự 

động Song Tuấn  (VN) 

11/5 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điện 
dùng cho đảo mạch; tủ phân phối (điện); bảng điều khiển phân phối (điện); van solenoid 
(công tắc điện từ); bộ đọc mã vạch. 

 
 

(210) 4-2014-23230 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ vận tải Tiến Thành  

(VN) 

Số 95 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 
 

(210) 4-2014-23231 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ vận tải Tiến Thành  

(VN) 

Số 95 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 
 

(210) 4-2014-23232 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, tím 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ vận tải Tiến Thành  

(VN) 

Số 95 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt. 
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(210) 4-2014-23233 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ vận tải Tiến Thành  

(VN) 

Số 95 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt. 

 

 
(210) 4-2014-23234 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24; A1.5.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Hưng Ký   (VN) 

68/22 khu phố Bình Phước B, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, khung sườn xe máy. 

 

 
(210) 4-2014-23235 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.1; 3.1.16; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh sẫm, da cam 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Sài Gòn  (VN) 

143/7D, Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 

 
(210) 4-2014-23237 (220) 30.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.7.25; 4.5.21; 4.5.15; 1.15.11; 

A1.1.10; 4.1.3 
(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) Trần Văn Hiệp  (VN) 

Xã Yên Phúc, huyện ý Yên, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu vodka. 
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(210) 4-2014-23238 (220) 30.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.7.25; 4.5.21; 4.5.15; 1.15.11; 

A1.1.10; 4.1.3 
(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) Đặng Thị Thu Hà  (VN) 

Yên Đồng, ý Yên, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu vodka. 
 

 
(210) 4-2014-23239 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng bạch kim 
(731) Công ty TNHH khách sạn 

vương miện Kim Cương  (VN) 

21-23 đường nội khu Hưng Phước II, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-23240 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Liên 

Châu  (VN) 

Số 2/15 đường ĐT 743, khu phố Bình 
Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại dây: dây túi xách, dây thun, dây luồn áo jacket, dây giềng 
lưới đánh cá, dây giày. 

 

 
(210) 4-2014-23241 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.3; A5.3.14; 5.3.11; A19.13.21 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  

(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-23242 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23243 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23244 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23245 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23246 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-23247 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-23248 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-23249 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-23250 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) S I A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-23251 (220) 30.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.4.2; A25.7.21 

(591) Trắng, ngọc thạch, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần 3T.MART Việt 

Nam  (VN) 

Số 7 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2014-23252 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.4; A5.5.21; 25.1.6; 26.7.11 
(591) Trắng, đỏ đô, vàng 
(731) Công ty TNHH SUN FOOD   (VN)

Tầng 5, tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn 
Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao; bánh, kẹo các loại, bánh snach ăn liền; gia vị, bột và các 

sản phẩm làm từ ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cao su, cà phê, hạt điều, cơm dừa, gia vị hành, tiêu, tỏi, ớt, quế và 
chanh, thủy sản; chè đường, trái cây, rau quả, sữa, bánh kẹo, ngũ cốc; đồ uống có cồn và 
không cồn; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 

 
(210) 4-2014-23253 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.4; A5.5.21; 26.1.6; 26.7.11 
(591) xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH SUN FOOD  (VN)

Tầng 5, tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn 
Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng đồ uống, nước uống có ga và đồ uống không có cồn; nước ép trái 

cây đồ uống không chứa cồn, nước quả ép đồ uống không chứa cồn; nước dừa đồ uống, 
nước cốt dừa đóng lon (đồ uống không chứa cồn). 

 

 
(210) 4-2014-23254 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 5.7.1; 25.1.6; A26.11.12 
(591) Vàng, cam, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Kim Cương Xanh  

(VN) 

09 xóm Vôi, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, cà phê nhân tạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2014-23255 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11; 7.1.24; A7.1.11 
(731) Công ty TNHH Bạch Đằng - PT  

(VN) 

P7-P9 Tôn Đức Thắng; phường Phú 
Thủy, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-23256 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 

Minh Phương Thịnh   (VN) 

66 Võ Văn Tần, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 

Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi ghép hình; gấu bông, 
gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim không phải là phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền 
hình; xuất bản sách.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử đụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2014-23257 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 

Minh Phương Thịnh  (VN) 

66 Võ Văn Tần, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 
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Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi ghép hình; gấu bông, 
gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim không phải là phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền 
hình; xuất bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử đụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2014-23258 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, hồng 
(731) Công ty cổ phần tôn vinh net 

đẹp Việt  (VN) 

27/13 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để trang điểm; nước hoa; dầu gội đầu, sữa tắm; son môi.  
 

 
(210) 4-2014-23259 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lợi Toàn Phát  

(VN) 

373/29 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ráy tai. 
 

 
(210) 4-2014-23261 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư SOTECH (Sotech 

Trading And Investment 

Company Limited)   (VN) 

Số nhà 78, ngõ 2, phố Giảng Võ, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn, đèn điện các loại. 
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(210) 4-2014-23262 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.3; A5.11.5 
(591) Đỏ, đen, xanh cốm, trắng, nâu đỏ, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Wonder Health  (VN) 

41 Nguyễn Văn Giai, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà nấm linh chi các loại. 
 

 
(210) 4-2014-23263 (220) 30.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.1.25; 26.1.2; A26.1.24 

(591) Vàng đồng, đen 
(731) Công ty TNHH Cherry Đào  

(VN) 

42 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23264 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Dương Lê  (VN) 

1C cư xá Phan Đăng Lưu, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại. 
 

 
(210) 4-2014-23265 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.1.1; 9.1.7; A9.1.22 
(591) Trắng, hồng 
(731) Hộ kinh doanh REN  (VN) 

Số 42/85 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
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(210) 4-2014-23268 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A6.3.4; 1.15.24; 6.1.2; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

vàng, trắng, xám, xanh da trời, đen 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

nước uống đóng chai-bình 

Thế Phong  (VN) 

535 ấp Tân Hiệp A, thị trấn óc Eo, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai, đóng bình. 
 

 
(210) 4-2014-23270 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Phùng Thị Lệ Mai  (VN) 

71a đường 3/2, phường 04, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-23271 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Kim Khôi  (VN)

168, đường 30/4, KP3, phường Trung 
Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ khám, chữa bệnh về răng hàm mặt.  
 

 
(210) 4-2014-23272 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A18.5.7; 26.1.1 
(591) Cà phê 
(731) Công ty TNHH nội thất Thái 

Thịnh    (VN) 

Số 25 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
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(210) 4-2014-23273 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 11.3.5 
(591) Cà phê, cà phê sữa 
(731) Công ty TNHH nội thất Thái 

Thịnh   (VN) 

Số 25 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2014-23274 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) GRIFFIN'S FOODS LIMITED   (NZ) 
100 Carlton Gore Road, Newmarket, 
Auckland, New Zealand  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm giàu tinh bột; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh quy, bánh 
quy giòn; bánh ngọt; bánh mì; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sô-cô-la và các sản 
phẩm sô-cô-la; bánh kẹo; bánh kẹo đông lạnh; nước xốt cho sa-lát; xốt may-on-ne; mù 
tạc, giấm; xốt (gia vị); đồ gia vị. 

 
 

(210) 4-2014-23275 (220) 30.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 24.1.1; A26.3.5 

(731) Nguyễn Duy Khánh  (VN)

Số 374, Đò Quan, xã Nam Phong, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, phụ tùng xe đạp. 
 

 
(210) 4-2014-23276 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.9 
(591) Xanh đậm, xanh 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Victor  (VN) 

Số 73 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính,
qnận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ mua bán hoá chất công 
nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, 
chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực 
in, chế phẩm chống gỉ, phẩm mầu, thuốc nhuộm gỗ, véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem 
đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm 
dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), gas nhiên liệu, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, 
nến (nhiên liệu), dược phẩm, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho 
em bé, thực phẩm ăn kiêng, thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, 
đồ ngũ kim bằng kim loại, cụ thể là mua bán bu lông bằng kim loại, ròng rọc bằng kim 
loại, then chốt cửa bằng kim loại, khóa bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại, cáp móc 
bằng kim loại, khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn 
bằng kim loại, vật liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, 
máy hàn, máy nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, 
máy khoan, máy khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn 
sữa, máy cắt, máy tiện, máy nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy 
xay), máy móc nông nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa 
bát đĩa, máy mài dao, máy hút bụi, máy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh 
tố), máy phát điện, máy xay/máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy 
nông nghiệp, máy cơ điện dùng trong công nghiệp hoá chất, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn 
(dao, dĩa và thìa), dụng cụ cắt, dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, 
cái giũa móng tay, thiết bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, 
thiết bị tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, điện thoại, 
điện thoại di động, pin điện thoại, phụ kiện điện thoại, dây điện thoại, thiết bị và dụng cụ 
y tế, hộp đựng dụng cụ y tế, kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn 
điện, que thử dùng trong ngành y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu 
nướng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm 
xe, lốp xe, động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công 
nghiệp, hợp kim của kim loại quý, vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, 
kèn, trống, nhạc cụ điện tử, hộp nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi 
đựng bằng giấy hoặc chất dẻo, tạp chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, 
nhựa nhân tạo, cao su, băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, 
ví, đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, 
gạch, ngói, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ 
dùng trong xây dựng, đồ đạc nội thất làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, 
chất dẻo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp, thiết bị lau chùi, bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng 
điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao 
gói, cái võng, lều (trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi 
thư, sợi và chỉ thêu, sợi, chỉ, sợi và chỉ bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng 
cho ngành dệt, sợi và chỉ đã xe, chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ 
đồ đạc bằng vải, áo gối, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân 
tạo, khuy, đồ ren tua kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, 
thảm chống trơn, chiếu, giấy dán tường, thảm tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để 
rèn luyện hình thể, đồ chơi, bóng để chơi trò chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), 
dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) 
đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được 
làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống 
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trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô 
la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước 
mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, 
thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước 
khoáng, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ 
uống có cồn, lương thực, thực phẩm, đồ uống, diêm, bật lửa, thuốc lá. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; đại lý bất động 
sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ 
thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê phòng ở.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 
dựng; dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ về xây dựng cầu cảng, bến tàu; 
dịch vụ cho thuê trang thiết bị xây dựng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 
tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho thuê xe ô tô; 
dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục 
đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ về phóng viên 
tin tức.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ về lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn về tiết 
kiệm năng lượng; dịch vụ về thiết kế nội thất; dịch vụ về quy hoạch đô thị; dịch vụ quản 
lý chất lượng. 

 

 
(210) 4-2014-23277 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 20.7.1; 7.5.2; A7.1.12; 7.1.5 
(591) Xanh đậm, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH Lê và Anh Em  

(VN) 

Số 4-M7 Nguyễn An Ninh, phường Tương
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Sách; báo; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; ảnh chụp; tờ quảng cáo.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo; mua bán sách, báo, xuất bản phẩm dạng in, văn phòng phẩm.  

 

Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức và hướng dẫn 
hội thảo, hội nghị, đại hội; tổ chức sự kiện (không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo); thông tin giáo dục; cho thuê sách; xuất bản sách.  
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(210) 4-2014-23278 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần MARUICHI 

SUN STEEL  (VN) 

ĐT 743, khu phố Đông Tác, phường Tân 
Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt thép. 
 

 
(210) 4-2014-23279 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vietiso  (VN)

Số 127 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm, chương trình trò chơi máy tính; chương trình điều hành máy vi tính, 
ghi sẵn. 

 

 
(210) 4-2014-23280 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A25.7.7 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vietiso  (VN)

Số 127 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp tiện ích giải trí; thông tin văn 
hóa, xã hội. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống (dịch vụ do nhà hàng thực hiện), 
dịch vụ khách sạn, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2014-23283 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện cơ Trần Hưng Đạo  (VN) 

Số 260 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cày; động cơ điện; mô tơ (không dùng cho xe cộ mặt 
đất); máy phát điện; máy bơm.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy nông nghiệp, máy cày, động cơ điện, mô tơ, 
máy phát điện, máy bơm. 
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(210) 4-2014-23284 (220) 30.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 20.5.7; 26.1.1; 6.1.2; A26.11.8 

(731) Công ty TNHH thương mại -  

dịch vụ Trường Hoàng  (VN) 

Số 43/10, Lê Văn Tám, khu phố 6, thị 
trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm (đã qua chế biến); rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

Nhóm 35: Mua bán: rau; hoa; củ; quá; giống cây trồng; hàng nông sản. 
 

 
(210) 4-2014-23285 (220) 30.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.3.20; 5.5.19; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH SPRINGFIELD  

(VN) 

17/6 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2014-23286 (220) 30.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.3.4; A17.2.2; A26.3.5; 26.3.3 

(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Đinh Bội Cầm  (VN) 

76/6C đường Xóm Đất, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (ngoại trừ khóa điện). 
 

 
(210) 4-2014-23287 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm T & B  

(VN) 

D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23288 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm T & B  

(VN) 

D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23289 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm T & B  

(VN) 

D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23290 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm T & B  

(VN) 

D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-23291 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm T & B  

(VN) 

D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23292 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE  (VN) 

Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23293 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 

¸  (VN) 

Lô A2-CN3 cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-23294 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 

¸   (VN) 

Lô A2-CN3 cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2014-23295 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 

¸   (VN) 

Lô A2-CN3 cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu tỏi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả, rượu vốt-ca, rượu uýt-ky. 
 
 

(210) 4-2014-23296 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ  (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-23297 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.8; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-23298 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 

Số 1C, tổ 36, cụm 5, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-23299 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 

Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2014-23302 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Minh Tín   (VN)

26 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; ghế trường kỷ (sofa); bàn trang điểm; mặt bàn bằng gỗ giả đá; tủ; 
giường; giá đồ đạc (kệ). 

 

 
(210) 4-2014-23303 (220) 30.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.3.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Solids ánh 

Minh  (VN) 

Quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng, bột trét tường loại.  
 

 
(210) 4-2014-23304 (220) 30.09.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.1 

(731) Công ty cổ phần Solids ánh 

Minh  (VN) 

Quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường các loại.  
 

 
(210) 4-2014-23305 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

đào tạo Thái Dương   (VN) 

Nhà 4D, Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh 
Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học; tư vấn học nghề; xây dựng chương trình đào tạo nghề.  
 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống thực nghiệm; thực hành.  
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(210) 4-2014-23306 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A2.9.16; 5.7.3; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam  (VN) 

Khu trung tâm xã Tuấn Hưng, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2014-23307 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

nông nghiệp Việt Nam  (VN) 

Khu trung tâm xã Tuấn Hưng, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2014-23308 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A20.1.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Khải Nam  (VN) 

Số 45/22/16 đường số 14, phường 8, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; giấy in; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; dụng cụ viết; đồ dùng 
cho trường học (văn phòng phẩm); dụng cụ vẽ. 

 

 
(210) 4-2014-23310 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Phương  (VN) 

Khu 3, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ 
Xuân, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
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(210) 4-2014-23311 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7; 
1.13.1 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Quảng 

Tuấn   (VN) 

11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cục sạc pin; pin sạc; vỏ điện thoại; vỏ máy tính bảng 

(ipad); tai nghe; bàn phím máy tính; bút (viết) cảm ứng sử dụng cho máy tính bảng; đế 
cắm điện thoại.  

 
 

(210) 4-2014-23312 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Dương Thị Thuý Vân  (VN)

Sạp A4-41, A4-42, A4-44, I2-01 chợ 
Đầu Mối, phường Tam Bình, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu rau, củ, quả các loại.  
 
 

(210) 4-2014-23313 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Lê Thị Kim Vân  (VN) 

Số H2-03; A 4-35 Chợ Đầu Mối, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu rau, củ, quả các loại.  
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(210) 4-2014-23314 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Thanh  (VN) 

Sạp E4-48, A5-18 Chợ Đầu Mối, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu rau, củ, quả các loại. 
 

 
(210) 4-2014-23315 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Huỳnh Bé Hai  (VN) 

Sạp A6-04, A6-06, D4-01, D4-02 Chợ 
Đầu Mối, phường Tam Bình, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu trái cây tươi các loại.  
 

 
(210) 4-2014-23316 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Võ Thị Lan  (VN) 

Sạp C4-05, C4-06 Chợ Đầu Mối, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu trái cây tươi các loại.  
 

 
(210) 4-2014-23317 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế và đầu tư Việt Nam  

(VN) 

Số 1A, Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 
và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2014-23318 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế và đầu tư Việt Nam  

(VN) 

Số 1A, Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 
và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2014-23319 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế và đầu tư Việt Nam  

(VN) 

Số 1A, Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 
và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2014-23320 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Trường Đại học Đông á  (VN)

63 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, giài khát; nhà hàng ăn uống, khách sạn  
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(210) 4-2014-23321 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Trường Đại học Đông á  (VN)

63 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ ăn uống, giải khát.  
 

 
(210) 4-2014-23322 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 1.15.5; A5.3.13; A5.11.11 
(591) Vàng kim loại, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH kinh doanh và 

quản lý bất động sản 

VINHOMES  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh 
Thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 
kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 
giá, môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ 
quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ quản lý/giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 
động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 
sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa 
nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-23325 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) LEAPFROG ENTERPRISES, INC.  (US) 
6401 Hollis Street, Emeryville, 
California 94608, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử cầm tay dành cho trẻ em phù hợp để sử dụng như thiết bị đọc 
sách điện tử tương tác, máy ảnh, máy ghi và xem viđêô, máy chơi trò chơi viđêô; máy tính 
bảng; máy tính bảng dành cho trẻ em; phần mềm máy vi tính dùng trong giải trí và giáo 
dục giảng dạy dành cho trẻ em; pin sạc; cặp đựng máy tính bảng và thiết bị đọc cầm tay; 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
827 

vỏ bọc dạng gel cho máy tính bảng; phụ kiện, cụ thể là, thiết bị điều khiển, máy ảnh và 
dây đeo cổ tay; tai nghe cho cá nhân sử dụng với thiết bị truyền phát âm thanh.  

 

 
(210) 4-2014-23328 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) LEAPFROG ENTERPRISES, INC.  (US) 
6401 Hollis Street, Emeryville, 
California 94608, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; phần mềm máy vi tính dùng cho giải trí và giáo dục 
giảng dạy; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay dành cho trẻ em phù hợp để dùng với máy vi 
tính; điện thoại thông minh dùng cho giáo dục giảng dạy dành cho trẻ em; pin sạc; cặp 
đựng máy tính bảng và thiết bị đọc cầm tay; vỏ bọc dạng gel cho máy tính bảng; phụ kiện, 
cụ thể là, thiết bị điều khiển, máy ảnh và dây đeo cổ tay; tai nghe cá nhân sử dụng với 
thiết bị truyền phát âm thanh.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi giáo dục giảng dạy dành cho trẻ em; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay.  
 

 
(210) 4-2014-23329 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh da trời, 

trắng, xám 
(731) Hộ kinh doanh cá thể chả 

lụa - Phú Hiền  (VN) 

138, Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 5, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; sản phẩm làm từ thịt; chả lụa; giò lụa; nem chua; xúc xích.  
 

 
(210) 4-2014-23330 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.1.1; 24.15.21; A24.15.13 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

Thịnh Phát  (VN) 

Tòa nhà PHL-109 Cộng Hòa, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tinh, phần mềm máy vi tính.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2014-23337 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.10; A3.7.24 
(591) Đỏ 
(731) Dư Thanh Thúy  (VN) 

349D Nguyễn Bình, ấp 1, xã Nhơn Đức, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được (yến xào).  
 

 
(210) 4-2014-23338 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết kết nối 

thương mại Quốc Tế Việt Nam  

(VN) 

87-89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức 
kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2014-23339 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8; A25.7.21 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết kết nối 

thương mại Quốc Tế Việt Nam  

(VN) 

87-89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức 
kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2014-23340 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Kết nối thương 

mại Quốc tế Việt Nam   (VN) 

87-89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức 
kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2014-23341 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; A25.7.21 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Kết nối thương 

mại Quốc tế Việt Nam   (VN) 

87-89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức 
kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2014-23342 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) PT. KALBE FARMA TBK   (ID) 

Jl. Letjen Soeprapto Kav. 4 No. 1 
Cempaka Putih Timur-Cempaka Putih 
Jakarta Pusat, Indonesia  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược, thực phẩm dinh dưỡng có thành phần theo công thức dành 
cho bệnh nhân ung thư. 

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2014-23343 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) GUANGZHOU JARGEON HOME 
APPLIANCE AND ELECTRONICS 
CO.,LTD.   (CN) 
No.185, Zhongsheng Road, Zhongcun 
Town, Panyu, 510610, Guangzhou, 
Guangdong, China 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ cắt móng, dùng điện hoặc 
không dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân, dùng điện và không dùng điện; 
dụng cụ vặt lông dùng điện và không dùng điện; bàn là; kéo; dụng cụ xén lông động vật 
[công cụ cầm tay]; bộ đồ ăn [dao, đĩa và thìa]; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng 
cụ cầm tay để uốn tóc. 
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(210) 4-2014-23344 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A25.7.22; 26.1.1; A19.9.3 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) Võ Văn Việt  (VN) 

ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Các sản phẩm gốm sứ bao gồm: bình, lọ (hũ); chậu; tượng gốm nghệ thuật; đồ 
gốm trang trí trong nhà; đồ gốm trang trí ngoài trời. 

 
 

(210) 4-2014-23346 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 

1800 Vevey, Switzerland  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao kéo; dĩa; dao; bộ đồ ăn bằng bạc (dao, dĩa và thìa); thìa; bộ đồ ăn (dao, dĩa 
và thìa); dĩa ăn. 

 
 

(210) 4-2014-23347 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 
(591) Xanh biển, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vỏ xe Công 

nghiệp Sài Gòn  (VN) 

Số 1 lô C, cụm công nghiệp Quang 
Trung, phường Hiệp Thành, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ) xe; săm (ruột) xe.  
 
 

(210) 4-2014-23350 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A2.3.23; 2.3.8; A26.11.12; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Giai Mỹ  

(VN) 

180/1/6 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); cà vạt; tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2014-23351 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Trầm Quốc Định   (VN) 

24 Chiêu Anh Các, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng.  
 

 
(210) 4-2014-23352 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Trầm Quốc Định    (VN) 

24 Chiêu Anh Các, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; nước sơn móng.  
 

 
(210) 4-2014-23354 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) CLARKE, MURRAY C.   (US) 
20485 Callon Drive, Topanga, CA 
90290, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng mà bản chất là phép chữa 
trị sử dụng vitamin, khoáng chất, thảo dược và liệu pháp vi lượng đồng căn (homeopathic 
remedy); chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; phức hợp vitamin tổng 
hợp và khoáng chất dùng cho con người; sirô ho.  

 

 
(210) 4-2014-23355 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) CLARKE, MURRAY C.    (US) 
20485 Callon Drive, Topanga, CA 
90290, United States of America   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng mà bản chất là phép chữa 
trị sử dụng vitamin, khoáng chất, thảo dược và liệu pháp vi lượng đồng căn (homeopathic 
remedy); chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; phức hợp vitamin tổng 
hợp và khoáng chất dùng cho con người; sirô ho.  
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(210) 4-2014-23356 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) CLARKE, MURRAY C.    (US) 
20485 Callon Drive, Topanga, CA 
90290, United States of America   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng mà bản chất là phép chữa 
trị sử dụng vitamin, khoáng chất, thảo dược và liệu pháp vi lượng đồng căn (homeopathic 
remedy); chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; phức hợp vitamin tổng 
hợp và khoáng chất dùng cho con người; sirô ho.  

 
 

(210) 4-2014-23357 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) CLARKE, MURRAY C.    (US) 
20485 Callon Drive, Topanga, CA 
90290, United States of America   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng mà bản chất là phép chữa 
trị sử dụng vitamin, khoáng chất, thảo dược và liệu pháp vi lượng đồng căn (homeopathic 
remedy); chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; phức hợp vitamin tổng 
hợp và khoáng chất dùng cho con người; sirô ho.  

 
 

(210) 4-2014-23363 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư phát triển Bửu Long  

(VN) 

KP4, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ (như tượng, 
tranh ảnh và các tác phẩm nghệ thuật), hàng nông lâm sản, hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, 
phân bón, thức ăn gia súc và động vật sống, rượu bia, nước giải khát, nướe tinh khiết đóng 
chai, thuốc lá, lương thực - thực phẩm, mỹ phẩm, đồ điện tử - điện lạnh dùng trong gia 
đình (như: quạt điện, máy sấy tóc, bàn là, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hoà, lò nướng, 
bếp điện, bếp điện từ, nồi cơm điện và các đồ dùng trong nhà bếp), đồng hồ, đồ trang sức; 
tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại cho mục đích bán hàng; dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh liên quan tới quảng bá và tố chức tour du lịch.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (cụ thể là đầu tư vốn vào xây dựng khu hạ tầng cơ sở, 
các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khu nhà ờ, văn phòng, khách sạn, nhà 
hàng, kho, bãi đỗ xe, xưởng sản xuất); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất 
động sản; dịch vụ quản lý bất động sản. 
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách; 
dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê chỗ đậu xe; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; đại lý 
bán vé máy bay.  

 

Nhóm 41: Kinh doanh khu du lịch sinh thái và làng du lịch, bao gồm các hoạt động vui 
chơi giải trí thể thao như: leo núi, ca nô, thuyền buồm, thuyền chèo, lưót ván, môtô trượt 
nước;  tổ chức các chương trình biểu diễn thời trang và ca múa nhạc, chiếu phim.  

 

Nhóm 43: DịCh vụ kháCh sạn, nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; cho thuê phòng hội nghị; nhà nghỉ dưỡng cho những người cao tuổi; dịch vụ cung 
cấp thực phẩm, đồ ăn thức uống tại chỗ (do nhà hàng thực hiện).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp như: cắt tóc, gội đầu; dịch vụ nhân giống và chăm sóc cây 
giống nông nghiệp; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (cây cảnh) trong khu du lịch và 
công sở.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (Nghi lễ).  
 

 
(210) 4-2014-23364 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Hồng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần xây lắp và 

bảo dưỡng cơ điện VNK   (VN) 

5Q13, ngõ 126 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2014-23365 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 86/376,158 25.08.2014 US 
(540) 

  

(531) A3.4.2; A1.1.10; A1.1.2 
(731) BONGARDS' CREAMERIES   (US) 

13200 County Road 51, Bongards, 
Minnesota 55368, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia cho thực phẩm dùng trong sản xuất thực phẩm - cụ thể: protein từ 
nước sữa dùng trong sản xuất nước uống dinh dưỡng, chất phụ gia hóa học dùng trong sản 
xuất thực phẩm và thức ăn cho động vật: cụ thể: nước sữa tách protein được sử dụng thay 
thế nước sữa trong thực phẩm và thức ăn cho động vật, chất phụ gia hóa học bao gồm hỗn 
hợp protein dùng trong sản xuấl thực phẩm và thức ăn cho động vật. 
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Nhóm 05: Chất bổ sung protein từ nước sữa chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng, chất 
bổ sung cho thức ăn cho động vật, chất bổ sung ăn kiêng bao gồm protein từ nước sữa, để 
cho thêm vào nước uống dinh dưỡng.  

 

Nhóm 29: Pho mát: pho mát đã qua chế biến: pho mát kem, bơ, váng sữa sấy khô, nước 
sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông). 

 

 
(210) 4-2014-23366 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(731) OSOTSPA CO., LTD.   (TH) 

348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống chứa chất điện phân: đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể, 
nước uống dùng khi tập thể thao, đồ uống không chứa cồn: nước hoa quả, nước ép trái 
cây; xi-rô và chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2014-23368 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

in bao bì và quảng cáo Nhật 

Việt  (VN) 

151 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 
để uống, Xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2014-23369 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

in bao bì và quảng cáo Nhật 

Việt   (VN) 

151 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 
để uống, Xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2014-23370 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Xanh cốm, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

in bao bì và quảng cáo Nhật 

Việt   (VN) 

151 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà), đồ uống từ chè có ướp hương, sản phẩm chiết xuất từ chè và chế 
phẩm trên cơ sở chè.  

 

 
(210) 4-2014-23371 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.5.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Cơ sở ngoại ngữ - bồi dưỡng 

văn hóa Hồng Chuyên  (VN) 

R4-91, 92 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo, tư vấn giáo dục, thông tin giáo dục. 
 
 

(210) 4-2014-23372 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.5 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH tư vấn du học 

Song Nguyên   (VN) 

R4-92 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; tư vấn giáo dục; thông tin giáo dục.  
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(210) 4-2014-23377 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 
(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không có cồn; nước ép trái cây và 

đồ uống làm từ hoa quả không cồn; hoa quả cô đặc dùng để pha chế nước giải khát có ga 
và không có ga; xi-rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; đồ uống trên cơ sở nước 
dừa, nước dừa, nước dừa có thể uống ngay được, nước dừa [đồ uống], đồ uống không cồn 
có chứa nước dừa. 

 

 
(210) 4-2014-23379 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH phát triển và 

đầu tư Kỷ Nguyên Việt Nam  

(VN) 

Số 3, ngõ 79, đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; các sản phẩm dược phẩm; các sản phẩm thực phẩm 

chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-23380 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 15.1.13; 21.1.17 
(731) Công ty cổ phần MWORK  (VN)

Số 1, dãy Thương Nghiệp, khối 9, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy vi tính. 
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(210) 4-2014-23382 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 
LIMITED  (IN) 
8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, 
Hyderabad-500034, Andhra Pradesh, 
India 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc điều trị loét tá tràng; thuốc điều trị loét dạ dày; thuốc điều trị viêm thực 

quản trào ngược; thuốc kiểm soát hội chứng Zollinger-Ellison. 
 

 
(210) 4-2014-23384 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED  (IN) 
508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
0356, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 

 

 
(210) 4-2014-23385 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED   (IN) 
508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
0356, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 

 

 
(210) 4-2014-23386 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED   (IN) 
508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
0356, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
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(210) 4-2014-23387 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED   (IN) 

508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
0356, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 

 

(210) 4-2014-23388 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED   (IN) 

508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
0356, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 

 

 
(210) 4-2014-23389 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED   (IN) 
508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
0356, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 

 

 
(210) 4-2014-23390 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED   (IN) 
508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
0356, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
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(210) 4-2014-23391 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED   (IN) 

508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
0356, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 

 

 
(210) 4-2014-23392 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED   (IN) 

508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
0356, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 

 

 
(210) 4-2014-23393 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED   (IN) 
508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
0356, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 

 

 
(210) 4-2014-23394 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SAVA HEALTHCARE LIMITED   (IN) 
508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
0356, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
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(210) 4-2014-23395 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí Toàn 

Cầu Việt Nam  (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn dùng cho động cơ ô tô, xe máy. 
 

 
(210) 4-2014-23396 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dầu khí Toàn 

Cầu Việt Nam   (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn dùng cho động cơ ô tô, xe máy. 

 

 
(210) 4-2014-23397 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí Toàn 

Cầu Việt Nam   (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn dùng cho động cơ ô tô, xe máy. 
 

 
(210) 4-2014-23398 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1; A26.4.6 

(591) Trắng, nâu, nâu đậm, vàng nâu, đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH HEARTSHARE 

DEVELOPMENT   (VN) 

129 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chế phẩm ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-23399 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 2.1.1; A26.4.6 

(591) Trắng, nâu, nâu đậm, vàng nâu, vàng, đỏ, 

đen 

(731) Công ty TNHH HEARTSHARE 

DEVELOPMENT   (VN) 

129 Lê Quang Định, phường 14, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chế phẩm ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2014-23400 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, xanh tím than, da cam 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phuờng Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mát; bột dinh dưỡng có chứa sữa (sữa 

là chủ yếu).  
 

 
(210) 4-2014-23401 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23 

(591) Xanh tím than, xanh nước biển, xanh lá 

cây, hồng, đỏ, vàng, trắng, da cam, nâu 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh flan; bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); kem lạnh.  
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(210) 4-2014-23402 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, vàng
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phuờng Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; trà (chè); ca cao.  
 

 
(210) 4-2014-23403 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Trắng, xanh tím than, xanh lục bảo, ghi 

sáng 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; trà (chè); ca cao.  
 

 
(210) 4-2014-23404 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.2; 26.7.25 
(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh dương, xanh lá 

cây, trắng 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-23405 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 1.15.5 
(591) Đỏ, da cam, xanh lá cây, đen, trắng, 

xanh dương, xanh dương đậm 
(731) Nguyễn Thị Cho   (VN) 

24 đường Dã Tượng, khóm 2, phường 6, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Giò lụa (chả lụa). 
 

 
(210) 4-2014-23406 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 5.13.25; 5.3.20 
(591) Ghi, xám 
(731) Nguyễn Thị Bích Vân  (VN)

Số 67 ngõ 29 phố Cửa Bắc, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng; giày dép thời trang; bít tất; mũ thời trang.  
 
 

(210) 4-2014-23408 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại cầm tay; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy tính 
xách tay bộ tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và 
máy tính bảng; pin điện có thể sạc lại; thiết bị sạc pin và nạp ắc quy; bao da chuyên dụng 
dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; vỏ chuyên dụng 
dạng bao gập dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; máy 
tính  bảng; máy thu hình; các bộ phận cấu thành hệ thống âm thanh điện tử, cụ thể là, hệ 
thống âm thanh vòng; bộ thu và giải mã tín  hiệu truyền hình kỹ thuật số; đầu đọc đĩa 
DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát quang; màn hình; kính mắt ba chiều (3D); máy vi 
tính; máy in dùng cho máy vi tính; chất bán dẫn; điện thoại thông minh; các phụ kiện của 
điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng cụ thể là pin, sạc pin, cáp 
truyền dữ liệu, bộ tai nghe chụp vào tai có mi-cờ-rô, bộ tai nghe gắn vào lỗ tai, sạc pin 
dùng trong ô tô, bộ dụng cụ hỗ trợ rảnh tay và cúc bấm trên bao da được thiết kế phù hợp 
cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng, bút dùng cho màn hình 
cảm ứng, trạm kết nối thiết bị ngoại vi dùng để kết nối với các thiết bi âm thanh khác 
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(một loại thiết bi kết nối chuyên dụng dùng cho máy tính và các thiết bị điện tử), miếng 
dán bảo vệ màn hình dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng 
và loa có thể mang đi được; thẻ nhớ; bộ chỉnh lưu; dây cáp USB.  

 

 
(210) 4-2014-23409 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea    

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại cầm tay; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy tính 
xách tay bộ tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và 
máy tính bảng; pin điện có thể sạc lại; thiết bị sạc pin và nạp ắc quy; bao da chuyên dụng 
dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; vỏ chuyên dụng 
dạng bao gập dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; máy 
tính  bảng; máy thu hình; các bộ phận cấu thành hệ thống âm thanh điện tử, cụ thể là, hệ 
thống âm thanh vòng; bộ thu và giải mã tín hiệu truyền hình kỹ thuật số; đầu đọc đĩa 
DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát quang; màn hình; kính mắt ba chiều (3D); máy vi 
tính; máy in dùng cho máy vi tính; chất bán dẫn; điện thoại thông minh; các phụ kiện của 
điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng cụ thể là pin, sạc pin, cáp 
truyền dữ liệu, bộ tai nghe chụp vào tai có mi-cờ-rô, bộ tai nghe gắn vào lỗ tai, sạc pin 
dùng trong ô tô, bộ dụng cụ hỗ trợ rảnh tay và cúc bấm trên bao da được thiết kế phù hợp 
cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng, bút dùng cho màn hình 
cảm ứng, trạm kết nối thiết bị ngoại vi dùng để kết nối với các thiết bi âm thanh khác 
(một loại thiết bị kết nối chuyên dụng dùng cho máy tính và các thiết bị điện tử), miếng 
dán bảo vệ màn hình dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng 
và loa có thể mang đi được; thẻ nhớ; bộ chỉnh lưu; dây cáp USB. 

 

 
(210) 4-2014-23410 (220) 30.09.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Văn Tuyết Phụng  (VN) 

336 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng thời trang quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện thời trang.  
 

 
(210) 4-2014-23411 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A25.7.7; A26.11.12 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Như Hồng  (VN) 

Số 3, xóm Chi, phường 10, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán 
lẻ; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác). 

 

 
(210) 4-2014-23412 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; A6.19.9; 25.5.3 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH Tân Sao Việt  

(VN) 

Số nhà 164B phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bình bơm thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất nông nghiệp; mua bán máy 
đào, máy xúc, máy ủi dùng trong hoạt động xây dựng và công nghiệp; mua bán máy móc, 
công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng, công trình; mua bán dầu, 
mỡ, nhờn.  

 

 
(210) 4-2014-23413 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; A25.7.7 
(591) Xanh, vàng, tím 
(731) Công ty cổ phần Yến Ngọc  

(VN) 

Tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu ngô; rượu táo; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn được 

pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; đồ uống hoa quả có cồn.  
 

 
(210) 4-2014-23414 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH giải pháp công 

nghệ đồ họa SOLUCA  (VN) 

A4 khu nhà quân đội, số 18 Phan Văn 
Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế công nghiệp; thiết kế 
đồ họa nghệ thuật; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính. 
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(210) 4-2014-23415 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh dương, đỏ hồng 
(731) Công ty TNHH giải pháp công 

nghệ đồ họa SOLUCA  (VN) 

A4 khu nhà quân đội, số 18 Phan Văn 
Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế công nghiệp; thiết kế 

đồ họa nghệ thuật; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2014-23418 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ sẫm, vàng sậm 
(731) Công ty TNHH Đại Việt Châu ¸  

(VN) 

Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Các loại bia: bia lon, bia chai, bia hơi; các loại nước giải khát có ga, không ga; 

nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết.  
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại bao bì, vỏ bọc, các loại bia, nước giải khát, nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2014-23419 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Đại Việt Châu ¸  

(VN) 

Khu 07, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Các loại bia: bia lon, bia chai, bia hơi; các loại nước giải khát có ga, không ga; 

nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết. 
 

Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại bao bì, vỏ bọc, các loại bia, nước giải khát, nước khoáng. 
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(210) 4-2014-23420 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.13; 26.4.2; 1.15.24; 2.9.18; 
2.9.14 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá mạ, đen 
(731) Công ty TNHH Kinh Bố  (VN)

58/11 Trương Văn Thành, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe xúc đào, xúc lật, xe thang nâng người, xe cẩu.  
 

Nhóm 40: Xử lý nước; xử lý rác thải; hủy rác thải; tái chế rác thải và bã cặn.  
 

 
(210) 4-2014-23421 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Thị 

Kim Yến  (VN) 

111 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2014-23422 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Công ty cổ phần BIVITECH  

(VN) 

Số 9 ngõ 235 đường Trung Văn, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm sinh học không dùng trong mục đích y 
tế hoặc thú y; phân ủ, phân trộn; chế phẩm cấy vi sinh vật không dùng cho ngành y và thú 
y; chế phẩm phân bón; phân lân. 

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; bột dùng cho mục đích dược 
phẩm; đồ uống y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; men dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thức ăn gia 
súc; men cho thức ăn động vật; cám tăng trọng vật nuôi. 
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(210) 4-2014-23423 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; A3.7.24; A16.3.5 
(591) Da cam; nâu; trắng 
(731) Công ty TNHH CASTING Việt 

PNP  (VN) 

Số 78, tổ 4 phố Yên Lãng, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức trình diễn; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp 
tiện ích giải trí. 

 

 
(210) 4-2014-23426 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.11; A5.7.22; 1.15.23 
(591) Trắng, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Hoàng Phương  (VN) 

Thôn Đường Yên, xã Xuân Nén, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo nước ép trái cây.  
 

 
(210) 4-2014-23427 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.3; 5.9.19; 25.5.2 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh tím, nâu 

đỏ, nâu đỏ nhạt 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Hoàng Phương  (VN) 

Thôn Đường Yên, xã Xuân Nén, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành (thay thế sữa); sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo sữa đậu nành (thay thế sữa), sữa và các 
sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2014-23428 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.11; 25.5.25; A16.1.11; 
16.1.7 

(591) Đen, vàng 
(731) Nguyễn ánh Phước  (VN) 

26 Vạn Thủy Tú, khu phố 6,  Đức Thắng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong kinh doanh và thương 
mại; hoạt động văn phòng. 

 

 
(210) 4-2014-23429 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 25.5.25; A20.1.3 
(591) Xanh dương, cam nhạt, xám, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết kế thương hiệu Sài Gòn  

(VN) 

238/29 Bạch Đằng, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2014-23430 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Thị Xiêm  (VN) 

1018/18 tỉnh lộ 43, khu phố 1, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh. 
 

Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải. 
 

 
(210) 4-2014-23431 (220) 01.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 26.13.25 

(591) Xanh da trời, xanh nõn chuối, cam, hồng 
đậm 

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN)

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính. 

 
Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi ghép hình gấu bông, 
gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí, sản 
xuất phim, trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet, thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2014-23432 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Minh Phương Thịnh  (VN) 

66 Võ Văn Tần, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính. 

 
Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi ghép hình; gấu bông, 
gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim, trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải tri truyền hình; xuất 
bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2014-23434 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Trung Mai  (VN) 

135/30 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm, khăn rửa mặt, khăn lau tay (bằng vải); khăn ăn (bằng vải). 
 
 

(210) 4-2014-23435 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Hằng  (VN) 

Số 45 đường Hoa Sữa 1, khu đô thị 
Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dùng cho trẻ em; si rô dùng cho mục đích dược phẩm, thuốc bổ. 
 

Nhóm 29: Sữa; sữa chua; sữa ong chúa (dùng làm thực phẩm cho người). 
 

Nhóm 30: Mật ong; chè (trà). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán: thực phẩm dùng cho trẻ em, si rô dùng 
cho mục đích dược phẩm, thuốc bổ, sữa, sữa chua, sữa ong chúa (dùng làm thực phẩm cho 
người), mật ong, chè (trà). 

 
 

(210) 4-2014-23436 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại CTM  (VN) 

Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu lao động. 
 

 
(210) 4-2014-23437 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Lê Mai Hương  (VN) 

Nhà 1H, Viện Khoa học và công nghệ 
Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-23438 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.9.1 
(591) Xanh lá, vàng cam 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Vĩnh Nhật Quang  (VN)

Tầng 3, 278 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
06, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-23439 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty giấy Việt Pháp (TNHH)  

(VN) 

Đống Cao, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn giấy; giấy vệ sinh; túi giấy. 
 

 
(210) 4-2014-23440 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, đen 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng Vĩnh 

Phát  (VN) 

284 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động các loại. 
 
 

(210) 4-2014-23441 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 
(731) Đào Văn Thuận  (VN) 

Số 33 đường Phan Đình Phùng, phường 
Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép (dùng ép nước hoa quả); máy xay (dùng xay hoa quả và thực phẩm). 
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Nhóm 11: Bếp nấu các loại gồm: bếp gas, bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại (dùng trong 
nhà bếp); thiết bị làm nóng, lạnh nước chạy bằng điện; nồi cơm điện, lò nướng (lò vi 
sóng); máy hút mùi (dùng trong nhà bếp). 

 

 
(210) 4-2014-23443 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH âm thanh 

Aptronics  (VN) 

193C1 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm, thiết bị chơi nhạc, tái tạo âm 
thanh chất lượng cao. 

 

 
(210) 4-2014-23444 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH âm thanh 

Aptronics  (VN) 

193C1 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm, thiết bị chơi nhạc, tái tạo âm 
thanh chất lượng cao. 

 

(210) 4-2014-23445 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH âm thanh 

Aptronics  (VN) 

193C1 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm, thiết bị chơi nhạc, tái tạo âm 
thanh chất lượng cao. 
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(210) 4-2014-23446 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH âm thanh 

Aptronics  (VN) 

193C1 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm, thiết bị chơi nhạc, tái tạo âm 
thanh chất lượng cao. 

 

 
(210) 4-2014-23447 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23448 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23449 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-23450 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-23451 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd. 

(VN) 

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 
 

(210) 4-2014-23452 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 
 

(210) 4-2014-23453 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-23454 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-23455 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2014-23456 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2014-23457 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 
 

(210) 4-2014-23458 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 
 

(210) 4-2014-23459 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2014-23460 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  
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(210) 4-2014-23461 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2014-23462 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Robinson 

Pharma USA   (VN) 

63A Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-23463 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Robinson 

Pharma USA    (VN) 

63A Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-23464 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hường   (VN) 

013 Lô R C/C Nguyễn Kim, phường 7, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; đầu đọc đĩa; âm-pli; đầu máy karaôkê.  
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(210) 4-2014-23465 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Máy tính 

Chất lượng Việt  (VN) 

Thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp, máy biến thế, chấn lưu điện tử, thiết bị đóng ngắt điện tự động 

(automat). 
 

 
(210) 4-2014-23466 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.1 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

tổng hợp Việt SOUL  (VN) 

Số 40 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng 
Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-23467 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần Tường Ân Gia 

Lai  (VN) 

111 Bà Triệu, phường Phù Đổng, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép. 

 

 
(210) 4-2014-23468 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 

Lô D5A Tân Kiên - Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-23469 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Seaphaco   (VN) 

334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-23470 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-23471 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM    (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-23472 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM    (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-23473 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-23474 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam    (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-23475 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam  (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23476 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 

Nam   (VN) 

Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-23477 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An  (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-23478 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An   (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-23479 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An   (VN) 

Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23481 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.9; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, xanh thẫm 
(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn Đông Ngàn  (VN) 

Tầng 2, tháp A tòa nhà Sky city, 88 Láng 
Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn pháp luật; tư 

vấn sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ trọng tài phân xử. 
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(210) 4-2014-23482 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.1; A5.3.13; A5.3.15; A17.3.2 
(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn Đông Ngàn   (VN) 

Tầng 2, tháp A tòa nhà Sky city, 88 Láng 
Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn pháp luật; tư 
vấn sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ trọng tài phân xử. 

 
 

(210) 4-2014-23483 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) APPAREL GROUP (HONG KONG) 

LIMITED  (HK) 
Flat/RM 712B 7/F New East Ocean 
Centre, 9 Science Museum Road, TST 
East KL, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm.  
 

Nhóm 14: Kim loại quý (dạng thô hoặc bán thành phẩm); đồ trang sức.  
 

Nhóm 18: Da thuộc; túi xách tay; đồ du lịch cụ thể là ba lô, túi dùng ở bãi biển, va li, túi 
du lịch. 

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục), đồ đi chân (trang phục) và đồ đội đầu (trang phục). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ, bao gồm cả bán buôn và bán lẻ trực tuyến cho các 
sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể và các sản phẩm chăm sóc cá 
nhân khác, kính râm, kính đeo mắt, đồ trang sức, đồ trang sức giả và đồng hồ đeo tay, túi 
xách, túi xách tay, ví bỏ túi, ví cầm tay, ba lô, va li, các sản phẩm bằng sợi lanh và sợi 
khác sử dụng cho mục đích gia đình, quần áo, phụ kiện cho quần áo, đồ đội đầu và đồ đi 
chân. 

 

 
(210) 4-2014-23484 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.7.3; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ CM Việt Nam  (VN) 

Số 16, ngõ 54, đường Trung Văn, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-23485 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Công Tiến  (VN) 

Số 2/1 đường Kim Trà, phường Tứ Hạ, 
thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm mút, đệm lò xo, đệm bông gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ chăn, vỏ đệm. 
 
 

(210) 4-2014-23490 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Sinh 

Thành Phát  (VN) 

267 đường Tân Sơn, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa; loa; âm ly; ống nói (micrô); ti vi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đầu đĩa, loa, âm ly, ống nói (micrô), ti vi. 
 
 

(210) 4-2014-23491 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Anh 

ngữ Newstar  (VN) 

159 Phong Định Cảng, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ về giáo dục và giảng dạy; tổ chức các cuộc 
thi (giáo dục hoặc giải trí); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); trường 
mẫu giáo; dịch thuật.  

 

 
(210) 4-2014-23492 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) CO & COM CO., LTD.  (KR) 
(Nonhyeon-dong) 6F., 67-16, Nonhyeon-
ro 149-gil, Gangnam-gu, SEOUL, 
REPUBLIC OF KOREA 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 25: áo nịt ngực (áo lót); quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; váy ngủ; quần lót; quần tất 
(quần bó sát người che hông, chân và bàn chân của phụ nữ); áo may ô cho nam giới; quần 
áo ngủ; váy trong (quần áo lót); quần áo mặc bên trong; áo lót (áo mặc bên trong áo sơ 
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mi); áo sơ mi mặc trong lễ phục; áo sơ mi; áo len dài tay; áo thun không tay (áo ba lỗ của 
phụ nữ); áo phông ngắn tay; tất dài; khăn quàng cổ; ca vát; yếm; áo nịt ngoài. 

 
 

(210) 4-2014-23494 (220) 01.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 24.9.1; 1.3.1; 25.12.1; 25.1.6; 25.1.9 

(591) Vàng, tím, đen, trắng 
(731) CLUB V HOLDINGS PTE LTD  (SG) 

724A Geylang Road, Singapore 389635 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ giải trí về âm nhạc; cung cấp dịch 
vụ karaoke; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ] (giải trí); câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban 
đêm [giải trí]; dịch vụ vũ trường; dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ; cung cấp dịch vụ giải trí 
trực tiếp và thu sẵn, cụ thể là cung cấp các buổi biểu diễn trực tiếp, cung cấp buổi biểu 
diễn trực tiếp của ban nhạc, cung cấp nhạc thu sẵn và cung cấp trình diễn nhạc thu sẵn; 
quản lý dịch vụ giải trí; dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải 
trí]. 

 

 
(210) 4-2014-23495 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA  (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm cho xe cộ; mũ bảo hiểm cho xe máy, xe tay ga (xe scutơ), xe máy 
có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, xe máy ba bánh, xe tay ga (xe scutơ) có ba 
bánh và xe máy ba bánh có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng. 

 
 

(210) 4-2014-23496 (220) 01.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10; 7.15.6; A14.7.16

(591) Đen, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất máy 

công nghiệp Tiến Đạt  (VN) 

942 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt giấy, dao công nghiệp. 
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(210) 4-2014-23497 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 

Đức  (VN) 

Số 105, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2014-23498 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) TASAKI & CO., LTD.  (JP) 
3-2, 6-chome, Minatojima Nakamachi, 
Chuo-ku, Kobe 650-0046 Japan 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 14: Platin (bạch kim) [kim loại]; hợp kim của kim loại quí; kim loại quý dạng thô 

hoặc bán thành phẩm; ngọc trai [đồ trang sức, đồ châu báu]; kim cương; hạt dùng để làm 
đồ trang sức; đồ trang sức; đồ trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức]; đồ trang sức làm bằng 
đá quý nhân tạo; đá quý dạng bán thành phẩm và đồ giả đá quý; đá quý dạng thô; đá bán 
quý; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ trang sức có tráng men [đồ kim 
hoàn]; vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; trâm gài đầu [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; dây chuyền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; cái móc cài (clasp) dùng cho đồ trang sức; kẹp cài ca vát; chuỗi hạt [đồ trang sức, 
đồ kim hoàn]; khuy măng sét; nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; hoa tai; đồ trang trí cho 
mũ bằng kim loại quý; ghim cài ca vát; trái tim bằng kim loại quý có thể lồng ảnh, đeo ở 
cổ [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; mặt dây chuyền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; vương miện 
[đồ trang sức, đồ kim hoàn]; lắc chân [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; huy hiệu bằng kim loại 
quý; ghim cài để trang sức; cái ghim [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; hộp đựng đồ trang sức 
[hộp nhỏ]; vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang giả rẻ tiền]; tượng nhỏ bằng kim loại quí; 
tượng bằng kim loại quí; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đeo của đồng hồ đeo tay; bộ phận 
chuyển động của đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; khóa của dây đeo của đồng hồ đeo tay; đồ 
trang trí cho túi bằng kim loại quý; đồ trang trí cho túi nhỏ bằng kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2014-23499 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật sinh 

học Mekong  (VN) 

460/C2.20 Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; phụ gia thức ăn gia súc (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 31: Phụ gia thức ăn gia súc (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2014-23500 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật sinh 

học Mekong   (VN) 

460/C2.20 Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; phụ gia thức ăn gia súc (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 31: Phụ gia thức ăn gia súc (không dùng cho mục đích y tế).  
 

(210) 4-2014-23501 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.13.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thảo mộc Phương Đông  (VN) 

Số 23 đường Quách Văn Tuấn, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 
dầu xả tóc, nước hoa, kem ngừa mụn, son môi, màu mắt, kem chống nắng, sữa rửa mặt, 
kem trị nám, kem làm mờ vết thâm, kem ủ tóc, kem ngăn ngừa lão hóa da, kem tẩy tế bào 
chết, kem làm se khít lỗ chân lông, viên uống làm trắng da.  

 

 
(210) 4-2014-23502 (220) 01.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A17.2.2; A26.11.8; 25.1.25; 5.13.25 

(591) Trắng, hồng đậm 
(731) Nguyễn Thị Hải Triều  (VN)

Tổ 8, khóm I, thị trấn Chi Lăng, huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An Giang  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem dưỡng da 
(mỹ phẩm); kem chống nắng (mỹ phẩm).  
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 
dầu xả tóc, nước hoa, kem ngừa mụn, son môi, màu mắt, kem chống nắng, sữa rửa mặt, 
kem trị nám, kem làm mờ vết thâm, kem ủ tóc, kem ngăn ngừa lão hóa da, kem tẩy tế bào 
chết, kem làm se khít lỗ chân lông, viên uống làm trắng da.  

 
 

(210) 4-2014-23503 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A26.11.13; 1.15.24 
(591) Trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại nhựa Kim Tường  

(VN) 

1008A-1008B Âu Cơ, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép, giày cao cổ, giày thể thao, giày khiêu vũ, giày trượt tuyết, 
gót giày, đế giày dép, mũi giày, dây buộc giày, miếng lót giày, quần áo may sẵn.  

 

 
(210) 4-2014-23505 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Hai Bửng  (VN) 

367 Tô Hiến Thành, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn rửa; bồn tắm; vòi nước; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; buồng vệ sinh. 
 

Nhóm 19: Gạch; đá; xi măng; ngói cong; ngói không bằng kim loại; tấm gỗ lát.  
 

 
(210) 4-2014-23506 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) NANNING NANBEI MOTIVE POWER 

CO., LTD.  (CN) 
No.11-1, Wuyi Middle Road, Nanning 
City, Guangxi, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gia công gỗ; máy bào.  
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(210) 4-2014-23507 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) OU HAIQING  (CN) 

RM 602, Building 1, Huayuan 
Community, Park Road, Shanwei City, 
Guangdong, China 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: áo choàng ngoài; quần dài; giày; giày cao cổ; dép; mũi giày dép.  
 

 
(210) 4-2014-23508 (220) 01.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A5.5.20; 24.9.1 

(731) Dương Thị Quỳnh Trâm  (VN)

45 Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23509 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là: cung cấp các tài liệu giáo dục trực tiếp, trực tuyến 
và tài liệu in sẵn qua các lớp học, hội nghị chuyên đề, hội thảo và trang web cung cấp các 
thông tin trong lĩnh vực dinh dưỡng và các nguyên nhân và cách điều trị suy dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2014-23511 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 

P208-E2, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm có sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 
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(210) 4-2014-23512 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 

Việt Nam   (VN) 

Lô 11 - C7 khu đô thị mới Đại Kim - 
Định Công, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho trẻ sơ sinh. 
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm; sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 

 
(210) 4-2014-23513 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH An Phước  (VN)

ấp Long Đức 2, xã Tam Phước, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất nitơ; chế phẩm vi sinh dùng để cải thiện màu nước hoặc ổn 
định pH trong nuôi trồng thủy sản; chế phẩm sinh học dùng để cải thiện màu nước hoặc 
ổn định pH trong nuôi trồng thủy sản.  

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 

Nhóm 40: Xử lý rác thải [chuyển hóa]; tiêu hủy rác thải không độc hại.  
 

 
(210) 4-2014-23514 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.7.2; 2.7.13; A2.7.5 
(591) Xanh dương, nâu, hồng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại - xuất nhập khẩu 

Anh Lan  (VN) 

769/306 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, nhân sâm maca, nhân 
sâm Pê-ru. 
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(210) 4-2014-23515 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.3; 26.4.2 
(591) Nâu đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đối tác chiến lược Triệu Phú  

(VN) 

656/74/5 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2014-23516 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, vàng 
(731) Công ty TNHH du lịch ĐONA  

(VN) 

500 Minh Phụng, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách. 
 
 

(210) 4-2014-23517 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.7; 5.13.4; 24.1.1 
(591) Xanh nước biển, trăng, đó, trăng, hồng, 

vàng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ Nguyễn Gia Quyền  (VN) 

207/62A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Bảo vệ; bảo vệ ban đêm; vệ sĩ cho cá nhân.  
 

 
(210) 4-2014-23518 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 3.1.4; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ Đồng Nai  (VN) 

Số 208D, đường Phạm Văn Thuận, 
phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 45: Bảo vệ; bảo vệ ban đêm; vệ sĩ cho cá nhân. 
 

 
(210) 4-2014-23519 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.1.1; 5.13.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, vàng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ Đồng Nai  (VN) 

Số 208D, đường Phạm Văn Thuận, 
phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 45: Bảo vệ; bảo vệ ban đêm; vệ sĩ cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2014-23520 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh rêu, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Khánh Duy  (VN) 

241 đường 10, phường Phước Bình, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (vải, giày dép, hàng may sẵn); đại lý 

thông tin thuơng mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-23522 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Nâu đất, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết kế - xây 

dựng  và thương mại Song Gia 

Phó  (VN) 

176 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nội thất nhà ở, vật liệu xây dựng); 

đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng.  

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản. 
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Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ xây, lát.  
 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa nghệ 
thuật.  

 

 
(210) 4-2014-23523 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 
LTD.   (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 
 

(210) 4-2014-23524 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) UITOX CORPORATION   (KY) 
Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, 
George Town, Grand Cayman, Cayman 
Islands  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu [dịch vụ ngân 

hàng trên internet]; dịch vụ thu tiền; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; bảo đảm tài chính; 
dịch vụ đầu tư vốn; môi giới tuỳ chỉnh; dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ lập kế 
hoạch tài chính và tư vấn đầu tư.  

 

 
(210) 4-2014-23526 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) UITOX CORPORATION  (KY) 
Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, 
George Town, Grand Cayman, Cayman 
Islands 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế hoạt họa máy tính cho người khác; vẽ trên máy tính cho người khác; 

lập trình máy tính cho người khác; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính 
không bị nhiễm vi rút; tạo lập bản bản đồ số; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải 
xuống được (cung cấp dịch vụ trình ứng dụng); cho thuê máy chủ đặt web; tạo lập và duy 
trì tập hợp các trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; 
dịch vụ quản trị an toàn mạng; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ cho tập hợp 
các trang web của người khác; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa để đảm bảo 
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vận hành chính xác; cung cấp dịch vụ bản đồ điện tử không tải được thông qua mạng liên 
lạc. 

 

 
(210) 4-2014-23527 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 13.1.6 
(591) Xanh lá, đỏ 
(731) Công ty TNHH cách nhiệt Việt 

Thương  (VN) 

70 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Sợi khoáng cách nhiệt. 

 

 
(210) 4-2014-23530 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.1.1; 3.1.4; A3.1.24; 25.5.25; 
A11.3.3; A8.1.22 

(591) Đỏ xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh 
dương, vàng, vàng đậm, nâu, nâu đậm, 
đen, trắng bạc, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 

Hùng Phát  (VN) 

Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); chè túi lọc (trà túi lọc); cà phê; ca cao; bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2014-23531 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.7; A3.7.24; 3.7.16; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và du 

lịch lữ hành Mai Linh  (VN) 

68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi, và xe 

buýt; dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại cảng; cho thuê xe; đại lý bán 
vé máy bay. 
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(210) 4-2014-23532 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) ACTIOIL INTERNATIONAL PTE. 

LTD.  (SG) 
541 Bukit Batok Street 23#03-00 Tacam 
Industrial Building - Singapore 659546 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu, dầu nhờn, chất tẩy rửa, hóa chất, phụ gia xăng dầu. 
 

 
(210) 4-2014-23533 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A18.1.19; 18.1.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ và sản 

xuất giải pháp công nghiệp 

Quả Cam  (VN) 

11 Tản Viên, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2014-23535 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Cam, vàng, xám, đen 
(731) Công ty TNHH Lý Hải 

PRODUCTION  (VN) 

436/2 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim (nhằm mục đích giải trí và giáo dục). 
 

 
(210) 4-2014-23536 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 7.3.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần khoáng sản 

Đông á  (VN) 

03/39 đường Vạn An, phường Hưng 
Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bột đá vôi trắng. 
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(210) 4-2014-23537 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; A26.4.5; 25.7.20 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và đối ngoại Lê 

Tuấn  (VN) 

Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú 
Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da. 
 

Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt. 
 

Nhóm 24: Vải; khăn trải bàn và trải giường bằng vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và 
kim băng. 

 

 
(210) 4-2014-23538 (220) 02.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 24.9.1; A5.5.20; A5.5.21 

(731) Dương Thị Quỳnh Trâm  (VN)

45 Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán áo quần thời trang; mua bán giỏ xách, ba lô, cặp táp; mua bán giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-23539 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 18.3.21; A15.9.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần hóa dầu Đô 

Việt  (VN) 

Số 8, ngõ 142, đường Ngô Gia Tự, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán ắc quy và pin các loại; đại lý phân phối ắc quy và pin các loại.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ về ắc quy và pin cụ thể là: kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, sạc, cứu hộ 
và lắp đặt ắc quy và pin. 
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(210) 4-2014-23540 (220) 02.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 2.5.6; A2.5.17 

(591) Đỏ, tím, xanh cửu long, vàng cam, trắng, 
xanh lá cây 

(731) Phạm Mạnh Hùng   (VN) 

Số 98 Trương Công Định, phường Yết 
Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ chơi cho trẻ em; giới thiệu trưng bày sản phẩm; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; đại lý thông 
tin thương mại; quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2014-23541 (220) 02.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A3.7.24; 3.7.21; 9.3.1; A9.3.5 

(591) nâu đậm, nâu nhạt, vàng, xanh dương, 
xanh lá cây 

(731) Phạm Mạnh Hùng   (VN) 

Số 98 Trương Công Định, phường Yết 
Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ chơi cho trẻ em; giới thiệu trưng bày sản phẩm; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; đại lý thông 
tin thương mại; quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2014-23542 (220) 02.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A2.5.17; 2.5.6 

(591) Tím, xanh dương, vàng, hồng, trắng 
(731) Phạm Mạnh Hùng   (VN) 

Số 98 Trương Công Định, phường Yết 
Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ chơi cho trẻ em; giới thiệu trưng bày sản phẩm; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; đại lý thông 
tin thương mại; quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2014-23543 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thời trang Lê Nguyễn  (VN) 

Số 58, ngõ 72, Tôn Thất Tùng, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Cà vạt; thắt lưng; áo vét; quần áo, trang phục; giày. 
 

 
(210) 4-2014-23544 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Trí Tân Vạn Phát  

(VN) 

211/16 Lý Thái Tông, phường Hiệu Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23545 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH giao nhận hàng 

hải Toàn Cầu  (VN) 

Số 185 phố Chùa Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kê khai hải quan. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận bằng đường không, đường biển và đường bộ. 
 

 
(210) 4-2014-23546 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, xám 

(731) Phạm Tuấn Anh  (VN) 

P4 A17 tập thể Nguyễn ái Quốc, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện. 
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(210) 4-2014-23547 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy Diễm  (VN)

Số 115, Nguyễn Trãi, khóm 3, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); thắt lưng quần áo (dây nịt) dùng cho trang phục 
thời trang; ca vát; vớ (tất). 

 
 

(210) 4-2014-23549 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 3.7.17; A26.4.24 
(591) Đen, vàng, trắng, cam 
(731) Hồ Trần Thiện Mỹ  (VN) 

68 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật phẩm phong thủy bằng thủy tinh, gỗ, đá, kim loại, kim loại quý, 
sành sứ; mua bán sách, báo, tạp chí liên quan đến xem tử vi, xem phong thủy, địa lý. 

 
 

(210) 4-2014-23550 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.25; A2.3.16 
(591) Đen, đỏ 
(731) Võ Thị Thu Sương  (VN) 

59 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; va li.  
 
 

(210) 4-2014-23551 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A2.1.16; 2.1.25 
(591) Đen, đỏ 
(731) Võ Thị Thu Sương   (VN) 

59 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; va li.  
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(210) 4-2014-23552 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Việt Long  (VN)

Khu An Phát, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-23553 (220) 22.05.2013 

(641) 4-2013-10312 (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY 
LIMITED   (TH) 
Berli Jucker House, 99 Soi Rubia 
Sukhumvit 42 Road, Phrakanong, 
Klongtoey Bangkok 10110 Thailand  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc - thô hoặc bán thành phẩm và da giả; da động vật, da chưa thuộc; bộ 
da lông thú: sản phẩm bằng các vật liệu kể trên cụ thể là: vali (hành lý), túi đựng quần áo 
dùng khi đi đu lịch, ví tiền, ô và ô che nắng, roi da, roi ngựa và yên cương.  

 

Nhóm 22: Lưới mắt cáo (không bằng kim loại); dây thừng (không bằng kim loại), lều trại 
(mang đi được); dây bện; mái che bằng vải bạt; vái dầu; buồm; bao tải và túi (bằng vải 
dùng để bao gói) không xếp vào các nhóm khác; vật liệu lót và vật liệu nhồi độn (không 
bằng cao su hoặc chát dẻo); sợi dệt dạng thô.  

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ (dùng trong ngành dệt).  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), áo choàng ngoài 
làm bằng da lông thú (quần áo), mũ; áo vét (quần áo), bít tất, ngắn cổ, quần áo dùng ở bãi 
biển, áo sơ mi, quần lót.  

 

Nhóm 27: Tấm thảm, thảm dầy trải sàn, chiếu thảm và thảm chùi chân, thảm cỏ nhân tạo; 
vải sơn lát sàn nhà và các vật liệu trải sàn khác (tấm phủ sàn), bức trướng treo tường, 
không bằng sợi dệt.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ môi giới bảo hiểm, dịch vụ tài chính 
dịch vụ tiền tệ (dịch vụ tài chính).  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu cụ thể là: xử lý chống cháy cho vải - xử lý kim loại, xử lý 
giấy xử lý rác thải (chuyển hóa), may quần áo, dịch vụ may, dịch vụ in, cắt may da lông 
thú theo yêu cầu; gia công lông thú.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2014-23554 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY 
LIMITED    (TH) 
Berli Jucker House, 99 Soi Rubia 
Sukhumvit 42 Road, Phrakanong, 
Klongtoey Bangkok 10110 Thailand   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc - thô hoặc bán thành phẩm và da giả; da động vật, da chưa thuộc; bộ 
da lông thú: sản phẩm bằng các vật liệu kể trên cụ thể là: vali (hành lý), túi đựng quần áo 
dùng khi đi đu lịch, ví tiền, ô và ô che nắng, roi da, roi ngựa và yên cương. 

 

Nhóm 22: Lưới mắt cáo (không bằng kim loại); dây thừng (không bằng kim loại), lều trại 
(mang đi được); dây bện; mái che bằng vải bạt; vái dầu; buồm; bao tải và túi (bằng vải 
dùng để bao gói) không xếp vào các nhóm khác; vật liệu lót và vật liệu nhồi độn (không 
bằng cao su hoặc chát dẻo); sợi dệt dạng thô. 

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ (dùng trong ngành dệt). 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), áo choàng ngoài 
làm bằng da lông thú (quần áo), mũ; áo vét (quần áo), bít tất, ngắn cổ, quần áo dùng ở bãi 
biển, áo sơ mi, quần lót. 

 

Nhóm 27: Tấm thảm, thảm dầy trải sàn, chiếu thảm và thảm chùi chân, thảm cỏ nhân tạo; 
vải sơn lát sàn nhà và các vật liệu trải sàn khác (tấm phủ sàn), bức trướng treo tường, 
không bằng sợi dệt. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ môi giới bảo hiểm, dịch vụ tài chính 
dịch vụ tiền tệ (dịch vụ tài chính). 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu cụ thể là: xử lý chống cháy cho vải - xử lý kim loại, xử lý 
giấy xử lý rác thải (chuyển hóa), may quần áo, dịch vụ may, dịch vụ in, cắt may da lông 
thú theo yêu cầu; gia công lông thú. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2014-23555 (220) 02.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.7.3; 25.1.25; 26.1.2 

(591) Vàng, trắng, đỏ, ghi 
(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

Ba Lô Hà Nội  (VN) 

Số 27 Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch. 
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(210) 4-2014-23556 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH du lịch quốc tế 

Châu á Thái Bình Dương  (VN) 

Tầng 1, số 5 Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách; đại lý giao nhận hàng hóa trong 

nước và quốc tế; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; đại lý bán vé máy bay.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 
 

(210) 4-2014-23557 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2014-23558 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá 
(731) Công ty TNHH BOOMBIKE Việt 

Nam  (VN) 

Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang 
Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe cộ chạy bằng điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 

(210) 4-2014-23560 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) HUSAN INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TH) 
71 Bangkruay Road, Bangkruay, 
Nonthaburi 11130, Thailand 

(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy khắc trổ; máy xay; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ 
công; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt 
đất; màng chắn của máy bơm; bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; máy bơm; bơm (bộ phận 
của máy móc, máy hoặc động cơ); bơm chân không (máy móc); dụng cụ (bộ phận của 
máy).  

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí cho xe cộ, thiết bị điều hòa không khí, hệ thống điều 
hòa không khí, thiết bị làm lạnh không khí, quạt gió (điều hòa không khí), quạt điện dùng 
cho cá nhân, quạt (bộ phận của hệ thống điều hòa không khí), bơm nhiệt.  

 
 

(210) 4-2014-23561 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Vàng cam 
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

và xuất nhập khẩu An Phát  

(VN) 

Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh; vòi 
nước; thiết bị phòng tắm. 

 

 
(210) 4-2014-23562 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Phạm S   (VN)

35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống. 
 
 

(210) 4-2014-23563 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Phạm S    (VN)

35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng   

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống. 
 

 
(210) 4-2014-23564 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Phạm S    (VN)

35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng   

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống. 
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(210) 4-2014-23565 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Phạm S  (VN)

35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống. 

 

 
(210) 4-2014-23566 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Phạm S   (VN)

35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống. 

 

 
(210) 4-2014-23567 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH may Ngân Anh  

(VN) 

Xóm Chùa, thôn Tự Khoát, phường Ngũ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, cặp sách, cặp học sinh, túi du lịch, vali du lịch, ô che mưa nắng.  
 

Nhóm 24: Vỏ chăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ đệm, khăn lau mặt bằng vải, khăn mùi xoa 
bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo, mũ, khăn trùm đầu, giầy, dép, bít tất. 

 

 
(210) 4-2014-23568 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.7.25; A26.11.12 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH gia công lắp 

ráp điện - điện tử Thuận An  

(VN) 

Số 55 Phan Ngọc Tòng, phường 2, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa DVD, ổ đĩa máy vi tính, loa, amply.  
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(210) 4-2014-23569 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9 
(731) Hộ kinh doanh Nguyến Tấn 

Tài  (VN) 

690 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, vali.  
 

 
(210) 4-2014-23570 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, tím đen, xám, nâu 
(731) Hộ kinh doanh cầu vồng  (VN)

Số 7 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-23571 (220) 02.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.7.3; A1.1.10; 26.1.1; 5.3.20; 25.1.25 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương, tím 
(731) Lê Thị Minh Châu  (VN) 

Thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, huyện Phú 
Ninh, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm (mì quảng) do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2014-23572 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ Di 

Động Việt  (VN) 

75/35 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông.  
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(210) 4-2014-23573 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

đầu tư thương mại Sông Hồng  

(VN) 

Thôn Tiền Phong, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-23574 (220) 02.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.1.25; 3.3.1; 24.1.1; 4.3.9 

(591) Xanh da trời đậm, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

EVERLIGHT  (VN) 

300 Nguyễn Thiện Thuật, phường, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy tiếng Anh.  
 
 

(210) 4-2014-23575 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Vàng, đỏ, lam 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

sơn Hà Nội  (VN) 

Số 44 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại. 
 
 

(210) 4-2014-23576 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.6; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

sơn Hà Nội  (VN) 

Số 44 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại. 
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(210) 4-2014-23577 (220) 02.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A11.3.7; 3.9.16 

(591) Đỏ, xanh, cam 
(731) Nguyễn Hải Bình  (VN) 

86 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-23579 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.6; 5.3.20 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH phân bón Mai 

Vàng  (VN) 

Số 1118, lầu 11 tòa nhà Bình Trị Đông B, 
đường 17A, khu phố 14, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-23580 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 7.3.11; 6.1.2 
(591) Đen, xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Han Bi  

(VN) 

18 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
 

 
(210) 4-2014-23581 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

phát triển Đức Tân  (VN) 

22A Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2014-23583 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.3; 2.9.1; A11.3.7 
(591) Vàng, trắng, xanh lá, xanh dương, cam, 

đỏ, tím, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại Gạo 

Hoa Lúa  (VN) 

Số 84/1 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2014-23584 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.5.2; A26.11.13 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần in & bao bì 

Thái Bình Dương  (VN) 

33/4A Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bản in khắc; bản kẽm để in, bản in đúc; tem niêm phong; phiên bản đồ hoạ; ấn 

phẩm; lớp phủ dùng cho ngành in, không bằng vải; xuất bản phẩm dạng in; tờ quảng cáo, 
tờ rao hàng. 

 
Nhóm 22: Túi [bao tải] để vận chuyển và lưu giữ các nguyên vật liệu để rời. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì. 

 

 
(210) 4-2014-23585 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2014-23587 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.21; A3.7.24; 3.7.7; 26.4.1; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Sếu Việt  (VN) 

Quốc lộ 80, ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích sinh trưởng cây trồng.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt ốc. 

 
 

(210) 4-2014-23589 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.4.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Hoa Mặt Trời  (VN) 

258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính.  
 

Nhóm 41: Xuất bản sách và tạp chí; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử. 

 
 

(210) 4-2014-23590 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.4; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, đen, đỏ 
(731) 1. Lê Kim Nga  (VN) 

22C đường số 12, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Lê Mỹ Phương  (VN) 

56/17 Thích Quảng Đức, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu cù là. 
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(210) 4-2014-23593 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại kỹ thuật Trung 

Đông  (VN) 

58/16 đường Thành Thái, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị camera quan sát, báo trôm, báo cháy. 
 

 
(210) 4-2014-23594 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Cường Phú  (VN) 

Số 30B, ngõ 477, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2014-23595 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 

Số 11, đường Công Nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23596 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23597 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23598 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23599 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-23600 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-23601 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-23602 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-23603 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23604 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23605 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23606 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-23607 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 

Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-23609 (220) 02.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540)   

(591) Xanh, trắng 
(731) Nguyễn Việt Cường  (VN) 

Tổ 8 Việt Hưng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục).  
 
 

(210) 4-2014-23610 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SWISS PHARMA INTERNATIONAL 
AG   (CH) 
Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, 
Switzerland  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm và chất ăn kiêng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người; chế phẩm diệt sâu bọ; chất diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2014-23611 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SWISS PHARMA INTERNATIONAL 
AG  (CH) 
Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, 
Switzerland  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm và chất ăn kiêng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người; chế phẩm diệt sâu bọ; chất diệt nấm. 
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(210) 4-2014-23612 (220) 02.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 8.7.5; 26.4.2; 4.5.2; 2.9.8 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, nâu, da cam, xanh 

lá cây, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN   (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 

mì sợi; mì ống; bánh phở; bún.  
 

 
(210) 4-2014-23613 (220) 02.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 8.7.5; 26.4.2; 4.5.2; 2.9.8 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, nâu, da cam, xanh 

lá cây, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 

mì sợi; mì ống; bánh phở; bún.  
 

 
(210) 4-2014-23614 (220) 02.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.2
(591) Tím hồng, vàng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tàu Hũ HAT  (VN) 

53 Thống Nhất, khu phố 3, phường Bình 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê, quán ăn tự phục vụ; cửa hàng bán đồ ăn 

nhanh.  
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(210) 4-2014-23615 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Cam, đen, đỏ, tím, xanh dương, xanh lá 

cây 
(731) Công ty TNHH IQTOYS Việt Nam  

(VN) 

Số 28, ngõ 225 đường Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Giường cũi của trẻ em; ghế cao cho trẻ em (ghế cao bằng gỗ dùng cho trẻ em 
ngồi ăn); khung tập đi cho trẻ em (xe tập đi bằng gỗ cho trẻ em hình ba con gà và hình ba 
con ngựa); bàn (bàn bằng gỗ cho trẻ em); ghế (ghế bằng gỗ cho trẻ em).  

 
Nhóm 28: Ngựa gỗ bập bênh; chó đốm bằng gỗ bập bênh.  

 

 
(210) 4-2014-23616 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.4.24 
(591) Đen, vàng nhạt 
(731) Mai Thị Thu Trang  (VN) 

P109 D6, tập thể Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy; đồ đội đầu; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; thắt lưng 
(trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giầy, đồ đội đầu, găng tay (trang phục), khăn quàng cổ, thắt 
lưng (trang phục).  

 

(210) 4-2014-23617 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) MEDIANS CO.,LTD.  (KR) 

3F, KT&G BLDG., 1544, Yangjaedae-
Ro, Gangdong-Gu, Zip 134-810, Seoul, 
Republic Of Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu ete; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
trang điểm; mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm 
trắng da; chế phẩm chống nắng; nước hoa.  
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(210) 4-2014-23618 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) MEDIANS CO.,LTD.   (KR) 
3F, KT&G BLDG., 1544, Yangjaedae-
Ro, Gangdong-Gu, Zip 134-810, Seoul, 
Republic Of Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu ete; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
trang điểm; mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm 
trắng da; chế phẩm chống nắng; nước hoa.  

 

 
(210) 4-2014-23619 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cực Nam  (VN) 

131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2014-23620 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(731) TAIWAN PAPER BAG INDUSTRY 

CO., LTD.   (TW) 
No.79, Gong So Road, Yun Tsun Li, Chu 
Shan Chen, Nan Tou Hsien, Taiwan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy bao gói hoa quả, túi giấy, hộp giấy, túi giấy để bảo vệ hoa quả.  
 
 

(210) 4-2014-23621 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; A5.3.15; A5.11.11 
(731) TAIWAN PAPER BAG INDUSTRY 

CO., LTD.   (TW) 
No.79, Gong So Road, Yun Tsun Li, Chu 
Shan Chen, Nan Tou Hsien, Taiwan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy bao gói hoa quả, túi giấy, hộp giấy, túi giấy để bảo vệ hoa quả.  
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(210) 4-2014-23622 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SILKAIR (SINGAPORE) PRIVATE 
LIMITED   (SG) 
25 Airline Road, Airline House, 
Singapore 819829 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng không; dịch vụ sắp xếp các chuyến đi cho kỳ nghỉ trọn 
gói; vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ 
vận tải hàng hóa và dịch vụ giao hàng; vận chuyển xe cộ của hành khách; vận chuyển 
hành lý của hành khách; dịch vụ cất giữ hành lý; bốc dỡ hành lý và hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2014-23623 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.9; A26.4.24 
(731) SILKAIR (SINGAPORE) PRIVATE 

LIMITED   (SG) 
25 Airline Road, Airline House, 
Singapore 819829  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng không; dịch vụ sắp xếp các chuyến đi cho kỳ nghỉ trọn 
gói; vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ 
vận tải hàng hóa và dịch vụ giao hàng; vận chuyển xe cộ của hành khách; vận chuyển 
hành lý của hành khách; dịch vụ cất giữ hành lý; bốc dỡ hành lý và hàng hoá.    

 
 

(210) 4-2014-23624 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước giải khát 

Đông Dương Việt Nam   (VN) 

Số 10 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn; bia; nước khoáng, nước ga; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả.  

 
 

(210) 4-2014-23625 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) RUSSIAN VODKA ALLIANCE 
COMPANY LTD  (RU) 
House No. 2, Street Kondratiuka, 
Moscow, 129515 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không cồn; bia; nước khoáng; nước ga; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả. 

 

Nhóm 33: Các loại đồ uồng có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2014-23626 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nước giải khát 

Đông Dương Việt Nam  (VN) 

Số 10 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 33: Các loại đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2014-23633 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) TAIYO KOGYO CORPORATION  (JP) 
8-4, Kikawa-higashi 4-chome, 
Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-
0012 Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đỗ chứa đựng không bằng kim loại để vận chuyển; thùng đựng hàng không 
bằng kim loại dùng trong công nghiệp [để lưu kho, vận chuyển]. 

 

Nhóm 22: Mái che bằng vải bạt có một khung đỡ ở phía dưới để che mát và bảo vệ khỏi 
thời tiết; mái che bằng vải dù có một khung đỡ ở phía dưới để che mát và bảo vệ khỏi thời 
tiết; bao để bao gói bằng vải dệt dùng trong công nghiệp; đồ chứa đựng không bằng kim 
loại, cụ thể là túi cho việc vận chuyển và lưu giữ nguyên vật liệu có số lượng lớn; tấm che 
phủ để ngụy trang dùng để tàng hình và chống lại sự phát hiện của rađa; lưới để ngụy 
trang dùng để tàng hình và chống lại sự phát hiện của rađa; lưới dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2014-23634 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Hợp Thịnh  (VN) 

Số 20 ngõ 159 phố Đông Các, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn; tấm lát sàn không bằng kim loại; ván ốp chân tường không bằng 
kim loại; gỗ dán; gỗ xây dựng; khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim 
loại; vách ngăn không bằng kim loại; tấm lát trần nhà không bằng kim loại; cửa chớp 
không bằng kim loại; bậc cầu thang không bằng kim loại. 
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Nhóm 27: Thảm trải sàn; thảm chùi chân ở cửa; thảm chống trơn trượt; tấm phủ sàn bằng 
nhựa vinyl; giấy dán tường. 

 
 

(210) 4-2014-23635 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện. 
 
 

(210) 4-2014-23636 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; 2.9.1; A2.9.16 
(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện. 
 

 
(210) 4-2014-23637 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp phòng nghỉ khách sạn trong bệnh viện cho các gia đình có trẻ em 
nhập viện. 

 

 
(210) 4-2014-23638 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện. 
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(210) 4-2014-23639 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 

Illinois 60523, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện. 
 

 
(210) 4-2014-23640 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 

Illinois 60523, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện. 

 

Nhóm 43: Cung cấp nơi lưu trú tạm thời kèm theo sự hỗ trợ tinh thần cho các gia đình có 

trẻ em nhập viện. 
 

 
(210) 4-2014-23641 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.13.1; A24.3.2; A24.3.7 

(591) Xanh lam, vàng, da cam, xanh lá cây, 

vàng nghệ, đỏ, đỏ nâu, nâu, đen, trắng, 

vàng cam, vàng be 

(731) CLARKE, MURRAY C.  (US) 

20485 Callon Drive, Topanga, CA 

90290, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng mà bản chất là phép chữa 

trị sử dụng vitamin, khoáng chất, thảo dược và liệu pháp vi lượng đồng căn (homeopathic 

remedy); chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; phức hợp vitamin tổng 

hợp và khoáng chất dùng cho con người; sirô ho. 
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(210) 4-2014-23642 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.13.1; A24.3.2; A24.3.7 
(591) Xanh lam, vàng, da cam, xanh lá cây, đỏ, 

đỏ nâu, vàng nghệ, nâu, đen, trắng, vàng 
cam, vàng be 

(731) CLARKE, MURRAY C.  (US) 
20485 Callon Drive, Topanga, CA 
90290, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng mà bản chất là phép chữa 

trị sử dụng vitamin, khoáng chất, thảo dược và liệu pháp vi lượng đồng căn (homeopathic 
remedy); chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; phức hợp vitamin tổng 
hợp và khoáng chất dùng cho con người; sirô ho. 

 

 
(210) 4-2014-23643 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 26.13.1; A24.3.2; A24.3.7 
(591) Xanh lam, xanh nước biển, vàng, vàng 

nghệ, da cam, xanh lá cây, đỏ, đỏ nâu, 
nâu, xanh nước biển, đen, trắng, vàng be 

(731) CLARKE, MURRAY C.  (US) 
20485 Callon Drive, Topanga, CA 
90290, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng mà bản chất là phép chữa 

trị sử dụng vitamin, khoáng chất, thảo dược và liệu pháp vi lượng đồng căn (homeopathic 
remedy); chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; phức hợp vitamin tổng 
hợp và khoáng chất dùng cho con người; sirô ho. 

 

 
(210) 4-2014-23644 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.13.1; A24.3.2; A24.3.7 
(591) Xanh lam, tím, vàng, vàng nghệ da cam, 

xanh lá cây, đỏ, đỏ nâu, nâu, đen, trắng, 
vàng be 

(731) CLARKE, MURRAY C.  (US) 
20485 Callon Drive, Topanga, CA 
90290, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng mà bản chất là phép chữa 
trị sử dụng vitamin, khoáng chất, thảo dược và liệu pháp vi lượng đồng căn (homeopathic 
remedy); chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; phức hợp vitamin tổng 
hợp và khoáng chất dùng cho con người; sirô ho. 

 

 
(210) 4-2014-23645 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.5.10; 4.3.3; 7.11.1 
(591) Vàng, xanh nước biển, đỏ, trắng, nâu, 

đen, xanh lá cây, ghi , xám 
(731) Trung tâm Xúc tiến Thương 

mại Thành phố Đà Nẵng  (VN) 

Tầng 3, 6 Trần Quý Cáp, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại (mục đích kinh doanh và quảng cáo). 
 

 
(210) 4-2014-23646 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; 26.1.1; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Xanh lá cây, gạch, vàng, đỏ 
(731) Trung tâm Xúc tiến Thương 

mại Thành phố Đà Nẵng  (VN) 

Tầng 3, 6 Trần Quý Cáp, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại (mục đích kinh doanh và quảng cáo). 
 

Nhóm 41: Sự kiện văn hóa, giải trí. 
 

 
(210) 4-2014-23649 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 24.15.1; 26.13.1 
(731) FIATAA LEISURE EQUIPMENT CO., 

LTD.  (TW) 
2F., No.117, Ln. 967, Sanfeng Rd., 
Fengyuan Dist., Taichung City 420, 
Taiwan 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, mũ, tất ngắn cổ, găng tay, quần đùi nịt bụng cho phụ nữ và quần áo. 
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(210) 4-2014-23650 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) ; 26.4.3; A26.4.5; 25.5.5 
(731) UNITED BUSINESS MEDIA (M) SDN 

BHD    (MY) 
A-8-1, Level 8, Hampshire Place Office, 
157 Hampshire, 1 Jalan Mayang Sari, 
50450, Kuala Lumpur, Malaysia   

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy và vật phẩm bằng giấy, bìa cứng và vật phẩm ấn phẩm bằng bìa cứng, báo 

và tạp chí xuất bản định kì; sách; vật liệu dóng sách, ảnh chụp; văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23651 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) ; 25.5.5; 26.4.3; A26.4.5 
(731) UNITED BUSINESS MEDIA (M) SDN 

BHD   (MY) 
A-8-1, Level 8, Hampshire Place Office, 
157 Hampshire, 1 Jalan Mayang Sari, 
50450, Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, phổ biến các thông báo quảng cáo, 
phân phát hàng mẫu, dịch vụ khuyến mại.  

 

 
(210) 4-2014-23653 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 16.1.7 
(591) Xanh da trời đậm, cam, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu Mỹ Sơn  (VN) 

Số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tài liệu thương 

mại điện tử qua mạng viễn thông và mạng máy tính toàn cầu; cung cấp sự truy cập của 
người sử dụng vào mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và bảo trì trang web cho người khác; cung cấp các công cụ tìm 

kiếm nhằm thu thập dữ liệu trên internet; cung cấp công cụ tra cứu thông tin trên internet; 
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cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại không tải về được dùng 

cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, chia sẻ hình ảnh 

động và truyển hình ảnh; cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm không tải xuống 

được thông qua giao diện trang thông tin điện tử để cung cấp các trang thông tin điện tử 

trực tuyến theo yêu cầu về thông tin người sử dụng: bao gồm cả các công cụ tìm kiếm và 

các đường dẫn trực tuyến tới các trang thông tin khác. 
 

 
(210) 4-2014-23656 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(591) Xanh lam 

(731) Công ty cổ phần nhôm Sông 

Hồng  (VN) 

Phố Hồng Hà, phường Bến Gót, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-23657 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 3.7.10; 3.7.16; A26.11.8 

(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, đen 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ VPP Thiên Minh  

(VN) 

Đội 7, thôn 2, xã Hiệp An, huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23658 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 5.7.1; 1.5.1; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Đỏ, nâu, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Thiên Quang  

(VN) 

Số 94 ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột.  
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(210) 4-2014-23659 (220) 02.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây sáng
(731) Hà Thị Thy    (VN) 

11/26 Lý Tự Trọng, phường Tây Sơn, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Trái cây sấy khô.  
 

Nhóm 30: Trà (chè); trà túi lọc.  
 

 
(210) 4-2014-23660 (220) 02.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) A5.3.15; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Cam, xanh lá cây sáng, xanh lá cây đậm
(731) Hà Thị Thy   (VN) 

11/26 Lý Tự Trọng, phường Tây Sơn, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Trái cây sấy khô.  
 

Nhóm 30: Trà (chè); trà túi lọc.  
 

 
(210) 4-2014-23661 (220) 02.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 26.13.1; A26.11.12; 25.7.20 
(591) đen, nâu, vàng, ghi, xám, trắng 
(731) Hà Thị Thy  (VN) 

11/26 hẻm Lý Tự Trọng, phường Tây 
Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Trái cây sấy khô.  
 

Nhóm 30: Trà (chè); trà túi lọc.  
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(210) 4-2014-23662 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KORIHOME 

Việt Nam  (VN) 

Số 36, đường Nguyễn Hữu Huân, phường 
Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; hệ thống thiết bị làm lạnh nước; thiết 
bị tiệt trùng nước; thiết bị lọc nước uống. 

 

Nhóm 35: Mua bán: Bộ làm nóng nước (bộ phận của máy), Máy lọc; máy rửa bát đĩa, 
máy giặt, máy công cụ, máy nghiền xay gia dụng chạy điện, Máy xay, Máy xay bột, Máy 
xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao thác bằng tay], Cối xay dùng trong gia đình 
[không phải loại thao tác bằng tay], Máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện], máy bơm, 
van áp lực [bộ phận của máy móc], Hộp chứa dùng cho máy lọc, máy trộn chạy bằng điện 
dùng cho gia đình, Máy nạo rau củ, máy nghiền rau củ, Cái đánh kem chạy điện dùng cho 
mục đích gia dụng, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, Máy chế biến thức 
ăn dùng điện, Thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước, hệ thống hút bụi cho mục đích làm 
sạch, Máy hút bụi chân không, Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay], Bàn là, bơm tay, Máy 
sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon], điện thoại, Cân đứng, Cân [cân đòn bẩy], Cân tiểu ly, 
thiết bị ngoại vi máy vi tính, Máy quay đĩa DVD, Máy đọc đĩa DVD, Thiết bị khử mùi 
không khí, Thiết bị làm nóng không khí, Máy sấy khô không khí, thiết bị lọc không khí, 
đèn điện, Chảo áp suất, dùng điện, Bình nước nóng cho nhà tắm, Thiết bị làm nóng nước 
dùng cho buồng tắm, Thiết bị làm nóng nước, thiết bị sưởi ấm, Lò hâm thức ăn, Máy sấy 
tóc, thiết bị phân phối nước, thiết bị điều hoà không khí, Dụng cụ nấu nướng dùng điện, 
Bếp nấu, hệ thống và thiết bị nấu nướng, thiết bị khử trùng, Thiết bị sấy khô, Thiết bị hút 
ẩm, Thiết bị làm lạnh đố uống, thiết bị làm sạch nước, Thiết bị lọc nước, Hệ thống thiết bị 
làm lạnh nước, Thiết bị tiệt trùng nước, Bộ tản nhiệt, dùng điện, Lò sưởi, dùng điện, Lò 
sưởi [thiết bị sưởi ấm, đốt nóng], Thiết bị lọc nước uống, Thiết bị nướng, Thiết bị ion hoá 
dùng để xử lý không khí hoặc nước, Thiết bị và máy móc để làm sạch nước, Máy và thiết 
bị làm sạch không khí, Thiết bị đun nước, hệ thống và thiết bị làm lạnh, Hệ thống và thiết 
bị sấy khô, Hệ thống và thiết bị sấy, Lò rang, Lò nung, Lò nướng, Thiết bị sinh hơi nước, 
Hệ thống sinh hơi nước, Thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí], Bộ khử 
trùng không khí, Thiết bị khử trùng không khí, Hệ thống và thiết bị làm mềm nước, Hệ 
thống cung cấp nước, Nồi áp suất [nồi hấp], dùng điện, Nồi hấp [nồi áp suất], dùng điện, 
thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện, Chảo rán sâu lòng, dùng điện, Chảo rán dùng điện, 
Bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng], Lò nướng sử dụng năng lượng mặt trời, 
Tủ lạnh, ấm đun nước dùng điện, Chụp hút khói dùng cho nhà bếp, quạt điện dùng cá 
nhân, Lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], Đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, đồ 
đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống, dụng cụ ép trái cây, không dùng điện, dùng cho mục 
đích gia dụng, cối xay dụng, cối xay gia dụng, không dùng điện, bồ đồ ăn, ngoại trừ dao, 
dĩa và thìa, ấm đun nước, không dùng điện, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn, không dùng 
điện, thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng. 

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng đồ đạc; Lắp đặt và sửa chữã thiết bị điện, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa 
chữa máy và thiết bị văn phòng, lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; Lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điều hoà không khí; Lắp đăt thiết bị nhà bếp; Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh. 
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(210) 4-2014-23663 (220) 02.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.2; 25.5.25; A20.1.9 

(591) Trắng, vàng, xanh nước biển, xanh da 
trời, ghi 

(731) LRC PRODUCTS LIMITED   (GB) 
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, 
England 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phấm không tẩm thuốc dùng để chăm sóc bàn chân, bàn tay, 
móng, cơ thể và da và dùng dÓ trang điểm; kem (mỹ phẩm), mỹ phẩm dạng gel, nước 
thơm (mỹ phẩm), dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nhựa thơm dùng làm mỹ phẩm, phấn 
trang điểm, phấn rôm và mỹ phẩm dạng xịt dùng cho bàn chân, bàn tay, mỏng, cơ thể và 
da, chÓ phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc dùng để điều trị chăm sóc, làm sạch, làm dịu, tái 
tạo và thư giãn bàn chân, bàn tay, móng, cơ thể và da; chế phẩm mỹ phẩm không tẩm 
thuốc dùng để tắm dạng muối, dạng dầu và dạng ngâm; mỹ phâm dùng để ngâm trong 
nước dạng viên nén dùng cho mục đích vệ sinh; chế phấm vệ sinh không tẩm thuốc; chất 
khử mùi dùng cho ngưòi; kem khử mùi dùng cho người, gel khử mùi dùng cho người, 
nước thơm khử mùi dùng cho người, phấn khử mùi dùng cho người, phấn rôm khử mùi 
dùng cho người và chế phẩm xịt khử mùi dùng cho người, chất khử mùi làm thơm chân 
tẩm vào đế trong của giầy, chất khử mùi cho bàn chân (chế phun vệ sinh không dùng cho 
mục đích y tế). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ và đồ dùng gia đình sử dụng bằng tay dùng đc cắt sửa hoặc chăm sóc 
móng tay, móng chân; dụng cụ cầm tay để loại bỏ da cứng; dụng cụ cầm tay dùng để tẩy 
tế bào chết cho da; con lăn giũa chân để loại bỏ da cứng; con lăn giữa chân dùng để tẩy tế 
bào chết cho da; dụng cụ bấm móng, giũa móng, giũa chân, kéo, nhíp, bộ phận và phụ 
kiện cho các sản phẩm nêu trên. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ chỉnh hình, chữa  bệnh về chân và chăm sóc chân (thiết bị 
y tế), vật liệu để khâu phết thương, công cụ, dụng cụ và thiết bị điều trị và chăm sóc chân 
và da; đệm chăm sóc bàn chân; phương tiện trợ giúp trong việc điều chỉnh bàn chân; bao 
gồm hỗ trợ cấu trúc bàn chân; thiết bị tách và làm thẳng ngón chân; thiết bị chống cứng 
vùng da bị chai và chống viêm ngón chân, thiết bị điện tử loại bỏ da cứng, thiết bị điện tử 
tẩy da chết, thiết bị điện tử giũa chân, con lăn điện tử dùng để giũa chân, con lăn dự phòng 
dùng cho thiết bị điện tử giũa chân, đệm gót chân và phần dưới gót chân, đệm lót bảo vệ 
xương bàn chân, vật chèn dùng trong giầy ống để cố định chân, vòng cố định chân và trụ đỡ 
chân, đế trong giày, đế trong chỉnh hình, đế dùng một lần, đế dùng trong khử mùi dùng cho 
đồ đi chân chỉnh hình, đồ dệt kim tạo sức nén (dùng cho mục đích y tế), đồ dệt kim tạo sức 
nén có chia độ nén (dùng cho mục đích y tế) đồ dêt kim hỗ trợ y tế; đồ dẹt kim dùng để 
chỉnh hình và trị liệu; đồ kệt kim dùng cho mục đích y tế, phẫu thuật và/hoặc phòng bệnh; 
tất dùng cho y tế và phẫu thuật; tất giúp giãn tĩnh mạch; thiết bị tập thể dục chân (thiết bị y 
tế); vật dụng chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ đặt băng để băng bó; thiết bị cố định ngón tay 
và ngón chân; băng đàn hồi để băng bó cho các khớp xương; ghệt đàn hồi, khớp nối đầu gối 
đàn hồi, băng để băng bó đàn hồi, băng để băng bó vùng eo, băng để băng bó dùng cho 
mục đích chỉnh hình, thiết bị (dụng cụ) đo, kiểm tra và lấy dấu chân (thiết bị y tế); máy 
xoa bóp cơ thể, máy xoa bóp hoạt động bằng điện, máy xoa bóp chân, dụng cụ, thiết bị 
điều trị dùng cho xoa bóp và/hoặc tắm; bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nêu trên. 
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(210) 4-2014-23664 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) LRC PRODUCTS LIMITED   (GB) 
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, 
England 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phấm không tẩm thuốc dùng để chăm sóc bàn chân, bàn tay, 
móng, cơ thể và da và dùng dÓ trang điểm; kem (mỹ phẩm), mỹ phẩm dạng gel, nước 
thơm (mỹ phẩm), dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nhựa thơm dùng làm mỹ phẩm, phấn 
trang điểm, phấn rôm và mỹ phẩm dạng xịt dùng cho bàn chân, bàn tay, mỏng, cơ thể và 
da, chÓ phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc dùng để điều trị chăm sóc, làm sạch, làm dịu, tái 
tạo và thư giãn bàn chân, bàn tay, móng, cơ thể và da; chế phẩm mỹ phẩm không tẩm 
thuốc dùng để tắm dạng muối, dạng dầu và dạng ngâm; mỹ phâm dùng để ngâm trong 
nước dạng viên nén dùng cho mục đích vệ sinh; chế phấm vệ sinh không tẩm thuốc; chất 
khử mùi dùng cho ngưòi; kem khử mùi dùng cho người, gel khử mùi dùng cho người, 
nước thơm khử mùi dùng cho người, phấn khử mùi dùng cho người, phấn rôm khử mùi 
dùng cho người và chế phẩm xịt khử mùi dùng cho người, chất khử mùi làm thơm chân 
tẩm vào đế trong của giầy, chất khử mùi cho bàn chân (chế phun vệ sinh không dùng cho 
mục đích y tế). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ và đồ dùng gia đình sử dụng bằng tay dùng để cắt sửa hoặc chăm sóc 
móng tay, móng chân; dụng cụ cầm tay để loại bỏ da cứng; dụng cụ cầm tay dùng để tẩy 
tế bào chết cho da; con lăn giũa chân để loại bỏ da cứng; con lăn giữa chân dùng để tẩy tế 
bào chết cho da; dụng cụ bấm móng, gĩua móng, giũa chân, kéo, nhíp, bộ phận và phụ 
kiện cho các sản phẩm nêu trên. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ chỉnh hình, chữa  bệnh về chân và chăm sóc chân (thiết bị 
y tế), vật liệu để khâu phết thương, công cụ, dụng cụ và thiết bị điều trị và chăm sóc chân 
và da; đệm chăm sóc bàn chân; phương tiện trợ giúp trong việc điều chỉnh bàn chân; bao 
gồm hỗ trợ cấu trúc bàn chân; thiết bị tách và làm thẳng ngón chân; thiết bị chống cứng 
vùng da bị chai và chống viêm ngón chân, thiết bị điện tử loại bỏ da cứng, thiết bị điện tử 
tẩy da chết, thiết bị điện tử giũa chân, thiết bị điện tử giũa móng, con lăn điện tử dùng để 
giũa chân, con lăn dự phòng dùng cho thiết bị điện tử giũa chân, con lăn điện tử dùng để 
giũa móng, con lăn dự phòng cho thiết bị điện tử giũa móng, đệm gót chân và phần dưới 
gót chân, đệm lót bảo vệ xương bàn chân, vật chèn dùng trong giầy ống để cố định chân, 
vòng cố định chân và trụ đỡ chân, đế trong giày, đế trong chỉnh hình, đế dùng một lần, đế 
dùng trong khử mùi dùng cho đồ đi chân chỉnh hình, đồ dệt kim tạo sức nén (dùng cho 
mục đích y tế), đồ dệt kim tạo sức nén có chia độ nén (dùng cho mục đích y tế) đồ dêt 
kim hỗ trợ y tế; đồ dẹt kim dùng để chỉnh hình và trị liệu; đồ kệt kim dùng cho mục đích 
y tế, phẫu thuật và/hoặc phòng bệnh; tất dùng cho y tế và phẫu thuật; tất giúp giãn tĩnh 
mạch; thiết bị tập thể dục chân (thiết bị y tế); vật dụng chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ đặt 
băng để băng bó; thiết bị cố định ngón tay và ngón chân; băng đàn hồi để băng bó cho các 
khớp xương; ghệt đàn hồi, khớp nối đầu gối đàn hồi, băng để băng bó đàn hồi, băng để 
băng bó vùng eo, băng để băng bó dùng cho mục đích chỉnh hình, thiết bị (dụng cụ) đo, 
kiểm tra và lấy dấu chân (thiết bị y tế); máy xoa bóp cơ thể, máy xoa bóp hoạt động bằng 
điện, máy xoa bóp chân, dụng cụ, thiết bị điều trị dùng cho xoa bóp và/hoặc tắm; bộ phận 
và phụ kiện cho các sản phẩm nêu trên. 
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(210) 4-2014-23665 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt   (VN) 

146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23666 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Uber Việt Nam   (VN) 

Số 293 Nguyễn Trãi, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt đựng tiền an toàn; két an toàn. 
 

 
(210) 4-2014-23668 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) DAINBELL CORP.   (KR) 

No. 607-1802, Guseo Lotte Castle, 503, 
Keumgang-Ro, Geumjung-Gu, Busan, 
Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 21: Nồi không dùng điện; nồi giữ nhiệt không dùng diện; nồi chần trứng không 
dùng điện, nồi hầm không dùng điện; nồi bằng đất dùng để nấu ăn không dùng điện, chảo 
bằng đất dùng đế nẩu ăn không dùng điện, nồi hấp không dùng điện; nồi lớn không dùng 
điện; nồi nổ bắp không dùng điện.  

 

 
(210) 4-2014-23669 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành    (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-23670 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành    (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-23671 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-23673 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến   (VN)

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quán 
rượu; quán bia.  

 
 

(210) 4-2014-23674 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 25.1.9 
(591) Nâu, vàng 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến   (VN)

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quán 
rượu; quán bia.  
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(210) 4-2014-23676 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH công nghệ viễn 

thông Ngô Gia Phát  (VN) 

21C Bắc Hải, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; máy tính xách tay; máy quay phim; máy ảnh 
[chụp ảnh]; máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2014-23677 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(591) Nâu đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH LOTTA VN  (VN)

215F9 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo và đồ thời trang. 
 

 
(210) 4-2014-23678 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 26.2.7; 25.5.1 
(591) Xanh lam, vàng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Cao 

Văn Tím  (VN) 

Số 326 đường Trường Thi, phường Điện 
Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

 

(511)   Nhóm 29: Nem chua; giò; chả. 
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-23679 (220) 03.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.2.7; A3.2.24 

(591) Cam, đen 
(731) Công ty TNHH Motomoto  (VN)

103/7 đường số 53, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng: bố trí, 

sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích 

quảng cáo, dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 

mạng máy tính. 
 

 
(210) 4-2014-23680 (220) 03.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.15; 1.15.23; 26.3.1

(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ 

(731) Công ty TNHH Đại Tín  (VN) 

90A đường số 1, phường Tân Quy, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp: thiết kế cảnh quan 

vườn hoa và công viên; chăm sóc bãi cỏ; chăm sóc vườn ươm cây. 
 

(210) 4-2014-23682 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

phát triển phần mềm 

GENERGAME  (VN) 

Lầu 9, toà nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất 

Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình trò chơi trên máy tính, điện thoại. 
 

 
(210) 4-2014-23684 (220) 03.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.5.1; A5.7.23; 5.7.21 

(591) Xanh lá, nâu, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH LIFECOCONUT  

(VN) 

Lầu 1, toà nhà Rosana, số 60 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu dừa các loại. 
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(210) 4-2014-23685 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại MTV 

Đại Phú  (VN) 

191/14 đường ĐHT 02 khu phố 4, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lông động vật: lông heo, lông thỏ, lông bò, lông ngựa. 
 

 
(210) 4-2014-23686 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH MTV cà phê 

Nguyên Huy Hùng  (VN) 

472 Hùng Vương, thị trấn Đắk Hà, 
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-23687 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 24.15.21; 26.7.25; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiên Trường Phát  (VN) 

Số 4/82 đường Cù Chính Lan, phường 
Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 40: Mạ vàng; mạ bạc; dịch vụ gia công và chế tác: vàng, bạc. 
 

 
(210) 4-2014-23688 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.6; A1.1.10; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh ngọc, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

taxi Thành Hưng  (VN) 

Số 63 đường Trần Thánh Tông, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng ôtô, taxi, xe buýt; vận chuyển đồ đạc; vận chuyển 
khách du lịch; cho thuê bãi đỗ; cho thuê xe.  
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(210) 4-2014-23689 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 

thiết bị văn phòng FINTEC  (VN)

Số 47 phố Thái Thịnh, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

Nhóm 09: Máy chiếu, máy fax, máy vi tính; máy ghi âm; máy nghe nhạc, máy in (dùng 
kèm máy vi tính); máy photocopy (dùng cho văn phòng).  

 

Nhóm 16: Giấy in; giấy viết, máy huỷ giấy (dùng cho văn phòng).  
 

 
(210) 4-2014-23690 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Ami Việt Nam  (VN) 

Số 20, ngách 20, ngõ 252 Minh Khai, 
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); trang phục dệt kim; quần áo (trang phục); quần áo may 
sẵn; quần dài trẻ em (trang phục); áo váy; đồng phục. 

 

 
(210) 4-2014-23692 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.17; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại NTG 

Việt Nam  (VN) 

Số 33, ngách 82/6, đường Nghĩa Tân, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 24: Vải; khăn bông; khăn trải bàn bằng vải; áo gối; chăn; ga trải giường.  
 

 
(210) 4-2014-23693 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Huy Hoàng 

Plastic  (VN) 

Xóm 5, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 07: Máy công cụ: máy xay sinh tố (máy xay nghiền gia dụng dùng điện). 
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: máy hút mùi, nồi áp suất dùng điện (nồi hầm đa năng), 
bếp nấu dùng điện (bếp lẩu, bếp từ, bếp hồng ngoại), lò vi sóng, lò nướng dùng điện, bếp 
ga, tủ sấy bát, quạt điện, quạt sưởi dùng điện, cây nước nóng lạnh, bình thuỷ điện; nồi 
cơm điện, ấm đun nước dùng điện, ca nấu mì bằng điện. 

 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc inox). 

 

 
(210) 4-2014-23694 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen 
(731) Phạm Văn Tâm  (VN) 

Số nhà 77 ngõ 6, phố Đội Nhân, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; chậu rửa gắn cố định; bệ xí vệ sinh; 
chậu rửa tay; vòi khóa [van, đầu vặn] cho ống dẫn. 

 

 
(210) 4-2014-23695 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất PULSE  (VN) 

Lầu 8, tòa nhà Harmony Tower, số 47-
49-51 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu; găng tay (trang phục); thắt lưng 
(trang phục). 

 

 
(210) 4-2014-23696 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ làm đẹp Thảo Tây  (VN) 

324-326 Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; đào tạo thực hành; giảng dạy; đào tạo 
lại nghề; sản xuất chương trình truyền hình và truyền thanh; dàn dựng các chương trình 
phát thanh và truyền hình.  
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 
cắt sửa móng tay.  

 

 
(210) 4-2014-23698 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; A18.1.19 
(591) Xanh, trắng, nâu 
(731) Nguyễn Minh Tuấn  (VN) 

Tổ 8 Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, thu mua, xuất nhập khẩu nông sản.  

 

 
(210) 4-2014-23699 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 15.1.13; 15.7.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

thiết bị Toàn Cầu  (VN) 

Km 26 + 300, thôn Khê Than, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; hệ thống hút bụi cho mục đích làm 

sạch; băng tải cố định/đi động; máy đập chạy điện; máy đập; máy khuấy, trộn; máy 
nghiền rau củ; máy nghiền mịn; máy nghiền dùng trong công nghiệp; cầu trục; động cơ 
không dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 11: Thiết bị sấy nông sản; quạt công nghiệp. 

 
Nhóm 35: Mua bán: hệ thống chế biến nông sản, thực phẩm, hệ thống hút bụi công 
nghiệp, gầu tải, tời kéo, các thiết bị công nghệ sau thu hoạch, plăng, cầu trục, vít tải. 

 

 
(210) 4-2014-23701 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 

Anh Vy  (VN) 

216/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem(mỹ phẩm) ngừa nám da; kem tắm trắng da; 
mặt nạ(mỹ phẩm) dưỡng da; kem rửa mặt; sữa tắm. 
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(210) 4-2014-23702 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 

Hải  (VN) 

51 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh gạo; bột mầm đậu nành; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế 
phẩm ngũ cốc; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2014-23703 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 20.1.17 
(591) Nâu, cam 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

truyền thông á Việt  (VN) 

Số nhà 8, ngõ 39/5 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, truyền và tái 
tạo âm thanh hoặc hình ảnh.  

 

 
(210) 4-2014-23704 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 20.1.17 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

truyền thông á Việt  (VN) 

Số nhà 8, ngõ 39/5 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, truyền và tái 
tạo âm thanh hoặc hình ảnh.  

 

 
(210) 4-2014-23705 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.8; 1.15.23; 1.15.21; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh lá cây, xanh dương, 

trắng, tím 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và nước giải khát 

Việt - Mỹ  (VN) 

Số 55/670 đường Hà Huy Tập, xã Đình 
Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không chứa cồn; nước uống tinh khiết; đồ uống không chứa cồn. 
 

 
(210) 4-2014-23706 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.7.22; 5.7.12; 26.1.2; 1.15.21 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và nước giải khát 

Việt - Mỹ   (VN) 

Số 55/670 đường Hà Huy Tập, xã Đình 
Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát không chứa cồn; nước uống tinh khiết; đồ uống không chứa cồn.  

 

 
(210) 4-2014-23707 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.8; A2.1.23; A2.3.23; 18.1.23; 18.1.5 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH du lịch BNB

Việt Nam  (VN) 

Số 31, ngách 173/68/41 Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; đại lý bán vé máy bay; dịch 

vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2014-23709 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.5; A5.11.2; 5.9.24 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, nâu 

nhạt, tím sẫm, đen, trắng 
(731) Đỗ Minh Phương  (VN) 

Thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-23710 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.1.9; A26.11.12; 24.15.1; 
A25.7.21; 2.9.24; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, xanh cốm, 
đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Tín    (VN) 

26/66 Phố Ga, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-23711 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.7.17; 26.1.1 
(591) Vàng, kem, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Tín    (VN) 

26/66 Phố Ga, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-23712 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 

¸   (VN) 

Lô A2-CN3 Cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Tư Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại và siêu thị, đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa: sách, báo, 
tạp chí, bao bì, bao tải, hộp giấy đựng sản phẩm; buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa 
chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
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cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông 
y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng 
cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, 
giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, 
sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, 
kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia 
cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức 
ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con 
giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu 
sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-23713 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.4; 26.7.25 
(591) Da cam, đen, trắng 
(731) Nguyễn Quang Hùng  (VN)

Tổ 2, phường Vệ An, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện; quạt điện; thiết bị vệ sinh; thiết bị sưởi ấm; 

bếp ga.  
 

 
(210) 4-2014-23714 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Quang 

VŨ   (VN) 

672 - 674 Lê Hồng Phong, phường 10, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-23715 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Liên Việt   (VN) 

Số 8 ngõ 66 phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-23716 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Liên Việt   (VN) 

Số 8 ngõ 66 phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-23717 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2014-23718 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; A26.11.8 
(591) Tím, đỏ 
(731) Công ty cổ phần ZAKKA  (VN)

29 Trần Não, phường Bình An, quận 02, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh.  
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(210) 4-2014-23719 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.6; A3.13.24 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ sản xuất Viên Tân  (VN) 

Số 36/120 Lê Thị Hồng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; kim cương; đồ trang sức từ đá quý nhân tạo; đồ trang sức; đồ trang trí 
[đồ kim hoàn, đồ trang sức]; đá bán quý; dây bằng kim loại quý [đồ kim hoàn, đồ trang 
sức]; đồng hồ đeo tay.  

 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ; túi xách tay; vali xách tay, túi du 
lịch.  

 

Nhóm 25: Ca vát; thắt lưng (trang phục); quần áo may sẵn; giày; dép; khăn quàng cổ; váy. 
 

 
(210) 4-2014-23721 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Tổng công ty Công nghiệp Sài 

Gòn - Tránh nhiệm hữu hạn 

một thành viên   (VN) 

347 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; bật lửa 
dành cho người hút thuốc; gạt tàn dùng cho người hút thuốc.  

 

 
(210) 4-2014-23722 (220) 03.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 24.15.3; A24.15.13 

(591) Đỏ, xanh lam 
(731) Công ty TNHH Nhật Linh  (VN)

Dốc Đoàn Kết, phố Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến áp và máy biến thế bằng điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; ổ cắm âm 
sàn công tắc điện (dùng cho mục đích nối điện); công tắc ngắt điện tự động, cầu chì; giá 
kẹp cầu chì; cầu dao điện; tủ điện; bảng điện; ống luồn dây điện và phụ kiện như hộp chia 
ngả, nắp hộp đậy chia ngả, đầu và khớp nối, kẹp đỡ ống, cút chữ T, cút chữ L; bộ biến đổi 
(điều chỉnh) ánh sáng sử dụng điện; thẻ từ đã được mã hóa; hộp chứa aptomat, dải điện áp 
đầu vào, máy điều áp dưới tải, gía đỡ ổ cắm kéo dài và đỡ các đầu phích dây nguồn (phụ 
kiện của thiết bị điện); thiết bị chống giật cho ổ cắm kéo dài; bộ đấu nối điện; bộ đổi nối 
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điện; ô đổi nối điện; cuộn biến dòng; cửa đối lưu khí cho tu điện, bộ. điều tốc quạt; hộp 
kỹ thuật đấu nối các dụng cụ điện; đầu và khớp nối (dây điện), đế âm (một bộ phận cấu 
thành cua ô cắm điện); đế nổi (một bộ phận cấu thành của ô cắm điện); thiết bị kiểm tra 
ắc quy, máy đổi điện; máy nạp ắc quy; nút nhấn chuông cửa (bằng nhựa, bộ phận cấu 
thành của chuông); loa.  

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng cụ thể: đèn điện; bóng đèn điện, đèn 
huỳnh qụang; đèn trần; đèn com-pắc (compact); đèn bàn; đèn sạc; đèn phản quang; máng 
đèn; tắc te của đèn neon (đèn huỳnh quang); đèn pin; đèn lồng có thể nạp điện, chụp đèn; 
đui đèn; quạt thông gió; quạt điện dùng cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2014-23723 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) LEADRAY ENEGY CO., LTD   (TW) 
No. 101 Gongye Rd., Toufen Township, 
Miaoli County 35145, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn, đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu điểm; đèn dùng cho thiết bị 

chiếu, máy chiếu, đèn trần, đèn năng lượng mặt trời; đèn ô tô; đèn pin cầm tay; bóng đèn 
« tô; bóng đèn xe máy; ống huỳnh quang, vỏ đèn; đèn bàn, hệ thống và thiết bị chiếu 
sáng; ống dạ quang để chiếu sáng; đèn đường; cột đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn 
đi ốt phát quang (LED).  

 
 

(210) 4-2014-23724 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.9; 3.7.6; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) 1. PT PURINUSA EKAPERSADA   (ID) 

Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 9th 
Floor Jalan M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 
10350 Indonesia  
2. PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA 
TBK.   (ID) 
Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 7th 
Floor Jalan M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 
10350 Indonesia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng làm từ giấy (văn phòng phẩm); ấn phẩm; vật liệu đóng sách, bức 

ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất kết dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc trong gia 
đình; vật liệu dùng cho nghệ sĩ; cọ sơn của họa sĩ, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng 
(không bao gồm đồ đạc); tài liệu và dụng cụ giảng dạy (không bao gồm máy móc); vật 
liệu dẻo để bao gói (không thuộc nhóm khác); chữ nổi dùng để in; bản kẽm để in.  
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(210) 4-2014-23725 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Hữu Tài  (VN) 

H2-09, H2-02 chợ Đầu Mối, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu rau tươi các loại.  
 
 

(210) 4-2014-23726 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Lê Thị Bưng  (VN) 

Sạp E21, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại.  
 
 

(210) 4-2014-23727 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.9 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Trần Thị Ngọc Ngân  (VN) 

Sạp E19, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
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(210) 4-2014-23728 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh da trời 
(731) Nguyễn Thị Đặng  (VN) 

Sạp E25, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
 

 
(210) 4-2014-23729 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.9 
(591) Trắng, đỏ, hồng 
(731) Hồ Văn Chung  (VN) 

Sạp E27, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
 

 
(210) 4-2014-23730 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh da trời 
(731) Phạm Thị Trong  (VN) 

Sạp E5 chợ đầu mối nông sản thực phẩm 
Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
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(210) 4-2014-23731 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 1.15.9 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Huỳnh Thị Cẩm Nhung  (VN)

Sạp E31, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
 

 
(210) 4-2014-23732 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 1.15.9 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Nguyễn Thị Kim Dung  (VN)

Sạp E23, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
 

 
(210) 4-2014-23733 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Đỗ Thị Hai  (VN) 

Sạp E29, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
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(210) 4-2014-23734 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 1.15.9; A25.7.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Đặng Mai Hân  (VN) 

Sạp E11, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
 

 
(210) 4-2014-23735 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; 26.4.1; 1.15.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Huỳnh Thị Thắng  (VN) 

Sạp C33, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
 
 

(210) 4-2014-23736 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 1.15.9; A25.7.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Lê Văn Đăng  (VN) 

Sạp E7, chợ đầu mối nông sản thực phẩm 
Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
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(210) 4-2014-23737 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, hồng 
(731) Trần Văn Tâm  (VN) 

Sạp E17, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
 

(210) 4-2014-23738 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Huỳnh Phong Vũ  (VN) 

Sạp E35, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
 

 
(210) 4-2014-23739 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.15.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Lê Thị Màu  (VN) 

Sạp E33, chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả các loại. 
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(210) 4-2014-23740 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông dược 

Hai  (VN) 

28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-23741 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông dược 

Hai  (VN) 

28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-23742 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông dược 

Hai  (VN) 

28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2014-23743 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông dược 

Hai  (VN) 

28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-23744 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông dược 

Hai  (VN) 

28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-23745 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông dược 

Hai  (VN) 

28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2014-23746 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3; 26.1.2 
(591) Xanh cửu long, xanh dương nhạt, ghi, trắng
(731) Công ty TNHH T & T 

Invenmark Sở hữu trí tuệ 

Quốc Tế   (VN) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, 
phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử (loa, 

âmply, ti vi, micro, đài, máy điều hòa nhiệt độ, bình nước tắm nóng lạnh), viễn thông, 
thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính, vật liệu xây dựng, rượu, bia, nước giải khát, đồ 
uống không cồn, gạo, vali, cặp, túi, ví, nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, sách báo, dụng cụ 
thể dục, thể thao; môi giới thương mại; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; nghiên 
cứu thị trường và thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, bằng đường bộ, đường thủy, vận tải hành khách; cho 
thuê xe cộ; tổ chức các chuyến đi du lịch; đại lý du lịch; điều hành tua du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải tri: karaôkê (karaoke), câu cá, du thuyền, lướt ván, dịch 
vụ du lịch trong khu du lịch sinh thái; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các cuộc 
thi khoa học và giải trí. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống, quán rượu 
(bar). 

 

Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ pháp lý.  
 

 
(210) 4-2014-23747 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Trần Xích 

Long  (VN) 

Số 59, phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ cung cấp đồ ăn mang đi (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán rượu; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2014-23752 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Trắng, xám, xanh 
(731) Công ty TNHH Kadence 

International  (VN) 

Phòng 401, tầng 4, số 193 đuờng Đinh 
Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức sự kiện 
(mục đích thương mại, quảng cáo); dịch vụ thăm dò dư luận; hoạt động tư vấn quản lý 
kinh doanh; môi giới và xúc tiến thương mại.  

 

 
(210) 4-2014-23753 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) HITACHI CHEMICAL COMPANY, 
LTD.   (JP) 
9-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-6606 Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy và pin; ắc quy dùng cho xe cộ mặt đất; thiết bị nạp ắc quy.  
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(210) 4-2014-23754 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DOLE ASIA HOLDINGS PTE. LTD.  (SG)
10 Marina Blvd., #34-03, Tower 2 
Marina Bay Financial Centre Singapore, 
Singapore 018983  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây, rau, hạt và quả hạch đã được chế biến (đóng trong hộp, chai, hũ, đông 
lạnh, sấy khô); trái cây tươi được cắt lát/miếng, rau quả tươi được cắt/thái sẵn; các sản 
phẩm từ sữa (trừ đồ uống).  

 

Nhóm 30: Hạt ngũ cốc và thực phẩm ăn nhanh làm từ hạt ngũ cốc; bánh kẹo dạng đông lạnh.  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi và rau tươi; hạt ngũ cốc, hạt và quả hạch chưa chế biến, dùng cho 
người (trừ hạt ca cao chưa chế biến và hạt cà phê chưa chế biến).  

 

Nhóm 32: Nước ép dứa, nước ép làm chủ yếu từ dứa, và các đồ uống chứa nước ép dứa.  
 

 
(210) 4-2014-23755 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A26.11.8; 1.3.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời đậm 
(731) DOLE ASIA HOLDINGS PTE. LTD.  (SG)

10 Marina Blvd., #34-03, Tower 2 
Marina Bay Financial Centre Singapore, 
Singapore 018983    

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây, rau, hạt và quả hạch đã được chế biến (đóng trong hộp, chai, hũ, đông 
lạnh, sấy khô); trái cây tươi được cắt lát/miếng, rau quả tươi được cắt/thái sẵn; các sản 
phẩm từ sữa (trừ đồ uống).   

 

Nhóm 30: Hạt ngũ cốc và thực phẩm ăn nhanh làm từ hạt ngũ cốc; bánh kẹo dạng đông lạnh.   
 

Nhóm 31: Trái cây tươi và rau tươi; hạt ngũ cốc, hạt và quả hạch chưa chế biến, dùng cho 
người (trừ hạt ca cao chưa chế biến và hạt cà phê chưa chế biến).   

 

Nhóm 32: Nước ép dứa, nước ép làm chủ yếu từ dứa, và các đồ uống chứa nước ép dứa.  
 

 
(210) 4-2014-23756 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 86244846 07.04.2014 US 
(540) 

  

(531) A5.5.20; 25.1.25; 26.13.25; A5.5.21 
(731) RCRV, INC.   (US) 

4715 S. Alameda Street, Los Angeles, 
CA 90058, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, ví nữ, ví nam, và ba-lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần dài, quần bò, quần, quần soóc, áo khoác, áo sơ-mi, áo, 
áo phông, mũ, mũ và mũ lưỡi trai chơi bóng chày, và quần áo lót.  

 

Nhóm 35: Các dịch vụ bán lẻ trực tuyến cho quần áo.  
 

 
(210) 4-2014-23757 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 7.3.11 
(591) Xanh dương, trắng, vàng da cam 
(731) Công ty TNHH Nhật Linh   (VN)

Dốc Đoàn Kết, phố Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Chuỗi cửa hàng siêu thị kinh doanh các mặt hàng cơ điện như dây và cáp điện, 
biến áp điện lực, tủ điện, ổn áp, thiết bị điện (như công tắc, ổ cắm và các phụ kiện đi kèm, 
aptomat (cầu dao điện) và tủ điện, quạt thông gió, đối lưu khí, ống dẫn điện (ống luồn) và 
các phụ kiện đi kèm như hộp chia ngả, khớp nối và kẹp đỡ, cút, đui đèn, bảng điện, thiết 
bị điện gia dụng như quạt, bình nước nóng, đèn chiếu sáng, ổ cắm kéo dài), vật liệu xây 
dựng (như sứ vệ sinh, gương, gạch hoa, đồ inox, đá, sơn tường, giấy dán tường), dụng cụ 
lắp đặt xây dựng và lắp đặt điện, đồ gia dụng bao gồm đồ nhựa như đồ chứa đựng và dụng 
cụ dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, đồ nội thất; dụng 
cụ làm việc cầm tay (như cưa, khoan, đục, kìm).  

 
 

(210) 4-2014-23758 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 7.3.11 
(591) Vàng da cam, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Nhật Linh    (VN)

Dốc Đoàn Kết, phố Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Chuỗi cửa hàng siêu thị kinh doanh các mặt hàng cơ điện như dây và cáp điện, 
biến áp điện lực, tủ điện, ổn áp, thiết bị điện (như công tắc, ổ cắm và các phụ kiện đi kèm, 
aptomat (cầu dao điện) và tủ điện, quạt thông gió, đối lưu khí, ống dẫn điện (ống luồn) và 
các phụ kiện đi kèm như hộp chia ngả, khớp nối và kẹp đỡ, cút, đui đèn, bảng điện, thiết 
bị điện gia dụng như quạt, bình nước nóng, đèn chiếu sáng, ổ cắm kéo dài), vật liệu xây 
dựng (như sứ vệ sinh, gương, gạch hoa, đồ inox, đá, sơn tường, giấy dán tường), dụng cụ 
lắp đặt xây dựng và lắp đặt điện, đồ gia dụng bao gồm đồ nhựa như đồ chứa đựng và dụng 
cụ dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, đồ nội thất, dụng 
cụ làm việc cầm tay (như cưa, khoan, đục, kìm).  
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(210) 4-2014-23759 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 7.3.11 

(591) Vàng da cam, xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH Nhật Linh    (VN) 

Dốc Đoàn Kết, phố Vĩnh Hưng, phường 

Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Chuỗi cửa hàng siêu thị kinh doanh các mặt hàng cơ điện như dây và cáp điện, 

biến áp điện lực, tủ điện, ổn áp, thiết bị điện (như công tắc, ổ cắm và các phụ kiện đi kèm, 
aptomat (cầu dao điện) và tủ điện, quạt thông gió, đối lưu khí, ống dẫn điện (ống luồn) và 

các phụ kiện đi kèm như hộp chia ngả, khớp nối và kẹp đỡ, cút, đui đèn, bảng điện, thiết 
bị điện gia dụng như quạt, bình nước nóng, đèn chiếu sáng, ổ cắm kéo dài), vật liệu xây 

dựng (như sứ vệ sinh, gương, gạch hoa, đồ inox, đá, sơn tường, giấy dán tường), dụng cụ 

lắp đặt xây dựng và lắp đặt điện, đồ gia dụng bao gồm đồ nhựa như đồ chứa đựng và dụng 
cụ dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, đồ nội thất, dụng 

cụ làm việc cầm tay (như cưa, khoan, đục, kìm).  
 

 
(210) 4-2014-23764 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Quán ăn uống 5 Sánh  (VN) 

Số 19, ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, 

huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-23765 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San 

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-23766 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San 

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23767 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San 

Dermapharm   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23768 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San 

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23769 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San 

Dermapharm   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2014-23770 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23771 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23772 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23773 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-23774 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23775 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 25.1.9; 5.3.20; A5.1.5 
(591) Vàng, xanh lá cây, cam, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Thanh 

Phong  (VN) 

ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải, huyện Năm 
Căn, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 21: Đũa. 
 

 
(210) 4-2014-23776 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Mến -

Long Thành  (VN) 

26, Đề Thám, khóm 4, phường 2, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép, các loại dây nịt (thắt lưng dùng cho trang phục).  
 

 
(210) 4-2014-23777 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 
(731) SIAM COSMOS SERVICES CO., LTD.  

(TH) 
12th Floor, Nantawan Building, 161 
Ratchadamri Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý tiếp thị (marketing), tư vấn quản lý nguồn nhân lực, tư 
vấn quản lý doanh nghiệp và tư vấn quản lý sản xuất, dịch vụ quan hệ công chúng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính, đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, tư vấn 
bảo hiểm, và dịch vụ thông tin bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2014-23780 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 24.9.1 

(591) Xanh da trời, đỏ, xanh lá, hồng sen, 
vàng, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Gia  

(VN) 

Khu phố 2, thị trấn Hoà Vinh, huyện 

Đông Hoà, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 
 

 
(210) 4-2014-23781 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

kinh doanh nhôm Việt Pháp  

(VN) 

10 ngõ 255 đường Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhôm; lá nhôm; cửa ra vào bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-23782 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.6; A1.1.10; A26.11.12; A25.7.21 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

kinh doanh nhôm Việt Pháp  

(VN) 

10 ngõ 255 đường Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhôm; lá nhôm; cửa ra vào bằng kim loại.  
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(210) 4-2014-23785 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vũ 

Kim  (VN) 

G16-134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thuốc y học cổ truyền; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thuốc đông y, dược liệu, nguyên liệu và phụ liệu để sản 
xuất thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư và linh kiện thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, các 
sản phẩm dinh dưỡng, hóa chất; xuất nhập khẩu: dược phẩm, thuốc đông y, dược liệu, 
nguyên liệu và phụ liệu để sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư và linh kiện thiết bị y 
tế, mỹ phẩm, thực phẩm, các sản phẩm dinh dưỡng, hóa chất; giới thiệu: dược phẩm, 
thuốc đông y, dược liệu, nguyên liệu và phụ liệu để sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế, vật 
tư và linh kiện thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, các sản phẩm dinh dưỡng, hóa chất; 
quảng cáo: dược phẩm, thuốc đông y, dược liệu, nguyên liệu và phụ liệu để sản xuất 
thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư và linh kiện thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, các sản 
phẩm dinh dưỡng, hóa chất.  

 
 

(210) 4-2014-23786 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) ENDEMOL UK LIMITED   (GB) 
Shepherds Building Central, Charecroft 
Way, Shepherds Bush, London W14 
0EE, United Kingdom 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bản thu âm và bản thu hình được ghi sẵn; vật mang tín hiệu âm thanh và hình 
ảnh dạng số; bản ghi sẵn chương trình truyền hình và phim; bản ghi sẵn âm thanh và ca 
nhạc; băng ghi âm thanh - hình ảnh (băng vi-đê-ô); đĩa com-pắc; đĩa DVD; máy quay đĩa; 
đĩa com-pắc quang học có chứa dữ liệu (đĩa CD); phần mềm trò chơi cho máy vi tính; 
chương trình trò chơi cho máy vi tính; tệp tin video được tải xuống từ Internet; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc Internet; xuất bản 
phẩm điện tử ghi sẵn; hình ảnh và minh họa trên sách báo có thể tải xuống được từ cơ sở 
dữ liệu trực tuyến hoặc internet; hình ảnh và minh họa trên sách báo được ghi sẵn; trình 
bảo vệ màn hình [chương trình máy tính]; thiết bị karaoke, cụ thể là, micrô, loa, máy quay 
đĩa DVD, bộ khuếch đại âm thanh, thiết bị và máy âm thanh; đầu đĩa dùng cho trò chơi có 
gắn với máy thu hình; đĩa laze (một loại đĩa quang); miếng đệm lót chuột máy vi tính; bộ 
phận và phụ tùng cho các sản phẩm ở trên, cụ thể là, ổ đĩa cho máy vi tính, bộ điều chỉnh 
tốc độ của máy quay đĩa, thiết bị làm sạch đĩa hát; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn 
hoặc trực tuyến; phần mềm trò chơi có thể tải xuống được cho điện thoại di động. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, cho thuê thiết bị viễn thông, dịch vụ cung cấp kết 
nối viễn thông đến mạng máy tinh toàn cầu, thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông, dịch 
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vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông, cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa; dịch vụ phát sóng, cụ thể là, phát chương trình truyền thanh, phát sóng truyền 
thanh, truyền hình không dây; dịch vụ truyền tin và dữ liệu có sự hỗ trợ của chương trình 
máy tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy tinh; dịch vụ thông tin liên lạc điện tử bằng 
mạng cáp quang, máy vi tính, điện thoại; dịch vụ phát sóng chương trình định kỳ, dịch vụ 
truyền hình qua vệ tinh, truyền hình cáp, dịch vụ truyền hình; dịch vụ nhắn tin qua video 
và máy thu hình; dịch vụ truyền video dạng số; dịch vụ hãng thông tấn; dịch vụ tư vấn 
thông tin thông qua hãng thông tấn; dịch vụ cố vấn thông tin liên quan đến lĩnh vực liên 
lạc viễn thông; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ giải mã tệp tin âm thanh 
[giúp đỡ người khiếm thính trong quá trình giao tiếp].  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, bao gồm tổ chức, sản xuất và giới thiệu chương trình truyền 
hình; tổ chức các sự kiện trực tiếp, cụ thể là, tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí], tổ 
chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, tổ chức 
cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ xuất bản văn bản 
[không bao gồm những bài quảng cáo]; sản xuất và phân phối bản thu âm hoặc thu hình, 
chương trình phát thanh và truyền hình và phim [trừ phim quảng cáo]; cho thuê bản thu 
âm hoặc thu hình, chương trình phát thanh và truyền hình và phim; dịch vụ giải trí qua 
phim, truyền hình, chương trình ca nhạc và chương trình sân khấu; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách, văn bản [không bao gồm 
những bài quảng cáo] và báo điện tử trực tuyến; cung cấp bản thu thanh hoặc thu hình 
dạng điện tử [không tải xuống được] thông qua mạng máy tính như Internet; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến từ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc Internet; cung cấp tranh 
ảnh và tác phẩm nghệ thuật điện tử [không tải xuống được] từ cơ sở dữ liệu trực tuyến 
hoặc Internet; dịch vụ giáo dục thông qua chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí, bao 
gồm phát triển, soạn thảo, sản xuất và thực hiện các chương trình phát thanh và chương 
trình truyền hình thông qua phương tiện truyền thông mới như Internet; dịch vụ phát triển, 
soạn thảo, sản xuất và thực hiện chương trình phim [trừ phim quảng cáo], trình diễn sân 
khấu, kịch và ca nhạc; dịch vụ phát triển, soạn thảo, sản xuất và tổ chức sự kiện âm nhạc 
và/hoặc buổi hòa nhạc; cho thuê phim điện ảnh và băng hình; dịch vụ xuất bản, biên tập 
và cho thuê sách, báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ, đĩa ca nhạc, đĩa ghi trò chơi máy vi 
tính; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp trò chơi có thưởng 
thông qua Internet; tất cả các dịch vụ trên được cung cấp qua Internet, mạng điện thoại di 
động hoặc các phương tiện tương tác truyền thông đa phương tiện khác.  

 
 

(210) 4-2014-23788 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; điểm tham quan, khu du lịch cụ thể là các dịch vụ du lịch phục 
vụ khách đi tham quan, vui chơi, giải trí. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên 
vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí [các cuộc thi, hội nghị, hội thảo]. 
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Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-23789 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công   (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; điểm tham quan, khu du lịch cụ thể là các dịch vụ du lịch phục 
vụ khách đi tham quan, vui chơi, giải trí.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên 
vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí [các cuộc thi, hội nghị, hội thảo].  

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-23790 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công   (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 
các dịch vụliên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch]. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí. 

 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-23791 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công   (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tham quan lữ hành quốc tế và trong nước; cho thuê xe 
du lịch; đại lý vé máy bay, vé xe. 
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(210) 4-2014-23792 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công   (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 

các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch].  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-23794 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công   (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 

các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy bay, vé xe. 

 
 

(210) 4-2014-23795 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công   (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 

các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy bay, vé xe. 
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(210) 4-2014-23796 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công   (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 

các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy bay, vé xe. 

 

 
(210) 4-2014-23797 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công   (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 

các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy bay, vé xe. 

 
 

(210) 4-2014-23798 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công   (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 

các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy bay, vé xe. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  
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(210) 4-2014-23799 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 
các dịch vụ liên quan đến du lịch [cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch], đại lý vé máy bay, vé xe. 

 

 
(210) 4-2014-23801 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 
(591) Cam, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH bột mì Vĩnh 

Phát  (VN) 

Lô N13, N14, N15 khu công nghiệp Suối 
Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột cho thực phẩm; tinh bột cho thực phẩm; men làm bánh; hương liệu, trừ tinh 
dầu.  

 

Nhóm 35: Mua bán bột thực phẩm, thức ăn, nguyên liệu thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản.  
 

 
(210) 4-2014-23802 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 2.9.8; A24.17.12; 16.1.13 
(591) Vàng, nâu, đen, trắng, da cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - kiến 

trúc - xây dựng Toàn Thịnh 

Phát  (VN) 

Tầng 19, số 53-55 Võ Thị Sáu, phường 
Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí: tụ điểm ca hát, nhạc; dịch vụ karaoke, cung cấp dịch 
vụ hát karaoke.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2014-23803 (220) 03.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, 

tím, cam 

(731) Công ty cổ phần đầu tư - kiến 

trúc - xây dựng Toàn Thịnh 

Phát  (VN) 

Tầng 19, số 53-55 Võ Thị Sáu, phường 

Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ 

thư viện lưu động; dịch vụ giải trí.  
 

 
(210) 4-2014-23804 (220) 03.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tốt 

Đẹp   (VN) 

Gian 22, trung tâm phân phối dược phẩm 

Codupha, 334 Tô Hiến Thành, phường 

14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-23805 (220) 03.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BGP Việt Nam  

(VN) 

Tầng 6, Tòa nhà Fimexco, 231 - 233 Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-23807 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty Cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-23808 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3Z2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-23809 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-23810 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 312, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-23811 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 312, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-23812 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-23813 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-23814 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Trắng, xanh 
(731) Trần Vũ Lạc  (VN) 

Số 196 Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11 thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa: khám và chữa răng.  
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(210) 4-2014-23815 (220) 03.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A5.9.23; 5.9.12 

(591) Đen, nâu, xanh lá, trắng 
(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

sinh thái OASIS  (VN) 

18 đường 98, tổ 2, ấp Giòng Sao, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; trái cây có múi; rau cỏ tươi; quả tươi; ngô; bí ngô; 
nấm tươi; rau tươi. 

 
 

(210) 4-2014-23816 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Khởi Tiến    (VN) 

Số 244, ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình đường bộ, công trình thủy lợi.  
 

 
(210) 4-2014-23817 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 3.7.17; 7.1.24; A7.1.12 
(591) Đỏ xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vạn Lộc   (VN) 

120 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 3, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, khung tấm trần thạch cao.  
 
 

(210) 4-2014-23818 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Quỳnh  

(VN) 

373/42C Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2014-23819 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

dịch vụ du lịch Phương Trang  

(VN) 

486-486A Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; mua bán xe gắn máy; mua bán phụ tùng xe; mua bán vật liệu 
xây dựng; mua bán thiết bị công nghiệp; mua bán máy vi tính và thiết bị máy vi tính. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán 
nhà; đại lý đổi ngoại tệ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công 
nghiệp; dịch vụ san lấp mặt bằng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe; du lịch lữ 
hành; môi giới vận tải; đại lý bán vé may bay. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-23820 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

dịch vụ du lịch Phương Trang  

(VN) 

486-486A Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; mua bán xe gắn máy; mua bán phụ tùng xe; mua bán vật liệu 
xây dựng; mua bán thiết bị công nghiệp; mua bán máy vi tính và thiết bị máy vi tính. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán 
nhà; đại lý đổi ngoại tệ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công 
nghiệp; dịch vụ san lấp mặt bằng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe; du lịch lữ 
hành; môi giới vận tải; đại lý bán vé máy bay. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
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(210) 4-2014-23821 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 1.15.23; 1.15.14; 1.15.15 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, đen, da cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật   (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-23822 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.3.1; 25.5.2; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh lá, đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật   (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-23823 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xám, da cam, xanh 

dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật   (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-23824 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A25.7.7; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật   (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-23825 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.2; 5.9.24; A1.5.3; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, vàng đậm, vàng nhạt, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, xanh lá 
cây, xanh lá mạ, da cam, tím, đỏ 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật  (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-23826 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; A24.15.13; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương đậm, vàng, 

hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật  (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-23827 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật  (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-23828 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh rêu, xanh 

crôm đậm, tím, đen, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật  (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-23829 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.15.15; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, đỏ, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật  (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-23830 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.6; A25.7.21; A26.11.7; 26.4.2; 
A26.11.8 

(591) Xanh lá, xanh dương đậm, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật  (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-23831 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 1.15.15; 1.15.14; A5.3.14 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương đậm, 

xanh biển 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật  (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-23832 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.13.10; 26.1.6; 24.15.1; 24.15.3 
(591) Trắng, xanh dương đậm, cam, đỏ, xanh 

lá, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật  (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-23833 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A9.3.9; 26.1.2 
(731) Trần Thị Cẩm Hồng  (VN) 

440/13/300 (số cũ 516/34H) Thống 
Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần áo may sẵn; áo sơ mi; bộ quần áo; bộ quần áo tắm. 
 
 

(210) 4-2014-23835 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.4; 24.13.1; 20.5.7 
(591) Xanh ngọc thạch, trắng 
(731) Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai  

(VN) 

17 & 34 Hòe Nhai, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Phục hồi chức năng - đông y; chạy thận nhân tạo; ngoại khoa; phẫu thuật tạo 
hình thẩm mỹ; khám chữa bệnh đa khoa; khám sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2014-23837 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV đầu tư 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Hoàng Phúc Thịnh  (VN) 

140/20 - 140/22 - 140/24 Lê Đức Thọ, 
phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm: sữa tắm, dầu gội, nước hoa, dầu xả. 
 

 
(210) 4-2014-23838 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2; 9.1.10; 5.5.19; A5.3.15; 
26.1.2 

(731) Đỗ Thị Mến  (VN) 

Số nhà 12/60 ngõ 250 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-23839 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) ALLEVIARE LIFE SCIENCES LTD  
(HK) 
Rm 1702, Sino Centre, 582-592 Nathan 
Rd, Kln, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-23840 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) ALLEVIARE LIFE SCIENCES LTD  
(HK) 
Rm 1702, Sino Centre, 582-592 Nathan 
Rd, Kln, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-23841 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt  (VN) 

Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-23842 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành  (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-23843 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 25.1.6; 26.4.3 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, xanh dương, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hoàng Thiên Lộc  

(VN) 

61 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; đồ chơi trẻ em. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ chơi trẻ em, các thiết bị trường học (như: xích đu, đu 
quay, bập bênh, cầu trượt). 

 
 

(210) 4-2014-23844 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.1; 5.9.15 
(591) Đen, trắng, xanh lá, hồng, vàng nhạt, 

nâu, xanh đen, xám 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Gái 

Thành  (VN) 

257 Nguyễn Huệ, thị trấn ĐăkĐoa, 
huyện ĐăkĐoa, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị: hạt tiêu. 
 
 

(210) 4-2014-23845 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thái Tiên Phong  

(VN) 

N0 - 06A45, khu tái định cư Giang Biên, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe đạp điện; xe ba bánh để chở hàng, ô tô tải. 
 
 

(210) 4-2014-23846 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.9; 7.3.2; A26.4.24 
(591) Đen, vàng đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

nội thất Thăng Long  (VN) 

Phòng 1/2- 16 nhà A2 tập thể Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 20: Tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; rèm bằng tre. 
 

Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới; rèm 
tắm bằng vải hoặc nhựa. 

 
 

(210) 4-2014-23848 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 24.15.21 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại xuất nhập 

khẩu Tiến Đức  (VN) 

74/1Q, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời [thiết bị cung cấp nước nóng 
lạnh], đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị lọc nước, vòi nước, bồn rửa 
mặt, bồn cầu. 

 

Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng dùng trong xây dựng, các khớp nối ống nhựa bằng 
nhựa (phụ tùng ống nước nhựa) dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-23849 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.4.2 
(731) NKN, LTD.   (JP) 

25-5, Inadahonmachi 1-chome, 
Higashiosaka-shi, Osaka, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: Khớp vạn năng đồng tốc cho xe cộ; trục dẫn động cho xe cộ; vỏ bọc cho khớp 
vạn năng đồng tốc cho xe cộ; giảm xóc cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; các bộ phận của 
hệ thống lái hoặc hệ thống treo của xe cộ. 

 

 
(210) 4-2014-23851 (220) 06.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 7.1.24; 7.3.11; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Không Gian Xanh   (VN) 

A19 TT Sở Địa Chính, tổ 61, phường Yên
Hòa, quần Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Làm sạch bề mặt bên ngoài tòa nhà; làm sạch bên trong tòa nhà; dịch vụ chống 
ẩm [xây dựng]; sơn nội thất và ngoại thất; diệt động vật có hại [không dùng trong nông 
nghiệp]; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; làm sạch cửa sổ.  
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(210) 4-2014-23852 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại 

Đông Phương Nam   (VN) 

Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2014-23853 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A14.1.2 
(591) Xanh lá, cam 
(731) Công ty cổ phần đầu - thương 

mại Việt May  (VN) 

03 - Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: salon, bàn, 
ghế, kệ, bục, giường, tủ, ghế trường kỷ, tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, thảm, đệm, chăn, 
màn, rèm, ga trải giường, gối, vải, quần áo may sẵn, giày dép, vật liệu phủ tường, vật liệu 
phủ sàn.  

 

Nhóm 39: Chuyên chở, đóng gói, lưu kho hàng hóa; dịch vụ môi giới vận tải; bốc dỡ hàng 
hóa.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế trang trí ngoại thất; tư vấn kiến trúc, thiết kế 
kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; thiết kế 
mẫu bao bì; thiết kế quà tặng.  

 
 

(210) 4-2014-23854 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; 26.4.2; A5.5.21 
(591) Trắng xanh 
(731) Công ty CP truyền thông sức 

khỏe Việt Nam  (VN) 

Xóm 20, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo; trà thảo dược; thuốc dùng cho người; thuốc bóp phong thấp; chất bổ 
sung dinh dưỡng. 

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc đông y, dược phẩm, dầu gió, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-23855 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty CP truyền thông sức 

khỏe Việt Nam  (VN) 

Xóm 20, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo; trà dược thảo; thuốc dùng cho người; thuốc bóp phong thấp; chất bổ 
sung dinh dưỡng. 

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc đông y, dược phẩm, dầu gió, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-23857 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Bùi Văn Hùng  (VN) 

Số 364B Hùng Vương, tổ 2, khu Hồng 
Hà, phường Ninh Dương, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: vòi sen, chậu rửa, bệ xí, bồn tiêu, bồn tắm.  
 
 

(210) 4-2014-23859 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phẩn sản xuất 

thương mại Trường Lực   (VN) 

50/7B đường số 20, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2014-23860 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 24.15.21; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ điện tử 

Hùng Việt Phát   (VN) 

462/20 Lê Văn Khương, tổ 7, khu phố 3, 
Phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa, máy thu hình (tivi), máy tăng âm (ampli), bộ trộn âm (mixer), ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
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(210) 4-2014-23861 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 25.12.1; A1.1.10; 26.1.2; A1.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, ghi 

xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ The Hồng 

Vui   (VN) 

50/20/14 Nguyễn Quý Yêm, khu phố 4, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm như: nước rửa chén; nước giặt; nước xả vải; nước lau 
sàn; nước lau kính. 

 

 
(210) 4-2014-23864 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 20.7.1; 2.5.1; 4.5.12; 4.5.2 
(591) Đỏ, cam 
(731) Nguyễn Lệ Chi  (VN) 

M3.11 lô H3 chung cư, phường 6, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: văn phòng phẩm, vở (tập) học sinh, sách, truyện 
tranh, báo, tạp chí (có nội dung được phép lưu hành); đại lý phát hành sách, báo (có nội 
dung được phép lưu hành); tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
thông tin kinh doanh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 
thông tin giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; xuất bản sách 
và báo điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2014-23865 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại H.V.T   (VN) 

Số nhà 65, phố Yên Ninh, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Gương soi nội thất, khung gương.  
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(210) 4-2014-23866 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại H.V.T    (VN) 

Số nhà 65, phố Yên Ninh, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 20: Gương soi nội thất, khung gương.  
 

 
(210) 4-2014-23867 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Mạnh Mạnh   (VN)

Số nhà 25, ngõ A6, khu tập thể trường 
Đại học Hà Nội, Km9 đường Nguyễn 
Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; phòng chẩn trị y học cổ truyền; chữa bệnh, giảm đau bằng châm 
cứu, bấm huyệt; xoa bóp; mat-xa (Massage); cấy chỉ vào huyệt, tác động cột sống.  

 

 
(210) 4-2014-23868 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Mạnh Mạnh    (VN)

Số nhà 25, ngõ A6, khu tập thể trường 
Đại học Hà Nội, Km9 đường Nguyễn 
Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; phòng chẩn trị y học cổ truyền; châm cứu; bấm huyệt; mat-xa 
(massage); xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2014-23869 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A7.1.12; 7.1.24; A5.3.15 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Hợp tác xã Đinh Gia  (VN)

Số 684 phố Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; cất giữ hàng hóa.  
 

Nhóm 41: Giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán rượu (quán bar); dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp 
chỗ ở tạm thời. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu.  

 

 
(210) 4-2014-23870 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

xuất nhập khẩu Thành Công  

(VN) 

Cụm công nghiệp Dĩnh Trì, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày dép thể thao; mũ thể thao.  

 

 
(210) 4-2014-23871 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Vũ Ngọc Hải   (VN) 

Số 30, ngõ 158/4 đường Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2014-23872 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh tím than, vàng 
(731) Công ty TNHH gốm sứ thủy 

tinh An Trường Lộc   (VN) 

Thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng gốm; sứ, thủy tinh.  
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(210) 4-2014-23873 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12; 1.13.1 
(591) Trắng, xanh đậm, da cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần FORD Thăng 

Long   (VN) 

105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán ô tô và xe có động cơ khác; mua bán phụ tùng ô tô, mô tô xe 
máy, quảng cáo du lịch; xuất nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô.  

 

Nhóm 36: Đại lý môi giới bảo hiểm.  
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.  
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; đại lý du lịch; 
điều hành tua du lịch; tổ chức các tua du lịch; cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hoá.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và dạy nghề; dịch vụ vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2014-23875 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.5.15 
(591) Xanh đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất CHC - úc  (VN) 

Số 25, ngõ 424 Trần Khát Chân, phường 
Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2014-23876 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất CHC - úc   (VN) 

Số 25, ngõ 424 Trần Khát Chân, phường 
Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2014-23877 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất CHC - úc   (VN) 

Số 25, ngõ 424 Trần Khát Chân, phường 

Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2014-23878 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

xây dựng thương mại dịch vụ 

Sơn Nhật Bản  (VN) 

41F/72 đường Trục, phường 13, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  

 

Nhóm 19: Bột trét (dùng trong xây dựng).  
 

 
(210) 4-2014-23879 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.9 

(591) Xanh đậm, xanh dương, xanh nhạt, trắng

(731) Trần Phi Hùng  (VN) 

Q5/156 ấp Nguyễn Huệ, xã Quang 

Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá tài 

chính (bảo hiểm, ngân hàn g, bất động sản); tư vấn tài chính; cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2014-23880 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.2 
(731) MR. CHANG MIN HSIU  (CN) 

4F, No.39 Yi-Tong st., Zhongshan dist., 
Taipei city 104, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; đầu mũi khoan (bộ phận của máy 
móc); khoan cầm tay chạy điện; vòng bi (bộ phận của máy móc); lưỡi cưa (bộ phận của 
máy); máy bơm. 

 

Nhóm 08: Mũi khoan (dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan (thao tác thủ công); khung của 
cưa tay; súng phun sơn (thao tác thủ công bằng tay); kéo cắt cây; tua vít; dụng cụ vặn ốc, 
vít (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 09: Khóa điện; máy bơm cứu hỏa; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác 
(vật nối điện); thước (dụng cụ đo); thiết bị đo chỉ mực. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bản lề bằng kim loại, khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện, khóa 
bằng kim loại cho xe cộ, khóa móc, cái chặn cửa bằng kim loại, khóa bằng kim loại cho 
ngăn kéo, dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công, đầu mũi khoan (bộ phận của máy 
móc), khoan cầm tay chạy điện, vòng bi (bộ phận của máy móc), lưỡi cưa (bộ phận của 
máy), mũi khoan (dụng cụ cầm tay), dụng cụ khoan (thao tác thủ công), khung của cưa tay, 
súng phun sơn (thao tác thủ công bằng tay), kéo cắt cây, tua vít, dụng cụ vặn ốc, vít (dụng 
cụ cầm tay), khóa điện tử, máy bơm, thiết bị phòng tắm như: vòi sen, bồn tắm, bồn cầu. 

 
 

(210) 4-2014-23881 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 25.5.3 
(591) Hồng, hồng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Diana  (VN)

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng. 
 

 
(210) 4-2014-23882 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 25.5.3 
(591) Hồng, hồng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Diana   (VN)

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, tã giấy cho trẻ em, tã giấy cho người già.  
 

 
(210) 4-2014-23883 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.6; 25.5.3 
(591) Hồng, hồng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Diana  (VN)

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn giấy ướt. 

 

 
(210) 4-2014-23884 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 

Số 1C, tổ 36, cụm 5, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-23885 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát  (VN) 

Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-23886 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.4; 26.7.25 
(591) Da cam, đen, trắng 
(731) Nguyễn Quang Hùng  (VN)

Tổ 2, phường Vệ An, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; bộ đổi điện; công tắc điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 
xúc khác (vật nối điện); cầu dao điện. 

 

 
(210) 4-2014-23887 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-23888 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.15.1; 26.1.1; 26.1.6; 
26.1.5 

(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại yến sào Đông Nam á  (VN) 

105/4/5 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến sơ chế (yến sào); tổ yến làm sạch; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; 
tổ yến (yến sào) chế biến; yến chưng với sâm (sản phẩm được cô đặc chế biến từ tổ yến và 
sâm dùng làm thực phẩm). 
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(210) 4-2014-23889 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 25.5.25 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty cổ phần BST Việt Nam 

(BST Viet Nam Joint Stock 

Company)  (VN) 

Số 9, ngõ 254 Minh Khai, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, phích cắm điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị đốt nóng tinh dầu. 
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2014-23890 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 26.4.4; 25.5.3 
(591) Đen, trắng, vàng cam 
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

và thương mại Thành Công  

(VN) 

Số 162 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đẩy bằng tay; mua bán các sản phẩm, bao gồm: bi tròn, bi đũa, 
gioăng ổ bi, vỏ ổ bi, ổ bi đệm, vòng bi cho ổ trục, vòng bi cho ổ bi, vòng bi xe cộ và bộ 
vòng bi cho phương tiện giao thông trên bộ (ngoài loại dùng cho động cơ), hộp ổ trục cho 
phương tiện giao thông trên bộ; mua bán puly, đai dính cho puly, ròng rọc, băng dính cho 
ròng rọc, tay quay; mua bán cáp chống sét, cột thu lôi, thiết bị chống sét, thanh chống sét; 
mua bán các sản phẩm kim loại, cơ khí; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 

Nhóm 40: Đúc kim loại; cán kim loại; mạ kim loại; tôi kim loại; gia công sản phẩm cơ 
khí; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2014-23891 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.4; A5.5.21; 5.5.16 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thời trang Hoa Việt  (VN) 

Số 9, ngõ 27 Vạn Bảo, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; va li.  
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; trang phục dệt kim; quần áo đan; quần áo da; quần áo giả 
da; quần áo may sẵn. 

 

 
(210) 4-2014-23893 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) W.R. GRACE & CO.-CONN.  (US) 

7500 Grace Drive, Columbia, MD 
21044, U.S.A.  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong xây dựng hoặc trong sản xuất vật liệu xây dựng; hóa 

chất sử dụng trong xi măng, vữa nề, vữa bê tông, hoặc các vật liệu kết dính dạng xi măng 
khác; phụ gia hóa chất hay hóa chất pha trộn dùng để biến đổi một hay nhiều thuộc tính 
của xi măng, bê tông, hoặc các vật liệu kết dính dạng xi măng khác; bao gồm cả phụ gia 
hóa chất dùng để tăng tính dễ tạo hình của vữa bê tông, tăng hiệu lực của xi măng, giảm 
lượng nước cần dùng khi trộn vữa bê tông, tăng độ cứng của bê tông. 

 

 
(210) 4-2014-23894 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) W.R. GRACE & CO.-CONN.   (US) 
7500 Grace Drive, Columbia, MD 
21044, U.S.A.  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hóa chất hay hóa chất pha trộn dùng để biến đổi một hay nhiều thuộc 

tính của xi măng, vữa xây dựng, vật liệu nề, bê tông, hoặc các vật liệu kết dính dạng xi 
măng khác; bao gồm cả phụ gia hóa chất dùng để tăng tính dễ tạo hình của vữa bê tông, 
tăng hiệu lực của xi măng, giảm lượng nước cần dùng khi trộn vữa bê tông, tăng độ cứng 
của bê tông. 

 

 
(210) 4-2014-23895 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.7; 25.7.20 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

De Grado Loft  (VN) 

170 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Tranh, ảnh dùng để trang trí và minh họa. 
 

Nhóm 21: Đồ trang trí bằng sứ. 
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Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu tranh, ảnh, nhạc cụ, dụng cụ hội họa. 
 

Nhóm 41: Đào tạo hội họa; dạy mỹ thuật; đào tạo âm nhạc; dạy đàn. 
 

Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; thiết kế các sản phẩm trang trí nội, ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2014-23896 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) ADATA TECHNOLOGY CO., LTD.  
(TW) 
18F, No. 258, Lian Cheng Rd., Chung 
Ho Dist., New Taipei City, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn; đèn ống (đèn); vỏ đèn; thiết bị để chiếu sáng; đèn đường; thiết 
bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED). 

 

 
(210) 4-2014-23897 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.21; A1.1.10; A1.1.5 
(731) ADATA TECHNOLOGY CO., LTD.  

(TW) 
18F, No. 258, Lian Cheng Rd., Chung 
Ho Dist., New Taipei City, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn; đèn ống (đèn); vỏ đèn; thiết bị để chiếu sáng; đèn đường; thiết 
bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED). 

 

 
(210) 4-2014-23898 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.21; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng, vàng, xanh lá 

cây, xanh dương 
(731) ADATA TECHNOLOGY CO., LTD.  

(TW) 
18F, No. 258, Lian Cheng Rd., Chung 
Ho Dist., New Taipei City, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn; đèn ống (đèn); vỏ đèn; thiết bị để chiếu sáng; đèn đường; thiết 
bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED). 
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(210) 4-2014-23902 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3 
(591) Vàng nhạt, vàng, cam, đỏ, xanh da trời, 

đen bóng, nâu 
(731) Công ty TNHH giải pháp phần 

mềm Thiên Long   (VN) 

Số 47 Nguyễn Phúc Lai, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý toàn diện doanh nghiệp; phần mềm kế toán.  
 

 
(210) 4-2014-23903 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

§¨k TÝn  (VN) 

Số 67 thôn Đức Lễ A, xã Đức Mạnh, 
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2014-23904 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

§¨k TÝn   (VN) 

Số 67 thôn Đức Lễ A, xã Đức Mạnh, 
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2014-23905 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.4; 1.15.15; 1.15.11 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại quốc tế Nhân 

Minh  (VN) 

37 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê.  
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(210) 4-2014-23906 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.4; A1.1.12; 3.1.8 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Sao 

Kim  (VN) 

255 Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép, quần áo; mũ (nón); thắt lưng quần áo (dây nít) dùng cho trang phục 
thời trang; ca vát; tất (vớ). 

 

 
(210) 4-2014-23907 (220) 06.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A25.3.11; 5.7.3; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Trắng, xanh biển 
(731) Công ty TNHH tư vấn đào tạo 

kế toán AccTrain   (VN) 

Lầu 2,84 Bạch Đằng, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo kế toán.  
 

 
(210) 4-2014-23917 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoá dầu 

MEKONG  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2014-23918 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoá dầu 

MEKONG  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  
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(210) 4-2014-23919 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần hoá dầu 

MEKONG  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2014-23920 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần hoá dầu 

Mekong  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2014-23922 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Cường Hằng  (VN) 

Số 2B, ngách 123/2, phố Khương 
Thượng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Chậu; bình; lọ; tường trồng cây (nhiều chậu để trồng cây được liên kết thành 1 

khối); khay trồng cây.  
 

 
(210) 4-2014-23923 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hoàng Văn Khôi  (VN) 

Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 

« tô điện, xe đạp điện.  
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(210) 4-2014-23924 (220) 06.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) A1.5.3; A1.1.9; A1.1.2; 18.5.10 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

Hùng Sơn (VN)   (VN) 

Số 200 ngõ 34A phố Trần Phú, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây ăng ten; áp tô mát (aptomat); tủ phân phối điện; công tắc điện; ổ cắm điện; 

dây điện và cáp điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dây ăng ten, áp tô mát (aptomat), tủ phân phối điện, công tắc điện, ổ 
cắm điện, đây điện và cáp điện.  

 
 

(210) 4-2014-23925 (220) 06.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Mai Ngọc  

(VN) 

421A Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu: mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm. 
 
 

(210) 4-2014-23926 (220) 06.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 26.1.2; A25.3.11; A26.4.24 
(731) Cơ sở Phí Công Kiệt  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Phở; mỳ; bún; miến. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
976 

(210) 4-2014-23927 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.3; 1.15.23; 26.2.1; 26.2.3 
(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây, tím, tím 

nhạt, tím đậm, xanh da trời, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ Tân Nam Phát  

(VN) 

Lô E2-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
đường Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hoà 
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Bột sơn tĩnh điện. 
 

 
(210) 4-2014-23928 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DAI NIPPON TORYO CO., LTD.  (JP) 
6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 
quản. 

 

 
(210) 4-2014-23929 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DAI NIPPON TORYO CO., LTD.  (JP) 
6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo quản. 
 

 
(210) 4-2014-23930 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DAI NIPPON TORYO CO ., LTD.  (JP) 
6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo quản. 
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(210) 4-2014-23931 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) DAI NIPPON TORYO CO ., LTD.  (JP) 

6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 

quản. 
 

 
(210) 4-2014-23932 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) DAI NIPPON TORYO CO ., LTD.  (JP) 

6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 

quản. 
 

 
(210) 4-2014-23933 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DAI NIPPON TORYO CO ., LTD.  (JP) 
6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 

quản. 
 

 
(210) 4-2014-23934 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DAI NIPPON TORYO CO ., LTD.  (JP) 
6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 

quản. 
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(210) 4-2014-23935 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) DAI NIPPON TORYO CO ., LTD.  (JP) 

6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 

quản. 
 

 
(210) 4-2014-23936 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) DAI NIPPON TORYO CO ., LTD.  (JP) 

6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 

quản. 
 

 
(210) 4-2014-23937 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DAI NIPPON TORYO CO ., LTD.  (JP) 
6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 

quản. 
 

 
(210) 4-2014-23938 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DAI NIPPON TORYO CO ., LTD.  (JP) 
6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 

quản. 
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(210) 4-2014-23939 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DAI NIPPON TORYO CO ., LTD.  (JP) 
6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo quản. 
 

 
(210) 4-2014-23940 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DAI NIPPON TORYO CO., LTD.  (JP) 
6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo quản. 
 

 
(210) 4-2014-23941 (220) 06.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh rêu đậm 
(731) Hộ kinh doanh Mát Mát   (VN)

176 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát. 
 

 
(210) 4-2014-23942 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 3.1.8; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Hồng, trắng 
(731) VICTORIA'S SECRET STORES 

BRAND MANAGEMENT, INC.  (US) 
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi đựng đồ khi mua hàng bằng giấy. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và đặt hàng qua 
đường bưu điện tất cả cho các sản phẩm quần áo, túi xách/ba lô/ví, phụ kiện thời trang, đồ 
đi ở chân, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân (nước hoa, sản phẩm chăm sóc tóc, sản 
phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc cơ thể gồm cả kem và nước thơm, chế phẩm tắm 
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rửa và làm sạch cơ thể), đồ chứa đựng hành lý và sản phẩm dùng cho gia đình cụ thể là bộ 
đồ cho giường (chăn, gối, nệm, đồ trải giường), túi/thùng đựng đồ cất đi, thùng/rương/vali 
đựng đồ, tủ để đồ được chia ngăn, túi đựng đồ để giặt, cốc, chai đựng đồ uống, khăn lau. 

 

 
(210) 4-2014-23943 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.1.8; A25.7.6; A25.7.7 
(731) VICTORIA'S SECRET STORES 

BRAND MANAGEMENT, INC.  (US) 
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi đựng đồ khi mua hàng bằng giấy. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và đặt hàng qua 
đường bưu điện tất cả cho các sản phẩm quần áo, túi xách/ba lô/ví, phụ kiện thời trang, đồ 
đi ở chân, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân (nước hoa, sản phẩm chăm sóc tóc, sản 
phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc cơ thể gồm cả kem và nước thơm, chế phẩm tắm 
rửa và làm sạch cơ thể), đồ chứa đựng hành lý và sản phẩm dùng cho gia đình cụ thể là bộ 
đồ cho giường (chăn, gối, nệm, đồ trải giường), túi/thùng đựng đồ cất đi, thùng/rương/vali 
đựng đồ, tủ để đồ được chia ngăn, túi đựng đồ để giặt, cốc, chai đựng đồ uống, khăn lau. 

 

 
(210) 4-2014-23947 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Pha No  (VN) 

396-398 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2014-23948 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24; A25.3.11 
(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 

Thị  (VN) 

173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; bóng đèn chiếu sáng; bình nước nóng; thiết bị khử mùi không 
khí; máy sấy khô không khí; bộ khử trùng không khí. 
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(210) 4-2014-23949 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; A26.1.24; A25.3.11 
(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 

Thị  (VN) 

173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; bóng đèn chiếu sáng; bình nước nóng; thiết bị khử mùi không 
khí; máy sấy khô không khí; bộ khử trùng không khí. 

 

 
(210) 4-2014-23950 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; 2.3.1; 2.1.1; 26.1.1 
(731) LUXCONN TECHNOLOGY CO., LTD.  

(KR) 
No.1209, Lotte IT Castle 2, 550-1, 
Gasan-Dong, Geumcheon-Gu. 153-803, 
Seoul, Republic Of Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày leo núi; giày dép [đồ đi chân]; quần áo leo núi; quần áo thể thao; quần áo 
trang phục]; quần đùi; dải thắt lưng [trang phục]; tất ngắn cổ.  

 
 

(210) 4-2014-23951 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Tiên Phong  

(VN) 

N0-06A45, khu tái định cư Giang Biên, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe đạp, xe đạp điện và các bộ phận của chúng.  
 

 
(210) 4-2014-23952 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa dược Hợp 

Tác  (VN) 

Lầu 4, số 261-263 Phan Xích Long, 
phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-23953 (220) 06.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa dược Hợp 

Tác   (VN) 

Lầu 4, số 261-263 Phan Xích Long, 

phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-23954 (220) 06.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa dược Hợp 

Tác   (VN) 

Lầu 4, số 261-263 Phan Xích Long, 

phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-23956 (220) 06.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.2.7; A26.11.12

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung ương 3   (VN) 

115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

(dùng trong ngành y); thực phẩm dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chế phẩm hoá học 

dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-23957 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.16; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh nõn chuối 
(731) Công ty cổ phần dược HMSP 

Việt Nam    (VN) 

Số 28- C2 khu đô thị Ciputra, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức 
khoẻ làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng (dùng cho 
mục đích y tế); chế phẩm vitamin; chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chất ăn 
kiêng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2014-23958 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Võ Đình Duy   (VN) 

Hẽm 38/21 Lê Trung Đình, tổ 04 phường 
Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương thắp). 
 

Nhóm 04: Bấc nến, nến. 
 
 

(210) 4-2014-23959 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Tin Học Kỹ 

Thuật Điện Thuận Phát   (VN) 

46/8 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị cung cấp điện liên tục (UPS : Uninterrupted Powel Supply).  
 

 
(210) 4-2014-23961 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.10; 3.7.20; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần tổ chức hội 

chợ triển lãm Sài Gòn Anpha  

(VN) 

1046 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm thực phẩm).  
 

 
(210) 4-2014-23962 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất Ngọc 

Thúy   (VN) 

Số 3B Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-23963 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Ngọc Trường   (VN)

Căn hộ 3C5-8 lô R1-2 khu phố Sky 
Garden 2, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ giải trí; cậu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; 

dịch vụ giới thiệu phim, kịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà trọ (dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời); dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị. 

 

 
(210) 4-2014-23966 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Shinih Việt Nam  

(VN) 

Lô B3-3, khu công nghiệp Tây Bắc Củ 
Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Tấm nệm, gối, đệm nằm.  
 

Nhóm 24: Khăn, khăn trải bàn; chăn; vỏ gối; ga trải nệm (giường); rèm cửa bằng vải.  
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(210) 4-2014-23967 (220) 07.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A26.4.24 

(731) Nguyễn Văn Hợp   (VN) 

Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 
trong nhà. 

 

 
(210) 4-2014-23968 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Thái Bình  (VN) 

Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần 
Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 

(511)   Nhóm 32: Các loại nước khoáng (đồ uống); nước khoáng có muối lithi (đồ uống); chế 
phẩm để làm nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2014-23973 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.25 
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển đào tạo EDUTOP64  

(VN) 

Số 37 ngách 208/12 Nguyễn Văn Cừ, Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; phim hoạt hình; chương trình trò chơi máy tính (ghi sẵn); phần mềm 
máy tính (ghi sẵn); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống.  

 

Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; quản lý giao dịch, chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; cấp quyền truy cập vào cơ 
sở dữ liệu; cung cấp đường truyền phục vụ hội thảo từ xa.  

 

Nhóm 41: Giảng dạy; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khóa đào tạo từ xa; hệ 
thống đàc tạo ngôn ngữ trực tuyến (tiếng Việt, tiếng Anh); hệ thống hội thảo trực tuyến; 
quản lý trường học trực tuyến; xuất bản ấn phẩm điện tử không tải xuống được; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; xuất bản sách.  
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Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-23978 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 25.5.2 
(731) Công ty TNHH Tân Bảo Vũ  (VN)

Số 2A (số cũ 232) phố Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 17: Hợp chất hóa học dùng để bịt chỗ rò rỉ; nhựa tổng hợp bán thành phẩm; thanh 
chất dẻo bán thành phẩm; ống dẻo, không bằng kim loại; vật liệu không dẫn nhiệt dùng 
để giữ nhiệt; vật liệu cách âm; vật liệu cách điện, nhiệt; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc 
chất dẻo; axetat xeluloz, vật liệu bán thành phẩm; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; sợi 
đàn hồi không dùng trong ngành dệt; sợi các-bon không dùng trong ngành dệt; cao su thô 
hoặc bán thành phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng 
chất dẻo dùng trong nông nghiệp; vật liệu để ngăn cản sự phát xạ nhiệt. 

 

Nhóm 18: Da động vật; da giả; các sản phẩm bằng da và giả da như cặp để tài liệu, cặp 
sách, túi, balô, vali, ví. 

 

Nhóm 25: Giầy da; dép da; thắt lưng da (quần áo); mũ làm bằng da; găng tay làm bằng da 
(quần áo). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các hợp chất hóa học dùng để bịt chỗ rò rỉ, nhựa tổng 
hợp bán thành phẩm, thanh chất dẻo bán thành phẩm, ống dẻo, không bằng kim loại, vật 
liệu không dẫn nhiệt dùng để giữ nhiệt, vật liệu cách âm, vật liệu cách điện, nhiệt, vật liệu 
đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo, axetat xeluloz vật liệu bán thành phẩm, nhựa nhân tạo 
[bán thành phẩm], sợi đàn hồi không dùng trong ngành dệt, sợi các-bon không dùng trong 
ngành dệt, cao su thô hoặc bán thành phẩm, màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để 
bao gói, lớp lót bằng chất dẻo dùng trong nông nghiệp, vật liệu để ngăn cản sự phát xạ 
nhiệt, các sản phẩm dệt, may, giày dép và các sản phẩm từ da và giả da. 

 

 
(210) 4-2014-23979 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.3; 26.4.9; 26.7.25 
(731) Công ty TNHH Tân Bảo Vũ   (VN)

Số 2A (số cũ 232) phố Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 17: Hợp chất hóa học dùng để bịt chỗ rò rỉ; nhựa tổng hợp bán thành phẩm; thanh 
chất dẻo bán thành phẩm; ống dẻo, không bằng kim loại; vật liệu không dẫn nhiệt dùng 
để giữ nhiệt; vật liệu cách âm; vật liệu cách điện, nhiệt; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc 
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chất dẻo; axetat xeluloz, vật liệu bán thành phẩm; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; sợi 
đàn hồi không dùng trong ngành dệt; sợi các-bon không dùng trong ngành dệt; cao su thô 
hoặc bán thành phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng 
chất dẻo dùng trong nông nghiệp; vật liệu để ngăn cản sự phát xạ nhiệt.  

 

Nhóm 18: Da động vật; da giả; các sản phẩm bằng da và giả da như cặp để tài liệu, cặp 
sách, túi, balô, vali, ví.  

 

Nhóm 25: Giầy da; dép da; thắt lưng da (quần áo); mũ làm bằng da; găng tay làm bằng da 
(quần áo).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các hợp chất hóa học dùng để bịt chỗ rò rỉ, nhựa tổng 
hợp bán thành phẩm, thanh chất dẻo bán thành phẩm, ống dẻo, không bằng kim loại, vật 
liệu không dẫn nhiệt dùng để giữ nhiệt, vật liệu cách âm, vật liệu cách điện, nhiệt, vật liệu 
đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo, axetat xeluloz vật liệu bán thành phẩm, nhựa nhân tạo 
[bán thành phẩm], sợi đàn hồi không dùng trong ngành dệt, sợi các-bon không dùng trong 
ngành dệt, cao su thô hoặc bán thành phẩm, màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để 
bao gói, lớp lót bằng chất dẻo dùng trong nông nghiệp, vật liệu để ngăn cản sự phát xạ 
nhiệt, các sản phẩm dệt, may, giày dép và các sản phẩm từ da và giả da. 

 

 
(210) 4-2014-23980 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ 
(731) Nguyễn Tri Vinh  (VN) 

Thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 06: Móc áo bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-23981 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.7.6; 10.3.7; A3.7.24; 3.7.19 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội   (VN) 

Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, nguyên liệu làm thuốc.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế, thiết bị y tế; xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng 
dùng cho mục đích y tế, thiết bị y tế; nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm 
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chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị y tế; dịch vụ nghiên cứu thị trường trong lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết 
bị y tế; dịch vụ xúc tiến thị trường (marketing) đối với các sản phẩm dược phẩm, thực 
phẩm chức năng, thiết bị y tế.  

 
 

(210) 4-2014-23982 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 1.15.24; A3.9.24; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Hải 

Vy  (VN) 

Số 167 Núi Thành, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm chế biến từ thủy hải sản: tôm, cá, mực các loại; mắm các loại chế 
biến từ hải sản. 

 
 

(210) 4-2014-23983 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH yến sào Đại Yến  

(VN) 

Số 60, khu 4, ấp Chiến Thắng, xã Bảo 
Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến, yến sào chế biến, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào đã chưng 
cất đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2014-23984 (220) 07.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Trần Quốc Hữu  (VN) 

173A/14 Lê Hồng Phong, phường Cam
Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  
 

 
(210) 4-2014-23985 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11; 26.3.23; 26.4.1; 26.3.2 
(591) Xanh tím, đỏ, cam, xanh da trời, đen 
(731) Công ty cổ phần Giang Minh 

Hoàng  (VN) 

Lô A159 Phạm Hùng, phường Hòa 
Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa ra vào, cửa sổ bằng nhựa.  
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(210) 4-2014-23986 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.11.12; A3.11.24; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá 
(731) Công ty TNHH An Mai Thảo  

(VN) 

ấp 4, X.Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2014-23987 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Chiến 

Toàn  (VN) 

Thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 06: Đinh sắt, đinh nhỏ đầu bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-23988 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh tím 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ Asean  (VN) 

Số nhà 16, dãy G, ngõ 18, đường Ngô 
Quyền, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Giường gấp.  
 
 

(210) 4-2014-23990 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.5; 25.5.25; 26.1.2; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám 
(731) Phan Xuân Huyền  (VN) 

Tổ 140 Đà Sơn, phường Hòa Khánh 
Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 
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(210) 4-2014-23991 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 1.15.21; 1.15.24; A6.3.4
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, xanh tím 
(731) Nguyễn Ngọc Cường  (VN)

Thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2014-23993 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.7.25; 26.5.1; 26.5.3; A5.5.20; 
A5.5.21 

(591) Đỏ, cam. 
(731) Trần Văn Huy  (VN) 

Tổ 19, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 04: Than sinh học. 
 

(210) 4-2014-23994 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.5; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen, xám, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nến Hướng Dương  (VN) 

Tổ 01, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 04: Nến thắp sáng các loại. 
 

 
(210) 4-2014-23995 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.15.9; 26.15.11; A7.1.12 
(591) Xanh nước biển, cam. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Phát Việt 

Vương   (VN) 

Số 28 Triệu Việt Vương, phường An Hải 
Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 20: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ: tranh gỗ, tượng gỗ.  
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(210) 4-2014-23996 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư xuất nhập khẩu chợ 

VITAMIN (VITAMIN MARKET 

IMPORT EXPORT INVESTMENT 

TRADING COMPANY LIMITED)  

(VN) 

S1/9 cư xá Phú Lâm A, đường Hùng 
Vương, phường 12, quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2014-23997 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 24.17.5 

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư xuất nhập khẩu chợ 

VITAMIN (VITAMIN MARKET 

IMPORT EXPORT INVESTMENT 

TRADING COMPANY LIMITED)  

(VN) 

S1/9 cư xá Phú Lâm A, đường Hùng 

Vương, phường 12, quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2014-23999 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 3.5.15; 3.1.15; A3.1.24; 3.1.16 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sơn Phát  (VN) 

Km2, đường 70B, Tương Chúc, Ngũ 

Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc dùng cho nước uống được; bình lọc nước; thiết bị và máy để làm sạch 
nước uống; thiết bị tiệt trùng nước; thiết bị lọc nước; thiết bị làm nước nóng; dụng cụ nấu 

nướng dùng đlện; lò vi sóng; thiết bị và máy làm lạnh; máy sưởi ấm.  
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(210) 4-2014-24001 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.16; 26.3.4; 7.1.6 
(591) Xanh lá mạ, trắng, xanh đen. 
(731) Công ty luật TNHH quốc tế 

Hải Đăng  (VN) 

2403 Eurowindow Multicomplex, 27 
Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị khai thác khoáng sản.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 

 
(210) 4-2014-24002 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.4.1; A3.4.4; A3.4.22; 24.1.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen. 
(731) BULLSONE CO., LTD.  (KR) 

7th Fl. Dabong Tower Bldg., 890-12 
Deachi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-
839, Repubic of Korea  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; gương chiếu hậu cho xe ô tô; khung để chở 
hành lý gắn trên nóc xe ô tô; xích xe ô tô; vỏ bọc cho bánh lái xe cộ; khung hành lý cho 
xe ô tô; vỏ bọc cho ghế xe ô tô; hộp đựng đa năng cho xe ô tô; hộp đựng điện thoại cho xe « 
tô; hộp đĩa nhạc cho xe ô tô; hộp đựng giấy nhớ cho xe ô tô; hộp đựng kính râm cho xe ô tô; 
màn cửa che nắng thích hợp dùng cho xe ô tô; thiết bị bảo vệ cửa xe; thanh chắn va đập 
của xe ô tô; tay nắm cần số; tấm chống trơn trượt cho xe ô tô; tấm chắn nắng cho xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2014-24003 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Bùi Hữu Việt  (VN) 

Số 12, ngách 118, ngõ 34 Đào Tấn, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-24004 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 1.15.15 
(731) Bùi Hữu Việt  (VN) 

Số 12, ngánh 118, ngõ 34 Đào Tấn, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-24005 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.4; 25.1.6; 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng, nâu, xanh 

lá cây. 
(731) Công ty TNHH Hoàn Vũ VN  

(VN) 

144C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Phở, bún, miến, mì, cháo, hủ tiếu ăn liền.  
 

 
(210) 4-2014-24007 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây đóng hộp; rau đóng hộp; cá hồi (không còn sống); 
tôm, không còn sống; phi lê cá; thực phẩm làm từ cá; cá (không còn sống); cá được bảo 
quản; tôm hùm, không còn sống; thịt; thịt đã được bảo quản; động vật giáp xác (không 
còn sống); con trai (không còn sống); trai sò, ngao, sò (không còn sống); con sò, còn hàu 
(không còn sống).  

 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; kem lạnh; thực phẩm giàu 
tinh bột; bánh ngọt; trà; gạo; mì sợi; bánh mì; bánh ngọt; ca cao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2014-24008 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.3.1; A26.3.6; A26.11.12; 
25.5.25 

(591) Tím, hồng sẫm, hồng, hồng nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần DIANA   (VN)

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ.  
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(210) 4-2014-24009 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.9.3 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, đen, 

trắng. 
(731) Phan Thị Bích Hòa   (VN) 

Phòng 102C, số nhà 11A, khu tập thể 
Trường đại học Thủy Lợi, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-24010 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và dịch vụ 

Trường Phát Việt Nam   (VN) 

Số nhà 230A, đường K2, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2014-24011 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A26.11.12; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và dịch vụ 

Trường Phát Việt Nam   (VN) 

Số nhà 230A, đường K2, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-24012 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phát triển thương 

mại Tân Việt   (VN) 

Số 334, ngách 176, ngõ 120, phố Tân 
Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24013 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 

B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
996 

(210) 4-2014-24014 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 

Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24015 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Phạm Thị Thu Hoài   (VN) 

188/54T/T QĐ, số 188 phố Quán Thánh, 
phường Quán Thánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề như: tạo mẫu tóc, cắt tóc, uốn tóc, chải tóc, nhuộm tóc, trang 

điểm cho cô dâu.  
 

 
(210) 4-2014-24016 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Phạm Thị Thu Hoài   (VN) 

188/54 T/T QĐ, số 188 phố Quán Thánh, 
phường Quán Thánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc như: cắt tóc, uốn tóc, chải tóc, nhuộm tóc, trang điểm 

cho cô dâu.  
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(210) 4-2014-24018 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 8.1.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Táo Đỏ   (VN)

123/4B, KP3, phường Trung Dũng, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh mỳ kẹp thịt.  
 

Nhóm 35: Bán bánh mỳ, bánh ngọt, bánh mỳ kẹp thịt.  
 

 
(210) 4-2014-24019 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 
980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS, England  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất, thuốc và chế phẩm thuốc.  
 

 
(210) 4-2014-24020 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoá - dược 

phẩm Mekophar  (VN) 

297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 

 
(210) 4-2014-24021 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoá - dược 

phẩm Mekophar  (VN) 

297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
998 

(210) 4-2014-24022 (220) 07.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(591) Đỏ, tím.
(731) Lê Ngọc Thuý  (VN) 

Số 48B Tràng Thi, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi lụa; sợi len dùng để 

dệt; sợi và chỉ thêu.  
 

Nhóm 24: Vải; vải tơ tằm; vải tơ nhân tạo; vải lụa; vải nhung; vải len.  
 

 
(210) 4-2014-24023 (220) 07.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(731) CETECO PHARMA LLC.   (US)
942 Windemere Dr.NW Salem, Oregon 
97304-2722 USA 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-24024 (220) 07.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(731) CETECO PHARMA LLC.   (US)
942 Windemere Dr.NW Salem, Oregon 
97304-2722 USA 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-24025 (220) 07.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(731) CETECO PHARMA LLC.  (US) 
942 Windemere Dr.NW Salem, Oregon 
97304-2722 USA 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-24026 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) CETECO PHARMA LLC.  (US) 
942 Windemere Dr.NW Salem, Oregon 
97304-2722 USA 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-24027 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.21; A2.3.23; 26.13.25 
(731) Đoàn Mạnh Huy  (VN) 

Số 122 phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; váy; giày, dép; thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê: nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ. 
 
 

(210) 4-2014-24028 (220) 07.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A5.3.14; A11.3.4 

(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH trà Chính Sơn  

(VN) 

257 Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột 
và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn. 

 
 

(210) 4-2014-24029 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH trà Chính Sơn  

(VN) 

257 Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột 
và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn. 
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(210) 4-2014-24030 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A26.11.12; A1.5.3; 1.15.23
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH cơ khí xây dựng 

thương mại Phát Lộc  (VN) 

78/1 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng: vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp và 
dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm 
bằng sắt; ống dẫn và ống bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-24031 (220) 07.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.7.3; 26.4.1; 26.1.1 

(591) Nâu, đỏ, trắng, vàng. 
(731) Đinh Nguyễn Hoàng Thư  (VN)

76 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo. 
 
 

(210) 4-2014-24032 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Tím đậm, tím nhạt, hồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Lady Care 

Việt Nam  (VN) 

285/1 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; nón (mũ); tất (vớ). 
 
 

(210) 4-2014-24033 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) COREANA COSMETICS CO., LTD.  
(KR) 
204-1 Jeongchon-ri, Seonggeo-eup, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 
tóc; mặt nạ dưỡng da; kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm 
sóc da. 

 

 
(210) 4-2014-24034 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) COREANA COSMETICS CO., LTD.  
(KR) 
204-1 Jeongchon-ri, Seonggeo-eup, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 

tóc; mặt nạ dưỡng da; kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm 
sóc da. 

 

 
(210) 4-2014-24035 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Tổng công ty nông nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  

(VN) 

189 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Gà giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán gà giống; mua bán gia cầm và thương phẩm chất luợng cao các loại 
vật nuôi. 

 

 
(210) 4-2014-24036 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

khoa học kỹ thuật hóa chất 

Bảo Liên  (VN) 

Đường số 07, KCN Trảng Bàng, huyện 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (không bao gồm sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
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(210) 4-2014-24037 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thể dục & thể 

thao Tân Đại Phúc  (VN) 

340 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, dụng cụ và trang thiết bị thể dục thể thao, mua bán nông 

sản, thực phẩm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, mua bán cà phê, nước giải khát, mua 
bán hàng thủ công mỹ nghệ, mua bán các loại vải và quần áo may sẵn, tất (vớ), mũ (nón), 
dây thắt lưng, mua bán văn phòng phẩm, mua bán đồ da, đồ làm bằng da, đồ giả da, ba lô, 
túi xách, ví, va li, ô (dù), mua bán hàng tiêu dùng như: kem đánh răng, bàn chải đánh 
răng, sản phẩm chăm sóc răng miệng, đồng hồ, mắt kính, dụng cụ làm móng, dụng cụ làm 
tóc, mỹ phẩm, các sản phẩm và dụng cụ chăm sóc sắc đẹp, mua bán hàng kim khí điện 
máy, điện lạnh, điện gia dụng như: máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), bộ trộn 
âm (micxơ), ống nói (micro), đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, tủ lạnh, máy lạnh, mua bán 
nồi áp xuất, nồi cơm điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, ấm đun nước, máy giặt, máy xay 
sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, 
máy chế biến thức ăn dùng điện, đèn, lò vi sóng, tủ lạnh, máy lạnh, quạt điện, dụng cụ 
nhà bếp, xoong, nồi, chậu, chảo, ly cốc, mua bán máy vi tính, điện thoại, máy fax, máy 
photo, máy in, quạt điện, bóng điện, máy quay hình (camera), thẻ nhớ (usb), ổn áp (máy 
biến thế), mua bàn ghế, giường tủ, giá kệ, chăn, gra chải giường, gối, nệm, rèm, thảm, 
mua bán vàng, bạc, đá quý; quảng cáo; quản lý và điều hành kinh doanh. 

 

Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục thể thao; trung tâm huấn luyện thể dục thể thao; tổ chức hội 
nghị, hội thảo, ca nhạc và biểu diễn nghệ thuật. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán rượu (bar); quán giải khát; khách sạn; 
khu nghỉ dưỡng (resort). 

 
 

(210) 4-2014-24038 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  

(VN) 

Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp gas; thiết bị 
hút mùi dùng cho nhà bếp; thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp; cái chụp thông 
gió dùng cho nhà bếp. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị làm lạnh, 
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bếp gas, bếp điện, bếp từ, thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp, thiết bị khử mùi không khí 
dùng cho nhà bếp, thiết bị lọc nước dùng trong sinh hoạt gia đình, nấu ăn và uống, quạt 
điện dùng cho gia đình, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị sấy khô bằng điện dùng 
cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng dùng điện, cái chụp thông gió dùng 
cho nhà bếp, quạt thông gió, tủ bếp, tủ đựng bát đĩa, tủ bếp gắn vào tường, tủ bếp có gắn 
chậu rửa, đồ đạc nội thất làm bằng kim loại, đồ đạc nội thất văn phòng; dịch vụ thương 
mại điện tử trong lĩnh vực đồ gia dụng (bao gồm: hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ 
thống và thiết bị làm lạnh, bếp gas, bếp điện, bếp từ, thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp, 
thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp, thiết bị lọc nước dùng trong sinh hoạt gia 
đình, nấu ăn và uống, quạt điện dùng cho gia đình, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị 
sấy khô bằng điện dùng cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng dùng điện, 
cái chụp thông gió dùng cho nhà bếp, quạt thông gió, tủ bếp, tủ đựng bát đĩa, tủ bếp gắn 
vào tường, tủ bếp có gắn chậu rửa, đồ đạc nội thất làm bằng kim loại, đồ đạc nội thất văn 
phòng); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ nghiên cứu thị trường; 
dịch vụ xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2014-24039 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  

(VN) 

Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp gas; thiết bị 
hút mùi dùng cho nhà bếp; thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp; cái chụp thông 
gió dùng cho nhà bếp. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị làm lạnh, 
bếp gas, bếp điện, bếp từ, thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp, thiết bị khử mùi không khí 
dùng cho nhà bếp, thiết bị lọc nước dùng trong sinh hoạt gia đình, nấu ăn và uống, quạt 
điện dùng cho gia đình, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị sấy khô bằng điện dùng 
cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng dùng điện, cái chụp thông gió dùng 
cho nhà bếp, quạt thông gió, tủ bếp, tủ đựng bát đĩa, tủ bếp gắn vào tường, tủ bếp có gắn 
chậu rửa, đồ đạc nội thất làm bằng kim loại, đồ đạc nội thất văn phòng; dịch vụ thương 
mại điện tử trong lĩnh vực đồ gia dụng (bao gồm: hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ 
thống và thiết bị làm lạnh, bếp gas, bếp điện, bếp từ, thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp, 
thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp, thiết bị lọc nước dùng trong sinh hoạt gia 
đình, nấu ăn và uống, quạt điện dùng cho gia đình, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị 
sấy khô bằng điện dùng cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng dùng điện, 
cái chụp thông gió dùng cho nhà bếp, quạt thông gió, tủ bếp, tủ đựng bát đĩa, tủ bếp gắn 
vào tường, tủ bếp có gắn chậu rửa, đồ đạc nội thất làm bằng kim loại, đồ đạc nội thất văn 
phòng); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ nghiên cứu thị trường; 
dịch vụ xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2014-24040 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  

(VN) 

Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp ga; thiết bị hút 
mùi dùng cho nhà bếp; thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp; cái chụp thông gió 
dùng cho nhà bếp. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị làm lạnh, 
bếp ga, bếp điện, bếp từ, thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp, thiết bị khử mùi không khí 
dùng cho nhà bếp, thiết bị lọc nước dùng trong sinh hoạt gia đình, nấu ăn và uống, quạt 
điện dùng cho gia đình, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị sấy khô bằng điện dùng 
cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng dùng điện, cái chụp thông gió dùng 
cho nhà bếp, quạt thông gió, tủ bếp, tủ đựng bát đĩa, tủ bếp gắn vào tường, tủ bếp có gắn 
chậu rửa, đồ đạc nội thất làm bằng kim loại, đồ đạc nội thất văn phòng; dịch vụ thương 
mại điện tử trong lĩnh vực đồ gia dụng (bao gồm: hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ 
thống và thiết bị làm lạnh, bếp ga, bếp điện, bếp từ, thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp, 
thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp, thiết bị lọc nước dùng trong sinh hoạt gia 
đình, nấu ăn và uống, quạt điện dùng cho gia đình, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị 
sấy khô bằng điện dùng cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng dùng điện, 
cái chụp thông gió dùng cho nhà bếp, quạt thông gió, tủ bếp, tủ đựng bát đĩa, tủ bếp gắn 
vào tường, tủ bếp có gắn chậu rửa, đồ đạc nội thất làm bằng kim loại, đồ đạc nội thất văn 
phòng); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ nghiên cứu thị trường; 
dịch vụ xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2014-24041 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  

(VN) 

Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp ga; thiết bị hút 
mùi dùng cho nhà bếp; thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp; cái chụp thông gió 
dùng cho nhà bếp. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị làm lạnh, 
bếp ga, bếp điện, bếp từ, thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp, thiết bị khử mùi không khí 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1005 

dùng cho nhà bếp, thiết bị lọc nước dùng trong sinh hoạt gia đình, nấu ăn và uống, quạt 
điện dùng cho gia đình, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị sấy khô bằng điện dùng 
cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng dùng điện, cái chụp thông gió dùng 
cho nhà bếp, quạt thông gió, tủ bếp, tủ đựng bát đĩa, tủ bếp gắn vào tường, tủ bếp có gắn 
chậu rửa, đồ đạc nội thất làm bằng kim loại, đồ đạc nội thất văn phòng; dịch vụ thương 
mại điện tử trong lĩnh vực đồ gia dụng (bao gồm: hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ 
thống và thiết bị làm lạnh, bếp ga, bếp điện, bếp từ, thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp, 
thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp, thiết bị lọc nước dùng trong sinh hoạt gia 
đình, nấu ăn và uống, quạt điện dùng cho gia đình, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị 
sấy khô bằng điện dùng cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng dùng điện, 
cái chụp thông gió dùng cho nhà bếp, quạt thông gió, tủ bếp, tủ đựng bát đĩa, tủ bếp gắn 
vào tường, tủ bếp có gắn chậu rửa, đồ đạc nội thất làm bằng kim loại, đồ đạc nội thất văn 
phòng); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ nghiên cứu thị trường; 
dịch vụ xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2014-24042 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  

(VN) 

Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp ga; thiết bị hút 

mùi dùng cho nhà bếp; thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp; cái chụp thông gió 
dùng cho nhà bếp. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị làm lạnh, 
bếp ga, bếp điện, bếp từ, thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp, thiết bị khử mùi không khí 
dùng cho nhà bếp, thiết bị lọc nước dùng trong sinh hoạt gia đình, nấu ăn và uống, quạt 
điện dùng cho gia đình, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị sấy khô bằng điện dùng 
cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng dùng điện, cái chụp thông gió dùng 
cho nhà bếp, quạt thông gió, tủ bếp, tủ đựng bát đĩa, tủ bếp gắn vào tường, tủ bếp có gắn 
chậu rửa, đồ đạc nội thất làm bằng kim loại, đồ đạc nội thất văn phòng; dịch vụ thương 
mại điện tử trong lĩnh vực đồ gia dụng (bao gồm: hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ 
thống và thiết bị làm lạnh, bếp ga, bếp điện, bếp từ, thiết bị hút mùi dùng cho nhà bếp, 
thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp, thiết bị lọc nước dùng trong sinh hoạt gia 
đình, nấu ăn và uống, quạt điện dùng cho gia đình, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị 
sấy khô bằng điện dùng cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng dùng điện, 
cái chụp thông gió dùng cho nhà bếp, quạt thông gió, tủ bếp, tủ đựng bát đĩa, tủ bếp gắn 
vào tường, tủ bếp có gắn chậu rửa, đồ đạc nội thất làm bằng kim loại, đồ đạc nội thất văn 
phòng); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ nghiên cứu thị trường; 
dịch vụ xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2014-24043 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 25.1.6; 25.1.9 
(591) Trắng, vàng cam, đỏ, tím than. 
(731) A.S.P. INTERNATION HERBAL SOAP 

CO., LTD.  (TH) 
29/112, Moo 2, 345 Road, Lampoo Sub-
district, Bangbuathong District, 
Nonthaburi, 11110 Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; kem dưỡng thể. 
 
 

(210) 4-2014-24044 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 25.1.6; 25.1.9 
(591) Trắng, vàng, đỏ, hồng, tím than. 
(731) A.S.P. INTERNATION HERBAL SOAP 

CO., LTD.  (TH) 
29/112, Moo 2, 345 Road, Lampoo Sub-
district, Bangbuathong District, 
Nonthaburi, 11110 Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; kem dưỡng thể. 
 
 

(210) 4-2014-24045 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá  đậm, xanh lá nhạt. 
(731) A.S.P. INTERNATION HERBAL SOAP 

CO., LTD.  (TH) 
29/112, Moo 2, 345 Road, Lampoo Sub-
district, Bangbuathong District, 
Nonthaburi, 11110 Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; kem dưỡng thể. 
 
 

(210) 4-2014-24046 (220) 07.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A11.1.3; A11.1.2; A11.1.4; A5.5.20; 

A5.5.21; 25.7.25 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Nguyễn Thị Lan Hương  (VN)

Số 5 ngõ 32 đường An Dương, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-24047 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.16; A5.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, nâu sẫm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần TERRANIQUE  

(VN) 

Tổ 49C, khu 6A phường Hà Phong, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh các loại hàng hóa, bao gồm: hàng lương thực, thực phẩm (rau, củ, 

quả tươi và đã qua chế biến, thịt động vật, thịt gia cầm, hàng thủy sản tươi và đã qua chế 
biến, bánh, kẹo, đường, cà phê, chè, bánh mỳ, muối, gia vị, mì ăn liền, miến, sữa bột, sữa, 
sữa chua), đồ uống (nước uống tinh khiết, bia, nước ngọt, đồ uống có cồn và không có 
cồn, đồ uống có ga và không có ga), mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2014-24048 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 

giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất bảo 
dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch dùng 
trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng. 

 

 
(210) 4-2014-24051 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Phạm Văn Tuấn   (VN) 

Số 61, phố Vồi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2014-24052 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Đặng Ngọc Chúc   (VN) 

34/36 đường Trần Phú, phường 4, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da, sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2014-24053 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm 

Hoa Tulip   (VN) 

60A đường số 8, khu phố 3, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 

 
 

(210) 4-2014-24054 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.5; A1.1.10 
(591) Xanh, vàng. 
(731) Công ty TNHH Mỹ Phẩm Linh 

Chi   (VN) 

Số 157 đường CN11, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; Kem 
tắm trắng da.  

 
 

(210) 4-2014-24055 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dây khóa kéo KEEN CHING  

(VN) 

Khu A, lô P, số 16a-18b- 18a-20-22-24b-
24a-26-28-30-32b, đường số 16, khu chế 
xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 26: Dây kéo khóa; cúc áo không bằng kim loại quý; vật trang trí dùng cho quần áo; 

phụ liệu trang trí trên áo như: huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy áo], ghim cài 

[phụ kiện của trang phục]; khóa cài của thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2014-24056 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Huỳnh Thị Lài   (VN) 

89 tổ 3, ấp Qui Thạnh 2, phường Trung 

Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 06: Khung võng; khung xích đu; giá phơi quần áo tất cả đều được làm bằng kim 

loại thường thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm gia dụng được làm bằng kim loại thường.  
 

 
(210) 4-2014-24057 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.2.7; 25.5.3; A8.5.3 

(591) Xanh đen, trắng, đen, vàng cam, đỏ nâu. 

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Thuận  (VN) 

Thôn Quảng Hội 1, xã Vạn Thắng, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm từ cá biển, cá nước ngọt đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2014-24058 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần Ga Li Lê   (VN)

Số 489 đường Huỳnh Văn Lũy, khu phố 

4, phường Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2014-24059 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt   (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội .  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-24060 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) CENTURY CANNING 
CORPORATION  (PH) 
Centerpoint Building, Julia Vargas 
Avenue, Ortigas Center 1605, Pasig City, 
Metro Manila, Philippines  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; pa-tê gan; thịt lợn; thịt giăm bông; gia cầm (không còn sống); xúc xích.  
 

 
(210) 4-2014-24062 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

VINACAP Việt Nam   (VN) 

25/5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, thiết bị và dụng cụ nấu nướng, dụng cụ nấu nướng bằng điện, 
nồi áp suất dùng điện, quạt điện.  

 

 
(210) 4-2014-24063 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 

Y tế Thanh Hóa  (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
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(210) 4-2014-24064 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 

Y tế Thanh Hóa  (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-24065 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 

Y tế Thanh Hóa   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-24066 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 

Y tế Thanh Hóa   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam Sơn,
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa   

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-24067 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 

Y tế Thanh Hóa   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam Sơn,
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
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(210) 4-2014-24068 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 

Y tế Thanh Hóa   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa   

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2014-24069 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 

Y tế Thanh Hóa   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2014-24070 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa   

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2014-24071 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Trần Quốc Hữu   (VN) 

173A/14 Lê Hồng Phong, phường Cam 
Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh 
Hòa  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  
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(210) 4-2014-24072 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi  (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-24073 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi   (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-24074 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi   (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-24076 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 1.15.24; 25.5.25; 26.3.1; 26.3.23 
(731) Nguyễn Thị Xuân Thu  (VN)

Số 3 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế quần áo.  
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(210) 4-2014-24077 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 26.13.25; A14.5.2; A14.5.19 
(731) Lại Thanh Hiền  (VN) 

Số 17 tổ 18C, phường Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  

 

 
(210) 4-2014-24078 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA  (VN) 

Lô E13, 14 cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy bao gói; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao 

gói; bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy; ống bằng bìa cứng; bìa các tông, dùng để bao 
gói (không dùng trong xây dựng); văn phòng phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-24079 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.4.24; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Tuấn Hằng  (VN) 

Thôn Cổ Châu, xã Nam Phong, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun, xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng; các bộ phận (phụ tùng) của 

bình phun, xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng.  
 

 
(210) 4-2014-24080 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 3.7.3; A3.7.24 
(731) DESCENTE, LTD  (JP) 

11-3, Dogashiba 1-Chome, Tennoji-ku, 
Osaka Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 18: Va li hành lý dùng đi du lịch; túi du lịch; cặp dẹt bằng da hoặc chất dẻo để 
đựng giấy tờ, tài liệu; túi khoác vai; túi xách tay; cặp da đựng tài liệu; túi cho người đưa 
thư; ba lô cho người leo núi; túi dải rút; ba lô dùng để đi bộ đường dài; ba lô; túi xách đi 
chợ; túi thể thao; túi để giầy; túi dùng ngoài bãi biển; túi mua hàng; túi sách học sinh; túi 
hộp đeo tay (túi kiểu boston); va li; túi bằng da dùng để đựng hàng hóa; túi đeo thắt lưng; 
ví để thẻ; ví để vé bằng da; ví để danh thiếp; túi đựng đồ trang điểm (không có đồ bên 
trong); ví tiền; ví bỏ túi; ô; lọng; vỏ ô; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; da động 
vật; gậy chống; roi da; bộ yên cương cho động vật. 

 
Nhóm 25: Bộ quần áo; váy; quần; áo choàng ngoài; áo vét (quần áo); quần áo trẻ em; áo 
mưa; áo len chui đầu; áo len đan; quần áo đan; áo gi-lê; áo sơ mi; áo phông; áo ba lỗ; 
quần áo lót; áo lót mặc bên trong áo sơ mi ôm sát người; quần đùi; áo lót phụ nữ; yếm; 
quần chật ống; váy lót dài; áo choàng; quần áo ngủ; tạp dề; mũ lưỡi trai; mũ; tất ngắn cổ; 
khăn quàng cổ; khăn choàng; khăn rằn; cái bao tay dạng ống (để chống nắng); cà vạt; 
khăn choàng cổ (có thể che được cả mũi và miệng); găng tay (quần áo); quần áo thể thao; 
áo nỉ; bộ quần áo nỉ; áo thể thao; áo sơ mi polo;bộ quần áo bơi (bộ quần áo tắm), quần 
tắm; quần áo mặc ở bãi biển; bộ áo tắm hai mảnh (bikini); mũ bơi; quần áo đồng phục 
học sinh; quần áo đồng phục thể thao; quần áo đồng phục mặc khi làm việc; bộ quần áo 
cho môn Judo; áo khoác ngoài cho môn trượt tuyết băng đồng; quần áo cho môn trượt 
tuyết băng đồng; quần cho môn trượt tuyết băng đồng; áo ngoài có mũ trùm đầu cho môn 
trượt tuyết băng đồng; áo khoác ngoài cho môn trượt tuyết; quần cho môn trượt tuyết; áo 
ngoài có mũ trùm đầu cho môn trượt tuyết; quần áo đồng phục cho môn thể thao bóng 
chày; quần áo nịt; ghệt mắt cá; quần áo cho người đi xe đạp; quần áo cho môn đánh gôn; 
áo cho môn thể thao bóng bầu dục; quần áo cho môn bóng đá; bộ quần áo cho môn quần 
vợt; bộ quần áo cho môn bóng chuyền, quần áo cho môn thể thao bóng rổ; cổ tay áo; dải 
băng buộc đầu (quần áo); tất cao cổ (bao gồm cả tất cho môn bóng chày); nịt bít tất; dải 
đeo quần, tất; thắt lưng (quần áo): dây nịt để kéo giữ tất; đồ đi chân (không bao gồm giầy 
thể thao); giầy ống; giầy và giầy ống cho trẻ em; giầy nam; giầy ống buộc dây; giầy thể 
thao; ủng; giầy ống đi mùa đông; dép; dép dùng khi tắm; giầy đế thấp (leisure shoes); 
giầy dùng hàng ngày; giầy cao gót; gót giầy; giầy cho người câu cá; giầy cho môn đánh 
gôn; giầy đá bóng, giầy ống dùng để trượt tuyết băng đồng; giầy ống dùng để trượt tuyết; 
giầy ống dùng để leo núi; giầy dùng cho môn bóng chày; giầy dùng cho môn bóng ném; 
giày dùng cho môn quần vợt; giầy ống dùng cho môn quyền anh; giầy ống dùng cho môn 
khúc côn cầu; giầy dùng để chạy maratông; giầy ống dùng cho môn bóng bầu dục; giầy 
cho các môn điền kinh; giầy cho môn bóng chuyền; giầy dùng cho môn bóng rổ; giầy đi 
bộ; giầy dùng để luyện tập; giầy ống dùng khi làm việc; miếng lót bên trong giầy. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; thiết bị tập thể dục và thể thao không thuộc các nhóm 
khác; đồ trang trí cây Noel; thiết bị đánh gôn; vật nhỏ nhọn để đặt quả bóng trước khi 
đánh nó vào từng lỗ dùng trong đánh gôn; bóng đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn có 
hoặc không có bánh xe; gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; dụng cụ dùng trong môn bóng 
chày; găng tay dùng trong đánh bóng bằng gậy; gậy cho trò chơi; găng tay dùng trong 
môn bóng chày; hộp đựng gậy dùng trong môn đánh bóng bằng gậy; bóng dùng trong 
môn bóng chày; dụng cụ dùng trong môn bóng đá; bóng dùng trong môn bóng đá; găng 
thay cho thủ môn; dụng cụ dùng trong môn điền kinh; dụng cụ dùng trong môn quần vợt 
hoặc cầu lông; bọc túi và hộp để vợt; vợt; dây cước dùng cho vợt; bóng dùng trong môn 
quần vợt; quả cầu lông; dụng cụ dùng trong môn bóng bầu dục; dụng cụ dùng trong môn 
bóng chuyền; dụng cụ dùng trong môn bóng rổ; dụng cụ dùng trong môn bóng bàn; dụng 
cụ thập thể dục; dụng cụ dùng trong trò chơi dùng bóng; bóng cho trò chơi; túi đựng 
bóng; vật dụng để bảo vệ ống chân khi chơi bóng đá; vật dụng bảo vệ khuỷu tay (vật dụng 
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thể thao); vật dụng bảo vệ đầu gối (vật dụng thể thao); đệm lót bảo vệ; chân nhái để bơi; 
găng tay dùng cho trò chơi; lưỡi gắn vào giầy trượt băng; lưới dùng trong thể than; ván 
trượt có bánh răng; giầy trượt pa-tanh; ván trượt có buồm; lưỡi nạo cho ván trượt tuyết; da 
hải cẩu (để phủ cho ván trượt tuyết); đế kẹp dùng với ván trượt tuyết; ván trượt tuyết dùng 
trong môn trượt tuyết băng đồng; ván trượt tuyết; sáp bôi cho ván trượt tuyết; ván trượt; 
giày cao cổ gắn lưỡi trượt; ván lướt sóng; thuyền lướt sóng; chân có màng để bơi (chân 
nhái); ván dùng trong môn lướt ván; dụng cụ có hình mái chèo đeo vào tay dùng để bơi; 
bóng dùng cho môn bóng nước; lưới dùng cho môn bóng nước. 

 

 
(210) 4-2014-24082 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.5 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng. 
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Mặt Trời Hồng   (VN) 

320 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG chai); bán lẻ bếp ga và phụ tùng 
thay thế khác. 

 

 
(210) 4-2014-24083 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, hồng đậm. 
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Mặt Trời Hồng  (VN) 

320 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG chai).  
 

 
(210) 4-2014-24084 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  

(VN) 

685/66/35L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2014-24085 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  (VN)

685/66/35L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2014-24086 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  (VN)

685/66/35L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2014-24090 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.13.1; 26.1.2; A26.1.24; 25.1.25; 
25.7.25 

(591) Trắng, xám, vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 

nhập khẩu Đinh Hương  (VN) 

77 đường số 2, khu phố Hưng Gia, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem và bột 
tắm trắng (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2014-24093 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 17.2.5 
(591) Vàng. 
(731) Công ty cổ phần ngọc trai

biển Phú Quốc   (VN) 

Số 124 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản biển; trồng cây ăn quả, cây công nghiệp (điều, 
tiêu, cao su, cà phê, chè), cây gia vị, cây dược liệu, cây lâu năm; trồng rừng và chăm sóc 
rừng.  
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(210) 4-2014-24094 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 17.2.5; A17.2.6 
(591) Vàng. 
(731) Công ty cổ phần ngọc trai 

biển Phú Quốc    (VN) 

Số 124 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng bá (quảng cáo) tua du lịch; mua bán: vàng trang sức mỹ nghệ, đá quý, 

đá bán quý, đồ trang sức bằng kim loại quý, hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá; mua bán: 
rượu, bia, các loại đồ uống có ga, nước ép hoa quả. 

 
Nhóm 39: Tổ chức và điều hành tua du lịch; vận tải hành khách bằng đường bộ.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản biển; trồng cây ăn quả, cây công nghiệp (điều, 
tiêu, cao su, cà phê, chè), cây gia vị, cây dược liệu, cây lâu năm; trồng rừng và chăm sóc 
rừng.  

 
 

(210) 4-2014-24095 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.7; 25.12.1; A26.4.24 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Phan Thanh Huấn  (VN) 

ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bếp ga. 
 
 

(210) 4-2014-24096 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bếp Ga TPL  (VN) 

50A, đường 29, phường 6, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bếp ga. 
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(210) 4-2014-24100 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên  (VN) 

82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-24101 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên  (VN) 

82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan.   
 

Nhóm 43: Cà phê bột; cà phê hòa tan.  Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục 
vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống.    

 

 
(210) 4-2014-24102 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên   (VN) 

82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-24104 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A9.7.19 
(591) Vàng, đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần hướng 

nghiệp Âu Á  (VN) 

135/1/19 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề, giáo dục.  
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(210) 4-2014-24106 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH BOSEUNG VINA  

(VN) 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn điện, bóng đèn. 
 

 
(210) 4-2014-24107 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) LLOYD LABORATORIES INC.   (PH) 
10th Lloyd Avenue, F.B.I.C. Tikay, 
Malolos, Bulacan, Philippines 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2014-24108 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dung trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24109 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24110 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Liên Việt   (VN) 

Số 8 ngõ 66 phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24111 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Liên Việt   (VN) 

Số 8 ngõ 66 phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24112 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Hợp tác xã sơn mài Hợp Lộc  

(VN) 

Khu Đồng Bè, khu phố Tân Lập, phường 
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót (bỉm) cho trẻ sơ sinh dùng một lần; tã lót (bỉm) cho người già (dùng cho 

người không tự kiềm chế được); băng vệ sinh phụ nữ.  
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(210) 4-2014-24113 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Hợp tác xã sơn mài Hợp Lộc  

(VN) 

Khu Đồng Bè, khu phố Tân Lập, phường 
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2014-24114 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Hợp tác xã sơn mài Hợp Lộc  

(VN) 

Khu Đồng Bè, khu phố Tân Lập, phường 
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót (bỉm) cho trẻ sơ sinh dùng một lần; tã lót (bỉm) cho người già (dùng cho 
người không tự kiềm chế được); băng vệ sinh phụ nữ.  

 

 
(210) 4-2014-24115 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A2.9.16; A25.7.3; A25.7.8 
(591) Xanh dương đậm nhạt, trắng. 
(731) Châu Triết Dân  (VN) 

62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; cờ giải trí; cầu đá; cầu lông; vợt dùng để chơi. 
 

 
(210) 4-2014-24116 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.4.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen. 
(731) Châu Triết Dân  (VN) 

62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; cờ giải trí; cầu đá; cầu lông; vợt dùng để chơi.  
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Nhóm 41: Giáo dục-đào tạo phổ cập cờ vua cộng đồng; giáo dục-đào tạo kỹ năng sống; 
giáo dục-đào tạo thể chất; tổ chức các hoạt động trò chơi; đào tạo ngoại ngữ cho vận động 
viên thi đấu các môn cờ. 

 
 

(210) 4-2014-24118 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Trắng, xanh thẫm. 
(731) ORION CORPORATION   (KR) 

Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh quy; bánh quy tròn; bánh quy giòn; bánh quế; bánh kẹo; bánh 
mì; bột nhồi; bánh ngọt; bánh nướng. 

 
 

(210) 4-2014-24119 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) ORION CORPORATION   (KR) 
Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh quy; bánh quy tròn; bánh quy giòn; bánh quế, bánh kẹo; bánh 
mì; bột nhồi; bánh ngọt; bánh nướng.  

 
 

(210) 4-2014-24121 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Đại 

Việt  (VN) 

1222 đường Trường Sa, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; chất bôi trơn, dầu nhờn; dầu để bôi trơn; xăng.  
 
 

(210) 4-2014-24122 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; 25.3.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Trịnh Văn Trường  (VN) 

21/103 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  
 

 
(210) 4-2014-24123 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 22.1.1; 26.3.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương, vàng cam, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Đồng Phát  

(VN) 

74 đường TTN6, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 26: Khoá kéo; đệm vai cho trang phục; đồ dùng để độn áo ngực, vật độn áo nịt 
ngực; đồ trang trí quần áo.  

 

 
(210) 4-2014-24124 (220) 08.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.9.1; 26.1.1; 21.3.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 
trắng, đen. 

(731) Thái Hoàng Nhật Ngân  (VN)

117 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2014-24125 (220) 08.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A9.7.19; 26.1.2 

(591) Vàng, cam, đen. 
(731) Bùi Ngọc Duy An  (VN) 

30 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2014-24126 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, hồng. 
(731) Công ty TNHH du lịch - vận 

chuyển Hành Trình Việt  (VN) 

30 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 
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(210) 4-2014-24127 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Gia Huy  (VN) 

Số 6 ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

 
(210) 4-2014-24128 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH may mặc và 

trang bị bảo hộ lao động Đại 

Việt  (VN) 

101 đường số 85, khu phố 1, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ (phòng chống tai nạn). 
 

 
(210) 4-2014-24130 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Bùi Văn Phú  (VN) 

874/27 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy: má phanh (bố thắng); xích; đĩa xe. 

 

 
(210) 4-2014-24131 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ. 
(731) Trần Văn Thành  (VN) 

19 Hoàng Thiều Hoa, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ 
tư vấn sử dụng mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-24132 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.17.11; 1.5.1 
(591) Xanh, trắng, vàng, cam đỏ. 
(731) Công ty TNHH may mặc và 

trang bị bảo hộ lao động Đại 

Việt  (VN) 

101 đường số 85, khu phố 01, phường Tân
Quy, quận 07, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ; quần áo bảo hộ; nón bảo hộ; giày bảo hộ; khẩu trang bảo hộ 
lao động. 

 

Nhóm 25: Quần áo; găng tay (trang phục). 
 
 

(210) 4-2014-24135 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.5; 21.1.16; A18.5.8; A5.5.20; 
A5.5.21 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh ngọc 
bích, cam, đen. 

(731) Công ty TNHH WALKIE-TALKIE 

Việt Nam  (VN) 

Số C002, khu phố Hưng Vượng 1, đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xuất bản tài liệu quảng cáo, quan hệ công chúng. 
 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, đào tạo về kỹ năng sống, đào tạo kỹ năng mềm, 
đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, tổ chức giới thiệu Việt Nam (đất nước, con người, 
thời trang, truyền thống). 

 

 
(210) 4-2014-24137 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SUNG AH CHO  (KR) 
57, Bongeunsa-ro 47-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm nền cho mặt và cơ thể; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm 
nền dùng trong trang điểm; màu mắt; chế phẩm bôi lông mi mắt (mascara); son môi; kem 
chống nắng; nước hoa; sơn móng tay, mặt nạ làm đẹp; xà phòng thơm; nước rửa da (skin 
cleaners); dầu gội. 
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(210) 4-2014-24138 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) SUNG AH CHO  (KR) 

57, Bongeunsa-ro 47-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm nền cho mặt và cơ thể; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm 

nền dùng trong trang điểm; màu mắt; chế phẩm bôi lông mi mắt (mascara); son môi; kem 
chống nắng; nước hoa; sơn móng tay; mặt nạ làm đẹp; xà phòng thơm; nước rửa da (skin 
cleaners); dầu gội. 

 

 
(210) 4-2014-24139 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dây và cáp điện 

Đức Lộc  (VN) 

Số 17/15 Phan Văn Hớn, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; cáp điện; dây điện; dây cáp hàn; dây điện điều khiện (dây điện). 

 

 
(210) 4-2014-24140 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bút Chì  (VN)

335E Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Khay để dụng cụ ăn uống (muỗng, nĩa, thìa, đũa); cối, chày, thớt, rÕ; đồ gác 

dao, kéo; đồ lót ly (cốc) (tất cả bằng gỗ). 
 

 
(210) 4-2014-24141 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Hợp tác xã sơn mài Hợp Lộc  

(VN) 

Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Tã giấy cho người già, tã giấy cho trẻ em, băng vệ sinh phụ nữ. 
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(210) 4-2014-24142 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 
giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất bảo 
dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm lâm sạch dùng 
trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng. 

 
 

(210) 4-2014-24146 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.7.25; A26.1.24; 26.1.1; 26.2.7 
(731) MING CYCLE INDUSTRIAL CO., 

LTD.  (TW) 
No. 50, Lane 462, Guang Shing Road, 
Guang Long Li, Taiping District, 
Taichung City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
 
 

(210) 4-2014-24147 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Phong Lâm  (VN)

Số 146 đường Duy Tân, phường Nam 
Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén bát; chất tẩy dầu mỡ; chất tẩy vết bẩn; dung dịch để cọ rửa; chất 
để tẩy trắng quần áo; xà phòng. 

 
 

(210) 4-2014-24148 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phong Lâm  (VN)

Số 146 đường Duy Tân, phường Nam 
Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén bát; chất tẩy dầu mỡ; chất tẩy vết bẩn; dung dịch để cọ rửa; chất 
để tẩy trắng quần áo; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2014-24149 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 7.3.11 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  

(VN) 

Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy xay/máy nghiền (chạy điện) dùng 

cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy 
dùng cho nhà bếp (chạy điện). 

 
Nhóm 08: Dụng cụ nhà bếp làm bằng i-nốc như dao, thìa, dĩa, muôi, kéo. 

 
Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng: bếp ga, nồi cơm điện, lò vi sóng (dùng cho mục đích nấu 
nướng); thiết bị thông gió, điều hòa không khí, làm sạch không khí, thiết bị khử mùi 
không khí; thiết bị vệ sinh, cụ thể là: bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi tằm hoa sen, 
chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ sinh), bồn tắm; máy cấp nước uống nóng lạnh (dùng 
điện); bình tắm nóng lạnh dùng điện, dùng ga. 

 
Nhóm 21: Máy trộn, khuấy (không dùng điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy xay gia 
dụng không cần điện; bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 
(không sử dụng điện); chảo rán (không dùng điện); bộ đồ ăn (không bao gồm dao, thìa, 
dĩa); dụng cụ giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh); đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp và gia 
dụng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 
(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 
gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 
đích nấu nướng, bếp ga, nồi cơm điện, chảo điện, ấm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò nướng, 
dụng cụ nấu nướng (chạy điện); quạt điện, thiết bị điều hoà không khí, máy điều hoà nhiệt 
độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hoà không khí), máy và thiết bị làm sạch không 
khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng; bồn tắm, thiết bị 
(phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh; thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi kèm, 
bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ sinh), 
chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy trộn, 
khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 
(không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, dĩa); 
thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, tủ bếp; máy 
rửa và khử độc hoa quả (dùng điện), tủ đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), máy 
hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng i-nốc. 

 
Nhóm 37: Trang trí nội thất bếp; lắp đặt các thiết bị, dụng cụ nhà bếp. 
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(210) 4-2014-24150 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 7.3.11 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  

(VN) 

Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy xay/máy nghiền (chạy điện) dùng 

cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy 

dùng cho nhà bếp (chạy điện). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ nhà bếp làm bằng inox như dao, thìa, dĩa, muôi, kéo. 

 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng: bếp ga, nồi cơm điện, lò vi sóng (dùng cho mục đích nấu 

nướng), thiết bị thông gió, điều hòa không khí, làm sạch không khí, thiết bị khử mùi 

không khí; thiết bị vệ sinh, cụ thể là: bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi tắm hoa sen, 

chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ sinh), bồn tắm; máy cấp nước uống nóng lạnh (dùng 

điện); bình tắm nóng lạnh dùng điện, dùng ga. 

 

Nhóm 21: Máy trộn, khuấy (không dùng điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy xay gia 

dụng không cần điện; bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 

(không sử dụng điện); chảo rán (không dùng điện); bộ đồ ăn (không bao gồm dao, thìa, 

dĩa); dụng cụ giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh); đồ chứa dựng dùng trong nhà bếp và gia 

dụng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 

(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 

gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 

đích nấu nướng, bếp gas, nồi cơm điện, chảo điện, ầm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò 

nướng, dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hoà không khí, máy điều 

hoà nhiệt độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hoà không khí), máy và thiết bị làm sạch 

không khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, 

thiết bị (phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi 

kèm, bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ 

sinh), chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy 

trộn, khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu 

nướng (không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, 

dĩa), thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, tủ bếp, 

máy rửa và khử độc hoa quả (dùng điện), tủ đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), 

máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng inox. 

 

Nhóm 37: Trang trí nội thất bếp; lắp đặt các thiết bị, dụng cụ nhà bếp. 
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(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  

(VN) 

Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy xay/máy nghiền (chạy điện) dùng 

cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy 

dùng cho nhà bếp (chạy điện). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ nhà bếp làm bằng inox như dao, thìa, dĩa, muôi, kéo. 

 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng: bếp ga, nồi cơm điện, lò vi sóng (dùng cho mục đích nấu 

nướng), thiết bị thông gió, điều hòa không khí, làm sạch không khí, thiết bị khử mùi 

không khí; thiết bị vệ sinh, cụ thể là: bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi tắm hoa sen, 

chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ sinh), bồn tắm; máy cấp nước uống nóng lạnh (dùng 

điện); bình tắm nóng lạnh dùng điện, dùng ga. 

 

Nhóm 21: Máy trộn, khuấy (không dùng điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy xay gia 

dụng không cần điện; bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 

(không sử dụng điện); chảo rán (không dùng điện); bộ đồ ăn (không bao gồm dao, thìa, 

dĩa); dụng cụ giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh); đồ chứa dựng dùng trong nhà bếp và gia 

dụng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 

(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 

gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 

đích nấu nướng, bếp gas, nồi cơm điện, chảo điện, ầm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò 

nướng, dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hòa không khí, máy điều 

hoà nhiệt độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hoà không khí), máy và thiết bị làm sạch 

không khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, 

thiết bị (phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi 

kèm, bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ 

sinh), chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy 

trộn, khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu 

nướng (không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, 

dĩa), thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, tủ bếp, 

máy rửa và khử độc hoa quả (dùng điện), tủ đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), 

máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng inox. 

 

Nhóm 37: Trang trí nội thất bếp; lắp đặt các thiết bị, dụng cụ nhà bếp. 
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(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy xay/máy nghiền (chạy điện) dùng 

cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy 

dùng cho nhà bếp (chạy điện). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ nhà bếp làm bằng inox như dao, thìa, dĩa, muôi, kéo. 

 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng: bếp ga, nồi cơm điện, lò vi sóng (dùng cho mục đích nấu 

nướng), thiết bị thông gió, điều hòa không khí, làm sạch không khí, thiết bị khử mùi 

không khí; thiết bị vệ sinh, cụ thể là: bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi tắm hoa sen, 

chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ sinh), bồn tắm; máy cấp nước uống nóng lạnh (dùng 

điện); bình tắm nóng lạnh dùng điện, dùng ga. 

 

Nhóm 21: Máy trộn, khuấy (không dùng điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy xay gia 

dụng không cần điện; bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 

(không sử dụng điện); chảo rán (không dùng điện); bộ đồ ăn (không bao gồm dao, thìa, 

dĩa); dụng cụ giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh); đồ chứa dựng dùng trong nhà bếp và gia 

dụng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 

(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 

gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 

đích nấu nướng, bếp gas, nồi cơm điện, chảo điện, ầm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò 

nướng, dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hoà không khí, máy điều 

hoà nhiệt độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hoà không khí), máy và thiết bị làm sạch 

không khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, 

thiết bị (phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi 

kèm, bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ 

sinh), chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy 

trộn, khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu 

nướng (không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, 

dĩa), thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, tủ bếp, 

máy rửa và khử độc hoa quả (dùng điện), tủ đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), 

máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng inox. 

 

Nhóm 37: Trang trí nội thất bếp; lắp đặt các thiết bị, dụng cụ nhà bếp. 
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(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  
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Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy xay/máy nghiền (chạy điện) dùng 

cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy 

dùng cho nhà bếp (chạy điện). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ nhà bếp làm bằng inox như dao, thìa, dĩa, muôi, kéo. 

 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng: bếp ga, nồi cơm điện, lò vi sóng (dùng cho mục đích nấu 

nướng), thiết bị thông gió, điều hòa không khí, làm sạch không khí, thiết bị khử mùi 

không khí; thiết bị vệ sinh, cụ thể là: bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi tắm hoa sen, 

chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ sinh), bồn tắm; máy cấp nước uống nóng lạnh (dùng 

điện); bình tắm nóng lạnh dùng điện, dùng ga. 

 

Nhóm 21: Máy trộn, khuấy (không dùng điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy xay gia 

dụng không cần điện; bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 

(không sử dụng điện); chảo rán (không dùng điện); bộ đồ ăn (không bao gồm dao, thìa, 

dĩa); dụng cụ giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh); đồ chứa dựng dùng trong nhà bếp và gia 

dụng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 

(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 

gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 

đích nấu nướng, bếp gas, nồi cơm điện, chảo điện, ầm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò 

nướng, dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hoà không khí, máy điều 

hoà nhiệt độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hoà không khí), máy và thiết bị làm sạch 

không khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, 

thiết bị (phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi 

kèm, bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ 

sinh), chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy 

trộn, khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu 

nướng (không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, 

dĩa), thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, tủ bếp, 

máy rửa và khử độc hoa quả (dùng điện), tủ đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), 

máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng inox. 

 

Nhóm 37: Trang trí nội thất bếp; lắp đặt các thiết bị, dụng cụ nhà bếp. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 
(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 
gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 
đích nấu nướng, bếp gas, nồi cơm điện, chảo điện, ấm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò 
nướng, dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hòa không khí, máy điều 
hoà nhiệt độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hòa không khí), máy và thiết bị làm sạch 
không khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, 
thiết bị (phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi 
kèm, bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ 
sinh), chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy 
trộn, khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu 
nướng (không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, 
dĩa), thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, tủ bếp, 
máy rửa và khử độc hoa quả (dùng điện), tủ đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), 
máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng inox. 

 

 
(210) 4-2014-24155 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 7.3.11 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  

(VN) 

Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 
(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 
gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 
đích nấu nướng, bếp gas, nồi cơm điện, chảo điện, ấm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò 
nướng, dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hòa không khí, máy điều 
hoà nhiệt độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hòa không khí), máy và thiết bị làm sạch 
không khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, 
thiết bị (phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi 
kèm, bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ 
sinh), chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy 
trộn, khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu 
nướng (không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, 
dĩa), thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, tủ bếp, 
máy rửa và khử độc hoa quả (dùng điện), tủ đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), 
máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng inox. 
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(540) 

  

(531) 26.3.23; 7.3.11 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  

(VN) 

Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 
(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 
gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 
đích nấu nướng, bếp gas, nồi cơm điện, chảo điện, ấm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò 
nướng, dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hòa không khí, máy điều 
hoà nhiệt độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hòa không khí), máy và thiết bị làm sạch 
không khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, 
thiết bị (phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi 
kèm, bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ 
sinh), chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy 
trộn, khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu 
nướng (không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, 
dĩa), thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, tủ bếp, 
máy rửa và khử độc hoa quả (dùng điện), tủ đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), 
máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng inox. 

 

 
(210) 4-2014-24157 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 7.3.11 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  

(VN) 

Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 
(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 
gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 
đích nấu nướng, bếp gas, nồi cơm điện, chảo điện, ấm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò 
nướng, dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hoà không khí, máy điều 
hoà nhiệt độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hoà không khí), máy và thiết bị làm sạch 
không khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, 
thiết bị (phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi 
kèm, bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ 
sinh), chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy 
trộn, khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu 
nướng (không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, 
dĩa), thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất, tủ bếp, 
máy rửa và khử độc hoa quả (dùng điện), tủ đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), 
máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng inox. 
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(210) 4-2014-24158 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Xanh lá, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Tự Nhiên Thấy 

Đói  (VN) 

28/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; 
kẹo; bánh kẹo; bánh quy; bánh gạo; bánh ngọt; bánh putđing; kem lạnh.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-24160 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.3 
(731) STOKELY-VAN CAMP, INC.   (US) 

555 West Monroe Street, Chicago, 
Illinois 60661, United States of America 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hương vị hoa quả không có cồn và không có ga; các loại đồ uống giải 
khát không cồn khác (refreshing beverages); đồ uống nước ép hoa quả không cồn; đồ 
uống dùng cho thể thao (không có cồn và không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2014-24161 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) ASIAPHARM BIOTECH PTE LTD  (SG)
137 Telok Ayer Street, #05-05, 
Singapore 068602  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thuốc dùng cho người; dược phẩm; 
chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-24162 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14 
(731) ASIAPHARM BIOTECH PTE LTD  (SG)

137 Telok Ayer Street, #05-05, 
Singapore 068602  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thuốc dùng cho người; dược phẩm; 
chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-24163 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2014-24164 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ vận tải Tiến Thành  

(VN) 

Số 95 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 

 
(210) 4-2014-24165 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Nâu. 
(731) Đỗ Thành Vĩnh  (VN) 

Số 6, ngách 117/35, ngõ 117, đường 
Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2014-24166 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Te An Việt Nam  

(VN) 

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm. 
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(210) 4-2014-24167 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Thị Thùy Linh  (VN)

92 Trương Phước Phan, khu phố 17, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 

 
 

(210) 4-2014-24168 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 3.7.3 
(591) Trắng, cam, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần GREENFEED 

Việt Nam  (VN) 

Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn tho thuỷ, hải sản; gà giống 

 

 
(210) 4-2014-24169 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh dương. 
(731) Phạm Tiến Hùng  (VN) 

Số 87 Chương Dương, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-24172 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DOO KYUNG  (VN)

Lầu 3, cao ốc Thiên Sơn, 800 đại lộ 
Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phủ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-24173 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DOO KYUNG  

(VN) 

Lầu 3, cao ốc Thiên Sơn, 800 đại lộ 
Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phủ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24174 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DOO KYUNG  

(VN) 

Lầu 3, cao ốc Thiên Sơn, 800 đại lộ 
Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phủ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Kem làm trắng da, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2014-24175 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-24176 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 
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(210) 4-2014-24177 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế. 
 

 
(210) 4-2014-24178 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế. 
 

 
(210) 4-2014-24179 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa,
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế. 
 

 
(210) 4-2014-24180 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa,
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-24181 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế. 
 

 
(210) 4-2014-24182 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế. 
 

 
(210) 4-2014-24183 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế. 
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(210) 4-2014-24184 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế. 
 
 

(210) 4-2014-24185 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế. 
 
 

(210) 4-2014-24186 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A25.7.21 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 

Quang Minh  (VN) 

Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát giàu năng lượng không dùng cho mục đích y tế); 

nước tăng lực có gaz (nước giải khát giàu năng lượng có gaz không dùng cho mục đích y 
tế); nước ngọt có gaz; đồ uống không có cồn; nước uống đóng chai; nước uống đóng bình. 
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(210) 4-2014-24187 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A25.7.21 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 

Quang Minh   (VN) 

Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát giàu năng lượng không dùng cho mục đích y tế); 
nước tăng lực có gaz (nước giải khát giàu năng lượng có gaz không dùng cho mục đích y 
tế); nước ngọt có gaz; đồ uống không có cồn; nước uống đóng chai; nước uống đóng bình. 

 
 

(210) 4-2014-24188 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 26.1.1; 24.17.21 
(591) Đỏ, hồng nhạt, xanh dương nhạt, xanh 

dương, xanh dương đậm, xanh lá cây, 
vàng, nâu, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Hồ Việt Sang (VN)

Thôn 5, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 44: Phòng khám y học dân tộc; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ trị liệu. 

 
 

(210) 4-2014-24189 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cơ khí nông nghiệp thương 

mại và đầu tư MEKONG  (VN) 

B15, khu đô thị Nam Khang, xã An 
Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt xe gắn máy. 
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(210) 4-2014-24190 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Tổng công ty viễn thông 

VIETTEL - chi nhánh tập đoàn 

Viễn Thông Quân Đội   (VN) 

Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm đóng gói sẵn; chương trình máy tính, âm thanh, hình ảnh có thể tải 

xuống được; tệp tin dữ liệu, hình ảnh, âm thanh có thể tải xuống được.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ khuyến mãi và phát quà quảng cáo cho các công ty 
khác.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền 
hình; dịch vụ internet (dịch vụ viễn thông của nhà cung cấp). 

 

 
(210) 4-2014-24193 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 3.7.7; A3.7.24; 1.15.23; 25.7.20; 
A26.11.12; 26.11.3 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh rêu đậm. 
(731) Cơ sở sản xuất bún bắp Việt  

(VN) 

Khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, 
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên   

 
(511)   Nhóm 30: Bún được làm từ bắp.  

 

 
(210) 4-2014-24196 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết kế xây dựng thương mại 

Trung Nam  (VN) 

94/1049M Dương Quảng Hàm, phường 
06, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao.  
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(210) 4-2014-24197 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11; 7.1.24; A5.3.15; 26.4.2 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng. 
(731) Trung tâm Hành động vì sự 

Phát triển Đô thị   (VN) 

Số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Sản phẩm rau quả hữu cơ tươi không qua chế biến. 
 
 

(210) 4-2014-24198 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Thị Nguyệt  (VN) 

Số 59 đường Nguyễn Viết Xuân, phường 
Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 20: Đệm; đệm lò xo; đệm nước; gối; gối ôm.  
 

Nhóm 24: Chăn; chăn bông; vỏ gối; khăn trải giường.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, đệm, gối, chăn, vỏ gối, khăn trải giường.  
 
 

(210) 4-2014-24199 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; A5.3.13; 
A5.5.20; 5.5.16 

(731) Đoàn Hồng Trào  (VN) 

344B, phố Yết Kiêu, phường Hải Tân, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm: đệm lò xo; đệm bông; đệm mút; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn; chăn bông; vỏ gối; khăn trải giường.  
 

 
(210) 4-2014-24200 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu vàng, đỏ. 
(731) Đàm Văn Lý  (VN) 

Số 52, khu 3, thị trấn Phố Mới, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối. 
 

 
(210) 4-2014-24201 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh da trời. 
(731) Đàm Văn Lý  (VN) 

Số 52, khu 3, thị trấn Phố Mới, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối.  
 

 
(210) 4-2014-24202 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Thảo Tiến  (VN)

67/8/38 Huỳnh Khương An, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24203 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 5.3.20; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH Thảo Tiến   (VN)

67/8/38 Huỳnh Khương An, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24204 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Thảo Tiến    (VN)

67/8/38 Huỳnh Khương An, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-24205 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thảo Tiến   (VN)

67/8/38 Huỳnh Khương An, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-24206 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thảo Tiến   (VN)

67/8/38 Huỳnh Khương An, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24207 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 5.7.3; 26.1.1; 1.7.6 
(591) Vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Hổ 

Vàng  (VN) 

32B Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý; vàng bạc; đồ trang sức.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, vàng bạc, kim loại quý.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ tắm hơi.  
 

 
(210) 4-2014-24208 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 1.15.11; A11.3.7; A25.7.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh tím than. 
(731) Nguyễn Quốc Hân  (VN) 

Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi. 
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(210) 4-2014-24210 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) GENERAL MILLS, INC.   (US) 
Number One General Mills Boulevard, 
Minneapolis, Minnesota 55426, U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây khử nước đóng gói sẵn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sản 

phẩm có chứa protein thực vật có hương vị thịt xông khói; món ăn chính hoặc món ăn 
thêm được đóng gói sẵn bao gồm chủ yếu là khoai tây; và hỗn hợp làm đồ ăn chính được 
đóng gói sẵn có thành phần chủ yếu là khoai tây với gia vị và/hoặc hỗn hợp nước xốt.   

 
Nhóm 30: Hỗn hợp bột để làm bánh ngọt; hỗn hợp lớp phủ bánh ngọt; hỗn hợp bột để làm 
sản phẩm bánh mì; hỗn hợp bột để làm bánh sôcôla hạnh nhân; hỗn hợp bột để làm bánh 
qui giòn; hỗn hợp bột để làm vỏ bánh nướng; lớp phủ bánh ngọt; đồ trang trí cho bánh 
ngọt có thể ăn được; hỗn hợp làm món ăn thêm trên cơ sở mì sợi được đóng gói sẵn; món 
ăn thêm hoặc hỗn hợp lâm món ăn chính được đóng gói sẵn có thành phần chủ yếu, là ngũ 
cốc, gạo hoặc mì ống; hỗn hợp bột làm bánh quy; hỗn hợp bột làm bánh kếp vâ bánh quế; 
bột mì; hỗn hợp để làm món ăn thêm trên cơ sở gạo hoặc, mì ống; và thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc đóng gói sẵn; bánh nướng xốp ăn liền, bánh ngọt ăn nhanh, bánh qui, 
bánh nướng nhỏ, bánh sôcôla hạnh nhân, bột nhão, bánh rán, bánh ngọt cuộn, bánh mì 
ngọt, bánh ngọt dạng kẹp, bánh ngọt ăn nhẹ được đóng thành từng gói, bánh ngọt theo 
kiểu Đan Mạch được đóng thành từng gói; và hỗn hợp làm bánh pho mát không nướng.  

 
 

(210) 4-2014-24211 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) GENERAL MILLS, INC.   (US) 

Number One General Mills Boulevard, 
Minneapolis, Minnesota 55426, U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  

 

 
(210) 4-2014-24212 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  
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(210) 4-2014-24213 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB 

COMPANY   (US) 
345 Park Avenue, New York, New York 
10154, U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2014-24214 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB 

COMPANY   (US) 
345 Park Avenue, New York, New York 
10154, U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2014-24215 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH nhựa Âu Châu 

Xanh    (VN) 

QL3, xóm Đoàn Kết, xã Thuận Thành, 
huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 09: Máng điện (bộ phận dẫn dây điện đến bóng đèn); công tắc điện; ổ điện; phích 

điện; dây điện bằng nhựa.  
 
 

(210) 4-2014-24216 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Âu Châu 

Xanh   (VN) 

QL3, xóm Đoàn Kết, xã Thuận Thành, 
huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 09: Máng điện (bộ phận dẫn dây điện đến bóng đèn); công tắc điện; ổ điện; phích 

điện; dây điện bằng nhựa.  
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(210) 4-2014-24217 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Âu Châu 

Xanh   (VN) 

QL3, xóm Đoàn Kết, xã Thuận Thành, 
huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 06: Tôn lợp. 
 

Nhóm 19: Cánh cửa nhựa; trần nhựa.  
 

Nhóm 20: Các sản phẩm nhựa như: bàn ghế, tủ, kệ đựng đồ, giá đỡ.  
 

Nhóm 21: Đồ nhựa gia dụng như xô chậu, rổ, giá, cốc, chén, bát, đũa, chai, lọ, bình uống 
nước, thùng rác.  

 

 
(210) 4-2014-24218 (220) 09.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Ngô Thị Kim Yến  (VN) 

Số 200 Hùng Vương, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp. 
 

 
(210) 4-2014-24219 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 5.11.1; 3.9.1; 26.1.2 
(591) Đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất dịch 

vụ thương mại Ngô Đức   (VN) 

524/10 đường 30/4 phường Rạch Dừa, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón vi lượng cho cây trồng. 
 

 
(210) 4-2014-24220 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.9; 4.3.7 
(591) Vàng, hồng, xanh da trời, xanh lá cây, 

cam, trắng, xám, tím. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

công nghệ Tân Thế Giới  (VN) 

Tầng trệt toà nhà cao ốc Hoàng Tháp, số 
6 đường số 9A, khu dân cư Trung Sơn, 
ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người. 
 

 
(210) 4-2014-24221 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH IN DI CO  (VN)

7 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-24223 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Phan Đăng Thành  (VN) 

Số 26, đường 277, khu phố Mới, phường 
Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo thể thao, bộ quần áo (comple), váy và bít tất.  
 
 

(210) 4-2014-24224 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; A5.3.13; 
A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần Seven Seas 

Link  (VN) 

4A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm: hạt chia.  
 

 
(210) 4-2014-24225 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.6; 26.1.6 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh rêu, đen. 
(731) Công ty cổ phần Seven Seas 

Link  (VN) 

4A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Món cơm cuốn kiểu Nhật bản (Sushi). 
 

Nhóm 35: Mua bán món cơm cuốn kiểu Nhật bản (Sushi). 
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(210) 4-2014-24226 (220) 09.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 1.15.24; 2.7.1; 25.7.25; 26.1.2; 25.1.25
(591) Trắng, vàng, đỏ, hồng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

thương mại Đại Phát  (VN) 

Số 32, đường số 6, khu công nghiệp Sóng 
Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh trung thu; bánh làm từ gạo và bột lúa mạch; bánh 

mì; kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-24227 (220) 09.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(531) 25.1.25; 25.7.25; 2.7.1; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng cốm nhạt, xanh dương, 

hồng, vàng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

thương mại Đại Phát  (VN) 

Số 32, đường số 6, khu công nghiệp Sóng 
Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh trung thu; bánh làm từ gạo và bột lúa mạch; bánh 

mì; kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-24232 (220) 09.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-24233 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

210) 4-2014-24234 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2014-24235 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Thái Bình Dương  (VN) 

Số 92 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-24236 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phát triển thương 

mại Tân Việt  (VN) 

Số 334, ngách 176, ngõ 120, phố Tân 
Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-24241 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tự động hóa Thanh Kỳ  (VN) 

Số 4/10 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chảo parabol di động dùng để thu phát sóng tín hiệu vệ tinh cho tàu biển. 
 

Nhóm 35: Mua bán: chảo parabol di động dùng để thu phát sóng tín hiệu vệ tinh cho tàu 
biển. 

 

 
(210) 4-2014-24242 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 25.7.20; 9.1.11 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần du lịch Hoàn 

Hảo  (VN) 

Số 1 đường Thanh Bình, phường Mỗ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-24243 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; A3.9.24; 24.5.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm D&G  (VN) 

75/82 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động mua bán các hàng hóa trong chuỗi cửa hàng, siêu thị mini: mỹ 
phẩm, nước hoa, xà phòng, nước rửa chén, dung dịch vệ sinh, nước rửa tay, băng vệ sinh, 
giấy vệ sinh, đồ trang sức, mắt kính, giày dép, quần áo may sẵn, mũ, nón, khăn quàng, 
khăn lau, rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, thịt, cá, trứng, sữa. 

 

 
(210) 4-2014-24244 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) 5.11, INC.  (US) 
4300 Spyres Way, Modesto, CA 95356, 
United States of America 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần lót; quần soóc; áo gilê; áo sơ mi; áo sợi đan chui đầu bằng lông 
cừu; áo choàng ngoài; áo vét; áo màu sặc sỡ; áo khoác ngắn có mũ, không thấm nước; bộ 
áo liền quần cho những người làm công việc nặng nhọc; quần áo bằng vải trúc bâu thô ấn 
Độ; quần áo may liền làm một mảnh; đồng phục; áo không thấm nước; quần không thấm 
nước; quần áo lót mặc bên trong; đồ đội đầu; mũ; mũ lưỡi trai; lưỡi trai (để làm mũ); găng 
tay; cà vạt; thắt lưng; dải đeo quần, tất; bít tất ngắn cổ; đồ đi ở chân; giày cao cổ; giày; 
miếng lót bên trong giày. 

 

 
(210) 4-2014-24245 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) ALTICOR INC.  (US) 
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 
49355, U.S.A. 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2014-24246 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(591) Đen, xám. 
(731) Công ty TNHH Nam Of London  

(VN) 

Khu công nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 25: Quần, áo, váy, đầm. 
 

 
(210) 4-2014-24247 (220) 09.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Bảo Phúc  (VN) 

Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-24248 (220) 09.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(531) 26.4.2
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

BEDEKOR VN  (VN) 

17 Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: đồ đạc nội thất, đồ 

ngoại thất như bàn, ghế, kệ, xích đu. 
 

 
(210) 4-2014-24249 (220) 09.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(531) 26.3.2
(731) KOWLOON WATCH COMPANY 

LIMITED  (HK) 
Flat/Rm 16-18 22/F New Tech Plaza, 34 
Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, 
Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồng hồ đeo tay; bộ phận của 

đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn, đồng hồ bỏ túi. 
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(210) 4-2014-24250 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.1.2 
(591) Xám, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh dương, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sơn Hải - Vĩnh Long  (VN) 

Số 67/13 đường Phó Cơ Điều, phường 3, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo hạt điều; kẹo đậu phộng (kẹo lạc); kẹo mè trắng (kẹo vừng trắng); kẹo mè 

đen (kẹo vừng đen).  
 
 

(210) 4-2014-24251 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

công nghệ Sóng Giao Thoa  

(VN) 

101 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị điện chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
điện chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2014-24252 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 

phát triển công nghệ mới 

ADNT   (VN) 

6/860 Minh Khai, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; miếng đệm lót 

chuột máy vi tính; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính.  
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(210) 4-2014-24253 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A3.9.12; 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, hồng, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

An Pha MEDI  (VN) 

Số 8, đường Mỹ Phú 2C, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2014-24254 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; A7.1.12; 7.1.6; A1.1.10 
(591) Đỏ, nâu tím, vàng, nâu nhạt. 
(731) Công ty cổ phần BIOGRITECH  

(VN) 

Tầng 1, tòa nhà PVFCCO, số 43 Mạc 
Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 

Nhóm 35: Mua bán: kem, kem trái cây, bánh kem lạnh, kẹo, bánh, bánh mì.  
 
 

(210) 4-2014-24255 (220) 29.11.2012 

(641) 4-2012-26958 (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24; 9.9.10; A9.9.25 
(731) ALPARGATAS S.A.   (BR) 

Rua Funchal, 160, Vila Olimpia, S·o 
Paulo, Brazil  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo chìa khóa bằng kim loại quý.  
 

Nhóm 24: Vải và hàng hóa bằng vải, cụ thể là vải lanh dùng trong nhà, khăn tay, khăn ăn, 
khăn mặt, khăn đi biển, tất cả trong nhóm này. 

 

 
(210) 4-2014-24257 (220) 09.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 1.5.1; 26.1.2 

(731) Trần Văn Nhạc   (VN) 

Tổ 20, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội (139 phố Yên Duyên, phường Yên
Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) 
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(511)   Nhóm 11: Van, vòi đường nước; thiết bị vệ sinh: sen vòi, chậu bệt sứ, bộ phụ kiện vệ sinh, 

phòng tắm bằng inox, pháo dùng trong đường nước. 
 

 
(210) 4-2014-24258 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Song Kim  (VN) 

Số 147, Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, đèn led (thiết bị chiếu sáng), đèn trang trí, máng đèn, bóng 

đèn, chao đèn, đui đèn.  
 

 
(210) 4-2014-24259 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng. 

(731) Công ty cổ phần đối ngoại 

MEDIA  (VN) 

Tổ dân phố Thống Nhất - thôn La Nội, 

phường Dương Nội, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 
 

 
(210) 4-2014-24260 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 

181, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm dùng cho khuôn mặt, đồ trang điểm dùng 

cho khuôn mặt (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; nước thơm dưỡng 

da dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dùng tẩy trang (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ 

phẩm dùng để tắm; dầu gội đầu; chế phẩm đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh.  
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(210) 4-2014-24262 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.11; 2.3.11; A9.7.19; A1.1.10 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, da cam, nâu, xanh 

lá cây. 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 

mì sợi; mì ống; bánh phở; bún. 
 
 

(210) 4-2014-24264 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A1.1.10; A1.11.8 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH chăm sóc kinh 

doanh và thương mại quốc tế 

TAKITA  (VN) 

Nhà số 12, liền kề 6B, khu đô thị Mỗ 
Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); thông tin giáo dục; tổ 

chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục 
đích giáo dục hoặc văn hóa; dịch vụ phiên dịch viên.  

 
 

(210) 4-2014-24267 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; 5.3.16 
(591) Đen, tím. 
(731) Công ty cổ phần EVANIA  (VN)

Số 31, tổ 1 cụm Sòi, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2014-24268 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; 5.3.16 
(591) Đen, tím. 
(731) Công ty cổ phần EVANIA  (VN)

Số 31, tổ 1 cụm Sòi, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 
 

(210) 4-2014-24269 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 
 

(210) 4-2014-24270 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 
 

(210) 4-2014-24271 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  
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(210) 4-2014-24272 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24273 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24274 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24275 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 
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(210) 4-2014-24276 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-24277 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 
 

(210) 4-2014-24278 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.3.2; 26.7.25; 
A26.11.12; 1.15.23; 26.1.6 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, 
trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trọng Nghĩa  (VN) 

421 Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2014-24279 (220) 09.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.7.25; A25.7.8 

(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông  (VN) 

190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; lớp lót bằng chất dẻo dùng 
cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh 
chế). 

 

 
(210) 4-2014-24280 (220) 09.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.7.25; A25.7.8 

(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông   (VN) 

190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24281 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

4G  (VN) 

Số 14, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24282 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24283 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24284 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-24285 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-24286 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24287 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-24288 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24289 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24290 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24291 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, đỏ. 
(731) A&L ( HWANGZHOU) KOREA CORP  

(KR) 
13- 14 Dangsan 38 Road Young Dung 
Po- Ku, Seoul 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở hữu
trí tuệ OCEANLAW (OCEANLAW., JSC.)

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất 
dẻo; vỏ nệm, vỏ đệm; rèm cửa ra vào; vải sử dụng trong ngành dệt; áo gối, vỏ gối; mÒn 
bông, chăn bông. 
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(210) 4-2014-24292 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.7 
(731) A&L ( HWANGZHOU) KOREA CORP  

(KR) 
13- 14 Dangsan 38 Road Young Dung 
Po- Ku, Seoul  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất 
dẻo; vỏ nệm, vỏ đệm; rèm cửa ra vào; vải sử dụng trong ngành dệt; áo gối, vỏ gối; mÒn 
bông, chăn bông. 

 
 

(210) 4-2014-24293 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH TM & DV Phúc 

Gia  (VN) 

Số 28, ngõ 29/14, phố Nghĩa Dũng, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn 
quản lý kinh doanh; đại lý thông tin thương mại; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại 
hoặc công nghiệp; tư vấn xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể: dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ đăng ký tên 
miền (dịch vụ pháp lý). 

 

(210) 4-2014-24294 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH RECESS  (VN)

Tầng 2, tòa nhà Copac, số 12 Tôn Đản, 
phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, bếp từ, lò vi sóng, máy pha cà phê dùng điện, máy lọc không 
khí, quạt thông gió. 
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(210) 4-2014-24296 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; bút chì mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; chế 

phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; bộ mỹ phẩm; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; lông mi giả; 
móng tay giả, móng chân giả; vải hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục 
đích mỹ phẩm); cuộn bông/bông gòn và tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước 
hoa; xà phòng; chế phẩm để vệ sinh thân thể. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh; cọ mỹ phẩm, cọ trang điểm, bút 
vẽ/cọ vẽ móng tay/móng chân, nùi bông để thoa phấn, bọt biển dùng để vệ sinh, bọt biển 
để đánh bóng (trang điểm) cho mắt; vật dụng để giữ bút kẻ/vẽ mắt hoặc bút kẻ/vẽ môi; 
hộp đựng phấn [hộp rỗng]; hộp đựng kem mỹ phẩm; hộp đựng đồ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2014-24297 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, trắng, tím. 
(731) Phạm Xuân Hiếu  (VN) 

Số 8, ngõ Viện nghiên cứu máy, tổ 34, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: rau, củ quả tươi sống, trứng, sữa, 

thực phẩm tươi sống (thịt gia súc, gia cầm; thủy hải sản). 
 

 
(210) 4-2014-24298 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; A25.7.6; 26.4.1 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đen, nâu. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phước 

Lộc Hải  (VN) 

ấp Mỹ Thạnh B, xã Mỹ Thuận, huyện 
Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch không nung.  
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(210) 4-2014-24299 (220) 09.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.7.3; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 
lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng 

(731) Tổ hợp tác sản xuất lúa 

giống Thanh Sơn  (VN) 

Tổ 18, ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh 
Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 

 
(210) 4-2014-24300 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.16; 3.9.1; 18.3.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thuỷ sản 

Khánh Phát  (VN) 

52 ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến như: tôm, cá, mực đông lạnh và phơi khô, ốc các loại, sò 
động vật hai mảnh vỏ đã chế biến; mắm, nước mắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản, xuất nhập khẩu thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2014-24301 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài.  

 

 
(210) 4-2014-24302 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Vàng, đỏ. 
(731) Đỗ Phú Tài  (VN) 

121 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 

 
(210) 4-2014-24303 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.3.23 
(731) Lưu Tôn Hải  (VN) 

Thôn Yên Nội, xã Tiên Ngoại, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giầy dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-24304 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoài  (VN) 

Lô số 8, phố Mới, thị trấn Hồ, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện tử (tivi đầu đĩa, loa đài), đồ điện lạnh (tủ lạnh, điều hoà, máy 
giặt) và đồ điện dân dụng (quạt, máy xay sinh tố, bàn là, xoong nồi, bếp ga, két bạc). 

 

 
(210) 4-2014-24305 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 8.1.18; 5.7.21; A11.3.6; A11.3.3 
(731) Lê ánh Ngọc   (VN) 

84 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: kem dừa, nước sinh tố hoa quả, trà sữa, nước ép hoa quả, cà 
phê, sữa chua, tào phí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng 
tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-24307 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Stepwin Việt Nam   (VN) 

Lô 71, 334 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em; núm vú giả cho trẻ em.  
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(210) 4-2014-24308 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A1.1.2; A1.1.9 
(731) GUANGZHOU JINGYU INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (CN) 
Room 701-702 Minggao Business 
Building, Yingbin road, Huadu District, 
Guangzhou, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép; cầu thang gác bằng kim loại; thành lan can ở cầu thang bằng kim 
loại; vòng bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; đồ ngũ kim nhỏ bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2014-24309 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Phan Văn Hợi  (VN) 

ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Đông B, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: dầu gội; sữa tắm; phấn trang điểm; kem làm trắng da; kem dưỡng 
môi; son môi.  

 
 

(210) 4-2014-24310 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25 
(731) Bùi Quỳnh Anh  (VN) 

Phòng 515, nhà C1, khu tập thể Quỳnh 
Mai, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, chế phẩm (mỹ 
phẩm) chống nắng.  

 

Nhóm 09: Kính mắt, kính áp tròng, kính mắt đùng chống bụi, kính râm, gọng kính đeo 
mắt, hộp đựng kính mắt.  

 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách, cặp học sinh, ví đựng tiền, va li, túi thể thao.  
 
 

(210) 4-2014-24311 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25 
(731) Bùi Quỳnh Anh   (VN) 

Phòng 515, nhà C1, khu tập thể Quỳnh 
Mai, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy đầm, áo khoác, giày, dép, thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm, chế phẩm 
chống nắng, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, xà phòng, dầu gội đầu, chất tẩy rửa; 
mua bán kính mắt, kính mắt chống bụi, kính chống lóa mắt, kính râm, kính áp tròng, kính 
đeo mắt (quang học), gọng kính đeo mắt, mắt kính, hộp đựng kính đeo mắt, dây đeo kính; 
mua bán quần áo, quần áo đan, váy đầm, áo khoác, áo vecston (áo vét), khăn choàng, cà 
vạt, thắt lưng (trang phục), giày, dép, dép xăng đan; mua bán ba lô, túi xách, cặp học sinh, 
ví đựng tiền, ví bỏ túi, va li, túi thể thao, túi du lịch, cặp da; mua bán đồng hồ, đồng hồ 
đeo tay, dây đồng hồ, kẹp cài cà vạt, đồ trang sức, hoa tai, vòng đeo tay, dây chuyền, dây 
chuyền đeo đồng hồ.  

 

 
(210) 4-2014-24312 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; A5.1.16 
(731) MISS URAIWAN HONGHARD   (TH) 

191/3 Moo. 2 Nimitmai Road Min Buri 
Min Buri Bangkok Thailand  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa dưỡng thể (mỹ phẩm); kem dưỡng thể (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2014-24313 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.4.1; 26.5.2 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

HARUKI Việt Nam  (VN) 

Số 06, ngõ 298/77/30/66 đường Ngọc 
Hồi, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; móc 
bằng kim loại cho giá treo quần áo; vòi phun bằng kim loại; van ống nưởc bằng kim loại; 
ống nước bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng; giới thiệu sản 
phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác). 

 

 
(210) 4-2014-24314 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.2 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Linh Tâm  (VN)

Phòng 41, nhà A8, tập thể Bắc Nghĩa 
Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 45: Câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các cuộc hẹn gặp; 
dịch vụ hẹn gặp; dịch vụ mai mối; dịch vụ môi giới hôn nhân. 

 

 
(210) 4-2014-24315 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thanh 

Thanh Hương  (VN) 

30 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-24316 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Vĩnh 

Xương  (VN) 

36/7/26 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-24317 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Khoa  (VN)

28/2 ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền, huyện 
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-24318 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 26.1.2; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm AI 

CHI  (VN) 

916/14 Hương Lộ 2, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-24319 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A9.7.22; 5.13.4; 20.5.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đan Thy  (VN) 

53-55 KP Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo bao gồm dịch vụ giáo dục các loại hình như: mầm 
non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. 

 

 
(210) 4-2014-24320 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Phúc An 

Khang  (VN) 

233/95 Hậu Giang, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Bánh răng truyền động cho máy móc công nghiệp; xích công nghiệp (xích dẫn 
động trừ loại dùng cho xe cộ mặt đất).  

 

 
(210) 4-2014-24321 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Phúc An 

Khang  (VN) 

233/95 Hậu Giang, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Bánh răng truyền động cho máy móc công nghiệp; xích công nghiệp (xích dẫn 
động trừ loại dùng cho xe cộ mặt đất).  

 

 
(210) 4-2014-24322 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ sen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

may trang phục lót Hoàng 

Tiên  (VN) 

155 Đại lộ III, phường Phước Bình, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót. 
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(210) 4-2014-24323 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, ngọc thạch, xanh da trời, đỏ, 

vàng. 
(731) Công ty cổ phần BK MART  (VN)

Số 262, tổ 5, phường Sông Cầu, thị xã 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-24324 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; 3.7.17; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, 

hồng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ  

(VN) 

Tổ 14, khu 2, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn, khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2014-24325 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.16; 3.13.1; 1.15.15; 2.9.14; 26.1.2; 
A2.9.15; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ  

(VN) 

Tổ 14, khu 2, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn, khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2014-24326 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thái Hiệp  (VN)

224 - 226 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
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(210) 4-2014-24327 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, đỏ, xám, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Đất Mỹ  (VN)

340, ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-24328 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.13; 5.7.10; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, tím, xanh lá cây.
(731) Hợp tác xã sản xuất - chế biến 

kinh doanh - nông sản Thái 

Thuận  (VN) 

Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện 
Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Quả nho tươi, táo tươi. 
 

 
(210) 4-2014-24329 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.13; A5.7.23; A5.3.14 
(591) Xanh lá, xanh lá nhạt, vàng, trắng, cam. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

Mỹ Khánh   (VN) 

Nhà Nguyễn Duy Quen, thôn Khánh 
Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, 
tỉnh Ninh Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Quả nho tươi, táo tươi. 
 

 
(210) 4-2014-24330 (220) 10.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.7.3; A5.1.5; 5.5.19; A26.11.12; 

26.11.3; 26.1.1 
(591) Xanh, xanh nhạt, trắng, vàng, vàng nhạt, đỏ
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp tổng hợp Hữu Hòa  (VN)

Xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong; bánh đa nướng; bánh đa sợi. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm miến dong; bánh đa nướng; bánh đa sợi. 
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(210) 4-2014-24331 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 

MAX ONE  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, Tân 
Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-24332 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

MAX ONE  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, Tân 
Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-24333 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

MAX ONE  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, Tân 
Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-24334 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

MAX ONE  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, Tân 
Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-24335 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

MAX ONE  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, Tân 
Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-24336 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

MAX ONE  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, Tân 
Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-24337 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

MAX ONE  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, Tân 
Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-24338 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

MAX ONE  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, Tân 
Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-24339 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

MAX ONE  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, Tân 
Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-24340 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

Max One  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-24341 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

Max One  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-24342 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 

Max One  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-24343 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất mỹ phẩm 

Thiên Hân  (VN) 

46/10 Huỳnh Tấn Phát, KP 4, thị trấn 
Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm trắng da; kem 
hấp dầu tóc; nước dưỡng tóc; sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2014-24344 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.14 
(591) Đen, trắng, lam. 
(731) Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục 

Tương lai Trẻ  (VN) 

128 Calmette, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; khảo sát kinh doanh thương mại; quan hệ công chúng; thăm dò dư 
luận; xuất bản tài liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại; hệ thống 
hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; sao chụp; quản lý tư liệu bằng máy tính; cho 
thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ market cho mục đích 
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quảng cáo; bán buôn: hóa chất công nghiệp, máy vi tính, phân bón trong nông nghiệp, 
chất dẻo dạng thô, cao su tổng hợp, điện thoại, thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi điện thoại, bột giấy, đá quý, phần mềm máy vi tính, đồ chơi xây dựng, đồ chơi, giường, 
tủ, bàn, ghế, đèn chiếu sáng, thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy, loa vi tính, máy quay 
phim, máy chụp hình. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; dịch vụ 
về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp [giáo dục]. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế trang trí nội thất; lập trình máy tính; cho thuê không 
gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; thiết kế phần mềm máy tính; 
dịch vụ thiết kế bao bì. 

 

 
(210) 4-2014-24345 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.15; 26.3.2; A26.3.6; 26.13.25 
(731) Lê Nguyễn Đăng Khoa  (VN)

100/22 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm làm từ da cụ thể: ví da, cặp da, túi xách tay, dây nịt. 
 

(210) 4-2014-24346 (220) 10.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.7.1; 3.7.16; 1.5.1; 1.3.1 

(591) Xanh lam, đỏ, nâu, ghi, vàng. 
(731) Công ty TNHH Đức Thịnh Phát  

(VN) 

Thái Hòa, xã Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 21: Tăm tre. 
 

 
(210) 4-2014-24347 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; A26.11.8 
(591) Trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xuất nhập khẩu mỹ 

phẩm Hoàng Hưng Long  (VN) 

140/2 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem và bột 
tắm trắng (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
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(210) 4-2014-24348 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Khôi 

Phát  (VN) 

298/3 Tân Hòa Đông, khu phố 12, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa mặt; sữa 
tắm; kem và bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2014-24349 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Khôi 

Phát  (VN) 

298/3 Tân Hòa Đông, khu phố 12, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa mặt; sữa 
tắm; kem và bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2014-24350 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A26.11.12; A25.7.22; 26.1.1 
(591) Xanh, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

thương mại Phú Hưng Thịnh  

(VN) 

Nhà G20 làng quốc tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ.  
 

 
(210) 4-2014-24352 (220) 10.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.13.1 

(731) Cà phê 1985   (VN) 

7A/67 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cà phê.  
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(210) 4-2014-24353 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đình DZò  (VN) 

10 Nguyễn Hiền, phường 04, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Nhiếp ảnh 
 

 
(210) 4-2014-24354 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 1.15.11; 5.7.1; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH TRULYCOFFEE 

Việt  (VN) 

Số nhà 44 ngách 389/17 tổ 41, đường 

Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê hạt, cà phê rang xay, cà phê hoà tan, đồ uống có cà phê là thành 

phần chủ yếu. 
 

 
(210) 4-2014-24355 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất LYLAN DECOSY  (VN) 

112 Xuân Thủy, khu phố 2, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 

& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, gương. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, gương, đèn trang trí bằng 
gỗ, đèn trang trí bằng kim loại, hàng gốm sứ (chén, dĩa, tách, bình), hàng thủy tinh (ly, 

chai, hũ), dao, muỗng, nĩa, nến, xà bông, vải, khăn tắm.  

 
Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất.  

 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất.  
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(210) 4-2014-24356 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH TANIDA PHARMA  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24357 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TANIDA PHARMA  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24358 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; A26.11.9; 26.3.23; A26.4.24 
(591) Đen, tím, trắng. 
(731) Trương Lệ Vân  (VN) 

24/2 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống  (do 
nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2014-24359 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 1.15.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại cơ điện và điện tử 

Hán Sinh  (VN) 

886/3 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp; máy biến áp; ổ cắm điện; bộ chỉnh lưu dòng điện (tăng phô điện); 
máy biến thế; bộ tích trữ điện (bình sạc).  
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(210) 4-2014-24360 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ viễn 

thông Hiệp Thành  (VN) 

Số 75 đường Hoàng Mai, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sim thẻ điện thoại, linh kiện thiết bị điện thoại di động, máy 

tính, điện thoại, ti vi, thiết bị viễn thông, camera, máy ghi hình; quảng cáo; trưng bày sản 
phẩm; giới thiệu sản phẩm; đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2014-24361 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 
Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường chưa gia công hoặc bán gia công và hợp kim của kim loại 

thường; kim loại dạng tấm, lá, dải, phiến, thanh, que, miếng và thỏi; mái che bằng kim 
loại và tấm phủ tường bằng kim loại, tấm ốp trần nhà bằng kim loại, khung đỡ mái nhà, 
sàn nhà bằng kim loại, ván khuôn bằng kim loại và cấu kiện kim loại đã được gia cố dùng 
trong xây dựng; lưới bằng kim loại, kim loại định hình, bảng hiệu làm bằng kim loại, hệ 
thống thoát nước, gờ nóc nhà, ống thoát nước mưa và bình chứa nước mưa bằng kim loại; 
khung nhà bằng kim loại, thanh kim loại và cấu kiện lắp ghép khung bằng kim loại dùng 
cho nhà ở và cho các toà nhà thương mại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được dùng 
cho các toà nhà; vật liệu làm hàng rào bằng kim loại; ống dẫn và ống chứa làm bằng kim 
loại; dây xích bằng kim loại, dây kim loại; kênh thoát nước (ống dẫn nước) bằng kim loại, 
kim loại dạng góc; tay nắm, then cài và chốt cài cửa ra vào bằng kim loại; đai ốc, bu lông, 
đinh vít, đinh tán, đinh, rầm chìa, móc và cái kẹp, tất cả làm bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2014-24362 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.2.7 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Phân phối 

Vật liệu xây dựng Bình Phước  

(VN) 

Đường ĐT.741, khu phố Tân Trà, 
phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); mực in; mát- tít; chất màu; chất nhuộm 
(không dùng cho mục đích giặt giũ và vệ sinh).  

 

Nhóm 06: Tôn (tấm lợp kim loại); vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng 
bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-24364 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10; A26.11.12; 
A26.1.13 

(591) Trắng, vàng, xanh dương, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh: Cơ sở sản 

xuất yến Trúc Kha   (VN) 

Số 75A đường Thống Nhất, phường Đài 
Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu yến sào.  
 
 

(210) 4-2014-24365 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, xanh 
nõn chuối. 

(731) Công ty TNHH Nature Mum 

Việt Nam   (VN) 

394 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bông (lau mặt, tắm); khăn mặt; khăn tắm.  
 

 
(210) 4-2014-24366 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.5 
(591) Trắng, nâu, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Mai Vũ 

Thảo   (VN) 

242 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2014-24367 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tíêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, kem dưỡng da, nước hoa, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, càphê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, đầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-24368 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược Thú y 

Hà Nội   (VN) 

Số 56 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu 
Qùy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 
 

(210) 4-2014-24369 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược Thú y 

Hà Nội    (VN) 

Số 56 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu 
Qùy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
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(210) 4-2014-24370 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược thú y 

Hà Nội    (VN) 

Số 56 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu 

Qùy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2014-24371 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược thú y 

Hà Nội    (VN) 

Số 56 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu 

Qùy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2014-24372 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 2.9.10; 4.5.12; 4.2.20; 4.5.5; 

6.7.4; 25.12.1 

(591) Xanh sẫm, xanh lá cây, vàng, đỏ, đỏ 

nhạt, xanh da trời, nâu nhạt, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tâm 

Ngọc Minh   (VN) 

Số 158, phố Huế, phường Ngô Thì 

Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-24373 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bảo Thiên Phú   (VN) 

Số 5, ngõ 129, tổ 12A, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24374 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 

Việt Nam   (VN) 

Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24375 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 

Việt Nam  (VN) 

Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-24376 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 

Việt Nam   (VN) 

Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-24377 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 

Việt Nam   (VN) 

Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-24378 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 

Việt Nam   (VN) 

Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-24379 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Hồng sẫm, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Chúc 

Sen   (VN) 

Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa, quần áo mưa. 
 

 
(210) 4-2014-24380 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Đinh Việt Hoà  (VN) 

Nhà G4, 144 Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2014-24381 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH SELLAN GAS  (VN)

Số 66B, ngõ Thổ Quan, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, ga. 
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất. 
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng. 
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(210) 4-2014-24382 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH SELLAN GAS  

(VN) 

Số 66B, ngõ Thổ Quan, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, ga. 
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng. 
 

 
(210) 4-2014-24383 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.1; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh cốm, đỏ, đen. 
(731) Hộ kinh doanh trà sữa BoCha  

(VN) 

187-189 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng giải khát. 

 

 
(210) 4-2014-24384 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.10; 26.1.2 
(591) Cam, ghi xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

nha Phúc Đăng   (VN) 

76 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 10: Răng giả; thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2014-24385 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(731) Phạm Tấn Phong  (VN) 

55 Bắc Hải, phường 15, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); bộ 

trộn âm (micxer); ống nói (micro). 
 

 
(210) 4-2014-24386 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(731) Nguyễn Phú Yên   (VN) 

342 tổ 9, ấp Long Phú, xã Long Giang, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

Nhóm 19: Bột trét tường. 

 

Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán rượu (bar); khách sạn; 

khu nghỉ dưỡng (resort). 
 

 
(210) 4-2014-24387 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A25.7.4; 26.4.1 

(731) Công ty TNHH Vĩnh Nghiệp 

Thành  (VN) 

760 đường ĐT 743, tổ 9, khu 9, phường 

Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát; gạch trang trí; gạch mosaic.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1093 

(210) 4-2014-24388 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.9; 1.15.3; 26.4.4; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH Vĩnh Nghiệp 

Thành   (VN) 

760 đường ĐT 743, tổ 9, khu 9, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát; gạch trang trí; gạch mosaic.  
 

 
(210) 4-2014-24389 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 2.1.25 
(591) Vàng, nâu, hồng, đen, trắng, xanh tím. 
(731) Hộ kinh doanh Trà Thái Lan 

Bình Dương  (VN) 

204 Thích Quảng Đức, khu 2, phường 
Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà (chè), cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-24390 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) LI XIN MING  (VN) 

Số 01 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Màn huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; biển báo hiệu, phản quang; kính 
đeo mắt [quang học]; kính râm; màn hình viđeo. 

 

Nhóm 18: Hòm bằng da thuộc hoặc giả da; túi xách tay; cặp học sinh; túi cầm tay cho phụ 
nữ; ô; vali xách tay; ví tiền. 
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Nhóm 24: Khăn trải bàn (không bằng giấy); khăn tắm bằng vải; vải dùng để bọc đồ đạc; 
tấm thảm thêu treo tường bằng vải; chăn bông; chăn. 

 
Nhóm 25: Trang phục; quần áo cho trẻ sơ sinh; đồ đi ở chân; bít tất ngắn cổ; tất dài; găng 
tay [trang phục]; thắt lưng [trang phục]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ lập hóa đơn; tiếp thị (marketing); hỗ trợ 
điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ khuyến mại [cho người 
khác]; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-24391 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Tổng công ty Khánh Việt 

(KHATOCO)  (VN) 

84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút 
thuốc (không bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho 
người hút thuốc; đầu lọc cho thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2014-24392 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Cam, xanh lá đậm. 
(731) Nguyễn Hữu Thiện  (VN) 

40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-24394 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) PUZZLIA  (KR) 

1F, 458-25, Bangbae-dong, Seocho-gu, 
Seoul (137-060), Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi bao gồm: trò chơi dùng để thử thách kiến thức hoặc tài 
khéo léo; trò chơi lắp hình; bàn cờ trò chơi; đồ chơi mang tính giáo dục; đồ chơi mang 
tính giải trí; trò chơi mang tính giải trí; trò chơi mang tính giáo dục; đồ chơi bằng nhựa. 
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(210) 4-2014-24395 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Phong Phú 

Sắc Việt  (VN) 

Lầu 4, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; đại lý 
quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; thương mại truyền hình (mua bán 
phim, mua bán chương trình truyền hình, quảng cáo trên truyền hình). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên internet (cụ thể là nghe nhạc, xem video, chơi game). 
 

 
(210) 4-2014-24396 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Cam, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần Phong Phú 

Sắc Việt   (VN) 

Lầu 4, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; đại lý 
quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; thương mại truyền hình (mua bán 
phim, mua bán chương trình truyền hình, quảng cáo trên truyền hình).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên internet (cụ thể là nghe nhạc, xem video, chơi game). 
 
 

(210) 4-2014-24397 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Ti Ki  (VN)

29/1 đường số 4, khu phố 3, phường Bình 
Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phần mềm máy vi tính, phần mềm điện thoại, chương trình máy tính, 
chương trình điện thoại, máy tính; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo. 
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Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, phần mềm điện thoại; phát triển phần mềm máy 
tính, phần mềm điện thoại; bảo trì phần mềm máy tính, phần mềm điện thoại; tư vấn phần 
mềm máy tính, phần mềm điện thoại. 

 

 
(210) 4-2014-24398 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.2 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Ti Ki   (VN)

29/1 đường số 4, khu phố 3, phường Bình 
Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô 
sơ), sữa, sản phẩm từ sữa và trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực phẩm chức năng, 
vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm), đồ uống, nước khoáng, rượu vang, bia có chứa cồn 
nồng độ thấp hoặc không chứa cồn, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị 
viễn thông, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ y tế, mỹ phẩm 
và vật phẩm vệ sinh, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, 
hàng lưu niệm, đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất tương tự, đèn, bộ đèn 
điện, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, dụng cụ và đồ làm vườn, đồ dùng cho nhà tắm và 
phòng giặt, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé, đồ dùng 
cho thú nuôi, vật cảnh; xuất nhập khẩu; tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp 
luật). 

 

(210) 4-2014-24399 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Tia Sáng  (VN) 

Tổ 123, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt máy; máy hút ẩm; tấm làm mát không khí (tấm trao đổi nhiệt); thiết bị xử 
lý nước; quạt thông gió; máy điều hòa không khí.  

 

 
(210) 4-2014-24400 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, đen. 
(731) Lê Quang Trường  (VN) 

305C/C1 Tân Sơn Nhì, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo đan; giày dép; mũ nón; cà ra vát.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang như: quần áo, quần áo lót, quần áo đan, giày dép, mũ 
nón, cà ra vát, khăng choàng, ba lô, túi xách, ví da và giả da, mắt kính, phụ kiện thời trang 
(vòng đeo tay, đeo cổ, đeo chân, dây chuyền, nhẫn, hoa (bông) tai, ghim tóc, kẹp tóc, dây 
cột tóc, nơ, mắt kính, đồng hồ, móc khóa); dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo với 
mục đích thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.  

 

 
(210) 4-2014-24401 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SMC CORPORATION   (JP) 
4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp tư vấn chuyên môn về thiết bị khí nén và thủy lực và các loại thiết bị, 
máy móc khác thông qua mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-24403 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16; 3.7.17; 20.7.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, cam, nâu
(731) Trung tâm ngoại ngữ tháng 

Năm  (VN) 

Số 9 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường (trung tâm) đào tạo giáo dục; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2014-24404 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 25.5.1 
(731) CLEANERA (MALAYSIA) SDN. BHD.  

(MY) 
Wisma Kossan, Lot 782, Jalan Sungai 
Putus, Off Batu 3 3/4 Jalan Kapar, 42100 
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ dùng trong công nghiệp để phòng ngừa tai nạn hoặc chấn 
thương; quần áo bảo hộ dùng trong phòng sạch để phòng ngừa chấn thương; mặt nạ bảo 
hộ cho người lao động (phòng ngừa tai nạn hoặc chấn thương); thiết bị bảo hộ (phòng 
ngừa tai nạn hoặc chấn thương); mặt nạ bảo hộ; mũ bảo hiểm; mặt nạ thở bảo hộ làm 
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bằng vật liệu không dệt (trừ loại dùng trong y tế hoặc phẫu thuật); giày dép bảo hộ (bao 
gồm ủng và giày) đặc biệt dùng để phòng ngừa tai nạn hoặc chấn thương; găng tay bảo hộ 
làm từ mủ cao su, cao su, nhựa vinyl để phòng ngừa tai nạn hoặc chấn thương; mũ bảo hộ.  

 
 

(210) 4-2014-24405 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 25.5.1 
(731) CLEANERA (MALAYSIA) SDN. BHD.  

(MY) 
Wisma Kossan, Lot 782, Jalan Sungai 
Putus, Off Batu 3 3/4 Jalan Kapar, 42100 
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục gồm: tạp dề; tạp dề PVC; mũ nón (đồ đội đầu); mũ trùm đầu; mũ 
trùm đầu dành cho phụ nữ; giày.  

 

 
(210) 4-2014-24406 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 17.2.17; 24.15.1; A24.15.13 
(591) Vàng đồng, đỏ, trắng xám, hồng cam. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Hương Chi (VN)   (VN) 

Số 3 đường Ngô Gia Tự, phường Trần 
Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý; đồng hồ; phụ kiện của đồ trang sức.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, phụ kiện của đồ trang sức, đồng hồ.  
 
 

(210) 4-2014-24407 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hiệp Phú  (VN)

Lô G.02B, đường số 1, KCN Long Hậu, 
xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là tấm fiber cement (tấm xi măng sợi 
cenlulo); tấm canxi silicat (tấm xi măng hỗn hợp gồm sợi cenlulo và canxi silicat); lan 
can, ván sàn; gạch; thạch cao.  
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(210) 4-2014-24408 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hiệp Phú  (VN)

Lô G.02B, đường số 1, KCN Long Hậu, 
xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là tấm fiber cement (tấm xi măng sợi 
cenlulo); tấm canxi silicat (tấm xi măng hỗn hợp gồm sợi cenlulo và canxi silicat); lan 
can, ván sàn; gạch; thạch cao.  

 

 
(210) 4-2014-24409 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hiệp Phú  (VN)

Lô G.02B, đường số 1, KCN Long Hậu, 
xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là tấm fiber cement (tấm xi măng sợi 
cenlulo); tấm canxi silicat (tấm xi măng hỗn hợp gồm sợi cenlulo và canxi silicat); lan 
can, ván sàn; gạch; thạch cao.  

 

 
(210) 4-2014-24410 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại V.V Việt 

Vân   (VN) 

282/76 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe. 
 

 
(210) 4-2014-24411 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại V.V Việt 

Vân   (VN) 

282/76 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe. 
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(210) 4-2014-24412 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH giải trí Thiên 

Phong  (VN) 

318/27 Phạm Văn Hai, phường 5, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng giải khát. 
 

 
(210) 4-2014-24413 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) NORITAKE CO., LIMITED   (JP) 
1-36, Noritake-Shinmachi 3-chome, 
Nishi-ku, Nagoya, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Vật liệu gốm sứ được dùng để làm răng giả; vật liệu để làm răng giả; vật liệu 
dùng trong nha khoa.   

 
 

(210) 4-2014-24414 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) NORITAKE CO., LIMITED   (JP) 
1-36, Noritake-Shinmachi 3-chome, 
Nishi-ku, Nagoya, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Vật liệu gốm sứ được dùng để làm răng giả; vật liệu để làm răng giả; vật liệu 
dùng trong nha khoa.  

 
 

(210) 4-2014-24415 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) FUJIKIN INCORPORATED   (JP) 
3-2, Itachibori 2-chome, Nishi-ku, 
Osaka-shi, Osaka 550-0012 Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phát hiện tia X dùng cho mục đích y tế; cái 
cặp sốt (nhiệt kế cho mục đích y tế); nhiệt kế cho mục đích y tế; thiết bị đo từ xa dùng 
cho mục đích y tế (thiết bị y tế); thiết bị chuẩn đoán siêu âm dùng cho mục đích y tế; máy 
đo mạch; máy ghi điện tim; thiết bị điều hòa nhịp tim; thiết bị đo độ bão hòa ô-xy trong 
máu (thiết bị y tế).  
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(210) 4-2014-24416 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) K.S. TERMINALS INC.  (TW) 
No.8, E. 3Rd Road, Chang Pin Ind. Park, 
Hsien Shi, Chang Hwa, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: ống dẫn (điện); thiết bị đầu cuối (điện); cái kẹp cửa thiết bị đầu cuối điện (thiết 
bị đầu cuối điện); thiết bị đầu cuối điện của ổ đĩa; thiết bị đầu cuối điện của tấm điện cực; 
ống bọc ngoài bảo vệ cho thiết bị đầu cuối điện (thiết bị đầu cuối điện); vỏ bọc ngoài cho 
dây cáp điện; thẻ từ gắn dây (thẻ từ); vỏ bọc ngoài nhận dạng cho dây điện; thẻ nhận dạng 
từ tính bằng nhựa dùng cho dây cáp điện; dây nhận dạng cho dây cáp điện; ống bọc ngoài 
mối nối cho dây cáp điện; cáp điện; bộ nối điện và bộ nối điện tử (thiết bị xử lý dữ liệu); 
đầu nối dây (điện); cái kẹp của thiết bị đầu cuối điện dùng để nối với bình ắc quy (thiết bị 
đầu cuối điện); phích cắm điện; ổ cắm điện và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); 
công tắc điện; hộp đấu nối điện; bộ nối điện; cầu chì điện; phần cứng máy vi tính (máy vi 
tính); vỏ bọc cho điện thoại di động (là bộ phận của điện thoại di động); miếng đệm lót 
chuột máy vi tính; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính; chuột máy vi tính (thiết bị xử lý 
dữ liệu); túi chuyên dụng đựng máy vi tính xách tay; túi chuyên dụng dựng máy tính 
bảng; dây đeo của máy ảnh (là bộ phận của máy ảnh, ảnh chụp); lõi của cuộn dây điện 
(dây điện); thiết bị sạc pin điện thoại di động dÓ sử dụng trong xe cộ; tai nghe; loa máy 
tính; pin và thiết bị sạc pin.  

 

 
(210) 4-2014-24417 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.2.7; 1.15.23; 26.13.25 
(731) K. S. TERMINALS INC.   (TW) 

No.8, E. 3Rd Road, Chang Pin Ind. Park, 
Hsien Shi, Chang Hwa, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Dải buộc bằng kim loại dùng để đóng gói; dải kim loại dùng để bao gói; dải 
kim loại dùng để buộc; chốt kẹp bằng kim loại cho ống dẫn; kẹp bằng kim loại cho dây 
cáp; kẹp chốt bằng kim loại cho dây cáp; kẹp bằng kim loại cho ống dẫn; kẹp giữ bằng 
kim loại cho ống dẫn; kẹp giữ bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại, cho vòng 
bằng kim loại thường để móc chìa khóa; chốt cài bằng kim loại; đai buộc bằng kim loại 
hoặc móc chống nhổ bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại; chốt nối bằng kim loại cho 
ống dẫn; bộ siết dây cáp bằng kim loại; nắp bịt các đầu ống bằng kim loại; thẻ nhận dạng 
bằng kim loại (không phải thẻ từ tính).  

 

Nhóm 07: Máy uốn cốt thép chạy bằng động cơ, cầm tay (máy móc); máy uốn thủy lực 
chạy pin, cầm tay (máy móc); kéo điện; máy uốn thiết bị đầu cuối; máy tháo và đóng dập 
thiết bị đầu cuối tự động; máy uốn thiết bị đầu cuối vận hành bằng khí nén; máy uốn thiết 
bị đầu cuối chạy điện; máy cắt dây tự động; máy tháo dây tự động; máy tháo dây chạy 
bằng khí nén; máy nối dây cáp chạy điện, dạng súng (máy móc); súng bắn nhiệt cầm tay 
chạy điện (máy móc); máy cắt ống dây cáp có lõi diện; máy vặn tua vít chạy điện; máy 
vặn tua vít chạy bằng khí nén; máy vặn đai ốc chạy điện.  
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Nhóm 08: Kìm uốn dây (dụng cụ cầm tay); kìm siết đầu dây điện (dụng cụ cầm tay); kìm 
tuốt dây (dụng cụ cầm tay); súng để kẹp dây cáp (dụng cụ cầm tay); kìm cắt dây (dụng cụ 
cầm tay); kìm để kẹp dây (dụng cụ cầm tay); kìm cắt dây (dụng cụ cầm tay); kìm cắt ống 
dây cáp có lõi (dụng cụ cầm tay); kéo (dụng cụ cầm tay); cái kìm; cái kẹp; tua vít; dụng 
cụ vặn ốc, vít (công cụ cầm tay); dụng cụ căng dây và dải kim loại (công cụ cầm tay); dao 
gọt vỏ dây cáp (công cụ cầm tay); dụng cụ để cuộn dây (công cụ cầm tay); kéo cắt (công 
cụ cầm tay).  

 
Nhóm 17: Vật liệu bọc ống, không bằng kim loại; ống mềm không bằng kim loại; ống 
nhựa dẻo nhiệt đa năng co giãn (ống mềm phi kim loại); ống nhựa nylon nhiệt co giãn để 
bọc dây điện (ống mềm phi kim loại); ống cách nhiệt co giãn (ống mềm phi kim loại); 
ống nhựa nhiệt co giãn (ống mềm phi kim loại); vật liệu cách điện, cách nhiệt; vật liệu 
cách điện để nối dây cáp điện; vật liệu cách điện dùng cho dây cáp điện; đầu nối không 
bằng kim loại dùng cho ống; ống bọc ngoài cách điện cho đường dây diện; đường ống 
nhựa (ống mềm phi kim loại).  

 
Nhóm 22: Dây đai, không bằng kim loại để buộc; dây đai, không bằng kim loại để đóng 
gói; sợi dây để buộc không làm bằng kim loại; sợi dây, không bằng kim loại để quấn; dây 
buộc cố định bằng nylon; dây buộc đa năng bằng nylon; dây bện; dây chão bằng nylon; 
dây chão bằng nhựa; dây buộc dạng mắt xích, không bằng kim loại; dây đeo không làm 
bằng kim loại; dây thừng dùng để đóng gói hàng hóa (không bằng kim loại); dây đai làm 
từ sợi polipropilen dùng dÓ buộc chặt hàng hóa (không bằng kim loại).  

 

 
(210) 4-2014-24418 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị Lê Hoàng  (VN) 

Số 68/463 Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy bơm hơi.  

 
 

(210) 4-2014-24419 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH MEDICI OSEN 

Việt Nam  (VN) 

Số nhà 39, ngõ 88 Giáp Nhị, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-24420 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Medici Osen 

Việt Nam  (VN) 

Số nhà 39, ngõ 88 Giáp Nhị, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Nước xúc miệng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-24421 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Tam 

Nguyên  (VN) 

5C13/2 ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ máy (máy chạy xuồng, máy phun thuốc trừ sâu, máy cắt cỏ). 
 

 
(210) 4-2014-24422 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.3; A26.11.12; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Xanh nước biển, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Tân Triều 

Dương  (VN) 

19E3 đường 53, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-24423 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH vật tư nông 

nghiệp Vietgreen  (VN) 

37/39 đường TCH 5, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2014-24424 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ y tế 

Việt Hàn   (VN) 

Tầng 1-2, Tòa nhà 21T1, số 1 Nguyễn 
Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật trong y tế, nha khoa, 
thú y; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế, găng tay cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch 
vụ vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa).  

 

 
(210) 4-2014-24425 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI  (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24426 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Vimex  (VN) 

2 Thi Sách, tòa nhà Hoa Lâm, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu gạo, tiêu, điều, sắn lát, cà phê, cao su. 
 

 
(210) 4-2014-24427 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH may Tiến Thuận  

(VN) 

Thôn Vô Hồi Tây, xã Thụy Thanh, 
huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2014-24429 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI 
SIDO MUNCUL, TBK  (ID) 
Menara Suara Merdeka Lt. 16, Jl. 
Pandanaran No. 30, Pakunden, 
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Kẹo dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược; dược phẩm dùng cho người; dược 
thảo; đồ uống y tế; xi rô dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-24430 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) NORDSON CORPORATION  (US) 
28601 Clemens Road, Westlake, OH 
44145-1119, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất trợ dung để hàn. 
 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; thùng bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; 
miệng vòi bằng kim loại; van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy). 

 
Nhóm 07: Máy rót; máy vận chuyển nguyên vật liệu, cụ thể là, máy chất và bốc dỡ 
nguyên vật liệu; máy cung cấp, phân phối hoặc bôi/phun các vật liệu dạng lỏng, dạng bột 
hoặc dạng bọt, cụ thể là, chất dính, chất bịt kín, sáp/xi, dầu lỏng, chất hoạt tính bề mặt và 
sơn; thiết bị vận chuyển và phun vật liệu dạng bột, dạng sợi hoặc dạng lỏng như sơn, chất 
dính, chất bịt kín và vật liệu để trát; máy định lượng, trộn và vận chuyển các vật liệu đa 
thành phần; súng phun, vòi phun, bộ phận và thiết bị (máy móc dùng điện) để cung cấp 
vật liệu vào trong và/hoặc trên chất nền; bơm, van, bộ điều chỉnh, động cơ, bộ phát nhiệt, 
bộ lọc và ống vòi bao gồm cả bộ phận nối ống và thiết bị treo ống (bộ phận của máy 
móc); máy dùng để vận chuyển thiết bị cung cấp vật liệu; thùng chứa vật liệu (bộ phận 
của máy móc), khoang phun vật liệu (bộ phận của máy móc) và máy chọn lọc vật liệu 
dạng bột, dạng sợi và dạng lỏng; máy chế biến/xử lý chất nền một cách liên tục; máy 
cung cấp vật liệu phủ; máy làm chảy và bơm vật liệu nhựa dẻo nóng; và các bộ phận và 
linh kiện của các máy móc và thiết bị nói trên. 

 

Nhóm 08: Thiết bị cầm tay vận hành bằng tay để phân phối hoặc bôi/phun vật liệu dạng 
lỏng có bản chất là chất dính, dầu mỡ, dầu nhờn, chất bịt kín, si-li-côn, chất hàn và hồ bột 
hoặc thuốc trừ sâu bọ có mồi dạng chất keo (gel), và các bộ phận của thiết bị này 

 
Nhóm 09: Phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) dùng để điều chỉnh vị trí của thiết bị 
phân phối vật liệu dạng lỏng trong quá trình sản xuất công nghiệp; máy có bản chất là 
thiết bị đo độ dày lớp phủ; thiết bị kiểm tra quang học tự động dùng trong công nghiệp; 
thiết bị kiểm tra hay thử nghiệm các mối nối và thiết bị kiểm tra hay thử nghiệm thiết bị 
điện; cấu kiện và thiết bị đìện tử dùng cho các máy vận chuyển, phun hoặc cung cấp 
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nguyên liệu dạng bột, dạng sợi hoặc dạng lỏng như sơn, chất dính, chất bịt kín và vật liệu 
để trát; máy cân, máy đo, thiết bị dò tín hiệu; máy kiểm tra và xử lý số liệu; bộ nguồn 
điện và dây điện; thiết bị để chia điện các thiết bị và dụng cụ có điện áp khác nhau; thiết 
bị điều khiển/điều chỉnh gồm bộ điều khiển mạch kín, thiết bị chỉ báo, bộ điều chỉnh nhiệt 
độ và áp suất, lưu tốc kế, vôn kế, máy đo độ nhớt, thiết bị báo động và thiết bị chỉ báo độ 
dày; phim đã lộ sáng. 

 
Nhóm 11: Lò, không dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị điện tạo ra ánh sáng cực tím 
được tăng cường bởi sóng cực ngắn dùng để xử lý, làm khô và thay đổi bề mặt và các bộ 
phận và chi tiết đi kèm; thiết bị làm nóng cảm ứng chạy điện để làm nóng vật phẩm gia 
công bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ chứa đựng (không bằng kim loại) các vật liệu dạng lỏng, cụ thể là ống để 
khuấy trộn, ống để bơm và ống đựng làm bằng chất dẻo dùng một lần để phân phối vật 
liệu dạng lỏng bao gồm chất dính, chất bịt kín, dầu mỡ, si-li-côn, dầu nhờn, bộ phận và 
phụ kiện đi kèm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì/bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; làm sạch, sửa chữa, 
và chỉnh lại khuôn rập để xử lý chất dẻo và khuôn rập để đổ chất lỏng lên bề mặt và các 
bộ phận liên quan; tu sửa/phục hồi máy móc công nghiệp được dùng để cung cấp, điều 
chỉnh, dò tìm, phân phối hoặc phun/bôi các vật liệu dạng lỏng và dạng bọt và các bộ phận 
cấu thành của chúng. 

 
Nhóm 40: Gia công các bộ phận đầu vào cho máy ép khuôn bằng nhiệt bao gồm đầu 
miệng vòi, thân miệng vòi, van và đầu chốt; gia công các bộ phận cho máy ép khuôn bằng 
nhiệt bao gồm thùng, đinh vít, van không xoay, đầu chốt và chốt cuối, bộ phận truyền 
nhiệt và vỏ thùng; gia công khuôn rập cho máy đùn, đúc khuôn và phủ và các bộ phận 
liên quan. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp các bộ phận đầu vào cho máy ép khuôn bằng nhiệt bao 
gồm đầu miệng vòi, thân miệng vòi, van và đầu chốt theo yêu cầu của khách hàng; thiết 
kế công nghiệp các bộ phận cho máy ép khuôn bằng nhiệt bao gồm thùng, đinh vít, van 
không xoay, đầu chốt và chốt cuối, bộ phận truyền nhiệt và vỏ thùng theo yêu cầu của 
khách hàng; thiết kế công nghiệp khuôn rập cho máy đùn, đúc khuôn và phủ và các bộ 
phận liên quan theo yêu cầu của khách hàng. 

 

 
(210) 4-2014-24431 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(731) NORDSON CORPORATION  (US) 

28601 Clemens Road, Westlake, OH 
44145-1119, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất trợ dung để hàn. 
 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; thùng bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; 
miệng vòi bằng kim loại; van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy). 
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Nhóm 07: Máy rót; máy vận chuyển nguyên vật liệu, cụ thể là, máy chất và bốc dỡ 
nguyên vật liệu; máy cung cấp, phân phối hoặc bôi/phun các vật liệu dạng lỏng, dạng bột 
hoặc dạng bọt, cụ thể là, chất dính, chất bịt kín, sáp/xi, dầu lỏng, chất hoạt tính bề mặt và 
sơn; thiết bị vận chuyển và phun vật liệu dạng bột, dạng sợi hoặc dạng lỏng như sơn, chất 
dính, chất bịt kín và vật liệu để trát; máy định lượng, trộn và vận chuyển các vật liệu đa 
thành phần; súng phun, vòi phun, bộ phận và thiết bị (máy móc dùng điện) để cung cấp 
vật liệu vào trong và/hoặc trên chất nền; bơm, van, bộ điều chỉnh, động cơ, bộ phát nhiệt, 
bộ lọc và ống vòi bao gồm cả bộ phận nối ống và thiết bị treo ống (bộ phận của máy 
móc); máy dùng để vận chuyển thiết bị cung cấp vật liệu; thùng chứa vật liệu (bộ phận 
của máy móc), khoang phun vật liệu (bộ phận của máy móc) và máy chọn lọc vật liệu 
dạng bột, dạng sợi và dạng lỏng; máy chế biến/xử lý chất nền một cách liên tục; máy 
cung cấp vật liệu phủ; máy làm chảy và bơm vật liệu nhựa dẻo nóng; và các bộ phận và 
linh kiện của các máy móc và thiết bị nói trên. 

 

Nhóm 08: Thiết bị cầm tay vận hành bằng tay để phân phối hoặc bôi/phun vật liệu dạng 
lỏng có bản chất là chất dính, dầu mỡ, dầu nhờn, chất bịt kín, si-li-côn, chất hàn, và hồ 
bột hoặc thuốc trừ sâu bọ có mồi dạng chất keo (gel), và các bộ phận của thiết bị này. 

 

Nhóm 09: Phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) dùng để điều chỉnh vị trí của thiết bị 
phân phối vật liệu dạng lỏng trong quá trình sản xuất công nghiệp; máy có bản chất là 
thiết bị đo độ dày lớp phủ; thiết bị kiểm tra quang học tự động dùng trong công nghiệp; 
thiết bị kiểm tra hay thử nghiệm các mối nối và thiết bị kiểm tra hay thử nghiệm thiết bị 
điện; cấu kiện và thiết bị đìện tử dùng cho các máy vận chuyển, phun hoặc cung cấp 
nguyên liệu dạng bột, dạng sợi hoặc dạng lỏng như sơn, chất dính, chất bịt kín và vật liệu 
để trát; máy cân, máy đo, thiết bị dò tín hiệu; máy kiểm tra và xử lý số liệu; bộ nguồn 
điện và dây điện; thiết bị để chia điện các thiết bị và dụng cụ có điện áp khác nhau; thiết 
bị điều khiển/điều chỉnh gồm bộ điều khiển mạch kín, thiết bị chỉ báo, bộ điều chỉnh nhiệt 
độ và áp suất, lưu tốc kế, vôn kế, máy đo độ nhớt, thiết bị báo động và thiết bị chỉ báo độ 
dày; phim đã lộ sáng. 

 

Nhóm 11: Lò, không dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị điện tạo ra ánh sáng cực tím 
được tăng cường bởi sóng cực ngắn dùng để xử lý, làm khô và thay đổi bề mặt và các bộ 
phận và chi tiết đi kèm; thiết bị làm nóng cảm ứng chạy điện để làm nóng vật phẩm gia 
công bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Đồ chứa đựng (không bằng kim loại) các vật liệu dạng lỏng, cụ thể là ống để 
khuấy trộn, ống để bơm và ống đựng làm bằng chất dẻo dùng một lần để phân phối vật 
liệu dạng lỏng bao gồm chất dính, chất bịt kín, dầu mỡ, si-li-côn, dầu nhờn, bộ phận và 
phụ kiện đi kèm. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì/bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; làm sạch, sửa chữa, 
và chỉnh lại khuôn rập để xử lý chất dẻo và khuôn rập để đổ chất lỏng lên bề mặt và các 
bộ phận liên quan; tu sửa/phục hồi máy móc công nghiệp được dùng để cung cấp, điều 
chỉnh, dò tìm, phân phối hoặc phun/bôi các vật liệu dạng lỏng và dạng bọt và các bộ phận 
cấu thành của chúng. 

 

Nhóm 40: Gia công các bộ phận đầu vào cho máy ép khuôn bằng nhiệt bao gồm đầu 
miệng vòi, thân miệng vòi, van và đầu chốt; gia công các bộ phận cho máy ép khuôn bằng 
nhiệt bao gồm thùng, đinh vít, van không xoay, đầu chốt và chốt cuối, bộ phận truyền 
nhiệt và vỏ thùng; gia công khuôn rập cho máy đùn, đúc khuôn và phủ và các bộ phận 
liên quan. 
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Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp các bộ phận đầu vào cho máy ép khuôn bằng nhiệt bao 
gồm đầu miệng vòi, thân miệng vòi, van và đầu chốt theo yêu cầu của khách hàng; thiết 
kế công nghiệp các bộ phận cho máy ép khuôn bằng nhiệt bao gồm thùng, đinh vít, van 
không xoay, đầu chốt và chốt cuối, bộ phận truyền nhiệt và vỏ thùng theo yêu cầu của 
khách hàng; thiết kế công nghiệp khuôn rập cho máy đùn, đúc khuôn và phủ và các bộ 
phận liên quan theo yêu cầu của khách hàng.  

 

 
(210) 4-2014-24432 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) NORDSON CORPORATION  (US) 

28601 Clemens Road, Westlake, OH 
44145-1119, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất trợ dung để hàn.  
 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; thùng bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; 
miệng vòi bằng kim loại; van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy). 

 

Nhóm 07: Máy rót; máy vận chuyển nguyên vật liệu, cụ thể là, máy chất và bốc dỡ 
nguyên vật liệu; máy cung cấp, phân phối hoặc bôi/phun các vật liệu dạng lỏng, dạng bột 
hoặc dạng bọt, cụ thể là, chất dính, chất bịt kín, sáp/xi, dầu lỏng, chất hoạt tính bề mặt và 
sơn; thiết bị vận chuyển và phun vật liệu dạng bột, dạng sợi hoặc dạng lỏng như sơn, chất 
dính, chất bịt kín và vật liệu để trát; máy định lượng, trộn và vận chuyển các vật liệu đa 
thành phần; súng phun, vòi phun, bộ phận và thiết bị (máy móc dùng điện) để cung cấp 
vật liệu vào trong và/hoặc trên chất nền; bơm, van, bộ điều chỉnh, động cơ, bộ phát nhiệt, 
bộ lọc và ống vòi bao gồm cả bộ phận nối ống và thiết bị treo ống (bộ phận của máy 
móc); máy dùng để vận chuyển thiết bị cung cấp vật liệu; thùng chứa vật liệu (bộ phận 
của máy móc), khoang phun vật liệu (bộ phận của máy móc) và máy chọn lọc vật liệu 
dạng bột, dạng sợi và dạng lỏng; máy chế biến/xử lý chất nền một cách liên tục; máy 
cung cấp vật liệu phủ; máy làm chảy và bơm vật liệu nhựa dẻo nóng; và các bộ phận và 
linh kiện của các máy móc và thiết bị nói trên. 

 

Nhóm 08: Thiết bị cầm tay vận hành bằng tay để phân phối hoặc bôi/phun vật liệu dạng 
lỏng có bản chất là chất dính, dầu mỡ, dầu nhờn, chất bịt kín, si-li-côn, chất hàn, và hồ 
bột hoặc thuốc trừ sâu bọ có mồi dạng chất keo (gel), và các bộ phận của thiết bị này. 

 

Nhóm 09: Phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) dùng để điều chỉnh vị trí của thiết bị 
phân phối vật liệu dạng lỏng trong quá trình sản xuất công nghiệp; máy có bản chất là 
thiết bị đo độ dày lớp phủ; thiết bị kiểm tra quang học tự động dùng trong công nghiệp; 
thiết bị kiểm tra hay thử nghiệm các mối nối và thiết bị kiểm tra hay thử nghiệm thiết bị 
điện; cấu kiện và thiết bị đìện tử dùng cho các máy vận chuyển, phun hoặc cung cấp 
nguyên liệu dạng bột, dạng sợi hoặc dạng lỏng như sơn, chất dính, chất bịt kín và vật liệu 
để trát; máy cân, máy đo, thiết bị dò tín hiệu; máy kiểm tra và xử lý số liệu; bộ nguồn 
điện và dây điện; thiết bị để chia điện các thiết bị và dụng cụ có điện áp khác nhau; thiết 
bị điều khiển/điều chỉnh gồm bộ điều khiển mạch kín, thiết bị chỉ báo, bộ điều chỉnh nhiệt 
độ và áp suất, lưu tốc kế, vôn kế, máy đo độ nhớt, thiết bị báo động và thiết bị chỉ báo độ 
dày; phim đã lộ sáng. 
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Nhóm 11: Lò, không dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị điện tạo ra ánh sáng cực tím 
được tăng cường bởi sóng cực ngắn dùng để xử lý, làm khô và thay đổi bề mặt và các bộ 
phận và chi tiết đi kèm; thiết bị làm nóng cảm ứng chạy điện để làm nóng vật phẩm gia 
công bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Đồ chứa đựng (không bằng kim loại) các vật liệu dạng lỏng, cụ thể là ống để 
khuấy trộn, ống để bơm và ống đựng làm bằng chất dẻo dùng một lần để phân phối vật 
liệu dạng lỏng bao gồm chất dính, chất bịt kín, dầu mỡ, si-li-côn, dầu nhờn, bộ phận và 
phụ kiện đi kèm. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì/bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; làm sạch, sửa chữa, 
và chỉnh lại khuôn rập để xử lý chất dẻo và khuôn rập để đổ chất lỏng lên bề mặt và các 
bộ phận liên quan; tu sửa/phục hồi máy móc công nghiệp được dùng để cung cấp, điều 
chỉnh, dò tìm, phân phối hoặc phun/bôi các vật liệu dạng lỏng và dạng bọt và các bộ phận 
cấu thành của chúng. 

 

Nhóm 40: Gia công các bộ phận đầu vào cho máy ép khuôn bằng nhiệt bao gồm đầu 
miệng vòi, thân miệng vòi, van và đầu chốt; gia công các bộ phận cho máy ép khuôn bằng 
nhiệt bao gồm thùng, đinh vít, van không xoay, đầu chốt và chốt cuối, bộ phận truyền 
nhiệt và vỏ thùng; gia công khuôn rập cho máy đùn, đúc khuôn và phủ và các bộ phận 
liên quan. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp các bộ phận đầu vào cho máy ép khuôn bằng nhiệt bao 
gồm đầu miệng vòi, thân miệng vòi, van và đầu chốt theo yêu cầu của khách hàng; thiết 
kế công nghiệp các bộ phận cho máy ép khuôn bằng nhiệt bao gồm thùng, đinh vít, van 
không xoay, đầu chốt và chốt cuối, bộ phận truyền nhiệt và vỏ thùng theo yêu cầu của 
khách hàng; thiết kế công nghiệp khuôn rập cho máy đùn, đúc khuôn và phủ và các bộ 
phận liên quan theo yêu cầu của khách hàng.  

 

 
(210) 4-2014-24433 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.3; 7.1.1 
(591) Đỏ đậm, vàng đồng. 
(731) PONMORA PTY LTD  (AU) 

116 Arbutus Street, Canley Heights 
NSW 2166, Australia 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi. 
 

 
(210) 4-2014-24434 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23 
(731) BERNARD EHRET DESIGN  (FR) 

18 rue de Dachstein, 67120 
MOLSHEIM, France 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; túi đeo vai học sinh; túi xách tay; 
vali du lịch; ví đựng đồ trang điểm, chưa có đồ bên trong; túi vải thô gắn bánh xe; ba lô; 
túi du lịch; vali có gắn bánh xe; ví tiền. 

 

 
(210) 4-2014-24435 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) BERNARD EHRET DESIGN  (FR) 
18 rue de Dachstein, 67120 
MOLSHEIM, France 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; túi đeo vai học sinh; túi xách tay; 
vali du lịch; ví đựng đồ trang điểm, chưa có đồ bên trong; túi vải thô gắn bánh xe; ba lô; 
túi du lịch; vali có gắn bánh xe; ví tiền. 

 
 

(210) 4-2014-24438 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SHO-BI CORPORATION  (JP) 
SHINAGAWA INTERCITY Tower A 
23F, 2-15-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 
108-6023, Japan 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; mắt kính.  
 
 

(210) 4-2014-24439 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) FUSAKI ENTERPRISE CO., LTD.  (TW)
1F., No. 20, Lane 55, Ta Chih St., Chung 
Ho Dist., New Taipei City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; phích cắm điện; tấm điện cực điện tử; thiết bị chuyển mạch cảm 
biến chuyển động điện tử; thiết bị chuyển mạch cảm biến chạm điện tử. 

 
 

(210) 4-2014-24443 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.21; 26.4.2; 25.1.25; 24.13.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bia và nước 

giải khát Hòa Bình  (VN) 

Số 1, đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; mật đường; kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
(không có cồn); nước ép hoa quả; xi-rô; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống được khử 
cồn. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn được 
pha trộn trước không phải là bia. 

 

 
(210) 4-2014-24444 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; A25.7.7; 26.4.2; 5.7.13 
(591) Vàng, đỏ, vàng cam, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần bia và nước 

giải khát Hòa Bình  (VN) 

Số 1, đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; mật đường; kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
(không có cồn); nước ép hoa quả; xi-rô; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống được khử cồn. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn được 
pha trộn trước không phải là bia. 

 

 
(210) 4-2014-24445 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 26.4.2; 1.15.21; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xanh dương, xanh 

nước biển nhạt. 
(731) Công ty cổ phần bia và nước 

giải khát Hòa Bình  (VN) 

Số 1, đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; mật đường; kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
(không có cồn); nước ép hoa quả; xi-rô; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống được khử cồn. 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn được 
pha trộn trước không phải là bia. 

 

 
(210) 4-2014-24446 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 24.13.1; 1.15.3; 26.13.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần bia và nước 

giải khát Hòa Bình  (VN) 

Số 1, đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; mật đường; kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
(không có cồn); nước ép hoa quả; xi-rô; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống được khử 
cồn. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn được 
pha trộn trước không phải là bia. 

 

 
(210) 4-2014-24447 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 24.13.1; 1.15.3; 26.13.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần bia và nước 

giải khát Hòa Bình  (VN) 

Số 1, đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; mật đường; kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
(không có cồn); nước ép hoa quả; xi-rô; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống được khử cồn. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn được 
pha trộn trước không phải là bia. 
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(210) 4-2014-24451 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) U LEK TRADING CO., LTD.   (TH) 
157 Soi Puttabucha 36, Puttabucha Road, 
Kwang Bangmod, Khet Tungkru, 
Bangkok 10140, Thailand  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi cảnh; thức ăn cho thủy sản đã qua 
xử lý hóa học.  

 

 
(210) 4-2014-24452 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; A5.3.13; 1.5.1; 2.9.14; 2.9.18; 
8.7.5; 25.5.25; A3.7.24; 3.7.16 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, xanh 
dương đậm, vàng, nâu, nâu đậm, đen, 
trắng. 

(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre   (VN)

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến nấu chín sẵn; miến; bún nấu chín sẵn; bún; mì nấu chín sẵn; mì.  
 

 
(210) 4-2014-24453 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.3; A5.3.13; 1.5.1; 2.9.14; 2.9.18; 
25.5.25; 8.7.5; A3.7.24; 3.7.16 

(591) Đỏ, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, vàng 
nhạt, vàng, nâu, nâu đậm, ghi xám, đen, 
trắng . 

(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre  

(VN) 

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì nấu chín sẵn; mì ăn liền, mì; bún nấu chín sẵn; bún ăn liền; bún.  
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(210) 4-2014-24454 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.3; 2.9.14; 2.9.18; 1.5.1; A3.7.24; 
3.7.16 

(591) Đỏ, hồng, hồng đậm, xanh lá cây nhạt, 
xanh lá cây, vàng nhạt, vàng, nâu đậm, 
đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre   (VN)

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì nấu chín sẵn; mì ăn liền, mì; bún nấu chín sẵn; bún ăn liền; bún.  
 
 

(210) 4-2014-24455 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; A5.3.13; A1.1.10; 1.5.1; 
A3.7.24; 3.7.16 

(591) Đỏ, hồng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
da cam, vàng nhạt, vàng, nâu, đen, trắng.

(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre    (VN)

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì nấu chín sẵn; mì ăn liền, mì; bún nấu chín sẵn; bún ăn liền; bún.   
 

 
(210) 4-2014-24456 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; A5.3.13; 1.5.1; 2.9.14; 2.9.18; 
8.7.5; 25.5.25; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, da 
cam, vàng, ghi xám nhạt, nâu, đen, trắng.

(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre   (VN) 

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún nấu chín sẵn; bún ăn liền; bún.  
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(210) 4-2014-24457 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A5.3.13; 8.7.5; A25.3.3; 2.9.14; 
2.9.18; 25.5.25; A3.7.24; 3.7.16 

(591) Đỏ, đỏ đậm, xanh lá cây, vàng, ghi xám, 
nâu, nâu đậm, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre   (VN)

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bún nấu chín sẵn; bún ăn liền; bún.  

 

 
(210) 4-2014-24458 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Hòa Bình   (VN)

84 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp; các loại nhựa nhân tạo dạng thô; phân bón; 

chế phẩm dùng để tôi kim loại; chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm; hóa chất để 
thuộc da.  

 
Nhóm 02: Thuốc màu; chất chống rỉ; thuốc nhuộm; thuốc cắn màu (dùng cho da thuộc và 
gỗ); nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho họa sĩ.  

 
Nhóm 03: Chất để tẩy trắng (dùng để giặt); chất để tẩy rửa; xà phòng; mỹ phẩm; thuốc 
đánh răng; chế phẩm làm thơm phòng (không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút; nhiên liệu (kể cả xăng dùng 
cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến.  

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 
chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế như thực phẩm ăn kiêng 
dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; chất tẩy uế (dùng cho mục 
đích vệ sinh); chất diệt động vật có hại.  

 

Nhóm 06: Kim loại thường thô và bán thành phẩm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được như bể bơi; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường 
sắt; dây cáp không dùng để dẫn điện; ống dẫn bằng kim loại.  
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Nhóm 07: Máy cụ thể như máy công cụ; động cơ (trừ loại động cơ dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); cơ cấu ghép nối (không dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ công); máy ấp trứng; máy bán hàng tự động.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao; bộ đồ ăn (dao, thìa, dĩa); vũ khí lạnh 
như lưỡi dao, kiếm; kéo (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); dao cạo. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học như thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực thiên 
văn, thiết bị truyền phát âm thanh và hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đầu đĩa DVD; 
máy tính tiền; phần mềm máy tính (ghi sẵn). 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; vật 
liệu khâu vết thương; thiết bị vật lý trị liệu; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y 
tế.  

 

Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống chiếu sáng; thiết bị điều hoà không khí; hệ thống lọc khí; 
chăn được làm nóng bằng điện (không dùng cho mục đích y tế); ấm đun nước dùng điện; 
dụng cụ nấu nướng dùng điện.  

 

Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; các bộ phận của xe cộ như 
khung xe cộ; cơ cấu ghép nối dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu truyền 
động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy trên đệm khí.  

 

Nhóm 13: Vũ khí cơ giới; đạn dược; chất nổ; pháo hoa; vũ khí đeo cạnh sườn [súng cầm 
tay các loại]; vũ khí hơi cay.  

 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồ 
trang sức; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồ kim hoàn hoặc giả kim hoàn làm bằng kim 
loại hoặc đá quý; măng sét. 

 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; piano cơ khí; hộp nhạc; các nhạc cụ điện và điện tử; nhạc cụ 
dây; hộp dùng cho nhạc cụ. 

 

Nhóm 16: Giấy; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; 
máy chữ; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ máy móc và thiết bị giảng dạy); vật liệu 
bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác) như màng mỏng bằng chất 
dẻo dùng để bao gói.  

 

Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu để bao gói bằng cao su hoặc chất 
dẻo; ống mềm phi kim loại; vật liệu cao su để đắp lốp; vật liệu để nhồi độn bằng cao su 
hoặc bằng chất dẻo; sơn cách điện, cách nhiệt; nhựa tổng hợp.  

 

Nhóm 18: Da thuộc thô hoặc bán thành phẩm; giả da; va li; ô và dù; gậy chống (ba 
toong); roi ngựa. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; công trình xây dựng, có thể chuyên chở được 
không bằng kim loại; cấu kiện phi kim loại vận chuyển được như khung nhà; gỗ bán 
thành phẩm; gỗ dán; thuỷ tinh xây dựng.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; gương; khung ảnh; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để 
lưu kho, vận chuyển]; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; đồ đạc dùng trong văn phòng. 
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Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ 
dùng để chải; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; đồ sành sứ dùng cho mục đích gia dụng 
như bát; thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng).  

 
Nhóm 22: Dây để buộc (không bằng kim loại); vải bạt; bao đựng, túi [bao bì, túi nhỏ] 
bằng vải dệt để bao gói; vật liệu đóng gói [dùng để nhồi độn, đệm lót] không bằng cao su 
hoặc chất dẻo; sợi dệt dạng thô; dây và dây bện bằng sợi dệt tự nhiên hoặc nhân tạo.  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt cụ thể như: sợi và chỉ bằng bông; sợi cao su dùng cho 
ngành dệt; sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi 
và chỉ thêu; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác như: vải sử dụng trong ngành 
dệt; khăn trải bàn; vải dệt; khăn trải giường bằng giấy; các loại vải phủ dùng cho gia đình 
như vải dệt kim; chăn.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); thắt 
lưng (trang phục); khăn quàng cổ (trang phục); cà vạt (trang phục).  

 
Nhóm 26: Các loại vật dụng để may quần áo như đăng ten, kim khâu, khoá kéo 
(fermeture); vật trang trí dùng cho quần áo; hoa nhân tạo; trái cây nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn lát sàn nhà; giấy dán tường bằng vải 
dệt; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, cụ thể là: 
thiết bị luyện tập thể hình; đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); thiết 
bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình; dụng cụ đi câu; đồ chơi.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá (đã qua chế biến); rau (đã qua chế biến); quả được bảo quản; sữa; dầu 
thực vật và mỡ có thể ăn được.  

 

Nhóm 30: Cà phê; gạo; bánh mì; mật đường; gia vị; kem lạnh 
 

Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); các sản phẩm nông nghiệp như rau tươi; hoa tự nhiên; động vật 
sống; thức ăn cho động vật; mạch nha làm thực phẩm cho con người. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); đồ uống hoa quả; xi-rô (dùng cho đồ uống); nước 
uống có ga; đồ uống không có cồn.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; đồ uống hoa quả có cồn; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; chiết xuất trái cây [có 
cồn] .  

 

Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc như bật lửa, diêm, gạt tàn; xì gà; sản 
phẩm thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); vật dụng cho người hút thuốc 
như diêm; vật dụng cho người hút thuốc như gạt tàn.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; marketing; hoạt động văn 
phòng như xử lý văn bản; tư vấn quản lý nhân sự; mua bán các sản phẩm: chất bảo quản 
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gỗ, mỡ công nghiệp, hợp kim của kim loại thường, sân trượt băng, dây kim loại không 
dùng để dẫn điện, ống bằng kim loại, đầu máy, cơ cấu truyền động (không dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ), thiết bị tái tạo âm thanh và hình ảnh, các phương tiện ghi 
kỹ thuật số như thiết bị ghi âm thanh và hình ảnh, đệm được làm nóng bằng điện (không 
dùng cho mục đích y tế), xích, lốp, săm của xe cộ, túi du lịch, yên cương, tác phẩm nghệ 
thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, cốc, chén, bát, đĩa bằng sành, sứ và gốm, 
vải thô hồ cứng, khăn, ga trải giường, các loại vải phủ dùng cho gia đình như vải lanh, vải 
đay, các loại vật dụng để may quần áo như khuy bấm, và kim băng, đồ uống làm từ sữa 
(sữa là chủ yếu), chè, ca cao, cà phê nhân tạo, bánh ngọt và kẹo, đường, mật ong, men, 
bột nở, bột sắn cho thực phẩm, hoa quả tươi, hạt giống, nước ép hoa quả, các chế phẩm để 
làm đồ uống, đồ uống được khử cồn.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ đánh giá tiền tệ; dịch vụ bất động 
sản như môi giới, quản lý; dịch vụ bất động sản như đại lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng cụ thể xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ 
sửa chữa, lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng xe các loại; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị 
điện; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt, bảo 
trì và sửa chữa phần cứng máy tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể như phát thanh, truyền hình, truyền hình cáp; dịch vụ 
truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình; cho thuê thiết bị viễn thông; 
phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch; dịch vụ đóng gói hàng hoá; dịch lưu giữ các 
loại hàng hoá trong kho hàng hoặc trong toà nhà khác để bảo quản hoặc bảo vệ; các dịch 
vụ do các công ty khai thác các bến như: cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ cho thuê xe cộ.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu cụ thể như: xử lý vải, xử lý nước, xử lý rác thải, xử lý 
giấy, xử lý kim loại; dịch vụ bảo quản thực phẩm và đồ uống.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và giảng dạy; tư vấn về đào tạo và giáo dục; dịch vụ giải 
trí; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; tổ chức và điều hành hội thảo; dịch 
vụ giải trí trên truyền hình.  

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến 
thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng 
như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công 
nghiệp; các dịch vụ nghiên cứu khoa học cho mục đích y học.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ cho thuê và đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
đặt chỗ cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc môi giới du lịch; chỗ ở cho 
động vật; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện, từ xa; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp 
cho người hoặc động vật; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; 
dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cá 
nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá 
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nhân; các dịch vụ điều tra và theo dõi liên quan đến an toàn cho người và chủ thể; các 
dịch vụ cho các cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội như dịch vụ hôn lễ, dịch vụ 
tang lễ.  

 

(210) 4-2014-24460 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Tuấn Tú   (VN)

921 đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Sở 
Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bình tắm nóng lạnh; máy hút mùi chạy điện (dùng cho nhà 

bếp). 
 

 
(210) 4-2014-24461 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.3; A26.4.24 
(591) Đen, ghi sáng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Tuấn Tú   (VN)

921 đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Sở 
Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bình tắm nóng lạnh; máy hút mùi chạy điện (dùng cho nhà 

bếp). 
 

 
(210) 4-2014-24462 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 8.1.25 
(591) Xanh, vàng, da cam, trắng, đỏ. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Đại 

Thắng  (VN) 

Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu nếp cái hoa vàng. 
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(210) 4-2014-24463 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.1.5; 5.7.3; 6.1.2; 

A6.3.4 

(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xanh lam, xanh 

nước biển, đỏ, da cam. 

(731) Hội nông dân huyện Tiên 

Lãng  (VN) 

Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Trứng vịt. 
 

 
(210) 4-2014-24464 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 25.7.20; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Hợp tác xã Chiếu Cói Lật 

Dương  (VN) 

Xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 27: Chiếu cói. 
 

 
(210) 4-2014-24465 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A5.11.5 

(591) Xanh, đỏ, nâu, trắng. 

(731) Hội nông dân huyện Tiên 

Lãng  (VN) 

Khu 8, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi.  
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(210) 4-2014-24466 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 22.5.10; A22.5.15; 2.7.23; 4.3.3; 
A3.7.24; 2.7.17 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, nâu. 
(731) Hội nông dân xã Nhân Hòa  

(VN) 

Xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 20: Con giống (bằng các chất liệu tre, nứa, rơm gỗ).  
 

 
(210) 4-2014-24467 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.12; 26.1.2; A25.7.22; 
A26.11.13; A1.1.10 

(591) Trắng, xanh tím than, xanh nước biển, 
vàng. 

(731) Hội nông dân xã Cao Minh  (VN)

Xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 31: Cá giống. 
 

 
(210) 4-2014-24468 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.24; 1.15.11; 25.1.25; 26.1.1; 
A7.1.11; 7.5.10; 2.1.22; 22.5.10; A22.5.13

(591) Nâu, đỏ, trắng, vàng. 
(731) Hội nông dân xã Đồng Minh 

(VN) 

Xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ sơn mài mỹ nghệ dùng trong thờ cúng (như: hoành phi, câu đối); đồ sơn 
mài mỹ nghệ dùng trong gia dụng (như: bàn, ghế); đồ mỹ nghệ bằng sơn mài dùng cho 
mục đích trang trí.  
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(210) 4-2014-24469 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 5.7.14 
(591) Xanh, đỏ, hồng, trắng. 
(731) Hội nông dân xã Bát Trang  

(VN) 

Xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố 
Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả vải tươi. 

 

 
(210) 4-2014-24470 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; 3.9.18; 26.1.2; A25.7.7; A1.1.10; 
26.1.5 

(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng, nâu, 
vàng. 

(731) Hội nông dân huyện Bạch 

Long Vỹ  (VN) 

Huyện Bạch Long Vỹ, thành phố Hải 
Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Bào ngư tươi.  

 

 
(210) 4-2014-24471 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.16; A6.3.5; 26.1.1 
(591) Xanh lam, xanh da trời, xanh lá cây, 

trắng, nâu. 
(731) Hợp tác xã nuôi trồng Thủy 

Sản Tân Thành  (VN) 

Phường Tân Thành, quận Dương Kinh, 
thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống.  
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(210) 4-2014-24472 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.13; 26.1.2; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng. 
(731) Hội nông dân xã An Thái  (VN)

Xã An Thái, huyện An Lão, thành phố 
Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm từ mây tre đan cụ thể là: rổ; rá; lân, ly; quy; phượng.  

 

 
(210) 4-2014-24473 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu. 
(731) Hợp tác xã nghề hoa cây 

cảnh Mông Thượng  (VN) 

Xã Chiến Thắng, huyện An Lão, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa cây cảnh. 

 

 
(210) 4-2014-24474 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.3; A5.3.14; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạt, trắng, vàng. 
(731) Hội phụ nữ xã Trường Thành  

(VN) 

Xã Trường Thành, huyện An Lão, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Chè xanh tươi. 
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(210) 4-2014-24475 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; A5.11.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, nâu nhạt. 
(731) Hội nông dân xã Hồng Thái  

(VN) 

Xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa cây cảnh. 

 

 
(210) 4-2014-24476 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.23; A5.1.5; 26.13.1; 5.5.19; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, hồng, trắng. 
(731) Hội nông dân xã Đồng Thái  

(VN) 

Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa cây cảnh.  

 

 
(210) 4-2014-24477 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 8.7.3; 9.1.7; A9.1.5 
(591) Đỏ, nâu. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Tân 

Tiến  (VN) 

Xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành 
phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa. 
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(210) 4-2014-24478 (220) 10.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.5.19; A1.1.10; 26.1.1 

(591) Hồng, vàng, trắng, nâu, đỏ. 
(731) Hội nông dân xã Đặng Cương  

(VN) 

Xã Đặng Cương, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa cây cảnh.  
 

 
(210) 4-2014-24479 (220) 10.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A1.1.10; A1.1.5; 1.17.11; 4.3.3; 4.3.9; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên dịch vụ bảo 

vệ An Long Việt  (VN) 

14B2 khu dân cư 91B, phường An Khánh,
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; bảo vệ đêm; vệ sĩ cho cá nhân. 
 

 
(210) 4-2014-24480 (220) 10.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 1.17.11; 4.3.3; 4.3.9; 5.7.3; 5.13.4; 

A1.1.10; 24.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên dịch vụ bảo 

vệ An Long Việt   (VN) 

14B2 khu dân cư 91B, phường An Khánh,
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; bảo vệ đêm; vệ sĩ cho cá nhân. 
 

 
(210) 4-2014-24481 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A25.7.21; 26.4.2; 26.1.2; 26.7.25
(591) Đen, trắng, cam. 
(731) Phùng Văn Chương  (VN) 

23 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-24482 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.3 
(591) Đen, trắng, cam. 
(731) Phùng Văn Chương   (VN)

23 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-24483 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Song Yên  (VN) 

Số 196 phố Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; mũi khoan [bộ phận máy]; dụng cụ cầm tay, 

không vận hành thủ công; lưỡi cưa [bộ phận của máy]; bánh mài [bộ phận của máy]; dụng 
cụ [bộ phận của máy]. 

 

 
(210) 4-2014-24484 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) LEE, SONG HO  (KR) 
(Sillim-dong) 6, Nanhyang 10-gil, 
Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng (sản phẩm làm đẹp).  

 

 
(210) 4-2014-24485 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Đỗ Thị Mến  (VN) 

Số nhà 12/60 ngõ 250 đường Kim Giang, 
phương Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-24486 (220) 13.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.2; 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thang máy Việt 

Trung  (VN) 

242/21 Nguyễn Xí, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy; thiết bị nâng hạ.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt; bảo trì và sửa chữa thang máy.  
 

 
(210) 4-2014-24488 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH yến sào Ma Mi  

(VN) 

200B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát được làm từ yến, nước yến. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước yến. 
 

 
(210) 4-2014-24489 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH yến sào Ma Mi  

(VN) 

200B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát được làm từ yến, nước yến.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước yến. 
 

 
(210) 4-2014-24490 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH yến sào Ma Mi  

(VN) 

200B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu yến sào.  
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(210) 4-2014-24495 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hoàng Vương Mỹ  (VN) 

75/8 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2014-24497 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Hòa Phong E & C  (VN)

Số 39B, ngõ 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Dụng cụ đo; dụng cụ khí tượng; thiết bị đo chính xác; thước đo góc; thước đo 
vết nứt; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ khảo sát; thiết bị và dụng cụ đo đạc. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 
học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 
cầu..., thiết bị điện, hóa chất...; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

 
 

(210) 4-2014-24498 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A11.1.5; A11.3.9 
(731) Bùi Ngọc Việt  (VN) 

K36/22 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2014-24499 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.11.12; A3.11.24 
(591) Tím, xanh lá cây, da cam. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

Kansai  (VN) 

Phòng 303, nhà A2, tập thể 128C Đại La, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Giấy đề can ảnh; giấy ảnh; hóa chất dùng trong công nghiệp.  
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Nhóm 16: Dải kim loại hay chất dẻo giữ gáy sách; máy và thiết bị đóng sách; giấy (văn 
phòng phẩm); văn phòng phẩm; giấy làm từ bột gỗ. 

 
 

(210) 4-2014-24501 (220) 13.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(531) A26.11.9; 26.3.23 
(731) TORAY KABUSHIKI KAISHA 

(TORAY INDUSTRIES, INC.)  (JP) 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Đồ chứa bằng kim loại để đóng gói; đồ chứa bằng kim loại để vận chuyển.  
 

Nhóm 12: Bình nhiên liệu cho xe cộ.  
 

Nhóm 20: Đồ chứa không làm bằng kim loại để vận chuyển; đồ chứa bằng chất dẻo để 
dóng gói.   

 

 
(210) 4-2014-24502 (220) 13.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(731) JBS UNITED, INC.   (US) 
4310 State Road 38 West, Sheridan, 
Indiana 46069, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thức ăn cho súc vật có chứa thuốc và chất phụ gia dinh dưỡng 

cho gia súc và ngựa để sử dụng như chất bổ sung dinh dưỡng; chất phụ gia cho thức ăn 
cho gia súc và ngựa không chứa thuốc sử dụng như chất bổ sung dinh dưỡng.   

 
Nhóm 07: Máy xay thức ăn cho súc vật.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho ngựa và gia súc; thức ăn tổng hợp cho động vật.  

 
Nhóm 39: Vận tải chuyên chở bằng xe tải thức ăn cho súc vật, chất phụ gia và chất bổ 
sung cho gia súc và động vật; vận tải và lưu giữ ngũ cốc và đậu cho gia súc và động vật.   

 
Nhóm 42: Thử nghiệm và nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và dinh dưỡng cho gia 
sóc.   

 
Nhóm 44: Trại nuôi lợn; trại nuôi gia cầm; trại chăn nuôi và chế biến sữa; dịch vụ nuôi 
trồng thủy sản.  
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(210) 4-2014-24503 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) MEIJI CO., LTD.  (JP) 

2-10 Shinsuna, 1-Chome, Koto-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột dùng cho em bé và trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 29: Sữa bột dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú; sữa bột (không dùng cho em bé).   
 
 

(210) 4-2014-24504 (220) 13.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 18.1.5; 26.15.25 

(731) PIAGGIO & C. S.P.A.  (IT) 
Viale Rinaldo Piaggio, 25 56025 
Pontedera, Pisa, Italy  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhãm 12: Xe scut¬ 
 

Nhóm 28: Mô hình thu nhỏ của xe scutơ. 
 
 

(210) 4-2014-24505 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đường Thọ  (VN) 

46 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-24506 (220) 13.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.4.2; 3.7.3 

(591) Đỏ tía. 
(731) Công ty TNHH Hawee Cơ điện  

(VN) 

Lô D2 Khu đấu giá QSDĐ, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2014-24507 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.3; A5.3.13 
(731) Hà Việt Hùng  (VN) 

ấp Giồng Đình, xã Đại An, huyện Trà 
Cú, tỉnh Trà Vinh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh. 

 

 
(210) 4-2014-24508 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Diệp Thị Trang  (VN) 

ấp Giồng Đình, xã Đại An, huyện Trà 
Cú, tỉnh Trà Vinh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ từ tre, trúc.  

 
 

(210) 4-2014-24509 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(731) Hộ kinh doanh Trì Cảnh  (VN)

ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang, huyện Trà 
Cú, tỉnh Trà Vinh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 20: Salon; giường; kệ; bàn; ghế; đồ trang trí nội thất bằng mây, tre.  

 
 

(210) 4-2014-24510 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.24 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Nguyễn Hoàng Long  (VN)

112/47 Bùi Quang Là, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, túi du lịch, cặp học sinh.  
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(210) 4-2014-24511 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trà Tâm Lan  (VN) 

Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-24512 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trà Tâm Lan   (VN) 

Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-24515 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.5.20; 26.1.1; 
A5.5.21 

(591) Trắng, nâu, xanh lơ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VICTORIA Phương Trân  (VN) 

31c, Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-24517 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 26.1.5; 1.15.3; 
A15.9.16; 15.9.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 

biến áp điện Đông Anh  (VN) 

Xóm Ngoài, xã Uy Nỗ, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến áp điện lực; tủ điện điều khiển (tủ phân phối và điều khiển nguồn 
điện cho các nhà máy, công trình, tòa nhà).  
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(210) 4-2014-24518 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại nhựa KOILMAT  (VN) 

53-Khu phố 05, thị trấn Chơn Thành, 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2014-24519 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhà máy UNITED HEALTHCARE  

(VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, dụng cụ chỉnh hình.  
 

(210) 4-2014-24520 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

United Healthcare  (VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu Công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, dụng cụ chỉnh hình.  
 

 
(210) 4-2014-24521 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

United Healthcare  (VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu Công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình.  
 

 
(210) 4-2014-24522 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

United Healthcare  (VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu Công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình.  
 

 
(210) 4-2014-24523 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

United Healthcare  (VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu Công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình.  
 

 
(210) 4-2014-24524 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

United Healthcare  (VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu Công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình.  
 

 
(210) 4-2014-24525 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

United Healthcare  (VN) 

Lô l-4b-1.3, đường N3, khu Công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình. 
 

 
(210) 4-2014-24526 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

United Healthcare  (VN) 

Lô l-4b-1.3, đường N3, khu Công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình. 

 

 
(210) 4-2014-24529 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Trần Văn Đạt  (VN) 

Thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Chăn lông. 

 

 
(210) 4-2014-24530 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.8; 3.7.17 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Cửa Bạng  (VN) 

Tiểu khu III, thị trấn Tĩnh Gia, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dưới hình thức siêu thị các sản phẩm: lương thực, thực phẩm, đồ 
uống, thuốc lá, thuốc lào, bánh kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, vải, len, sợi, chỉ khâu, 
hàng may sẵn, giầy dép, đồ dùng gia đình, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường, 
sàn, giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, đèn, bộ đèn điện, sách, báo, tạp chí văn phòng 
phẩm, thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, hoa, cây cảnh, hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật, máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi về phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, máy móc và thiết 
bị điện, vật liệu điện, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giầy, máy móc và 
thiết bị y tế, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1136 

(210) 4-2014-24531 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Mai Tiểu Long  (VN) 

Thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô. 
 

 
(210) 4-2014-24532 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Tú  (VN) 

Số 2/68 phố Phát Diệm Đông, thị trấn 
Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 
Bình 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế. 
 

 
(210) 4-2014-24533 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Tú   (VN) 

Số 2/68 phố Phát Diệm Đông, thị trấn 
Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 
Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế. 
 

 
(210) 4-2014-24534 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.7; 5.3.20; 25.5.25; A11.1.5 
(591) Đỏ, xanh đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sóc   (VN) 

Số 1 Phạm Hùng, phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-24535 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần lữ hành Cao 

Nguyên Đá  (VN) 

Số 127 Nguyễn Thái Học, tổ 22 phường 
Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu cồn (đồ uống); rượu vang; đồ uống 
hoa quả có cồn; rượu mạnh (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2014-24536 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ ánh Nhìn Việt  (VN) 

34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: kính đeo mắt, thị kính, gọng kính, dây nhỏ đeo kính mắt, bộ dụng cụ 
có chứa thị kính, hộp đựng kính. 

 

 
(210) 4-2014-24537 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ ánh Nhìn Việt  (VN) 

34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; thị kính; gọng kính; dây nhỏ đeo kính mắt; bộ dụng cụ có chứa 
thị kính; hộp đựng kính. 

 

 
(210) 4-2014-24538 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL 

LEAGUE  (JP) 
3-10-15, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 
Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Biểu ngữ bằng giấy; cờ bằng giấy; văn phòng phẩm; tài liệu học tập (không 
phải máy móc); ấn phẩm; bức ảnh (in); giá treo ảnh. 
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Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; vải không dệt; khăn trải bàn bằng vải; khăn phủ giường 
bằng vải; màn chống muỗi; ga trải giường; chăn Futon (một loại chăn Nhật Bản); vỏ đệm 
Futon của Nhật Bản bằng vải lanh và vỏ chăn (bằng vải lanh); vải bọc giường Futon (chưa 
nhồi bông); vỏ gối (áo gối); chăn; biểu ngữ và cờ (không phải bằng giấy); nhãn mác bằng 
vải. 

 

Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây đeo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần; cạp quần; thắt 
lưng dùng cho trang phục; giày dép (không bao gồm giày cho thể thao); trang phục hóa 
trang; quần áo dùng cho thể thao; giày thể thao. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn liên quan đến nghệ thuật, thủ công, thể thao 
hoặc kiến thức chung; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội thảo; cung cấp ấn phẩm điện tử, 
không tải xuống được; dịch vụ thư viện tài liệu tham khảo về lĩnh vực văn học và hồ sơ tài 
liệu; xuất bản sách; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình; sản xuất băng hình 
phim trong lĩnh vực thể thao; tổ chức, quản lý và sắp xếp thi đấu thể thao; cung cấp cơ sở 
vật chất chơi thể thao; đặt chỗ cho chương trình biểu diễn; nhiếp ảnh. 

 
 

(210) 4-2014-24539 (220) 13.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.1.6; 3.3.1; 26.1.1; A5.5.22 

(591) Trắng, vàng, cam, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Cơ sở sản xuất dịch vụ 

thương mại Đại Phát Lợi  (VN) 

2B/8 khu vực Bình Phó A, phường Long 
Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 
 

(210) 4-2014-24542 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; A5.3.15; A5.3.13; 26.4.4 
(591) Trắng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở chế biến 

và buôn bán cà phê Moọc  (VN)

Thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện 
Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán và xuất nhập khẩu) cà phê. 
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(210) 4-2014-24543 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.11.12; A26.4.5 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH trang trí nội 

thất Sơn Thủy  (VN) 

124/9 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

 
(210) 4-2014-24544 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH tư vấn Song 

Luật  (VN) 

216 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2014-24545 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Quách Sĩ Kiệt  (VN) 

198 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-24546 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.1; 24.15.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá, đen, nâu 
(731) Công ty TNHH giải pháp 

thương hiệu Thụy An  (VN) 

516/34K Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế sáng tạo thương hiệu (nhãn hiệu) cho doanh nghiệp. 
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(210) 4-2014-24547 (220) 13.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(591) Đỏ, trắng.

(731) Hộ kinh doanh Corner 485  

(VN) 

485 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, mũ, giày, dép và váy. 
 

 
(210) 4-2014-24549 (220) 13.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; A26.11.12

(591) Xanh rêu, hồng, xanh dương, xanh lá 

cây, cam, nâu. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ mua sắm T&T  (VN) 

A27/7 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tẩy lông (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm dùng để tẩy lông. 
 

 
(210) 4-2014-24550 (220) 13.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

cà phê May Mắn  (VN) 

Tầng trệt, tòa nhà Packsimex, số 52 

Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê có sữa; chế phẩm 

thực vật, dùng như chất thay thế cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ (cafeterias); quán cà phê.  
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(210) 4-2014-24551 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Nam   (VN) 

Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại siêu thị mua bán, giới thiệu và trưng bày sản phẩm hàng 

hóa; dịch vụ mua bán, ký gửi, xuất nhập khẩu hàng hóa: dược phẩm, dược chất, hóa chất 
dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực 
phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén, tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho 
gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi, hàng mỹ nghệ, hàng hóa tiêu dùng, trang thiết bị nội thất; hoạt động 
xúc tiến thương mại, tổ chức, hội chợ triển lãm, dịch vụ quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2014-24552 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Trịnh Ngọc Thảo   (VN) 

Thôn Quyết Tiến, xã Lâm Xuyên, huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2014-24553 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 

Việt Nam   (VN) 

Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24554 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 

Việt Nam    (VN) 

Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24555 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 

Việt Nam    (VN) 

Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-24556 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 

Việt Nam    (VN) 

Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24557 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 

Việt Nam    (VN) 

Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24558 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 
(591) Xanh sẫm, xanh nước biển, ghi, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

International Beauty 

Cosmetic   (VN) 

672/88 Thống Nhất, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
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(210) 4-2014-24560 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.4; A26.4.24 
(591) Đen, ghi, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

International Beauty 

Cosmetic    (VN) 

672/88 Thống Nhất, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, tinh dầu và hương liệu dùng trong mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; buôn bán dược phẩm, dược chất, 
thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị 
y tế và dụng cụ y tế; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà 
phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống 
tinh khiết, bia, rượu.  

 

 
(210) 4-2014-24561 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại Tâm Hoàng Thịnh   (VN) 

Thôn Đại Quang, xã Gia Tiến, huyện Gia 
Viễn, tỉnh Ninh Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24562 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.2; 2.7.12; A19.13.21; 1.7.6 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, xanh lá cây, xanh 

nhạt, kem, nâu nhạt, xanh sẫm, da cam, 
đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  (VN) 

Số 28, ngõ 112, phố Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24563 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.11.3; 24.15.21 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, hồng sẫm, da 

cam, nâu nhạt, xanh sẫm, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An   (VN) 

Số 28, ngõ 112, phố Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24564 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc   (VN) 

Số 11, đường Công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-24565 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương  (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24566 (220) 13.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.7.3; 5.13.4; 18.3.23 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Chân Trời 

Phương Đông  (VN) 

356/12 Bạch Đằng, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 39: Điều hành và tổ chức du lịch; dịch vụ văn phòng du lịch và địa lý du lịch; 
hướng dẫn du lịch và cung cấp người hướng dẫn du lịch, du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 

 

 
(210) 4-2014-24567 (220) 13.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.3.4; A5.3.14; 24.9.1; 2.3.8 

(591) Đỏ, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Beautifam  

(VN) 

520 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 
phẩm ăn kiêng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng hỗ trợ làm đẹp. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, dầu gội đầu, 
dầu xả tóc, nước hoa, kem ngừa mụn, son môi, màu mắt, kem chống nắng, sữa rửa mặt, 
kem trị nám, kem làm mờ vết thâm, kem ủ tóc, kem ngăn ngừa lão hóa da, kem tẩy tế bào 
chết, kem làm se khít lỗ chân lông, viên uống làm trắng da, dược phẩm, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng trong y tế, thực 
phẩm chức năng hỗ trợ làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2014-24568 (220) 13.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.3.1 

(731) Hoàng Tiến Dũng  (VN) 

20/B104 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-24569 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tùng Linh   (VN) 

Số 25, tổ 10, cụm 2, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-24570 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tùng Linh    (VN) 

Số 25, tổ 10, cụm 2, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-24571 (220) 13.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A5.1.5; A2.1.23; 1.7.6; 5.7.21; A5.3.14 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Hội Nông dân Xã Cao Nhân  

(VN) 

Xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm nguyên liệu từ quả cau (quả cau đã đuợc chế biến).  
 

Nhóm 31: Quả cau tươi. 
 
 

(210) 4-2014-24572 (220) 13.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A6.19.13; A6.19.9; A5.1.5; 5.9.3 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng, xám.
(731) Hội Nông dân xã Việt Hải   (VN)

Xã Việt Hải, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 31: Củ khoai sọ (tươi).  
 

 
(210) 4-2014-24573 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 22.5.10; 5.7.3; 7.1.5; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, nâu, xám. 
(731) Hội nông dân xã Đông Phương  

(VN) 

Xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa làm từ gạo. 

 

 
(210) 4-2014-24574 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 3.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 
(731) Hội nông dân xã Trân Châu  

(VN) 

Xã Trân Châu, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Gà sống (gà sống nuôi để làm thịt). 

 

 
(210) 4-2014-24575 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.2; A5.11.11 
(591) Vàng nhạt, xanh lá cây, da cam. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Tú Sơn  (VN) 

Xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố 
Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo. 
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(210) 4-2014-24576 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A6.3.5; 3.9.18; A7.1.9; 7.1.20 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, xám. 
(731) Hội nông dân xã Phù Long  

(VN) 

Xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Ngao tươi sống. 

 
 

(210) 4-2014-24577 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.14; 5.7.13; 2.1.22; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, trắng, 

trắng nhạt. 
(731) Hội nông dân phường Bàng La  

(VN) 

Phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả táo tươi. 

 
 

(210) 4-2014-24578 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, trắng, 

xám. 
(731) Hội nông dân xã Lập Lễ  (VN)

Xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành 
phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống như tôm, cá, mực, cua, ốc.  
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(210) 4-2014-24579 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 3.9.18; A6.3.5; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh nước biển, xám, nâu, đen. 

(731) Hội nông dân thị trấn Cát Bà  

(VN) 

Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Tu hài tươi (con tu hài sống). 
 

 
(210) 4-2014-24580 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(591) Da cam. 

(731) Hiệp hội đúc cơ khí truyền 

thống Mỹ Đồng  (VN) 

Xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ đúc cơ khí.  
 

 
(210) 4-2014-24581 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 5.7.11; A5.7.22 

(591) Vàng nhạt, xanh lá cây. 

(731) Hội nông dân xã Lâm Động  

(VN) 

Xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bưởi tươi. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1151 

(210) 4-2014-24582 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.1; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Hội nông dân huyện Cát Hải  

(VN) 

Thị trấn Cát Bà, huyện Cải Hải, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây hồng hoa tươi dùng để làm dược liệu.  

 

 
(210) 4-2014-24583 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.4.11; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng, 

xám. 
(731) Hội nông dân huyện Cát Hải  

(VN) 

Thị trấn Cát Bà, huyện Cải Hải, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Dê núi tươi (sống).  

 

 
(210) 4-2014-24584 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 7.1.6; 7.1.5; 25.7.20 
(591) Đỏ, vàng, xám. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Chính 

MỸ  (VN) 

Xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm bằng mây tre đan cụ thể: hàng thủ công mỹ nghệ, bàn, ghế, giường, 

tủ, kệ bằng mây tre đan. 
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(210) 4-2014-24585 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A6.3.4; 3.7.16; 3.7.9; 1.5.1; 5.5.19; 
A5.5.21 

(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 
(731) Hiệp hội vận tải Đoàn Kết An 

LƯ  (VN) 

Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đường thủy.  

 

 
(210) 4-2014-24586 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A8.5.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng nhạt, xanh lá cây, xám. 
(731) Hội nông dân quận Đồ Sơn  

(VN) 

Phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, 
thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá thu phơi một nắng (cá đã chế biến). 

 

 
(210) 4-2014-24587 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.11; A5.7.22; 6.1.2; A6.3.12 
(591) Cam, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

đen, xám, trắng. 
(731) Hội nông dân xã Gia Luận  

(VN) 

Xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1153 

(210) 4-2014-24588 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) KOLON I'NETWORKS.CORP.  (KR) 
Kolon Tower, Annex 1- 22, Byeolyang - 
Dong, Kwacheon City, Kyonggi - Do 
427- 040, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-24589 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, xanh lam, vàng. 
(731) LION CORPORATION (THAILAND) 

LIMITED  (TH) 
666 Rama 3 Road, Bang Pong Pang Sub-
District, Yannawa District, Bangkok 
10120, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa dạng lỏng; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết. 
 
 

(210) 4-2014-24590 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) LION CORPORATION (THAILAND) 
LIMITED   (TH) 
666 Rama 3 Road, Bang Pong Pang Sub-
District, Yannawa District, Bangkok 
10120, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội phục hồi tóc; dầu xả.  
 
 

(210) 4-2014-24591 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.11.11; 3.7.17; A3.7.24; 1.15.5
(591) Xanh nước biển, vàng kim loại. 
(731) Tập đoàn Vingroup - công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 
kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ. 
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 
giá, môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ 
quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ quản lý/giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 
động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 
sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ. 

 

 
(210) 4-2014-24594 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 24.1.1; 20.7.1; 18.3.21; 18.1.21; 
A18.4.2 

(591) Xanh, trắng. 
(731) Trường Đại học Giao thông 

vận tải thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 

2 đường D3, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức hoạt động thể thao văn hoá. 
 

 
(210) 4-2014-24595 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.25; 13.1.6; 21.1.13; A24.17.12; 
A1.1.10; 2.9.1 

(731) Công ty cổ phần hệ thống cờ 

vua sáng tạo CCS  (VN) 

Số 22, đường Châu Văn Liêm, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc 
giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức các chương trình đào tạo, phát triển 
trẻ em. 

 

 
(210) 4-2014-24596 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Đức Minh  (VN) 

Thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện 
Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; cà ra vát; thắt lưng quần áo (dây nịt). 
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(210) 4-2014-24597 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Tuấn ¤ 

TÔ  (VN) 

C15 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện và phụ tùng xe ô tô, phụ kiện trang trí xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2014-24598 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VINGIN  (VN)

29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Quyết 
Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng. 

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  

 

Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt 
(ướt), mứt quả; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường (ăn), gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; 
bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn; mật ong, nước mật 
đường; men, bột nở; gia vị; kem lạnh. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; nước uống 
hoa quả và nước ép hoa quả; xirô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2014-24599 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VINGIN   (VN)

29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Quyết 
Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng.  

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh.   
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Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt 
(ướt), mứt quả; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường ăn, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; 
bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn; mật ong, nước mật 
đường; men, bột nở; gia vị; kem lạnh.  

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; nước uống 
hoa quả và nước ép hoa quả; xirô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).   
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2014-24600 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 
dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  

 
 

(210) 4-2014-24601 (220) 13.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.4; 3.7.20; 3.7.10; 3.7.16 

(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ, vàng, xanh 
cốm, cam. 

(731) Công ty TNHH quốc tế Gia Phú  

(VN) 

114/4/7 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-24602 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.4; 3.7.20; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH quốc tế Gia Phú  

(VN) 

114/4/7 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-24603 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A25.1.19; 26.1.1; 4.5.1; 25.1.5 
(731) Nguyễn Danh Bình  (VN) 

Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-24604 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 1.15.3 
(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Thiên Long Thuần Yến  

(VN) 

Khu công nghiệp Mỹ Đồng, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ cho máy móc; máy bơm.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1158 

(210) 4-2014-24605 (220) 13.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.1.25; 5.7.1; A25.1.10; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH JANGALA  (VN)

Thôn 4, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, 
tỉnh Lâm Đồng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao.  
 

 
(210) 4-2014-24606 (220) 13.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.3.1; 3.1.1; 3.9.1; 24.1.1 

(731) HOE INTERNATIONAL LTD.   (TW) 
7F., No.151, Zhouzi St., Neihu Dist., 
Taipei City 11493, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị [có cồn]; rượu brandi (rượu mạnh); rượu 
mạnh [đồ uống]; rượu uýt ki; rượu vang.  

 

 
(210) 4-2014-24608 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2014-24609 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt   (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-24610 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.3; 26.1.2 
(591) Trắng, cam, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần GREENFEED 

Việt Nam  (VN) 

Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, thịt gà, thịt gia cầm, trứng. 
 
 

(210) 4-2014-24612 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yoga Gia Phúc  

(VN) 

174/42 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ (phòng tập yoga). 
 

 
(210) 4-2014-24613 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.1.2; 25.5.25; A2.3.16; 2.3.8
(731) Công ty TNHH Yoga Gia Phúc  

(VN) 

174/42 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (phòng tập yoga).  
 

 
(210) 4-2014-24615 (220) 13.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.3.16; 24.9.1; 5.7.24; 5.9.24; 26.4.9 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, hồng, ghi xám, 
cam, nâu, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH Hoàng Nông 

Phúc  (VN) 

Lô D1, khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân 
Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-24616 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) DENTAL IMAGING TECHNOLOGIES 
CORPORATION   (US) 
1910 North Penn Road, Hatfield PA 
19440, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng và phần mềm máy tính để ghi lại hình ảnh nha khoa và y tế, và để 
gắn vào và điều khiển thiết bị tia X; phần mềm ứng dụng máy tính cho máy tính cá nhân, 
máy tính xách tay, điện thoại di động và máy tính bảng để lấy, xem và chia sẻ dữ liệu ghi 
hình ảnh nha khoa và chẩn đoán tia X nha khoa; phần mềm máy tính liên quan đến 
phương pháp và kỹ thuật ghi hình ảnh để chẩn đoán, lập phác đồ và điều trị nha khoa và y 
tế.  

 

Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán tia X nha khoa và y tế, thiết bị ghi lại hình ảnh nha khoa và 
y tế; bộ xử lý phim tia X nha khoa và y tế; thiết bị ghi hình ảnh quang tuyến nha khoa và 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24617 (220) 13.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.7.6 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lục, vàng, trắng. 
(731) THAILAND KNITTING FACTORY 

CO., LTD.   (TH) 
34 Soi Kluaynamthai, Sukhumvit Road, 
Phakhanong, Bangkok 10110, Thailand  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo thun, áo phông, áo dệt kim ngắn tay (T-
shirt); áo ba lỗ, áo may ô; quần đùi, quần lót.  

 

 
(210) 4-2014-24618 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.6; A3.7.24; A26.11.12; 26.2.7 
(731) THAILAND KNITTING FACTORY 

CO., LTD.   (TH) 
34 Soi Kluaynamthai, Sukhumvit Road, 
Phakhanong, Bangkok 10110, Thailand  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo thun, áo phông, áo dệt kim ngắn tay (T-
shirt); áo ba lỗ, áo may ô; quần đùi, quần lót.  

 

 
(210) 4-2014-24619 (220) 13.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.7.6; A3.7.24 

(591) Xanh dương, xanh rêu, đỏ, trắng. 
(731) THAILAND KNITTING FACTORY 

CO., LTD.   (TH) 
34 Soi Kluaynamthai, Sukhumvit Road, 
Phakhanong, Bangkok 10110, Thailand  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo thun, áo phông, áo dệt kim ngắn tay (T-
shirt); áo ba lỗ, áo may ô; quần đùi, quần lót.  

 

 
(210) 4-2014-24626 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Chiến Công  (VN)

P6 nhà 31 Nguyễn Thiệp, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; ba lô; va li; ví đựng tiền; ví đựng danh thiếp. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; ca vát; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục). 
 
 

(210) 4-2014-24627 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Trần Đào Anh Vũ   (VN) 

178/15 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-24629 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thành Linh Phú 

Thọ   (VN) 

Khu 6, xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
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(210) 4-2014-24631 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Minh 

Anh 1  (VN) 

Số 15, tổ 7, ấp Xóm Gốc, xã Long An, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men. 
 

 
(210) 4-2014-24633 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; 3.5.15; A3.5.24 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Huy Vinh  (VN) 

486 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại như cửa tự động, cửa cuốn, cửa kéo, cửa thủy lực; 
các loại phụ kiện kèm theo cửa bằng kim loại như trục cửa, bản lề cửa. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại cửa bằng kim loại như cửa tự động, cửa cuốn, cửa kéo, cửa 
thủy lực; các loại phụ kiện kèm theo cửa bằng kim loại như mô tơ điện, bình lưu điện, 
thiết bị điều khiển từ xa, bộ tạm dừng, trục cửa, bản lề cửa; vật liệu xây dựng và đồ trang 
trí nội thất bằng gỗ như ván sàn, xà gồ, đòn tay, tủ, bàn, ghế, kệ sách. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các loại cửa bằng kim loại như cửa tự động, cửa cuốn, cửa 
kéo, cửa thủy lực cho các công trình công nghiệp và dân dụng; lắp đặt trang thiết bị và 
hoàn thiện công trình xây dựng như lắp đặt tổng đài điện thoại, hệ thống mạng viễn thông, 
truyền thông, hệ thống điện lạnh, điện dân dụng và công nghiệp, hệ thống cấp - thoát 
nước, hệ thống lò sưởi, điều hoà không khí và thông gió, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, 
thiết bị chống sét, thiết bị quan sát (giám sát) và thiết bị báo trộm. 

 
 

(210) 4-2014-24634 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phương Trang  (VN) 

Số 160, phố Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2014-24636 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 18.3.21; 18.3.23; 
18.3.2; 26.1.1 

(591) Vàng nâu, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoàng Đế Du Thuyền  (VN) 

Tổ 2, khu 2, Vườn Đào, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận chuyển.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, dịch vụ tiêu khiển trên du thuyền (không bao gồm các dịch vụ: 
karaoke); dịch vụ tư vấn giáo dục, dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ võ 
thuật, bóng đá, tennis. 

 

 
(210) 4-2014-24637 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và đầu tư Thịnh 

Phát  (VN) 

Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các hàng hóa cơ khí, kim loại và các hàng hóa từ kim loại, các loại 

khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, composite và các hàng hóa làm từ composite, nhựa và các 
hàng hóa làm từ nhựa, giấy, các tông, chất dẻo và các hàng hóa làm từ chất dẻo, cao su và 
các hàng hóa làm từ cao su, amiăng, mi ca, thủy tinh và các hàng hóa từ thủy tinh, đồ 
gốm, đồ sành, đồ sứ, gỗ và các hàng hóa từ gỗ, đồ nội thất dùng cho gia đình, trường học, 
đồ dùng văn phòng, văn phòng phẩm, đồ dùng dùng trong giảng dạy và học tập, đồ chơi, 
thiết bị và dụng cụ thể thao, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng, máy móc; kinh 
doanh siêu thị cụ thể là: mua bán các loại trái cây tươi, nước ép trái cây tươi, trái cây sấy 
khô, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, rượu, bia, nước giải khát, các sản phẩm thực phẩm, 
quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, đồ gia dụng, hàng điện tử, hàng điện máy cụ thể là: 
nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, quạt điện, 
máy xay hoa quả, máy ép hoa quả, bát, đĩa, đũa, thìa, nồi, chảo, bình đun nước siêu tốc, 
cốc chén, máy sấy tóc, bàn là, máy khử độc thực phẩm, máy hút mùi, máy hút bụi, đèn, 
bình tắm nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, tủ làm đông, tủ làm mát thực phẩm, lò vi 
sóng, thiết bị phân phối nước nóng và lạnh, máy sấy quần áo, tivi và phụ kiện kèm theo, 
đầu đọc đĩa DVD và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, đài và phụ kiện kèm 
theo, mỹ phẩm, nước hoa, bột giặt, chất tẩy rửa, vệ sinh, văn phòng phẩm, dụng cụ thể 
dục, đồ chơi, đồ uống, giấy vệ sinh và dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp 
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chí phục vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh (không bao 
gồm kinh doanh các mặt hàng như dược phẩm, vàng bạc đá quý, bột sắn dây, tinh dầu, 
nhiên liệu, gas, khí đốt, thức ăn cho gia súc). 

 

 
(210) 4-2014-24638 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh ngọc thạch, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH KAWADA Việt 

Nam  (VN) 

Số 10 ngõ 172/46/44, đường Âu Cơ, 
phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho phương tiện giao thông 

trên bộ; khung xe đạp; vỏ xe cộ. 
 

 
(210) 4-2014-24640 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.6; A5.1.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thịnh Hòa  (VN) 

GB6-GB7 đường Nguyễn Giản Thanh, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2014-24641 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; A9.7.19; 4.5.3 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu STDD Việt Nam  (VN) 

Phòng 602, Nơ 9 khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện; máy sấy tóc; thiết bị sưởi ấm bằng đíện; ấm đun nước bằng điện; bộ 

đồ cho bồn tắm; thiết bị nướng. 
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(210) 4-2014-24643 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.4.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, vàng. 
(731) Công ty TNHH mô tô Kiều 

Hoàng Hải  (VN) 

Số 9, tổ 23 đường Hùng Vương, phường 
Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sơn, phụ liệu ngành sơn, bột trét tường, vôi nước, màu các 

loại. 
 

 
(210) 4-2014-24644 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.17.11; 4.3.3; 3.9.16; 3.9.1 
(731) Công ty TNHH Xây dựng và 

Hải sản An toàn  (VN) 

11 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Cá đã róc xương và lạng, cá [không còn sống], sò hến; tôm cua [không còn 

sống], cá ngừ, thức ăn làm từ cá, cá đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2014-24645 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A25.7.21; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nước sạch Số 2 Hà Nội  (VN) 

Đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước giải khát; đồ uống không cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán (cung cấp) nước giải khát, đồ uống không cồn, nước khoáng. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí, giám sát thi 
công hệ thống cấp thoát nước. 
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Nhóm 39: Cung cấp nước sạch (nước sinh hoạt); kho bãi và lưu giữ hàng hoá.  
 

Nhóm 40: Xử lý nước.  
 

Nhóm 42: Khảo sát địa chất; trắc địa công trình. 
 

 
(210) 4-2014-24646 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A25.7.21; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh dương, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nước sạch Số 2 Hà Nội   (VN) 

Đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước giải khát; đồ uống không cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán (cung cấp) nước giải khát, đồ uống không cồn, nước khoáng. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; giám sát thi 
công hệ thống cấp thoát nước. 

 
Nhóm 39: Cung cấp nước sạch (nước sinh hoạt); kho bãi và lưu giữ hàng hoá. 

 
Nhóm 40: Xử lý nước. 

 
Nhóm 42: Khảo sát địa chất; trắc địa công trình. 

 

 
(210) 4-2014-24647 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.8 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thuốc thú y H.E.R.O  (VN) 

ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi khuẩn dùng cho y tế và thú y, chế 

phẩm sinh học dùng cho muc đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y, tác 
nhân hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chủng vi sinh dùng cho mục đích y tế và 
thú y. 

 
Nhóm 31: Chất phụ gia dinh dưỡng dùng cho thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục 
đích y tế); thức ăn bổ sung dùng cho động vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho thủy sản; 
thức ăn cho động vật; gia vị dùng cho thức ăn của động vật. 
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(210) 4-2014-24648 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thuốc thú y H.E.R.O  (VN) 

ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Chất phụ gia dinh dưỡng dùng cho thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục 

đích y tế); thức ăn bổ sung dùng cho động vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho thủy sản; 
thức ăn cho động vật; gia vị dùng cho thức ăn của động vật. 

 

 
(210) 4-2014-24651 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thuốc thú y H.E.R.O    (VN) 

ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi khuẩn dùng cho y tế và thú y; chế 

phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y; tác 
nhân hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chủng vi sinh dùng cho mục đích y tế và 
thú y.  

 

 
(210) 4-2014-24652 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thuốc thú y H.E.R.O    (VN) 

ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi khuẩn dùng cho y tế và thú y; chế 

phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y; tác 
nhân hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chủng vi sinh dùng cho mục đích y tế và 
thú y.  

 

 
(210) 4-2014-24653 (220) 14.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A26.11.8; 26.1.1 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thuốc thú y H.E.R.O    (VN) 

ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   
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(511)   Nhóm 31: Chất phụ gia dinh dưỡng dùng cho thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục 
đích y tế); thức ăn bổ sung dùng cho động vật; thức ăn cho gia súc, thức ăn cho thủy sản, 
thức ăn cho động vật; gia vị dùng cho thức ăn của động vật.  

 

 
(210) 4-2014-24654 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.8 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thuốc thú y H.E.R.O    (VN) 

ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

 

(511)   Nhóm 31: Chất phụ gia dinh dưỡng dùng cho thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục 
đích y tế); thức ăn bổ sung dùng cho động vật; thức ăn cho gia súc, thức ăn cho thủy sản, 
thức ăn cho động vật; gia vị dùng cho thức ăn của động vật.  

 

 
(210) 4-2014-24655 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.3; 4.5.2; A11.3.7; 2.9.8; 1.15.21 
(591) Đỏ, da cam, vàng. 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền, bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 
mì sợi, mì ống; bánh phở, bún. 

 

 
(210) 4-2014-24656 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.8; A11.3.7; 1.15.21 
(591) Đỏ, da cam, vàng. 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền, bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 
mì sợi, mì ống; bánh phở, bún. 
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(210) 4-2014-24657 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần ADELCO  (VN)

Xóm 4 xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn thuộc nhóm này, véc ni. 

 

 
(210) 4-2014-24658 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại SUMO Việt Nam  

(VN) 

Số nhà 26, ngõ 164/85 Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Sản phẩm thiết bị vệ sinh gồm: hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; vòi 

hoa sen; bồn rửa và chậu rửa gắn cố định; van, vòi khoá cho ống nước; chậu rửa tay, bồn 
rửa tay (thiết bị vệ sinh cố định).  

 

 
(210) 4-2014-24660 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.2.7 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hoàng Tuấn Phát  (VN) 

57A đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật. 

 

 
(210) 4-2014-24661 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hoàng Tuấn Phát  (VN) 

57A đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật. 
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(210) 4-2014-24662 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Trắng, cam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Hợp Điểm  (VN)

34/1A Trần Khánh Dư, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giảng dạy, đào tạo; tổ chức và điều khiển 

hội thảo; dịch vụ thông tin lĩnh vực giáo dục; xuất bản ấn phẩm (không bao gồm ấn phẩm 
quảng cáo); dịch vụ dịch thuật.  

 

 
(210) 4-2014-24663 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần APPOLLO   (VN)

461 Cộng Hoà, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; nước hoa; dầu gội đầu; dầu xả tóc; nước giặt quần áo.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-24664 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) Công ty cổ phần APPOLLO   (VN)

461 Cộng Hoà, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; nước hoa; dầu gội đầu; dầu xả tóc; nước giặt quần áo.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
210) 4-2014-24665 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) Công ty cổ phần APPOLLO   (VN)

461 Cộng Hoà, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; nước hoa; dầu gội đầu; dầu xả tóc; nước giặt quần áo.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-24666 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, nâu, vàng đậm, vàng nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Hồng 

Hải   (VN) 

Gian TA 65 số 38 đường Nguyễn Huệ, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quà lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, đá quỹ mỹ nghệ, trang sức bằng đá 
thiên nhiên.  

 

 
(210) 4-2014-24667 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) DELIGATE GLOW ALABASTER CO., 

LTD.   (TW) 
No.250, Xingda Rd., West Dist., Chiayi 
City 600, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; dầu cho mục đích mỹ phẩm; 
kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; nước dưỡng 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel chuốt lông mi; phấn trang điểm, bút chì kẻ lông mày. 

 
 

(210) 4-2014-24668 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 1.15.23; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh tím, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH vật liệu Bách 

Khoa   (VN) 

Số 2 Trần Đại Nghĩa, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Đá nước. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng bình, đóng chai.  
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(210) 4-2014-24669 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn C.A.T  (VN) 

Số nhà 26, tổ 18C, tập thể Không Quân, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24670 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn C.A.T    (VN) 

Số nhà 26, tổ 18C, tập thể Không Quân, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24671 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-24672 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây    (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24673 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

3/2   (VN) 

10 Công trường Quốc tế, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-24674 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Cường Phú   (VN) 

Số 30B, ngõ 477, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-24675 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 8.7.5; 5.7.1; 5.9.21 
(591) Vàng, trắng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, 

tím, cam. 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2014-24676 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 8.7.5; 5.7.1; 5.9.21 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, 

tím, cam. 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2014-24677 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.4.2 
(591) Đỏ sẫm. 
(731) Công ty TNHH MBS LOGISTICS 

Việt Nam  (VN) 

Lầu 4, tòa nhà River View, số 7A, đường 
Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới vận tải; 
vận chuyển hàng hóa; thuê phương tiện vận tải; vận tải đường biển; dịch vụ bốc dỡ; dịch 
vụ cho thuê kho chứa hàng; môi giới hàng hải. 
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(210) 4-2014-24679 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.1; 1.5.1; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần một thành 

viên Giải Pháp TNET  (VN) 

Lô 25 B2.8 đường Phần Lăng 16, phường 
Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2014-24682 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vinabook  (VN) 

35 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy đo khí dung, máy đo 
sinh hóa, máy đo huyết học, máy siêu âm, máy x-quang, máy đo điện tâm đồ, tất (vớ) y 
khoa, xe lăn, túi hấp tiệt trùng, găng tay, hóa chất xét nghiệm, sách khoa học kỹ thuật, 
sách y khoa.  

 
 

(210) 4-2014-24686 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vivabeauty  (VN) 

Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đỉnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân cho người. 
 
 

(210) 4-2014-24687 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vivabeauty   (VN) 

Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đỉnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Thực phẩm chức năng dùng để làm đẹp da mặt.  
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(210) 4-2014-24689 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.3.11; A5.3.13; 3.2.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm và đầu tư FOCOCEV  

(VN) 

Số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 
 

 
(210) 4-2014-24690 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) ; A5.1.7; A6.3.3; 6.6.2 
(591) Vàng, trắng, nâu, xanh da trời, xanh, 

cam, xanh lá mạ, vàng xanh, xanh ngọc, 
xanh biển. 

(731) Công ty TNHH phát triển phần 

mềm VNG  (VN) 

Tầng 14, số 182 Lê Đại Hành, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim, không phải phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền 
hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa điểm và 
các nguôn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương tiện tra 
cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách hàng về 
các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các liên kết 
web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một website và 
liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2014-24691 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.4.1 
(591) Đen, vàng, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ nhà hàng Bảo Quân  

(VN) 

18/16 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-24694 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ. 
(731) Hoàng Thị Thiệp  (VN) 

Số nhà 034, phố Sơn Tùng, phường Cốc 
Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống cho khách du 
lịch, cụ thể là: đá quý, tranh đá quý, hàng làm bằng mây tre đan. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước; vận chuyển khách 
du lịch; dịch vụ du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; hướng dẫn du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; biệt thự, nhà khách, nhà nghỉ (dịch vụ lưu trú tạm thời); nhà 
hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  

 

 
(210) 4-2014-24695 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen. 
(731) Hoàng Thị Thiệp   (VN) 

Số nhà 034, phố Sơn Tùng, phường Cốc 
Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống cho khách du 
lịch, cụ thể là: đá quý, tranh đá quý, hàng làm bằng mây tre đan.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước; vận chuyển khách 
du lịch; dịch vụ du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; hướng dẫn du lịch.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; biệt thự, nhà khách, nhà nghỉ (dịch vụ lưu trú tạm thời); nhà 
hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
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(210) 4-2014-24698 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6; 24.15.21; 

26.3.3 

(591) Xám, đỏ. 

(731) Công ty TNHH trang trí nội 

thất thương mại xây dựng ¸ 

Châu  (VN) 

39A đường 81, phường Tân Quy, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị điện gia dụng, thiết 

bị công nghiệp, linh kiện điện tử viễn thông, thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị ngành 

điện lạnh, phụ tùng ngành điện lạnh. 
 

 
(210) 4-2014-24699 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh, xám. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Lê Sương  

(VN) 

SF10-1 Cảnh Viên 1, phố Tiểu Nam, Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 07, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cơ sở lưu trú tạm 

thời (khách sạn, nhà trọ). 
 

 
(210) 4-2014-24700 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh lá mạ, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần chế biến tinh 

bột sắn An Thái  (VN) 

Thôn An Thái, xã Cam Tuyền, huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn.  
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(210) 4-2014-24701 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 2.5.1; 2.5.2; A2.5.24 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá mạ, cam, xám, 

vàng, tím. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm sạch Ngọc Bích  

(VN) 

Số 10, đường 22, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh 
(snack) trên cơ sở gạo; sản phẩm làm từ ngũ cốc trên cơ sở thái lát và sấy khô (cereal food 
chips). 

 

 
(210) 4-2014-24702 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Hồng Hải Sài Gòn  (VN) 

119 Phan Anh, khu phố 2, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vòi nước, chậu rửa, bàn cầu, phòng tắm kính, bồn tắm, phụ kiện 
phòng tắm.  

 

 
(210) 4-2014-24703 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Hồng Hải Sài Gòn  (VN) 

119 Phan Anh, khu phố 2, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vòi nước, chậu rửa, bàn cầu, phòng tắm kính, bồn tắm, phụ kiện 
phòng tắm.  

 

 
(210) 4-2014-24704 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Minh Sao  (VN) 

962A, tỉnh lộ 10, khu phố 7, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 25: Hàng thời trang may sẵn; quần áo; váy; quần áo bơi; quần áo thể dục.  
 

 
(210) 4-2014-24705 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 4.5.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 
(731) Ngô Minh Châu  (VN) 

Thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-24706 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.9.3; A5.11.2; 25.3.1; A25.3.11 
(591) Xanh da trời. 
(731) MARNA INC.   (JP) 

1-3-15, Higashi-komagata, Sumida-ku, 
Tokyo 130-0005 Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 

 

(210) 4-2014-24707 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.3.1; A25.3.11; 5.9.3; A5.11.2 
(591) Xanh da trời. 
(731) MARNA INC.    (JP) 

1-3-15, Higashi-komagata, Sumida-ku, 
Tokyo 130-0005 Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng; bông tắm; găng tay để tắm; bàn chải; 

bọt biển dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; giá phơi bát đĩa; 
dụng cụ lọc để chặn rác dùng trong mục đích gia dụng; đồ chứa đựng gia vị; giá giữ đồ có 
gắn núm hút chân không dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ chia chất tẩy rửa; thùng 
rác; vật dụng giữ xà phòng; khăn lau bát đĩa; vải lau; vải để lau sàn nhà.  
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(210) 4-2014-24708 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.9.3; A5.11.2; 25.3.1; A25.3.11 
(591) Xanh da trời. 
(731) MARNA INC.    (JP) 

1-3-15, Higashi-komagata, Sumida-ku, 
Tokyo 130-0005 Japan   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt; khăn tắm; khăn lau cơ thể; vật dụng bằng vải dùng để làm sạch cơ 
thể; khăn quấn tóc; chăn.  

 

 
(210) 4-2014-24709 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Lâm Hưng 

Phát (VN)   (VN) 

D9/11A, quốc lộ 1A, ấp 4, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt hút gió; quạt thông gió; quạt điện; máy điều hòa không khí.  
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy; cụm đĩa xích tiết kiệm xăng dùng cho xe máy.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi xe lắc tay dùng cho trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: quạt hút 
gió, quạt thông gió, quạt điện, máy điều hòa không khí, linh kiện của máy điều hòa không 
khí, phụ tùng xe máy, cụm đĩa xích tiết kiệm xăng dùng cho xe máy, đồ chơi xe lắc tay 
dùng cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2014-24710 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 25.5.25
(591) Xanh lá mạ, xanh da trời, hồng, tím 

hồng, đen. 
(731) Thiều Thị Dung  (VN) 

21 Phan Bội Châu, phường 14, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện gồm: chăm sóc da mặt; làm tóc; làm móng tay; xoa bóp; 
tư vấn thẩm mỹ.  
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(210) 4-2014-24711 (220) 14.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A2.1.16; 2.1.8; 26.1.1; A26.1.24 

(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 

Xóm 18A, xã Cổ Nhuế, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; cà phê đã chế biến; chè (trà); ca cao.  
 
 

(210) 4-2014-24713 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty quản lý hội chợ 

triển lãm và các chợ Đà 

Nẵng  (VN) 

09 Cách mạng tháng 8, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ hộ kinh doanh), cho thuê không gian quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Cho thuê mặt bằng kinh doanh, cho thuê mặt bằng giữ xe đạp, xe máy.  
 
 

(210) 4-2014-24714 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty quản lý hội chợ 

triển lãm và các chợ Đà 

Nẵng   (VN) 

09 Cách mạng tháng 8, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ hộ kinh doanh); cho thuê không gian quảng cáo.   
 

Nhóm 36: Cho thuê mặt bằng kinh doanh, cho thuê mặt bằng giữ xe đạp, xe máy.  
 
 

(210) 4-2014-24715 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty quản lý hội chợ 

triển lãm và các chợ Đà 

Nẵng  (VN) 

09 Cách mạng tháng 8, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ hộ kinh doanh); cho thuê không gian quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Cho thuê mặt bằng kinh doanh, cho thuê mặt bằng giữ xe đạp, xe máy.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1183 

(210) 4-2014-24716 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty quản lý hội chợ 

triển lãm và các chợ Đà 

Nẵng   (VN) 

09 Cách mạng tháng 8, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ hộ kinh doanh), cho thuê không gian quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Cho thuê mặt bằng kinh doanh, cho thuê mặt bằng giũ xe đạp, xe máy.  
 

 
(210) 4-2014-24717 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) PT.NISSIN BISCUIT INDONESIA   (ID) 
JL.Raya Semarang-Salatiga Km 23 Desa 
Gedanganak-Ungaran Semarang-
Indonesia  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh qui (cookies); bánh snack; bánh quy (biscuits); bánh xốp; kẹo; bánh 
nướng; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy giòn; mỳ sợi.  

 

 
(210) 4-2014-24718 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) PT.NISSIN BISCUIT INDONESIA   (ID) 
JL.Raya Semarang-Salatiga Km 23 Desa 
Gedanganak-Ungaran Semarang-
Indonesia  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh qui (cookies); bánh snack; bánh quy (biscuits); bánh xốp; kẹo; bánh 
nướng; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy giòn; mỳ sợi.  

 

 
(210) 4-2014-24719 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) PT.NISSIN BISCUIT INDONESIA   (ID) 
JL.Raya Semarang-Salatiga Km 23 Desa 
Gedanganak-Ungaran Semarang-
Indonesia  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh qui (cookies); bánh snack; bánh quy (biscuits); bánh xốp; kẹo; bánh 
nướng; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy giòn; mỳ sợi.  
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(210) 4-2014-24720 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) PT.NISSIN BISCUIT INDONESIA   (ID) 
JL.Raya Semarang-Salatiga Km 23 Desa 
Gedanganak-Ungaran Semarang-
Indonesia   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh qui (cookies); bánh snack; bánh quy (biscuits); bánh xốp; kẹo; bánh 
nướng; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy giòn; mỳ sợi. 

 

 
(210) 4-2014-24721 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) PT.NISSIN BISCUIT INDONESIA   (ID) 
JL.Raya Semarang-Salatiga Km 23 Desa 
Gedanganak-Ungaran Semarang-
Indonesia   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh qui (cookies); bánh snack, bánh quy (biscuits); bánh xốp; kẹo; bánh 
nướng; bánh kẹo; bánh ngọt, bánh mỳ; bánh quy giòn; mỳ sợi.  

 

 
(210) 4-2014-24722 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) PT.NISSIN BISCUIT INDONESIA   (ID) 
JL.Raya Semarang-Salatiga Km 23 Desa 
Gedanganak-Ungaran Semarang-
Indonesia   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh qui (cookies); bánh snack; bánh quy (biscuits); bánh xốp; kẹo; bánh 
nướng; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ, bánh quy giòn; mỳ sợi.  

 

 
(210) 4-2014-24723 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) PT.NISSIN BISCUIT INDONESIA   (ID) 
JL.Raya Semarang-Salatiga Km 23 Desa 
Gedanganak-Ungaran Semarang-
Indonesia   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh qui (cookies); bánh snack; bánh quy (biscuits); bánh xốp; kẹo; bánh 
nướng; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy giòn; mỳ sợi. 
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(210) 4-2014-24724 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) PT.NISSIN BISCUIT INDONESIA   (ID) 
JL.Raya Semarang-Salatiga Km 23 Desa 
Gedanganak-Ungaran Semarang-
Indonesia   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh qui (cookies); bánh snack; bánh quy (biscuits); bánh xốp; kẹo; bánh 
nướng; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy giòn; mỳ sợi. 

 

 
(210) 4-2014-24725 (220) 14.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 2.1.1; 2.1.9 

(591) Đen, đỏ, trắng, xanh dương, vàng, da 
cam, nâu. 

(731) PT.NISSIN BISCUIT INDONESIA   (ID) 
JL.Raya Semarang-Salatiga Km 23 Desa 
Gedanganak-Ungaran Semarang-
Indonesia 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh qui (cookies), bánh snack; bánh quy (biscuits); bánh xốp; kẹo, bánh 
nướng; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ, bánh quy giòn; mỳ sợi. 

 

 
(210) 4-2014-24726 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Trắng, đen, xanh ngọc. 
(731) LIXIL CORPORATION  (JP) 

1-1, Ojima 2-Chome, Koto-ku, Tokyo, 
Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Khung kính trượt bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; vật liệu bằng kim 
loại dùng cho công trình xây dựng hoặc xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-24728 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa không dùng 
trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; chế phẩm đánh 
bóng; tinh dầu; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm sạch; chất khử mùi dùng 
cho người hoặc động vật; chất màu dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm rụng lông; 
chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; 
hương, nhang; kem đánh giày; chế phẩm chống tắc đường ống nước thải; chất hoá học 
làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ]; chế 
phẩm để giặt; chế phẩm trang điểm. 

 
 

(210) 4-2014-24729 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); mỹ phẩm; chế phẩm tắm rửa cơ 
thể; xà phòng dạng bánh (thanh). 

 
 

(210) 4-2014-24731 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.6; A26.4.24; A25.3.13 
(731) KUKJE CONFECTIONERY CO., LTD.  

(KR) 
644-3, Gak-ri, Ochang-eup, Cheongwon-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Thạch trái cây (dạng kẹo bánh); bánh kẹo; kẹo nuga (là một loại kẹo mút làm 
từ quả bồ đào, có tên latinh là nucatus); kẹo viên (kẹo bánh); kẹo mút; bánh quy mạch 
nha; kẹo bạc hà; bánh quy bơ; bánh quy tròn mặn; kẹo; bánh kẹo đường; kẹo caramen 
cứng bọc đường; bánh kẹo ở dạng thạch; kẹo socola; kẹo caramen; đường phèn; bánh quy 
ngọt; bánh quy giòn. 

 
 

(210) 4-2014-24732 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) KUKJE CONFECTIONERY CO., LTD.  

(KR) 
644-3, Gak-ri, Ochang-eup, Cheongwon-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Thạch trái cây (dạng kẹo bánh); bánh kẹo; kẹo nuga (là một loại kẹo mút làm 

từ quả bồ đào, có tên latinh là nucatus); kẹo viên (kẹo bánh); kẹo mứt; bánh quy mạch 

nha; kẹo bạc hà; bánh quy bơ; bánh quy tròn mặn; kẹo; bánh kẹo đường; kẹo caramen 

cứng bọc đường; bánh kẹo ở dạng thạch; kẹo socola; kẹo caramen; đường phèn; bánh quy 

ngọt; bánh quy giòn. 
 

 
(210) 4-2014-24733 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(731) Lê Thùy Diễm  (VN) 

Số 29 ngõ 276, tổ 11, phố Đại Từ, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm; thực phẩm chức năng; dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2014-24734 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Trần Phát   (VN) 

Số 21 ngõ 95 đường Bạch Đằng, phường 

Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in phun màu. 
 

 
(210) 4-2014-24735 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 1.15.15; 20.7.1; A6.19.9; 19.11.4; 

A19.11.11 

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  

(VN) 

41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-24736 (220) 14.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 18.1.5 

(591) Nâu, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 

01 Lương Thế Vinh, phường 3, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê lưu động; quán giải khát; quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán 
rượu (bar). 

 

 
(210) 4-2014-24737 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần HaCo Việt 

Nam  (VN) 

Số nhà 62C, làng Vạn Phúc Thượng, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước trong nhà; sơn nước ngoài nhà. 
 

 
(210) 4-2014-24738 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

di động  (VN) 

Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; thông tin về giải trí tiêu khiển; dịch vụ xổ số. 
 
 

(210) 4-2014-24739 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15; 2.9.1 
(591) Lam sẫm, xanh lơ nhạt. 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây lắp 

và thương mại Sơn Anh  (VN) 

Số 4, TT4, khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 
bơm, máy bơm nước chạy điện. 

 

 
(210) 4-2014-24740 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dvmotor  

(VN) 

18 đường Giải Phóng, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; động cơ xe máy; khung xe máy; yên xe máy. 

 

 
(210) 4-2014-24741 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 

và tổ chức sự kiện May  (VN) 

Số 2521 đường Lý Chính Thắng, phường 
9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Chụp ảnh nghệ thuật; quay phim nghệ thuật; dịch vụ ảnh kỹ thuật số; dịch vụ 

trường quay; cho thuê đồ trang trí sân khấu. 
 

Nhóm 43: Căng tin; nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; cắm hoa. 
 

Nhóm 45: Cho thuê áo cưới; cho thuê quần áo lễ hội; tư vấn và tổ chức nghi lễ tiệc cưới; 
tổ chức lễ ăn hỏi; dịch vụ hôn lễ. 

 

 
(210) 4-2014-24742 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A18.1.8; A18.1.9; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xám, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH vận tải du lịch 

Phi Hùng  (VN) 

33/5 đường số 8, khu phố 1, phường Linh 
Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; vận chuyển hành 

khách; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
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(210) 4-2014-24743 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh lục nhạt, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại

và đầu tư Đoàn Gia  (VN) 

Số 318 Nguyễn Văn Cừ, tổ 18, phường 
Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; tấm panen 
xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Kính xây dựng; gỗ xây dựng; cửa không bằng kim loại; vách ngăn không bằng 
kim loại; cửa sổ không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-24744 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; A1.1.10; 1.15.15; 2.9.1 
(591) Vàng, đỏ, da cam. 
(731) Công ty cổ phần Dầu cá Châu 

¸  (VN) 

Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã Bình 
Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

 
(210) 4-2014-24746 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 24.17.5 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, đen, xanh lục.
(731) Công ty TNHH Việt Thắng Lợi  

(VN) 

Nhà số 1518 chung cư Vũng Tàu 
Seaview 1, trung tâm đô thị Chí Linh, 
phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 30: Các loại trà; trà sữa các loại. 
 

Nhóm 32: Bia các loại, nước ngọt, nước giải khát. 
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc hóa chất; mua bán thuốc hoá chất sử dụng trong thuỷ sản; mua 
bán phân bón khoáng chất trong nông nghiệp và thủy sản. 
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(210) 4-2014-24747 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 1.15.24 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Đội Quản lý và Khai thác yến  

(VN) 

53 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào các loại. 
 

 
(210) 4-2014-24749 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh da trời, xanh ngọc, đen. 
(731) Hãng thuốc Thể thao  (VN)

69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-24750 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.7.25 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hãng thuốc thể thao   (VN)

69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2014-24751 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hãng thuốc thể thao   (VN)

69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y.  
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(210) 4-2014-24752 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hãng thuốc Thể Thao   (VN)

69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2014-24753 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.13.25; A19.13.21
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 

đầu tư Hùng Thế  (VN) 

48C Nghĩa Phát, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Que test thử thai - đường huyết, bao cao su. 
 

 
(210) 4-2014-24754 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH HUA BO TECH 

Việt Nam  (VN) 

Lô CN 5, khu công nghiệp Thạch Thất - 
Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khuôn đúc bằng kim loại, thùng bằng kim loại; khuôn kim loại [dùng cho 
xưởng đúc]; vòi của thùng [bằng kim loại], hòm bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED], hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng, bóng đèn điện; đèn chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; đèn trần. 

 

 
(210) 4-2014-24755 (220) 15.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A5.1.12; A5.1.7; 1.15.24 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 
dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ, trắng, nâu

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trường Sa  (VN) 

20 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ cá. 
 

Nhóm 31: Tôm hùm (còn sống), tôm nước ngọt. 
 

Nhóm 40: Làm đông lạnh thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-24756 (220) 15.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.4.3; A15.7.2; A14.7.16 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Đỉnh Phong  (VN) 

Số 71, tổ 37, phố Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: lưỡi cưa. 
 

 
(210) 4-2014-24757 (220) 15.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A14.7.16; A15.7.2; 23.1.5; 24.15.1 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Đỉnh Phong  (VN) 

Số 71, tổ 37, phố Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: lưỡi cưa. 
 

 
(210) 4-2014-24758 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại xuất nhập khẩu LUCKY  (VN)

175/3 đường số 2, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-24759 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại xuất nhập khẩu LUCKY  (VN)

175/3 đường số 2, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-24760 (220) 15.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 4.3.3; 25.1.6; A26.11.8 

(591) Đỏ, vàng, cam. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thực 

phẩm Kim Long  (VN) 

849/11 Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2014-24761 (220) 15.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.15.1; 1.5.1; 25.7.20; 1.15.23 

(591) Đen, trắng, xanh nước biển, xanh dương 
đậm. 

(731) Công ty TNHH Hưng Phước Lợi  

(VN) 

5/16 Ngô Quyền, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nhựa, cao su, amiăng, mica); đại lý 
thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

(210) 4-2014-24762 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn và 

chống thấm Việt Nhật  (VN) 

C14/17 ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (sơn nước, sơn dầu, bột trét tuơng); 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng.  

 
 

(210) 4-2014-24763 (220) 15.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh tím, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Trương Thị ánh Hồng  (VN)

Số 68 đường D3, KDC Chánh Nghĩa, thị 
xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; thẩm mỹ viện tóc; chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2014-24764 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xây dựng nội 

thất Việt Mỹ  (VN) 

69/8C Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; đá hoa cương; gạch; gạch 
vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2014-24765 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật số 

Bảo Bảo  (VN) 

Phòng 1901, tòa nhà SaiGon Trade Center, 
số 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ cung cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào máy tính toàn cầu 
( nhà cung cấp dịch vụ); truyền thư tín và hình ảnh bằng máy tính vi tính.  

 

Nhóm 41: Thông tin về lĩnh vực giải trí; dàn dựng buổi biểu diễn; cung cấp địa chỉ đường 
dẫn tới các website khác có các thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, các chương trình âm 
nhạc, video ca nhạc, phỏng vấn người nổi tiếng, chương trình nói chuyện, các chương 
trình ti vi và ảnh của giới nghệ sĩ.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet; cung cấp việc sử dụng 
tạm thời các phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý các thông tin cá nhân 
trực tuyến; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được cho việc chỉ dẫn hình 
ảnh và đường đi.  

 

 
(210) 4-2014-24766 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại xuất nhập khẩu 

Thanh Ngọc  (VN) 

33D đường số 4, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (khoen, chốt, bản lề, đường ray cửa 
tủ, keo dán); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành 
chính các đơn đặt hàng.  
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(210) 4-2014-24767 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19; 2.9.10 
(591) Hồng, nâu đất. 
(731) Công ty TNHH nha khoa Hoa 

Hồng  (VN) 

Lầu 2, Trung tâm thời trang - vàng bạc - 
đá quý Bến Thành, số 30-36 Phan Bội 
Châu, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Chữa răng; dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2014-24768 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng nội 

thất Việt Mỹ  (VN) 

69/8C Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (đá ốp lát, đá nhân tạo, vật liệu xây 

dựng); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ xây, lát; xây dựng bến cảng, 
bến tàu. 

 

 
(210) 4-2014-24769 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 10.3.7; 26.2.7; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Phụng Nam  (VN) 

382-384 Lê Quang Định, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (đèn chiếu sáng, đèn led, đèn trang trí 

nghệ thuật); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng.  
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(210) 4-2014-24770 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 14.9.10; 2.9.1; 25.1.25 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH ILG LANDSCAPE  

(VN) 

Số 34, đường 7, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (cây cảnh, cây ăn quả, cây giống 

nông nghiệp, các sản phẩm lâm nghiệp...), đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bản lẻ; quản lý quá trình đặt 
hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ diệt động vật có hại 
trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp.  

 

 
(210) 4-2014-24771 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, xanh lá mạ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Khánh Hội  (VN) 

585/34/12 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (vật liệu xây dựng, thiết bị nội ngoại 

thất của tủ, kệ, bàn, ghế, gương, kính....), đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt 
hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; Môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn 
phòng (bất động sản).  

 

 
(210) 4-2014-24772 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần phân bón Bò 

Vàng  (VN) 

1025/52A Nguyễn Thiện Thuật, Bình 
Khánh 6, Bình Khánh, thành phố Long 
Xuyên, An Giang 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-24773 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây lắp - dịch vụ

và thương mại Hải Hưng  (VN) 

Số 33 ngách 318/88, phố Ngọc Trì, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Tủ điện; bộ tụ quang, bảng điện; dây dẫn điện; công tắc điện; ổ cắm điện.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp dặt tủ điện, bảng điện.  
 

 
(210) 4-2014-24775 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và sản xuất các sản phẩm 

Thiên Nhiên Việt Nam  (VN) 

Tổ dân phố Đức Diễn- đường Đức Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật; dược 
phẩm; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2014-24776 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.1.8; A2.1.16 
(591) Đen, cam, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại PNC  

(VN) 

74/1 đường Nguyễn Cừ, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 
 

(210) 4-2014-24777 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Bánh Mì Việt  (VN) 

53/1/40 Trần Khánh Dư, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2014-24778 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A18.5.7 

(591) Xanh, vàng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH vận tải du lịch 

dịch vụ thương mại Phú Thịnh  

(VN) 

305 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa, quốc tế; đại lý vé máy bay; cho thuê xe du lịch; dịch vụ vận tải 

hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2014-24779 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH vận tải du lịch 

dịch vụ thương mại Phú Thịnh  

(VN) 

305 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa, quốc tế; đại lý vé máy bay; cho thuê xe du lịch; dịch vụ vận tải 

hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2014-24780 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.12; 25.5.2 

(591) Đen, đỏ, tím, xanh tím than, xanh da trời, 

xanh lá cây, vàng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mai Thành Giang  (VN) 

Thôn Trù, xã Nam Cường, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: van vòi nước, sen vòi, bệ xí, chậu rửa mặt bằng sứ, bồn tắm, 

ống dẫn cung cấp nước cho các thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2014-24781 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.11.3; A3.6.25 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và truyền thông Thiên Mã  

(VN) 

Số 20A/158 Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web 
cho người khác; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê máy chủ đặt web; cho thuê máy 
chủ đặt trang tin điện tử. 

 

 
(210) 4-2014-24782 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp  (VN) 

Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; vật liệu gói 
có các bọt khí, làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]; giấy vệ sinh; khăn giấy 
để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2014-24783 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.15.15; 24.15.21 
(591) Đỏ, xám, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp  (VN) 

Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng để xức lên cơ thể; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
chăm sóc da; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể; mục đích trang điểm; xà 
phòng; sữa tắm (tất cả dùng cho em bé). 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1201 

Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; bột ăn có sữa cho trẻ em, cụ thể là sữa cho trẻ sơ sinh; 
sữa bột (cho trẻ sơ sinh); bông vô trùng; băng vệ sinh; quần tã trẻ em (tã lót dạng quần). 

 

Nhóm 10: Sản phẩm giữ vệ sinh, cụ thể là núm vú giả cho trẻ em bú bình, núm vú giả của 
bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm, núm vú giả dùng cho trẻ em 
ăn, núm vú giả có van, núm vú giả (tất cả các sản phẩm nói trên thuộc nhóm này), các loại 
máy hút, cụ thể là máy hút sữa, máy vắt sữa ở ngực được vận hành bằng tay hoặc bằng 
điện (thuộc nhóm này); bình sữa cho trẻ em bú; đồ đựng thuốc chuyên dụng. 

 

Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; vật liệu gói 
có các bọt khí, làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]; giấy vệ sinh; khăn giấy 
để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy. 

 

Nhóm 25: Đồ đội đầu; đồ đi ở chân, quần áo, bộ quần áo, tã lót trẻ sơ sinh (quần áo), yếm 
dãi không bằng giấy; mũ. 

 

Nhóm 29: Sữa; sữa đông; sữa giàu anbumin; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản 
phẩm sữa; sữa khuấy; sữa giàu protein; sữa đậu nành (thay thế sữa); nước sữa (chất lỏng 
còn lại sau khi sữa chua đã đông); sữa chua. 

 

 
(210) 4-2014-24784 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đen, da cam. 
(731) Nguyễn Văn Soạn  (VN) 

Số 52, ngõ 73, phố Mễ Trì Thượng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Chậu rửa bát (gắn cố định), đồ lắp ráp cho hệ thống ống nước trong nhà tắm 
như: vòi, hệ thống ống nước trong nhà tắm, vòi hoa sen và van điều chỉnh mực nước.  

 

 
(210) 4-2014-24785 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7; A26.11.9; 26.13.25; 26.11.3 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị xây 

dựng Gia Phan  (VN) 

Lầu 4 Gia Thy Building, 158 - 158A Đào 
Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim thép; phôi thép; ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều 
hòa không khí; nhôm; đồng thiếc; sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm; phụ kiện bằng kim 
loại cho xây dựng; hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy quét vôi; máy trộn bê tông; máy cắt (máy móc); máy cắt; thiết bị để gia 
công cơ khí; máy mài; giàn khoan; máy gia công kim loại; máy đầm; dụng cụ (bộ phận 
của máy); máy hàn điện; máy đóng cọc; thiết bị khoan; thiết bị hàn dùng điện. 
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Nhóm 09: Thiết bị âm thanh báo động; tấm che chống chói mắt; thiết bị nghe nhìn dùng 
cho giảng dạy; thiết bị báo cháy; quần áo bảo hộ chống cháy.  

 

Nhóm 16: Sổ tay; khay công văn; sổ sách kế toán; đồ dùng cho trường học (văn phòng 
phẩm); bảng viết. 

 

Nhóm 19: Vặt liệu lát đường bằng nhựa; lan can; bê tông, gỗ xây dựng; gỗ lát sàn; 
ximăng; gạch; giấy xây dựng; kính xây dựng; đất sét; đá hoa cương; tấm ván sàn gỗ; đá 
nhân tạo; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Tủ đựng; giá sách của thư viện; bàn làm việc; đồ đạc văn phòng; ghế ngồi; bàn; 
đồ đạc trong trường học; tủ có khóa; bàn để máy tính có bánh xe. 

 

Nhóm 35: Cho thuê máy và thiết bị văn phòng; tư vấn quản lý nhân sự; quan hệ công 
chúng; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sữa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê máy 
đào, máy xúc; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần 
cứng máy tính. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; kho hàng hóa; cho thuê kho chứa hàng hóa; vận chuyển 
đường sông; vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); cho thuê chỗ để xe; vận chuyển đồ đạc; 
cho thuê xe cộ; vận tải; môi giới vận tải. 

 
 

(210) 4-2014-24786 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15 
(731) Công ty TNHH Euromade Việt 

Nam  (VN) 

Thôn 3 Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, máy điều hoà nhiệt độ; thiết bị và hệ thống nấu nướng; thiết bị 
và máy đông lạnh; thiết bị lọc nước, máy làm nước uống nóng lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-24788 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.16; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, đen. 
(731) Công ty cổ phần Vita Fruits  

(VN) 

Số 28 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa quả tươi. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1203 

(210) 4-2014-24789 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Vàng cam, vàng cam đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ Trường Xuân  

(VN) 

Số 1B, ngõ 127 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế; yến sào chế 
biến; thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: yến sào, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế 
biến, thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, súp yến); kinh doanh mua bán, xuất nhập 
khẩu, đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá vật liệu và công cụ phục vụ sản xuất, khai thác yến 
sào, chế biến yến sào và dịch vụ nuôi chim yến, cụ thể: thức ăn cho yến, hoá chất dẫn dụ 
chim yến, máy ấp trứng, dụng cụ làm tổ yến, máy sấy, vật liệu xây dựng để xây nhà yến, 
dụng cụ khai thác (thu hoạch) yến, dụng cụ chế biến/sơ chế yến, máy dẫn dụ yến làm tổ, 
dây chuyền máy móc sản xuất các sản phẩm làm từ yến.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến. 
 

 
(210) 4-2014-24790 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Dung Hưng  (VN) 

Số nhà 99, tổ 13, thị trấn Chùa Hang, 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-24791 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.9 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH MeKeLong Việt 

Nam  (VN) 

Đường số 12, KCX Tân Thuận, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước tẩy lồng máy giặt; nước rửa chén; các chất tẩy rửa 
trong gia đình thuộc nhóm 3. 
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(210) 4-2014-24792 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3 
(591) Nâu đỏ, nâu nhạt, vàng, trắng, đỏ, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Dương Thị ái 

Thơ  (VN) 

74 - 76 đường Tú Xương, phường 4, 
thành phố  Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng 
Tàu  

 

(511)   Nhóm 20: Ghế bành gỗ; ghế sofas gỗ; ghế bành mây; ghế sofas mây. 
 

 
(210) 4-2014-24793 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.3.1; A1.3.16 
(731) XIAMEN GLOBAL VIEW SHOES CO., 

LTD.  (CN) 
Room 106, Shopping Mall D, 201 
Lianqianxi Road, Siming District,  
Xiamen, China 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; dép đi trong nhà, giày; dép; giày thể thao; mũ. 
 

 
(210) 4-2014-24794 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tiếp thị giao thông vận tải 

Việt Nam- VIETRAVEL  (VN) 

190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; bảo hiểm du lịch; bảo hiểm sinh mạng; dịch vụ khai thuế hải 
quan; cho thuê văn phòng; cho thuê nhà. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; đặt chỗ các chuyến đi; vận chuyển hành khách; vận 
chuyển hàng hóa; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy); cho thuê phương 
tiện vận chuyển; cho thuê tàu, thuyền; đưa đón khách tại sân bay; cho thuê kho bãi; giao 
nhận và ký gửi hàng hóa; chuyển phát nhanh hàng hóa; đóng kiện và bao gói hàng hóa 
trước khi chuyển đi; đại lý du lịch; xếp hàng vào kho; dịch vụ dỡ hàng hóa; dịch vụ làm 
hộ chiếu và visa; hướng dẫn (hộ tống) khách du lịch; hoạt động du thuyền; dịch vụ cho 
thuê xe taxi tự lái. 
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Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; 
cung cấp thức ăn và đồ uống từ nhà hàng; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ngủ ngắn 
hạn. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ hỗ trợ pháp lý tại sân bay (hỗ trợ thủ tục: hàng không, visa). 

 

 
(210) 4-2014-24795 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tiếp thị giao thông vận tải 

Việt Nam- VIETRAVEL   (VN) 

190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; bảo hiểm du lịch; bảo hiểm sinh mạng; dịch vụ khai thuế hải 

quan; cho thuê văn phòng; cho thuê nhà.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; đặt chỗ các chuyến đi; vận chuyển hành khách; vận 
chuyển hàng hóa; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy); cho thuê phương 
tiện vận chuyển; cho thuê tàu, thuyền; đưa đón khách tại sân bay; cho thuê kho bãi; giao 
nhận và ký gửi hàng hóa; chuyển phát nhanh hàng hóa; đóng kiện và bao gói hàng hóa 
trước khi chuyển đi; đại lý du lịch; xếp hàng vào kho; dịch vụ dỡ hàng hóa; dịch vụ làm 
hộ chiếu và visa; hướng dẫn (hộ tống) khách du lịch; hoạt động du thuyền; dịch vụ cho 
thuê xe taxi tự lái.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; 
cung cấp thức ăn và đồ uống từ nhà hàng; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ngủ ngắn 
hạn.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ hỗ trợ pháp lý tại sân bay (hỗ trợ thủ tục: hàng không, visa). 

 

 
(210) 4-2014-24796 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 10.3.7; 3.7.19; 1.15.15; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh lá, vàng, nâu đỏ, đen, trắng. 
(731) Cơ sở Ngọc Phụng  (VN) 

54/10/6 Đình Nghi Xuân, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
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(210) 4-2014-24797 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

An Quý   (VN) 

54/10/6 Đình Nghi Xuân, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp 

đồng (phục vụ các xuất ăn cho trường học, cho bệnh viện, cho cơ quan, xí nghiệp và đám 
cưới); khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-24798 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.3.3 
(731) GUANGDONG SENSSUN 

WEIGHTING APPARATUS GROUP 
LTD.  (CN) 
Baishawan Industrial Park, Qiwan Road, 
Zhongshan, Guangdong, China 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Cân; máy cân; dụng cụ cân thư tín; thiết bị và dụng cụ để cân; cân ô tô; cân tiểu 

ly; thiết bị chỉ báo định lượng; thiết bị và dụng cụ đo đạc; thiết bị đếm bước chân; nhiệt 
kế, không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-24799 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23; 1.15.24; 
A1.5.3 

(591) Xanh lá, vàng, tím, xám nhạt. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Bích ánh  

(VN) 

15 đường Phú Hòa, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ lao động; giày bảo hộ lao động; nón bảo hộ lao động; ủng bảo 

hộ lao động; găng tay bảo hộ lao động; khẩu trang bảo hộ lao động (tất cả đều nhằm mục 
đích phòng chống tai nạn lao động). 
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(210) 4-2014-24800 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.14; A3.9.24; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, trắng, vàng, nâu, đỏ, 

tím. 
(731) Công ty TNHH thiết bị phụ 

tùng Sao Việt  (VN) 

Số 63, phố Nguyễn Khang, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, dầu nhờn, chất bôi chơn, dầu động cơ nhiên liệu.  

 

 
(210) 4-2014-24801 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn C.A.T   (VN) 

Số nhà 26, tổ 18C, tập thể Không Quân, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24802 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn C.A.T   (VN) 

Số nhà 26, tổ 18C, tập thể Không Quân, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-24803 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn C.A.T   (VN) 

Số nhà 26, tổ 18C, tập thể Không Quân, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-24804 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn C.A.T   (VN) 

Số nhà 26, tổ 18C, tập thể Không Quân, 

phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-24805 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Doãn Văn Quân  (VN) 

Số 16/18/178 Nguyễn Văn Linh, phường 

Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa, mì, miến, bột ngũ cốc, bánh, kẹo.  
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(210) 4-2014-24806 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; 26.1.5; 1.3.1; A1.3.17 
(591) Vàng, da cam, nâu đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và truyền thông đa phương 

tiện VBC   (VN) 

Phòng 1702 CT1 khu đô thị mới Mỹ 
Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24807 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

TM Phương Chi   (VN) 

Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-24808 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh là cây, da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Xuân Mai  (VN) 

Tầng 3, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, môi giới và cho thuê bất động sản.   
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2014-24809 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không đùng cho mục đích sản xuất và mục đlch y tế), chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm làm mềm vải 
(dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn, vết màu; hồ bột để giặt 
là; chế phẩm để giặt quần áo và hàng dệt bằng tay; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để 
làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài; xà phòng; xà phòng làm sáng bóng 
vải, sợi, hàng dệt; chế phẩm để rửa bát đĩa, khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất để 
làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này); phấn thoa thân thể (mỹ phẩm); nước xức tóc và 
nước xức cơ thể; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da dầu và tóc; 
dầu gội đầu, dầu xả và dầu dưỡng tóc (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc tóc để gỡ rối và 
ngăn rối tóc (mỹ phẩm); thuốc đánh răng; chế phẩm chải sạch răng và xúc miệng (không 
dùng cho mục đích y tế); nước xúc miệng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm 
chăm sóc để trang điểm không chứa dược chất; mỹ phẩm làm đẹp để tắm thường và tắm 
vòi hoa sen; dầu (gel) để tắm thường và tắm vòi hoa sen; mỹ phẩm chăm sóc dùng cho trẻ 
em; mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm cạo râu; dầu (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức để 
chăm sóc tóc, thân thể và da; dầu (mỹ phẩm) và kem (mỹ phẩm), chế phẩm khử mùi cơ 
thể (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm; nước hoa; phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); 
miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm và khăn lau mỹ phẩm được tẩm chất làm sạch 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau 
mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chế phẩm làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); 
bông và bông tăm (dùng cho mục đích mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích vệ sinh); chế phẩm làm sạch dùng trong gia 
đình, cụ thể là chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế, chất diệt khuẩn, 
chế phẩm khử trùng, sát khuẩn dùng cho mục đích làm sạch trong gia đình; thuốc xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu, thuốc diệt các loại ấu trùng; chế phẩm khử mùi và 
làm sạch dùng cho quần áo và hàng dệt.  

 

Nhóm 19: Tấm chắn côn trùng (không bằng kim loại) cho cửa sổ và cửa ra vào.  
 

Nhóm 24: Màn che (bằng vải) và rèm cửa sổ và cửa ra vào (được tẩm thuốc trừ sâu hoặc 
thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ); màn và rèm chống muỗi. 

 
 

(210) 4-2014-24810 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BGP Việt Nam  

(VN) 

Tầng 6, tòa nhà Fimexco, 231 - 233 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-24811 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 312, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24812 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 312, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24813 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 312, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2014-24814 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.2; A26.4.24; 26.13.25; 26.7.25 
(591) Đen, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

CYBORG  (VN) 

Lầu 4 KM Plaza, 51-51B-53 Võ Văn 
Tần, phường 06, quận 03, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, tổ chức các hoạt động thể thao: câu lạc bộ đấm bốc, phát triển thể chất. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1212 

(210) 4-2014-24815 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Toàn Mỹ   (VN) 

P1604 Nhà N4D Trung Hòa Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước R.O.  

 

 
(210) 4-2014-24816 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Toàn Mỹ    (VN) 

P1604 Nhà N4D Trung Hòa Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước R.O.  

 

 
(210) 4-2014-24817 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Trắng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Toàn Mỹ    (VN) 

P1604 Nhà N4D Trung Hòa Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng Inox.  
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước Nhựa.  
 

 
(210) 4-2014-24818 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Đăng Mạnh Thắng  

(VN) 

Số 16, phố Hàng Khoai, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 

Nhóm 35: Mua bán áo mưa. 
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(210) 4-2014-24820 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Đinh Thị Ngân Giang  (VN)

Số 126C, tổ 24, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo.  
 

Nhóm 42: Vẽ mốt quần áo.  
 
 

(210) 4-2014-24821 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.1.6; 5.7.3; A1.1.10 
(731) Nguyễn Văn Nhân  (VN) 

Xóm An Phú, xã Bế Triều, huyện Hòa 
An, tỉnh Cao Bằng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-24822 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 1.15.5; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần Động Lực 

T.N.T.C  (VN) 

Số 14/250 khu Phương Lưu 2, phường 
Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán động cơ diesel dùng cho máy phát điện, máy tàu thủy, bơm các loại, 
tời, máy lái, thiết bị xử lý dầu nặng cho tàu biển.  

 
 

(210) 4-2014-24823 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.13; 25.1.5; 26.4.2; A26.11.8; 
A25.7.2 

(731) LEE, JIUNG-HUI  (TW) 
No. 135, Jieshou Rd., Chaozhou 
Township, Pingtung County 920, Taiwan 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; găng tay (trang phục); giày; thắt lưng (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ 
dội đầu); tất. 

 

 
(210) 4-2014-24824 (220) 15.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.3.1 

(731) LEE, JIUNG-HUI  (TW) 
No. 135, Jieshou Rd., Chaozhou 
Township, Pingtung County 920, Taiwan 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; găng tay (trang phục); giày; thắt lưng (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ 
đội đầu); tất.  

 
 

(210) 4-2014-24825 (220) 15.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 24.9.1; 24.1.1; 5.13.4; 25.1.6 

(591) Xanh rêu, xanh rêu nhạt, trắng. 
(731) LEE, JIUNG-HUI  (TW) 

No.135, Jieshou Rd., Chaozhou 
Township, Pingtung County 920, Taiwan

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; găng tay (trang phục); giày, thắt lưng (trang phục), mũ lưỡi trai (đồ 
đội đầu); tất. 

 
 

(210) 4-2014-24826 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.1.4; 1.15.23 
(731) LEE, JIUNG-HUI  (TW) 

No.135, Jieshou Rd., Chaozhou 
Township, Pingtung County 920, Taiwan

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; găng tay (trang phục); giày, thắt lưng (trang phục), mũ lưỡi trai (đồ 
đội đầu); tất. 

 
 

(210) 4-2014-24827 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SUHYANG NETWORKS CO., LTD. (KR)
2nd Floor, Subyang Bldg. 501 Dosan-
Daero Gangnam-Gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng đựng tiền [trang phục]; đồ đi ở chân; mũ; mũ trùm đầu và 
mặt dùng trong mùa đông; thắt lưng cho trang phục; quần áo nịt; quần áo bó; quần áo bơi; 
áo khoác ngoài; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo trẻ em; quần áo cho trẻ sơ sinh; quần 
áo lót mặc bên trong; áo len dài tay; áo thun ngắn tay; áo chui đầu [áo sợi chui đầu]; áo 
choàng; bộ quần áo một mảnh; áo khoác ngắn có mũ, không thấm nước. 

 

 
(210) 4-2014-24828 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SUHYANG NETWORKS CO., LTD. (KR)
2nd Floor, Subyang Bldg. 501 Dosan-
Daero Gangnam-Gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng đựng tiền [trang phục]; đồ đi ở chân; mũ; mũ trùm đầu và 
mặt dùng trong mùa đông; thắt lưng cho trang phục; quần áo nịt; quần áo bó; quần áo bơi; 
áo khoác ngoài; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo trẻ em; quần áo cho trẻ sơ sinh; quần 
áo lót mặc bên trong; áo len dài tay; áo thun ngắn tay; áo chui đầu [áo sợi chui đầu]; áo 
choàng; bộ quần áo một mảnh; áo khoác ngắn có mũ, không thấm nước. 

 

 
(210) 4-2014-24829 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SUHYANG NETWORKS CO., LTD. (KR)
2nd Floor, Subyang Bldg. 501 Dosan-
Daero Gangnam-Gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng đựng tiền [trang phục]; đồ đi ở chân; mũ; mũ trùm đầu và 
mặt dùng trong mùa đông; thắt lưng cho trang phục; quần áo nịt; quần áo bó; quần áo bơi; 
áo khoác ngoài; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo trẻ em; quần áo cho trẻ sơ sinh; quần 
áo lót mặc bên trong; áo len dài tay; áo thun ngắn tay; áo chui đầu [áo sợi chui đầu]; áo 
choàng; bộ quần áo một mảnh; áo khoác ngắn có mũ, không thấm nước. 

 

 
(210) 4-2014-24830 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SUHYANG NETWORKS CO., LTD. (KR)
2nd Floor, Subyang Bldg. 501 Dosan-
Daero Gangnam-Gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng đựng tiền [trang phục]; đồ đi ở chân; mũ; mũ trùm đầu và 
mặt dùng trong mùa đông; thắt lưng cho trang phục; quần áo nịt; quần áo bó; quần áo bơi; 
áo khoác ngoài; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo trẻ em; quần áo cho trẻ sơ sinh; quần 
áo lót mặc bên trong; áo len dài tay; áo thun ngắn tay; áo chui đầu [áo sợi chui đầu]; áo 
choàng; bộ quần áo một mảnh; áo khoác ngắn có mũ, không thấm nước. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ quần áo, đồ đi chân, quần áo trẻ em, áo khoác, quần áo lót mặc 
bên trong, áo len dài tay, áo sơ mi, mũ, thắt lưng cho trang phục, túi, ví cầm tay cho phụ 
nữ, bánh kẹo, văn phòng phẩm, đồ đạc, đồng hồ, sách, nước khoáng, nước uống, cà phê, 
ca cao; dịch vụ bán buôn quần áo, đồ đi chân, quần áo trẻ em, áo khoác, quần áo lót mặc 
bên trong, áo len dài tay, áo sơ mi, mũ, thắt lưng cho trang phục, túi, ví cầm tay cho phụ 
nữ, bánh kẹo, văn phòng phẩm, đồ đạc, đồng hồ, sách, nước khoáng, nước uống, cà phê, 
ca cao; dịch vụ trung tâm thương mại tổng hợp qua internet trong lĩnh vực quần áo, đồ đi 
chân, cặp học sinh, ba lô; dịch vụ trung gian thương mại liên quan đến việc bán hàng qua 
thư đặt hàng bằng các phương tiện truyền thông điện tử trong lĩnh vực quần áo, đồ đi 
chân, cặp học sinh, ba lô; thông tin kinh doanh và marketing; điều tra thương mại và 
marketing; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực quần áo, đồ đi chân, cặp học sinh và ba 
lô. 

 

 
(210) 4-2014-24831 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 25.7.20; A1.1.2; A1.1.8 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lục. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Nguồn Sống 

Việt  (VN) 

237 đường số 9A khu dân cư Trung Sơn, 
ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm làm thơm phòng; chế 
phẩm vệ sinh dùng làm sạch và trang điểm. 

 

Nhóm 11: ấm điện; bếp điện; quạt điện; dụng cụ nấu nướng bằng điện; bình nước nóng 
bằng điện. 

 

Nhóm 21: Bàn chải gia đình (không kể bút lông); sợi thép rối; dụng cụ và đồ chứa dùng 
cho gia đình và bếp nóc như nồi, xoong, chảo, xô, chậu; lược điện; giá (đế, khay) để bình, 
đĩa; đồ lau dọn.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; đồ trang hoàng cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); dụng 
cụ đi câu. 

 

 
(210) 4-2014-24832 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.13.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Nguồn Sống 

Việt  (VN) 

237 đường số 9A khu dân cư Trung Sơn, 
ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm làm thơm phòng; chế 
phẩm vệ sinh dùng làm sạch và trang điểm. 

 

Nhóm 11: ấm điện; bếp điện; quạt điện; dụng cụ nấu nướng bằng điện; bình nước nóng 
bằng điện. 

 

Nhóm 21: Bàn chải gia đình (không kể bút lông); sợi thép rối; dụng cụ và đồ chứa dùng 
cho gia đình và bếp nóc như nồi, xoong, chảo, xô, chậu; lược điện; giá (đế, khay) để bình, 
đĩa; đồ lau dọn.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; đồ trang hoàng cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); dụng 
cụ đi câu. 

 

 
(210) 4-2014-24833 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Đỏ đậm, nâu vàng, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 

Hằng  (VN) 

Số 23 Hàng Hành, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu thuyền, vận tải bằng tàu thuyền; tham 
quan [du lịch]; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu (quầy bar); 
dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-24834 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.2.7; A26.11.12; 2.9.1; 
A5.1.16; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, đỏ, nâu. 
(731) Nguyễn Hữu Khoa  (VN) 

Thôn Xuyên Tây 1, thị trấn Nam Phước, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán rau sạch; gia súc; gia cầm. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi gia súc; gia cầm. 
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(210) 4-2014-24836 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) CHINA TOBACCO GUANGXI 
INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 
No.28 Beihu South Road, Xixiangtang 
District, Nanning Guangxi, CHINA 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; đầu lọc 
thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; bật lửa dùng cho 
người hút thuốc; diêm. 

 

 
(210) 4-2014-24837 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty liên doanh MEYER -

BPC  (VN) 

6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24838 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) CREFUS CO., LTD.  (JP) 
1-6, Enokigaoka, Aoba-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa 227-0063 Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn liên quan đến nghệ thuật, thủ công, thể thao 
hoặc kiến thức chung; dạy kèm tại trường luyện thi; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội 
thảo; cung cấp ấn phẩm điện tử; dịch vụ thư viện để tham khảo tài liệu văn học và các 
nguồn tư liệu khác; cho thuê sách; xuất bản sách; cho thuê băng hoặc băng từ đã ghi sẵn 
âm thanh; cho thuê băng từ có ghi sẵn hình ảnh; sản xuất phim trên băng hình trong lĩnh 
vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể thao (không dùng cho phim điện ảnh, các chương 
trình truyền hình và không dùng cho mục đích quảng cáo). 

 

 
(210) 4-2014-24839 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) AUSTIN REED LIMITED  (GB) 
Station Road, Thirsk, North Yorkshire, 
Y07 1QH, United Kingdom 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm từ da thuộc, vật liệu giả da và da động vật; rương và túi du lịch; 
túi dùng cho những cuộc đi chơi ngắn; vali; túi xách nam được thiết kế rộng, có khóa kéo 
và tay cầm, dùng để đựng quần áo và các vật dụng cá nhân (holdalls); túi, cụ thể là, túi 
xách tay, túi nhỏ cầm tay (clutch bags), cặp học sinh, túi đựng đồ cá nhân (toilet bags) và 
túi nhỏ; cặp đựng giấy tờ tài liệu, cặp da; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; ô; lọng; ví đựng 
đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi đựng quần 
áo có thể mang theo (suit-carriers); ví và túi đựng thẻ tín dụng; hộp đựng cà vạt bằng da 
thuộc hoặc vật liệu giả da. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; khăn quàng cổ, thắt lưng (trang phục), cà vạt; 
quần áo, cụ thể là, bộ quần áo, bộ thường phục, bộ quần áo dự tiệc, áo khoác có dạng váy 
liền (dress coats), áo vét mỏng (blazers), áo vét dự tiệc cho nam giới (tuxedo), quần dài, 
quần ngắn, quần soóc, váy, áo sơ mi, áo phông thể thao, áo phông ngắn tay (t-shirt), áo 
choàng, áo sơ mi mặc với lễ phục (dress shirts), áo gi lê, áo choàng ngoài, áo vét, áo 
choàng, áo mưa, áo váy, váy liền, quần đùi và quần áo lót, quần áo lót mặc bên trong, đồ 
ngủ (bao gồm quần áo ngủ, váy ngủ, áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm 
hoặc sau khi tắm và áo choàng mặc sau khi tắm), đồ mặc ở nhà (loungewear), khăn 
choàng, găng tay (trang phục), găng tay cho trang phục mùa đông, khăn choàng cổ có thể 
che được cả mũi và miệng (mufflers), găng tay hở ngón, tất ngắn cổ, khăn gập cài túi áo 
ngực, khăn choàng vai, áo trùm hông (tunics), đồ đeo quàng trên cổ (trang phục), khăn 
quàng cổ, nơ con bướm, áo không tay hoặc áo ba lỗ (tank top), áo chui đầu, áo sợi đan 
chui đầu, áo nịt len, áo nỉ có mũ (hooded sweat shirts), quần áo đan, quần làm từ vải 
chino thường có gấu ngắn hoặc được xắn lên trên mắt cá chân (chinos), quần jean, quần 
áo thể thao, tạp dề [trang phục], đồ bơi, đồ đội đầu, cụ thể là, mũ, mũ lưỡi trai, chụp tai 
giữ ấm; đồ đi chân, cụ thể là, giày, dép đi trong nhà và giày ống. 

 

 
(210) 4-2014-24840 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH Nhân Thành  

(VN) 

352 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 11: Sen vòi; thiết bị vệ sinh như: bệ xí vệ sinh, bồn rửa tay, chậu rửa tay, bồn tắm, 
bồn tiểu. 

 

 
(210) 4-2014-24841 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.5.1; A5.5.21 
(731) Nguyễn Thị Minh Trang  (VN)

48A Tiền Phong, phường Quỳnh Lôi, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu dưỡng tóc; dầu dưỡng phục hồi tóc hư tổn (mỹ phẩm); dầu gội 
đầu; dầu xả; sữa tắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dầu dưỡng tóc, dầu dưỡng phục hồi tóc hư tổn, dầu gội 
đầu, dầu xả, sữa tắm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, dầu gội đầu, dầu xả tóc, nước hoa, 
kem ngừa mụn, son môi, màu mắt, kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem trị nám, kem làm 
mờ vết thâm, kem ủ tóc, kem ngăn ngừa lão hóa da, kem tẩy tế bào chết, kem làm se khít 
lỗ chân lông, viên uống làm trắng da. 

 

 
(210) 4-2014-24842 (220) 15.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 1.5.1 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Đức 

Phát HTD  (VN) 

Số 13, ngõ 190/39, đường Hoàng Mai, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in laser; hộp mực máy in laser (có chứa mực); mực in phun; hộp mực máy 
in phun (có chứa mực), hộp mực (có chứa mực) dùng cho máy phôtôcopy. 

 

 
(210) 4-2014-24846 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.7.25; 3.1.14; 25.1.25 
(591) Ghi trắng, xanh lá cây, trắng, nâu vàng, 

vàng, xanh da trời, xanh da trời nhạt, đỏ, 
xanh dương đậm. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Mi Sa  (VN) 

26 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai. 
 

 
(210) 4-2014-24847 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Thời trang Hà Nội  (VN) 

Số 393, phố Kim Ngưu, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 24: Khăn bông. 
 

Nhóm 25: Quần, áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: khăn bông, quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-24848 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Thời trang Hà Nội  (VN) 

Số 393, phố Kim Ngưu, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bông. 
 

Nhóm 25: Quần, áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: khăn bông, quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-24849 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh tím. 
(731) Đỗ Văn Trường   (VN) 

Thôn Hòa Thôn, cụm 5, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục không bao gồm một số quần áo; trang phục đặc biệt. 
 

 
(210) 4-2014-24850 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Nguyễn Xuân Dương  (VN)

136/14A đường Vạn Kiếp, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Hàng nội thất phục vụ văn phòng, gia đình, trường học bằng gỗ và sắt, cụ thể là 
bàn ghế văn phòng, bàn ghế gia đình, bàn ghế trường học, bàn ghế các công trình công 
cộng. 
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Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng điện, các mặt hàng điện máy, mặt hàng điện lạnh, điện 
gia dụng, hàng điện dân dụng, thiết bị viễn thông, điện thoại; mua bán vật liệu xây dựng 
và trang trí nội thất; tiếp thị; quảng cáo; các dịch vụ trang thiết bị thể dục thể thao, trang 
thiết bị thi đấu. 

 

 
(210) 4-2014-24852 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.7; A2.5.23; A2.5.22; A2.5.18 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thực phẩm Anh Kim  (VN) 

18 Tân Thới Nhất, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-24853 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần Viscom   (VN)

299 Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị mạng, màn hình LCD, ổ đĩa quang, máy 
tính, phần mềm máy tính, máy in.  

 

 
(210) 4-2014-24854 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đen, cam. 
(731) Công ty cổ phần bán hàng 

Chủ Động   (VN) 

Tầng 6&7, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp; tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn tổ chức và 
điều hành  kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  

 

Nhóm 41: Giáo dục và dào tạo.  
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(210) 4-2014-24855 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.7; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thực phẩm Anh Kim  (VN) 

18 Tân Thới Nhất, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng; thực phẩm dinh dưỡng ăn kiêng; thực phẩm bổ sung vi 
chất dinh dưỡng; thực phẩm chức năng [tất cả dùng trong mục đích y tế]. 

 

Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-24856 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Tung Shin   (VN) 

Số 8 đường 18, khu công nghiệp Sóng 
Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại nhôm thanh, cửa nhôm, cửa sổ nhôm, thang nhôm, kệ nhôm 
và các linh phụ kiện của chúng: bánh xe bạc đạn, bánh xe vỏ sắt, bánh xe thường, nắp, 
bánh xe khung lưới (làm bằng kim loại), tay nắm, buloong, ốc vít, miếng chặn cửa, ron 
cách âm (miếng đệm bằng cao su đùng để làm kín), bánh xe không làm bằng kim loại 
dùng cho đồ đạc dễ di chuyển.  

 

 
(210) 4-2014-24857 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Cam, xanh. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sinh học 

Nguyên Phương Nam   (VN) 

41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-24858 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Lâm Phi Hùng  (VN) 

101/3D Tân Hóa, phường 14, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam, đồ lót nữ. 

 

 
(210) 4-2014-24860 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất giấy Vĩnh An  

(VN) 

ấp Nam Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn lau mặt bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2014-24862 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa, máy trộn chạy điện dùng cho gia đình, túi của máy hút bụi 

chân không chạy điện, máy hút bụi chân không chạy điện: máy giặt chạy điện dùng cho 
gia đình; máy hút bụi chân không dạng rô-bốt.  

 

 
(210) 4-2014-24863 (220) 16.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A5.5.20; A25.7.7; 1.15.23; A1.1.10; A1.1.2

(591) Đen, trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần Tư vấn Công 

nghệ và Thiết bị Kỹ thuật  

(VN) 

Tầng 2, tòa nhà CT3A, khu đô thị Mễ Trì 
Thượng, xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm đo lường; phần mềm quản lý đất đai; phần mềm quản lý nhân lực; 

phần mềm hiệu chuẩn; phần mềm mô phỏng.  
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Nhóm 35: Mua bán: máy phân tích phổ, máy phân tích mạng Vector, máy thu đo lường, 
máy phân tích và kiểm tra đồng bộ, máy đo công suất, máy hiện sóng, máy phân tích tín 
hiệu, máy phân tích âm tần, nguồn và tải, đồng hồ vạn năng, máy đếm tần số, máy phân 
tích logic, máy phát tần số, máy giả lập tín hiệu GRS, rô bốt, cảm biến, bộ thí nghiệm vi 
sóng, phần mềm đồng bộ hóa, máy quang phổ huỳnh quang tia X, máy nhiễu xạ, trạm đo 
thời tiết, trạm quan trắc môi trường, máy đo độ rung, Máy đo độ ồn, Máy đo độ nhớt, 
Máy đo khí thải công nghiệp, Máy hiệu chuẩn nhiệt độ, áp suất, Máy đo khúc xạ, Máy 
đếm bụi, Tủ vi khí hậu, Lò thử nhiệt, Rô bốt lặn, Máy bay không người lái, ống nhòm, 
Cân thí nghiệm, Máy nén bê tông, Lò sấy mẫu thí nghiệm, Máy đo vết nứt, Máy đo võng 
mặt đường, Lực kế, Máy hiệu chuấn cảm biến, Máy quét tọa độ, Máy đo ba chiều, Máy 
đo tốc độ vòng quay, Lực kế, Máy đo tọa độ, Máy đo độ cứng, Máy kéo vạn năng, Kính 
hiển vi, Máy tiện, Máy phay, Máy mài, Máy cán trục, La bàn, Máy đo góc pha, Máy phân 
tích chất lượng nguồn điện, Bộ biến áp, biến dòng, Máy phát hàm, Nguồn điện, Máy đo 
điện trở, Phần mềm đồng bộ hóa, Hệ thống phun phủ kim loại, Bộ dụng cụ sửa chữa điện 
tử, Máy hàn, Bàn máp, Bộ căn lá, Ampe kế.  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ 
thông, Cao đẳng, Nghề nghiệp, Đại học và sau đại học, Đào tạo chuyển giao và ứng dụng 
khoa học công nghệ, kỹ thuật trong các lĩnh vực điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa, công 
nghiệp, nông nghiệp, y tế và đo lường.  

 
 

(210) 4-2014-24864 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xe máy Đô 

Thành  (VN) 

4/25 ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Các loại động cơ, khung sườn và phụ tùng xe máy thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2014-24865 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xe máy Đô 

Thành  (VN) 

4/25 ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 12: Các loại động cơ, khung sườn và phụ tùng xe máy thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2014-24866 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xe máy Đô 

Thành   (VN) 

4/25 ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 12: Các loại động cơ, khung sườn và phụ tùng xe máy thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2014-24867 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần xe máy Đô 

Thành   (VN) 

4/25 ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 12: Các loại động cơ, khung sườn và phụ tùng xe máy thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2014-24868 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần xe máy Đô 

Thành   (VN) 

4/25 ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 12: Các loại động cơ, khung sườn và phụ tùng xe máy thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2014-24869 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần xe máy Đô 

Thành   (VN) 

4/25 ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 12: Các loại động cơ, khung sườn và phụ tùng xe máy thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2014-24870 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 5.3.20; 5.9.3; A5.11.2; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ. 

(731) ủy ban nhân dân huyện Đầm 

HÀ  (VN) 

Phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện 
Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Củ cải khô, củ cải đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Củ cải tươi. 
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(210) 4-2014-24871 (220) 16.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 9.7.1; 5.7.1; 6.1.2; 26.15.5 

(591) Xanh lá đậm. 
(731) Công ty TNHH thương phẩm 

ATLANTIC Việt Nam  (VN) 

KCN Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2014-24872 (220) 16.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.4.3; 1.15.23 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, xanh lá 
mạ, nâu sẫm. 

(731) Trần Thanh Việt  (VN) 

120 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp cho người, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế, xoa bóp, vật lý 
trị liệu, dịch vụ y tế từ xa, phẫu thuật thẩm mỹ, dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2014-24873 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 24.9.1; 26.1.6; 
26.13.25 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

NA VI  (VN) 

Số 26, Hàng Cấp, phường Quang Trung, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 
năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2014-24874 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.3.20; 5.13.4 
(591) Trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư xuất nhập khẩu Xuân 

Nguyên  (VN) 

43 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1,  thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán 
rượu (quán Bar); dịch vụ khách sạn, quán cà phê tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-24875 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.3; 26.3.4; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Xanh nước biển, vàng cam, đỏ đô. 
(731) Công ty TNHH vận tải quốc tế 

Thái Phát  (VN) 

362/8 Trần Phú, phường 07, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông vận tải, cụ thể là xe ô tô từ 4 - 45 chỗ. 
 

Nhóm 39: Du lịch; đóng gói và giao nhận hàng hóa; điều hành tua du lịch; vận tải hành 
khách hàng hoá bằng đường bộ.  

 

 
(210) 4-2014-24876 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) RISING TIDE FOUNDATION  (CH) 
Herrenacker 15, CH-8200 Schaffhausen, 
Switzerland 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp trang web có nội dung là xuất bản phẩm không tải xuống được dưới 
dạng các bản tin trong lĩnh vực điều trị bệnh ung thư. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế trong lĩnh vực ung thư và điều trị 
bệnh ung thư; cung cấp thông tin và tư vấn về điều trị bệnh ung thư qua trang web. 

 

 
(210) 4-2014-24877 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 7.3.1; 7.5.10 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển đậm, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần APPE JV Việt 

Nam  (VN) 

Km50, quốc lộ 1A, xã Tiên Tân, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; thực phẩm được chế biến 
từ thịt và gia cầm; trứng; sữa và sản phẩm làm từ sữa. 
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Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; gạo; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh ngọt và 
bánh kẹo; đường; gia vị. 

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 
động vật. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây đồ uống không cồn; chế phẩm để làm 
đồ uống.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2014-24878 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần Cẩm Hà  (VN)

Số 210 Bis, phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc y tế; các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở 
người (xét nghiệm x quang và thử máu); tư vấn về sử dụng thuốc. 

 

 
(210) 4-2014-24879 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần Cẩm Hà   (VN)

Số 210 Bis, phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc y tế; các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở 
người (xét nghiệm x quang và thử máu); tư vấn về sử dụng thuốc. 

 

 
(210) 4-2014-24880 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần Cẩm Hà   (VN)

Số 210 Bis, phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc y tế; các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở 
người (xét nghiệm x quang và thử máu); tư vấn về sử dụng thuốc. 
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(210) 4-2014-24881 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty cổ phần Cẩm Hà   (VN)

Số 210 Bis, phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc y tế; các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở 

người (xét nghiệm x quang và thử máu); tư vấn về sử dụng thuốc. 
 

 
(210) 4-2014-24882 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh đậm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần du lịch quốc 

tế MTV Việt Nam  (VN) 

Số 19, ngõ 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hàng 

hóa và hành khách; đại lý vé máy bay, tàu hỏa; tổ chức, điều hành các chuyến du lịch. 
 

 
(210) 4-2014-24883 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng cam, xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH tư vấn dịch vụ 

thương mại Thiên An  (VN) 

Số 41 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quả óc chó, hạt mắc ca - maccadamia, hạt hạch, hạt trà xanh, hạt 

hạnh nhân, táo đỏ, hạt thông, quả hồ đào, hạt nho khô, rau quả đã qua chế biến; giới thiếu 
sản phẩm; khảo sát kinh doanh thương mại; quảng cáo; dịch vụ tái lập kinh doanh; nghiên 
cứu kinh doanh. 
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(210) 4-2014-24884 (220) 16.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.1; A5.3.15; A5.7.23; A24.15.13 

(591) Vàng cam, xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH tư vấn dịch vụ 

thương mại Thiên An   (VN) 

Số 41 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quả óc chó, hạt mắc ca - maccadamia, hạt hạch, hạt trà xanh, hạt 
hạnh nhân, táo đỏ, hạt thông, quả hồ đào, hạt nho khô, rau quả đã qua chế biến; giới thiệu 
sản phẩm; khảo sát kinh doanh thương mại; quảng cáo; dịch vụ tái lập kinh doanh; nghiên 
cứu kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2014-24886 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh cầm đồ Thùy 

Dương  (VN) 

01/8, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, 
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
 

Nhóm 43: Nhà nghỉ. 
 

 
(210) 4-2014-24887 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh quán cà phê 

Hoa Nắng  (VN) 

182, Trưng Nữ Vương, phường Châu Phú 
B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, giải khát. 
 
 

(210) 4-2014-24889 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh biển, bạc ánh kim. 
(731) Phạm Thị Minh Toàn  (VN)

78/14 Kp2, đường số 6, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng da. 
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(210) 4-2014-24891 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.17.11; A3.7.24; 3.7.16; 26.1.2; 6.1.2 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và Hợp Tác Quốc 

TẾ  (VN) 

Nhà 3 C1, ngõ 281, đường Trần Quốc 
Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế. 

 

 
(210) 4-2014-24892 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 

và dịch vụ Sóng Nhạc  (VN) 

104 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy, thiết bị viễn thông, đầu đĩa, loa, amply, 

micro, đầu ghi hình, camera quan sát.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, lắp đặt: thiết bị điện tử - viễn thông (không gia công 
cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở), thiết bị thu thanh - thu hình, thiết bị báo 
cháy, báo trộm - camera quan sát, đồ giải trí gia đình, tổng đài nội bộ.  

 

 
(210) 4-2014-24893 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dược phẩm 

KEYPHARCO  (VN) 

Số 9/31/105, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch để vệ sinh tai, mũi họng, răng miệng, rửa mắt không chứa dược 

phẩm, nước súc miệng không dùng trong ngành y, mỹ phẩm.  
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(210) 4-2014-24894 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Kim 

Linh  (VN) 

Số 8 ngõ 235 đường Trần Cung, xã Cổ 
Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2014-24895 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Kim 

Linh   (VN) 

Số 8 ngõ 235 đường Trần Cung, xã Cổ 
Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cao cao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-24896 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược thú y 

Hà Nội   (VN) 

Số 56 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu 
Qùy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2014-24897 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

đầu tư Tâm Phát  (VN) 

Đội 3, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, gà, lợn, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2014-24898 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn USA NANOVA 

Việt Nam  (VN) 

Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất pha loãng sơn; chất làm đặc sơn, véc ni; mát tít (nhựa tự nhiên).  
 

 
(210) 4-2014-24899 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn USA NANOVA 

Việt Nam   (VN) 

Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất pha loãng sơn; chất làm đặc sơn, véc ni; mát tít (nhựa tự nhiên).  
 

 
(210) 4-2014-24900 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn USA NANOVA 

Việt Nam  (VN) 

Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất pha loãng sơn; chất làm đặc sơn; véc ni; mát tít (nhựa tự nhiên).  
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(210) 4-2014-24902 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; 1.15.24 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH liên doanh Nam 

Phương Textile   (VN) 

Lô S, khu công nghiệp Việt Hương 2, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi dùng trong ngành dệt.  
 

Nhóm 24: Vải. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ nhuộm vải sợi; dịch vụ in trên vải; dịch vụ may mặc.  
 

 
(210) 4-2014-24903 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Hoàng Anh Đa   (VN) 

280 quốc lộ 1A, khu vực Yên Trung, 
phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuyếch đại âm thanh (ampli); máy đọc đĩa compắc; máy đọc đĩa 

DVD. 
 

 
(210) 4-2014-24905 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH Hồng Phúc Việt 

Nam   (VN) 

Nhà 21, đường Hoa Sữa 6, khu đô thị 
Vinhomes River Side, phường Phúc Lợi, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-24906 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên  (VN) 

82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi về pha chế cà phê [giáo dục hoặc giải trí]; huấn luyện pha 
chế cà phê [đào tạo]; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; sắp xếp và 
tiến hành hội thảo chuyên đề về cà phê; giảng dạy; đào tạo thực hành pha chế cà phê; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp về pha chế cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-24907 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên  (VN) 

82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-24908 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên  (VN) 

82 - 84 Bùi Thị Xuân, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2014-24909 (220) 16.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 7.1.6; 7.3.11; 7.3.1 

(591) Tím, đỏ đun, vàng đậm, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH Hoàng Uyển  (VN)

Thôn Tiến An, xã Tiến Thành, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục 
đích giải trí và giáo dục); tổ chức buổi tiệc giải trí; tổ chức và điều khiển các hội thảo, hội 
nghị.  

 

 
(210) 4-2014-24910 (220) 16.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 7.1.6; 7.3.11; 7.3.1 

(591) Tím, đỏ đun, vàng đậm, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH Hoàng Uyển  (VN)

Thôn Tiến An, xã Tiến Thành, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch (tham quan, dã ngoại); vận tải hành 
khách; môi giới vận tải; cho thuê phương tiện vận tải; cho thuê bãi đỗ xe.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống 
trong khu nghỉ mát; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa).  
 
 

(210) 4-2014-24911 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nước giải khát 

Đông Dương Việt Nam   (VN) 

Số 10 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn; bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga; đồ uống 
hoa quả; nước ép hoa quả (đồ uống). 

 

Nhóm 33: Các loại đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2014-24912 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; A25.7.21; 5.7.6; 5.3.1; 5.3.16 
(591) Xanh đen, xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp tổng hợp Mai Sưu xã 

Trường Sơn   (VN) 

Thôn Tân Thành, xã Trường Sơn, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 29: Hạt dẻ đã qua chế biến.  

 

Nhóm 31: Hạt dẻ tươi.  
 

 
(210) 4-2014-24913 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 1.7.6 

(591) Đỏ, xanh, nâu. 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Đại á   (VN) 

Thôn 2, xã Hương Ngải, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt màu và phụ gia cho ngành nhựa.  
 

 
(210) 4-2014-24915 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 2.3.8; 2.1.8; 4.5.2; A2.1.23; A2.3.23 

(591) Xanh lá, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Trái Tim Vàng  (VN) 

74/13/1 Trương Quốc Dung, phường 10, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ câu lạc bộ sức 

khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể 

dục thể hình]; giáo dục thể chất; giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2014-24916 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8 

(591) Đen, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Trái Tim Vàng   (VN) 

74/13/1 Trương Quốc Dung, phường 10, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình].  
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(210) 4-2014-24917 (220) 16.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.1.8; 2.3.8; A2.1.23; A2.3.23
(591) Vàng, trắng, nâu.
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Trái Tim Vàng   (VN) 

74/13/1 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ câu lac bộ sức 

khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể 
dục thể hình]; giáo dục thể chất; giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2014-24918 (220) 16.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8; 2.3.8; A2.1.23; 
A2.3.23 

(591) Cam, đỏ, nâu, xám sáng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Trái Tim Vàng   (VN) 

74/13/1 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ câu lạc bộ sức 

khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể 
dục thể hình]; giáo dục thể chất; giảng dạy. 

 
 

(210) 4-2014-24919 (220) 16.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) A5.3.15; 1.5.1; A5.1.16; 2.1.8; 2.3.8; 
A2.1.23; A2.3.23 

(591) Xanh lá.
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Trái Tim Vàng  (VN) 

74/13/1 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày cá loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi 

ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này.  
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(210) 4-2014-24924 (220) 16.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20; 5.3.16; A5.3.13 

(731) DP BEVERAGES LIMITED  (KY) 
PO Box 309 GT, Ugland House, South 
Church Street, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ; cà phê nhân tạo (chất thay 
thế cà phê); bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, kem lạnh; mật 
ong; nước mật đường; men; bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm, nước xốt (gia vị); gia vị; đá 
lạnh ăn được.  

 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (giải khát), nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn; đồ 
uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2014-24925 (220) 16.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20; A5.3.13; 5.3.16 

(731) DP BEVERAGES LIMITED  (KY) 
PO Box 309 GT, Ugland House, South 
Church Street, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ; cà phê nhân tạo (chất thay 
thế cà phê); bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, kem lạnh; mật 
ong; nước mật đường; men; bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm, nước xốt (gia vị); gia vị; đá 
lạnh ăn được. 

 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (giải khát), nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn; đồ 
uống trái cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2014-24927 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.7.20; 2.9.14 
(591) Cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đầu tư Văn Phú - Trung Kính  (VN)

Tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 
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1241 

(210) 4-2014-24928 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.7.20; 2.9.14 
(591) Cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đầu tư Văn Phú - Trung Kính (VN)

Tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 
 
 

(210) 4-2014-24929 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.7.20; 2.9.14 
(591) Cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đầu tư Văn Phú - Trung Kính (VN)

Tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 
 
 

(210) 4-2014-24930 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) AMPHI PTE LTD  (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-24931 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) AMPHI PTE LTD  (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Centre, Singapore 179094  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-24932 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) ELECTROLUX ITALIA S.P.A  (IT) 
Corso LinoZanussi, 30 CAP 33080 
ITALY 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy cán là vải; máy là; bàn định 
tâm (máy); máy rửa bát đĩa; máy trộn thực phẩm; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy 
làm sạch áp lực cao; máy đánh bóng sàn; máy hút bụi chân không và các bộ phận của nó 
cụ thể là ống mềm, vòi, ống, túi đựng bụi và bộ phận lọc. 

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; máy ướp lạnh; bếp nấu; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); lò (không sử 
dụng cho phòng thí nghiệm); lò vi sóng; hệ thống và thiết bị điều hòa không khí; quạt 
điện dùng cho cá nhân; chụp hút khói dùng cho nhà bếp (máy hút mùi); ngăn bên lò để 
giữ nóng thức ăn; thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước chạy điện; tủ sấy (thiết bị sấy 
khô); thiết bị sấy khô; máy pha cà phê dùng điện; thiết bị lọc làm sạch không khí; máy 
tạo độ ẩm; lò nướng bánh dùng điện; ấm đun nước dùng điện; khuôn bánh quế dùng điện. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; 
dịch vụ hoạt động văn phòng cụ thể là: biên tập số liệu thống kê, hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính, tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác, sao chụp tài 
liệu, quản lý tệp tin máy tính, xử lý văn bản, xuất bản tài liệu quảng cáo, dịch vụ thư ký. 

 

(210) 4-2014-24934 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) GENERAL ELECTRIC COMPANY  
(US) 
1 River Road, Schenectady, NY 12345, 
United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực y tế thông qua cổng 

thông tin trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2014-24935 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 
sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm. 
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(210) 4-2014-24936 (220) 16.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ, nước hoa dạng 

au-đờ-toalét, nước hoa xịt toàn thân; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức 

dùng cho da; bọt cạo râu, dầu cạo râu (không chứa dược chất), nước xức dùng trước và 

sau khi cạo râu; phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm 

thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); nước xức tóc; dầu gội đầu và dầu xả 

tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); chế 

phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm 

dùng để trang điểm không chứa dược chất. 
 

 
(210) 4-2014-24937 (220) 16.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(531) 1.15.15; 21.1.16

(591) Xanh, cam.

(731) Công ty TNHH tư vấn nhóm 

quản lý Nhân Việt  (VN) 

Phòng 2-4, tầng 5, tòa nhà Văn phòng 

Novotel Garden Plaza SaiGon, số 309B-

311 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 

& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm (chương trình máy tính); máy tính; máy tính bảng; điện thoại bàn; 

điện thoại di động; máy fax. 

 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng lao động; 

dịch vụ lập bảng tiền lương; sao lưu, số hóa dữ liệu. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ (địa chỉ trang tin điện tử). 
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(210) 4-2014-24938 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.2; A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH tư vấn nhóm 

quản lý Nhân Việt  (VN) 

Phòng 2-4, tầng 5, tòa nhà Văn phòng 
Novotel Garden Plaza SaiGon, số 309B-
311 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm (chương trình máy tính); máy tính; máy tính bảng; điện thoại bàn; 

điện thoại di động; máy fax. 
 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng lao động; 
dịch vụ lập bảng tiền lương; sao lưu, số hóa dữ liệu. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ (địa chỉ trang tin điện tử). 

 
 

(210) 4-2014-24939 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH tư vấn nhóm 

quản lý Nhân Việt  (VN) 

Phòng 2-4, tầng 5, tòa nhà Văn phòng 
Novotel Garden Plaza SaiGon, số 309B-
311 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; quảng cáo 

thương mại; tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ lao động bao gồm: cung cấp các giải 
pháp tư vấn quản lý nhân sự, đánh giá nhân sự bao gồm đánh giá các kỹ năng làm việc, kỹ 
năng nhận thức và kỹ năng quản lý, tuyển chọn và cung cấp nhân sự, tư vấn các giải pháp 
tuyển dụng, dịch vụ lập bảng tiền lương; dịch vụ quản lý hỗ trợ kinh doanh. 

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; tư vấn du học; tổ chức hội thảo và hội nghị. 

 
Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính. 
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(210) 4-2014-24940 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.6; 26.1.6; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH tư vấn nhóm 

quản lý Nhân Việt  (VN) 

Phòng 2-4, tầng 5, tòa nhà Văn phòng 
Novotel Garden Plaza SaiGon, số 309B-
311 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; quảng cáo 
thương mại; tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ lao động bao gồm: cung cấp các giải 
pháp tư vấn quản lý nhân sự, đánh giá nhân sự bao gồm đánh giá các kỹ năng làm việc, kỹ 
năng nhận thức và kỹ năng quản lý, tuyển chọn và cung cấp nhân sự, tư vấn các giải pháp 
tuyển dụng, dịch vụ lập bảng tiền lương; dịch vụ quản lý hỗ trợ kinh doanh. 

 

Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; tư vấn du học; tổ chức hội thảo và hội nghị. 
 

Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính. 

 
 

(210) 4-2014-24941 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng. 
(731) Công ty TNHH New Toyo 

Pulppy (Việt Nam)  (VN) 

Số 8 đường số 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 
dược làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm 
đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi; khăn giấy 
bỏ túi; khăn giấy đa năng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn), khăn ăn bằng giấy, 
khăn giấy tiện lợi, khăn giấy bỏ túi, khăn giấy đa năng, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, 
khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm), mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 
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(210) 4-2014-24943 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty tài chính TNHH một 

thành viên Ngân hàng Thương

mại Cổ phần Phát triển Thành 

phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Tầng 8, 9, 10 tòa nhà Gilimex, 24C Phan 
Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Trả góp; cho vay tài chính. 
 

 
(210) 4-2014-24944 (220) 16.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại nhựa Hải Dương 

Xanh  (VN) 

Số 1, xóm Tiền Phong, phường Quang Trung,
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè) và đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 
 

(210) 4-2014-24945 (220) 16.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại nhựa Hải Dương 

Xanh  (VN) 

Số 1, xóm Tiền Phong, phường Quang Trung,
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè) và đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 

 
(210) 4-2014-24946 (220) 16.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại nhựa Hải Dương 

Xanh  (VN) 

Số 1, xóm Tiền Phong, phường Quang Trung,
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè) và đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 

 
(210) 4-2014-24947 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.1; A5.3.13; 25.12.1 
(591) Đen, vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

dịch vụ Trường Giang  (VN) 

Số 169 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, thực phẩm chức 
năng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bệnh viện thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2014-24948 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 

Hương  (VN) 

Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-24949 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) FUJIFILM CORPORATION  (JP) 

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng colagen để làm đẹp, ở dạng bột và dạng nước. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây và nước tăng lực chứa colagen (đồ uống không cồn không 
dùng cho mục đích y tế). 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1248 

(210) 4-2014-24952 (220) 16.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.15.3; 26.15.25; 19.3.1 

(731) Cơ sở Ngọc Thủy  (VN) 

101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; keo xịt tóc; chế phẩm đánh bóng móng tay 
chân; nước sơn móng tay, gel vuốt tóc.  

 

 
(210) 4-2014-24953 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 5.9.21; 5.9.15 
(731) Công ty TNHH Vị Hảo  (VN)

Tổ 1, khu phố Phước Hải, thị trấn Thái 
Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị từ ớt; tương ớt; sa tế; ớt bằm (gia vị); ớt muối (gia vị); ớt ngâm dấm 
(gia vị). 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ gia vị; mua bán rau quả tươi, thực phẩm chế biến, đồ ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-24954 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3 
(731) GELTEC PTE LTD.   (SG) 

C/o AMICORP Singapore Pte Ltd. 
Prudential Tower II, 30, Cecil Street, 
Singapore - 049712  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm: chất bổ sung dinh dưỡng có mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-24955 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3 
(731) GELTEC PTE LTD.    (SG) 

C/o AMICORP Singapore Pte Ltd. 
Prudential Tower II, 30, Cecil Street, 
Singapore - 049712   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm: chất bổ sung dinh dưỡng có mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-24957 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Nâu, hồng, tím, xanh nước biển, xanh lá 
cây, da cam, vàng. 

(731) ORAWANA INTERNATIONAL CO., 
LTD.   (TH) 
748, 1st, 6th, 9th Floor, Sukhumvit Rd., 
(between Soi Sukhumvit 30/1 and 
Sukhumvit 30), Klongton, Klongtoey, 
Bangkok 10110, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa). 
 

 
(210) 4-2014-24958 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

TÊn   (VN) 

487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-24959 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại MiGroup   (VN) 

Số 127 ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính.  
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(210) 4-2014-24961 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu  (VN) 

Số 9/2 đường ĐT 743, khu phố 1B, phường 
An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền, phở ăn liền, cháo ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền. 
 
 

(210) 4-2014-24965 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) KOHLER CO.   (US) 
444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, 
United States of America  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị nấu 
nướng, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước và 
thiết bị vệ sinh; chậu tắm (thiết bị vệ sinh), bồn tắm, bồn tắm xoáy nước và thiết bị tắm; 
vòi hoa sen và thiết bị tắm vòi hoa sen; phụ kiện vòi hoa sen và bồn tắm; vòi hoa sen điện; 
máy đun nước dùng điện; buồng tắm nhỏ có vòi hoa sen và buồng tắm nhỏ có bồn tắm (có 
thể di chuyển được); bồn tắm vòi sen; đầu vòi hoa sen; cửa ra vào buồng tắm (bộ phận của 
buồng tắm vòi hoa sen); thiết bị dẫn chia nước; đầu phun vòi hoa sen; bồn rửa; chậu rửa 
gắn cố định; bồn rửa mặt; bồn vệ sinh; chậu vệ sinh; bệ xí nhà vệ sinh; bồn vệ sinh tự 
động (sử dụng cảm biến); thiết bị dội nước nhà vệ sinh tự động (sử dụng cảm biến); nhà 
vệ sinh di động (có thể mang đi được); đèn; đèn chụp; đèn chụp dùng cho đồ nội thất; đèn 
điện; thiết bị chiếu sáng được gắn cố định; bồn rửa bát; bệ rửa bát; vòi của hệ thống ống 
dẫn nước; vòi nước; vòi cảm biến (thiết bị vệ sinh); thiết bị lọc nước; vòi được điều khiển 
bằng nhiệt tĩnh, bằng tia hồng ngoại, bằng hệ thống rađa hoặc bằng điện tử (thiết bị vệ 
sinh); máy hong khô tay dùng điện; thiết bị lọc nước dùng với bồn rửa bát, với bồn tắm và 
với bát sen (bộ phận của đầu vòi hoa sen); thiết bị hong khô tay cảm biến; nút bịt nước 
dùng cho bồn rửa bát, cho bồn tắm và cho bát sen; vòi tắm; van điều chỉnh nước dùng cho 
bể chứa nước; van điều chỉnh nước (thiết bị vệ sinh); van điều chỉnh nước dùng cho vòi 
nước; bệ đi tiểu (đồ vệ sinh cố định); bể chứa nước (thiết bị vệ sinh); thiết bị làm mềm 
nước (thiết bị lọc nước dùng để loại bỏ các khoáng chất khó hòa tan trong nước); dụng cụ 
điều chỉnh nước dùng cho bồn tắm; đài phun nước (dùng làm vật trang trí); phòng tắm 
hơi; cần xả nước phi kim dùng cho các bình nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị dẫn 
nước và thiết bị vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2014-24966 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) KOHLER CO.    (US) 

444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, 
United States of America   

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị nấu 
nướng, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước; chậu 
tắm (thiết bị vệ sinh), bồn tắm, bồn tắm xoáy nước và thiết bị tắm; vòi hoa sen và thiết bị 
tắm vòi hoa sen; phụ kiện vòi hoa sen và bồn tắm; vòi hoa sen điện; máy đun nước dùng 
điện; buồng tắm nhỏ có vòi hoa sen và buồng tắm nhỏ có bồn tắm (có thể di chuyển 
được); bồn tắm vòi sen; đầu vòi hoa sen; cửa ra vào buồng tắm (bộ phận của buồng tắm 
vòi hoa sen); thiết bị chia nước; đầu phun vòi hoa sen; bồn rửa; chậu rửa (gắn cố định); 
bồn rửa mặt; bồn vệ sinh; chậu vệ sinh; bệ xí nhà vệ sinh; bồn vệ sinh tự động (sử dụng 
cảm biến); thiết bị dội nước nhà vệ sinh tự động (sử dụng cảm biến); nhà vệ sinh di động 
(có thể mang đi được); đèn; đèn chụp; đèn chụp dùng cho đồ nội thất; đèn điện; thiết bị 
chiếu sáng được gắn cố định; bồn rửa bát; bệ rửa bát; vòi của hệ thống ống dẫn nước; vòi 
nước; vòi cảm biến (thiết bị vệ sinh); thiết bị lọc nước; vòi được điều khiển bằng nhiệt 
tĩnh, bằng tia hồng ngoại, bằng hệ thống rada hoặc bằng điện tử (thiết bị vệ sinh); máy 
hong khô tay dùng điện; thiết bị lọc nước dùng với bồn rửa bát, với bồn tắm và với bát sen 
(bộ phận của đầu vòi hoa sen); thiết bị hong khô tay cảm biến; nút bịt nước dùng cho bồn 
rửa bát, cho bồn tắm và cho bát sen; vòi tắm; van điều chỉnh nước dùng cho bể chứa nước; 
van điều chỉnh nước (thiết bị vệ sinh); van điều chỉnh nước dùng cho vòi nước; bệ đi tiểu 
(đồ vệ sinh cố định); bể chứa nước (thiết bị vệ sinh); thiết bị làm mềm nước (thiết bị lọc 
nước dùng để loại bỏ các khoáng chất khó hoà tan trong nước); dụng cụ điều chỉnh nước 
dùng cho bồn tắm; đài phun nước (dùng làm vật trang trí); phòng tắm hơi; cần xả nước phi 
kim dùng cho các bình nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị dẫn nước và thiết bị vệ 
sinh. 

 

 
(210) 4-2014-24967 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Bùi Xuân Bắc  (VN) 

Khu 9, phường Bến Tắm, thị xã Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, khăn ăn bằng giấy, giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2014-24968 (220) 16.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(731) Lê Ngọc Quý  (VN) 

10/17/5 TTN 10, khu phố 6, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; thiết bị báo hiệu chống trộm; bộ đổi điện; bộ đảo điện; bộ đánh 
lửa xe máy (CDI); tín hiệu điều hướng cho xe cộ. 

 

Nhóm 11: Vòi nước vệ sinh; van đóng mở (vòi đóng) cho ống dẫn; phụ kiện bồn tắm; 
thiết bị phun nước; vòi phun nước để trang trí; bồn rửa. 
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(210) 4-2014-24970 (220) 17.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.2; 6.1.2 

(591) Xanh, vàng. 
(731) Uỷ ban nhân dân huyện Mộc 

Châu  (VN) 

Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi. 
 

 
(210) 4-2014-24973 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; A26.4.24; A25.7.3; 16.3.11 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Gia Phú Định   (VN) 

135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia (hóa chất) làm cứng mặt sàn bê tông.  
 

 
(210) 4-2014-24975 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Ao-Ta  (VN) 

Số 5, đường số 9, tầng B1, trung tâm 
thương mại Vincom MegaMall - Times 
City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2014-24979 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Tạ Văn Hùng  (VN) 

Thôn Rùa Hạ 2, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; kim loại thường và hợp kim 
của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được. 
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(210) 4-2014-24980 (220) 17.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A26.11.12; 26.1.2 

(591) Vàng cam, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

công nghệ Kim Sinh  (VN) 

Đội 2, thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ nấu cơm, tủ hấp, tủ sấy, nồi điện đun nước. 
 

Nhóm 20: Tủ bếp, kệ, giá, gường, bàn, ghế. 
 

 
(210) 4-2014-24982 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thu Hằng  (VN) 

Số 7, lô 5 tập thể Hồ Việt Xô, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; trang phục; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo ngủ; quần áo lót. 

 

 
(210) 4-2014-24983 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.7; 1.15.5; 6.7.4; 18.5.1 
(591) Nâu, tím nhạt, đỏ, cam, vàng, ghi xám, 

trắng, đen. 
(731) Nguyễn Thanh Phương  (VN)

Số 13, ngách 5, ngõ 41, đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2014-24984 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; A3.7.24; 4.3.3 
(591) Cam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thiết bị văn 

phòng Phượng Hoàng  (VN) 

T83 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Túi giấy; túi (phong bì, bao giấy) dùng để bao gói; vỏ bọc chai bằng bìa cứng 
hoặc giấy; bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; giấy bao 
gói. 

 

 
(210) 4-2014-24986 (220) 17.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 4.3.3; 26.15.1; 1.15.5 

(731) KF TEA USA INC  (US) 
34-36 56th Street, Woodside, New York 
11377, U.S.A. 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ uống không cồn, nước giải khát, bánh ngọt và 
bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2014-24989 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

Max One  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-24990 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 

Max One  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-24991 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 

Max One  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
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(210) 4-2014-24992 (220) 17.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.3.1 

(591) Đỏ, đen, xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Hưng Phú  

(VN) 

Lô C6 - 2 khu công nghiệp Tịnh Phong, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-24993 (220) 17.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.3.1 

(591) Đỏ, đen, xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Hưng Phú  

(VN) 

Lô C6 - 2 khu công nghiệp Tịnh Phong, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-24994 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Tạ Hoàng Phương  (VN) 

Số 161/11A, đường số 4, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-24995 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.3.3; 26.3.4; 26.1.1 
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trường 

Sơn  (VN) 

Tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm; túi rác bằng giấy hoặc chất 
dẻo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; túi cho lò vi sóng; 
miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo 
dùng để bao gói. 
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1256 

(210) 4-2014-24996 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trường 

Sơn   (VN) 

Tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm; túi rác bằng giấy hoặc chất 
dẻo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; túi cho lò vi sóng; 
miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo 
dùng để bao gói. 

 
 

(210) 4-2014-24997 (220) 17.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 1.17.11; 1.5.1; 25.1.6; A1.1.10; 26.1.1 

(591) Đỏ yên chi, vàng, ngọc thạch, trắng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh tiệm bánh Sài 

Gòn. BK  (VN) 

70A/1 khu phố 1A, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kem, bánh ngọt, bánh mỳ.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại bánh kem, bánh ngọt, bánh mỳ, bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2014-24998 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hải Phong  (VN)

14/3C, ấp Đồng Nai, xã Hóa An, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám (giấy ráp). 
 

Nhóm 16: Keo dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  
 
 

(210) 4-2014-24999 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Văn Minh  (VN) 

Lô A211-A212, KCN Thái Hòa, Đức 
Hòa III, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại ghế văn phòng.  
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(210) 4-2014-25000 (220) 17.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.1 

(591) Xanh da trời, xám, hồng, lục bảo. 
(731) Công ty TNHH thương mại Cát 

Tường Vi  (VN) 

348C Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Màng co (màng mỏng), màng PE, màng PVC, màng PET, màng PP dùng để 
bao gói.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in. 
 

 
(210) 4-2014-25001 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh crôm, vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần KARTA  (VN)

37 Nguyễn Bá Huân, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy. 
 

Nhóm 35: Mua bán như: các loại giấy, các sản phẫm từ giấy, vải vóc, giày dép, mủ cao 
su, mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-25002 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - dịch vụ nhựa 

Tân Hiệp Hưng  (VN) 

909 đường 3/2, phường 17, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bằng nhựa như: ly, chén, chai, lọ, bàn, ghế.  
 

(210) 4-2014-25003 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tuyền Hưng Phú  

(VN) 

21 Bàu Cát 4, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán như: các loại giấy không thấm nước, giấy lọc, màng nhựa mỏng.  
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(210) 4-2014-25004 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3 
(591) Đen, xanh da trời, đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Mai 

Thái Sơn  (VN) 

52/3B, tổ 5, KP.4, phường Thống Nhất, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; vận chuyển đồ đạc.  

 

 
(210) 4-2014-25005 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.3.23; 26.1.1; 25.1.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Tân Thanh  (VN) 

152A/15 khu phố 2, Hồ Học Lãm, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại bao bì, máy móc và thiết bị ngành bao bì.  
 

 
(210) 4-2014-25006 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh da trời, xanh nõn chuối. 
(731) Hộ kinh doanh Thuận Phát  

(VN) 

C5/18 Chánh Hưng, xã Bình Hưng, huyện
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: thạch đen (sương sáo), thạch trắng (sương sa), rau câu, dừa 
tươi, hạt é (hột é), nhựa trôm (mủ trôm).  

 

 
(210) 4-2014-25007 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3 
(591) Đen, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại và xây dựng điện 

Minh Hòa  (VN) 

40/2 Lam Sơn, phường 6, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Thanh đà, thanh chống bằng sắt thép dùng để xây dựng trạm điện; kết cấu sắt 
thép dùng để xây dựng trạm điện.  

 
 

(210) 4-2014-25008 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH da thuộc WEI

TAI Việt Nam  (VN) 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại da thuộc.  
 

 
(210) 4-2014-25009 (220) 17.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A25.3.3; 2.9.1; 2.1.1; A10.3.4 

(591) Đen, xanh da trời, hồng, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

tư vấn và đào tạo Sư Tử Trẻ  

(VN) 

84/15/16 Bùi Quang Là, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chi Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo) như: đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ 
năng làm việc; sản xuất phim video; ghi băng hình; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục).  

 
 

(210) 4-2014-25010 (220) 17.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A25.1.10; 25.1.25; A11.3.3 

(591) Đen, tím. 
(731) Nguyễn Hoàng Phi  (VN) 

121/2, KP2, phường Tân Thuận Tây, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2014-25011 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Phi  (VN) 

121/2, KP2, phường Tân Thuận Tây, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2014-25012 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đen, đỏ yên chi, trắng. 
(731) Công ty TNHH trang trí nội 

thất Anh Quới  (VN) 

C7/30A1 đường Phạm Hùng, ấp 4, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc như: bàn, ghế, gường, tủ, giá, kệ.  
 
 

(210) 4-2014-25013 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

gas Bình Minh  (VN) 

10-12 đường số 2, phường 4, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại gas. 
 
 

(210) 4-2014-25014 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 4.2.20; A10.3.15 
(591) Đen, vàng, cam, trắng, nâu. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

tư vấn và đào tạo Sư Tử Trẻ  

(VN) 

84/15/16 Bùi Quang Là, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo) như: đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ 
năng làm việc; sản xuất phim video; ghi băng hình; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục).  

 
 

(210) 4-2014-25015 (220) 17.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.1.1; 3.1.16 

(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

tư vấn và đào tạo Sư Tử Trẻ  

(VN) 

84/15/16 Bùi Quang Là, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo) như: đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ 
năng làm việc; sản xuất phim video; ghi băng hình; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục).  

 

 
(210) 4-2014-25017 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) ; 2.5.8; A2.5.24; 2.5.21 
(591) Đen, trắng, hồng, cam, vàng, xanh lá 

cây, xanh nước biển, nâu. 
(731) PHARMIX CORPORATION   (KR) 

1304, Garak ID Tower, 99-7, Grak-dong, 
Songpa-gu, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-25018 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng (VN)  (VN) 

Số 60 Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; cửa hàng bán đồ ăn nhanh; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-25019 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Yến  (VN)

313 đường Trường Chinh, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

 
(210) 4-2014-25020 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; A26.3.5; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH Alpharco 

Thăng Long  (VN) 

Số 32, ngõ 79, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-25022 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.9; 26.3.1; A26.11.12; 26.4.1 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) DONGKANG METAL CO., LTD.   (KR)

(Dadae-dong) 49, Dasan-ro 53beon-gil, 
Saha-gu, Busan 604-826, Republic of 
Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; van ống nước bằng kim 
loại; vòi phun bằng kim loại; ống bao nối bằng kim loại; đầu nối bằng kim loại cho ống 
dẫn; kẹp dây cáp và ống dẫn bằng kim loại; vòi bằng kim loại [không phải là bộ phận của 
máy]; đầu nối ống bằng kim loại; cửa sập ống tiêu nước [van], bằng kim loại; vòng kẹp 
bằng kim loại [vòng đai để kết nối].  

 

 
(210) 4-2014-25023 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Cao Ngọc Bình  (VN) 

22 Phan Chu Trinh, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn. 
 

 
(210) 4-2014-25024 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 

xuất Ngọc Việt   (VN) 

Thôn Hải Bình, xã Lộc Bình, huyện Phú 
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 
triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2014-25025 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, đỏ. 
(731) Bùi Thị Hồng Thắm  (VN) 

Số 4 ngách 32, ngõ 670 Nguyễn Khoái, 
phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 10: Ghế mát-xa dùng điện; gối mát-xa dùng điện; máy mát-xa chân chạy điện; máy 
mát-xa vai chạy điện; thiết bị mát-xa rung. 

 

 
(210) 4-2014-25026 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.3; 26.1.1; 26.5.1 
(731) UNITED ELECTRIC INDUSTRY CO., 

LTD.  (TW) 
7F., No. 149, Wugong Road, Wugu 
District, New Taipei City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt muối; nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; nước dùng; nước dùng cô 
đặc; thịt lợn ướp; chiết xuất từ thịt; gói thịt ăn liền; gói hải sản ăn liền; thịt đã bảo quản; 
thịt bò khô; khoai tây chiên; xúc xích; xúc xích bao bột; dạ dày bò dùng làm thực phẩm; 
cá ngừ; chế phẩm súp rau. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; bánh quy bơ; bánh mì; kẹo; chế phẩm ngũ cốc; đồ ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sôcôla; cà phê; bánh kẹo; bánh quy tròn; bánh quy giòn; bỏng 
ngô; thực phẩm giàu tinh bột; kẹo mềm; thạch hoa quả (bánh kẹo); bánh gừng mật ong; 
bánh kẹo ngậm; bánh hạnh nhân ngọt; bánh mạch nha; bột bánh hạnh nhân; mantoza; 
bánh nhân thịt; mảnh yến mạch cán mỏng; bánh ngọt; bánh kẹo đậu phộng; kẹo bạc hà; 
bánh tráng miệng; đồ ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-25027 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A20.1.3; 5.7.13; A5.7.23 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thanh 

Hiền  (VN) 

49/2C Phú Định, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Dụng cụ học sinh (keo dán văn phòng, bảng học sinh, bút sáp, phấn không bụi, 
mực viết bút máy, bìa nylông bọc vở). 

 

 
(210) 4-2014-25028 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản phẩm 

Sinh thái  (VN) 

309 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật. 
 
 

(210) 4-2014-25029 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.2; A1.1.12; 1.13.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Ngôi Sao Kỹ Thuật Số  

(VN) 

84 đường 28, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Hộp mực đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; mực in cho máy sao 
chụp; mực in; hợp phần để in [mực in]; mực dùng cho bản in khắc; mực cho ngành thuộc da. 

 

Nhóm 09: Bộ khuyếch đại âm thanh, máy chạy đã compact; thiết bị ngoại vi của máy 
tính, phần mềm máy tính; máy vi tính; máy in dÓ dùng với máy tính; hệ thống điện cho 
việc điều khiển từ xa hệ thống điện; thiết bị chiếu hình; máy fax, máy tính xách tay; màn 
hình máy tính; máy sao chụp tài liệu; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị giảng dạy; tai 
nghe; máy thu thanh và thu hình. 

 

Nhóm 20: Giá sách; ghế; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng trong trường học; giá 
sách của thư viện; bàn. 

 
 

(210) 4-2014-25030 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Trung tâm đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực Việt - 

Chi nhánh công ty cổ phần 

thương mại dịch vụ Ngôi Sao 

Kỹ Thuật Số  (VN) 

84 đường 28, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi; đào 
tạo thực hành; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; đào tạo lại nghề. 

 
 

(210) 4-2014-25031 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhất Long  (VN) 

Số 6 ngách 54/1 Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-25032 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm C & G  (VN) 

Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-25033 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-25034 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
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uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-25036 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, đen, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm Làng Việt  (VN) 

Số 191 Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến và được bảo quản (để có thể ăn ngay) từ cá, thịt gia 

cầm, thịt gia súc chăn nuôi như: cá kho, thịt kho, sườn kho. 
 

 
(210) 4-2014-25037 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, đen, 
trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm Làng Việt   (VN) 

Số 191 Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu và kinh doanh máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ chế 

biến thực phẩm; bán buôn, bán lẻ các sản phẩm do công ty sản xuất như: niêu (nồi); hộp 
đựng thực phẩm và thực phẩm đã chế biến; mua bán phụ gia cho công nghiệp thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-25038 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, đen, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm Làng Việt  (VN) 

Số 191 Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu máy móc, thiết bị và công nghệ chế biến thực phẩm; thiết kế tạo 
dáng bao bì đựng thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-25039 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.9 
(591) Trắng, hồng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thần Phong  (VN) 

52 đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa mâm (bộ phận của máy), lưỡi cưa vòng (bộ phận của máy).  

 
 

(210) 4-2014-25041 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu Vật liệu Xây dựng Cát 

Linh  (VN) 

F201, 52 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc 
Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dich vụ mua bán gạch ốp lát; dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-25042 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu Vật liệu Xây dựng Cát 

Linh  (VN) 

F201, 52 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc 
Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dich vụ mua bán gạch ốp lát; dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1268 

(210) 4-2014-25043 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) JIN HYUNG, BAE  (KR) 
Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ đánh móng tay, móng chân không dùng điện; bộ dụng cụ cắt sửa 

móng tay; dụng cụ giũa móng không dùng điện; dụng cụ bấm móng không dùng điện; 
kìm bấm, tỉa, cắt móng. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm dưỡng da, chế phẩm cho 
tóc, sữa rửa mặt. 

 
Nhóm 44: Các dịch vụ thẩm mỹ liên quan đến tóc, chăm sóc sắc đẹp, móng tay, móng 
chân, trang điểm. 

 
 

(210) 4-2014-25044 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 

xây dựng Hà Việt  (VN) 

Phòng 1216, CT2, ĐN2, khu đô thị Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn làm việc; bàn họp; ghế ngồi; quầy lễ tân (đồ đạc); tủ đựng tài liệu (đồ đạc); 

giá sách (đồ đạc). 
 
 

(210) 4-2014-25045 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phẩn dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 

Số 52 đường Lê Quang Đạo, phường Phú 
Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-25046 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần PEACELIFE 

Việt Nam  (VN) 

Số 262A Thụy Khuê, phường Thụy 

Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2014-25047 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 20.5.7; A26.11.12; 6.1.2 

(591) Tím, xanh da trời, xanh lá cây. 

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, United States of 

America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị rối loạn thần kinh, bệnh và sự rối loạn về hệ 

thần kinh trung ương. 
 

Nhóm 16: Tài liệu in, bao gồm sách nhỏ quảng cáo, sách, sách mỏng và bản tin trong lĩnh 

vực rối loạn thần kinh, bệnh và sự rối loạn về hệ thần kinh trung ương.  
 

 
(210) 4-2014-25048 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; A5.3.13; A26.11.12; 25.5.25 

(591) Đen, trắng, nâu, vàng, xanh. 

(731) Cơ sở sản xuất bánh Ba Hưng 

BAKERY  (VN) 

40 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh mì; bánh kem; bánh kẹo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ đồ ăn nhanh do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 

cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ bán thức ăn mang về do nhà 

hàng thực hiện; quán cà phê. 
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(210) 4-2014-25049 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.24; 1.15.14; 1.15.21 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Lê Văn Thương  (VN) 

132/37 Võ Trường Toản, phường 1, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2014-25051 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ sinh học   (VN) 

Số 557 đường 21/4, phường Xuân Bình, 
thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc diệt nấm bệnh, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2014-25052 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ sinh học   (VN) 

Số 557, đường 21/4, phường Xuân Bình, 
thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc diệt nấm bệnh, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2014-25053 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Đại Bàng Lửa   (VN)

98/4 Nguyễn ảnh Thủ, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2014-25054 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.24; A3.13.6 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Trần Đức Liêm  (VN) 

Xóm Vàng, xã Tân Hương, huyện Phổ 
Yên, tỉnh Thái Nguyên  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim; ảnh viện 
(studio). 

 

 
(210) 4-2014-25055 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.15 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH TAXI MINH GIANG  

(VN) 

Số 999/9A, khu phố Chiêu Liêu, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi; dịch vụ cho thuê phương tiện vận 
tải; vận chuyển hành khách du lịch; vận chuyển hàng hóa bằng xe chuyên dụng trong nội 
địa; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
 

(210) 4-2014-25056 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Võ Công Vinh  (VN) 

664/21 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước hoa.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, dầu xả, kem chăm sóc tóc, sữa tắm, 
sữa dưỡng thể, kem dưỡng da, đồ dùng trang điểm, son, phấn dùng cho lĩnh vực làm đẹp, 
các loại phấn kem trang điểm, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp, giày dép, túi xách, ví, 
đồng hồ, mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, mũ nón, đồ trang sức, hàng gia dụng; đại lý 
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phân phối, đại lý ký gửi hàng hóa, kinh doanh chuỗi cửa hàng: mỹ phẩm, thời trang, vải, 
chăn, vỏ nệm, áo gối, khăn phủ giường, khăn tay bỏ túi, quần áo, giày dép, mũ nón, găng 
tay, cà vạt, khăn quàng cổ, phụ kiện ngành may như chỉ, kim, khuy, ruy băng trang trí, đồ 
trang trí cho giày, vật trang trí dùng cho quần áo; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập 
khẩu hàng hóa dùng cho mục đích thương mại.  

 

 
(210) 4-2014-25057 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Tạo  (VN) 

Số nhà 23, tổ 4, khu 3, đường Vườn Đào, 
phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; nghiên cứu thị trường; marketing; dịch vụ tối 
ưu hóa công cụ tìm kiếm cho các trang web; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang web; thiết kế logo; thiết kế bao bì; dịch vụ cập nhật 
thông tin tổng hợp lên trang web. 

 

(210) 4-2014-25062 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Bảo Phúc  (VN) 

Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-25063 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.1.6 
(591) Nâu, nâu đỏ, nâu, xám, trắng. 
(731) Trần Thị ái  (VN) 

Số 18/24 Đặng Nguyên Cẩn, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao. 
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(210) 4-2014-25065 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh vàng Thúy Vân  (VN) 

72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ kim hoàn; đồ trang sức bằng kim loại quý, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý, nữ trang.  
 

 
(210) 4-2014-25067 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu ACB Việt Nam  (VN) 

273 đường TA32, tổ 8, khu phố 3, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 

sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 
 

 
(210) 4-2014-25068 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Kim Anh   (VN)

909 Quang Trung, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; mặt nạ; 

sữa rửa mặt; sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2014-25069 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xuất nhập khẩu mỹ 

phẩm Hoàng Hưng Long   (VN) 

140/2 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem và bột 

tắm trắng (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
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(210) 4-2014-25070 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thành Tín   (VN) 

163/67 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-25071 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Hoàng Tiến Dũng  (VN) 

20/B104 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-25072 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Hoàng Tiến Dũng   (VN) 

20/B104 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-25073 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A16.1.5; 16.1.1 
(731) CIMB GROUP SDN BHD   (MY) 

Level 13, Menara CIMB, Jalan Stesen 
Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính và dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ quản lý vốn 
đầu tư, dịch vụ quản lý quỹ và dịch vụ quản lý tài sản bao gồm quản lý tài chính, quản lý 
bất động sản; dịch vụ tiền gửi ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ chuyển quỹ điện 
tử, dịch vụ ngân phiếu trả tiền trước, dịch vụ thanh toán hóa đơn, dịch vụ mua bán cổ 
phần, dịch vụ tài chính được cung cấp qua internet, dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị 
liên quan đến tiền thưởng và các chương trình khách hàng thân thiết và dịch vụ cung cấp 
thông tin tài chính. 
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(210) 4-2014-25074 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) CIMB GROUP SDN BHD    (MY) 

Level 13, Menara CIMB, Jalan Stesen 
Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 
Kuala Lumpur, Malaysia   

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính và dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ quản lý vốn 

đầu tư, dịch vụ quản lý quỹ và dịch vụ quản lý tài sản bao gồm quản lý tài chính, quản lý 
bất động sản; dịch vụ tiền gửi ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ chuyển quỹ điện 
tử, dịch vụ ngân phiếu trả tiền trước, dịch vụ thanh toán hóa đơn, dịch vụ mua bán cổ 
phần, dịch vụ tài chính được cung cấp qua internet, dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị 
liên quan đến tiền thưởng và các chương trình khách hàng thân thiết và dịch vụ cung cấp 
thông tin tài chính. 

 

 
(210) 4-2014-25075 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.4; A3.1.24 
(591) Vàng, cam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Sáu Mươi Tám  (VN) 

Tầng 18, Trung Tâm Tài Chính Dầu Khí, 
số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao: găng; bàn bi da; gậy chơi bi da; đầu gậy chơi bi da; dụng cụ 

ghi điểm trong trò chơi bi da; khay xếp bóng hình tam giác dùng trong trò chơi bi da. 
 
 

(210) 4-2014-25076 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Sáu Mươi Tám   (VN) 

Tầng 18, Trung Tâm Tài Chính Dầu Khí, 
số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao: găng; bàn bi da; gậy chơi bi da; đầu gậy chơi bi da; dụng cụ 

ghi điểm trong trò chơi bi da; khay xếp bóng hình tam giác dùng trong trò chơi bi da. 
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(210) 4-2014-25080 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25081 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25082 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25083 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-25084 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25085 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25086 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25087 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-25088 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Vũ 

Thanh  (VN) 

ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện 
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-25089 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Cam, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật 

thương mại xuất nhập khẩu 

Việt Thành  (VN) 

56/6A, đường Gò ¤ Môi, khu phố 2, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy ép bùn, máy sấy công nghiệp, lò đốt rác công nghiệp, máy bơm 
thủy lực, băng tải (băng chuyền tải), hệ thống máy hút bụi. 

 

 
(210) 4-2014-25090 (220) 17.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.7.17; 2.3.1; A2.3.2; 25.1.25; 25.1.9 

(591) Trắng, hồng. 
(731) Nguyễn Thị Thảo Châu  (VN)

417B Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; nhập khẩu mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mát-xa); dịch vụ 
tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2014-25092 (220) 17.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A3.4.2; 3.4.13; A3.4.24 

(591) Xanh, cam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Minh 

Khoa  (VN) 

89/12 đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh
Mỹ Lợi, quận 02, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-25093 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Sáu Mươi Tám  (VN) 

Tầng 18, Trung Tâm Tài Chính Dầu Khí, 
số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao: găng; bàn bi da; gậy chơi bi da; đầu gậy chơi bi da; dụng cụ 

ghi điểm trong trò chơi bi da; khay xếp bóng hình tam giác dùng trong trò chơi bi da. 
 

 
(210) 4-2014-25094 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Ngô Khắc Thông  (VN) 

16 Lê Vĩnh Khanh, tổ 14, phường Hoà 
An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan và cà phê hạt.  

 

 
(210) 4-2014-25095 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) ALTICOR INC  (US) 
7575 Fulton Street East Ada, Michigan 
49355-0001 USA 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc miệng, bao gồm kem đánh răng và nước súc miệng (không 

dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 

 
(210) 4-2014-25096 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mỹ Linh  (VN) 

30 Phạm Hồng Thái, phường Tây Sơn, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống inox.  
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Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa. 

 

 
(210) 4-2014-25098 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, vàng, tím, xanh, đỏ, cam. 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2014-25099 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, vàng, tím, xanh, cam. 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2014-25100 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, nâu, tím, xanh dương, cam. 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
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(210) 4-2014-25101 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(591) Đen, đỏ, đỏ đậm. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại mô tô Việt Nhật   (VN) 

401/10 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: Phanh cho xe cộ; xích truyền động cho phương tiện giao thông đường bộ; xe 
máy có bàn đạp và động cơ chạy bằng xăng; động cơ điện cho phương tiện giao thông 
trên bộ, cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; ổ trục cho bánh xe cộ, moay ¬ cho bánh 
xe. 

 

 
(210) 4-2014-25104 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

thương hiệu PBS  (VN) 

27 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn, gỗ dán, gỗ bán thành phẩm, tấm ốp tường không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng.  

 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, nệm, gối. 
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn lót sàn nhà và các vật liệu trải sàn khác, 
giấy dán tường và các vật dụng trải sàn khác, các sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà 
hoặc tường đã xây xong nhằm bày biện, trang trí.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt nội ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2014-25105 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A11.1.2 
(591) Đỏ, đen, vàng. 
(731) Lê Thị Ngọc Nga  (VN) 

861/57 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2014-25106 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3 
(731) XONGDUR THAI ORGANIC FOOD 

CO., LTD.   (TH) 
129 Moo 1, Nong-Ong Sub-District, U-
Thong District, Suphanburi 72160 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; gạo.  

 

 
(210) 4-2014-25109 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trần 

Nguyễn   (VN) 

68/33 Trần Nhân Tôn, phường 02, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm; mua bán trang thiết bị nội thất (giường, tủ, bàn, 
ghế); mua bán vải; mua bán trang phục may sẵn; mua bán giày dép; mua bán thiết bị linh 
kiện điện tử viễn thông. 

 

 
(210) 4-2014-25110 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TINCO  (VN)

40A Quốc Hương, khu phố 2, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước xả làm mềm vải; nước tẩy rửa sàn nhà; nước lau bếp; 
nước vệ sinh nhà vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2014-25111 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.11.2 
(591) Xanh dương, ghi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dệt may 

Quảng Phú   (VN) 

Thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; áo nịt bụng dành cho ngành y; băng dùng cho phẫu thuật; 
băng treo dùng cho ngành y; khăn vải dùng cho phẫu thuật. 

 
Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví (bóp).  

 
Nhóm 24: Khăn bông; áo gối; chăn; ga trải giường; màn cửa bằng vải; khăn trải bằng vải.  

 
Nhóm 25: Găng tay (dùng cho trang phục); tất (vớ); quần áo; trang phục lót; quần áo đi 
biển; mũ (nón); khăn choàng; khăn trùm đầu; khăn quàng cổ; áo choàng tắm. 

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân; thảm lót sàn; thảm nội thất; thảm dùng cho ô tô; thảm dùng ở 
phòng tập thể dục; thảm chống trơn. 

 

 
(210) 4-2014-25112 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Bảo  (VN) 

159/3 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

Nhóm 33: Rượu cần. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành, du lịch 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-25113 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Tấn Bảo  (VN) 

159/3 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

Nhóm 33: Rượu cần. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành, du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
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(210) 4-2014-25115 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 

Hương  (VN) 

Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-25116 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY 
LLC   (US) 
7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 
49001, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược được đóng vào lọ có nhiều ngăn.  

 

 
(210) 4-2014-25117 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; A1.1.9; 5.7.24; 26.1.1; 5.7.21 
(591) Nâu sữa, vàng, đỏ, nâu đậm, trắng, xanh 

lá cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư & 

thương mại Thành Phát   (VN) 

41 Lý Thường Kiệt, phường Thống Nhất, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống cà phê có sữa.  

 

 
(210) 4-2014-25118 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Võ Duy Đạo  (VN) 

89 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ Billiards và Snooker (dịch vụ vui chơi giải trí).  
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(210) 4-2014-25119 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Võ Duy Đạo  (VN) 

89 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-25121 (220) 17.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.3.1 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hiệp 

Phước   (VN) 

05 Bến Lội, khu phố 7, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-25122 (220) 17.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.1.25; 25.1.6; 25.1.9; 17.2.25 

(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, ghi xám, 
trắng, đen. 

(731) Đào Văn Hải  (VN) 

216/100 Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nhang thơm, giấy tiền vàng bạc (hàng mã) dùng để thờ cúng. 
 
 

(210) 4-2014-25123 (220) 17.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.3.1; A26.3.24 

(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Phúc Thịnh  (VN) 

31 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng.  
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(210) 4-2014-25124 (220) 20.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.11.10 

(591) Đỏ, cam, xanh tím than, xanh lá cây, 
vàng, tím, trắng. 

(731) Công ty cổ phần HACO Việt 

Nam   (VN) 

Số nhà 62C - làng Vạn Phúc Thượng, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước trong nhà; sơn nước ngoài nhà.  
 

(210) 4-2014-25125 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Vàng. 
(731) Hãng thuốc Thể thao  (VN)

69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2014-25126 (220) 20.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (591) Trắng, cam. 

(731) Hãng thuốc Thể thao  (VN)

69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y. 
 
 

(210) 4-2014-25127 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hãng thuốc Thể thao  (VN)

69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y. 
 
 

(210) 4-2014-25128 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hãng thuốc Thể thao  (VN)

69 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y. 
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(210) 4-2014-25129 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Đại 

Lợi  (VN) 

Lô E, KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị 
xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: đất sét nung (vật liệu chịu nhiệt). 
 
 

(210) 4-2014-25130 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Đại 

Lợi  (VN) 

Lô E, KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị 
xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: đất sét nung (vật liệu chịu nhiệt). 
 

 
(210) 4-2014-25131 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Đại 

Lợi  (VN) 

Lô E, KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị 
xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: đất sét nung (vật liệu chịu nhiệt). 
 
 

(210) 4-2014-25132 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Đại 

Lợi  (VN) 

Lô E, KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị 
xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: đất sét nung (vật liệu chịu nhiệt). 
 
 

(210) 4-2014-25133 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Đại 

Lợi  (VN) 

Lô E, KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị 
xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: đất sét nung (vật liệu chịu nhiệt). 
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(210) 4-2014-25134 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Đại 

Lợi  (VN) 

Lô E, KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị 
xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: đất sét nung (vật liệu chịu nhiệt). 
 

 
(210) 4-2014-25135 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuyển  (VN) 

Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại. 
 

 
(210) 4-2014-25136 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuyển  (VN) 

Tổ 2 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại. 
 

 
(210) 4-2014-25137 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 20.5.25 
(591) Trắng, hồng. 
(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

thương mại giấy Thuận An 

Xanh  (VN) 

301/5§ ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2014-25138 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, hồng. 
(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

thương mại giấy Thuận An 

Xanh  (VN) 

301/5§ ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Khăn giấy napkin; khăn giấy rút; giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2014-25139 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 20.5.25 
(591) Trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

thương mại giấy Thuận An 

Xanh  (VN) 

301/5§ ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2014-25140 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; A5.1.10; A5.3.15; A26.11.12; 
26.4.2 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại giấy 

Thuận An Xanh  (VN) 

301/5§ ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy rút. 
 

 
(210) 4-2014-25143 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.22; A5.5.20; 5.5.19; 4.5.1 
(591) Hồng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại thời trang Chiến 

Thắng  (VN) 

Số 114, phố Định Công, tổ 83, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm: quần áo, trang phục, đồ đi ở chân, đồ 
đội đầu. 
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(210) 4-2014-25144 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại thời trang Chiến 

Thắng  (VN) 

Số 114, phố Định Công, tổ 83, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm: quần áo, trang phục, đồ đi ở chân, đồ 
đội đầu. 

 

 
(210) 4-2014-25145 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hoàng Bảo Nghi  (VN) 

153 Trịnh Quang Nghị, phường 7, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo nịt ngực [áo lót]; quần áo lót; quần áo lót thấm mồ hôi; quần áo lót mặc bên 
trong. 

 
 

(210) 4-2014-25146 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Đặng Văn Nhuận  (VN) 

Đội 12, thôn Ngọc Thỏ, xã Tân Thịnh, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải. 
 

 
(210) 4-2014-25147 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1 
(731) PIONEER HI-BRED 

INTERNATIONAL, INC.  (US) 
7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, 
Johnston, Iowa 50131 - 1014, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt nông nghiệp thuộc nhóm 31. 
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(210) 4-2014-25148 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CMK Hải 

Giang  (VN) 

Số 12, ngách 15/10 Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép thời trang; ca vát; mũ nón; tất; váy. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý và xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, giày dép thời trang, 
ca vát, mũ nón, tất, váy, vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng may sắn, giày dép, vali, cặp, túi, ví, 
hàng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, 
da giày, tơ, sợi dệt, mua, bán đồng hồ, kính mắt, hạt dùng làm đồ trang sức, vòng đeo tay 
(đồ trang sức, đồ kim hoàn), trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn), dây chuyền (đồ 
trang sức, đồ kim hoàn), kẹp cài caravat, đồ trang sức, đồ trang sức từ đá quý nhân tạo 
(trang sức cho y phục), chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn), đồ trang trí (đồ trang sức, 
đồ kim hoàn), đồ trang sức bằng hạt huyền, đồ trang sức làm bằng đá quý nhân tạo (trang 
sức cho y phục). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu thời trang; vẽ mốt quần áo; tư vấn thiết kế thời trang 
và thiết kế thời trang. 

 

 
(210) 4-2014-25149 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; 1.15.5; A26.11.12; 25.5.25; 
26.11.3 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng, đỏ.
(731) Công ty cổ phần Rồng Việt 

Vũng Tàu  (VN) 

13G2 Nguyễn Thái Học, phường 7, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục kỹ năng sống và tư vấn tâm lý cho thanh thiếu niên. 
 
 

(210) 4-2014-25150 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cây Thuốc Việt  

(VN) 

Phòng 618, tòa nhà 23 Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 
hoặc thú y; thực phẩm cho em bé. 
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(210) 4-2014-25152 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 1.3.1; 1.15.15; 1.15.14; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Phùng Chí Hiếu  (VN) 

B4 tổ 2, KP4, phường Tân Hiệp, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2014-25153 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) Công ty cổ phần Thiết bị Bưu 

điện  (VN) 

Số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy. 
 

 
(210) 4-2014-25154 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) 1. Nguyễn Thị Thu Huyền  (VN)

Số 1 ngách 11, ngõ 105 tổ 35, phố Yên 
Hoà, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

2. Vũ Thị Phương  (VN) 

Số 6, đường Khương Đình, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

3. Hoàng Đình Khiêm  (VN) 

Thôn Cầu Lại, xã Liên Hiệp, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản: dịch vụ mua bán bất động sản, dịch vụ cho thuê bất động sản, 
dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ môi giới mua bán bất 
động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. 

 

 
(210) 4-2014-25155 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH R.L.G Việt Nam (VN)

Toà nhà HD - lầu 9, số 25 Bis Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 
 

(210) 4-2014-25157 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Thị Phương Dung   (VN)

58 Phú Hiệp 2, xã Gia Hiệp, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bột bắp; bột đậu nành; ca cao. 

 

 
(210) 4-2014-25158 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Vàng đồng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và đầu tư Tương Lai  (VN) 

171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng làm quà tặng (hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, đá phong 

thủy).  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (cho thuê mặt bằng).  
 
 

(210) 4-2014-25159 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần tiếp thị và 

truyền thông UNIQUE  (VN) 

Số nhà 32, ngõ 42, phố Trung Liệt, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; cập nhật tư liệụ 

quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo 
cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; các công việc chuẩn bị cho cột quảng cáo, xử lý các cột quảng cáo; dịch 
vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo.  

 
Nhóm 40: In mẫu vẽ; dịch vụ in; in ốp sét; in ảnh chụp. 
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(210) 4-2014-25164 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Xanh nước biển. 
(731) Trần Văn Thừa   (VN) 

39 Tân Vĩnh, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn ca nhạc, dịch vụ quay phim chụp ảnh.  
 

 
(210) 4-2014-25166 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 16.3.17 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Góc Xanh   (VN) 

128 đường số 2, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm), gối, ghế bọc nệm.  
 

Nhóm 35: Mua bán vải, thảm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng may mặc.  
 

 
(210) 4-2014-25167 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.8 
(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lam, xám. 
(731) Công ty cổ phần ENDO  (VN)

406/22 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ vải; quần áo thể thao; áo khoác.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh kẹo; đường (thực phẩm); gạo.  
 

 
(210) 4-2014-25168 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.16; A3.9.24 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư S.6  (VN)

Thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, huyện 
Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; tôm đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Tôm giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tôm giống, thủy hải sản đã qua chế biến.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-25169 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

văn hóa Đông Sơn   (VN) 

Số 11 ngõ 491 Đê La Thành, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế), 
đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể, nước chanh, nước uống có 
muối lithi, nước khoáng có muối lithi (đồ uống), nước khoáng (đồ uống), đồ uống từ cây 
thổ phục linh (đồ uống không chứa cồn). 

 
 

(210) 4-2014-25170 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.24 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại thủy sản Quảng 

Ninh   (VN) 

Tổ 2, khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện 
Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Ruốc hải sản, ruốc cơ trai, bào ngư đã chế biến, sá sùng đã chế biến, kim chi 
hải sản.  

 
 

(210) 4-2014-25171 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa dược 

Việt Nam   (VN) 

Số 273 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1296 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-25172 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.4; 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại Thành Huy  

(VN) 

119/207 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, công tắc điện, phích cắm điện, cầu chì, cầu dao điện.  
 

 
(210) 4-2014-25174 (220) 20.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.1.14; 26.1.2; 25.1.25; 8.1.25 

(591) Đỏ, vàng, nâu, tím, ghi sẫm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

chế biến thực phẩm Thanh 

Hương   (VN) 

Số nhà 50, phố An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bột ngũ cốc, sô cô la, ca cao.  
 

 
(210) 4-2014-25175 (220) 20.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.1.25; 3.1.14; 26.1.1; 8.1.25 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, vàng, nâu, ghi sẫm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

chế biến thực phẩm Thanh 

Hương  (VN) 

Số nhà 50, phố An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bột ngũ cốc, sô cô la, ca cao. 
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(210) 4-2014-25176 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.2.7; 3.1.14; 5.7.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, ghi, nâu, tím, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

chế biến thực phẩm Thanh 

Hương   (VN) 

Số nhà 50, phố An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bột ngũ cốc, sô cô la, ca cao. 
 

 
(210) 4-2014-25177 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phát triển thương 

mại Tân Việt  (VN) 

Số 334, ngách 176, ngõ 120, phố Tân 
Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-25178 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, vàng, cam, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH MC Đại Dương 

Việt Nam  (VN) 

04 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
thực phẩm bổ sung dùng trong y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng dùng trong y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dùng trong y tế.  
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(210) 4-2014-25179 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 9.1.10; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại Hương Khánh  (VN) 

52/23 đường số 8, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2014-25180 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Trần Văn Thạch  (VN) 

Khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2014-25182 (220) 20.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 1.7.6; A1.1.10; 1.15.15; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, vàng 
đồng, xanh lá cây đậm. 

(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC.  (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, USA 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót và quần tã trẻ em (tã lót dạng quần) dùng một lần.  
 

 
(210) 4-2014-25184 (220) 20.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 24.9.1; 3.1.6; 3.1.16 

(731) Châu Triết Dân  (VN) 

62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; cờ giải trí; cầu đá; cầu lông; vợt dùng để chơi. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1299 

(210) 4-2014-25185 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Lê Minh VN  (VN)

118/7 đường số 8, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25186 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 

Tác  (VN) 

Lầu 4, số 261-263 Phan Xích Long, 
phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng trong ngành. 
 

(210) 4-2014-25187 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 

Tác   (VN) 

Lầu 4, số 261-263 Phan Xích Long, 
phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng trong ngành. 
 

 
(210) 4-2014-25188 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp 

Tác   (VN) 

Lầu 4, số 261-263 Phan Xích Long, 
phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng trong ngành. 
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(210) 4-2014-25189 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Vidipha  (VN) 

184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25190 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương VIDIPHA  (VN) 

184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25191 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương VIDIPHA  (VN) 

184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-25192 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương VIDIPHA  (VN) 

184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-25193 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương VIDIPHA  (VN) 

184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25194 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương VIDIPHA  (VN) 

184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25195 (220) 20.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 2.9.14; A2.9.15; 26.2.7 

(591) Đỏ tươi, trắng. 
(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 

174/66 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe; loa; vỏ hộp loa. 
 

 
(210) 4-2014-25197 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 22.1.1; 25.1.6; 25.1.25; A20.1.5 
(591) Trắng, tím, vàng, vàng cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Thế Kỷ  (VN) 

274 Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (yến sào); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; thực phẩm làm từ 
yến sào cụ thể là: chè yến, súp yến, yến chưng đường phèn.  

 

Nhóm 35: Mua bán tổ yến, chim yến.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1302 

(210) 4-2014-25198 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Nhật Tuấn Thành  (VN)

Lô 04 - 05 khu B2.1 CDC phía Bắc tu 
viện Phao Lô, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; chỗ ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2014-25199 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất - chế biến Phương 

Nam   (VN) 

49B Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước 
Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (đã qua chế biến); tổ chim yến (dùng làm thực phẩm).  
 

Nhóm 32: Nước yến (nước giải khát trên cơ sở yến sào).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: yến sào, tổ chim yến, nước yến.  
 

 
(210) 4-2014-25200 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất - chế biến Phương 

Nam   (VN) 

49B Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước 
Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (đã qua chế biến); tổ chim yến (dùng làm thực phẩm).  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1303 

Nhóm 32: Nước yến (nước giải khát trên cơ sở yến sào).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: yến sào, tổ chim yến, nước yến.  
 

 
(210) 4-2014-25201 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ làm đẹp Thảo Tây  (VN) 

324-326 Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; đào tạo thực hành; giảng dạy; đào tạo 
lại nghề; sản xuất chương trình truyền hình và truyền thanh; dàn dựng các chương trình 
phát thanh và truyền hình.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 
cắt sửa móng tay.  

 
 

(210) 4-2014-25202 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(300) 2014-078601 18.09.2014 JP 
(540) 

 

(731) PALOMA CO., LTD.  (JP) 
6-23, Momozono-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya-shi, Aichi, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp lò nấu bằng khí ga, lò nấu bằng khí ga [dùng cho mục đích gia dụng], thiết 
bị làm nóng để nấu không dùng điện [dùng cho mục đích gia dụng]; bề mặt bếp gắn chậu 
rửa cố định; thiết bị nấu nướng dùng cho mục đích công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2014-25203 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.8 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Thắng Hoành  

(VN) 

157/2 khu phố Đông A, phường Đông 
Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2014-25204 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Gia 

Long   (VN) 

167/16 đường số 8, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25205 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Gia 

Long  (VN) 

167/16 đường số 8, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25206 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Gia 

Long   (VN) 

167/16 đường số 8, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25207 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại NOFACO  

(VN) 

672/4 Lê Văn Khương, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25208 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại NOFACO  

(VN) 

672/4 Lê Văn Khương, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-25209 (220) 20.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) A1.7.20; 1.7.6
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1 - 
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 10: Đệm sưởi ấm dùng để chữa bệnh; mặt nạ cho mắt dùng để chữa bệnh; đệm sưởi 

(dạng tấm) không dùng điện dùng trong ngành y; vật dụng cấp nhiệt dùng cho mục đích 
cấp cứu; quần áo bảo hộ hỗ trợ giữ nhiệt (làm nóng) dùng trong ngành y; miếng đệm và 
băng gạc dạng dính dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 11: Thiết bị sinh hơi nước; đệm (tấm lót) nhiệt để sưởi ấm (thiết bị sưởi ấm); mặt 
nạ sinh hơi nước dùng cho mắt [thiết bị sinh hơi nước]; tấm đệm sưởi không dùng điện, 
không dùng trong ngành y; thiết bị xông hơi mặt.  

 

 
(210) 4-2014-25210 (220) 20.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) A26.11.8
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 

5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; hít cửa bằng kim loại; khóa bằng kim loại; ray trượt bằng 

kim loại; chốt cửa bằng kim loại; móc cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại (cụ thể là 
bản lề, hít cửa, khoá cấm, khóa gạt, khóa tay tròn, ray trượt, chốt cửa, móc gió đế đúc, 
móc gió đế dập, chống cửa lật, chạn cửa, chốt an toàn); mua bán hàng trang trí nội thất xe 
« tô; mua bán phụ tùng linh kiện xe ô tô (cụ thể là áo trùm xe, băng keo, bảo hiểm cửa, 
bao tay lái, biến áp, bình chữa cháy, bóng đèn, búa an toàn, chất tẩy rửa và bảo dưỡng xe, 
che nắng, chỉ viền thân xe, chổi quét bụi, dán cản, đầu chia, dầu nhớt, dầu thơm, dây sạc 
bình, đèn xe, gạt mưa, kèn, lọc khí, lót ghế, lót sàn, máy bơm và máy hút bụi, mồi thuốc, 
nắp chụp mâm xe, sạc điện thoại, giá đỡ điện thoại, miếng chống trượt, tay quay, thiết bị 
chống trộm, thùng giữ lạnh, đồ trang trí trên xe, gối đầu, lót lưng, vá bánh, ắc quy, bạc 
đạn, báo nhớt & báo nước, bộ ly hợp, bơm dầu & bơm nước, cầu chì, chụp bụi, công tắc, 
cupben; dầu lap, dây curoa, đồng hồ đo hơi - đo dầu - đo nhớt, lọc giỏ - lọc dầu - lọc nhớt, 
máy bơm, nắp két nước, phốt phuộc nhún, quạt, rotin thước tay lái, xi lanh thắng). 
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(210) 4-2014-25211 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 23.1.25; 24.15.21 
(731) AUSTIN REED LIMITED   (GB) 

Station Road, Thirsk, North Yorkshire, 
Y07 1QH, United Kingdom  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm từ da thuộc, vật liệu giả da và da động vật; rương và túi du lịch; 
túi dùng cho những cuộc đi chơi ngắn; vali; túi xách nam được thiết kế rộng, có khóa kéo 
và tay cầm, dùng để đựng quần áo và các vật dụng cá nhân(holdalls); túi, cụ thể là, túi 
xách tay, túi nhỏ cầm tay (clutch bags), cặp học sinh, túi đựng đồ cá nhân (toilet bags) và 
túi nhỏ; cặp đựng giấy tờ tài liệu, cặp da; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; ộ; lọng; ví đựng 
đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi đựng quần 
áo có thể mang theo (suit-carriers); ví và túi đựng thẻ tín dụng; hộp đựng cà vạt bằng da 
thuộc hoặc vật liệu giá da.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; khăn quàng cổ, thắt lưng (trang phục) , cà vạt; 
quần áo, cụ thể là; bộ quần áo, bộ thường phục, bộ quần áo dự tiệc, áo khoác có dạng váy 
liền (dress coats), áo vét mỏng (blazers), áo vét dự tiệc cho nam giới (tuxedo), quần dài, 
quần ngắn, quần soóc, váy, áo sơ mi, áo phông thể thao, áo phông ngắn tay (t-shirt), áo 
choàng, áo sơ mi mặc với lễ phục (dress shirts), áo gi lê, áo choàng ngoài, áo vét, áo 
choàng, áo mưa, áo váy, váy liền, quần đùi và quần áo lót, quần áo lót mặc bên trong, đồ 
ngủ (bao gồm quần áo ngủ) váy ngủ, áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang 
điểm hoặc sau khi tắm và áo choàng mặc sau khi tắm), đồ mặc ở nhà (loungewear), khăn 
choàng (trang phục), găng tay (trang phục), găng tay cho trang phục mùa đông, khăn 
choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng (mufflers), găng tay hở ngón, tất ngắn cổ, 
khăn gập cài túi áo ngực, khăn choàng vai, áo trùm hông (tunics), đồ đeo quàng trên cổ 
(trang phục), khăn quàng cổ, nơ con bướm, áo không tay hoặc áo ba lỗ (tank top), áo chui 
đầu, áo sợi đan chui đầu, áo nịt len, áo nỉ có mũ (hooded sweat shirts), quần áo đan, quần 
làm từ vải chino thường có gấu ngắn hoặc được xắn lên trên mắt cá chân (chinos), quần 
jean, quần áo thể thao, tạp dề [trang phục], đồ bơi; đồ đội đầu, cụ thể là, mũ, mũ lưỡi trai, 
chụp tai giữ ấm; đồ đi chân, cụ thể là, giày, dép đi trong nhà và giày ống.  

 

 
(210) 4-2014-25212 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển D&G Việt Nam  (VN) 

Số 1, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-25213 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.  
(US) 
1441 Gardiner Lane, Louisville, 
Kentucky 40213, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng cung cấp) nhằm mục đích 
từ thiện.  

 

 
(210) 4-2014-25214 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3; 
26.13.25 

(591) Đen, ghi đậm, ghi nhạt. 
(731) JINXIONG YAO   (CN) 

No. 48, hefengxiangxia residence area, 
Jingdu town, Chaonan district, shantou, 
Guangdong, China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây đồ uống không cồn; nước [đồ uống]; sữa làm từ hạnh nhân 
[đồ uống]; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; sữa lạc [đồ 
uống không chứa cồn]; đồ uống có chứa axit lactic [đồ uống không cồn]; nước ép rau [đồ 
uống]; nước ép cà chua [đồ uống]; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống lô hội không chứa 
cồn; đồ uống từ cây thổ phục linh [đồ uống không chứa cồn].  

 
 

(210) 4-2014-25215 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.3.1; 26.7.25; 26.15.3 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA  (VN) 

Lô E13,14 Cụm Công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; dầu có thể ăn được; trái cây 
được bảo quản; rau đã được bảo quản; động vật có vỏ cứng, không còn sống.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sôcôla; đồ gia vị; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; cà phê; trà (chè).  
 

Nhóm 31: Quả tươi; rau cỏ tươi; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; thức ăn cho động vật; thức 
ăn cho gia súc.  
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Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có gaz; đồ uống khai vị, không có cồn; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước [đồ uống]; bia.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả có cồn; 
rượu mạnh [đồ uống]; rượu vang.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm, cụ thể là: đồ uống làm từ sữa, sản phẩm sữa, dầu có thể ăn được, trái 
cây được bảo quản, rau quả đã được bảo quản, động vật có vỏ cứng, bánh kẹo, sôcôla, đồ 
gia vị, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, cà phê, trà (chè), quả tươi, rau cỏ tươi, hạt 
giống ngũ cốc, thức ăn cho động vật, thức ăn cho gia súc, đồ uống không cồn, nước uống 
có gaz đồ uống khai vị, đồ uống làm từ nước ép trái cây, nước, bia, đồ uống có cồn, đồ 
uống được chưng cất, rượu.  

 

 
(210) 4-2014-25216 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA  (VN) 

Lô E13, 14 Cụm Công Nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; dầu có thể ăn được; trái cây 
được bảo quản; rau đã được bảo quản; động vật có vỏ cứng, không còn sống.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sôcôla; đồ gia vị; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; cà phê; trà (chè).  
 

Nhóm 31: Quả tươi; rau.cỏ tươi; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; thức ăn cho động vật; thức 
ăn cho gia súc.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có gaz; đồ uống khai vị, không có cồn; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước [đồ uống]; bia.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả có cồn; 
rượu mạnh [đồ uống]; rượu vang.  

 

 
(210) 4-2014-25217 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) ; 3.11.9; A3.11.24 
(731) CHAN LONG ENTERPRISE CO., LTD  

(TW) 
113, Tung-Hsing 3rd St., Puli, Nantou 
54549, Taiwan.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay không dùng điện như là cái cưa, kéo cắt tỉa cây; cán cưa, lưỡi 
cưa (bộ phận của dụng cụ cầm tay thao tác thủ công).  
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(210) 4-2014-25218 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) CHANGZHOU AIRWHEEL 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Room 501-4, 9-1 Taihu Rd. E, Xinbei 
District, Changzhou, Jiangsu, China Zip: 
213022  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện; ô tô 3 bánh; nhà xe lưu động; xe đạp; xe đạp điện; đầu 

máy xe lửa điện; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; phương tiện giao 
thông trên không; tàu đệm khí; xuồng du lịch; phương tiện giao thông đường thủy; du 
thuyền; máy bay; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng 
đường ray; thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; thủy phi cơ; phương tiện giao thông 
điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; chân vịt cho tàu thủy; thuyền. 

 

 
(210) 4-2014-25219 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21; A26.11.8; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) SCG TRADING COMPANY LIMITED  

(TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn dùng cho ô tô và xe gắn máy.  
 

Nhóm 07: Bugi đánh lửa.  
 

Nhóm 09: ắc quy dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  
 

Nhóm 11: Đèn dùng cho xe gắn máy.  
 

Nhóm 12: Xe gắn máy; má phanh; hệ thống treo; lốp dùng cho xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2014-25221 (220) 20.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH Trần Nhất Phát  

(VN) 

41/6 Trần Quý Cáp, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán cầu dao điện, tủ điện, thang máy cáp, ống nước PVC, PPR, HDPE, 
dây điện, cửa nhựa UPVC. 

 

 
(210) 4-2014-25222 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.15.21; 3.7.17 
(591) Xanh dương nhạt, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Nam Hàn Việt  (VN) 

52/2 ấp Đồng Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn kim loại, máy cắt kim loại, phụ kiện hàn cắt (bộ phận của máy).  

 

 
(210) 4-2014-25223 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Nam Hàn Việt  (VN) 

52/2 ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn kim loại, máy cắt kim loại, phụ kiện hàn cắt (bộ phận của máy).   

 

 
(210) 4-2014-25224 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Nam Hàn Việt   (VN) 

52/2 ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn kim loại, máy cắt kim loại, phụ kiện hàn cắt (bộ phận của máy). 
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(210) 4-2014-25225 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Nam Hàn Việt  (VN) 

52/2 ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện tử. 
 

 
(210) 4-2014-25226 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; A5.3.13 
(591) Vàng, đen, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Sport Việt  (VN) 

Thôn Công Hà, xã Hà Mãn, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; trang phục thi đấu; quần áo thời trang; đồng phục học sinh. 
 

 
(210) 4-2014-25227 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.3 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

may mặc Thế Giới Mới  (VN) 

288 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần, áo, quần áo lót. 
 

 
(210) 4-2014-25228 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Perfect_Us  (VN) 

181/2B Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy matxa, dụng cụ y tế, dụng cụ thể thao; mua bán thực 
phẩm chức năng; mua bán hàng mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-25229 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 1.5.1 
(591) Xanh lam, xanh dương, vàng, da cam, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Việt An  (VN) 

Số nhà 16 ngõ 75, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi rác bằng chất dẻo, túi bằng chất dẻo để bao gói, tấm chất dẻo thấm hút để 

gói thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25230 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsvile Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt loài gây hại; chế phẩm diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc 

diệt cỏ và thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2014-25231 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quảng cáo Hoàng 

Nhân  (VN) 

94/5a Lê Ngã, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Bông tắm.  
 

Nhóm 26: Mặt hàng phụ liệu tóc như: băng đô (băng buộc tóc), cặp tóc, dây cột tóc. 
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(210) 4-2014-25232 (220) 17.10.2012 

(641) 4-2012-23224 (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; A26.4.6 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng. 
(731) Công ty TNHH Libra Việt Nam  

(VN) 

Đội 4, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ 
chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; dịch vụ xuất bản sách; tỗ chức và 
điều khiển hội thảo. 

 

 
(210) 4-2014-25234 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.10 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH Nha Khoa Đông 

Nam  (VN) 

411 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2014-25235 (220) 21.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.4.3 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương đậm, xanh lá cây. 
(731) Đặng Thị Hồng Tuyên  (VN)

Tổ dân phố Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ, 
huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

Nhóm 33: Rượu cần. 
 

 
(210) 4-2014-25236 (220) 21.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 5.7.1; 3.5.5; A3.5.24; A26.11.9 

(731) Công ty TNHH CHUNHO VINA  

(VN) 

51A Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2014-25237 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần VN PHARMA  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-25238 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN PHARMA  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-25239 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN PHARMA  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2014-25240 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-25241 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25242 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25243 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-25244 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-25245 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25246 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25247 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-25248 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-25249 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25250 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN PHARMA  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25251 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN PHARMA  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-25252 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VN PHARMA  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2014-25253 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần VN PHARMA  

(VN) 

666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-25254 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thời trang việt 

3G  (VN) 

Số 8 ngõ 21/54 đường Thịnh Liệt, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo nữ; quần áo nam; đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo trẻ em; váy.  

 

 
(210) 4-2014-25255 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thời trang việt 

3G   (VN) 

Số 8 ngõ 21/54 đường Thịnh Liệt, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo nữ; quần áo nam; đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo trẻ em; váy.  
 

 
(210) 4-2014-25256 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thời trang việt 

3G   (VN) 

Số 8 ngõ 21/54 đường Thịnh Liệt, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo nữ; quần áo nam; đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo trẻ em; váy.  
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(210) 4-2014-25257 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thời trang việt 

3G   (VN) 

Số 8 ngõ 21/54 đường Thịnh Liệt, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo nữ; quần áo nam; tất ngắn cổ, tất cao cổ.  

 

 
(210) 4-2014-25258 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thời trang việt 

3G   (VN) 

Số 8 ngõ 21/54 đường Thịnh Liệt, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo nữ; quần áo nam; đồ lót nam; đồ lót nữ; quần áo trẻ em; váy.  

 
 

(210) 4-2014-25260 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) HUANG DAN YUN  (CN) 

No 2, Level 3, Bo Mie Long Di Gong Ye 
Qu 2 Lu Humen City, Dongguan 
Guangdong China 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo: phù hợp với trẻ em, phù hợp với bơi lội; giày dép; mũ nón; tất (vớ); 

găng tay (thời trang); cà vạt; thắt lưng (mục đích thời trang); váy cưới. 
 
 

(210) 4-2014-25265 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Phạm Thanh Tùng  (VN) 

Số 6, ngõ 10, phố 8/3, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt, kẹo, kem ăn. 
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(210) 4-2014-25266 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 3.7.17; 24.15.21; A19.13.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ, tím than. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu thực phẩm 

quốc tế NHV  (VN) 

Số nhà G8, ngách 178/12, đường Phan 
Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-25267 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 

Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-25268 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2014-25269 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1321 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  

 

 
(210) 4-2014-25270 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Hồng Hà    (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, sữa đậu nành, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã 
chế biến.  

 

 
(210) 4-2014-25271 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Hồng Hà    (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-25272 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Hồng Hà    (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây, đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2014-25273 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Hồng Hà    (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu hoa quả, rượu vang, rượu vốtca, rượu uýt-ky, rượu branđi.  
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(210) 4-2014-25274 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.5.1; 2.3.1; 2.9.22 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu nhạt, đen, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 

Minh   (VN) 

A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-25275 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư Mỹ Phú  (VN) 

64 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-25276 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư Mỹ Phú   (VN) 

64 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-25277 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Nin Trần  (VN) 

246 Trưng Nữ Vương, phường Bình 
Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ dùng để trang trí.  

 

 
(210) 4-2014-25278 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đỏ hồng. 
(731) Lưu Thái Anh  (VN) 

152 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2014-25279 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Đỏ hồng. 
(731) Lưu Thái Anh   (VN) 

152 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2014-25281 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.5; 24.17.21; 24.17.15; A3.13.4; 
3.13.5 

(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Đỗ Thị Bích Mai  (VN) 

Số nhà 13/409 Đội Cấn, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế. 
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(210) 4-2014-25283 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; 26.4.2 
(591) Trắng, ghi, xanh nước biển, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Phúc Điền  (VN)

Số 313/22 tỉnh lộ 10, KP.6, phường An 
Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất để làm sạch nước; hóa chất để lọc (chế phẩm hóa học); chế phẩm để 

làm sạch (thuộc nhóm này); chế phẩm khử nước dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-25284 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Phan Thị Thúy Hằng  (VN)

Số 4 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy hút bụi chân không, bộ làm nóng nước (bộ phận của máy móc), 

máy đánh kem. 
 

Nhóm 09: Máy thu (máy thu thanh, máy thu hình (tivi)), máy quay đĩa, máy tính tiền, 
thiết bị điều khiển từ xa, máy nghe nhạc cá nhân âm thanh nổi, máy ghi âm, máy ghi 
hình, màn hình tivi. 

 
Nhóm 11: Tủ lạnh, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị để làm sạch nước uống, thiết bị và 
máy làm lạnh, lò rang sấy, lò nướng, chảo rán điện, thiết bị lọc không khí, bình lọc nước 
uống, lò sưởi, máy ướp lạnh, thiết bị làm khô, máy sấy tóc, máy đun nước nóng chạy điện, 
thiết bị dụng cụ nấu nướng dùng điện.  

 
 

(210) 4-2014-25286 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  
(KR) 
181, 2-ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm nhân sâm chứa vitamin và khoáng chất; chất bổ sung cho thực phẩm 

có chứa thuốc trên cơ sở collagen; chiết xuất nhân sâm cho mục đích dược phẩm. 
 

Nhóm 29: Thực phẩm làm từ hoa quả; thực phẩm làm từ tảo biển; thực phẩm làm từ sữa; 
thực phẩm làm từ trứng; hạt đã chế biến; sữa; trứng. 
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Nhóm 30: Trà xanh; trà dạng bột trên cơ sở trà xanh; trà; lá trà; trà dạng bột trên cơ sở lá 
trà; đồ uống có nguồn gốc từ trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà dạng bột. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); nước ép rau (đồ uống); nước sinh tố; nước uống có 
ga; nước sô đa; chiết xuất từ nước ép trái cây không có cồn (đồ uống hoặc để làm đồ 
uống); chiết xuất từ rau (đồ uống); xi rô dùng cho đồ uống; bột làm sủi bọt đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-25292 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.13.25; A26.11.9 
(591) Vàng, cam. 
(731) Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Hoàng Song Anh  (VN) 

02 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế cụ thể là thiết lập bản vẽ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-25293 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế SD Việt Nạm  

(VN) 

Phòng 506B, nhà A12 tập thể Nghĩa Tân, 
phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; 
thuốc kháng sinh dùng cho người. 

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-25294 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH SX TM & DV Hoa 

Xinh  (VN) 

Phòng 1901, lầu 19, tòa nhà Saigon 
Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem làm trắng da, son môi, nước sơn móng. 
 

Nhóm 10: Sụn mũi nhân tạo, nẹp chỉnh sống mũi. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1326 

(210) 4-2014-25295 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH SX TM & DV Hoa 

Xinh   (VN) 

Phòng 1901, lầu 19, tòa nhà Saigon 
Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý bán buôn và/hoặc bán lẻ mỹ phẩm; sắp xếp các đại lý bán buôn và/hoặc 

bán lẻ mỹ phẩm; cấp quyền kinh doanh, cụ thể là: cung cấp hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong 
việc thiết lập và/hoặc hoạt động của các cửa hàng bán buôn bán lẻ mỹ phẩm; trưng bày 
hàng hoá; phân phát hàng mẫu, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm làm đẹp, 
mỹ phẩm, nước hoa, các chế phẩm chăm sóc da, các chế phẩm chăm sóc tóc, nước thơm, 
và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da mặt, chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tẩm quất, 
xoa bóp, xông hơi (không cho mục đích y tế); dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2014-25296 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-25297 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-25298 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-25300 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-25301 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-25302 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát  

(VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2014-25303 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

trà Tâm An  (VN) 

27/41 đường HT44, khu phố 3, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 30: Trà, cà phê. 
 

(210) 4-2014-25304 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) LYBASE SDN BHD  (MY) 
PLO 207, Jalan Cyber 14, Senai 
Industrial Estate IV, 81400 Senai, Johor, 
Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn điện; bóng đèn điện; bóng đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 
quang [LED]; thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2014-25305 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.4; A3.9.24; A26.11.12 
(731) HENG LONG ELECTRIC  CO., LTD.  

(TW) 
No: 14-2, Alley 17, Lane 2, Sec. 2, 
Johngshan Rd., Hunei Dist., Kaohsiung 
City 829, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; bơm 
nhiên liệu tự điều chỉnh; bơm chân không [máy móc]; bơm áp lực cao.  

 

 
(210) 4-2014-25306 (220) 21.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 

(591) Đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại địch vụ mỹ phẩm 

Phương Anh  (VN) 

Số 80/20 đường số 8, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25307 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát  

(VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2014-25311 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Thảo  (VN) 

28/178, Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-25312 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hiệp Bách Niên   (VN) 

56 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-25313 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.1.9 
(731) Công ty TNHH Nữ Hoàng Hoàn 

Hảo  (VN) 

64/3 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm); kem dưỡng da; kem 
chống nắng (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 
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(210) 4-2014-25314 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Ngô Quốc Thịnh  (VN) 

42/2 ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 16: Sách; báo; văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25315 (220) 21.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.7.17; A3.7.24; A5.3.15; 6.1.2; 1.5.1; 

26.1.1 
(591) Xanh lá nhạt, cam đậm, cam nhạt, xanh 

dương, xanh lá đậm, xám nhạt. 
(731) Nguyễn Thị Xuân Lan  (VN)

85 đường Mai Hắc Đế, phường Ghềnh 
Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế; dịch vụ lữ hành nội địa; đại lý du lịch; vận chuyển 
hành khách; đại lý vé máy bay.  

 

 
(210) 4-2014-25316 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  

(VN) 

Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2014-25317 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

Samurai   (VN) 

392/8/72A Cao Thắng, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông (điện thoại di động); mua bán sim điện thoại di động.  
 

Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông; cho thuê sim điện thoại di động.  
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(210) 4-2014-25318 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-25319 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; A26.11.12; 25.5.25; 26.2.7 
(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, vàng, trắng. 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-25320 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Health 

Beauty Corner  (VN) 

Tầng lửng, 54 Phan Đăng Lưu, phường 
5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-25322 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại vật liệu 

xây dựng Phúc Tâm Anh  (VN) 

653/35 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Tấm lợp bằng amiăng ximăng.  
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(210) 4-2014-25323 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; A25.7.21; 26.7.25 
(591) Đỏ đậm, xanh đen, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại vật liệu 

xây dựng Phúc Tâm Anh  (VN) 

653/35 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm lợp bằng amiăng xi măng. 
 

 
(210) 4-2014-25328 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) ZHANG ZHENLIANG  (CN) 

No. 16, Diao Tang Village, Li Tang 
town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25329 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16; 2.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Thụy Hồng 

Quốc tế  (VN) 

100 Nam Hiệp, xã KaĐô, huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến (bảo quản, sấy khô, cấp đông); thủy hải sản đã qua 
chế biến (cụ thể là: tôm, cá, mực); thịt gia súc; thịt gia cầm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm nông sản tươi và đã qua chế biến, bảo quản, sấy khô, cấp 
đông (cụ thể là: rau ăn lá, khoai, bí, đỗ (đậu), lạc, nấm), thủy hải sản tươi và đã qua chế 
biến, sấy khô, cấp đông (cụ thể là: cá, mực, tôm, sò, rong biển, thủy tức), thịt gia súc, thịt 
gia cầm, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, nước quả nấu đông, mứt quả, dầu thực 
vật, vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại; xuất nhập khẩu: sản phẩm nông sản 
tươi và đã qua chế biến, bảo quản, sấy khô, cấp đông (cụ thể là: rau ăn lá, khoai, bí, đỗ, 
nấm), thủy hải sản tươi và đã qua chế biến, sấy khô, cấp đông (cụ thể là: cá, mực, tôm, sò, 
rong biển, thủy tức), thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, nước quả 
nấu đông, mứt quả, dầu thực vật, vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại. 
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(210) 4-2014-25330 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Hồng. 
(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

trang phục lót nam nữ H&B  

(VN) 

51 đường 5, KP1, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam nữ. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần lót, áo lót. 
 

 
(210) 4-2014-25331 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.24; 25.1.25; A3.9.24; 3.9.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH phân phối 

Thanh Bình  (VN) 

52/2A, đường số 18, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2014-25332 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 5.13.4 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Ngân Phúc  

(VN) 

102/65/47 Lê Văn Tho, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác; váy; giày; dép; nón (mũ). 
 

 
(210) 4-2014-25333 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; 3.1.6; 3.5.5; A3.5.24 
(591) Nâu, đen. 
(731) Vy Thị Kim Anh  (VN) 

Hua Nan Bank lầu 10, 235 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê. 
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(210) 4-2014-25334 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Sáu Mươi Tám  (VN) 

Tầng 18, Trung tâm Tài chính Dầu khí, 
số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao: găng; bàn bi da; gậy chơi bi da; đầu gậy chơi bi da; dụng cụ 
ghi điểm trong trò chơi bi da; khay xếp bóng hình tam giác dùng trong trò chơi bi da. 

 

 
(210) 4-2014-25336 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A1.1.10; 26.1.1; 25.5.1; 26.13.25 

(591) Xanh dương đậm, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Thanh Long  

(VN) 

319-B14 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng thủy lợi, cầu đường, công nghiệp, dân dụng; xây lắp đường dây điện 
trung và hạ thế dưới 35 KV; xây dựng công trình bãi xử lý rác. 

 

Nhóm 40: Xử lý rác thải [chuyển hóa]. 
 

 
(210) 4-2014-25337 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.3.5 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

chăn nuôi HĐH  (VN) 

Khối Quang Trung, phường Quang Tiến, 
thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích thú y. 

 

 
(210) 4-2014-25338 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)  (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 
« tô buýt; xe buýt đường dài; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất chạy điện và các bộ phận 
cấu trúc cửa xe cộ đi lại trên mặt đất và của xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất chạy điện cụ 
thể là: động cơ, đầu máy, thân xe phanh xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, bộ truyền động. 

 

 
(210) 4-2014-25339 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2014-25340 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2014-25341 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2014-25342 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2014-25343 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2014-25344 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa  

(VN) 

1158 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ liên quan đến mua bán các loại hàng hóa gồm: hạt nhựa PE và PVC; 
keo dán ống nước bằng nhựa PVC; màng co (màng mỏng) bằng nhựa dùng để bao gói; 
tấm lót, tấm phủ bằng nhựa dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; ống nhựa mềm dùng để 
dẫn chất lỏng, dẫn khí, thổi cát hoặc bù; ống nhựa dẻo; ống lưới bằng nhựa mềm; ống 
nhựa mềm có gân xoắn; ống nhựa mềm có lò xo kim loại; ống dẫn nước bằng nhựa cứng 
ống thoát nước bằng nhựa cứng có gân xoắn; ống phức hợp nhôm nhựa; khớp nối, đầu nối 
ống bằng nhựa cứng; bộ lọc bằng nhựa cứng gắn vào đầu ống nước dùng để lọc rác và cát; 
nắp chụp đầu ống nước bằng nhựa cứng có rảnh nhỏ ở thân; ván cừ bằng nhựa cứng; van 
ống nước bằng nhựa cứng. 

 
 

(210) 4-2014-25345 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa  

(VN) 

1158 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ liên quan đến mua bán các loại hàng hóa gồm: hạt nhựa PE và PVC; 
keo dán ống nước bằng nhựa PVC, màng co (màng mỏng) bằng nhựa dùng để bao gói, 
tấm lót, tấm phủ bằng nhựa dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp, ống nhựa mềm dùng để 
dẫn chất lỏng, dẫn khí, thổi cát hoặc bù, ống nhựa dẻo, ống lưới bằng nhựa mềm, ống 
nhựa mềm có gân xoắn, ống nhựa mềm có lò xo kim loại, ống dẫn nước bằng nhựa cứng, 
ống thoát nước bằng nhựa cứng có gân xoắn; ống phức hợp nhôm nhựa, khớp nối, đầu nối 
ống bằng nhựa cứng, bộ lọc bằng nhựa cứng gắn vào đầu ống nước dùng để lọc rác và cát, 
nắp chụp đầu ống nước bằng nhựa cứng có rảnh nhỏ ở thân, ván cừ bằng nhựa cứng, van 
ống nước bằng nhựa cứng. 
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(210) 4-2014-25346 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 1.15.23; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Nguyễn Hoài Minh  (VN) 

Nhà số 5, ngách 122/41, ngõ 122 đường 
Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách dùng cho phụ nữ; ví bỏ túi; ba lô; cặp học sinh; túi du lịch; túi xách 
tay. 

 

Nhóm 25: Quần áo; váy; mũ; đồ đi chân; khăn quàng cổ; thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2014-25347 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ âm 

thanh Hà Phong  (VN) 

Số 19, tổ 3, phường Giang Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Loa. 
 

 
(210) 4-2014-25348 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, da cam, xanh lá mạ. 
(731) Hợp tác xã rượu Thiên Hương  

(VN) 

Xã Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 
Giang 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu ngô (rượu được nấu từ ngô). 
 

 
(210) 4-2014-25349 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A5.3.13; 5.7.3; A5.3.14 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Hợp tác xã rượu Thiên Hương  

(VN) 

Xã Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 
Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2014-25350 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A12.3.7 

(591) Trắng, xanh dương đậm. 
(731) Dương Đăng Hồng Phúc   (VN)

29/2A đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
 
 

(210) 4-2014-25351 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển công nghệ INDETCO  (VN)

Số 16, phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe gắn máy; động cơ xe gắn máy, linh kiện xe gắn máy thuộc nhóm 12.  
 
 

(210) 4-2014-25352 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.3; A26.4.24 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất cà phê Việt Nam  

(VN) 

Số 549 Nguyễn Trãi, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, cà phê nhân tạo. 
 
 

(210) 4-2014-25353 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năn dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-25354 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năn dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2014-25355 (220) 22.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năn dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2014-25356 (220) 22.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năn dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2014-25357 (220) 22.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năn dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2014-25358 (220) 22.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năn dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2014-25359 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năn dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2014-25360 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2014-25361 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) S.I.A (Tenamyd Canada) INC (CA)

242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-25362 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) S.I.A (Tenamyd Canada) INC (CA)

242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

(210) 4-2014-25363 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) ELI LILLY AND COMPANY   (US) 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
Indiana 46285, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y cho động vật nuôi để điều trị giảm cân, béo phì, phun tiểu, chữa 
lành vết thương, cường giáp, đau mãn tính, viêm nhiễm, rối loạn tiêu hóa, rối loạn thoái 
hóa thần kinh, nhiễm ký sinh trùng, rối loạn thần kinh, rối loạn nội tiết, lo lắng, tăng 
huyết áp, viêm da, ung thư, thiếu máu liên quan đến suy thận mãn tính, bọ chét, đau do 
phẫu thuật chỉnh hình và các mô mềm, bệnh thận mãn tính và nôn; chế phẩm để diệt trừ 
sâu bọ gây hại, cụ thể là thuốc trừ sâu để sử dụng với gia súc và cơ sở chăn nuôi gia súc; 
chế phẩm thú y để điều trị, kiểm soát và giảm triệu chứng của các bệnh truyền nhiễm và 
trao đổi chất của vật nuôi; chất bổ sung thực phẩm ăn kiêng cho động vật; thuốc chống vi 
trừng để ức chế phân hủy vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn cho động vật cho an toàn 
thực phẩm và chế biến thức ăn cho động vật; thuốc chống vi trùng để làm sạch động vật 
trong quá trình chế biến thức ăn cho động vật; thuốc kháng vi sinh vật để ức chế phân hủy 
vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn cho động vật cho an toàn thực phẩm và chế biến 
thức ăn cho động vật; chế phẩm giảm tác nhân gây bệnh trong hoặc trên động vật và lấy 
mẫu của chất gây ô nhiễm vi khuẩn trong thịt có thể được tìm thấy trong hệ thống tiêu hóa 
của vật nuôi, hoặc trên vật nuôi trong các giai đoạn thu hoạch và chế biến; dược phẩm 
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kháng khuẩn; chế phẩm tăng cường sản lượng cho động vật, cụ thể là, thức ăn cho động 
vật có chứa thuốc và chất phụ gia trên cơ sở nước có chứa thuốc; chất phụ gia cho thức ăn 
cho động vật và chất phụ gia trên cơ sở nước có chứa thuốc cho động vật nuôi; tác nhân 
chẩn đoán, các chế phẩm và các chất để nhận dạng tác nhân gây bệnh hoặc tàn dư cho 
mục đích sinh học dùng trong thú y.   

 

 
(210) 4-2014-25364 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.4.2; 24.7.1; A24.7.23 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Masscom 

Việt Nam   (VN) 

Số 4, lô 6A khu đô thị Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; máy vi tính; pin dự phòng, sạc pin dự 
phòng.  

 

 
(210) 4-2014-25365 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.5 
(731) SATAKE CORPORATION  (JP) 

7-2, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-0021, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phân loại ngũ cốc bằng quang học; máy phân loại đậu bằng quang học; 
máy phân loại hải sản khô bằng quang học; máy phân loại hải sản và các thực phẩm từ 
nước ngọt bằng quang học; máy phân loại hạt giống bằng quang học; máy phân loại bằng 
quang học dùng để phân loại thực phẩm như mảnh khoai tây dẹt mỏng, mảnh ngô dẹt 
mỏng, mảnh đậu nành dẹt mỏng, thức ăn nhanh, thức ăn cho vật nuôi, và các loại thực 
phẩm mảnh dẹt mỏng khác, và dùng để phân loại thực phẩm như kẹo gôm, chất gôm có 
trong bánh kẹo, kẹo trên cơ sở tinh bột, và đồ ăn nhanh; máy phân loại hạt nhựa bằng 
quang học; máy phân loại chất dẻo có thể tái sinh bằng quang học; máy phân loại dùng 
trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2014-25366 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SATAKE CORPORATION  (JP) 
7-2 , Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-0021, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 07: Máy phân loại ngũ cốc bằng quang học; máy phân loại đậu bằng quang học; 
máy phân loại hải sản khô bằng quang học; máy phân loại hải sản và các thực phẩm từ 
nước ngọt bằng quang học; máy phân loại hạt giống bằng quang học; máy phân loại bằng 
quang học dùng để phân loại thực phẩm như mảnh khoai tây dẹt mỏng, mảnh ngô dẹt 
mỏng, mảnh đậu nành dẹt mỏng, thức ăn nhanh, thức ăn cho vật nuôi, và các loại thực 
phẩm mảnh dẹt mỏng khác, và dùng để phân loại thực phẩm như kẹo gôm, chất gôm có 
trong bánh kẹo, kẹo trên cơ sở tinh bột, và đồ ăn nhanh; máy phân loại hạt nhựa bằng 
quang học; máy phân loại chất dẻo có thể tái sinh bằng quang học; máy phân loại dùng 
trong công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2014-25371 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, cam. 
(731) Công ty TNHH Nông Nghiệp 

Vina   (VN) 

Phòng 606 khu B, tòa nhà Indochina, số 
4 Nguyễn Đình Chiêu, phường Đa kao, 
quận 1,  thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-25372 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.23 
(591) Xanh lá. 
(731) Công ty TNHH Nông Nghiệp 

Vina  (VN) 

Phòng 606 khu B, tòa nhà Indochina, số 
4 Nguyễn Đình Chiêu, phường Đa kao, 
quận 1,  thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-25373 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 3.7.15; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, tím, hồng, xám. 
(731) Công ty TNHH yến sào Thanh 

TÚ  (VN) 

1093 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp.  
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(210) 4-2014-25374 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.2; 19.7.1; 25.1.15; 25.1.9 

(591) Đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG  (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 

 
(210) 4-2014-25375 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 19.7.1; 26.1.2; 25.1.25; 25.1.15 

(591) Nâu đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG  (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 

 
(210) 4-2014-25376 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 19.7.1; 26.1.2; 25.1.25; 25.1.15 

(591) Nâu đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG   (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 

 
(210) 4-2014-25377 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 2.1.20; 25.1.9; 25.1.25; 25.1.15 

(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG   (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
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(210) 4-2014-25378 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 19.7.1; 26.1.2; 25.1.25; 25.1.15 

(591) Nâu đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG   (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 
 

(210) 4-2014-25379 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 19.7.1; 26.1.2; 25.1.25; 25.1.15 

(591) Nâu đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG   (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 
 

(210) 4-2014-25380 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 19.7.1; 26.1.2; 25.1.25; 25.1.15 

(591) Nâu đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG   (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 
 

(210) 4-2014-25381 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 2.1.20; 25.1.9; 25.1.25; 25.1.15 

(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG   (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
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(210) 4-2014-25382 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 19.7.1; 26.1.2; 25.1.25; 25.1.9 

(591) Nâu đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG   (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 

 
(210) 4-2014-25383 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.2; 19.7.1; 25.1.25; 25.1.15 

(591) Nâu đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG   (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 

 
(210) 4-2014-25384 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.3.3; 26.3.4; 26.2.7 
(591) Vàng. 
(731) Đào Thị Hoàng Anh  (VN) 

72/1 Phạm Văn Thuận, phường Bình Đa, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp; tinh dầu; hương liệu tinh dầu; hương nhang. 
 

 
(210) 4-2014-25385 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.3.3; 26.3.4; 26.2.7 
(591) Vàng. 
(731) Đào Thị Hoàng Anh   (VN)

72/1 Phạm Văn Thuận, phường Bình Đa, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp; tinh dầu; hương liệu tinh dầu; hương nhang. 
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(210) 4-2014-25386 (220) 22.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.3.3; 26.3.4; 6.1.2; 26.2.7 

(591) Vàng. 
(731) Đào Thị Hoàng Anh   (VN)

72/1 Phạm Văn Thuận, phường Bình Đa, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp; tinh dầu; hương liệu tinh dầu; hương nhang. 
 

 
(210) 4-2014-25387 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty TNHH SUDA  (VN) 

R4-30, đường Phan Khiêm ích, khu 
Hưng Gia I, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2014-25388 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 

Hợp Phát  (VN) 

181 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2014-25389 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 2.1.8 

(591) Đen, xám, hồng, vàng, trắng, nâu, đỏ. 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Japan Delica  (VN) 

59 cư xá Trần Quang Diệu, đường Trần 
Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm; sushi; bánh xăng đuých (sandwich). 
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(210) 4-2014-25390 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 1.3.1; 26.5.1; 26.2.7; A25.3.3 
(591) Tím, trắng, đen, vàng, xám. 
(731) Công ty TNHH cà phê Hoàng 

Quân  (VN) 

822/134 Hương lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao.  
 

 
(210) 4-2014-25392 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 24.9.1; A7.1.11; 25.1.6; 26.1.2; 
A1.1.10; 25.1.25 

(591) Đen, xám, vàng, nâu, đỏ, trắng, xanh lá 
cây. 

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Nhật Hồng  (VN) 

7 Phan Đình Phùng, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu thanh long; đồ uống có cồn.  
 

 
(210) 4-2014-25397 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A9.7.22; 3.7.17; 20.7.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Du Lịch Quốc 

Tế Việt Nam  (VN) 

182 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học nước ngoài; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, tin học; dịch vụ dịch 
thuật; tổ chức hoạt động sinh hoạt văn hóa giao lưu gặp mặt. 
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(210) 4-2014-25398 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vina Sen  (VN)

Lô 10- E1 khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-25399 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vina Sen   (VN)

Lô 10- E1 khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-25401 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xám, nâu nhạt. 
(731) ELEGANT WORLD (M) SDN. BHD.  

(MY) 
20, Bangunan Elken, Jalan 1/137C, Batu 
5, Jalan Kelang Lama, 58000 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm tăng cường sức khỏe [thuốc]; chất bổ sung tăng cường sức khỏe dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung để tăng cường sức khỏe dùng cho mục đích y tế; cây thuốc 
dùng để chữa bệnh; thảo được; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm in dùng cho mục đích quảng cáo và tiếp thị; ấn phẩm in các thông tin 
kiến thức; bản vẽ; sổ tay; túi đựng (phong bì, túi) làm bằng giấy để bao gói; biển hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng dùng cho mục đích quảng cáo và hiển thị hình ảnh.  

 

 
(210) 4-2014-25406 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị   (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 
sữa; bánh quy giòn. 
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(210) 4-2014-25407 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại Kim Phong (VN)

Tổ 18, đường Trần Phú, ấp Bến Cam, xã 
Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch men; gạch thạch anh (đá hoa cương - đá grannit).  
 
 

(210) 4-2014-25408 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 25.7.25; 18.3.23; 18.3.2 
(591) Xanh, trắng, hồng. 
(731) Công ty TNHH may thương 

mại xuất nhập khẩu Minh Đạt  

(VN) 

113/44 đường 11, khu phố 4, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-25409 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Đông Hưng  (VN) 

Lô 3.2, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
 

 
(210) 4-2014-25410 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 3.7.16; 3.7.10; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư Trần Văn Tuấn  (VN) 

63 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua chế biến.  
 
 

(210) 4-2014-25411 (220) 22.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.1.25; 25.1.9 

(591) Đen, vàng đồng. 
(731) Lê Kim Linh  (VN) 

1379 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-25412 (220) 22.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 7.1.6; A26.11.12; A7.5.8 

(591) Xanh, vàng đậm, vàng nhạt, nâu. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Thăng Long  (VN) 

235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2014-25413 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Hồng Hà  (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, trái cây tươi, rau tươi, thức 
ăn chăn nuôi.  

 

 
(210) 4-2014-25414 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Hồng Hà  (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ chế biến dược liệu từ cây thuốc nam cho người khác.  
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(210) 4-2014-25415 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Hồng Hà  (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nghề về y dược; tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị; 
xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về y dược; thông tin về giáo dục đào tạo.  

 

 
(210) 4-2014-25416 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Hồng Hà  (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược 
và hóa sinh học; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học vào cuộc sống.  

 

 
(210) 4-2014-25417 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Hồng Hà  (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc, dịch vụ trợ giúp y tế, 
thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2014-25418 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 

công nghệ tin học y tế 

Miteco   (VN) 

Số 187, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2014-25419 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 

công nghệ tin học y tế 

Miteco   (VN) 

Số 187, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-25420 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Thu Hằng  (VN) 

Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-25421 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Thu Hằng   (VN) 

Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1353 

(210) 4-2014-25422 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Bùi Thị Thu Hằng   (VN) 

Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-25423 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Thu Hằng  (VN) 

Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-25424 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.21; 26.3.4; A26.11.13 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh dương sẫm, xanh 

nước biển, đen, trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-25425 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Kim 

Linh  (VN) 

Số 8 ngõ 235 đường Trần Cung, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết 
bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế, bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần. 

 

 
(210) 4-2014-25426 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.1; A3.13.7; A26.11.8 
(591) Tím, đỏ, ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2014-25427 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 19.7.1; 26.1.2; 25.1.25; 25.1.15 

(591) Nâu đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG  (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
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(210) 4-2014-25428 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 19.7.1; 26.1.2; 25.1.25; 25.1.15 

(591) Nâu đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG  (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 

 
(210) 4-2014-25429 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần rượu Đức 

Hạnh BMG  (VN) 

Xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 

 
(210) 4-2014-25430 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540)   

(731) Đặng Thị Quỳnh Hoa  (VN)

Tổ 2, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2014-25431 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.5; A25.7.21; 26.4.1; 
26.3.23 

(591) Xanh lá, xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Quốc tế Việt 

- Hàn  (VN) 

Số 10/44 Đại La, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 35: Thương mại, mua bán: ô tô, phụ tùng ô tô, thiết bị điện, điện tử, vật liệu xây 
dựng, thiết bị nước, đồ gỗ, đồ nội thất. 

 
Nhóm 37: Xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất. 

 

 
(210) 4-2014-25432 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

UNITED HEALTHCARE  (VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình. 

 

 
(210) 4-2014-25433 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

UNITED HEALTHCARE  (VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình. 

 
 

(210) 4-2014-25434 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

UNITED HEALTHCARE  (VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình. 
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(210) 4-2014-25435 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

UNITED HEALTHCARE  (VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình. 
 

 
(210) 4-2014-25436 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

UNITED HEALTHCARE  (VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình. 
 

 
(210) 4-2014-25437 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nhà máy 

UNITED HEALTHCARE  (VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình. 
 

 
(210) 4-2014-25438 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 1.15.5 
(591) Trắng, xanh da trời, cam cháy, đỏ, lam sẫm
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại dịch vụ Han Da Da  

(VN) 

Đội 8, xã Tiền Phong, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1358 

(511)   Nhóm 20: Gối ôm; gối dài; gối hơi (không dùng cho mục đích y tế); đệm; màn chống 
nóng dùng trong nhà; đệm nước. 

 
Nhóm 24: Chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; vỏ đệm; khăn phủ gối; chăn du lịch; mÒn 
đắp bằng vải in. 

 

 
(210) 4-2014-25439 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Tạ Văn Hùng  (VN) 

Thôn Rùa Hạ 2, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-25440 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.6; A3.1.24 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, trắng, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên PSU Việt Nam  

(VN) 

Số 2-4 Tôn Đản, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày. 
 

 
(210) 4-2014-25441 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.6; A3.1.24 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên PSU Việt Nam  

(VN) 

Số 2-4 Tôn Đản, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày. 
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(210) 4-2014-25443 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên PSU Việt Nam  

(VN) 

Số 2-4 Tôn Đản, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày. 
 

 
(210) 4-2014-25444 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên PSU Việt Nam  

(VN) 

Số 2-4 Tôn Đản, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày. 
 

 
(210) 4-2014-25446 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên PSU Việt Nam  

(VN) 

Số 2-4 Tôn Đản, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày. 
 

 
(210) 4-2014-25447 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên PSU Việt Nam  

(VN) 

Số 2-4 Tôn Đản, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày. 
 

 
(210) 4-2014-25448 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.8; A3.1.24; 3.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên PSU Việt Nam  

(VN) 

Số 2-4 Tôn Đản, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du 
lịch.  

 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày. 
 

 
(210) 4-2014-25449 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên PSU Việt Nam  

(VN) 

Số 2-4 Tôn Đản, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du 
lịch.  

 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày. 
 

 
(210) 4-2014-25450 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Trần Văn Bình  (VN) 

Số ¤ 28 - BT1 - khu nhà ở Bán Đảo Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quầy rượu, nhà hàng ăn uống, cho thuê phòng 
họp, dịch vụ khách sạn, dịch vụ cắm trại.  
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(210) 4-2014-25451 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Trần Văn Bình  (VN) 

¤ 28 - BT1 - khu nhà ở Bán Đảo Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quầy rượu, nhà hàng ăn uống, cho thuê phòng 
họp, dịch vụ khách sạn, dịch vụ cắm trại.  

 

 
(210) 4-2014-25452 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Phan Văn Mạnh  (VN) 

12 Phan Chu Trinh, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  
 

 
(210) 4-2014-25455 (220) 28.06.2013 

(641) 4-2014-25455 (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) TREK BICYCLE CORPORATION  (US)
801 West Madison, Waterloo, Wisconsin 
53594, United States of America 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến xe đạp các loại và linh kiện rời của 
xe đạp; dich vụ quảng cáo; bán hàng trực tuyến; giới thiệu sản phẩm; cửa hàng bách hóa; 
cho thuê sản phẩm, tất cả đều liên quan đến xe đạp các loại và linh kiện rời của xe đạp. 

 

 
(210) 4-2014-25456 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.15.15; 24.15.21 
(591) Xám. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Đại Hưng 

Phát  (VN) 

114 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bao da bảo vệ điện thoại, ốp lưng điện thoại, pin, dụng cụ sạc pin, 
thiết bị nghe nhìn điện thoại, thiết bị bảo vệ màn hình điện thoại.  
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(210) 4-2014-25457 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội  (VN) 

Số 356A đường Giải Phóng, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-25458 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.1; 26.7.25 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 

(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại Phúc An  (VN) 

Số 20/25, ngõ 285 Đội Cấn, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị và dụng cụ y tế, hóa chất dùng cho ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-25459 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.11.8; A26.11.8; 

15.7.1; 15.7.15 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, 

trắng, xám. 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đoàn Gia Việt   (VN) 

48/10A Quang Trung, phường 10, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn (mỡ bò).  
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(210) 4-2014-25461 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.11.8; A26.11.8 

(591) Trắng, vàng, đỏ, vàng cam, xanh lá cây, 

tím nhạt, xanh dương, đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đoàn Gia Việt    (VN) 

48/10A Quang Trung, phường 10, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn (mỡ bò).  
 

 
(210) 4-2014-25462 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.8; A1.1.10; A1.11.8 

(591) Trắng, vàng, đỏ, cam, xanh lá cây, tím 

nhạt, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đoàn Gia Việt  (VN) 

48/10A Quang Trung, phường 10, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn (mỡ bò). 
 

 
(210) 4-2014-25463 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.1.2; A1.1.10; A1.11.8 

(591) Đen, vàng, đỏ, vàng cam, xanh lá cây, 

tím nhạt, xanh dương, xám. 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đoàn Gia Việt    (VN) 

48/10A Quang Trung, phường 10, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn (mỡ bò).  
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(210) 4-2014-25464 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.1.2; A1.11.8; A1.1.10 
(591) Đen, vàng, đỏ, vàng cam, xanh lá cây, 

tím nhạt, xanh dương, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đoàn Gia Việt    (VN) 

48/10A Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn (mỡ bò).  

 

 
(210) 4-2014-25465 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.11.8; A26.11.8; 
15.7.11 

(591) Đen, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, 
trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đoàn Gia Việt    (VN) 

48/10A Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn (mỡ bò).  

 

 
(210) 4-2014-25466 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.11.8; A26.11.8 
(591) Trắng, vàng cam, đỏ, xanh lá cây, xanh 

dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đoàn Gia Việt    (VN) 

48/10A Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn (mỡ bò).  
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(210) 4-2014-25471 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A8.1.16; A5.1.16; A5.1.5; 25.1.25; 
25.5.3; 26.1.1; 25.7.25 

(591) Trắng, đỏ, vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên   (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; trà; cà phê; ca cao.  
 

 
(210) 4-2014-25472 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25; A5.1.5; 
A5.1.16; A8.1.16; 26.3.23 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên    (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; trà; cà phê; ca cao.  
 

 
(210) 4-2014-25473 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 25.1.25; 25.7.25; 
26.1.1; A8.1.16; A5.5.22 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, nâu, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên    (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; trà; cà phê; ca cao.  
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(210) 4-2014-25474 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.15.15; 1.15.23; 25.5.25; 
8.7.11 

(591) Trắng, đen, xanh. 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên    (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; trà; cà phê; ca cao.  

 

 
(210) 4-2014-25475 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

in bao bì và quảng cáo Nhật 

Việt  (VN) 

151 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 
để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-25476 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

in bao bì và quảng cáo Nhật 

Việt   (VN) 

151 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 
để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống. 
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(210) 4-2014-25477 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh. 
(731) Trần Văn Hanh  (VN) 

Số 2, đường 12a, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2014-25478 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ 

Fashion Phương Nhi  (VN) 

331 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-25479 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25480 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Trắng, đen, xanh lá nhạt, vàng, cam, đỏ, 

tím. 
(731) PATTARAPON ASAWANUCHIT  (TH) 

71 Ratchadanivet, Pracharatbumpen 
Road Huay Kwang Bangkok 10320 
Thailand 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-25481 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Cơ sở Tân Vĩnh Linh  (VN)

382/24 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam. 

 

 
(210) 4-2014-25482 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Cơ sở Tân Vĩnh Linh  (VN)

382/24 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam. 

 

 
(210) 4-2014-25483 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Cơ sở Tân Vĩnh Linh  (VN)

382/24 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam. 

 

 
(210) 4-2014-25484 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Tân Vĩnh Linh  (VN)

382/24 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam. 
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(210) 4-2014-25485 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Otata  (VN) 

Tổ 76 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo râu dùng điện và không dùng điện; lưỡi dao cạo râu; hộp, túi dao cạo 
râu.  

 

(210) 4-2014-25487 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Memory Ice 

Cream Bakery Coffe (Quán 

kem-bánh-giải khát "Nhớ 

Mãi")  (VN) 

57 đường Nguyễn Hữu Cảnh, khóm 5, 
phường Châu Phú A, thành phố Châu 
Đốc, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; bánh kẹp pho mát [bánh xăng-đuých]; bánh bông lan. 
 

 
(210) 4-2014-25488 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 15.7.1; 25.1.25; A25.7.3; 
A25.7.4; A24.3.7; A3.13.24 

(591) Vàng cam, vàng cam nhạt, nâu đen, 
trắng, đen. 

(731) Hộ kinh doanh Memory Ice 

Cream Bakery Coffe (Quán 

kem-bánh-giải khát "Nhớ 

Mãi")  (VN) 

57 đường Nguyễn Hữu Cảnh, khóm 5, 
phường Châu Phú A, thành phố Châu 
Đốc, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; bánh kẹp pho mát [bánh xăng-đuých]; bánh bông lan. 
 

 
(210) 4-2014-25489 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; A26.4.24 
(731) WOOD ONE CO., LTD.   (JP) 

1 - 1, Mokuzaiko-Minami, Hatsukaichi-
shi, Hiroshima-ken, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1370 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; đồ ngũ 
kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); cửa ra vào bằng kim loại cho xây dựng; cửa trượt bằng 
kim loại cho xây dựng; cửa xếp bằng kim loại cho xây dựng; cửa sổ bằng kim loại; khung 
kim loại cho xây dựng; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; khung cửa bằng kim loại; 
khung cửa sổ bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng 
kim loại; bản lề bằng kim loại; con lăn bằng kim loại của cửa trượt; thanh ray bằng kim 
loại; nút bấm bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho cửa sổ; lưới bằng kim loại; phụ 
kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; cái móc (đồ ngũ kim); móc bằng kim loại cho giá 
treo quần áo; ống dẫn bằng kim loại; tấm panen xây dựng bằng kim loại; sàn bằng kim 
loại; trần nhà bằng kim loại; dầm kim loại dùng trong xây dựng; thang bằng kim loại; bậc 
thang bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; vòi hoa sen; thiết bị sấy 
khô dùng cho nhà tắm; thiết bị sưởi ấm; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi (vòi khoá) cho 
ống nước; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; hệ 
thống và thiết bị nấu nướng; bếp lò nấu nướng không dùng điện, dùng cho mục đích gia 
dụng (bếp nấu); dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị sấy đĩa dùng điện cho mục đích 
gia dụng (thiết bị sấy khô); máy sấy khô bát, đĩa (dùng điện) và thiết bị sấy khô; bếp nấu 
gắn liền với bồn rửa; chậu rửa gắn cố định dùng cho bếp nấu; thiết bị và máy móc để làm 
sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị lọc nước chạy điện dùng cho mục đích gia dụng và 
cái lõi của thiết bị lọc nước (là bộ phận của thiết bị lọc nước); thiết bị lọc nước gắn ở đầu 
vòi nước dùng cho mục đích gia dụng và cái lõi của thiết bị lọc nước (là bộ phận của thiết 
bị lọc nước); chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); lò sưởi dùng ga; bếp nấu nướng 
dùng ga; bếp nấu nướng cảm ứng điện từ; bộ bếp nấu nướng cảm ứng điện từ (bếp nấu); lò 
nấu nướng dùng điện; lò nấu nướng dùng ga; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); thiết bị nấu 
bếp (lò). 

 

Nhóm 19: Vật liệu công trình xây dựng, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không 
bằng kim loại; gỗ xây dựng; gỗ xẻ; đá để xây dựng; đá nhân tạo; kính xây dựng; cửa 
không bằng kim loại, cho công trình xây dựng; cửa xếp không bằng kim loại, cho công 
trình xây dựng; cửa trượt, không bằng kim loại cho công trình xây dựng; cửa sổ, không 
bằng kim loại; sườn nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng; khung cửa, không 
bằng kim loại cho công trình xây dựng; vỏ bọc cửa không bằng kim loại cho công trình 
xây dựng; khung cửa sổ, không bằng kim loại; đường gờ, không bằng kim loại dùng cho 
xây dựng; cầu thang gác, không bằng kim loại; dầm dọc (bộ phận của cầu thang gác), 
không bằng kim loại; bậc cầu thang, không bằng kim loại; lan can, không bằng kim loại; 
sàn, không bằng kim loại; tấm ván sàn gỗ; trần nhà, không bằng kim loại; vách ngăn, 
không bằng kim loại; thanh gỗ để ốp tường; ván ốp chân tường, không bằng kim loại; tấm 
panen xây dựng, không bằng kim loại; ván gỗ; gỗ lát sàn (ván sàn); gỗ dán; gỗ xẻ dạng 
tấm mỏng; tấm gỗ ép; ván gỗ ép, dùng cho xây dựng; tấm gỗ ép dạng mảnh nhỏ, dùng 
cho xây dựng; lớp gỗ dán bệ mặt; xà, không bằng kim loại; ngưỡng cửa, không bằng kim 
loại; dầm nhà, không bằng kim loại; thanh gỗ để ốp tường; giàn giáo, không bằng kim 
loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; ván gỗ, để lát sàn tàu và ván gỗ để lát sàn 
nhà; hàng rào, không bằng kim loại; cổng không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; tủ đựng; hòm, không bằng kim loại; miếng ngăn bằng gỗ 
của đồ đạc; cửa cho đồ đạc; bàn ăn (đồ đạc); bàn làm việc; giá rửa mặt (đồ đạc); gương 
soi; thớt kê (dạng bàn); ghế (ngồi); ghế đẩu; ghế dài (đồ đạc); mành che cửa sổ bên trong 
nhà (mành che nắng) [đồ đạc]; mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng; thang 
bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo; bậc lên xuống (thang), không bằng kim loại; phụ kiện lắp 
ráp cửa ra vào, không bằng kim loại; tay nắm cửa, không bằng kim loại; núm tay cầm của 
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cửa, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa sổ, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp 
của đồ đạc, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng 
điện; thiết bị lau bụi, không dùng điện; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; thùng rác; cái giá để 
bọt biển; vòng và giá treo khăn tắm; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2014-25490 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & 
SERVICES CORPORATION  (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy làm sạch dạng xoáy tròn; máy hút bụi chân 
không dạng rô-bốt.  

 

 
(210) 4-2014-25491 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & 
SERVICES CORPORATION  (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy làm sạch dạng xoáy tròn; máy hút bụi chân 
không dạng rô-bốt.  

 
 

(210) 4-2014-25492 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

UFA  (VN) 

Khối 10 Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-25493 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 25.3.1 
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Alpha  (VN) 

17/1 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); 
kem tắm trắng (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2014-25494 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  

(591) Đen, xám. 

(731) SANYANG INDUSTRY COMPANY 
LIMITED.  (TW) 

No 3. Chung Hua road, Hukou, Hsinchu, 
Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe ô tô; động cơ xe mô tô; động cơ xe máy; động cơ xe ô tô.  

 
Nhóm 35: Mua bán hàng hóa liên quan đến xe mô tô, xe máy, xe ô tô và phụ tùng của 

chúng; quảng cáo liên quan đến xe mô tô, xe máy, xe ô tô và phụ tùng của chúng. 
 

 
(210) 4-2014-25496 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24; 26.3.23; 25.5.25 

(731) MR. ORAN TEERASATITCHAI  (TH) 
36/3 Soi Sukhumvit 62, Section 1, 

Bangchak, Phra-khanong, Bangkok 

10260 Thailand  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-25497 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.4.3; A26.4.24 

(731) MR. ORAN TEERASATITCHAI   (TH) 
36/3 Soi Sukhumvit 62, Section 1, 

Bangchak, Phra-khanong, Bangkok 

10260 Thailand  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp. 
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(210) 4-2014-25499 (220) 22.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A11.3.2; A11.3.9; 2.9.14; 2.9.18 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, hồng, 
vàng. 

(731) LION CORPORATION (THAILAND) 
LIMITED  (TH) 
666 Rama 3 Road, Bang Pong Pang Sub-
District, Yannawa District, Bangkok 
10120, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát đĩa. 
 
 

(210) 4-2014-25500 (220) 22.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.2; A1.1.9; A11.3.2; A11.1.2 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, hồng. 
(731) LION CORPORATION (THAILAND) 

LIMITED   (TH) 
666 Rama 3 Road, Bang Pong Pang Sub-
District, Yannawa District, Bangkok 
10120, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát đĩa.  
 
 

(210) 4-2014-25504 (220) 22.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 2.3.8; A2.3.16; A26.4.24 

(731) Trần Trọng Linh  (VN) 

46 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; ống khuếch đại âm thanh; loa; thiết bị truyền phát âm 
thanh; bộ ghép nối âm thanh, thiết bị tái tạo âm thanh.  

 

 
(210) 4-2014-25505 (220) 22.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.7.25; 8.7.5; A11.3.7; 26.5.1 

(591) Đỏ, đỏ đậm, nâu nhạt, nâu, xanh lá cây, 
trắng, đỏ nhạt, vàng đồng. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; bún khô; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; 
bánh đa nem; mỳ ống; nui (mì nui). 

 

 
(210) 4-2014-25506 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.7.25 
(591) Da cam, đỏ đậm, vàng, vàng đồng, nâu 

nhạt, nâu vàng nhạt, xanh lá cây, đỏ, 
trắng, đỏ nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; bún khô; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; 

bánh đa nem mỳ ống; nui (mì nui). 
 

 
(210) 4-2014-25521 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.13.1; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, xám, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ di động Toàn Phát  

(VN) 

45 Lê Thánh Tông, phường Thắng Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

 
(511)   Nhóm 35: Mua  bán điện thoại cố định, điện thoại di động, máy vi tính (máy vi tính xách 

tay, máy vi tính để bàn), thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính, đại lý ký gửi hàng hoá 
(điện thoại cố định, điện thoại di động, máy vi tính xách tay, máy vi tính để bàn, thiết bị 
ngoại vi và phần mềm máy vi tính). 

 

 
(210) 4-2014-25522 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A17.1.2 
(731) Công ty TNHH Nguyên Vạn 

Lộc  (VN) 

Lô O3, khu Phước Kiển, đường Lê Văn 
Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  
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(210) 4-2014-25523 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.15.21 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Phan Thị   (VN) 

Số 7, ngách 49, ngõ 1, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc.  
 
 

(210) 4-2014-25524 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.21; 26.1.2; 26.1.6 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Phan Thị   (VN) 

Số 7, ngách 49, ngõ 1, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, chế phẩm hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc.  
 
 

(210) 4-2014-25525 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.15.21 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Phan Thị  (VN) 

Số 7, ngách 49, ngõ 1, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, chế phẩm hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc. 
 
 

(210) 4-2014-25526 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.13; A5.7.23; 25.7.20; A25.7.22 
(591) Xanh dương, hồng, đỏ, cam, vàng, xanh 

lá cây, tím, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Cường Hiền  (VN) 

Khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, 
tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc, bình đựng ga dùng cho bật lửa hút thuốc, 
hộp diêm. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1376 

(210) 4-2014-25527 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Cường Hiền  (VN) 

Khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, 
tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc, bình đựng ga dùng cho bật lửa hút thuốc, 
hộp diêm. 

 
 

(210) 4-2014-25528 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  
(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2014-25529 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất Nhật 

Bản KANAGAWA  (VN) 

Số 61, đường 57, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 
phân trộn ủ, chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng. 

 
 

(210) 4-2014-25540 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và giáo dục Nguyễn Hoàng  

(VN) 

49 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2014-25541 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  

(591) Đỏ, đen. 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và giáo dục Nguyễn Hoàng  

(VN) 

49 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị, linh kiện điện tử - viễn thông, camera, thiết bị an 
ninh. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình kiến trúc, giao thông, thủy lợi. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ thông tin (thiết kế phần mềm, quản trị mạng); tư vấn thiết 

kế kỹ thuật; cung cấp các giải pháp bảo mật thông tin. 
 

 
(210) 4-2014-25542 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A2.1.23; A2.3.23; A9.7.22 

(591) Xanh, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và giáo dục Nguyễn Hoàng  

(VN) 

49 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 41: Du học. 

 

 
(210) 4-2014-25543 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  
(591) Xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và giáo dục Nguyễn Hoàng  

(VN) 

49 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà; mua bán nhà, bất động sản. 
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(210) 4-2014-25544 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 15.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, xám, đỏ, 

đỏ nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

Hương Bưởi Mỹ Hòa  (VN) 

Tổ 10, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã 
Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi. 
 

 
(210) 4-2014-25545 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Cơm gà Đông Nguyên  (VN)

801 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-25547 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.3.13; 1.15.5 
(591) Đỏ, cam, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH du lịch Uy Tín 

Việt  (VN) 

Thôn Xâm Dương 1, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển 
hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2014-25548 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Hồ Tùng Dụng  (VN) 

140 đường HT31, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2014-25549 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Đen, xanh lá cây nhạt. 
(731) THE H. D. LEE COMPANY, INC.  (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, USA 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-25560 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 

xây dựng ASPACE  (VN) 

Số 18, hẻm 29/70/19 phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2014-25561 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ du lịch Bến Thành  

(VN) 

70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch nội địa và quốc tế; đại lý vé máy bay và đặt vé máy bay.  
 

 
(210) 4-2014-25563 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.4.2; 26.3.23; 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

thương mại STS Quốc Tế  (VN) 

Tầng 3, nhà 3 tầng, số 168 Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2014-25564 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thủy Thiên 

Thanh  (VN) 

Lô I15, Phạm Văn Đồng, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uồng do quán thực hiện.  
 
 

(210) 4-2014-25566 (220) 23.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 25.1.25; 1.15.15; A5.1.16; A5.1.5 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thiên Cát Mỹ  (VN) 

8/12 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25567 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.4; 1.15.5; A3.1.24 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Hồ Ngọc Thảo  (VN) 

Số 24, phố Lương Yên, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-25568 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 18.3.21; 18.3.23; 
A5.11.13; A11.3.9 

(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Khai thác và 

Quản lý Chợ đầu mối Hà Nội  

(VN) 

C4 số 25 đường Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; quảng cáo như hội chợ, 
triển lãm. 
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Nhóm 41: Hướng dẫn nấu ăn; bồi dưỡng kỹ năng nấu ăn; tổ chức cuộc thi nấu ăn; tổ chức 
hội nghị chuyên đề nấu ăn. 

 
 

(210) 4-2014-25569 (220) 23.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.2; 26.2.7 

(591) Xanh lam, trắng, xanh lam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại bạt Hải Hà   (VN) 

Số 67, tổ 45 cụm 5, phường Khương Đình,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho mái hiên di động; ống nhôm; ống dẫn bằng 
kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); 
ống nối bằng kim loại cho ống dẫn; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ . 

 

Nhóm 22: Mái che bằng vải bạt; mái che bằng vật liệu tổng hợp, lều trại, vải dùng làm 
vách điều hòa gió đã tẩm nhựa, vải bạt. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; phân phát hàng mẫu; tổ chức hội chợ 
thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; đại lý thông tin thương mại.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây lát; dịch vụ lắp đặt mái hiên di động; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; 
dịch vụ lợp mái che; dịch vụ sửa chữa ô dù.  

 

Nhóm 40: in ấn, dịch vụ liên quan đến in ấn. 
 
 

(210) 4-2014-25580 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A5.11.13; A25.7.21 
(591) Nâu đất, xanh lá cây, sọc trắng. 
(731) Công ty TNHH Anh Em Anh Lê  

(VN) 

102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; 
cho thuê phòng họp.  

 
 

(210) 4-2014-25581 (220) 23.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh nước biển. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kim Khánh  (VN) 

Số 1, ngách 94/85, tổ 14, đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa.  
 

 
(210) 4-2014-25582 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A20.1.9 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Vũ Văn Dương  (VN) 

Xóm Nội, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dùng trong xây dựng; sơn diệt khuẩn.  
 

Nhóm 35: Đại lý, mua bán, xuất nhập khẩu sơn dùng trong xây dựng và sơn diệt khuẩn.  
 

 
(210) 4-2014-25583 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 2.5.6; A26.11.12; 1.15.23; A1.1.10 
(591) Vàng, cam, trắng, xanh dương, xanh 

đậm, xanh lá cây, xanh đen, hồng. 
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam  

(VN) 

Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh, các loại khăn và gạc 
bông thấm dùng cho vệ sinh phụ nữ; tã giấy em bé; tã giấy người lớn. 

 

Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh, bỉm (tã lót) trẻ em, người lớn bằng giấy, khăn lau bằng 
giấy, khăn ướt bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2014-25584 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 26.1.2; 1.15.15; 10.5.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đen, nâu, vàng, xanh lá cây, cam. 
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam  

(VN) 

Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh, các loại khăn và gạc 
bông thấm dùng cho vệ sinh phụ nữ; tã giấy em bé; tã giấy người lớn.  

 

Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh, bỉm (tã lót) trẻ em, người lớn bằng giấy, khăn lau bằng 
giấy, khăn ướt bằng giấy. 

 
 

(210) 4-2014-25585 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Đỗ Thái  (VN) 

Gian F10-F19 số 134/1 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-25586 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 24.15.1; 26.1.2; 26.11.3; 
A26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Thể thao Nữ 

Hoàng  (VN) 

Tổ dân phố Trung Kiên, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; thiết bị để gia công cơ khí; máy gia công kim loại; máy khai thác 
mỏ; máy nông nghiệp; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất.  

 

Nhóm 28: Giá tập tạ; thanh đòn; quả tạ; dụng cụ rèn luyện hình thể; găng tay dùng cho 
chơi thể thao; bóng dùng trong thể thao.  

 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ, thiết bị tập thể dục thể thao, đai lưng dùng cho môn cử tạ, xe 
đạp đặt cố định để luyện tập, bóng bi-a, miếng bịt đầu gậy chơi bi-a, gậy chơi bi-a, vật 
dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a, vật đệm bàn bi-a, bàn cờ trò chơi, phấn dùng cho gậy 
chọc bi-a, trục lăn dùng cho xe đạp đặt cố định để luyện tập, giầy trượt pa-tanh, hòn bi 
cho trò chơi, túi để tập đấm, vợt, dây căng vợt, quả cầu lông, thiết bị ném bóng ten-nít, 
lưới quần vợt, bia để ngắm bắn, bia điện tử để ngắm bắn, bàn để đánh bóng bàn, ván lướt 
sóng, đai cho ván lướt sóng, dụng cụ để sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng (phụ kiện chơi 
gôn), gậy đánh gôn, găng tay đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có 
bánh xe, máy để tập luyện thể dục, lưới thể thao, vật chống dùng cho các vận động viên, 
bộ dây treo, máy công cụ, thiết bị để gia công cơ khí, máy gia công kim loại, máy khai 
thác mỏ, máy nông nghiệp, động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; quảng cáo dụng cụ, 
thiết bị tập thể dục thể thao, đai lưng dùng cho môn cử tạ, xe đạp đặt cố định để luyện tập, 
bóng bi-a, miếng bịt đầu gậy chơi bi-a, gậy chơi bi-a, vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi-
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a, vật đệm bàn bi-a, bàn cờ trò chơi, phấn dùng cho gậy chọc bi-a, trục lăn dùng cho xe 
đạp đặt cố định để luyện tập, giầy trượt pa-tanh, hòn bi cho trò chơi, túi để tập đấm, vợt, 
dây căng vợt, quả cầu lông, thiết bị ném bóng ten-nít, lưới quần vợt, bia để ngắm bắn, bia 
điện tử để ngắm bắn, bàn để đánh bóng bàn, ván lướt sóng, đai cho ván lướt sóng, dụng cụ 
để sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng (phụ kiện chơi gôn), gậy đánh gôn, găng tay đánh 
gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe, máy để tập luyện thể dục, 
lưới thể thao, vật chống dùng cho các vận động viên, bộ dây treo, máy công cụ, thiết bị để 
gia công cơ khí, máy gia công kim loại, máy khai thác mỏ, máy nông nghiệp, động cơ 
không dùng cho xe cộ mặt đất; giới thiệu dụng cụ, thiết bị tập thể dục thể thao, đai lưng 
dùng cho môn cử tạ, xe đạp đặt cố định để luyện tập, bóng bi-a, miếng bịt đầu gậy chơi 
bi-a, gậy chơi bi-a, vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a, vật đệm bàn bi-a, bàn cờ trò 
chơi, phấn dùng cho gậy chọc bi-a, trục lăn dùng cho xe đạp đặt cố định để luyện tập, 
giầy trượt pa-tanh, hòn bi cho trò chơi, túi để tập đấm, vợt, dây căng vợt, quả cầu lông, 
thiết bị ném bóng ten-nít, lưới quần vợt, bia để ngắm bắn, bia điện tử để ngắm bắn, bàn để 
đánh bóng bàn, ván lướt sóng, đai cho ván lướt sóng, dụng cụ để sửa chữa điểm đánh dầu 
phát bóng (phụ kiện chơi gôn), gậy đánh gôn, găng tay đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh 
gôn, có hoặc không có bánh xe, máy để tập luyện thể dục, lưới thể thao, vật chống dùng 
cho các vận động viên, bộ dây treo, máy công cụ, thiết bị để gia công cơ khí, máy gia 
công kim loại, máy khai thác mỏ, máy nông nghiệp, động cơ không dùng cho xe cộ mặt 
đất; xuất nhập khẩu dụng cụ, thiết bị tập thể dục thể thao, đai lưng dùng cho môn cử tạ, xe 
đạp đặt cố định để luyện tập, bóng bi-a, miếng bịt đầu gậy chơi bi-a, gậy chơi bi-a, vật 
dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a, vật đệm bàn bi-a, bàn cờ trò chơi, phấn dùng cho gậy 
chọc bi-a, trục lăn dùng cho xe đạp đặt cố định để luyện tập, giầy trượt pa-tanh, hòn bi 
cho trò chơi, túi để tập đấm, vợt, dây căng vợt, quả cầu lông, thiết bị ném bóng ten-nít, 
lưới quần vợt, bia để ngắm bắn, bia điện tử để ngắm bắn, bàn để đánh bóng bàn, ván lướt 
sóng, đai cho ván lướt sóng, dụng cụ để sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng (phụ kiện chơi 
gôn), gậy đánh gôn, găng tay đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có 
bánh xe, máy để tập luyện thể dục, lưới thể thao, vật chống dùng cho các vận động viên, 
bộ dây treo, máy công cụ, thiết bị để gia công cơ khí, máy gia công kim loại, máy khai 
thác mỏ, máy nông nghiệp, động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất. 

 

Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê các 
thiết bị dùng cho sân vận động; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cung cấp tiện nghi thể 
thao.  

 

 
(210) 4-2014-25587 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Cam, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Anh Tin  (VN) 

2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị Tân, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện tử; máy cắt plasma, thiết bị hàn hồ quang điện; điện cực dùng cho 
máy hàn; thiết bị hàn vận hành bằng ga; lưỡi dao dùng cho máy cắt (bộ phận của máy móc).  
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(210) 4-2014-25588 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Anh Tin   (VN) 

2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị Tần, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy cưa xích; lưỡi cưa xích (bộ phận của cưa xích); máy cưa; bàn máy cưa (bộ 

phận của máy). 
 

(210) 4-2014-25589 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 7.1.6; A26.3.6 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Anh Tin   (VN) 

2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị Tân, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Bình phun thuốc trừ sâu (sử dụng động cơ nổ); bình xịt hoạt động bằng điện; 

cưa xích; máy cắt cỏ; đầu bơm áp lực. 
 
 

(210) 4-2014-25602 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 3.11.1; A1.13.15 
(591) Xanh dương, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

B&Q Việt Nam  (VN) 

¤ đất 4.5 - Nơ đường Lê Văn Lương, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thiết bị y tế.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản.   
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(210) 4-2014-25603 (220) 23.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.3.23; 1.15.23
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

Gogames  (VN) 

380/15 Lê Văn Lương, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính; thiết kế Website thương mại; thiết kế 

mẫu quảng cáo; thiết kế web SEO; thiết kế hình ảnh, dữ liệu trò chơi. 
 

 
(210) 4-2014-25604 (220) 23.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) 26.1.2
(591) Xanh dương, xanh lam, đỏ, trắng.
(731) Công ty TNHH công nghệ Minh 

Trí  (VN) 

8 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước rửa chén; nước xả vải; nước lau sàn; nước tẩy; nước xịt phòng.  

 

 
(210) 4-2014-25605 (220) 23.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(731) Trương Văn Chương  (VN) 

84 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, áo cưới, mũ (nón); váy dạ hội, áo dài cưới, thắt lưng (dây nịt).  

 

 
(210) 4-2014-25606 (220) 23.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(731) Trần Ngọc Uy  (VN) 

26/6 đường Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất trong xây dựng: chất chống thấm.  
 

Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; vecni.  
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(210) 4-2014-25617 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.5; A5.1.16; A5.1.5; A5.11.5 
(591) Ghi đen, trắng, đỏ, nâu, xanh ngọc. 
(731) Hội sản xuất và tiêu thụ nấm 

huyện Lạng Giang  (VN) 

Trụ sở UBND xã Tiên Lục, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; sợi nấm để nhân giống.  
 

 
(210) 4-2014-25620 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-25621 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25622 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1388 

(210) 4-2014-25623 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25624 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25625 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25626 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-25627 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25628 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25629 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) HEARTECH-MIWA CO., LTD.  (JP) 
1-16, Wakihama-cho 2-chome, Chuo-ku, 
Kobe-shi, Hyogo, Japan 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy nén, máy bơm chân không, bộ lọc không 
khí, máy phát điện xoay chiều, bộ điều chỉnh áp suất và máy phân ly dầu; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa thiết bị làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-25641 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 14.1.13; 26.13.1; 1.13.1 
(591) Đen, ghi đậm, ghi nhạt. 
(731) TONGTAI MACHINE & TOOL CO., 

LTD.  (TW) 
No.3, Luke 3Rd Rd., Luzhu Dist., 
Kaohsiung City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy tiện [máy công cụ]; máy khoan và máy taro (máy khoan tạo ren); máy 
phay kim loại; máy gia công kim loại, cụ thể là cụm đầu máy; máy gia công kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-25643 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.1 
(591) Đỏ, vàng, vàng đậm, da cam, xanh lá 

cây, ghi xám, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại Tài Tài   (VN) 

54 Nguyễn Thị Thử, ấp 5, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) chiên; sữa chua; đậu hòa lan (đã sơ chế và bảo quản); đậu hòa 

lan Wasabi (đậu hòa lan bọc bột mù tạc bên ngoài); đậu nành (đã sơ chế và bảo quản); 
thạch trái cây. 

 

 
(210) 4-2014-25646 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 15.7.1; 20.7.1; 2.9.14; A2.9.15; 
A20.1.5; 13.1.5 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật thành phố Hồ Chí Minh  

(VN) 

Số 1 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức và hoạt động thể thao văn hóa. 

 

 
(210) 4-2014-25647 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Farmagis  (VN)

Số 3 Đoàn Kết, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2014-25648 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Farmagis  (VN) 

Số 3 Đoàn Kết, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2014-25649 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Farmagis  (VN) 

Số 3 Đoàn Kết, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2014-25660 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Farmagis     (VN) 

Số 3 Đoàn Kết, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2014-25661 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Farmagis     (VN) 

Số 3 Đoàn Kết, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2014-25662 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Hồng, xanh ngọc. 
(731) Công ty TNHH Vellsheena 

Việt Nam  (VN) 

Phòng 1105, lầu 11, tòa nhà Citilight, số 
45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; bút chì kẻ lông 
mày; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống 
nắng.  

 

 
(210) 4-2014-25663 (220) 23.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.2; A11.3.7 

(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Sơn Hùng  (VN) 

50/34 đường Nguyễn Thượng Hiền, 
phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-25664 (220) 23.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A26.11.12; 1.5.1 

(591) Cam, vàng, trắng, xanh dương, đen. 
(731) Lê Anh Thắng  (VN) 

23/1 Tân Thới Nhất 6, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39:  Tham quan (du lịch), sắp xếp các chuyến du lịch, dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 
 

(210) 4-2014-25666 (220) 23.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.3.1; 26.3.2 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vĩnh Khang  (VN) 

Số 72 Lê Hồng Phong, phường Lê Lợi, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; kính cách ly; kính tấm [cửa sổ] dùng cho xây dựng; kính an 
toàn; cửa sổ bằng kính màu.  
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(210) 4-2014-25667 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vĩnh Khang   (VN) 

Số 72 Lê Hồng Phong, phường Lê Lợi, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; kính cách ly; kính tấm [cửa sổ] dùng cho xây dựng; kính an 
toàn; cửa sổ bằng kính màu.  

 
 

(210) 4-2014-25668 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.3.23; 25.5.2 
(591) Trắng, đỏ, ghi. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tứ Cường   (VN) 

Lô 28, cụm TTCN Quang Trung, phường 
Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định  

 

(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh và thu hình; máy quay đĩa DVD và máy đọc đĩa DVD; micro và 
ống nói; loa phóng thanh; loa; máy vi tính; bộ khuếch đại âm thanh.  

 
 

(210) 4-2014-25669 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 24.15.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Vũ Hương Mai   (VN) 

50 Nguyễn Du, phường Hai Bà Trưng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 45: Môi giới hôn nhân (môi giới tìm bạn đời); lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  
 

 
(210) 4-2014-25680 (220) 24.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.1.1; 5.7.1 

(591) Nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Xuân Hương  (VN)

114/8 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1394 

(210) 4-2014-25681 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt. 
(731) Công ty TNHH nghiên cứu và 

tư vấn phát triển Phan Anh  

(VN) 

343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại, cụ thể: sữa tắm; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; kem dưỡng trắng 

da; mỹ phẩm chống nắng; sơn móng tay. 
 

 
(210) 4-2014-25682 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sơn Hiệp Phát  

(VN) 

149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ (dùng cho gỗ, mây, tre, lá hoặc chất liệu tương tự), sơn lót (dùng 

bảo vệ khung, gầm xe cộ), sơn lót. 
 

 
(210) 4-2014-25683 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Hiệp Phát  

(VN) 

149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ (dùng cho gỗ, mây, tre, lá hoặc chất liệu tương tự), sơn lót (dùng 

bảo vệ khung, gầm xe cộ), sơn lót. 
 

 
(210) 4-2014-25684 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Hiệp Phát  

(VN) 

149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ (dùng cho gỗ, mây, tre, lá hoặc chất liệu tương tự), sơn lót (dùng 

bảo vệ khung, gầm xe cộ), sơn lót. 
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(210) 4-2014-25685 (220) 24.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (731) Công ty TNHH sơn Hiệp Phát  (VN)

149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ (dùng cho gỗ, mây, tre, lá hoặc chất liệu tương tự), sơn lót (dùng 
bảo vệ khung, gầm xe cộ), sơn lót. 

 

 
(210) 4-2014-25686 (220) 24.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A5.1.5; A5.1.16; A25.7.6; 26.1.6 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh lá cây 
nhạt, xanh rêu, trắng. 

(731) Công ty TNHH Good Day  (VN)

12 đường Nội Khu Hưng Phước 2, khu 
Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; rau đã được bảo quản; thịt đã được bảo quản; sữa; đồ 
uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-25687 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư Vĩ Long  (VN) 

83/4B Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo; trà thảo dược; thuốc dùng cho người; thuốc giảm đau; thuốc bóp 
phong thấp. 

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc đông y, dược phẩm, dầu gió, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-25688 (220) 24.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 11.3.18; 3.9.1; 

3.4.18; A11.1.5 
(591) Trắng, xanh lá. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhà Mình  (VN) 

23 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm; mua bán đồ uống: rượu, bia, nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2014-25689 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng cam, xanh lá cây, 

xanh da trời, hồng nhạt. 
(731) Vũ Quốc Trang  (VN) 

21-H1 tập thể đại học Sư Phạm I, tổ 25, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc; chất hàn răng (gắn răng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa 
dùng trong y tế; vacxin.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; phòng phám tai, mũi, họng; phòng khám nhi; phòng khám chữa 
bệnh; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ dược sỹ kê đơn cho thuốc. 

 

 
(210) 4-2014-25702 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.3; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Horus  (VN)

Phòng 7, tầng 1, tòa nhà Rosana, 60 
Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao 
công nghệ (IPTC) 

 

(511)   Nhóm 41: Thông tin về giáo dục, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và 
điều khiển hội nghị: tổ chức và điều khiển hội nghị tập huấn; tổ chức triển lãm văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch thuật.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng, điều khiển; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu và tư vấn về kỹ thuật.  

 

 
(210) 4-2014-25703 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 

B2, Lô 15, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-25704 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 

B2, Lô 15, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-25705 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 5.13.1; 26.3.1; 5.5.19; 20.5.25 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

hồng. 
(731) Đào Văn Trường   (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 

 

 
(210) 4-2014-25706 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 20.5.25; A26.11.12; A25.7.6; A25.7.8 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh lá mạ, da cam, xám, nâu. 
(731) Đào Văn Trường  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 

 

 
(210) 4-2014-25707 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Phú  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy.  
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(210) 4-2014-25708 (220) 24.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.7.25; A25.7.8; 26.15.9; 26.15.11 

(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 
(731) Trần Thị Ngôn  (VN) 

499 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Sao chụp; nhân sao hồ sơ tài liệu.  
 

 
(210) 4-2014-25709 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 1.7.6; 26.13.25; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ và kỹ 

thuật Thịnh Châu  (VN) 

56 Văn Cao, phường Thạc Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy điều hoà không khí, máy phát điện, thiết bị chống sét, thiết bị 
phòng cháy chữa cháy.  

 

(210) 4-2014-25713 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 

Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2014-25714 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại quốc tế Sway  

(VN) 

BT 2a, số 20 Làng Việt Kiều Châu Âu, 
khu đô thị Mộ Lao, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn trang điểm; 
chế phẩm trang điểm.  
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(210) 4-2014-25715 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) SWISS PHARMA INTERNATIONAL 
AG   (CH) 
Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, 
Switzerland  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chất ăn kiêng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người.  

 

 
(210) 4-2014-25716 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A3.4.2; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Nâu đỏ, trắng. 
(731) Trần Thị Hiền  (VN) 

64/7 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng cung cấp; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-25717 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.3; A3.7.24; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Nâu, đỏ, trắng. 
(731) Trần Thị Hiền  (VN) 

64/7 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng cung cấp; chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-25718 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái   (VN) 

29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-25719 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải   (VN) 

322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-25720 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Lê Sỹ Tuấn  (VN) 

Số nhà 5A, ngách 2, ngõ 5, đường Hải 
Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành 
phố Hà Tĩnh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả, rượu vốt ca, rượu uýt-ky, rượu branđi.  

 

 
(210) 4-2014-25721 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 

Top Queen Collagen Việt Nam  

(VN) 

Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 321 tập a (12.2014) 
 

 
1401 

(210) 4-2014-25722 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 

Top Queen Collagen Việt Nam  

(VN) 

Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-25723 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 9.7.1; 3.6.6; 3.2.7 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Liên 

Lục Địa  (VN) 

139 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, balô, túi đeo lưng, túi cho người cắm trại, túi xách tay, ví. 
 

 
(210) 4-2014-25724 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Vàng, tím. 
(731) Công ty TNHH hoa cưới MT  

(VN) 

221D Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Hoa tươi; hoa tươi trang trí tiệc cưới, trang trí hội nghị. 
 

 
(210) 4-2014-25725 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Bùi Thanh Bình  (VN) 

Khu 5, xã Sơn Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, 
tỉnh Phú Thọ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2014-25726 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo; chất kết dính cho bê tông; chất dính dùng cho gạch ốp tường. 
 

Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2014-25727 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Cơ sở hoá mỹ phẩm Việt 

Hương  (VN) 

29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần 
Thơ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; nước rửa chén; bột giặt; nước tẩy trắng sàn 
nhà. 

 

 
(210) 4-2014-25728 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở hoá mỹ phẩm Việt 

Hương  (VN) 

29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần 
Thơ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; nước rửa chén; bột giặt; nước tẩy trắng sàn 
nhà. 
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(210) 4-2014-25729 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở hoá mỹ phẩm Việt 

Hương  (VN) 

29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần 
Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; nước rửa chén; bột giặt; nước tẩy trắng sàn 
nhà. 

 
 

(210) 4-2014-25730 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DETAPHAM  (VN) 

40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-25731 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DETAPHAM  (VN) 

40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-25732 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DETAPHAM  (VN) 

40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-25733 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DETAPHAM  (VN) 

40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-25734 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A5.3.15; 26.11.3; A26.11.12; 
8.7.25 

(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh da trời, xanh lá 
cây, đen, cam. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Thành  (VN) 

97/5/2 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột hạt điều (gia vị); tinh bột cho thực phẩm; bột nhão làm thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-25735 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DETAPHAM  (VN) 

40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-25736 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giầy ích 

Nguyên Tuyền Châu  (CN) 

Khu CN Lâm Giang, đường Nam Hoàn, 
quận Lí Thành, thành phố Tuyền Châu, 
tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); quần áo bơi; mũ; trang 
phục dệt kim; ca vát; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; găng tay (trang phục); váy cưới (trang 
phục). 

 

 
(210) 4-2014-25737 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Vũ Thị Bích Liên  (VN) 

23 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; đầu tư vốn. 

 

 
(210) 4-2014-25740 (220) 24.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 1.3.1; A5.3.13; A5.3.14; 25.3.1 

(591) Trắng, vàng, xanh rêu, da cam, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Phượng Hoàng  (VN) 

276-278 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Các loại rau, củ, quả chế biến. 
 

 
(210) 4-2014-25741 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen, xanh ngọc. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch Kim Khánh  (VN) 

Số 1, ngách 94/85, tổ 14 đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn bả matit phủ bề mặt kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-25742 (220) 24.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (591) Đỏ, đen, da cam. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kim Khánh  (VN) 

Số 1, ngách 94/85, tổ 14 đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 02: Sơn bả matit phủ bề mặt kim loại. 
 
 

(210) 4-2014-25743 (220) 24.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 26.4.4; 24.17.18 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xanh tím, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kim Khánh  (VN) 

Số 1, ngách 94/85, tổ 14 đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn bả matit phủ bề mặt kim loại. 
 
 

(210) 4-2014-25744 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kim Khánh  (VN) 

Số 1, ngách 94/85, tổ 14 đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn bả matit phủ bề mặt kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-25745 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH Cửa siêu bền  

(VN) 

K24/01 Nguyễn Thiếp, phường An Hải 
Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công lắp đặt cửa các loại cửa, cụ thể: cửa kéo, cửa cuốn, cửa nhôm, cửa 
kính; bảo trì, bảo hành cửa các loại; thi công lắp đặt vách kính và mặt dựng kính; thi công 
lan can cầu thang kính. 

 

 
(210) 4-2014-25746 (220) 24.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 

(591) Vàng, xanh dương. 
(731) Mai Trung Hòa  (VN) 

Thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy ăn. 
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(210) 4-2014-25747 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(591) Xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện tử Tín Hưng  (VN) 

422 Nhật Tảo, phường 6, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: ống dẫn âm thanh (micro). 
 

 
(210) 4-2014-25749 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

hóa sinh Qua Naf  (VN) 

43/38 đường số 10, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-25750 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH Châu Minh  (VN)

Nhà ông Nguyễn Văn Mão, thôn Phương 
La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, 
tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bằng vải. 
 

Nhóm 25: Tất (vớ) bằng vải. 
 

 
(210) 4-2014-25751 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) ALTICAST CORPORATION   (KR) 
(Seocho-dong) 369, Gangnam-daero, 
Seocho-gu, Seoul 137-858, Republic of 
Korea  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để phát triển, sản xuất, phân phối, phát sóng, tiếp nhận và 
hiển thị các chương trình truyền hình tương tác để sử dụng trong lĩnh vực truyền hình 
tương tác kỹ thuật số; phần mềm máy tính để sử dụng trong sản xuất các ứng dụng dịch 
vụ dữ liệu tương tác để phát sóng trên phương tiện cố định và không dây.  
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Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2014-25752 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 1.15.21 
(591) Đen, ghi, trắng. 
(731) ALTICAST CORPORATION    (KR) 

(Seocho-dong) 369, Gangnam-daero, 
Seocho-gu, Seoul 137-858, Republic of 
Korea   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để phát triển, sản xuất, phân phối, phát sóng, tiếp nhận và 
hiển thị các chương trình truyền hình tương tác để sử dụng trong lĩnh vực truyền hình 
tương tác kỹ thuật số; phần mềm máy tính để sử dụng trong sản xuất các ứng dụng dịch 
vụ dữ liệu tương tác để phát sóng trên phương tiện cố định và không dây.   

 

Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2014-25753 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đen, ghi, trắng. 
(731) ALTICAST CORPORATION    (KR) 

(Seocho-dong) 369, Gangnam-daero, 
Seocho-gu, Seoul 137-858, Republic of 
Korea   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để phát triển, sản xuất, phân phối, phát sóng, tiếp nhận và 
hiển thị các chương trình truyền hình tương tác để sử dụng trong lĩnh vực truyền hình 
tương tác kỹ thuật số; phần mềm máy tính để sử dụng trong sản xuất các ứng dụng dịch 
vụ dữ liệu tương tác để phát sóng trên phương tiện cố định và không dây.   

 

Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính.    

 

Nhóm 42: Dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính. 
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(210) 4-2014-25754 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; A26.11.12; 
A26.11.8 

(731) HI-BEAU INTERNATIONAL PTE LTD  
(SG) 
18 Boon Lay Way #07-102, TradeHub 
21 Singapore 609966  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung anbumin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung anginat dùng cho ăn 
kiêng; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng để quản lý 
chế độ ăn kiêng của bệnh nhân; thực phẩm bổ sung protein cho vận động viên; thực phẩm 
tăng cường vitamin và khoáng chất; sản phẩm chăm sóc sức khỏe (thuốc); chế phẩm thảo 
mộc dùng cho mục đích y tế; thảo dược dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng từ 
thảo dược cho người có chế độ ăn kiêng đặc biệt; chiết xuất thảo dược dùng cho mục đích 
y tế; dịch truyền thảo dược dùng cho mục đích y tế; chế phẩm điều trị bằng thảo dược; chế 
phẩm thảo dược (đã được bảo quản) dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thảo dược chứa 
tinh dầu bạc hà (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm thảo dược dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm thảo dược dùng dÓ hạ sốt; chế phẩm thảo dược dùng để làm thuốc; thuốc thảo 
dược; trà thảo dược dung để làm thuốc; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, thảo mộc 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược để hút dùng cho mục đích y tế; thuốc vi lượng đồng 
căn; chất bổ sung lexithin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ hạt lanh; chất bổ 
sung ăn kiêng từ dầu hạt lanh; nước uống y tế (thuốc); dịch truyền dùng cho mục đích y tế 
(thuốc); chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; bột chứa thuốc để tắm; bột bôi chân chứa 
thuốc; nước uống khoáng chứa thuốc; nước suối khoáng chứa thuốc; thuốc bột; chế phẩm 
chứa thuốc dùng làm thực phẩm bổ sung; chế phẩm dạng bột chứa thuốc; chất bổ sung 
chứa thuốc dùng cho thực phẩm; chất bổ sung chứa thuốc dùng làm thực phẩm cho người; 
đồ uống dùng cho mục đích y tế; thuốc dạng kem dùng để bảo vệ da; nước uống dùng cho 
mục đích y tế; thuốc chườm; chế phẩm chứa thuốc để điều trị bệnh; rễ cây dùng cho mục 
đích y tế; muối dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho người; thuốc để ngăn ngừa bệnh; 
chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất dùng cho người; khoáng chất bổ sung cho thực 
phẩm; chế phẩm khoáng dùng làm phụ gia dinh dưỡng cho thực phẩm dùng cho người; 
chế phẩm khoáng dùng làm chất bổ sung cho nước uống; muối khoáng để tắm; muối 
khoáng dùng cho mục đích y tế; muối khoáng dùng làm dược phẩm; chất bổ sung khoáng 
dùng làm thực phẩm cho người; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; khoáng chất dùng 
trong chế biến thực phẩm cho con người; bạc hà (kẹo chứa thuốc); nước khoáng tự nhiên 
dùng cho mục đích y tế; dầu tự nhiên (thuốc); trà ướp hương cam dùng cho mục đích y tế; 
trà đóng gói dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược dùng để điều trị các chứng bệnh tiêu 
hóa; dược phẩm để chống lại bệnh tim mạch; chất bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa cho mục 
đích y tế; chế phẩm chứa khoáng chất; chế phẩm bao gồm hỗn hợp vitamin và khoáng 
chất; chế phẩm chứa vitamin; chế phẩm làm biến tính protein gây dị ứng; chế phẩm dùng 
làm chất phụ gia thực phẩm dùng cho người (vitamin) ; chế phẩm khoáng chất; chế phẩm 
vitamin; sản phẩm chứa kháng thể dùng làm thuốc; chất bổ sung ăn kiêng từ sáp ong; chất 
bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chế phẩm protein dùng làm chất phụ gia thực phẩm 
dùng cho người (thích hợp cho mục đích y tế); sản phẩm protein dùng cho người (thích 
hợp cho mục đích y tế); chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; muối dùng cho vào nước 
khoáng để tắm; muối dùng cho vào nước khoáng để tắm (có chứa thuốc); chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế; huyết thanh (thuốc); thực phẩm hỗ trợ làm thon người dùng 
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cho mục đích y tế; chất hỗ trợ làm thon người dùng cho mục đích y tế; thuốc viên làm 
thon người; chế phẩm làm thon người (thực phẩm) dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm 
thon người dùng cho mục đích y tế; sản phẩm làm thon người (thực phẩm) dùng cho mục 
đích y tế; sản phẩm làm thon người dùng cho mục đích y tế; thuốc hút thảo dược dùng cho 
mục đích y tế; protein từ đậu nành; chế phẩm vitamin dùng cho người; chất bổ sung 
vitamin dùng làm thực phẩm cho người; chất bổ sung vitamin dùng cho phụ nữ đang cho 
con bú; chất bổ sung vitamin dùng cho phụ nữ đang mang thai; vitamin dạng viên; 
vitamin; chất bổ sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; protein từ mầm lúa mì dùng cho người; 
protein từ váng sữa; chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men.  

 

 
(210) 4-2014-25756 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cương  (VN) 

Số 8, ngách 6/54 ngõ 6 chợ Ngọc Hà, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm như: bếp điện từ, máy hút mùi, lò nướng.  
 

 
(210) 4-2014-25758 (220) 24.10.2014 

 

  

(441) 25.12.2014 
(540) (531) 2.3.1; 2.3.5; 3.4.11; 5.3.20; 26.1.2; 8.3.1 

(591) Đen, trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH UNIVER Việt 

Nam  (VN) 

3A đường số 8, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; sữa 
tắm; dầu gội đầu; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  

 

 
(210) 4-2014-25759 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Thiên Ân  (VN)

Số 299c, khóm Sa Nhiên, phường Tân 
Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; nguyên liệu bằng nông sản dùng để 
chế biến và làm thức ăn chăn nuôi (như cám gạo, bánh dầu, sắn (khoai mì), ngô (bắp), đỗ 
(đậu nành), bột cá).  
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(210) 4-2014-25760 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Hộ kinh doanh Song Lê  (VN)

Tổ 8, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quí, đồ lưu niệm, hạt tiêu, nước mắm, thủy sản khô các 

loại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu (quán 

bar) nhỏ; cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2014-25761 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 6.1.2; A6.3.5; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh tím than, đỏ. 

(731) Hộ kinh doanh Minh Tân 

Thành  (VN) 

ấp II, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh 

Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2014-25763 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 15.7.1; A1.1.10; 5.13.4; 5.3.20 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đen, đỏ. 

(731) Công ty TNHH phân bón Thiên 

Thuận Hưng  (VN) 

117 khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên 

Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 

Giang  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón.  
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(210) 4-2014-25764 (220) 24.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(531) 15.7.1

(591) Trắng, xanh đen, đỏ, vàng. 

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Văn 

Lương  (VN) 

ấp Hòa Thanh, xã Định Hòa, huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc nông nghiệp; lắp đặt, bảo dưỡng và 

sữa chữa máy cơ khí. 
 

 
(210) 4-2014-25765 (220) 24.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, vàng. 

(731) Công ty TNHH Phan Hùng  (VN) 

357 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh 

Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội ngoại thất: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, sofa.  
 

 
(210) 4-2014-25768 (220) 24.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; A5.11.2

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ, vàng, 

đen, da cam. 

(731) Tổ hợp tác Quyết bánh phồng  

(VN) 

ấp Phước Đạt, xã Vĩnh Phước B, huyện 

Gò Quao, tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh phồng tôm; bánh tráng; bánh phở; bánh hủ tiếu; bún; cháo ăn liền.  
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(210) 4-2014-25769 (220) 24.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(531) 2.9.1

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tiến 

Việt  (VN) 

Số 20 - NV1, Tổng cục 5 - Bộ Công An, 

thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, dược liệu, dược chất, hóa chất dùng 

trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 

phòng.  
 

 
(210) 4-2014-25770 (220) 24.10.2014

  (441) 25.12.2014

(540) 

 

(531) 26.1.2

(591) Xanh.

(731) Công ty TNHH GREENXANH  (VN)

Tầng M, tòa nhà An Phú Plaza, số 117-

119 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2014-25771 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2014-25772 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-25773 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-25774 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 26.1.1; A1.1.10; 25.5.25 
(591) Xanh dương, cam, nâu. 
(731) Nguyễn Thanh Bình  (VN)

330 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh §¨k L¨k 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2014-25775 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Hạ Thị Mến  (VN) 

Xóm Và, xã Tốt Động, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa. 
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Nhóm 30: Bột sắn dây; bột gạo lứt rang; bột đậu rang chín; chế phẩm ngũ cốc (bột ngũ 
cốc); bột đậu đỏ; bột trà xanh; bột nghệ; tinh bột nghệ; muối thảo dược. 

 

Nhóm 31: Cám gạo. 
 

Nhóm 33: Rượu gừng nghệ hạ thổ. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: cám gạo, dầu dừa, bột đậu đỏ nước hoa hồng, bột trà xanh, 
bột nghệ, tinh bột nghệ, rượu gừng nghệ hạ thổ, muối thảo dược, bột sắn dây, bột gạo lứt 
rang, bột đậu rang chín, chế phẩm ngũ cốc (bột ngũ cốc).  

 

 
(210) 4-2014-25778 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Vương Việt 

Trung  (VN) 

Số 03 đường số 32, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2014-25779 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 1.13.1; A1.13.15; 26.1.2; 1.15.21; 
A25.7.6 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương, vàng, 
cam. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Tây Nam  (VN) 

2/4 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 
y tế. 

 
 

(210) 4-2014-25783 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Phan Minh  (VN) 

122 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-25784 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành  (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-25785 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-25786 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-25787 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-25788 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 

cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-25789 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 

cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-25790 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 2  (VN) 

334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2014-25791 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung Ương 2   (VN) 

334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2014-25792 (220) 20.06.2013 

(641) 4-2013-13071 (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.7.25; 26.1.1; 1.15.15; 26.1.4 
(731) ORGANO CORPORATION  (JP) 

2-8, SHINSUNA 1-CHOME, KOTO-
KU, TOKYO 136-8631, JAPAN  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chế phẩm để làm trong/làm sạch; chất khử màu dùng trong 

công nghiệp; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chất keo tụ; chất keo tụ pô-li-me; 
chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm; hóa chất dùng trong khoa học; hóa chất công 
nghiệp; chất trao đổi ion [chế phẩm hoá học]; nhựa trao đổi ion [chế phẩm hoá học]; tác 
nhân hóa học hoạt động bề mặt; hóa chất xử lý nước thải dùng trong công nghiệp; hóa 
chất làm sạch nước; chế phẩm làm mềm nước; hợp chất dùng cho nồi hơi; hóa chất để xử 
lý hệ thống làm mát nước. 

 

 
(210) 4-2014-25793 (220) 20.06.2013 

(641) 4-2013-13072 (441) 25.12.2014 
(540) 

  

  
(731) ORGANO CORPORATION   (JP) 

2-8, SHINSUNA 1-CHOME, KOTO-
KU, TOKYO 136-8631, JAPAN  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chế phẩm để làm trong/làm sạch; chất khử màu dùng trong 

công nghiệp; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chất keo tụ; chất keo tụ pô-li-me; 
chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm; hóa chất dùng trong khoa học; hóa chất công 
nghiệp; chất trao đổi ion [chế phẩm hoá học]; nhựa trao đổi ion [chế phẩm hoá học]; tác 
nhân hóa học hoạt động bề mặt; hóa chất xử lý nước thải dùng trong công nghiệp; hóa 
chất làm sạch nước; chế phẩm làm mềm nước; hợp chất dùng cho nồi hơi; hóa chất để xử 
lý hệ thống làm mát nước. 
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(210) 4-2014-25794 (220) 24.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

 

(531) A3.9.4; A25.3.3; A26.11.12; A26.4.6; 
26.4.2 

(591) Xanh, đỏ, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH S.T.D & D  (VN) 

Phòng 11.02B cao ốc Satra Đất Thành, 
163 Phan Đăng Lưu, phường 01, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vòng bi công nghiệp, phớt dầu, vòng đệm cao su được dùng làm kín 

đầu hoặc làm kín khí cho hệ thống máy, gioăng (vật liệu đệm được dùng bịt kín các van 
đường ống), tết chèn, hóa chất sửa chữa công nghiệp, dầu mỡ, ống thủy lực, ống công 
nghiệp, dây cu-roa truyền động, dụng cụ tháo lắp cơ khí. 

 

 
(210) 4-2014-25795 (220) 24.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.4.2; 26.4.9; A25.7.8 
(591) Trắng, đen, đỏ.
(731) Công ty TNHH mắt kính 

Trương Hào Phát  (VN) 

214 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 

 

 
(210) 4-2014-25796 (220) 24.10.2014

  (441) 25.12.2014
(540) 

  

(531) 24.15.1; A2.3.16; 2.3.25; 26.4.3; 3.6.6
(591) Đỏ, đen.
(731) PHARMSVILLE.CO., LTD  (KR)

#1006, Yeongdongtechno-tower, 
Seongsu-dong-2Ga, Seongdong-gu, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ cho người ăn kiêng; vitamin tổng hợp; thuốc bổ sung khoáng chất; 

thuốc giảm cân. 
 

 
(210) 4-2014-25797 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.3; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Nâu. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dịch Vụ Tốt  (VN) 

2A Lê Công Kiều, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức sự kiện thương 

mại; mua bán: đồ trang sức kim hoàn (hoa tai, nhẫn, dây chuyền, đồng hồ đeo tay, vòng 

tay), hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ bằng đá, hàng thủ công mỹ 

nghệ bằng mây tre lá, hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm, hàng thủ công mỹ nghệ bằng 

kim loại (bằng vàng, bạc, đồng, sắt, thép, inox), hàng có thể tái sử dụng (giấy, túi mua 

hàng, thùng chứa tái chế làm từ phế liệu kim loại và nhựa đã qua sử dụng); dịch vụ nghiên 

cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị (marketing). 
 

 
(210) 4-2014-25798 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 26.5.1; 25.1.25; A7.1.11; 7.1.24; 

24.15.21 

(591) Xanh. 

(731) Công ty TNHH sản xuất bao bì 

Nam Việt  (VN) 

Lô 28 khu công nghiệp Tân Tạo, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy. 

 

Nhóm 40: In ấn; dịch vụ in ấn; in offset. 
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(210) 4-2014-25799 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 25.1.25; 24.15.21; A7.1.11; 7.1.24
(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH sản xuất bao bì 

Nam Việt   (VN) 

Lô 28 khu công nghiệp Tân Tạo, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 06: Bao bì bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo.  
 

 
(210) 4-2014-25808 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 1.15.5; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần tàu dịch vụ 

dầu khí Hải Dương  (VN) 

Số 4, Thủ Khoa Huân, phường 1, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình ngành dầu khí và các công 
trình ngầm; kiểm tra công trình dầu khí (đang trong quá trình xây dựng).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường biển; hoạt động cứu hộ 
vận tải đường sông, đường biển; dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển; dịch vụ 
hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (môi giới thuê tàu biển, cho thuê container). 

 
 

(210) 4-2014-25809 (220) 24.10.2014 

 

 

(441) 25.12.2014 
(540) (531) ; 4.2.20 

(731) Nguyễn Thị Thanh Nga  (VN)

Phòng 804, CT3B-X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, túi xách, giày dép.  
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(210) 4-2014-25810 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 1.5.1; 25.12.1; 24.1.1; 25.1.6 

(591) Trắng, da cam, nâu. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

tư vấn quản lý phát triển 

giáo dục và nguồn nhân lực 

Công Dân Quốc Tế  (VN) 

195 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học; dạy kỹ năng mềm; 

dạy ngoại ngữ; dạy nghề; tổ chức hội thảo tư vấn giáo dục. 
 

 
(210) 4-2014-25811 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, ghi sáng, xám đậm, xám nhạt. 

(731) Công ty TNHH FAHAZA Việt 

Nam  (VN) 

B30, khu đấu giá quyền sử dụng đất Ngô 

Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-26022 (220) 28.10.2014 

  (441) 25.12.2014 

(540) 

  

(531) 25.1.6; 26.1.2; A5.1.14; A5.1.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, hồng tím, nâu. 

(731) Hội nông dân huyện Kinh Môn  

(VN) 

Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bột sắn dây.  
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do ngời nộp đơn yêu cầu 

 
(21) 

Số đơn 
(11) 

Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2011-01060 27954 25.11.2011 21.11.2014     F01P 5/00 
1-2011-01210 31436 26.11.2012 06.11.2014     B29B 7/00 
1-2012-01384 31786 25.12.2012 31.10.2014     E04C 2/00 
1-2012-01385 31787 25.12.2012 31.10.2014     B30B 11/00 
1-2012-01427 31788 25.12.2012 24.11.2014     F03B 13/00 
1-2013-00662 37667 26.05.2014 31.10.2014     C08G 75/04 
1-2013-01096 34794 26.08.2013 12.11.2014     H04N 5/91 
1-2013-01274 35393 25.10.2013 28.10.2014     E05B 17/14 
1-2013-03035 39038 25.09.2014 04.11.2014     E21B 17/02 
1-2013-03152 36866 25.02.2014 30.10.2014     B01J 23/46 
1-2013-03335 36623 27.01.2014 28.10.2014     G06Q 30/00 
1-2013-03416 36643 27.01.2014 05.11.2014     H04N 7/68 
1-2013-03483 38349 25.07.2014 04.11.2014     C07D 487/04 
1-2013-03486 37737 26.05.2014 19.11.2014     A61K 31/519 
1-2013-03604 36677 27.01.2014 06.11.2014     F16B 12/10 
1-2013-03620 38352 25.07.2014 06.11.2014     A01H 1/00 
1-2013-03624 38655 25.08.2014 14.11.2014     C07D 265/08 
1-2013-03626 36977 25.02.2014 03.11.2014     E04C 2/16 
1-2013-03640 39046 25.09.2014 31.10.2014     G01N 33/487 
1-2013-03684 37751 26.05.2014 10.11.2014     G11B 5/84 
1-2013-03692 37443 25.04.2014 14.11.2014     B28C 5/12 
1-2013-03735 37452 25.04.2014 19.11.2014     C08G 18/72 
1-2013-03740 37018 25.02.2014 07.11.2014     A01N 47/12 
1-2013-03763 37233 25.03.2014 31.10.2014     A61K 31/506 
1-2013-03764 37456 25.04.2014 18.11.2014     C07D 239/95 
1-2013-03783 38107 25.06.2014 04.11.2014     C07D 311/94 
1-2013-03785 39455 27.10.2014 30.10.2014     B41M 3/00 
1-2013-03792 37036 25.02.2014 29.10.2014     F16F 9/12 
1-2013-03794 37459 25.04.2014 31.10.2014     A61P 1/00 
1-2013-03795 37235 25.03.2014 31.10.2014     A61K 39/395 
1-2013-03804 37040 25.02.2014 24.11.2014     A23G 3/00 
1-2013-03808 37043 25.02.2014 31.10.2014     A23J 3/34 
1-2013-03824 38359 25.07.2014 04.11.2014     H05K 7/20 
1-2013-03832 38360 25.07.2014 06.11.2014     G06T 3/40 
1-2013-03836 37049 25.02.2014 31.10.2014     A61K 9/22 
1-2013-03842 38119 25.06.2014 07.11.2014     H03K 19/173 
1-2013-03843 37464 25.04.2014 13.11.2014     G09G 3/30 
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1-2013-03845 37050 25.02.2014 06.11.2014     E04H 17/04 
1-2013-03853 37053 25.02.2014 10.11.2014     H04W 88/02 
1-2013-03854 37765 26.05.2014 13.11.2014     A23C 11/10 
1-2013-03855 37466 25.04.2014 06.11.2014     A61K 39/00 
1-2013-03858 37467 25.04.2014 28.10.2014     A61K 31/4245 
1-2013-03871 37469 25.04.2014 13.11.2014     C07D 207/20 
1-2013-03875 37471 25.04.2014 10.11.2014     G06Q 20/18 
1-2013-03878 38665 25.08.2014 28.10.2014     C07D 265/30 
1-2013-03882 37472 25.04.2014 21.11.2014     C07K 16/28 
1-2013-03886 37474 25.04.2014 04.11.2014     A61K 39/395 
1-2013-03890 37242 25.03.2014 18.11.2014     E21B 43/22 
1-2013-03894 37771 26.05.2014 17.11.2014     E21B 17/01 
1-2013-03898 39053 25.09.2014 07.11.2014     E05F 13/04 
1-2013-03900 37477 25.04.2014 12.11.2014     C12P 7/10 
1-2013-03903 37066 25.02.2014 30.10.2014     B02B 3/06 
1-2013-03904 37773 26.05.2014 21.11.2014     G06F 3/041 
1-2013-03910 37478 25.04.2014 04.11.2014     A61K 31/00 
1-2013-03913 37776 26.05.2014 04.11.2014     A61K 31/00 
1-2013-03924 37070 25.02.2014 07.11.2014     G06Q 30/00 
1-2013-03925 37071 25.02.2014 14.11.2014     G10L 19/00 
1-2013-03935 37075 25.02.2014 05.11.2014     A47F 7/00 
1-2013-03942 37482 25.04.2014 14.11.2014     H04W 28/16 
1-2013-03960 39056 25.09.2014 14.11.2014     H04W 72/04 
1-2013-03963 37081 25.02.2014 17.11.2014     C07D 498/04 
1-2013-03975 37083 25.02.2014 29.10.2014     H01M 10/04 
1-2013-03977 37490 25.04.2014 11.11.2014     A61K 39/09 
1-2013-03984 38668 25.08.2014 04.11.2014     H02K 31/02 
1-2013-03995 37087 25.02.2014 03.11.2014     A24B 3/14 
1-2013-04000 38134 25.06.2014 12.11.2014     A61K 48/00 
1-2013-04002 37090 25.02.2014 14.11.2014     C21B 13/00 
1-2013-04008 37789 26.05.2014 07.11.2014     B65D 83/00 
1-2013-04009 37497 25.04.2014 18.11.2014     C07C 311/13 
1-2013-04010 37498 25.04.2014 24.11.2014     H04N 11/02 
1-2013-04012 38135 25.06.2014 17.11.2014     A61K 31/17 
1-2013-04015 37791 26.05.2014 18.11.2014     C02F 1/46 
1-2013-04022 37500 25.04.2014 21.11.2014     G06Q 30/00 
1-2013-04030 37254 25.03.2014 20.11.2014     A24B 15/16 
1-2013-04037 38137 25.06.2014 20.11.2014     C07K 16/28 
1-2013-04042 37504 25.04.2014 20.11.2014     G06F 3/048 
1-2013-04059 37509 25.04.2014 21.11.2014     C12N 15/62 
1-2013-04062 37510 25.04.2014 24.11.2014     A61F 13/02 
1-2013-04063 38371 25.07.2014 14.11.2014     F23G 5/24 
1-2013-04064 37511 25.04.2014 24.11.2014     A01N 43/16 
1-2013-04070 37100 25.02.2014 21.11.2014     C02F 1/467 
1-2013-04071 38140 25.06.2014 20.11.2014     G06Q 50/30 
1-2013-04079 37512 25.04.2014 06.11.2014     C08F 251/00 
1-2013-04080 37513 25.04.2014 21.11.2014     C07C 303/38 
1-2013-04089 38142 25.06.2014 19.11.2014     A61K 39/12 
1-2013-04100 38375 25.07.2014 03.11.2014     C07D 213/64 

 
1424 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 321 Tập A (12.2014) 

 
1-2013-04101 37105 25.02.2014 19.11.2014     C22C 38/58 
1-2013-04109 37518 25.04.2014 13.11.2014     C07D 471/10 
1-2013-04124 37523 25.04.2014 30.10.2014     B01J 27/14 
1-2013-04139 37526 25.04.2014 14.11.2014     A23L 2/00 
1-2013-04140 37108 25.02.2014 14.11.2014     C21B 5/06 
1-2013-04157 37268 25.03.2014 06.11.2014     B01D 35/02 
1-2013-04161 37812 26.05.2014 10.11.2014     B01J 23/10 
1-2013-04168 38381 25.07.2014 06.11.2014     C07K 16/28 
1-2014-00009 38143 25.06.2014 10.11.2014     C12N 9/24 
1-2014-00010 38382 25.07.2014 10.11.2014     C12N 9/24 
1-2014-00013 37536 25.04.2014 13.11.2014     C07K 5/093 
1-2014-00015 37537 25.04.2014 21.11.2014     A23K 1/16 
1-2014-00032 37272 25.03.2014 21.11.2014     A23K 1/16 
1-2014-00041 37546 25.04.2014 12.11.2014     C01B 31/36 
1-2014-00050 37826 26.05.2014 11.11.2014     C07D 213/26 
1-2014-00052 37548 25.04.2014 18.11.2014     C07D 401/12 
1-2014-00078 37282 25.03.2014 14.11.2014     C07D 487/04 
1-2014-00086 37284 25.03.2014 14.11.2014     C07D 233/64 
1-2014-00090 37286 25.03.2014 11.11.2014     C22C 33/04 
1-2014-00170 37576 25.04.2014 21.11.2014     A61F 13/496 
1-2014-00184 38683 25.08.2014 24.11.2014     C07K 16/28 
1-2014-00189 37862 26.05.2014 27.10.2014     F16K 11/074 
1-2014-00195 37583 25.04.2014 19.11.2014     C11D 3/37 
1-2014-00226 37300 25.03.2014 14.11.2014     B01D 53/75 
1-2014-00258 37884 26.05.2014 20.11.2014     A23L 1/314 
1-2014-00275 37886 26.05.2014 04.11.2014     C08L 53/00 
1-2014-00289 37598 25.04.2014 31.10.2014     A44B 99/00 
1-2014-00309 37901 26.05.2014 19.11.2014     C02F 1/66 
1-2014-00315 38162 25.06.2014 19.11.2014     G06F 15/177 
1-2014-00319 37600 25.04.2014 24.11.2014     B01D 47/00 
1-2014-00327 38698 25.08.2014 05.11.2014     A62C 35/00 
1-2014-00348 38405 25.07.2014 17.11.2014     H01M 4/90 
1-2014-00365 38163 25.06.2014 21.11.2014     A61F 13/15 
1-2014-00427 37928 26.05.2014 17.11.2014     A61K 31/57 
1-2014-00522 37944 26.05.2014 24.11.2014     E04H 9/02 
1-2014-00536 38425 25.07.2014 21.11.2014     C11C 3/12 
1-2014-00538 37629 25.04.2014 19.11.2014     A23L 3/00 
1-2014-00580 37956 26.05.2014 14.11.2014     G02B 6/00 
1-2014-00600 38433 25.07.2014 06.11.2014     H02J 7/00 
1-2014-00608 38440 25.07.2014 07.11.2014     H02J 7/04 
1-2014-00610 38442 25.07.2014 06.11.2014     B60L 11/18 
1-2014-00629 37968 26.05.2014 31.10.2014     E21B 43/16 
1-2014-00658 38733 25.08.2014 14.11.2014     C12N 1/21 
1-2014-00681 39100 25.09.2014 29.10.2014     F21S 8/12 
1-2014-00691 38451 25.07.2014 14.11.2014     G02B 6/00 
1-2014-00713 38456 25.07.2014 21.11.2014     F25B 15/14 
1-2014-00795 38010 26.05.2014 12.11.2014     A62D 1/06 
1-2014-00918 38761 25.08.2014 29.10.2014     B01D 29/00 
1-2014-01160 38798 25.08.2014 24.11.2014     B61L 3/12 
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1-2014-01161 38799 25.08.2014 24.11.2014     B61L 27/00 
1-2014-01162 38800 25.08.2014 24.11.2014     B61L 27/00 
1-2014-01163 38801 25.08.2014 24.11.2014     B61L 23/16 
1-2014-01164 38802 25.08.2014 24.11.2014     B60L 15/40 
1-2014-01165 38803 25.08.2014 24.11.2014     B60L 15/40 
1-2014-01218 38545 25.07.2014 28.10.2014     E02B 7/02 
1-2014-01220 38816 25.08.2014 20.11.2014     C22C 21/00 
1-2014-01364 39175 25.09.2014 20.11.2014     H04W 56/00 
1-2014-01366 39176 25.09.2014 20.11.2014     B61L 23/14 
1-2014-01367 39177 25.09.2014 20.11.2014     B60L 15/40 
1-2014-01368 39178 25.09.2014 20.11.2014     B61L 3/02 
1-2014-01369 39179 25.09.2014 20.11.2014     B61L 3/12 
1-2014-01624 38916 25.08.2014 28.10.2014     B67C 7/00 
1-2014-01753 39252 25.09.2014 10.11.2014     H04N 7/32 
1-2014-01839 38978 25.08.2014 24.11.2014     A61F 13/15 
1-2014-02219 39698 27.10.2014 21.11.2014     A61B 5/00 
1-2014-02498 39789 27.10.2014 24.11.2014     A61F 13/49 
1-2014-02612 39815 27.10.2014 21.11.2014     F28B 1/06 
2-2014-00197 2539  25.09.2014 03.11.2014     A61F 13/496 
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Phần vI 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9476/ TB-SHTT, ngày 12/11/2014  
(210)  Số đơn: 1-2011-00474  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2011 

Mục sửa đổi:  
1) Địa chỉ chủ đơn 
Địa chỉ chủ đơn mới là: 
5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 
2) Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 5 tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9481/ TB-SHTT, ngày 12/11/2014  
(210)  Số đơn: 1-2013-00221  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2013 

Mục sửa đổi: Tên tác giả 
Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 
Tên đầy đủ: Amy Rock 
Địa chỉ: 5107 Heron Hill Lane, Thompson Station, TN 37179, USA 
Quốc tịch: Hoa Kỳ 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9616/ TB-SHTT, ngày 14/11/2014  
(210)  Số đơn: 1-2013-00151  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 
Tên và địa chỉ chủ đơn SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION (US) được sửa 
thành: 
GLAXOSMITHKLINE LLC (US) 
One Franklin Plaza, 200 North 16th Street Philadelphia, Pennsylvania 19102, USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9618/ TB-SHTT, ngày 14/11/2014  
(210)  Số đơn: 1-2009-00631  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 
Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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STRAUSS WATER LTD. (IL) 
49 Hasivim Street, Petach Tikva 49517, Israel 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9619/ TB-SHTT, ngày 14/11/2014  
(210)  Số đơn: 1-2004-01146  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2004 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION&ASSOCIATES) 
Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trng, thành phố Hà Nội 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9480/ TB-SHTT, ngày 12/11/2014  
(210)  Số đơn: 2-2014-00208  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T vấn Đầu t và Sở hữu trí tuệ SPVN (SPVN INVEST&I.P CO., LTD.) 
Số 11 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp  

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9245/TB-SHTT, ngày 05/11/2014 

(210)  Số đơn: 3-2013-02026  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Số 102, tầng 1, nhà G2 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9246/TB-SHTT, ngày 05/11/2014 
(210)  Số đơn: 3-2013-02027  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 102, tầng 1, nhà G2 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

_____________________________________________________________________________ 
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d - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7881/TB-SHTT, ngày 30/09/2014  
(210)  Số đơn: 4-2012-12099  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 
            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Zalora Group GmbH 
Johannisstr. 20, 10117 Berlin, Germany 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7884/TB-SHTT, ngày 30/09/2014  
(210)  Số đơn: 4-2012-19119  (220) Ngày nộp đơn 28/08/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ: 
Tách các nhóm 01, 02, 06, 17, 19, 21, 35, 41, 42 sang đơn mới (số đơn mới: 4-2014-
19333); 
Đơn còn lại nhóm 16. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7885/TB-SHTT, ngày 30/09/2014  
(210)  Số đơn: 4-2012-19118  (220) Ngày nộp đơn 28/08/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ: 
Tách các nhóm 01, 02, 06, 17, 19, 21, 35, 41, 42 sang đơn mới (số đơn mới: 4-2014-
19332); 
Đơn còn lại nhóm 16. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7886/TB-SHTT, ngày 30/09/2014  
(210)  Số đơn: 4-2013-04913  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7887/TB-SHTT, ngày 30/09/2014  
(210)  Số đơn: 4-2014-10298  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 118/83 C2 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7888/TB-SHTT, ngày 30/09/2014  
(210)  Số đơn: 4-2014-10299  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 118/83 C2 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7889/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-12278  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 P2627 - CT5B- Yên Xá, Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7890/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-09308  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại quốc tế SON VI 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7891/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-04851  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại quốc tế SON VI 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7894/TB-SHTT, ngày 30/09/2014  
(210)  Số đơn: 4-2012-27963  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật s Phạm và Liên danh 
Số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7895/TB-SHTT, ngày 30/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-00315  (220) Ngày nộp đơn 06/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7896/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-15115  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
            Danh mục sản phẩm/dịch vụ sau khi tách đơn còn lại: 

Nhóm 35: Mua bán trái cây đóng hộp và sấy khô, xi-rô, bánh kẹo, mứt, rau câu, chè, cà 
phê, sữa, ca cao, kem ăn, sô-cô-la, hạt điều, đậu phộng, đậu nành, đậu xanh, đậu đen, đậu 
đỏ, bột gạo, bột sắn, bột ngũ cốc, bánh tráng, bánh mì; đồ chơi trẻ em; Dịch vụ bán lẻ 
khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chi tiết: bán lẻ lương thực, thực phẩm, thuỷ 
sản, rau quả, đường, sữa, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc và bột, bột, tinh bột, đồ điện 
gia dụng, giêng, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự. 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng; t vấn đầu t xây dựng, kinh doanh bất động 
sản nh t vấn bất động sản, quản lý bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê. 
Nhóm 39: Kinh doanh vận tải hàng hóa, đường bộ, cho thuê kho bãi. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8643/TB-SHTT, ngày 24/10/2014  
(210)  Số đơn: 4-2011-19375  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH MASTERBRAND 
57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8644/TB-SHTT, ngày 24/10/2014  
(210)  Số đơn: 4-2013-10013  (220) Ngày nộp đơn 17/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH MASTERBRAND 
57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8645/TB-SHTT, ngày 24/10/2014  
(210)  Số đơn: 4-2013-24111  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH MASTERBRAND 
57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8646/TB-SHTT, ngày 24/10/2014  
(210)  Số đơn: 4-2012-27473  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 
Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8647/TB-SHTT, ngày 24/10/2014  
(210)  Số đơn: 4-2013-05290  (220) Ngày nộp đơn 22/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 
Phòng số 5 tầng 15 Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8648/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-14771  (220) Ngày nộp đơn 30/06/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Nhà T1 đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8649/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-25515  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

P4A tầng 10, tháp A toà nhà Dolphin Plaza - 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8650/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-04854  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8651/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2014-02498  (220) Ngày nộp đơn 11/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8652/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-28176  (220) Ngày nộp đơn 11/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8653/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-28177  (220) Ngày nộp đơn 27/11/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8654/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-28175  (220) Ngày nộp đơn 27/11/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8655/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-28174  (220) Ngày nộp đơn 27/11/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8656/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-02298  (220) Ngày nộp đơn 02/06/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8657/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-03594  (220) Ngày nộp đơn 26/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8658/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-03593  (220) Ngày nộp đơn 26/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8659/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-03595  (220) Ngày nộp đơn 26/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8660/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-03592  (220) Ngày nộp đơn 26/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8661/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-09211  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

118/9 D¬ng Văn D¬ng, phêng Tân Quý, quận Tân Phó, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8662/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-26697  (220) Ngày nộp đơn 27/11/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

254B Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8663/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-18310  (220) Ngày nộp đơn 08/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

155 Hai Bà Trng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8664/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-02835  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

270/19 Lê Thị Hà, ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8665/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-24596  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8666/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-18308  (220) Ngày nộp đơn 08/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

A33 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8667/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-12357  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 
            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại và đầu t Đông Hiệp 
Lô CN7, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8668/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-14698  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 
            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Công ty TNHH KONIGIN GERMANY 
Số 262 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8669/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2010-26491  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX 
Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8670/TB-SHTT, ngày 24/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-06257  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên 120 ARMEPHACO 
Số 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8701/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-07079  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm LAVITCO 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8702/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-14510  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm LAVITCO 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8703/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-12358  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại và đầu t Đông Hiệp 
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Lô CN7, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8703/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-15397  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2013 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Trà và cộng sự 
Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8705/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-15396  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trà và cộng sự 
Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8706/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-26085  (220) Ngày nộp đơn 20/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T vấn Nhiệt tâm và Cộng sự 
Phòng 402 tập thể Dầu khí, số 59 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8707/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-15951  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 
            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8708/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2014-18209  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần đầu t Victor 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8709/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-18208  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần đầu t Victor 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8710/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-26536  (220) Ngày nộp đơn 23/11/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 15, đường Đại Phúc 17, khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8711/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-25112  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 15, đường Đại Phúc 17, khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8712/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-18897  (220) Ngày nộp đơn 20/08/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 15, đường Đại Phúc 17, khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8713/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-26532  (220) Ngày nộp đơn 23/11/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 15, đường Đại Phúc 17, khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8714/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-10418  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2013 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Số 15, đường Đại Phúc 17, khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8715/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-06237  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Sống Trọn Từng Giây 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8716/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-00559  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8717/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-00558  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8718/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-00557  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8719/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-00556  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8720/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-20354  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2013 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 
Công ty cổ phần phân phối dược Sài Gòn ( SD PHARMA) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8721/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-20355  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần phân phối dược Sài Gòn ( SD PHARMA) 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8722/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-18775  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần phân phối dược Sài Gòn ( SD PHARMA) 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8723/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-06974  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 116 đường Trần Bình, tập thể Viện 19/8, phường Mai Dịch,  quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8724/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-00492  (220) Ngày nộp đơn 09/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8725/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-25260  (220) Ngày nộp đơn 09/11/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Số 55/140/1, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8726/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2011-21810  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2011 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8727/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2009-21373  (220) Ngày nộp đơn 06/10/2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng xe tắc xi 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8728/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2011-07755  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH WINCO 
Số 343 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8729/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-26376  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 
            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 
26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8730/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-06237  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH MASTERBRAND 
57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8731/TB-SHTT, ngày 27/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2011-08318  (220) Ngày nộp đơn 04/05/2011 
Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
Cree, Inc. 
4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina, 27703, USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7418/TB-SHTT, ngày 15/09/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-22887  (220) Ngày nộp đơn 12/10/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 120/98/15 Thích Quảng Đức, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8897/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2009-13392  (220) Ngày nộp đơn 02/07/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3,  thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8899/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-23405  (220) Ngày nộp đơn 19/10/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 
            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Công ty TNHH một thành viên Trần Lữ  

25 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4,  thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8901/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-23405  (220) Ngày nộp đơn 19/10/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 
            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Công ty TNHH một thành viên thời trang mỹ phẩm LA LA 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8902/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-23404  (220) Ngày nộp đơn 19/10/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 
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            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Công ty TNHH một thành viên Trần Lữ  

25 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4,  thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8904/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-23404  (220) Ngày nộp đơn 19/10/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 
            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Công ty TNHH một thành viên thời trang mỹ phẩm LA LA 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8907/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-23403  (220) Ngày nộp đơn 19/10/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 
            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Công ty TNHH một thành viên Trần Lữ  

25 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4,  thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8906/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-23403  (220) Ngày nộp đơn 19/10/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 
            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Công ty TNHH một thành viên thời trang mỹ phẩm LA LA 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8940/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-09794  (220) Ngày nộp đơn 07/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần phân phối dược Sài Gòn ( SD PHARMA) 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8941/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-03370  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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251-253 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8943/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-05138  (220) Ngày nộp đơn 21/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật s A Hoà 
181/3 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8941/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-03370  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

251-253 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9502/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-25925  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

P204-C3-34A Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9503/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-10550  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 22B Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9504/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-15819  (220) Ngày nộp đơn 10/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 9, ngách 12/21 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9505/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-29425  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
54 Bundock Street, Belgian Gardens, Townsville, Queensland 4810,  Australia 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9506/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-28488  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 25 lô A8, KDC An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9507/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-22333  (220) Ngày nộp đơn 27/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

688/115 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9508/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-22332  (220) Ngày nộp đơn 27/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

688/115 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9509/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-24528  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên 
Số 14, hẻm 19/8/1, phố Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9510/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-00739  (220) Ngày nộp đơn 10/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật s Phạm và Liên danh 
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Số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9512/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 

(210)  Số đơn: 4-2009-25993  (220) Ngày nộp đơn 01/12/2009 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP) 
Nhà số 8, ngõ 61/44/1 đường Trần Duy Hng, tổ 41, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9513/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-25490  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

618/1 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9514/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-22098  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 06/17, ngách 243, khu 18, phường Thanh Bình,  thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9515/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-22097  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 06/17, ngách 243, khu 18, phường Thanh Bình,  thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9515/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-16015  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến 
29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9517/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-11392  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2013 
Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
Cargill The Netherlands Holding B.V 
Evert van de Beekstraat 378, NL-1118 CZ Schiphol, the Netherlands 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9518/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-11392  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN International) 
Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9519/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2013-12450  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

62 đường TTN 17, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9520/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-23278  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
Số 15, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9521/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-21451  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

6 Floors, 636, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9522/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-21450  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2012 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
6 Floors, 636, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9523/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-07107  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 8 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9524/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-11108  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

162B Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9525/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2012-24282  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật s Phạm và Liên danh 
Số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9526/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-02771  (220) Ngày nộp đơn 17/02/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9527/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2014-02771  (220) Ngày nộp đơn 17/02/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thẩm mỹ Sắc Xuân 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9527/TB-SHTT, ngày 13/11/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-19256  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2013 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
58 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9243/TB-SHTT, ngày 05/11/2014 
(210)  Số đơn: 4-2004-00923  (220) Ngày nộp đơn 10/02/2004 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Chấm dứt đại diện SHCN đối với tổ chức sau: 
Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
U12A Bạch Mã, c xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 7892/ TB-SHTT, ngày 30/09/2014, yêu cầu sửa đổi đối với đơn đăng 
ký nhãn hiệu số 4-2012-25403 nộp ngày 12/11/2012 bị từ chối vì lý do sau:  

Không đáp ứng Điểm 17.1c) Thông t 01/2007/TT-BKHCN do việc sửa chữa nhãn hiệu 
đã làm thay đổi bản chất của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn yêu cầu bảo hộ nhãn 
hiệu. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Theo Thông báo số: 7893/ TB-SHTT, ngày 30/09/2014, yêu cầu sửa đổi đối với đơn đăng 

ký nhãn hiệu số 4-2012-23275 nộp ngày 17/10/2012 cha được chấp thuận vì còn có những thiếu 
sót cần sửa đổi bổ sung nh sau:  

- Đề nghị ngời nộp đơn xác nhận lại yêu cầu tách đơn để thống nhất giữa yêu 
cầu tách phần bị từ chối sang đơn mới nh trong Tờ khai sửa đổi đơn và yêu 
cầu tách nội dung được bảo hộ sang đơn mới nh trong công văn “Đề nghị 
tách đơn” nộp kèm. 

- Ngời nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận sửa đổi đơn sẽ không được xem xét. 
Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
ngời nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Theo Thông báo số: 8939/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu sửa đổi đối với đơn đăng 

ký nhãn hiệu số 4-2008-17051 nộp ngày 08/08/2008 bị từ chối vì lý do sau:  
- Không đáp ứng Điểm 17.1c) Thông t 01/2007/TT-BKHCN do việc sửa chữa 

nhãn hiệu đã làm thay đổi bản chất của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu 
trong đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu. 
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- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Ngời nộp đơn có 

quyền khiếu nại việc từ chối yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy 
định. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Theo Thông báo số: 8942/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu sửa đổi đối với đơn đăng 

ký nhãn hiệu số 4-2012-22656 nộp ngày 10/10/2012 bị từ chối vì lý do sau:  
- Ngày 20/10/2014 Cục SHTT có nhận được công văn của Công ty TNHH một 

thành viên Yến Đảo xin tuyên bố rút uỷ quyền đối với Công ty TNHH một 
thành viên Trường Luật liên quan đến đơn 4-2012-22656. 

- Công ty TNHH một thành viên Trường Luật sẽ được hoàn lại 120.000 đồng 
(một trăm hai mơi nghìn đồng) tiền lệ phí công bố sửa đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VII 

 
chuyển giao đơn 

 
 
 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 

 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9244/TB-SHTT, ngày 05/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2012-02723  (220) Ngày nộp đơn: 17/09/2012 

Bên chuyển giao:        

 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S) (FR) 

3, rue Michel Ange, FR-75016 Paris, France 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Viện Hoá học Công nghiệp Việt Nam (VN) 

 Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

Viện Hoá học Công nghiệp Việt Nam (VN) trở thành đồng chủ đơn với CENTRE 

NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S) (FR) và UniversitÐ 

Claude Bernard Lyon 1 (FR). 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9475/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2009-00671  (220) Ngày nộp đơn: 07/04/2009 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 

Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9475/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2009-01204  (220) Ngày nộp đơn: 08/06/2009 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 

Bahamas 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9475/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-00926  (220) Ngày nộp đơn: 14/04/2010 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 

Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9475/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-01193  (220) Ngày nộp đơn: 12/05/2010 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 

Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9475/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-01258  (220) Ngày nộp đơn: 19/05/2010 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 

Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9475/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-01259  (220) Ngày nộp đơn: 19/05/2010 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 
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Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 

Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9475/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-01260  (220) Ngày nộp đơn: 19/05/2010 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 

Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9475/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-01752  (220) Ngày nộp đơn: 05/07/2011 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 

Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9475/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-02814  (220) Ngày nộp đơn: 20/10/2011 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 

Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9475/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-03576  (220) Ngày nộp đơn: 22/12/2011 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT LABORATORIES (US) 
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100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 

Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9475/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2012-02997  (220) Ngày nộp đơn: 10/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 AbbVie Bahamas Ltd. (BS) 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 

Bahamas 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9477/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2012-03625  (220) Ngày nộp đơn: 04/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 GLAXO WELLCOME MANUFACTURING PTE LTD. (SG) 

1 Pioneer Sector 1, Jurong 628413, Singapore 

Bên  nhận chuyển giao:  

 GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED (UK) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9482/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 1-2007-02537  (220) Ngày nộp đơn: 29/11/2007 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 

MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) trở thành đồng chủ đơn với THE UNIVERSITY OF 

SYDNEY (AU). 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9617/TB-SHTT, ngày 14/11/2014 
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(210)  Số đơn: 1-2013-00151  (220) Ngày nộp đơn: 28/11/2007 

Bên chuyển giao:        

 GLAXOSMITHKLINE LLC (US) 

One Franklin Plaza, 200 North 16th Street Philadelphia, Pennsylvania 19102, USA 

Bên  nhận chuyển giao:  

 ViiV Healthcare Company (US) 

Five Moore Drive, Research Triangle Park, North Carolina, 27709, USA 

ViiV Healthcare Company (US) trở thành đồng chủ đơn với SHIONOGI & CO., LTD. 

(JP) 

 

 

 

b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký giải pháp hữu ích 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9478/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 2-2013-00287  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2011 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

2400 W.Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

 2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9478/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 2-2013-00288  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2011 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

2400 W.Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

 2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 
_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9478/TB-SHTT, ngày 12/11/2014 

(210)  Số đơn: 2-2013-00289  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2011 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

2400 W.Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  
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 MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 

 2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9621/TB-SHTT, ngày 14/11/2014 

(210)  Số đơn: 2-2011-00058  (220) Ngày nộp đơn: 17/03/2011 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Khai Thiên (VN) 

290/D6 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Châu Lợi Trân (VN) 

 2/12/1 Lò Siêu, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

 
c - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8852/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-06237  (220) Ngày nộp đơn: 04/04/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Sống Trọn Từng Giây 

215 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Trương Võ Tuấn 

215 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8856/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-25351  (220) Ngày nộp đơn: 30/10/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu thực phẩm Phúc An (VN) 

205 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên Minh Anh Cát 

Số 4 Nguyễn Thiện Thuật, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8857/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-25352  (220) Ngày nộp đơn: 30/10/2013 
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Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu thực phẩm Phúc An (VN) 

205 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên Minh Anh Cát 

Số 4 Nguyễn Thiện Thuật, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8859/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-25098  (220) Ngày nộp đơn: 28/10/2013 

Bên chuyển giao:        

JURAJAK APHISUMPHOKUL (TH) 

544/188 Soi Charoenrath, 5 Yak 10, Bangkhlo, Bangkholeam, Bangkok, Thailand 

Bên  nhận chuyển giao:  

 THITIPOL SAJJAPONG 

60/1 Moo 1, Hua Kwang, Kosumpisai, Mahasarakham, Thailand 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8861/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-12107  (220) Ngày nộp đơn: 02/06/2014 

Bên chuyển giao:        

Đỗ Thái Dương (VN) 

95C Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng , thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Minh Hằng 

Số 63 phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng , thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8862/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-06192  (220) Ngày nộp đơn: 26/03/2014 

Bên chuyển giao:        

Hoắc Chí Xương (VN) 

36/7/26 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Duy 

156/15 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8863/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-17459  (220) Ngày nộp đơn: 29/07/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH cơ khí lắp ráp động cơ DIESEL An Châu (VN) 

Lô F, đường số 4, khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần Danh Quốc 

Lô F, đường số 4, khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8868/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-25781  (220) Ngày nộp đơn: 15/11/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH một thành viên sản xuất Tiến Minh (VN) 

5 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH quốc tế Tiến Minh 

6 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8874/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-14156  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH thương mại NJC Việt Nam (VN) 

Số 38 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH đầu tư Quốc Tế Hữu Nghị 

Số 38 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8875/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-12309  (220) Ngày nộp đơn: 04/06/2014 

Bên chuyển giao:        

Nguyễn Hồng Hạnh (VN) 

Số nhà 16C, ngõ 212, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 
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Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Tissue Linh An 

Số nhà 25A, ngõ 236/18, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8876/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-18072  (220) Ngày nộp đơn: 05/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá An Giang (VN) 

23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8877/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-18071  (220) Ngày nộp đơn: 05/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá An Giang (VN) 

23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8880/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-29936  (220) Ngày nộp đơn: 18/12/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH thương mại Tân Nguyệt Dương (VN) 

23/7 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH công nghiệp Nghị Anh 

23/7 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8881/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-17933  (220) Ngày nộp đơn: 09/08/2013 
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Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH thương mại Tân Nguyệt Dương (VN) 

23/7 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH công nghiệp Nghị Anh 

23/7 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8882/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-29794  (220) Ngày nộp đơn: 17/12/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH thương mại Tân Nguyệt Dương (VN) 

23/7 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH công nghiệp Nghị Anh 

23/7 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7768/TB-SHTT, ngày 26/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-22149  (220) Ngày nộp đơn: 25/09/2013 

Bên chuyển giao:        

Phạm Thanh Quan 

79/10 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Thị Hạnh 

79/10 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7769/TB-SHTT, ngày 26/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-17407  (220) Ngày nộp đơn: 08/08/2012 

Bên chuyển giao:        

Nguyễn Duy Cường 

Nhà 2E2 khu tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần ZOPOST 
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Tầng 3 - tòa nhà Intracom, ngõ 72 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7831/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-20123  (220) Ngày nộp đơn: 10/09/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Thanh An 

Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Murray Goulburn Co-operative Co., Limited 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7831/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-20124  (220) Ngày nộp đơn: 10/09/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Thanh An 

Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Murray Goulburn Co-operative Co., Limited 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7831/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-20340  (220) Ngày nộp đơn: 12/09/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Thanh An 

Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Murray Goulburn Co-operative Co., Limited 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7831/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2012-20568  (220) Ngày nộp đơn: 14/09/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Thanh An 

Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Murray Goulburn Co-operative Co., Limited 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7831/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-20569  (220) Ngày nộp đơn: 14/09/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Thanh An 

Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Murray Goulburn Co-operative Co., Limited 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8883/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-08116  (220) Ngày nộp đơn: 25/04/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH xây dựng và môi trường Phú Thái (VN) 

196A Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Thị Kiều Trưng 

 645/20 khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8884/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-11031  (220) Ngày nộp đơn: 29/05/2013 

Bên chuyển giao:        

Nguyễn Tiến Dũng (VN) 

307A, Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Đình Hải 
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 E7 Phan Văn Trị, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8885/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-11030  (220) Ngày nộp đơn: 29/05/2013 

Bên chuyển giao:        

Nguyễn Tiến Dũng (VN) 

307A, Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Đình Hải 

 E7 Phan Văn Trị, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8886/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-28804  (220) Ngày nộp đơn: 20/12/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông quốc tế INCOTEC (VN) 

Số 14 ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần VITEK-VTB Hà Nội 

Số 37 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8887/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-28805  (220) Ngày nộp đơn: 20/12/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông quốc tế INCOTEC (VN) 

Số 14 ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần VITEK-VTB Hà Nội 

Số 37 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8888/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-28806  (220) Ngày nộp đơn: 20/12/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông quốc tế INCOTEC (VN) 

Số 14 ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
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Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần VITEK-VTB Hà Nội 

Số 37 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8889/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-18495  (220) Ngày nộp đơn: 11/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Hộ kinh doanh Lê Văn Minh (VN) 

Số 69, ấp Long Thới, xã Long thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên nước đóng chai Thanh Thuỷ 

Số 69 đường Tôn Đức Thắng, ấp Long Thới, xã Long thành Trung, huyện Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8891/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-20237  (220) Ngày nộp đơn: 27/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Tạ Duy Phương (VN) 

Khu tập thể XNSX chuối xuất khẩu, phố Phú Bình, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, 

tỉnh Phú Thọ 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Phạm Quang Việt 

Phòng 126, nhà A10, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8892/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-01875  (220) Ngày nộp đơn: 23/01/2014 

Bên chuyển giao:        

NIKE International Ltd. (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, U.S.A. 

Bên  nhận chuyển giao:  

 NIKE INNOVATE C.V. 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, U.S.A. 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8895/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2012-28303  (220) Ngày nộp đơn: 14/12/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc tế (VN) 

Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Văn Lam 

Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8896/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-28304  (220) Ngày nộp đơn: 14/12/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc tế (VN) 

Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Văn Lam 

Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8898/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2009-13392  (220) Ngày nộp đơn: 02/07/2009 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần dịch vụ Phong Cách Sống Mới (VN) 

Số 84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3,  thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiếu Nhi Mới 

Số 84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3,  thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8900/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-23405  (220) Ngày nộp đơn: 19/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH một thành viên Trần Lữ  

25 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4,  thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên thời trang mỹ phẩm LA LA 
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Lầu 4, số 16/5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8903/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-23404  (220) Ngày nộp đơn: 19/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH một thành viên Trần Lữ  

25 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4,  thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên thời trang mỹ phẩm LA LA 

Lầu 4, số 16/5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8905/TB-SHTT, ngày 29/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-23403  (220) Ngày nộp đơn: 19/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH một thành viên Trần Lữ  

25 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4,  thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên thời trang mỹ phẩm LA LA 

Lầu 4, số 16/5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9267/TB-SHTT, ngày 06/11/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-06491  (220) Ngày nộp đơn: 28/03/2014 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED (VN)  

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Bên  nhận chuyển giao:  

 AlgaeCal Distribution Inc. 

The Business Centre, Upton St. Michael, Barbados BB11103 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7911/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-10010  (220) Ngày nộp đơn: 09/05/2014 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương hiệu Quang Vĩnh (VN)  

56/17 Tô Hiệu, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 
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Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Ngọc Anh 

Khu 7, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7912/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-11555  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2014 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần kỹ thuật viễn thông SUNRISE (VN)  

18B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đăng Khánh 

Số 39/7, khu phố Tân Hoà, phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7914/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-29019  (220) Ngày nộp đơn: 06/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 Kim, Jin Hwan (KR)  

Wondang-daero 840beon-gil, Seo-gu, Incheon 404-739, Korea 

Bên  nhận chuyển giao:  

DAROS CO., LTD 

581-3 Wonsan ri, Haseongmyeon, Kimposi, Kyeonggido, Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7915/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-29495  (220) Ngày nộp đơn: 12/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH kinh doanh bất động sản VINCOM (VN)  

Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES 

Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7916/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2013-29494  (220) Ngày nộp đơn: 12/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH kinh doanh bất động sản VINCOM (VN)  

Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES 

Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7917/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-29493  (220) Ngày nộp đơn: 12/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH kinh doanh bất động sản VINCOM (VN)  

Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES 

Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7918/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-26717  (220) Ngày nộp đơn: 12/11/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH kinh doanh bất động sản VINCOM (VN)  

Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES 

Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8124/TB-SHTT, ngày 7/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-29497  (220) Ngày nộp đơn: 12/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH kinh doanh bất động sản VINCOM (VN)  
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Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES 

Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8125/TB-SHTT, ngày 7/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-29496  (220) Ngày nộp đơn: 12/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH kinh doanh bất động sản VINCOM (VN)  

Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

Công ty TNHH kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES 

Số 7, đuờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8126/TB-SHTT, ngày 7/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-04757  (220) Ngày nộp đơn: 12/03/2014 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần kinh doanh trực tuyến Vifami (VN)  

Phòng 1703, toà 18T2, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

Pure Glory Limited 

Flat C, 6/F Kingsway Ind Bldg, (Phase 1), 167-171 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung N.T, 

Hong Kong 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8127/TB-SHTT, ngày 7/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-00695  (220) Ngày nộp đơn: 11/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần phát triển quốc tế Tân Đạt Dương (VN)  

89/975 Q1 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  
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Công ty cổ phần TDD Việt Nam 

Xưởng 1, lô 14, đường An Hạ, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức 

Hoà, tỉnh Long An 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8129/TB-SHTT, ngày 30/09/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-17158  (220) Ngày nộp đơn: 25/07/2014 

Bên chuyển giao:        

 Lê Hoà Trinh (VN)  

Tổ 11A, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

Công ty cổ phần đầu tư Victor 

Số 73 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,  thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8130/TB-SHTT, ngày 7/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-17077  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2014 

Bên chuyển giao:        

 Lê Hoà Trinh (VN)  

Tổ 11A, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

Công ty cổ phần bất động sản VICTORY 

Số 73 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,  thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8131/TB-SHTT, ngày 7/10/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-17076  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2014 

Bên chuyển giao:        

 Lê Hoà Trinh (VN)  

Tổ 11A, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

Công ty cổ phần bất động sản VICTORY 

Số 73 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,  thành phố Hà Nội 
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Theo Thông báo số: 8853/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 

đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-15215 nộp ngày 03/07/2014 chưa được chấp nhận vì còn có những 

thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Hợp đồng chuyển giao đơn không đảm bảo tính pháp lý theo quy định của 

Khoản 5 điều 144 Bộ luật dân sự “Người đại diện không được xác lập, thực 

hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng 

là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 

kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 

thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 

xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 

người nộp đơn. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Theo Thông báo số: 8854/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 

đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-12730 nộp ngày 09/06/2014 chưa được chấp nhận vì còn có những 

thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Thiếu Giấy uỷ quyền của Bên nhận chuyển giao cho Tổ chức đại diện sở hữu 

công nghiệp. 

- Hợp đồng chuyển giao đơn không đảm bảo tính pháp lý theo quy định của 

Khoản 5 điều 144 Bộ luật dân sự “Người đại diện không được xác lập, thực 

hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng 

là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 

kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 

thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 

xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 

người nộp đơn. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Theo Thông báo số: 8855/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 

đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-07516 nộp ngày 18/04/2013 chưa được chấp nhận vì còn có những 

thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Hợp đồng chuyển giao đơn không đảm bảo tính pháp lý theo quy định của 

Khoản 5 điều 144 Bộ luật dân sự “Người đại diện không được xác lập, thực 

hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng 

là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. 

- Đề nghị người nộp đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện Sở hữu công 

nghiệp cho phù hợp với quy định hiện hành. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 

kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 

thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
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xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 

người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Theo Thông báo số: 8858/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-07551 nộp ngày 10/04/2014 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Hợp đồng chuyển giao đơn thiếu thông tin về số đơn và ngày nộp đơn nhãn 
hiệu. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Theo Thông báo số: 8860/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-11107 nộp ngày 21/05/2014 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Đề nghị người nộp đơn bổ sung Hợp đồng chuyển giao đơn theo đúng quy 
định của pháp luật. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Theo Thông báo số: 8864/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-21012 nộp ngày 12/09/2013 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Hợp đồng chuyển giao đơn không đảm bảo tính pháp lý theo quy định của 
Khoản 5 điều 144 Bộ luật dân sự “Người đại diện không được xác lập, thực 
hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng 
là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 8865/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2012-26925 nộp ngày 29/11/2012 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  
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- Địa chỉ của Bên nhận chuyển giao trong Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao 
đơn không thống nhất với địa chỉ trong thoả thuận chuyển giao. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 8866/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2012-26924 nộp ngày 29/11/2012 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Địa chỉ của Bên nhận chuyển giao trong Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao 
đơn không thống nhất với địa chỉ trong thoả thuận chuyển giao. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 8867/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-18670 nộp ngày 13/08/2014 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Địa chỉ của Bên nhận chuyển giao trong Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao 
đơn không thống nhất với địa chỉ trong Văn bản chuyển giao quyền nộp đơn 
đăng ký nhãn hiệu. 

- Văn bản chuyển giao quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thiếu chức danh của 
người ký cho Bên chuyển giao và Bên nhận chuyển giao. 

- Đề nghị người nộp đơn bổ sung giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp 
luật của Bên chuyển giao cho bà Phạm Thị Kim Thuý. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 8869/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2012-06556 nộp ngày 06/04/2012 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Hợp đồng chuyển giao đơn không đảm bảo tính pháp lý theo quy định của 
Khoản 5 điều 144 Bộ luật dân sự “Người đại diện không được xác lập, thực 
hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng 
là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. 
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- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 8870/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-02131 nộp ngày 25/01/2014 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Đề nghị chủ đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện Sở hữu công 
nghiệp cho phù hợp với quy định hiện hành. 

- Đề nghị chủ đơn bổ sung giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của 
Bên chuyển giao cho Phó giám đốc (bà Nguyễn Đỗ Anh Thư). 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 8871/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-04015 nộp ngày 04/03/2014 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Hợp đồng chuyển giao đơn không đảm bảo tính pháp lý theo quy định của 
Khoản 5 điều 144 Bộ luật dân sự “Người đại diện không được xác lập, thực 
hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng 
là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 8872/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-19374 nộp ngày 19/08/2014 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Hợp đồng chuyển giao đơn không đảm bảo tính pháp lý theo quy định của 
Khoản 5 điều 144 Bộ luật dân sự “Người đại diện không được xác lập, thực 
hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng 
là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
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xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Theo Thông báo số: 8873/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 

đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-13530 nộp ngày 17/06/2014 chưa được chấp nhận vì còn có những 

thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Đề nghị bổ sung tài liệu chứng minh Phó giám đốc công ty (bà Nguyễn Thị 

Tứ) có đủ thẩm quyền đại diện cho chủ đơn ký kết hợp đồng chuyển nhượng. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 

kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 

thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 

xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 

người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Theo Thông báo số: 8878/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 

đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-10373 nộp ngày 13/05/2014:   

- Các thủ tục liên quan tới Yêu cầu chuyển giao đơn nêu trên bị đình chỉ kể từ 

ngày nộp Công văn xin rút Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn đăng ký 

nhãn hiệu. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Theo Thông báo số: 8879/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 

đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-10374 nộp ngày 13/05/2014:   

- Các thủ tục liên quan tới Yêu cầu chuyển giao đơn nêu trên bị đình chỉ kể từ 

ngày nộp Công văn xin rút Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn đăng ký 

nhãn hiệu. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Theo Thông báo số: 8890/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 

đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-19378 nộp ngày 19/08/2014 chưa được chấp nhận vì còn có những 

thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Đề nghị người nộp đơn bổ sung giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp 

luật của Bên chuyển giao cho Phó Giám đốc công ty (ông Trương Công 

Tuyên). 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 

kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 

thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 

xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 

người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
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Theo Thông báo số: 8893/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-30474 nộp ngày 24/12/2013 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Người ký của Bên chuyển giao trong Hợp đồng chuyển giao đơn không thống 
nhất với người ký Giấy uỷ quyền đính kèm Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-
2013-30474. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 8894/ TB-SHTT, ngày 29/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-30210 nộp ngày 19/12/2013 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Đề nghị người nộp đơn tiến hành thủ tục sửa đổi tổ chức đại diện Sở hữu công 
nghiệp cho phù hợp với quy định hiện hành. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 8908/ TB-SHTT, ngày 09/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2005-00726 nộp ngày 19/01/2005 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Bên chuyển nhượng trong Tờ khai yêu cầu chuyển giao đơn và trong Hợp 
đồng chuyển nhượng nhãn hiệu không thống nhất với Chủ đơn nhãn hiệu số 4-
2005-00726. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 7909/ TB-SHTT, ngày 30/09/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-10374 nộp ngày 13/05/2014 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Thiếu Giấy uỷ nhiệm quyền đại diện của Bên nhận chuyển giao cho tổ chức 
đại diện Sở hữu công nghiệp. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
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xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 7910/ TB-SHTT, ngày 30/09/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-24375 nộp ngày 21/10/2013 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Chữ ký của Giám đốc bên chuyển giao trong Hợp đồng chuyển giao đơn nhãn 
hiệu không giống chữ ký của chủ đơn trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-
2013-24375. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 7913/ TB-SHTT, ngày 30/09/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-10373 nộp ngày 13/05/2014 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Thiếu Giấy uỷ nhiệm quyền đại diện của Bên nhận chuyển giao cho tổ chức 
đại diện Sở hữu công nghiệp. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Theo Thông báo số: 8128/ TB-SHTT, ngày 7/10/2014, yêu cầu chuyển giao đối với đơn 
đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-28370 nộp ngày 29/11/2013 chưa được chấp nhận vì còn có những 
thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau:  

- Đề nghị người nộp đơn tiến hành thủ tục huỷ bỏ tổ chức đại diện sở hữu công 
nghiệp cho phù hợp với Quy định hiện hành. 

- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng 
kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong 
thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem 
xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới 
người nộp đơn. 

_____________________________________________________________________________ 
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